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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 61961 
(21) 1-2017-03307 (51) 7 B01J  23/34,  37/03 

(22) 25.08.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2017 
(71) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  (VN) 

136, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Minh Cầm (VN), Nguyễn Thị Mơ (VN) 
(54) Chất xúc tác mangan oxit để xử lý hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(VOC) ở nhiệt độ thấp và quy trình điều chế chất xúc tác này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác mangan oxit để xử lý hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(VOC) ở nhiệt độ thấp, chất xúc tác này chứa hai pha: δ-MnO2 có cấu trúc lớp, dạng lá 

và α-MnO2 có cấu trúc ống, dạng que. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế chất xúc tác nêu trên, quy trình 
này bao gồm các bước: 
(i) cho KMnO4 vào nước cất, khuấy đều để thu được dung dịch KMnO4; 
(ii) cho Mn(NO3)2 vào nước cất, khuấy đều để thu được dung dịch Mn(NO3)2; 
(iii) cho dung dịch Mn(NO3)2 thu được ở bước (ii) vào dung dịch KMnO4 thu được ở 
bước (i) theo tỷ lệ mol Mn(NO3)2:KMnO4 = 1:3 để tạo ra hỗn hợp; 

(iv) đưa hỗn hợp thu được vào bình kín, sấy ở 160°C trong 1-3 giờ; 
(v) tách lấy chất rắn; 
(vi) lọc, rửa chất rắn thu được bằng nước cất; 

(vii) sấy chất rắn sau khi lọc, rửa ở 80°C trong 12 giờ, và 

(viii) nung chất rắn thu được ở 400°C trong 4 giờ. 
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(11) 61962 
(21) 1-2017-03439 (51) 7 C02F  9/00 

(22) 06.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2017 
(71) Viện Môi trường và Tài nguyên  (VN) 

142 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thanh Hải (VN), Trần Văn Thanh (VN), Nguyễn Thị Phương Thảo (VN), Lê Quốc 

VĨ (VN) 
(54) Hệ thống thu hồi và xử lý chất thải từ sản xuất bánh tráng 

kết hợp với chăn nuôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thu hồi và xử lý chất thải từ sản xuất bánh tráng kết hợp 

với chăn nuôi bao gồm: chuồng chăn nuôi heo (1), nhà ở (2), xưởng sản xuất (3), hệ 
thống lọc và nâng độ pH (4), bể gom nước thải và gia tăng nhiệt độ (5), bể biogas (6), bể 
chứa nước thải sau biogas (7), bể tách amoniac (8), bể hấp thụ NH3 (9), lò hơi (10), bể 
điều hòa (11), bể xử lý sinh học hiếu khí gián đoạn (12), bể lọc (13), bể chứa nước sau 
xử lý (14), vườn trồng cỏ voi (15), ngăn ủ phân (16), quạt hút khí thải lò hơi (17), và 
ngăn chứa tro (18). 
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(11) 61963 
(21) 1-2017-03446 (51) 7 B01D 39/00, 67/00, C02F 1/00 

(22) 06.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2017 
(71) 1. MIPTECH CO., LTD  (TW) 

No. 7, Alley 11, Lane 50, Jiabei 2nd Street, Zhunan Township, Miaoli County 35085, 
Taiwan 
2. HSIEH, KUO-CHIH  (TW) 
8F., No.67, Changchun Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10447, Taiwan 

(72) HSIEH, Kuo-Chih (TW), TSAI, Chien-Ying (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp chế tạo màng lọc ức chế vi sinh vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo màng lọc ức chế vi sinh vật, quy trình chế tạo 
như sau: dùng một hóa chất nano tiền chất kẽm và hòa tan vào trong nước, dùng ít nhất 
một loại chất khử và một chất hoạt động bề mặt thêm vào hỗn hợp kẽm nước trên, để 
hoàn nguyên ion kẽm trong tiền chất nano kẽm thành hạt kẽm, hình thành chất lỏng có 
chứa một hạt nano kẽm. Sau đó, lần lượt đem chất lỏng có chứa một hạt nano kẽm và 
hợp chất cao phân tử đựng trong thiết bị nhựa do hạt cao su tạo thành. Sau khi lần lượt 
gia công hợp chất lỏng và hợp chất cao phân tử thành tình trạng phân li rồi được bơm 
hỗn hợp trong bình cao su, đồng thời thêm vào một ống chất phụ gia để tiến hành liên 
kết hỗn hợp, khiến hạt nano kẽm có thể kết dính ổn định với hợp chất cao phân tử, tạo 
thành hạt cao su kẽm. Cuối cùng, hạt cao su kẽm được đem dàn mỏng thành màng lọc 
qua thiết bị tào màng, màng lọc có công năng kháng khuẩn và ức chế quá trình sinh 
trưởng của vi khuẩn. 
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(11) 61964 
(21) 1-2017-03476 (51) 7 B60V 1/08 

(22) 08.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2017 
(75) 1. Nguyễn Đức Thanh  (VN) 

Nhà 12, hẻm 9, ngách 12, ngõ 95, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Đức Anh  (VN) 
Nhà 12, hẻm 9, ngách 12, ngõ 95 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Đức Bình  (VN) 
Nhà 12, hẻm 9, ngách 12, ngõ 95 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(54) Hệ thống máng bay cho máy bay hiệu ứng mặt đất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống máng bay hở hoặc kín cho máy bay hiệu ứng mặt đất bay 

ở trong. Cốc cụm bánh xe giúp giữ máy bay ổn định và không bị va dập trong lòng 
máng. Cánh máy bay dài suốt dọc thân máy bay để tăng hiệu ứng mặt đất và lắp nhiều 
cánh lái dẫn hướng và phanh. Hệ thống máng kín được gia cố và hút khí loãng để giảm 
ma sát cho máy bay bay giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng tốc độ và vẫn đủ không khí để 
tạo hiệu ứng mặt đất cho máy bay hoạt động. 
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(11) 61965 
(21) 1-2017-03484 (51) 7 B41F 33/00, 17/22 

(22) 18.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/018660   18.05.2017 (87) WO2017/221596 A1 28.12.2017 
(30) 2016-125325   24.06.2016               JP 
(71) I. MER CO., LTD.  (JP) 

112 Joshungamae-cho, Shimotoba, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8384 Japan 
(72) Mitomu CHISHIKI (JP), Masayuki IZUME (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp hiệu chỉnh sự sai lệch in trong thiết bị in 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu chỉnh sự sai lệch in trong thiết bị in mà thực hiện 
sự định màu bằng cách sử dụng dấu kiểm tra sự sai lệch in. Phương pháp này có thể 
nâng cao độ chính xác định màu và có thể hiệu chỉnh sự sai lệch in với độ chính xác cao 
hơn. Bộ xử lý ảnh có phương tiện đo trị số sai lệch in để đo trị số sai lệch dựa vào vị trí 
được thiết đặt của dấu kiểm tra sự sai lệch in mà đã được in lên đối tượng. Dấu kiểm tra 
sự sai lệch in (A) là vòng tròn rỗng có màu trắng bên trong, và phương tiện đo trị số sai 
lệch in đo trị số sai lệch dựa vào vị trí được thiết đặt bằng cách sử dụng phần màu trắng 
(W) của dấu kiểm tra sự sai lệch in (A).  
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(11) 61966 
(21) 1-2017-03496 (51) 8 F24J  2/46 

(22) 08.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2017 
(75) CHOI, JUN HO  (KR) 

105ho, 203dong, 193, Hyoyeol-ro, Buk-gu, Busan, 46506, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị làm sạch pin mặt trời loại tuần hoàn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch pin mặt trời loại tuần hoàn. Thiết bị bao gồm: 
khung; ít nhất một pin mặt trời được lắp cố định với khung và được lắp đặt để tiếp xúc 
được với ánh sáng mặt trời; ít nhất một rãnh thoát nước được bố trí dưới pin mặt trời; ít 
nhất một khối cố định có cấu trúc rỗng và được lắp với đầu dưới của khung ở bề mặt thứ 
nhất của nó và rãnh thoát nước ở bề mặt thứ hai của nó; nhiều vòi phun mù lần lượt được 
kết hợp với khối cố định sao cho vòi phun mù được tiếp xúc bên ngoài một phần khối cố 
định và lỗ vòi của vòi phun mù hướng tới pin mặt trời; và ống xả chất lỏng đi xuyên qua 
phần rỗng của khối cố định và được kết hợp với vòi phun mù. 
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(11) 61967 
(21) 1-2017-03507 (51) 7 H01M 2/14 

(22) 11.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2017 
(71) KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No.6, Zili 3rd Rd., Nantou City, Nantou County 540, Taiwan 
(72) CHEN,JIAN LANG (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) ắc quy compozit chì cacbon có điện cực graphit thủy tinh 

  (57)     Sáng chế đề xuất ắc quy compozit chì cacbon, trong đó ắc quy compozit chì cachon này 
bao gồm: bình chứa bình chứa (10), trong đó có các bản cực dương (40), các bản cực âm 
(50), các tấm phân tách (60), và các điện cực graphit thủy tinh (70). Các bản cực dương 
(40) và các bản cực âm (50) được bố trí luân phiên trong bình chứa (10), tấm phân tách 
được bố trí ở phía đối diện với các bản cực dương (40) tương ứng, và các điện cực 
graphit thủy tinh (70) được kẹp giữa các bản cực âm (50) và các tấm phân tách (60) mà 
không cần tới bất kỳ chất kết dính nào.  
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(11) 61968 
(21) 1-2017-03513 (51) 7 F16K  11/00 

(22) 11.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2017 
(71) GUNHOENC CO., LTD.  (KR) 

48, Yongjam-ro 74beon-gil, Nam-gu, Ulsan, 44783, Republic of Korea 
(72) Park Myung-suk (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Van nhiều cổng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van nhiều cổng để tối đa hóa sự kín khí và cải thiện độ bền. Sáng 
chế đề xuất van nhiều cổng để điều khiển chọn lọc ít nhất một trong số nhiều ống nhánh 
được lắp đặt ở điểm nút của đường ống và được nối với điểm nút. Thân van có nhiều 
cổng thông với ống nhánh trên bề mặt bên của nó; và bộ phận mở và đóng được tạo ở 
mặt trong thân van để mở và đóng có chọn lọc từng cổng để đóng sơ bộ ít nhất một 
cổng; và bộ phận hút bám được lắp liền kề từng cổng ở thân để làm cho ít nhất một cổng 
được đóng tiếp bằng cách cho phép bộ phận mở và đóng được hút mặt trong thân van .  
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(11) 61969 
(21) 1-2017-03522 (51) 7 E02B  3/06,  3/14 

(22) 12.09.2017 (43) 25.03.2019 
(75) Nguyễn Công Anh  (VN) 

561/5 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Kết cấu kè chống xói lở bờ, phương pháp chống xói lở bờ bằng 

kết cấu kè này, và phương pháp lắp đặt kè chống xói lở bờ 
  (57)     Sáng chế liên quan đến kết cấu kè chống xói lở bờ và phương pháp chống xói lở bờ bằng 

kết cấu kè này, và phương pháp lắp đặt kè chống xói lở bờ. Các khung delta được liên 
kết với nhau tạo thành kết cấu kè, làm bằng vật liệu tự nhiên, không kiên cố nên ít ảnh 
hưởng đến môi trường nên không cần phải tháo dỡ hoặc dễ tháo dỡ khi hoàn thành 
nhiệm vụ. Cấu tạo hở và không đối đầu trực tiếp với năng lượng sóng của khung delta sẽ 
làm giảm kết cấu cần thiết, từ đó giảm phần lớn chi phí đầu tư. Tùy vị trí tính toán có 
yêu cầu triệt tiêu từ 30% đến 50% năng lượng sóng mà có thể để các khoảng hở trên bề 
mặt lớn hay nhỏ. 
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19 

(11) 61970 
(21) 1-2017-03548 (51) 7 B66D 1/00 

(22) 13.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2017 
(75) Lê Văn Thỏa  (VN) 

Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Nhân Độ - Khu công nghiệp Thị trấn Quỳ Hợp - Tỉnh 
Nghệ An 

(54) Cáp treo vận tải hàng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến: Cáp treo vận tải hàng được thiết kế với yêu cầu tải trọng lớn (1-15 

T), độ dốc của cáp treo từ 0-45 độ so với phương nằm ngang, địa hình hiểm trở mà 
không có một phương tiện nào có thể vận chuyển được. Tốc độ chạy của xe hàng 0,5 - 
1m/s. 
Cột đỡ cáp treo (01) gồm hai hệ thống cột, được chế tạo từ các ống thép cán có đường 
kính từ 300 - 450 mm và được liên kết bằng phương pháp hàn chịu áp lực. Móng cột 
được đổ bê tông chịu lực. Cột còn được liên kết bằng các cáp căng chống đổ (02) 

Cáp treo (03) gồm bốn sợi Φ34 được bố trí căng trên cột đỡ cáp treo (01). Các cáp treo 
(03) được căng bởi các đối trọng (04) đặt ở hai đầu cột đỡ cáp treo (01). 
Bộ xe goòng (05) được lắp với pa lăng điện (06). 
Pa lăng điện (06) tải được hàng 1-15 tấn. 
Bộ xe goòng (05) với pa lăng điện (06) được di chuyển trên cáp treo (03) nhờ tời điện 
(07). 
Tời điện (07) được lắp với đối trọng bằng chốt và bu lông chắc chắn hoặc móng bê tông 
chịu lực. 
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(11) 61971 
(21) 1-2017-03561 (51) 7 A62B  1/00,  1/02 

(22) 14.09.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 201710739555.1            25.08.2017     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2017 
(75) LAI, CHIEN MIN  (TW) 

No.1, Aly. 2, Ln. 41, Guangming St., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thoát hiểm khẩn cấp dùng cho nhà cao tầng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị thoát hiểm khẩn cấp dùng cho nhà cao tầng gồm đường thoát 
chính, được lắp đặt thẳng đứng trên tường ngoài tòa nhà, với đường vòng hình chữ S 
được tạo thành bởi bộ phận ray dẫn hướng chính và bộ phận khớp quay, nối; các đường 
thoát nhánh, mỗi đường là một đường dốc được bố trí tương ứng với bộ phận khớp quay, 
nối tại hành lang nối với bên ngoài mỗi tầng; và các xe trượt trượt tương ứng trên đường 
thoát nhánh và hành lang nối với bên ngoài. Do đó, khi có hỏa hoạn hoặc thảm họa 
khác, người trong tòa nhà cao tầng có thể di chuyển nhanh đến khu vực an toàn bằng 
thiết bị theo sáng chế. 
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(11) 61972 
(21) 1-2017-03581 (51) 7 B65G 7/00, 1/06, B66F 7/00 

(22) 15.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Hà Quang Thịnh (VN), Trần Anh Sơn (VN) 
(54) Thiết bị tự hành có dẫn hướng phục vụ công tác kho vận 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tự hành có dẫn hướng phục vụ công tác kho vận bao gồm 
cụm tấm nền (1) được bố trí trên cụm bánh xe dẫn động (4) và cụm bánh xe tự lựa (5); 
cụm tấm dẫn hướng nâng hạ tải (2) được gá chính giữa đối xứng trên cụm tấm nền (1); 
cụm tấm chịu lực nâng hạ tải (3 ) được bố trí phía trên cùng, tiếp xúc trực tiếp với hàng 
hóa; cụm cảm biến tiệm cận (6) được bố trí phía trước cụm tấm nền (1); cụm cảm biến 
dò đường dẫn (7) dùng để điều chỉnh thiết bị bám theo quỹ đạo đường đi cho trước, 
được thiết kế cách mặt sàn nhà kho một khoảng cách phù hợp, nằm ở phía đầu thiết bị; 
đầu đọc thẻ bằng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến đặt bên dưới chính 
giữa thiết bị để đọc vị trí tại các điểm giao giữa các đường dẫn.  
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(11) 61973 
(21) 1-2017-03582 (51) 7 B65G 17/24 

(22) 15.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trương Quốc Thanh (VN), Trần Anh Sơn (VN) 
(54) Hệ thống băng tải con lăn chủ động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống băng tải con lăn chủ động dùng để vận chuyển và phân 
loại hàng hóa chính xác. Hệ thống băng tải này bao gồm cụm khung sườn, cụm kết cấu 
con lăn, cụm thiết bị điều khiển-cụm cơ cấu tác động, cụm truyền động. Sự hiệu quả của 
thiết bị ở chỗ tất cả các hoạt động của băng tải luôn được kiểm soát bởi một trung tâm 
điều khiển. Quá trình nhận biết tín hiệu được thực hiện trước khi hàng hóa đến, sau khi 
khối điều khiển xác định được loại hàng hóa phù hợp sẽ tiến hành phát tín hiệu điều 
phối các cơ cấu hoạt động, các cơ cấu này làm việc một cách rất hệ thống, phối hợp với 
nhau nhịp nhàng. Điểm đặc biệt ở sáng chế là việc không sử dụng bất cứ thiết bị phân 
loại nào sẽ tránh làm va đập, gây biến dạng hay hư hỏng, cũng như giảm tác động từ 
trọng lượng hàng hóa lên các trục đứng của cụm con lăn.  
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(11) 61974 
(21) 1-2017-03584 (51) 7 F23J 15/00 

(22) 15.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2017 
(75) Trần Đình Giao  (VN) 

Thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(54) Hệ thống xử lý khói thải lò hỏa táng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý khói thải lò hỏa táng bao gồm: quạt hút (2), ống dẫn 
khói thải từ lò hỏa táng (3), mương nước tuần hoàn (4), bơm tăng áp (5), hệ thống ống 
dẫn nước phun (6), các đầu phun cao áp (7), trong đó ống dẫn khói thải (3) đưa khói thải 
của lò hỏa táng (1) thổi vào mương nước tuần hoàn (4) để dập bụi nhờ quạt hút (2). 
Mương nước tuần hoàn (4) có các các hố ga (8, 9), bể lắng (10), bể nước (11), đường 
mương chính thứ nhất (12), đường mương chính thứ hai (13), các mương dẫn nước phụ, 
các mương dẫn nước này có dạng hình chữ U nối thông các hố ga (8, 9), bể lắng (10), bể 
chứa (11) sao cho nước trong mương tự động chảy về bể lắng (10), sau đó tự động chảy 
về bể chứa (11), các mương dẫn nước, hố ga (8, 9), bể lắng (10), bể nước (11) có nắp 
đậy kín. Bơm tăng áp (5) hút nước từ bể chứa (11) để đẩy vào hệ thống ống dẫn nước 
(6), nước trong hệ thống ống dẫn nước sẽ được phun để dập bụi thông qua các đầu phun 
cao áp (7). 
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(11) 61975 
(21) 1-2017-03587 (51) 7 F24C 15/10 

(22) 15.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2017 
(75) Phạm Sơn Hà  (VN) 

203 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị định hướng nhiệt bếp ga 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị định hướng nhiệt bếp ga, trong đó thiết bị này bao gồm 
phần hình nón cụt ngược (1) bao quanh ngọn lửa. Phần hình nón cụt ngược này có độ 

nghiêng 45° so với mặt phẳng đáy, đáy của phần hình nón cụt ngược có bốn cửa (2, 3, 4, 

5) có lắp phần định hướng nghiêng 45° so với mặt phẳng đáy để tạo ra dòng gió xoay 
ngược chiều kim đồng hồ trong thiết bị. Phần hình nón cụt có cửa (8) để thoát gió trong 
thiết bị ra ngoài. Mặt trong của phần hình nón cụt có tráng lớp kim loại màu sáng (7) để 
phản xạ bức xạ nhiệt vào đáy nồi. Mặt ngoài của phần hình nón cụt có tráng lớp cách 
nhiệt (6) để hạn chế nhiệt tỏa ra môi trường. 
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(11) 61976 
(21) 1-2017-03590 (51) 8 A63B  45/00 

(22) 15.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2017 
(71) UNIVERSAL SPORTING GOODS (THAI) CO., LTD.  (TH) 

91 Moo 1 Soi Wat Thien Dad, Petchkasem Road, Ban-mai, Samphan Nakornpathom 
73110 Thailand 

(72) LEI, Tse-Hui (TW), SU, Kuang-Hui (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bóng dùng máy móc 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản xuất bóng dùng máy móc, bao gồm bước: chuẩn bị ruột bóng bên 
trong; cuộn ruột bóng ở giữa xung quanh bề mặt ngoại vi của ruột bóng bên trong, ruột 
bóng ở giữa làm từ nguyên liệu cao su; đặt ruột bóng ở giữa trong khuôn lưu hóa ruột 
bóng ở giữa và đưa ruột bóng ở giữa là đối tượng cho xử lý lưu hóa ruột bóng ở giữa, sao 
cho tạo thành ruột bóng ở giữa đã lưu hóa; chuẩn bị khuôn lưu hóa ruột bóng bên ngoài, 
bố trí nhiều tấm da trên mặt bên trong của khuôn lưu hóa ruột bóng bên ngoài, và phủ 
chất dính lên trên bề mặt của tấm da đối diện khuôn lưu hóa ruột bóng bên ngoài; đặt 
ruột bóng ở giữa đã lưu hóa trong khuôn lưu hóa ruột bóng bên ngoài và tiếp xúc với bề 
mặt được phủ bằng chất dính của tấm da, ruột bóng ở giữa đã  lưu hóa và tấm da là đối 
tượng cho xử lý lưu hóa ruột bóng bên ngoài để lưu hóa tấm da thành lớp da liền mảnh 
được gắn với ruột bóng ở giữa đã lưu hóa, để thu được bóng. 
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(11) 61977 
(21) 1-2017-03688 (51) 7 C11D  13/00 

(22) 21.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2017 
(71) POSTMEDIA CO., LTD.  (KR) 

1501ho, 11, Suyeong-ro 325beon-gil, Nam-gu, Busan, 48434, Republic of Korea 
(72) KIM, Jaehyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất xà phòng tự nhiên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất xà phòng tự nhiên bao gồm bước thứ nhất là 
trộn hỗn hợp xà phòng bao gồm dầu ô liu, dầu dừa, dầu thầu dầu, dầu hạt hướng dương, 

natri hydroxit, nước tinh khiết và etanol khan ở nhiệt độ cao từ 75 đến 76°C; và bước thứ 
hai là hóa rắn hỗn hợp xà phòng bằng nước ấm. Phương pháp này tạo ra xà phòng có 
nhiều bong bóng mềm và khả năng chống ẩm cao. Phương pháp sản xuất xà phòng tự 
nhiên theo sáng chế tạo ra xà phòng không tạo mùi dầu hiệu quả bằng cách sử dụng dầu 
« liu, dầu dừa, dầu thầu dầu, dầu hạt hướng dương và natri hydroxit. Ngoài ra, việc sử 
dụng dầu ôliu, dầu dừa, dầu thầu dầu, dầu hạt hướng dương và natri hydroxit còn có 
hiệu quả trong việc sản xuất xà phòng có bong bóng mềm và duy trì độ ẩm rất tốt. Hơn 
nữa, phương pháp này có thể sản xuất xà phòng hỗn hợp thành phẩm trong đó các thành 
phần kiềm tự do không thể phát hiện ra khi sử dụng dầu ô liu, dầu dừa, dầu thầu dầu, 
dầu hạt hướng dương và natri hydroxit. 
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(11) 61978 
(21) 1-2017-03695 (51) 7 G06Q 10/06 

(22) 22.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2017 
(71) 1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Chuyển giao công nghệ ASP  (VN) 

Số 5 Yên Thế, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Hà Mạnh Đào  (VN) 
51 ngõ 406 Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Văn Định  (VN) 
P406 - CT6C - khu đô thị Xa La, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(72) Nguyễn Đức Dũng (VN), Nguyễn Minh Hiếu (VN) 
(54) Hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát trạm xăng dầu tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thu thập dữ liệu xăng dầu tự động phục vụ cho quá trình 
thu thập truyền nhận, xử lý và lưu trữ số liệu xuất bán nhiên liệu của các trạm xăng dầu 
nhằm mục tiêu quản lý và giám sát số liệu bán ra.  
Đối tượng của giải pháp hướng đến là các trạm xăng dầu, các trạm buôn bán và kinh 
doanh nhiên liệu lỏng; các đầu mối quản lý xăng dầu; các cơ quan quản lý thuế xăng 
dầu:  
Đặc trưng giải pháp là một hệ thống tổng thể với thiết bị thu phát và hạ tầng cơ sở dữ 
liệu mạng. Dữ liệu sẽ được mã hóa và gửi qua mạng viễn thông về máy chủ. Tại máy 
chủ dữ liệu được tính toán, phân loại cho từng cây xăng, từng trạm xăng và tự động gửi 
về cho các trạm xăng xác nhận theo ngày/tuần/tháng/quí. Các trạm xăng sau khi xác 
nhận, chữ ký điện tử sẽ tự động cài vào bản số liệu bán xăng dầu của trạm đó và gửi qua 
mạng về máy chủ và được gửi tới máy chủ xác nhận chữ ký điện tử nếu xác nhận đúng 
chữ ký điện tử thì bản số liệu của tất cả các trạm xăng sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu 
riêng phục vụ giám sát số lượng xuất bán, doanh thu, giám sát thuế, thanh tra. . .  
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(11) 61979 
(21) 1-2017-03730 (51) 7 F03D 3/00 

(22) 25.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2017 
(75) Nguyễn Đạt Nhơn  (VN) 

Khu 2, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 
(54) Thiết bị chuyển động bằng gió để tạo ra điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển động bằng gió để tạo ra điện để sử dụng ở những 
nơi có gió suốt ngày đêm như vùng ven biển, hải đảo và các vùng núi cao, thiết bị này 
bao gồm: bộ khung gồm có có cột trụ (30), chân đế cột trụ (40), các thanh xà gắn kết 
trên đầu cột và dưới chân cột (1), các thanh xà chéo góc trên đầu cột và dưới đầu cột (2); 
bộ phận gió tác động tạo lực để thiết bị chuyển động gồm trục chính (20), bánh đà trợ 
lực (10), tầng túi cản gió có các túi cản gió để tạo lực (4), bánh răng xoắn vít (100); bộ 
phận để tạo ra điện là một động cơ sinh ra điện (50), trục nằm ngang (80), bánh răng 
khuyết lõm nằm ở đầu trục ngang (90), bánh răng nằm ở cuối trục nằm ngang (70), 
bánh răng nằm ở đầu trục động cơ sinh ra điện (60), bộ khung che chắn mưa nắng bảo 
vệ động cơ sinh ra điện (110). 

  

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
29 

(11) 61980 
(21) 1-2017-03926 (51) 7 C08B  37/00, A61P  3/00 

(22) 04.10.2017 (43) 25.03.2019 
(75) Trần Văn Hiếu  (VN) 

5.03 lô I, chung cư Hồng Lĩnh, đường 9A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(54) Hỗn hợp polysacarit kiểm soát béo phì và phương pháp tổng 
hợp hỗn hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp polysacarit có trong chất nhầy hạt é thu từ 
cây húng quế (Ocimum basilicum Lamiaceae) phối trộn với prebiotic và/hoặc probiotic 

hoặc cả hai làm hỗn hợp kiểm soát béo phì bao gồm các bước: a. phân tách chất nhầy có 
bản chất polysacarit từ hạt é bằng phương pháp cơ học, b. phối trộn chất nhầy thu được 
với prebiotic hoặc prebiotic và probiotic và c. sấy thăng hoa hỗn hợp thu được từ bước b. 
Hỗn hợp polysacarit kiểm soát béo phì có công thức theo % khối lượng như sau: chất 
nhầy (B) chiếm 80-90%, và prebiotic hoặc probiotic chiếm 10-20% hoặc chất nhầy (B) 
chiếm 80-90%, và prebiotic chiếm 5-10%, và probiotic chiếm 5-10% tùy thuộc vào 
phương án tiến hành.  
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(11) 61981 
(21) 1-2017-04107 (51) 8 F04D  29/60, A41D  13/002, F04D  

25/08,  29/52 
(22) 19.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/022467           19.06.2017 (87) WO2018/012204 18.01.2018 
(30) 2016-137868           12.07.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2017 
(71) SUN-S CO., LTD.  (JP) 

741-1, Ooaza Kawaminami, Kannabe-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-2124 Japan 
(72) KITTAKA Kaoru (JP), TANAKA Keiji (JP), NAKAMURA Tsuyoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy thổi làm mát bằng gió và áo được làm mát bằng gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy thổi làm mát bằng gió và quần áo được làm mát bằng gió có 
gắn máy thổi làm mát bằng gió này, và mục đích của sáng chế là tạo thuận lợi cho việc 
giảm kích thước của máy thổi làm mát bằng gió và tạo thuận lợi cho việc gắn và tháo 
máy thổi này vào và ra khỏi quần áo được làm mát bằng gió này. Cửa hút gió (5a) được 
bố trí ở phía đầu thứ nhất (mặt ngoài của áo được làm mát bằng gió (2)) của vỏ quạt 
hình ống (6), và cửa thoát gió (5b) được bố trí ở phía đầu thứ hai (mặt trong của áo được 
làm mát bằng gió (2)). Các phần khoá thứ nhất (11) hình móc được bố trí ở các phần của 
bích gắn (9) hoặc ở các phần của vỏ quạt hình ống (6) mà gần các phần này của bích 
gắn (9), và phần khoá thứ hai (12) hình lỗ xuyên được bố trí ở phần của bích gắn (9) mà 
đối diện với các phần khoá thứ nhất (11) qua trục qua tâm (X) của vỏ quạt hình ống (6) 
giữa chúng, hoặc ở phần vỏ quạt hình ống (6) mà gần với phần này của bích gắn (9) mà 
đối diện với các phần khoá thứ nhất (11) qua trục qua tâm (X) của vỏ quạt hình ống (6) 
giữa chúng, và các phần gài thứ nhất (13) hình khía được bố trí ở các phần ở vòng gắn 
(10) mà tương ứng với các phần khoá thứ nhất (11), và phần gài thứ hai (14) được bố trí 
ở phần của vòng gắn (10) mà tuơng ứng với phần khoá thứ hai (12). Vị trí của các phần 
khoá (11, 12) có sự chênh lệch theo chiều dọc của vỏ quạt hình ống (6).  
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(11) 61982 
(21) 1-2017-04425 (51) 7 B60B  3/00, B06B  3/02 

(22) 06.11.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0109360           29.08.2017       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2017 
(71) BM WORKS CO., LTD  (KR) 

301 HO 199, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea 
(72) BAE Gwang Sik (KR), Yoon Myeongeun (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị truyền sóng siêu âm để tinh chế cấu trúc kim loại nhẹ 

  (57)     Sáng chế liên quan đến thiết bị truyền sóng siêu âm để tinh chế cấu trúc kim loại nhẹ 
bao gồm: máy phát siêu âm (10) bao gồm bộ dao động (11) và bộ chuyển đổi (12) để 
tạo ra sự rung động siêu âm; bộ khuếch đại (20) có một đầu trên kết hợp với đầu dưới 
của bộ chuyển đổi (12) để truyền độ rung; đầu nhô ra (30) được kết hợp với đầu dưới 
của bộ khuếch đại (20) để được chèn vào kim loại nóng chảy; buồng (40) được lắp đặt 
sao cho bộ chuyển đổi (12) và bộ khuếch đại (20) được bố trí và bộ khuếch đại (20) 
được cố định ở đó trong khi nhô ra phía dưới qua mặt dưới; và bộ phận làm nguội làm 
nguội nhiệt của kim loại nóng chảy, trong đó bộ khuếch đại (20) bao gồm phần tiếp xúc 
(21) được gắn với bộ chuyển đổi (12) bằng bu lông lắp ráp (21A); phần cố định (22) 
nằm ở phần dưới của phần tiếp xúc (21); và bộ phận truyền rung động (23). 
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(11) 61983 
(21) 1-2017-04549 (51) 7 E04C 2/00 

(22) 15.11.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2017 
(75) Hoàng Đức Thắng  (VN) 

Số 11, ngõ 252, ngách 39 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(54) Tấm panel xây dựng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm panel xây dựng bao gồm lưới thép hàn cường độ cao kết hợp 

với xốp được chế tạo sẵn tại các nhà máy và bê tông được đổ tại chỗ. Kết cấu chính là 
lớp khung thép được tạo thành từ hai mặt lưới mắt cáo được định vị nhờ hệ thống thanh 
chống giằng chạy ríc zắc hình sin liên tục cùng các thanh thép gia cường bổ sung tại 
một số nhịp. Phủ bên ngoài là lớp vỏ bêtông mỏng và phần lõi là vật liệu cách âm cách 
nhiệt.  
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(11) 61984 
(21) 1-2017-04669 (51) 7 A61B  5/00 

(22) 22.11.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0121512 21.09.2017              KR 
(71) LILLYCOVER, INC.  (KR) 

3F, 51, Hoam-ro, Buk-gu, Daegu, Republic of Korea 
(72) AN, Sunhee (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và phương tiện ghi để chẩn đoán da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và phương tiện ghi để chẩn đoán da. Phương 
pháp này bao gồm xử lý ít nhất một trong số hình ảnh da của người sử dụng được tạo ra 
bởi bộ phận chụp ảnh và trở kháng da được cảm biến bởi bộ cảm biến trở kháng; hiển 
thị câu hỏi liên quan đến tình trạng của da của người sử dụng thông qua bộ phận hiển thị 
hoặc bộ phận đầu ra âm thanh của thiết bị đầu cuối người sử dụng; xử lý kết quả các câu 
hỏi đã được nhập vào thông qua bộ phận đầu vào của thiết bị đầu cuối người sử dụng; và 
đưa ra kết quả về loại da của người sử dụng bằng cách kết hợp ít nhất một trong số kết 
quả phân tích hình ảnh da và trở kháng da với kết quả câu hỏi có liên quan. 
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(11) 61985 
(21) 1-2017-04839 (51) 7 A47H 23/04, 5/03, E06B 9/303, 9/32 

(22) 30.11.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 15/709,996 20.09.2017              US 
(71) WHOLE SPACE INDUSTRIES LTD  (TW) 

11/f, 21, Sec. 6 Chung Hsiao E. Road, Taipei, Taiwan 
(72) Tzu-Yen LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển mành che cửa sổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mành che cửa sổ bao gồm rãnh thứ nhất và nhiều là chớp có thể 
xoay nghiêng được. Các lá chớp có thể được nối với cơ cấu điều khiển độ nghiêng của lá 
chớp được bố trí bên trong rãnh thứ nhất. Cơ cấu điều khiển độ nghiêng này có thể được 
tạo kết cấu để xoay nghiêng các lá chớp tới vị trí được xoay nghiêng (ví dụ, vị trí hoặc 
hướng đóng, vân vân) trong khi nâng hoặc hạ mành che cửa sổ. Cơ cấu điều khiển độ 
nghiêng này cũng có thể được tạo kết cấu để xoay nghiêng các lá chớp từ một vị trí được 
xoay tới vị trí mở hoặc hướng nằm ngang trong khi nâng hoặc hạ thành phần mành che 
cửa sổ. 
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(11) 61986 
(21) 1-2017-05149 (51) 8 G02F  1/1333, H01L  27/32 

(22) 19.12.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0111274           31.08.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2017 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

LG Twin Towers, 128, Yeouidaero, Yeungdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 
(72) JinWoo PARK (KR), Seokyu JANG (KR), ChangBok LEE (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị mà có thể làm tăng tưổi thọ thiết bị của bộ dẫn 
động cổng bằng cách duy trì sự cân bằng việc thoái hóa trong số nhiều các tranzito kéo 
xuống, trong đó thiết bị hiển thị có thể bao gồm bảng hiển thị để hiển thị hình ảnh, bộ 
dẫn động cổng để cấp tín hiệu cổng đến bảng hiển thị, và bộ điều khiển định thời để cấp 
tín hiệu điều khiển bộ dẫn động cổng đến bộ dẫn động cổng, trong đó bộ điều khiển 
định thời được thiết lập theo cách sao cho nó bị tắt cho đến sau khi tranzito định trước 
trong số nhiều tranzito kéo xuống bên trong bộ dẫn động cổng được dẫn động bằng cách 
sử dụng tín hiệu được thiết lập lại được cấp từ mạch tích hợp được thiết lập lại. 
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(11) 61987 
(21) 1-2017-05182 (51) 7 C01B  31/00 

(22) 21.12.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-178112           15.09.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2017 
(71) 1. MEMORIAL NETWORK CO., LTD  (JP) 

2-1-2, Koishikawa, Bunkyo-Ku, Tokyo, Japan 
2. CHIKYUU KANKYOU ED JAPAN CO., LTD  (JP) 
425-3, Chuuoumachi, Izumi-shi, Kagoshima, Japan 

(72) SATO Kunimichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh học từ cây lúa miến 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh học năng lượng cao từ các 
nguyên liệu khác nhau (cây lưu niên, cảnh cây, lá cây, rễ cây, ..., v.v.). Lúa miến được 
sử dụng làm nguyên liệu của nhiên liệu sinh học, lúa miến được gia nhiệt từng bước từ 
nhiệt độ bình thường trong khí quyển không có oxy và vào cùng một thời điểm, hàm 
lượng hơi ẩm ở lúa miến được làm cho bay hơi, và lúa miến được gia nhiệt thêm đến 
một nhiệt độ được xác định trước. Vì vậy, thu được nhiên liệu sinh học có năng lượng 
cao. Trong vai trò là nguyên liệu làm nhiên liệu sinh học, lúa miến, đặc biệt là lúa miến 
mọc hoang dại hoặc được trồng ở Việt Nam được sử dụng là hợp lý. Điều này là do lúa 
miến ở Việt Nam có hàm lượng đường cao và do vậy là tối ưu cho nhiên liệu sinh học. 
Theo sáng chế này, có thể làm tăng năng lượng đốt của lúa miến từ 1.500 kcal/kg (năng 
lượng bình thường) lên mức từ 4.500 đến 5.500 kcal/kg, và vì vậy sáng chế này là hữu 
ích.  
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(11) 61988 
(21) 1-2017-05253 (51) 8 G09G  3/30, H01L  51/50 

(22) 25.12.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0111243           31.08.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2017 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

LG Twin Towers, 128, Yeouidaero, Yeungdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 
(72) DongYoun Lee (KR), SockJong Yoo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ và phương pháp điều khiển 

thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ và phương pháp điều khiển thiết 

bị này, để giảm thời gian cần thiết cho đến khi hình ảnh được hiển thị sau khi người 
dùng bật thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ này lên. Thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ 
này bao gồm tấm nền hiển thị bao gồm các đường dữ liệu, các dòng quét, và các điểm 
ảnh lần lượt được bố trí ở các vùng mà được xác định bởi các giao điểm của các đường 
dữ liệu với các dòng quét, bộ điều khiển tấm nền hiển thị được tạo cấu hình để cấp các 
điện áp dữ liệu đến các đường dữ liệu và cấp các tín hiệu quét đến các dòng quét, bộ 
điều khiển định thời được tạo cấu hình để điều khiển thời điểm hoạt động của bộ điều 
khiển tấm nền hiển thị, và bảng mạch điều khiển bao gồm bộ điều khiển định thời này 
và bộ nhớ khả biến. Điện áp chính thứ nhất được cấp vào bộ nhớ khả biến này khi thiết 
bị hiển thị phát sáng hữu cơ này đã được tắt đi.  
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(11) 61989 
(21) 1-2018-00242 (51) 8 E04C  5/03 

(22) 18.01.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-179210            19.09.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  18.01.2018 
(71) ONO KOGYOSYO CO., LTD.  (JP) 

3-1, Aza-Horinouchi, Machiniwasaka, Fukushima-shi, Fukushima 960-2261, Japan 
(72) Akihiko TAKAHASI (JP), Yuichi YASHIRO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cốt thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh cốt thép bao gồm phần trục kéo dài theo hướng trước-sau và 
phần đầu được tạo ra bằng cách rèn phần đầu cuối của phần trục. Chiều rộng theo hướng 
bên phải-bên trái của phần đầu trên của phần đầu được tạo ra rộng hơn so với đường 
kính của phần trục. Chiều rộng theo hướng bên phải-bên trái của phần đầu dưới của 
phần đầu được tạo ra hẹp hơn so với đường kính của phần trục. Bề mặt đầu trên mở rộng 
song song với hướng quanh trục của phần trục được tạo ra trên phần đầu trên của phần 
đầu. Bề mặt phía bên trái và bề mặt phía bên phải của phần đầu được làm nghiêng sao 
cho chiều rộng theo hướng bên phái-bên trái của phần đầu được giảm dần từ phần đầu 
trên đến phần đầu dưới của phần đầu. 
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(11) 61990 
(21) 1-2018-00335 (51) 7 F02C  7/057,  7/143,  7/047 

(22) 23.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/IB2016/053744           23.06.2016 (87) WO2016/207828 29.12.2016 
(30) 14/749154           24.06.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2018 
(71) AAF LTD   (GB) 

Cramlington, Northumberland NE23 8AF United Kingdom  
(72) OWEN, Charles Melvin  (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp vận hành hệ thống đầu vào không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành hệ thống đầu vào không khí ngược chiều 
của một hoặc nhiều bộ lọc không khí vào của một thiết bị được bảo vệ bằng cách lọc 
không khí, trong đó, phương pháp bao gồm: điều chỉnh độ ẩm không khí tương đối của 
không khí vào tại một hoặc nhiều bộ lọc không khí vào tùy thuộc vào áp suất chênh lệch 
tại bộ lọc không khí vào. 
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(11) 61991 
(21) 1-2018-00371 (51) 7 B32B  27/00 

(22) 26.01.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 1701005051           05.09.2017      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2018 
(75) WUDH CHAYABUTRA   (TH) 

26/23 Soi Ngamwongwan 19, Bangkhen district, Muang, Nonthaburi, Thailand 11000  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chỉnh phản ứng cháy bằng thiết bị trung hòa 

bề mặt tĩnh điện trên bề mặt rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chỉnh phản ứng cháy bằng thiết bị trung hòa bề 

mặt tĩnh điện trên bề mặt rắn, phương pháp này bao gồm các bước nghiên cứu điều kiện 
vận hành dòng của thiết bị cháy trong nhà máy, nghiên cứu hệ thống cấp không khí để 
xác định một cách chính xác vị trí phù hợp để lắp đặt thiết bị trung hòa bề mặt tĩnh điện, 
và sau khi lắp đặt thiết bị này, tiến hành đo lượng oxy và cacbon đioxit có trong khí thải, 
so sánh dữ liệu thu được với dữ liệu trước khi lắp đặt thiết bị để xác định và điều chỉnh 
giảm tỷ lệ nhiên liệu và không khí trước khi đưa vào buồng đốt. Phương pháp này giúp 
tiết kiệm lượng nhiên liệu dùng cho phản ứng cháy. 
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(11) 61992 
(21) 1-2018-00421 (51) 8 E04C  5/03 

(22) 30.01.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-179209           19.09.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2018 
(71) ONO KOGYOSYO CO., LTD.  (JP) 

3-1, Aza-Horinouchi, Machiniwasaka, Fukushima-shi, Fukushima 960-2261, Japan 
(72) Akihiko TAKAHASHI (JP), Yuichi YASHIRO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cốt thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh cốt thép bao gồm phần thân và phần đầu được tạo ra bằng 
cách rèn phần đầu của phần thân. Bề mặt đầu trước với hướng pháp tuyến của nó nằm 
thẳng hàng với hướng dọc trục của phần thân được tạo ra ở phần đầu trước của phần đầu. 
Phần đầu chân của phần đầu nhô ra khỏi phần thân theo hướng bán kính của phần thân. 
Phần vành gờ dạng tấm được tạo ra trên phần theo chu vi ngoài của phần đầu chân của 
phần đầu. 
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(11) 61993 
(21) 1-2018-00506 (51) 7 A62B  18/02 

(22) 02.02.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0122240           22.09.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2018 
(71) EVER GREEN CO., LTD.   (KR) 

#3305, C-Dong, Dongil Techno Town, 40, Simin- daero 365beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea  

(72) LEE Seung Hwan  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp sản xuất khẩu trang ba mặt gập được bằng vải 

dày lớp 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến phương pháp sản xuất khẩu trang ba mặt gập được gồm các 

bước sau: áp dụng keo nóng chảy lên các bề mặt ở dưới của lớp vải bông (6a) để tạo 
thành các lớp nhựa (6b); dán các lớp vải không dệt sợi tổng hợp trên các lớp nhựa (6b) 
để tạo thành các lớp vải không dệt tổng hợp trợ dính (15); tiếp đó cán các các lớp vải 
không dệt sợi tổng hợp trợ dính (15), các lớp nhựa (6b), và các lớp vải bông (6a) để tạo 
thành các tấm cán đa lớp (A) có cấu tạo ba lớp; đặt các tấm cán đa lớp (A) trên mỗi 
phần cạnh trên của mặt trong của lọc trên (1) và phần cạnh bên dưới của mặt trong của 
lọc dưới (3) để các lớp vải không dệt sợi tổng hợp trợ dính (15) của các tấm cán đa lớp 
(A) đang tiếp xúc với cả lọc trên (1) và lọc dưới (3); chiếu các lớp vải không dệt sợi tổng 
hợp trợ dính (15) bằng siêu âm ở nhiệt độ bằng, hoặc cao hơn nhiệt độ nóng chảy của 
các sợi tổng hợp trong các lớp vải không dệt sợi tổng hợp trợ dính (15), để dán với vải 
dày lớp (6) bao gồm lớp vải bông (6a) và các lớp nhựa (6b) cho mỗi phần cạnh bên trên 
của mặt trong của lọc trên (1) và phần cạnh bên dưới của mặt trong của lọc dưới (3). 
Theo phương pháp sản xuất của sáng chế này, vải dày lớp (6) chứa lớp vải bông (6a) 
bằng sợi tự nhiên có thể được dán chặt vào mỗi phần cạnh bên trên của mặt trong của 
lọc trên (1) và phần cạnh bên dưới của mặt trong của lớp lọc dưới (3), được làm bằng vải 
không dệt sợi tổng hợp bằng cách sử dụng sóng siêu âm và keo nóng chảy mà không 
qua quy trình may. Do đó, quá trình sản xuất có thể được đơn giản hóa, và làm giảm 
đáng kể chi phí sản xuất. 
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(11) 61994 
(21) 1-2018-00809 (51) 8 G09F  9/00, G02B  5/30, G02F  1/13,  

1/1335 
(22) 29.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/023945  29.06.2017 (87) WO2018/016287 25.01.2018 
(30) 2016-144840     22.07.2016       JP 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
(72) IKESHIMA,Kentaro (JP), MITA,Satoshi (JP), UENO,Tomonori (JP), MIYAI,Emi (JP), 

XU,Jingfan (JP), KISHI,Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất bảng hiển thị quang học và hệ thống 

sản xuất bảng hiển thị quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bảng hiển thị quang học bằng cách loại bỏ 

màng quang học, mà trong đó lớp keo dính nhạy áp, màng chức năng quang học, và 
màng bảo vệ bề mặt thứ nhất được sắp xếp theo thứ tự này, khỏi bảng hiển thị quang học 
chứa màng quang học và tế bào quang học trên một trong số các bề mặt mà màng quang 
học của nó được bố trí, và sau đó lại gắn kết màng quang học dạng tấm có kết cấu tương 
tự như màng quang học được loại bỏ với một trong số các bề mặt của tế bào quang học, 
phương pháp bao gồm bước tái gắn kết mà trong đó màng tách được tách ra khỏi màng 
quang học dạng tấm, mà trong đó màng tách, lớp keo dính nhạy áp, màng chức năng 
quang học, màng bảo vệ bề mặt thứ nhất, và màng bảo vệ bề mặt thứ hai được sắp xếp 
theo thứ tự này, và lớp keo dính nhạy áp của màng quang học dạng tấm được gắn kết với 
một trong số các bề mặt của tế bào quang học để tái sản xuất bảng hiển thị quang học; 
và bước loại bỏ màng bảo vệ bề mặt thứ hai mà trong đó màng bảo vệ bề mặt thứ hai 
được loại bỏ sau bước tái gắn kết. 
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(22) 11.08.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2016/046497      11.08.2016 (87) WO2017/027678 16.02.2017 
(30) 62/204,105           12.08.2015      US 

62/326,246           22.04.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.02.2019 
(71) INCYTE CORPORATION   (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, United States of America  
(72) LI, Qun  (CN), PAN, Yongchun  (US), HAN, Wayne  (US), CAO, Ganfeng  (CN), 

FRIETZE, William  (US), JIA, Zhongjiang  (US), SHARIEF, Vaqar  (US), ZHOU, 
Jiacheng  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối của chất ức chế đemetylaza-1 đặc hiệu với lysin (LSD1), 

phương pháp điều chế, dược phẩm chứa muối này và phương 
pháp ức chế LSD1 in vitro  

  (57)     Sáng chế đề xuất các muối tosylat của axit 1-{[4-(metoxymetyl)-4-({[(1R,2S)-2-phenyl- 
xyclopropyl]amino}metyl)piperiđin-1-yl]metyl}xyclobutancarboxylic, các phương pháp 
điều chế chúng, và các chất trung gian trong quá trình điều chế chúng, mà có thể được 
dùng để điều trị các bệnh liên quan đến hoặc gián tiếp do đemetylaza-1 đặc hiệu với 
lysin (LSD1) gây ra như ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất các dược phẩm chứa 
muối này và phương pháp ức chế LSD1 in vitro bằng cách cho tiếp xúc với muối này. 
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6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan  
(72) Ying ZHONG  (CN), Takumi MATSUDA  (JP), Naofumi TOMITA  (JP), Hirofumi 

NAGANO  (JP), Masayuki OYAMATSU  (JP), Takuya AKASHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp hỗ trợ tránh ùn tắc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ tránh ùn tắc. Hệ thống này bao 
gồm thiết bị xử lý thông tin được bố trí với thiết bị lưu trữ chứa thông tin của các người 
di chuyển tương ứng, và thiết bị số học được tạo cấu hình để nhận yêu cầu tránh ùn tắc 
từ thiết bị đầu cuối nhà điều hành doanh nghiệp của nhà điều hành doanh nghiệp được 
xác định trước, nhận dạng nội dung của sự khuyến khích trên cơ sở đường đi cần tránh 
trong suốt thời gian ùn tắc theo yêu cầu và tình huống đông đúc của đường đi, phân phối 
thông tin khuyến khích đến thiết bị đầu cuối người di chuyển và, khi nhận, sau khi phân 
phối, thông báo từ các thiết bị đầu cuối người di chuyển rằng hoặc đặc tính được xác 
định từ trước trong yêu cầu đã khớp với định hướng chuyển đổi và xu thế chuyển đổi 
của người di chuyển, hoặc người di chuyển đã di chuyển theo yêu cầu và do đó đã có 
được sự khuyến khích, thực hiện mỗi quy trình nhận dạng nội dung khuyến khích và 
phân phối thông tin một lần nữa, khi tình huống đông đúc của đường đi cần được tránh 
chỉ báo mức độ đông đúc được xác định trước. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp phân phối doanh thu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp phân phối doanh thu để làm ổn định và 
thúc đẩy thu nhập của người lao động ở bộ phận sơ cấp và do đó hỗ trợ việc chuyển đổi 
của ngành công nghiệp sơ cấp thành ngành công nghiệp thứ sáu. Bộ xử lý thông tin 
được tạo cấu hình làm hệ thống phân phối doanh thu (100) bao gồm thiết bị lưu trữ 
(205) để quản lý thông tin về giao dịch được tạo ra trong phân phối thương mại các sản 
phẩm được tạo ra bởi người lao động ở bộ phận sơ cấp, phân phối thương mại bắt đầu từ 
người lao động ở bộ phận sơ cấp; và thiết bị số học (202) để thực hiện quy trình mua 
định trước về quyền sở hữu của sản phẩm được giao liên quan đến giao dịch định trước 
trong phân phối thương mại, với người môi giới được xác định trước là người mua, dựa 
vào thông tin về các giao dịch, mà tính toán sự chênh lệch về giá trị giữa khoản tín dụng 
được giữ bởi người môi giới cho người cho vay của giao dịch và quyền sở hữu có được 
qua quy trình mua, và để thực hiện quy trình thanh toán được xác định trước với lượng 
tương ứng với chênh lệch.  
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Korea  

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu an toàn lắp cho bơm tiêm và bơm tiêm an toàn bao 

gồm kết cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu an toàn lắp cho bơm tiêm và bơm tiêm an toàn bao gồm kết 

cấu này. Theo một khía cạnh của sáng chế, được đề xuất là kết cấu an toàn lắp cho bơm 
tiêm bao gồm: nắp đậy có phần khoảng trống để cho phép bơm tiêm đi vào trong 
khoảng trống này, và lỗ xuyên thứ nhất mà kim bơm tiêm đi qua lỗ này; và khối cố định 
có lỗ xuyên thứ hai mà đốc bơm tiêm, có kim được gắn vào, được lồng vào lỗ này, được 
bố trí bên trong nắp đậy để có khả năng tiến theo hướng lại gần lỗ xuyên thứ nhất và lùi 
theo hướng ra xa khỏi lỗ xuyên thứ nhất, được cố định vào nắp đậy ở trạng thái tiến, và 
được bố trí để cho phép bơm tiêm đó lồng vào lỗ xuyên thứ hai lùi lại khi trạng thái 
được cố định của khối cố định của nắp đậy được giải phóng khỏi trạng thái tiến. 
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3. Nguyễn Văn An  (VN) 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Móng trụ tháp cho tuabin điện gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến móng trụ tháp cho tua bin điện gió có dạng khối trụ tròn xoay hoặc 
khối lăng trụ đa giác đều với tiết diện ngang của móng có dạng hình chữ vẽ úp (A), bao 
gồm cổ móng (3), là bộ phận liên kết giữa trụ tháp tua bin và móng, thành móng (4) là 
bộ phận nhận và truyền tải trọng từ trụ tháp xuống vành đế móng (5), vành đế móng (5) 
cho phép nhận và truyền toàn bộ tải trọng xuống đất nền hoặc hệ cọc chịu lực, cổ móng 
(3) là khối trụ hoặc lăng trụ đa giác đều đặc hoặc rỗng ở giữa để cho phép bố trí hệ bu 
lông hoặc vòng thép neo liên kết giữa cột tháp và móng.  
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(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Vật liệu thép được xử lý bề mặt  

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu thép được xử lý bề mặt có độ bền chống ăn mòn mép cắt bằng 
hoặc lớn hơn so với xử lý bằng cromat mà không sử dụng crom hóa trị 6. Vật liệu thép 
được xử lý bề mặt gồm màng phủ được tạo thành trên bề mặt vật liệu thép qua lớp mạ. 
Lớp mạ này thu được bằng cách nhúng chìm vật liệu thép trong bể mạ kẽm nhôm có 
chứa Mg. Trong vật liệu thép được xử lý bề mặt, màng phủ được tạo thành với việc sử 
dụng hợp chất phủ chứa nhựa tạo màng phủ, chất liên kết ngang, hợp chất vanađi định 
trước, và trimagiê photphat; hợp chất vanađi là hợp chất thỏa mãn độ dẫn điện định 
trước; hàm lượng hợp chất vanađi bị giới hạn bởi lượng định trước tương ứng với 100% 
theo khối lượng của tổng hàm lượng chất rắn của nhựa tạo màng phủ và hàm lượng chất 
rắn của chất liên kết ngang; hợp chất vanađi thỏa mãn độ pH định trước; và hàm lượng 
trimagiê photphat là lượng định trước tương ứng với 100% theo khối lượng của tổng 
hàm lượng chất rắn của nhựa tạo màng phủ và hàm lượng chất rắn của chất liên kết 
ngang.  
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(72) NAKAI, Kota (JP), HIGUCHI, Naotaka (JP), IWAMOTO, Masaki (JP), TAKADA, 

Katsunori (JP), OSE, Yuki (JP), YOSHIHASHI, Ryo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm phân cực và thiết bị sản xuất tấm 

phân cực này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm phân cực có hình dạng khác nhau có 

phần lõm hình chữ R và/hoặc phần lỗ có đường kính nhỏ hơn, đặc biệt, phương pháp 
này là phương pháp sản xuất tấm phân cực có hình dạng khác nhau theo cách để ngăn 
chặn sự xuất hiện của các vết nứt, các vết gãy và sự thay đổi màu mà sẽ xảy ra ở tấm 
phân cực có hình dạng khác nhau trong quá trình gia công. Ngoài ra, sáng chế đề cập 
đến thiết bị sản xuất tấm phân cực. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm 
phân cực có hình dạng khác nhau có phần lõm hình chữ R, bao gồm bước tạo ra phần 
lõm hình chữ R bằng cách sử dụng phương tiện cắt để cho các lưỡi tiếp xúc với bề mặt 
cắt theo hướng ngang để cắt bề mặt cắt.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sắp thẳng hàng cho mô-đun camera kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sắp thẳng hàng cho mô-đun camera kép, phương pháp 
bao gồm: bước lắp cố định mô-đun camera thứ nhất vào khoảng trống bên trong thân 
máy; bước chèn vào mô-đun camera thứ hai bằng cách di chuyển mô-đun camera thứ 
hai vào trong khoảng trống bên trong thân máy; bước sắp thẳng hàng mô-đun camera 
thứ hai bằng cách sắp thẳng hàng vị trí của mô-đun camera thứ hai có tham chiếu đến vị 
trí nơi mô-đun camera thứ nhất được lắp; và bước lắp cố định mô-đun camera thứ hai 
trong khoảng trống bên trong thân máy. Theo đó, cụ thể hơn là, có thể sắp thẳng hàng 
hai mô-đun camera một cách tiện lợi và chính xác hơn. 
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(11) 62003 
(21) 1-2018-01383 (51) 7 C12N  1/20, A01N  63/02, C12R  

1/07 
(22) 01.09.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/RU2016/000599        01.09.2016 (87) WO2017/039491 09.03.2017 
(30) 2015137387             02.09.2015    RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  11.01.2019 
(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTJU "BISOLBI PLYUS"  

(RU) 
Ul. Kostyushko, 2, korp. 1, kv. 293 St. Petersburg, 196247 (RU)  

(72) CHEBOTAR, Vladimir Kuzmich  (RU), EROFEEV, Sergey Viktorovich  (RU) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens subsp. 

Plantarum BS89 để làm tăng năng suất cây trồng và bảo vệ 
cây khỏi vi sinh vật gây bệnh ở cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp. Cụ thể là sáng chế đề 
cập đến chủng vi khuẩn nốt rễ Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum BS89 nhằm 
làm tăng năng suất cây và bảo vệ chúng khỏi bệnh do vi sinh vật gây bệnh. Chủng này 
cũng có hoạt tính kích thích sự tăng trưởng cao trên nhiều loại cây như cây lúa mì, lúa 
mạch, khoai tây, bắp cải, củ cải đường, cây lanh, hoa hướng dương đã được kiểm chứng 
trong các thử nghiệm trên ruộng. Kết quả chỉ ra rằng việc sử dụng chủng này trong nông 
nghiệp có thể đem lại lợi ích lâu dài.  
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(11) 62004 
(21) 1-2018-01521 (51) 8 C02F  9/04 

(22) 13.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2017/088007       13.06.2017 (87) WO2017/219892 A1 28.12.2017 
(30) 201610457624.5            22.06.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2018 
(71) JIANGSU DAGUA WATER SERVICE INC.  (CN) 

Ding, Nanhua Xiagan Village, Gaocheng Town, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu 
Province, China 

(72) DING, Nanhua (CN), WU, Pengfei (CN), DING, Qing (CN), JIANG, Hua (CN), 
JIANG, Lei (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Quy trình xử lý nước thân thiện môi trường và hệ thống xử lý 

nước sử dụng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống xử lý nước thân thiện môi trường. Quy trình 

bao gồm các bước: bước 1: nước nguồn được lấy từ sông hoặc hồ thông qua bơm đẩy 
nước nguồn (16) và được dẫn tới thiết bị lọc thô (17); bước 2: tạo khí ôzôn từ bể chứa 
oxy lỏng (4), thiết bị trao đổi nhiệt (5) và thiết bị tạo ôzôn (8) và cấp khí ôzôn tới thiết 
bị ôzôn hóa sơ cấp (19); bước 3: chuyển ôzôn hòa tan trong nước và nước nguồn thông 
qua ống venturi (1902) để tiếp xúc với nhau và đi đến thiết bị phản ứng ôzôn cường độ 
cao (20) để oxy hóa mạnh; bước 4: sau khi được oxy hóa mạnh, ôzôn và nước nguồn đi 
vào bể khử khí (21), để tạo thành phân tử ôzôn siêu nhỏ kết hợp với nước nguồn chảy 
vào bể chứa nước khử khí ngầm (6); bước 5: nước chứa phân tử ôzôn siêu nhỏ được đưa 
tới màng siêu lọc (14) tiến hành tạo siêu bọt, sau đó nước tiếp tục đi qua màng siêu lọc 
để thành nước sạch. 
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(11) 62005 
(21) 1-2018-01690 (51) 7 G01L 7/00 

(67) 1-2017-03541   
(22) 12.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2018 
(71) Trung tâm Tự động hóa và Đo lường  (VN) 

1252 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Quang Tuấn  (VN), Nguyễn Anh Tuấn  (VN), Nguyễn Thiện Phú  (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(54) Máy đo áp lực nước lỗ rỗng 

  (57)     Máy đo áp lực nước lỗ rỗng theo sáng chế với mục đích thực hiện việc quan trắc liên 
tục, tự động lưu trữ và tính toán và dữ liệu chi tiết trong quá trình đo áp lực nước lỗ 
rỗng, máy đo theo hình 1, bao gồm các bộ phận chính như nắp trên của thiết bị (1), nắp 
dưới của thiết bị (2), khe thông gió (3), mặt trước của thiết bị (4), mặt sau của thiết bị 
(5), ke tạo ngăn Acquy (6), ke đỡ bộ nạp Acquy tự động (7), chân chống (8), hệ thống 
bản mạch (9).  
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(11) 62006 
(21) 1-2018-01776 (51) 7 G06F 1/16, H05K 5/02 

(22) 26.04.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201710797761.8           06.09.2017      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2018 
(71) JINYAHAO PRECISION METAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHENZHEN) 

CO.LTD.   (CN) 
No.13 (Factory) Building D, No.12 Building C, No.142, Shunfeng Road, PingDong 
Community, Pingdi Street, LongGang District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
China  

(72) HUANG, Yifeng  (CN), HONG, Zhifeng  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Khung tấm giữa điện thoại kiểu lắp ghép 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến khung tấm giữa điện thoại kiểu lắp ghép, nó bao gồm: khung 
kim loại, tấm giữa kim loại hàn vào trong khung, chi tiết nhựa thứ nhất và chi tiết nhựa 
thứ hai. Trong đó, khung kim loại do ít nhất hai phần kim loại ghép thành, thiết kế một 
khe hở giữa chỗ tiếp nối của hai phần, hình thành khe anten. Chi tiết hình chữ U được 
hàn để liên tiếp khe hở, chi tiết hình chữ U được hàn ở mặt trong của khung. Chi tiết 
nhựa thứ nhất và chi tiết nhựa thứ hai lần lượt ráp vào đầu trên và đầu dưới của tấm giữa. 
Trên chi tiết nhựa thứ nhất có thiết kế phần lồi khớp với khe hở ở đầu trên khung máy, 
trên chi tiết nhựa thứ hai có thiết kế phần lồi khớp với khe hở ở đầu dưới khung máy. 
Sáng chế này cung cấp khung tấm giữa điện thoại kiểu lắp ghép với ưu điểm là kết cấu 
chắc chắn, chi phí sản xuất thấp.  
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(11) 62007 
(21) 1-2018-01850 (51) 8 C08L  023/12, C08F  110/06,  

255/00,  210/16,  018/08, A43B  
013/04,  013/37,  013/ 

(22) 02.05.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 106130744           08.09.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2018 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Shian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) LIAO, WEI-MING (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ phận đệm và bộ phận đệm 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất bộ phận đệm và bộ phận đệm. Phương pháp 
theo sáng chế có các công đoạn đúc phun và tinh chỉnh và ngâm. Trong công đoạn đúc 
phun, chất độn đàn hồi trước hết được đưa vào một khuôn, tiếp đó khuôn được đóng, vật 
liệu được nạp vào khuôn nhờ máy đúc phun, khuôn được di chuyển vào một lò, sau đó 
lò này gia nhiệt khuôn ở nhiệt độ định trước trong khoảng thời gian định trước nhằm tạo 
ra bán thành phẩm, và sau cùng thực hiện dỡ khuôn đối với khuôn. Trong công đoạn 
tinh chỉnh và ngâm, bán thành phẩm đã dỡ được tinh chỉnh, được làm sạch, và tiếp đó 
được ngâm trong môi chất ngâm ở điều kiện hóa cứng nhằm thu được sản phẩm hoàn 
thiện đủ độ cứng.  

 
 
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
57 

(11) 62008 
(21) 1-2018-01852 (51) 8 B29B  7/48,  7/88, B29C  47/10,  

47/64,  47/76, B29B  7/84, B29C  
47/60 

(22) 27.07.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2016/067959      27.07.2016 (87) WO2017/054957 06.04.2017 
(30) 10 2015 116 724.7           01.10.2015      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2018 
(71) TECHNIP ZIMMER GMBH  (DE) 

Friesstrasse 20, 60388 Frankfurt, Germany 
(72) SCHWARZ, Raimund (DE), SARBANDI, Reza (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và thiết bị để biến đổi liên tục polyme nóng chảy 

từ polyamit 6 không chiết xuất với một hoặc nhiều phụ gia 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị biến đổi liên tục polyme nóng chảy của 

polyamit 6 (PA6), trong đó một phần của phần nóng chảy được chuyển hướng từ dòng 
chảy phần nóng chảy chính, trong đó dòng chảy phụ phần nóng chảy này được chuyển 
vào thiết bị phân tán, một hoặc nhiều chất phụ gia được cung cấp và trộn lẫn, phần nóng 
chảy cung cấp cho thiết bị phân tán được chuyển đến khu vực thứ nhất và một hoặc 
nhiều chất phụ gia được cung cấp và được làm ướt bằng phần nóng chảy trong khu vực 
thứ hai, các chất phụ gia được phân tán và trộn lẫn trong khu vực thứ ba, trong khu vực 
thứ tư có thể thực hiện khử khí, việc pha trộn thêm các chất phụ gia với phần nóng chảy 
và việc đổ phần nóng chảy được thêm phụ gia từ thiết bị phân tán sẽ được thực hiện sau 
đó trong khu vực thứ năm, và phần nóng chảy chảy ra từ thiết bị phân tán sẽ được dẫn 
trở lại dòng chảy chính.  

  
 
 

  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
58 

(11) 62009 
(21) 1-2018-01862 (51) 7 B62D  1/25 

(22) 02.05.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 20170800583.X           07.09.2017      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2018 
(71) FUJIAN QIANGKUN MACHINERY EQUIPMENT CO. LTD.   (CN) 

Zone A3, Floor 2, Building 7, Taiwan Pioneer Park, Jinjing Second Road, Beicuo 
Town, Pingtan Comprehensive Experimental Area, Fuzhou, Fujian  

(72) WANNG, Xiaomei  (CN), LIN, Zhijian  (CN), LIN, Zhiping  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy cắt đai siêu âm kiểu mới 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy cắt đai siêu âm kiểu mới bao gồm giá đỡ, bộ phận tiếp liệu và bộ 
phận phay lăn. Giá đỡ bao gồm giá chính và bàn máy thứ nhất được cố định vào mặt 
trên cùng của giá chính. Bộ phận tiếp liệu bao gồm động cơ tiếp liệu, con lăn tiếp liệu và 
con lăn nén tiếp liệu. Động cơ tiếp liệu dẫn động con lăn tiếp liệu để quay. Con lăn nén 
tiếp liệu nằm bên trên con lăn tiếp liệu. Con lăn tiếp liệu và con lăn nén tiếp liệu được 
nối quay với bàn máy thứ nhất. Động cơ tiếp liệu được cố định vào bàn máy thứ nhất. 
Bộ phận phay lăn bao gồm động cơ phay lăn, dao phay lăn và đầu hàn siêu âm. Động cơ 
phay lăn dẫn động dao phay lăn để quay. Dao phay lăn có dạng hình trụ. Bề mặt chu vi 
ngoài của dao phay lăn có bố trí các đường cắt liền khối và lồi. Dao phay lăn nằm bên 
trên đầu hàn siêu âm, được sắp xếp song song với con lăn nén tiếp liệu và được nối quay 
với bàn máy thứ nhất. Động cơ phay lăn và đầu hàn siêu âm được cố định vào bàn máy 
thứ nhất. Máy cắt đai siêu âm kiểu mới có thể gia công các đai theo nhiều chế độ linh 
động. 
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(11) 62010 
(21) 1-2018-01932 (51) 8 F17C  13/12 

(22) 07.05.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-173794           11.09.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2018 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001 Japan 
2. TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION  (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0013 Japan 

(72) Yohei INADA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống chứa chất lỏng và phương pháp cấp khí không cháy 

trong hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chứa chất lỏng bao gồm bồn chứa để chứa nhiên liệu lỏng, 

ống thông khí để tạo ra sự nối thông giữa bên ngoài bồn chứa và không gian khí bên 
trên mức nhiên liệu lỏng trong bồn chứa, thiết bị cấp khí không cháy để cấp khí không 
cháy đến không gian khí, thiết bị điều chỉnh áp suất được lắp đặt trong ống thông khí để 
hoạt động đáp ứng chênh lệch áp suất giữa không gian khí và áp suất môi trường để giới 
hạn áp suất trong không gian khí ở khoảng định trước. Thiết bị điều chỉnh áp suất đưa 
không khí xung quanh bên ngoài bồn chứa vào không gian khí qua ống thông khí khi áp 
suất trong không gian khi thấp hơn giới hạn dưới định trước, và xả khí từ không gian khí 
ra khỏi bồn chứa qua ống thông khí khi áp suất trong không gian khí cao hơn giới hạn 
trên định trước. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp cấp khí không cháy đến không 
gian khí trong bồn chứa trong hệ thống chứa chất lỏng.  
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(11) 62011 
(21) 1-2018-01976 (51) 8 B01D  53/50 

(22) 09.05.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201710800599.0           07.09.2017      CN 

15/923,031           16.03.2018       US 
(71) JIANGNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP INC.  (KY) 

Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4Th Floor, Harbour Place, 103 South Church 
Street, P.O. BOX 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands 

(72) Luo, Jing (CN), XU, Tianqi (CN), WANG, Jinyong (CN), LUO, Yongying (CN), Qi, 
Lifang (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để kiểm soát sự tạo sol khí trong quá 

trình hấp thụ trong quy trình khử lưu huỳnh bằng amoniac 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để kiểm soát sự tạo sol khí trong quá trình hấp 

thụ trong quy trình khử lưu huỳnh bằng amoniac, bằng cách loại bỏ lưu huỳnh đioxit 
trong khí ống khói bằng chất lỏng tuần hoàn hấp thụ chứa amoni sulfit, để kiểm soát sự 
tạo sol khí trong quá trình hấp thụ trong quy trình khử lưu huỳnh bằng amoniac. Việc 
khử lưu huỳnh có hiệu quả và việc loại bỏ bụi có thể đạt được bởi việc kiểm soát thành 
phần dung dịch và kiểm soát điều kiện phản ứng trong các giai đoạn. Đồng thời, mức rò 
rỉ amoniac và mức tạo sol khí trong quá trình hấp thụ có thể được kiểm soát. Khí ống 
khói có thể được hạ nhiệt độ thấp sơ bộ và tinh chế, và có thể để tiếp xúc lần lượt với 
chất lỏng tuần hoàn hấp thụ và chất lỏng tuần hoàn rửa hạt mịn. Các mức thành phần 
dung dịch và nhiệt phản ứng có thể được kiểm soát. 
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(72) Wooyong SUNG  (KR), Seungho YOON  (KR), Wonje Cho  (KR), Wonwoo CHOI  

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ hiển thị phát sáng hữu cơ và phương pháp chế tạo bộ hiển 

thị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ hiển thị phát sáng hữu cơ có thể bao gồm lớp nền mềm dẻo, lớp 

chung, và bộ phận bao bọc. Khe hở được tiện rãnh trong có thể được tạo thành trên lớp 
nền mềm dẻo. Lớp chung có thể được bố trí trên lớp nền mềm dẻo, có thể bao gồm lớp 
phát sáng hữu cơ, và có thể được chia cách bởi khe hở. Bộ phận bao bọc có thể được bố 
trí trên lớp chung, và có thể che phủ lớp chung.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  22.05.2018 
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15866, Republic of Korea 

(72) LEE, Kye-san (KR), CHO, Oh-Sung  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Thiết bị thông minh sản xuất tự động dạng quay cho ăng-ten 

ống xoắn dạng phẳng 
  (57)     Mục tiêu của sáng chế là cung cấp thiết bị thông minh sản xuất tự động dạng quay cho 

ăng-ten ống xoắn dạng phẳng, thiết bị bao gồm: thân chính (100), môđun truyền động 
rô-bốt kiểu quay (200); mô-đun tạo ăng-ten ống xoáy hình lục giác (300); bộ màn hình 
cảm ứng (400); và mô-đun điều khiển PLC (500), nhờ đó thiết bị có thể tự động tạo ăng-
ten ống xoắn dạng phẳng với bề mặt phẳng bằng cách quấn, nén, nén lạnh, dẫn, phun 
khí và gia nhiệt sơ bộ cuộn dây phẳng trên dây nhận phẳng hình chữ nhật trong khi xoay 
tuần tự tại chỗ, có thể: tự động làm việc mà không cần nhiều lao động và giảm 80% chi 
phí nhân công so với kỹ thuật liên quan thông qua tự động hóa toàn bộ quá trình; sản 
xuất ăng-ten ống xoắn dạng phẳng với bề mặt phẳng đều bằng cách làm phẳng sơ cấp 
ăng-ten ống xoắn bằng lực ép và làm phẳng thứ cấp ăng-ten ống xoắn bằng lực ép và 
phun lạnh khi sản xuất ăng-ten ống xoắn dạng phẳng hình chữ nhật; và sản xuất hàng 
loạt ăng-ten ống xoắn dạng phẳng bằng cách quấn, nén, nén lạnh, dẫn, phun khí và gia 
nhiệt sơ bộ cuộn dây sử dụng cánh tay robot từ 1 đến 6 được điều khiển qua mô-đun 
điều khiển PLC.  
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GAO, Wen  (CN), JAING, Saili  (CN), PAN, Li  (CN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống năng lượng tức thời của máy nén khí và phương pháp 

cung cấp năng lượng tức thời cho máy nén khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống năng lượng tức thời của máy nén khí, bao gồm máy lọc 

khí (2) nối với các ống dẫn khí (1), máy nén khí (4), bộ sấy (18), các bồn áp lực (12), và 
bộ điều khiển (8) nối với bồn áp lực (12), ngoài ra còn bao gồm bộ cảm ứng lưu lượng 
(7) được nối với bộ điều khiển (8) miêu tả ở trên như: van điện từ để mở thứ nhất (9), 
van điện từ để đóng thứ hai (16), bộ cảm ứng áp suất thứ hai (13), van điện tử để đóng 
thứ hai (16), bộ cảm ứng áp suất thứ nhất (20). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
cung cấp năng lượng tức thời cho máy nén khí. Cấu tạo của hệ thống theo sáng chế được 
thiết kế hợp lý, đảm bảo vận hành liên tục cho toàn hệ thống, giải quyết được những vấn 
đề tiềm ẩn trong hệ thống máy móc thông thường. Có thể kiểm soát kịp thời trạng thái 
các ống dẫn nằm trong hệ thống máy, nhanh chóng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh 
trong hệ thống cung cấp khí, đảm bảo áp suất trên toàn bộ hệ thống máy.  
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(72) FALKNER, Falko-Guenter  (DE), HORLING, Franziska  (DE), LENGLER, Johannes  
(DE), ROTTENSTEINER, Hanspeter  (AT), SCHEIFLINGER, Friedrich  (AT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polynucleotit được biến đổi codon mã hóa các biến thể FVIII 

tái tổ hợp có sự biểu hiện tăng cho liệu pháp gen để điều trị 
bệnh hemophilia A, vectơ và hạt virut liên hợp adeno chứa 
polynucleotit này, quy trình sản sinh hạt virut liên hợp 
adeno, tế bào chủ được gây nhiễm bằng hạt virut này và quy 
trình tải nạp tế bào chủ 

  (57)     Sáng chế đề xuất, ngoài các khía cạnh khác, polynucleotit được biến đổi codon mã hóa 
các biến thể Yếu tố VIII để biểu hiện trong các tế bào động vật có vú. Trong một số 
phương án, sáng chế cũng đề xuất các vectơ và hạt virut liên hợp adeno chứa 
polynucleotit này, quy trình sản sinh hạt virut liên hợp adeno (AAV) này. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề xuất tế bào chủ được gây nhiễm bằng hạt virut liên hợp adeno (AAV) 
nói trên và quy trình tải nạp tế bào chủ.  
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(DE), ROTTENSTEINER, Hanspeter  (AT), SCHEIFLINGER, Friedrich  (AT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polynucleotit được biến đổi codon mã hóa các biến thể FVIII 

tái tổ hợp có sự biểu hiện tăng cho liệu pháp gen để điều trị 
bệnh hemophilia A, vectơ và hạt virut liên hợp adeno chứa 
polynucleotit này, quy trình sản sinh hạt virut liên hợp 
adeno này, tế bào chủ được chuyển nhiễm bằng hạt virut này 
và quy trình tải nạp tế bào chủ 

  (57)     Sáng chế đề xuất polynucleotit được biến đổi codon mã hóa các biến thể Yếu tố VIII để 
biểu hiện trong các tế bào động vật có vú. Trong một số phương án, sáng chế cũng đề 
xuất các vectơ và hạt virut liên hợp adeno chứa polynucleotit này, quy trình sản sinh hạt 
virut liên hợp adeno này. Ngoài ra sáng chế cũng đề xuất tế bào chủ được chuyển nhiễm 
bằng hạt virut liên hợp adeno nói trên và quy trình tải nạp tế bào chủ.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình và thiết bị để kết tinh và tăng phân tử lượng của 

các hạt polyme 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị để tạo hình, kết tinh và gia tăng phân tử lượng 

của các hạt polyme mà không cần phải tái gia nhiệt các hạt polyetylen terephthlat (PET) 
sau khi chúng được cắt và kết tinh trong phân đoạn cắt dưới nước (UWC). Trong các kỹ 
thuật đa trùng ngưng trạng thái rắn (SSP) hiện tại mà UWC được sử dụng, độ kết tinh 
cao của các hạt PET có thể diễn ra, bằng việc làm lạnh và tái gia nhiệt các hạt PET, dẫn 
đến hiệu quả loại bỏ các sản phẩm phụ giảm, như axetaldehyt (AA) và ngoài ra sự giảm 
tốc độ của các phản ứng tăng phân tử lượng.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tấm có từ tính và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm có từ tính và thiết bị điện tử. Tấm có từ tính bao gồm lớp có từ 
tính được làm từ hợp kim nền Fe, trong đó lớp có từ tính gồm vùng bề mặt thứ nhất và 
vùng bề mặt thứ hai đối diện nhau theo hướng độ dày của lớp có từ tính, và vùng bên 
trong được bố trí giữa vùng bề mặt thứ nhất và vùng bề mặt thứ hai, và độ kết tinh của 
vùng bề mặt thứ nhất cao hơn độ kết tinh của vùng bề mặt thứ hai.  
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(72) LIMATIBUL, Sumet (TH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tấm nhiều lớp có độ bóng phản chiếu cao và hộp chứa dạng 

ống được làm từ tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nhiều lớp bao gồm màng bay hơi có mặt bay hơi được làm từ 

kim loại, oxit kim loại hoặc cơ chất vô cơ, trong đó mặt bay hơi của màng bay hơi được 
ép dính với polyetylen tỷ trọng thấp mạch thẳng bằng cách sử dụng chất kết dính để ép 
với chất kết dính và ép với lớp polyetylen tỷ trọng thấp mạch thẳng khác, trong khi mặt 
còn lại của màng bay hơi này được ép với màng được chọn từ nhóm bao gồm 
polyetylen, lá nhôm, copolyme của rượu etylen-vinyl và tổ hợp bất kỳ của chúng. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề xuất hộp chứa dạng ống nhiều lớp có thể chứa các thành phần như 
chất lỏng hoặc các sản phẩm mỹ phẩm dạng kem và kem đánh răng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polynucleotit được phân lập, cây trồng chuyển gen và 

phương pháp làm tăng độ dung chịu của cây trồng đối với côn 
trùng gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất polynucleotit và polypeptit được phân lập; cấu trúc ADN tái tổ hợp 
hữu dụng để mang lại độ dung chịu được cải thiện ở cây trồng đối với côn trùng gây hại; 
cây trồng chuyển gen và hạt chuyển gen có chứa cấu trúc ADN tái tổ hợp này; phương 
pháp làm tăng độ dung chịu của cây trồng đối với côn trùng gây hại; và phương pháp 
đánh giá độ dung chịu của cây trồng đối với côn trùng gây hại. Cấu trúc ADN tái tổ hợp 
có chứa polynucleotit được liên kết có điều khiển với vùng khởi động mà hoạt động 
chức năng ở cây trồng, trong đó polynucleotit này mã hóa cho polypeptit dung chịu côn 
trùng. 
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America  

(72) HSU, Hailing  (US), KANNAN, Gunasekaran  (US), WALKER, Kenneth W.  (US), 
HORTTER, Michelle  (US), BELOUSKI, Edward J.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên đặc hiệu kép kháng TL1A/ 

kháng TNF-alpha  
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên liên kết với TL1A, bao gồm các 

protein liên kết kháng nguyên đặc hiệu kép (ví dụ, kháng thể ) với TL1A và TNF-α. Các 
kháng thể đặc hiệu kép này có thể ở dạng globulin miễn dịch tetrame, trong đó một cặp 
chuỗi nặng-chuỗi nhẹ của kháng thể được hướng đến TL1A và cặp còn lại hướng đến 

TNF-α. Protein liên kết kháng nguyên đặc hiệu kép cũng có thể nằm trong thể dung hợp 
IgG-scFv, trong đó kháng thể tetrame thông thường hướng đển một kháng nguyên được 
dung hợp với cặp đơn vị Fv chuỗi đơn hướng đến kháng nguyên còn lại. Protein liên kết 
kháng nguyên đặc hiệu kép cũng có thể nằm trong thể dung hợp IgG-Fab, trong đó phân 
tử Fab liên kết với một kháng nguyên được dung hợp với mỗi chuỗi nặng của kháng thể 
tetrame thông thường hướng đến kháng nguyên còn lại. Sáng chế đề cập thêm đến các 
cách sử dụng của protein liên kết kháng TL1A và các protein liên kết kháng nguyên 

kháng TL1A/kháng TNF-α, và các dược phẩm chứa chúng.  
  
 

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
71 

(11) 62022 
(21) 1-2018-03201 (51) 8 F16H  3/62 

(22) 23.07.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-173128           08.09.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
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OKAMOTO (JP), Naoyuki KISHIMOTO (JP), Tomoe OSADA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hộp số tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp số tự động (3) bao gồm hộp số chính (20) và hộp số phụ (30). 
Hộp số phụ (30) bao gồm cơ cấu bánh răng hành tinh phía hộp số phụ (PU4), ly hợp thứ 
nhất (D1), và ly hợp thứ hai (D2). Cơ cấu bánh răng hành tinh phía hộp số phụ (PU4) 
được bố trí giữa cặp cơ cấu bánh răng hành tinh phía hộp số chính, và một phần của cơ 
cấu bánh răng hành tinh phía hộp số phụ (PU4) được đặt trong hộp số chính (20). Ly 
hợp thứ nhất (D1) cố định sự quay của bánh răng trung tâm (S4) của cơ cấu bánh răng 
hành tinh phía hộp số phụ (PU4). Ly hợp thứ hai (D2) nối vòng răng bánh đà (R4) của 
cơ cấu bánh răng hành tinh phía hộp số phụ (PU4) với bánh răng trung tâm (S4).  
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(72) Zheng-Kuan LEE (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp cảm biến sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp cảm biến sợi quang có các bước: liên kết các ống co 
ngót nhiệt vào hai đầu của đoạn cảm biến của sợi quang; bố trí phần tử cố định trên ống 
co ngót nhiệt bên dưới đoạn cảm biến; nối theo cách tháo ra được ít nhất một phần tử di 
chuyển với phần tử cố định; nhúng phần tử di chuyển trong chất lỏng; và cung cấp tín 
hiệu đầu vào tới đoạn cảm biến và tạo ra tín hiệu đầu ra sau khi tín hiệu đầu vào được xử 
lý bởi đoạn cảm biến, trong đó lực căng tác dụng vào đoạn cảm biến sẽ thay đổi với biến 
đổi của lực nổi tác dụng lên phân tử di chuyển, vì thế dẫn đến thay đổi của tín hiệu đầu 
ra. Do đó, phương pháp cảm biến sợi quang có nhiều ưu điểm kể cả cho phép xây dựng 
tại chỗ nhanh chóng, khả năng tái sử dụng của các bộ phận và khả năng thay đổi của các 
tham số thiết kế.  
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(71) 1. THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE 

SECRETARY OF AGRICULTURE  (US) 
1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250 (US)  
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(72) WERNER, Scott, J  (US), BALLINGER, Kenneth E., Jr  (US) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp thay đổi, tăng và giảm hành vi của động vật 

lưỡng sắc 
  (57)      Sáng chế đề cập đến các phương pháp thay đổi, tăng và giảm hành vi của động vật lưỡng 

sắc. Phương pháp theo sáng chế có thể được sử dụng để xua đuổi các loài động vật gây 
hại lưỡng sắc; hoặc để ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại về tiền bạc, đặc biệt là với 
các sản phẩm nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên hoặc tài sản riêng. Phương pháp theo 
sáng chế cũng có thể được sử dụng để thu hút động vật lưỡng sắc với mục đích sản xuất 
nông nghiệp, cơ hội giải trí (ví dụ, các nhà cung cấp động vật gặm nhấm hoang dã hoặc 
quản lý hiệu quả các kỹ thuật giảm nhẹ hoặc dược phẩm có mục tiêu là động vật.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý tiền giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý tiền giấy được lắp đặt tại quầy thu ngân của các cơ sở 
tài chính được bố trí với: bộ phận nhận tiền gửi mà được bố trí tại phía trước của thiết bị 
và tiền giấy cần được gửi được đưa vào bên trong đó; bộ phận cấp mà được bố trí trong 
bộ phận nhận tiền gửi và tách tiền giấy được đưa vào thành các tờ riêng lẻ; bộ phận giữ 
tạm thời mà lưu trữ tiền giấy được xác định là bình thường bởi bộ phận phân biệt tiền 
gửi để phân biệt tiền giấy mà được tách bởi bộ phận gửi; bộ phận trả lại trong đó tiền 
giấy được xác định là bất thường bởi bộ phận phân biệt tiền gửi được thu gom; và bộ 
phận vận chuyển tiền gửi mà kết nối bộ phận nhận tiền gửi, bộ phận giữ tạm thời, và bộ 
phận trả lại. Thiết bị xử lý tiền giấy được bố trí với bộ phận thu thập tiền giấy được bố 
trí ở phía sau của thiết bị dùng để lấy tiền giấy ra mà nằm trong thiết bị, và bộ phận di 
chuyển thu thập mà di chuyển tiền giấy được lưu trữ trong bộ phận giữ tạm thời tới bộ 
phận thu thập tiền giấy.  

  
 
 

   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
75 

(11) 62026 
(21) 1-2018-03345 (51) 7 A61F  13/64, D06M  11/13, A01N  

25/24,  25/34,  33/12,  47/44,  59/16, 
A61L  2/16, D06M  13/256, A62B  
23/02, D06M  13/352,  16/00, A61F  
13/49,  13/56,  13/84,  13/15,  13/47,  
13/00,  13/472, B06B  3/00, B23K  
20/10, B29C  65/08 

(22) 02.01.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/050032 02.01.2017 (87) WO/2017/114971 A2 06.07.2017 
(30) 15203186.0      30.12.2015      EP 

PCT/EP2016/054245    29.02.2016      EP 
16001875.0      26.08.2016      EP 

(71) GREEN IMPACT HOLDING AG   (CH) 
Bahnhofstrasse 12 6300 Zug, Switzerland  

(72) SWAMY, Sanjeev  (IN), KURIEN, Ashok  (IN) 
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(54) Nền thấm hút chất lưu, bền giặt có đặc tính kháng khuẩn 

và/hoặc khả năng giặt được cải thiện và sản phẩm hợp vệ sinh 
như tã lót vệ sinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nền, cụ thể là vật liệu dệt mà một hoặc nhiều chất kháng khuẩn 
và/hoặc chất ưa nước và/hoặc giải phóng vết bẩn được bám dính vào đó. (Các) chất này 
được bám dính vào nền theo cách thức sao cho chúng không bị loại bỏ khỏi vật liệu dệt 
ngay cả khi vật liệu dệt này bị ướt hoặc được giặt, vì thế vật liệu dệt này có thể tái sử 
dụng được. Khả năng giặt và/hoặc khả năng sử dụng của vật liệu dệt được cải thiện nếu 
một hoặc nhiều chất ưa nước và/hoặc giải phóng vết bẩn được bám dính vào vật liệu dệt. 
Nền có thể được sử dụng, ví dụ, trong tã lót hợp vệ sinh có thể tái sử dụng hoặc sản 
phẩm hợp vệ sinh khác. Cấu trúc của sản phẩm hợp vệ sinh này được bộc lộ, cũng như 
quy trình để gắn các lớp khác nhau của sản phẩm hợp vệ sinh với nhau bằng cách hàn 
siêu âm. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp hoàn thành nền bằng cách phủ và liên 
kết chất kháng khuẩn và/hoặc ưa nước và/hoặc giải phóng vết bẩn vào nền sao cho các 
chất này được bám dính về cơ bản không thể thay đổi được vào nền đã được hoàn thành.  
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(54) Hệ thống rửa bánh xe 

  (57)     Sáng chế bộc lộ hệ thống rửa bánh xe trong bản mô tả này. Hệ thống rửa bánh xe bao 
gồm: nhiều bơm được kết nối vào thùng nước thông qua nhiều ống mềm ở bên thứ nhất 
của chúng; nhiều thiết bị phun được kết nối vào các ống mềm được kết nối vào bên thứ 
hai của nhiều bơm, và được lắp đặt ở cả hai bên của đường đi mà xe đi vào và đi ra dọc 
theo đó; nhiều thiết bị cảm biến quang được lắp đặt bên cạnh nhiều thiết bị phun, được 
lắp đặt ở cả hai bên, ở các khoảng gián cách; và thiết bị điều khiển được nối vào nhiều 
bơm và nhiều thiết bị cảm biến quang. Cơ cấu có khớp nối được áp dụng cho các thiết bị 
phun, và vì vậy, các vòi phun là có thể điều chỉnh được đến các góc mong muốn. 
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(54) Cơ cấu hút chân không 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu hút chân không dùng để hút đối tượng cần hút nhờ lực hút, 
trong đó, khi trục chuyển động qua lại được di chuyển qua lại theo phương thẳng đứng, 
trạng thái cố định của trục lắp được duy trì và vì thế ống chân không không bị biến 
dạng, điều này không đòi hỏi lực căng và độ lệch tâm cần phải được xem xét khi ống 
chân không được nối vào đó, và có khả năng ngăn chặn tiếng ồn và sự cố cũng như có 
khả năng ngăn chặn sự tạo ra ma sát và bụi.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp xử lý phôi xử lý bằng hệ thống xử lý laze và 

thiết bị xử lý chất nền bằng laze 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để xử lý phôi xử lý, trong đó phương pháp 

bao gồm bước tạo ra chùm laze thứ nhất khác biệt bởi sự phân bố cường độ thứ nhất 
theo không gian. Phôi xử lý thứ nhất được xử lý nhờ sử dụng chùm năng lượng laze thứ 
nhất để tạo ra các đặc điểm ở khoảng cách thứ nhất và tạo ra các đặc điểm thứ hai ở 
khoảng cách thứ hai. Phương pháp bao gồm bước xác định đặc điểm nào trong số các 
đặc điểm có hình dạng giống nhất với hình dạng của sự phân bố cường độ thứ nhất theo 
không gian và thiết lập khoảng cách xử lý là khoảng cách mà tạo ra đặc điểm đó.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  06.08.2018 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

No. 9 & 11 Kelin Road, Science City, High-tech Industry Development Zone, 
Guangzhou, Guangdong 510663, P.R. China 

(72) LAI, Zhongwu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị cán phẳng vật dạng tờ và thiết bị tự phục vụ trong 

ngành tài chính 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị cán phẳng vật dạng tờ bao gồm khung đỡ, trong đó tấm 

đường dẫn thứ nhất và tấm đường dẫn thứ hai được lắp trên khung đỡ, và khoảng trống 
giữa tấm đường dẫn thứ nhất và tấm đường dẫn thứ hai là đường dẫn vận chuyển; cụm 
bánh xe vận chuyển được lắp trong đường dẫn vận chuyển và được cấu tạo để dẫn động 
vật dạng tờ được vận chuyển bên trong đường dẫn vận chuyển; tấm đường dẫn thứ nhất 
được tạo ra có lỗ xuyên qua, và tấm đường dẫn thứ hai được tạo ra có rãnh tại vị trí 
tương ứng với lỗ xuyên qua; thiết bị cán phẳng vật dạng tờ còn bao gồm bộ phận cán 
phẳng, và bộ phận cán phẳng này được cấu tạo được điều khiển bằng cơ cấu dẫn động 
đẩy vào trong và kéo ra khỏi đường dẫn vận chuyển. Ngoài ra sáng chế còn đề cập tới 
thiết bị tự phục vụ trong ngành tài chính. 
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(72) Laurent Pierre Paul DEBIEN (FR), Juan Carlos JAEN (US), Jaroslaw KALISIAK (PL), 

Kenneth V. LAWSON (US), Manmohan Reddy LELETI (US), Erick Allen LINDSEY 
(US), Dillon Harding MILES (US), Eric NEWCOMB (US), Jay Patrick POWERS (US), 
Brandon Reid ROSEN (US), Ehesan Ul SHARIF (IN) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất, dược phẩm, tổ hợp và kit chứa chúng để điều trị 

bệnh, rối loạn hoặc tình trạng bệnh lý gián tiếp một phần do 
cd73 gây ra 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất mà điều biến bước chuyển hóa AMP thành ađenosin nhờ 
5'-nucleotiđaza, ecto. Sáng chế còn đề xuất các dược phẩm, các tổ hợp và kit chứa các 
hợp chất này, đặc biệt hữu dụng để điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh, rối loạn và 
tình trạng bệnh lý, kể cả ung thư và các rối loạn liên quan đến miễn dịch, mà gián tiếp 
do 5'-nucleotiđaza, ecto gây ra. 
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(71) FREEZIO AG  (CH) 
Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil, Switzerland 

(72) Marc KRUGER (DE), Gunter EMPL (DE), Daniel FISCHER (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị phân phối, hệ thống có thiết bị phân phối và phương 

pháp tạo ra đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân phối có bộ giữ hộp chứa, trong đó bộ giữ hộp chứa có 

ít nhất một phần dẫn và/hoặc chống xoắn cho phần nhận hộp chứa, trong đó chi tiết giữ 
có cửa xả khí nén được nối với nguồn khí nén. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống chứa 
thiết bị phân phối, phần nhận hộp chứa và hộp chứa. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến 
phương pháp tạo ra đồ uống bằng cách sử dụng hệ thống này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America  
(72) RODGERS, James D.  (US), SHEPARD, Stacey  (US), MADUSKUIE, Thomas P.  

(US), WANG, Haisheng  (US), FALAHATPISHEH, Nikoo  (US), RAFALSKI, Maria  
(US), ARVANITIS, Argyrios G.  (US), STORACE, Louis  (US), JALLURI, Ravi 
Kumar  (US), FRIDMAN, Jordan S.  (US), VADDI, Krishna  (IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất (3R)-3-xyclopentyl-3-[4-(7H-pyrolo[2,3-

d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất pyrolo[2,3-b]pyridin được thế heteroaryl (I) và pyrolo[2,3-

b]pyrimidin được thế heteroaryl điều biến hoạt tính của Janus kinaza và có tác dụng để 
điều trị bệnh liên quan đến hoạt tính Janus kinaza bao gồm, ví dụ, bệnh liên quan đến hệ 
miễn dịch, bệnh về da, rối loạn tăng sinh tủy bào, bệnh ung thư, và các bệnh khác. 
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(62) 1-2008-01747   
(22) 12.12.2006 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2006/047369       12.12.2006 (87) WO2007/070514 21.06.2007 
(30) 60/749,905            13.12.2005      US 

60/810,231            02.06.2006      US 
60/850,625            10.10.2006      US 
60/856,872            03.11.2006      US 
60/859,404            16.11.2006      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION   (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America  
(72) RODGERS, James D.  (US), SHEPARD, Stacey  (US), MADUSKUIE, Thomas P.  

(US), WANG, Haisheng  (US), FALAHATPISHEH, Nikoo  (US), RAFALSKI, Maria  
(US), ARVANITIS, Argyrios G.  (US), STORACE, Louis  (US), JALLURI, Ravi 
Kumar  (US), FRIDMAN, Jordan S.  (US), VADDI, Krishna  (IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất 3-xyclopentyl-3-[4-(7H-pyrolo[2,3-

d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất pyrolo[2,3-b]pyridin được thế heteroaryl (I) và pyrolo[2,3-

b]pyrimidin được thế heteroaryl điều biến hoạt tính của Janus kinaza và có tác dụng để 
điều trị bệnh liên quan đến hoạt tính Janus kinaza bao gồm, ví dụ, bệnh liên quan đến hệ 
miễn dịch, bệnh về da, rối loạn tăng sinh tủy bào, bệnh ung thư, và các bệnh khác. 
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(21) 1-2018-03584 (51) 8 H04W  88/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) MA, Jie (CN), LIN, Bo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống, phương pháp, thiết bị truyền dữ liệu và vật lưu trữ 

máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống, phương pháp, và thiết bị truyền dữ liệu, được áp dụng cho 

lĩnh vực của các công nghệ truyền thông, để cải thiện độ bảo mật truyền dữ liệu. Hệ 
thống gồm thiết bị thứ nhất, UE (user equipment - thiết bị người dùng) chuyển tiếp, và 
thiết bị thứ hai. Thiết bị thứ nhất thực hiện, ở lớp PDCP (Paeket Data Convergenee 
Protoeol - giao thức hội tụ gói dữ liệu) mạng tế bào của thiết bị thứ nhất, xử lý bảo mật 
trên dữ liệu được truyền dựa trên chính sách thứ nhất dựa trên đầu truyền, để tạo PDU 
(protocol data unit - khối dữ liệu giao thức), và gửi PDU đến UE chuyển tiếp, trong đó 
chính sách thứ nhất là chính sách xử lý an toàn được thỏa thuận trên by thiết bị thứ nhất 
and thiết bị thứ hai, và dữ liệu được truyền là dữ liệu mà thiết bị thứ nhất cần truyền đến 
thiết bị thứ hai. UE chuyển tiếp gửi PDU đến thiết bị thứ hai. Thiết bị thứ hai thực hiện, 
ở lớp PDCP mạng tế bào của thiết bị thứ hai, xử lý bảo mật trên PDU dựa trên chính 
sách thứ nhất dựa trên đầu nhận, để thu thập dữ liệu sẽ được truyền, trong đó lớp PDCP 
mạng tế bào của thiết bị thứ nhất là ngang hàng với lớp PDCP mạng tế bào của thiết bị 
thứ hai. Thiết bị thứ nhất là UE đầu xa, và thiết bị thứ hai là trạm cơ sở; hoặc thiết bị thứ 
nhất là trạm cơ sở, và thiết bị thứ hai là UE đầu xa.  
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Solvegatan 41, 223 70 Lund, Sweden  
(72) FISCHER, Jorg Thilo  (DE), GOTZ, Marcus Rudolf  (DE), MOLIN, Goran  (SE), 

AHRNE, Siv  (SE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm phân lập được chứa chủng vi khuẩn Lactobacillus 

plantarum GOS 42 (DSM 32131) và chế phẩm chứa chủng vi khuẩn 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân lập được chứa chủng Lactobacillus plantarum Gos 

42 (DSM 32131) được sử dụng trong y học dùng để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh 
viêm, hoặc để làm giảm và/hoặc ức chế sự giải phóng một hoặc nhiều yếu tố viêm được 
lựa chọn từ nhóm bao gồm interleukin 1 (IL-1), interleukin 6 (IL-6), interleukin 8 (IL-
8), yếu tố hoại tử khối u (tumor necrosis factor: TNF), prostaglandin E2 (PGE2), 

isoprostan, metalopeptidaza cơ chất 9 (MMP9) và NF-κB. 
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(72) SHIMOZAWA Tomoaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị điều khiển dùng cho hộp số ly hợp kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển dùng cho hộp số ly hợp kép. Thiết bị điều khiển 
sang số (80) bao gồm: bộ điều khiển ly hợp (83), trong trường hợp lệnh cài số lùi được 
phát hiện và khi bộ gia tốc tắt, nấc sang số về phía bộ ly hợp đích sang số thấp hơn nấc 
sang số về phía bộ ly hợp nguồn sang số, và ly hợp mà ăn khớp với động cơ (10) có thể 
được chuyển đổi từ bộ ly hợp nguồn sang số đến bộ ly hợp đích sang số, điều khiển lực 
ăn khớp của cả hai bộ ly hợp sao cho tốc độ quay động cơ bằng hoặc nhỏ hơn tốc độ 
quay của trục tiếp động nguồn sang số, và điều khiển bộ ly hợp nguồn sang số thay đổi 
sang trạng thái tách rời và bộ ly hợp đích sang số thay đổi sang trạng thái mím ly hợp; 
và bộ điều khiển đồng bộ hóa (84), trong trường hợp mà tốc độ quay của trục tiếp động 
nguồn sang số bằng hoặc nhỏ hơn tốc độ quay cho phép lớn nhất, làm tăng tốc độ quay 
động cơ để thích hợp với tốc độ quay của trục tiếp động đích sang số, trong đó bộ điều 
khiển ly hợp (83) điều khiển bộ ly hợp đích sang số sang trạng thái được ăn khớp sau 
khi tốc độ quay động cơ và tốc độ quay của trục tiếp động đích sang số đó được ăn khớp 
với nhau. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị và phương pháp chẩn đoán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp chẩn đoán để nhận dạng hệ số lỗi của hệ 
thống được xác định trước được gắn trên phương tiện giao thông. Thiết bị chẩn đoán 
(100) bao gồm: bộ phận xác định (101) được tạo cấu hình để phát hiện mức độ lỗi trong 
nhiều mức độ lỗi được phát hiện các tốc độ dòng thu được tại các khoảng thời gian được 
xác định trước, và tính số lần phát hiện đối với từng mức độ lỗi; và bộ phận nhận dạng 
hệ số lỗi (102) được tạo cấu hình để nhận dạng hệ số lỗi của hệ thống dựa vào số lần 
phát hiện được tính cho từng mức độ lỗi và dựa vào dữ liệu nhận dạng trong đó hệ số lỗi 
của hệ thống được xác định tương ứng với số lần phát hiện đối với từng mức độ lỗi.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2018 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

LG Twin Towers, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 
(72) Hyungil Na (KR), Hanseok Lee (KR), JungJune Kim (KR), Seungyong Jung (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tấm nền dạng mảng dùng cho bộ phát hiện tia X số, bộ phát 

hiện tia X số bao gồm tấm nền dạng mảng, và phương pháp sản 
xuất tấm nền dạng mảng 

  (57)    Tấm nền dạng mảng dùng cho bộ phát hiện tia X số có thể bao gồm tấm nền cơ sở; 
tranzito màng mỏng được bố trí trên tấm nền cơ sở; điôt PIN bao gồm điện cực bên dưới 
được nối điện với tranzito màng mỏng, lớp PIN thứ nhất được bố trí trên điện cực bên 
dưới, và điện cực bên trên được bố trí trên lớp PIN thứ nhất; lớp PIN thứ hai đặt cách 
một khoảng so với điôt PIN, lớp PIN thứ hai được bố trí trên tranzito màng mỏng; và 
điện cực thiên áp được nối điện với điện cực bên trên.  
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(11) 62040 
(21) 1-2018-03713 (51) 8 B43K  5/00,  5/18 

(22) 22.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 106131962            18.09.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2018 
(71) SDI CORPORATION  (TW) 

No. 260, Sec. 2, Chang Nan Rd., Chang HUA, Taiwan 
(72) Szu-Yu CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ viết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ viết có ống bút, chi tiết mao dẫn, và chi tiết phân phối. Chi 
tiết mao dẫn được gắn trong ống bút, và được nối với ngòi bút. Chi tiết phân phối được 
gắn trong ống bút, và có ống nối thông và đoạn ép được nối với ống nối thông. Đoạn ép 
có ít nhất một nhánh nối được nối với ống nối thông. Khoảng cách phân phối được hình 

thành giữa ống nối thông và đường chu vi của đoạn ép. ống nối thông tiếp xúc với chi 
tiết mao dẫn để làm cho chi tiết mao dẫn tạo ra các mật độ ép nén khác nhau qua đoạn 
ép và khoảng cách phân phối, do đó tạo thuận để phân phối mực xuống dưới dễ dàng 
hơn trong khoảng cách phân phối và cung cấp hiệu quả ngăn chặn tốt hơn sự rò rỉ mực.  
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(11) 62041 
(21) 1-2018-03726 (51) 8 D05B  3/02 

(22) 23.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-162810           25.08.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2018 
(71) JANOME SEWING MACHINE CO., LTD.  (JP) 

1463, Hazamamachi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan 
(72) Yoshitaka BAMBA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu tấm dẫn hướng của máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tấm dẫn hướng bao gồm: các tấm trên đó đường may được 
mô tả; và hộp đựng tấm trong đó các tấm được đựng ở trạng thái xếp chồng theo cách có 
thể lấy lại được theo hướng X, trong đó với hướng phẳng của tấm là hướng Y và hướng 
xếp chồng của các tấm so với hướng X là hướng Z, cùng số lượng của các phần khóa 
như số lượng tấm được tạo thành theo hướng Y ở đầu cùng vào/ra của tấm theo hướng 
X, các phần được khóa được tạo thành trong tấm ở các vị trí tương ứng với các phần 
khóa, và các vị trí ăn khớp của các phần khóa và các phần được khóa là khác nhau theo 
hướng Y và hướng Z. 
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(11) 62042 
(21) 1-2018-03728 (51) 8 B60B 5/00, B29C 70/32 

(22) 23.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 106130156           04.09.2017      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2018 
(71) CARBOTEC INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No.41, Kung 2nd Rd., Youth Industrial Park, Tachia Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) LEE, MICHAEL (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất khung bánh xe làm từ vật liệu tổng hợp 

và khung bánh xe làm từ vật liệu tổng hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất khung bánh xe làm từ vật liệu tổng hợp bao 

gồm các bước: làm cho vật liệu tổng hợp được tấm sơ bộ bằng nhựa trong đó vật liệu 
tổng hợp có nhiều khe hở trên mặt thứ nhất của chúng; dính lớp keo trên mặt thứ nhất 
của vật liệu tổng hợp, lớp keo mềm và biến dạng được, mặt của lớp keo đối diện vật liệu 
tổng hợp được xác định là mặt thứ hai; đặt vật liệu tổng hợp với lớp keo vào trong khuôn 
và đóng khuôn để tạo hình, lớp keo được nén bằng khuôn để làm cho mặt thứ hai của 
lớp keo được gắn từng phần vào trong các khe hở; tháo khuôn, tháo lớp keo ra khỏi vật 
liệu tổng hợp để tạo ra khung bánh xe làm từ vật liệu tổng hợp trong đó khung bánh xe 
làm từ vật liệu tổng hợp có ít nhất một phần nhám, ít nhất một phần nhám có nhiều rãnh 
tạo ra bằng các khe hở.  
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(11) 62043 
(21) 1-2018-03731 (51) 8 H02K  33/00, G05D  19/02 

(22) 23.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0107772            25.08.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  23.08.2018 
(71) MPLUS CO., LTD.  (KR) 

(Maetan-dong) 2F, 38, Samsung-ro 168 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do 16676, Republic of Korea 

(72) SON, Yeon Ho (KR), JUNG, Sung Hoon (KR), LEE, Tae Hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp thực hiện thao tác nhấn phím bằng cách điều 

khiển tín hiệu đầu vào 
  (57)     Sáng chế đề cập tới kỹ thuật nhằm thực hiện thao tác nhấn nút của thiết bị bao gồm 

LRA bằng cách thiết lập việc điều khiển tần số của tín hiệu đầu vào cho LRA. Cụ thể 
hơn, sáng chế liên quan đến kỹ thuật nhằm thực hiện thao tác nhấn nút dễ dàng hơn 
bằng cách làm giảm thời gian sụt giảm của LRA sau khi thực hiện thao tác nhấn nút 
bằng việc điều khiển tín hiệu đầu vào phụ thuộc vào nguyên lý hoạt động của LRA. 
Việc sử dụng thuận tiện cho người dùng có thể được cải thiện bằng cách loại bỏ phím 
cứng được đặt ở phần trước của điện thoại di động, và việc tăng kích thước của màn hình 
hiển thị dẫn đến chế độ xem và thực hiện thao tác mượt mà hơn. Ngoài ra, thao tác nhấn 
nút của thiết bị bao gồm LRA có thể được thực hiện bằng cách chỉ điều khiển tần số của 
tín hiệu đầu vào mà không gắn thêm thiết bị riêng lẻ hay mạch điều khiển LRA.  
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(11) 62044 
(21) 1-2018-03761 (51) 7 F16C  11/04 

(22) 27.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-164238           29.08.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) KEM HONGKONG LlMITED   (HK) 

Unit 908 9F Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong  
(72) Tetsuo KONDO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu (GLOBAL IP CO., LTD.) 
(54) Bộ phận đóng nắp đậy tài liệu và thiết bị văn phòng bao gồm 

bộ phận này 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận đóng nắp đậy tài liệu cùng thiết bị văn phòng bao gồm bộ 

phận đóng nắp đậy tài liệu này, trong đó có thể điều chỉnh tốt lực đàn hồi và có thể thiết 
lập phạm vi điều chỉnh trong phạm vi rộng, đồng thời làm giảm kích thước của thiết bị. 
Sáng chế đề xuất bộ phận đóng nắp đậy tài liệu (5) bao gồm: thành phần gia cố (20) 
được lắp ráp với thành phần kết nối (10) là đế theo cách quay được nhờ chốt bản lề thứ 
nhất (81), và thành phần nâng (30) mà nắp đậy tài liệu được cố định trên đó được lắp ráp 
với thành phần gia cố (20) theo cách quay được. Trong phần điều chỉnh lực đàn hồi (60), 
khi nắp đậy tài liệu mở và thành phần gia cố (20) được dựng lên, thì vít điều chỉnh lực 
đàn hồi (80) mở rộng vuông góc với hướng trục của chốt bản lề thứ nhất (81) được quay; 
tiếp đó, khi tấm đĩa lệch tâm điều chỉnh lực đàn hồi (61) dịch chuyển theo hướng tiến-
lùi theo rãnh đĩa lệch tâm của các mặt đĩa lệch tâm (52L), (52R) mở rộng theo hướng 
tiến-lùi của phần tiếp nhận lò xo thứ hai (42), tấm chặn lò xo (70) cũng dịch chuyển để 
ép hoặc kéo lò xo xoắn thứ nhất (43) và lò xo xoắn thứ hai (44) để điều chỉnh lực đàn 
hồi.  
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(11) 62045 
(21) 1-2018-03767 (51) 8 G06F  7/57,  9/45,  19/00 

(22) 26.01.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/015143 26.01.2017 (87) WO2017/132385 03.08.2017 
(30) 62/287,265      26.01.2016      US 
(71) ICAT LLC  (US) 

683 Ohio Street, Terre Haute, Indiana 47807-3525, United States of America 
(72) Robert CATILLER (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Lõi liên hợp thuật toán tái sử dụng và hệ thống bao gồm các 

lõi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi tiếp hợp thuật toán tái sử dụng và hệ thống bao gồm các lõi này. 

Lõi này bao gồm cụm xử lý và mảng của các cổng lập trình được dạng trường, tái lập 
được cấu hình, trong đó các cổng lập trình được dạng trường được lập trình bởi bộ biên 
dịch kiểu liên hợp thích ứng thuật toán, sao cho bộ biên dịch kiểu liên hợp thích ứng 
thuật toán biên dịch trước mã nguồn được thiết kế cho hoạt động của bộ xử lý tiêu chuẩn 
mà không cần việc xử lý song song cho quá trình xử lý bởi cụm xử lý, và cụm xử lý và 
bộ biên dịch kiểu liên hợp thích ứng thuật toán tạo cấu hình các cổng lập trình được 
dạng trường để vận hành dưới dạng các bộ xử lý song song, tiếp hợp.  
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(11) 62046 
(21) 1-2018-03780 (51) 7 G09B  23/18 

(22) 27.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201710792365.6 05.09.2017             CN 

201721139592.0 05.09.2017             CN 
(75) FENG SHIJIANG   (CN) 

Room 401, No. 13 Huangcun West Road, Zhongshan Avenue, Tianhe District, 
Guangzhou, China  

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị thể hiện chuyển hóa điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị thể hiện chuyển hóa điện tử bao gồm: cụm điện tử thứ nhất, 
cụm điện tử thứ hai và phần đỡ thứ nhất; cụm điện tử thứ nhất có đầu nối thứ nhất và đầu 
nối thứ hai, phần đỡ thứ nhất gồm phần thân đỡ, phần dẫn thứ nhất và phần dẫn thứ hai. 
Phần dẫn thứ nhất và phần dẫn thứ hai được bố trí trên phần thân đỡ, đồng thời phần dẫn 
thứ nhất và phần dẫn thứ hai được cách điện với phần thân đỡ. Giữa phần dẫn thứ nhất 
và phần dẫn thứ hai hình thành khoảng trống. Phần dẫn thứ nhất có đầu nối thứ ba, phần 
dẫn thứ hai có đầu nối thứ tư; đầu nối thứ nhất dùng để nối với cực thứ nhất của nguồn 
điện, đầu nối thứ hai dùng để nối với đầu nối thứ ba, đầu nối thứ tư dùng để nối với cực 
thứ hai của nguồn điện; cụm điện tử thứ hai dùng để đặt trên phần dẫn thứ nhất và phần 
dẫn thứ hai, đồng thời có thể lắc theo chiều ngang trên phần dẫn thứ nhất và phần dẫn 
thứ hai; khi cụm điện tử thứ hai nằm ở vị trí ban đầu trên phần dẫn thứ nhất và phần dẫn 
thứ hai, cụm điện tử thứ hai và phần dẫn thứ nhất, phần dẫn thứ hai tạo nên tiếp xúc dẫn 
điện.  
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(11) 62047 
(21) 1-2018-03785 (51) 8 A61K  36/48,  36/06, C12P  1/02, 

A61P  17/02 
(22) 27.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 106129466           30.08.2017      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) KING'S GROUND BIOTECH CO., LTD.  (TW) 

No. 3, Jianbang Rd., Neipu Township, Pingtung County, Taiwan 
(72) HUANG, Chi-Tien (TW), YU, Feng-Ling (TW), HUANG, Hsin-Lun (TW), PI, Chia-

Chen (TW), Suwanmanon, Kanintra (TH) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Chiết phẩm từ đậu xanh lên men, phương pháp sản xuất và dược 

phẩm chứa chiết phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chiết phẩm từ đậu xanh lên men (Vigna 

radiata) bao gồm: cấy nấm Aspergillus vào môi trường nuôi cấy lỏng rồi nuôi 

Aspergillus; tiệt trùng đậu xanh để tạo môi trường nuôi cấy rắn, cấy Aspergillus đã nuôi 

ở trên vào môi trường nuôi cấy rắn, và bổ sung nước vào môi trường nuôi cấy rắn và 
khuấy để thực hiện lên men; sấy khô và nghiền môi trường nuôi cấy rắn đã lên men để 
thu đậu xanh lên men; chiết xuất đậu xanh lên men bằng cách bổ sung etanol với thể 
tích gấp 5 đến 15 lần đậu xanh lên men để thu chiết phẩm thô; thực hiện sắc ký bằng 
cách nạp chiết phẩm thô lên cột sắc ký, rửa giải với hỗn hợp dung môi gồm có nước và 
etanol ở tỷ lệ thể tích 4:1, sau đó rửa giải với hỗn hợp dung môi gồm có nước và etanol 
ở tỷ lệ thể tích 1:1 để thu gom dịch rửa giải, và sau đó loại bỏ hỗn hợp dung môi ra khỏi 
dịch rửa giải để thu chiết phẩm từ đậu xanh lên men. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến 
chiết phẩm từ đậu xanh lên men được sản xuất theo phương pháp nêu trên và dược phẩm 
chứa chiết phẩm này có hiệu quả thúc đẩy sự liền lành vết thương.  
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(11) 62048 
(21) 1-2018-03792 (51) 8 A47J  27/08 

(22) 28.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0114591           07.09.2017       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2018 
(71) CUCKOO ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

(Gyo-dong) 14, Yusangongdan 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea 

(72) KIM, WON YOUNG (KR), KIM, WON JOO (KR), KIM, SEUNG YUN (KR), OH, 
JUN SEOK (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nồi cơm điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi cơm điện được tạo kết cấu để nấu thực phẩm ở trạng thái có áp 
suất và trạng thái không có áp suất của nồi bên trong, nhờ đó nâng cao chất lượng nấu 
và thuận tiện sử dụng. Nồi cơm điện bao gồm thân chính có nồi bên trong có kết cấu để 
chứa thực phẩm và cụm làm nóng; nắp được nối với phần trên của thân chính và được 
mở/đóng bởi cụm mở/đóng; và cụm chọn chuyển đổi áp suất được bố trí để đi qua nắp 
và được tạo kết cấu để chuyển đổi hoặc duy trì các trạng thái mở/đóng để xả hơi nước 
bên trong ra khỏi nồi bên trong bằng cách phối hợp làm việc với cụm mở/đóng.  
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(11) 62049 
(21) 1-2018-03805 (51) 8 H01L  27/00, C09J  183/00 

(22) 28.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0111156           31.08.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2018 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

LG Twin Towers, 128, Yeouidaero, Yeungdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 
(72) Mi-Jin HAN (KR), Seung-Hee LEE (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thành phần kết dính và bộ phận hiển thị mềm dẻo sử dụng 

chúng 
  (57)     Sáng chế này đề cập tới thành phần kết dính và bộ phận hiển thị mềm dẻo chứa nó, cụ 

thể hơn là đề cập tới thành phần kết dính được tạo mẫu có thể hạn chế việc tách rời và 
dễ trở lại trạng thái gốc thậm chí trải qua các hoạt động gập lặp lại, và bộ phận hiển thị 
mềm dẻo chứa chúng. Thành phần kết dính được tạo mẫu chứa lớp thành phần kết dính 
được tạo mẫu sao cho nó có thể dễ dàng trở lại trạng thái gốc nhờ việc tạo thành nhiều 
mặt phẳng trung hòa khi nén và dãn nhờ việc gập.  

  
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
99 

(11) 62050 
(21) 1-2018-03845 (51) 7 C08L 77/00, C08J 5/00 

(22) 30.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 17 188 853.0       31.08.2017       EP 
(71) EMS-PATENT AG   (CH) 

Via lnnovativa 1, 7013 Domat/Ems, Switzerland  
(72) Thomas WIEDEMANN  (DE), Botho Hoffmann  (DE), Sepp BASS  (CH) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp chất đúc polyamit và vật đúc được tạo thành từ hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất đúc polyamit có khả năng chịu va đập cao và có độ bóng 

cao. Hợp chất đúc polyamit này bao gồm các thành phần: (A) từ 84,5 đến 97,0% trọng 
lượng của ít nhất một copolyamit vô định hình hoặc vi tinh thể được chọn từ nhóm bao 
gồm: PA 6I/6T/MACMI/MACMT/PACMI/PACMT/Y, PA 6I/6T/MACMI/MACMT/Y 
và các hỗn hợp của chúng; (B) từ 3,0 đến 9,5% trọng lượng của ít nhất một chất biến 
tính chịu va đập được điều chỉnh chức năng; và (C) từ 0 đến 6% trọng lượng của ít nhất 
một chất phụ gia; trong đó tỷ lệ trọng lượng của các thành phần từ (A) đến (C) đủ 100% 
trọng lượng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật đúc được tạo thành từ hợp chất đúc polyamit này. 
 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
100 

(11) 62051 
(21) 1-2018-03847 (51) 7 H02J  7/00,  7/35 

(22) 30.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201710780286.3       01.09.2017      CN 
(71) BEIJING HANERGY SOLAR POWER INVESTMENT CO., LTD.   (CN) 

No.5, Fengxiang East Street, Yangsong Town, Huairou District, Beijing, P.R.China 
101499  

(72) ZHANG Zhifu  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống nạp điện năng lượng mặt trời và phương pháp điều 

khiển chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống nạp điện năng lượng mặt trời và phương pháp điều khiển 

chúng. Hệ thống nạp điện năng lượng mặt trời (01) bao gồm: bộ nguồn ắc quy thứ nhất 
(10,1), môđun phát điện quang điện (11,4), bộ nguồn ắc quy thứ hai (12,6), bộ biến đổi 
DC/DC (13,2) và thành phần điều khiển (14,3). Bộ nguồn ắc quy thứ nhất (10,1) được 
nối điện với bộ nguồn ắc quy thứ hai (12,6) thông qua bộ biến đổi DC/DC (13,2). Bộ 
nguồn ắc quy thứ hai (12,6) được nối điện với môđun phát điện quang điện (11,4). 
Thành phần điều khiển (14,3) được tạo cấu hình để phát hiện điện áp của bộ nguồn ắc 
quy thứ hai (12,6), và điều khiển sự kết nối/ngắt kết nối giữa bộ biến đổi DC/DC (13,2) 
và bộ nguồn ắc quy thứ hai (12,6) theo điện áp được phát hiện.  
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(11) 62052 
(21) 1-2018-03849 (51) 7 A61K  38/14,  47/40, A61P  31/04 

(22) 17.02.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/018340      17.02.2017 (87) WO2017/143169 24.08.2017 
(30) 62/296,989           18.02.2016      US 
(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.   (US) 

300 George St., Suite 301, New Haven, CT 06511, United States of America  
(72) GRIFFITH, David, C  (US), FAR, Adel, Rafai  (CA), LEHOUX, Dario  (CA), 

KRISHNA, Gopal  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa oritavanxin và phương pháp điều chế dược 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm kháng khuẩn, dược phẩm, và cách sử dụng và điều chế chế 

phẩm này. Một số phương án liên quan đến chế phẩm bao gồm oritavanxin và cách sử  
dụng chúng làm chất điều trị bệnh.  
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(11) 62053 
(21) 1-2018-03863 (51) 8 H02G  1/00 

(22) 31.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-169120            04.09.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  31.08.2018 
(71) YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8333 Japan 
(72) Sanae KATOU (JP), Mamoru ARAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị bóc vỏ cáp và phương pháp bóc vỏ cáp 

  (57)     Thiết bị bóc vỏ cáp bao gồm lưỡi xé vỏ thứ nhất và lưỡi xé vỏ thứ hai. Lưỡi xé vỏ thứ 
nhất bao gồm hai lưỡi cắt và có khả năng xé hai phần của vỏ cáp trên chiều dài định 
trước bởi sự di chuyển tương đối của hai lưỡi cắt và dây cáp. Hai phần này được tách 
khỏi nhau theo hướng chu vi của dây cáp. Dây cáp bao gồm dây lõi và vỏ bọc dây lõi. 
Lưỡi xé vỏ thứ hai có khả năng xé một phần vỏ của dây cáp trên chiều dài định trước 
bằng cách di chuyển lưỡi xé vỏ thứ hai tương đối với dây cáp. Phần này được tách theo 
hướng chu vi của dây cáp khỏi hai phần xé bởi lưỡi xé vỏ thứ nhất.  
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(11) 62054 
(21) 1-2018-03864 (51) 8 H02G  1/00 

(22) 31.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-169119            04.09.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  31.08.2018 
(71) YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8333 Japan 
(72) Sanae KATOU (JP), Mamoru ARAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị bóc vỏ cáp và phương pháp bóc vỏ cáp 

  (57)     Thiết bị bóc vỏ cáp bao gồm các gá kẹp cáp và các lưỡi xé vỏ. Các gá kẹp cáp có thể giữ 
dây cáp sao cho dây cáp di chuyển được tương đối theo chiều dọc của dây cáp. Dây cáp 
bao gồm dây lõi và vỏ bọc dây lõi. Các lưỡi xé vỏ có thể xé các phần của vỏ của dây cáp 
giữ bởi các gá kẹp cáp trên chiều dài định trước khi dây cáp và các gá kẹp cáp di chuyển 
tương đối với nhau.  
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(11) 62055 
(21) 1-2018-03881 (51) 7 B32B  7/02,  27/08,  27/30,  27/36,  

27/16,  7/12 
(22) 01.02.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/015937 01.02.2017 (87) WO2017/136382 10.08.2017 
(30) 62/289,420      01.02.2016      US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY   (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America  

(72) ROEHRIG, Mark A.  (US), BAETZOLD, John P.  (US), BREEDLOVE, Evan L.  (US), 
JOHNSON, Jacob P.  (US), LUO, Hui  (CN), PIEPER, Joseph M.  (US), NELSON, 
Jilliann M.  (US), SCHLEUSNER, Serena L.  (US), SYKORA, Haeen  (US), WALSH, 
Hannah E. B.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Compozit chắn, thiết bị màng mỏng được bao phủ chứa 

compozit chắn, compozit chắn kép, thiết bị màng mỏng bao phủ 
chứa compozit chắn kép và phương pháp bao phủ thiết bị màng 
mỏng 

  (57)     Compozit chắn chứa (a) màng chắn khí, (b) lớp truyền polyme được phủ trên màng chắn 
khí, và (c) lớp lót chống dính được phủ trên lớp truyền polyme đối diện màng chắn khí. 
Sáng chế còn đề cập đến thiết bị màng mỏng được bao phủ chứa compozit chắn, 
compozit chắn kép, thiết bị màng mỏng bao phủ chứa compozit chắn kép và phương 
pháp bao phủ thiết bị màng mỏng.  
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(11) 62056 
(21) 1-2018-03886 (51) 8 A61K  31/498,  31/5377 

(22) 09.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/021565 09.03.2017 (87) WO/2017/156266 14.09.2017 
(30) 62/306,487      10.03.2016      US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) KENT, Justine, M. (US), DREVETS, Wayne, C. (US), DE BOER, Peter (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất đối kháng thụ thể orexin-2 và hỗn hợp chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), hoặc muối dược dụng của nó, trong đó 
R1 đến R4 được mô tả trong bản mô tả này, và trong đó hợp chất này được sử dụng trước 
khi ngủ với lượng điều trị hữu hiệu để điều trị đối tượng đang bị hoặc được chẩn đoán 
mắc bệnh trầm cảm. 
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(11) 62057 
(21) 1-2018-03908 (51) 8 G02B  6/00,  6/125 

(22) 05.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2017-171323 06.09.2017               JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) KANEUCHI Yasuomi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất sợi quang có phần uốn cong 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sản xuất sợi quang có phần uốn cong. Thiết 
bị sản xuất sợi quang bao gồm cơ cấu quay gồm có chi tiết giữ mà giữ một phía của sợi 
quang và chi tiết quay mà làm quay chi tiết giữ, sợi quang bao gồm phần sợi thủy tinh 
và lớp vỏ bao bọc phần sợi thủy tinh; chi tiết dẫn được cố định cách một khoảng so với 
cơ cấu quay và được tạo kết cấu để giữ phía khác của sợi quang được khớp không chặt 
trong đó; và cơ cấu gia nhiệt được tạo kết cấu để gia nhiệt một phần của phần sợi thủy 
tinh được lộ ra và kéo dài ra phía ngoài lớp vỏ, phần này nằm xen giữa chi tiết giữ và chi 
tiết dẫn. Bằng cách quay chi tiết quay ngược chiều kim đồng hồ bởi góc đã định, phần 
sợi thủy tinh được kéo từ chi tiết dẫn và được uốn cong với độ cong xác định trước trong 
khi đang được gia nhiệt.  

   
                                                                    Fig. 2A 

     
                                                                 
                                                                    Fig. 2B 
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(11) 62058 
(21) 1-2018-03916 (51) 8 G02F  1/1333, G02B  27/26, H01L  

51/52 
(22) 05.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0114892           08.09.2017       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2018 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

LG Twin Towers, 128, Yeouidaero, Yeungdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 
(72) You-Yong JIN (KR), Wook JEON (KR), Ju-Hoon JANG (KR), Dong-Yeon KIM 

(KR), Woon-Chan MOON (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hiển thị lập thể có tấm chắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị lập thể có tấm chắn. Tấm chắn của thiết bị hiển thị 
lập thể có thể bao gồm các điện cực máng thứ nhất, các điện cực máng thứ hai và các 
điện cực máng thứ ba, mà được xếp chồng một cách liên tiếp. Mỗi trong số các điện cực 
máng thứ ba có thể được bố trí giữa các điện cực máng thứ hai. Khoảng cách giữa các 
điện cực máng thứ ba có thể bằng với độ rộng theo phương ngang của mỗi điện cực 
máng thứ ba. Mỗi trong số các điện cực máng thứ nhất có thể bao gồm vùng chồng thứ 
nhất với phần đầu của điện cực máng thứ hai, và vùng thứ hai chồng lên phần đầu của 
điện cực máng thứ ba hướng về phần đầu của điện cực máng thứ hai chồng lên vùng thứ 
nhất của điện cực máng thứ nhất liền kề. Do đó, trong thiết bị hiển thị lập thể, số lượng 
các lớp được xếp chồng của các điện cực máng có thể được giảm thiểu, phạm vi quan 
sát thích hợp đối với hình ảnh lập thể có thể được di chuyển một cách mềm mại. 
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(11) 62059 
(21) 1-2018-03937 (51) 8 G06F  3/044 

(22) 07.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 10-2017-0115303            08.09.2017     KR 

10-2018-0081639           13.07.2018      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2018 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

LG Twin Towers, 128, Yeouidaero, Yeungdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 
(72) HoonBae KIM (KR), CheolSe KIM (KR), SeungMok SHIN (KR), JuHan KIM (KR), 

YongChan PARK (KR), HyunHo PARK (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tấm hiển thị kiểu chạm và thiết bị hiển thị kiểu chạm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm hiển thị kiểu chạm và thiết bị hiển thị kiểu chạm. Bằng cách bố 
trí kết cấu chắn, mà được nối với điện cực chạm ở vùng trong đó đường chạm và đường 
dữ liệu chồng lên nhau hoặc được áp dụng tín hiệu chắn tương ứng với tín hiệu điều 
khiển việc chạm từ mạch bên ngoài, giữa đường chạm và đường dữ liệu, có thể ngăn 
chặn điện dung trực tiếp khỏi việc được tạo ra giữa đường chạm và đường dữ liệu, và 
ngăn chặn điện dung được tạo ra do đường dữ liệu khỏi khiến tạo ra tạp âm trên tín hiệu 
cảm biến việc chạm. Ngoài ra, bằng cách bố trí lớp giảm tải chạm giữa kết cấu chắn và 
đường chạm, ngoài ra có thể làm giảm điện dung giữa đường chạm và đường dữ liệu 
được bố trí theo phương ngang, do đó cải thiện hiệu suất cảm biến việc chạm.  
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Republic of Korea  

(72) BANG, Ho Sang  (KR), SHIN, Young Bae  (KR), BAE, Ho Jun  (KR), KIM, Duck 
Cheon  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nồi điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi điện có khả năng chuyển đổi giữa chế độ áp suất cao và chế độ 
không dùng áp suất và nấu thực đơn tương ứng với chế độ đã thay đổi. Nồi điện theo 
sáng chế bao gồm vỏ nồi có không gian chứa trong đó để chứa ruột nồi, nắp liên kết với 
phần trên của vỏ nồi để được mở và đóng, bộ phận chuyển đổi áp suất để chọn chế độ áp 
suất cao và chế độ không dùng áp suất bằng cách mở và đóng nhiều đường xả được tạo 
kết cấu đi qua và chặn khe hở giữa bên trong ruột nồi và bên ngoài nắp, cảm biến để 
cảm biến chế độ áp suất cao hoặc chế độ không dùng áp suất được chọn bằng bộ phận 
chuyển đổi áp suất và bộ điều khiển để xác định chế độ áp suất dựa vào tín hiệu cảm 
biến từ cảm biến trong các chế độ áp suất ít nhất bao gồm chế độ áp suất cao hoặc chế 
độ không dùng áp suất. 
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(72) PAK, Seungil (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý nước nhiễm bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước nhiễm bẩn (10) bao gồm buồng xử lý (100) có 
cửa vào (110) mà nước nhiễm bẩn được cấp qua đó và cửa ra (120) mà nước nhiễm bẩn 
được cấp qua cửa vào (110) được xả qua đó; thiết bị phản ứng điện hóa (200) được bố trí 
trong buồng xử lý (100) để làm sạch nước nhiễm bẩn bằng phản ứng điện hóa; và thiết 
bị lọc (300) được bố trí trong buồng xử lý (100) cách khỏi thiết bị phản ứng điện hóa 
(200) và được tạo kết cấu để lọc nước nhiễm bẩn được làm sạch bằng thiết bị phản ứng 
điện hóa (200). 
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(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG   (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland  
(72) PEDERSEN, Lykke  (DK), JAVANBAKHT, Hassan  (CA), JACKEROTT, Malene  

(DK), OTTOSEN, Soren  (DK), LUANGSAY, Souphalone  (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp oligonucleotit đối nghĩa, oligonucleotit đối 

nghĩa và dược phẩm chứa  chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến oligonucleotit đối nghĩa có khả năng làm giảm sự biểu hiện của 

PD-L1 trong tế bào đích. Oligonucleotit lai với ARN thông tin của PD-L1. Sáng chế còn 
đề cập đến các thể liên hợp của oligonucleotit và dược phẩm và phương pháp điều trị các 
bệnh nhiễm virut trong gan như HBV, HCV và HDV; bệnh nhiễm ký sinh trùng như 
bệnh sốt rét, bệnh nhiễm khuẩn toxoplasma, bệnh leishmania và bệnh nhiễm khuẩn 
trùng mũi khoan hoặc bệnh ung thư gan hoặc các di căn trong gan bằng cách sử dụng 
oligonucleotit.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hiển thị và thiết bị đầu cuối thông tin di động bao gồm 

thiết bị hiển thị này 
  (57)     Thiết bị hiển thị và thiết bị đầu cuối thông tin di động bao gồm thiết bị hiển thị được bộc 

lộ. Thiết bị hiển thị bao gồm tấm hiển thị trên trên đó dấu vân tay được chạm, và cảm 
biến dấu vân tay được ghép với tấm hiển thị được tạo kết cấu để cảm biến ánh sáng được 
phản xạ từ dấu vân tay trên vùng hiển thị của tấm hiển thị. Cảm biến dấu vân tay được 
gắn chéo trên tấm hiển thị ở góc định trước so với đường tham chiếu song song với trục 
dài của tấm hiển thị.  
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(72) KUHN Thomas  (DE), JIANG Weihua  (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Thiết bị tiếp hợp trung gian để gắn bộ nối vào thiết bị, và kit 

cung cấp điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tiếp hợp trung gian (100) để gắn bộ nối (200) vào thiết bị 

(300), thiết bị tiếp hợp trung gian bao gồm: tấm đế (102) có phần thiết bị (104) có thể 
kết nối với thiết bị (300) và bao gồm ít nhất hai phần tử tiếp xúc thứ nhất (404, 504), và 
phần bộ nối (106) có thể kết nối với bộ nối (200) và có ít nhất hai phần tử tiếp xúc thứ 
hai (406, 506); ít nhất hai dẫn diện dẫn (402, 502) kết nối với các phần tử tiếp xúc thứ 
nhất và thứ hai này; trong đó các phần tử tiếp xúc thứ nhất này (404, 504) tạo thành một 
bố trí kết nối thứ nhất có định hướng thứ nhất đối với trục quay của tấm đế (102) và các 
phần tử tiếp xúc thứ hai (406, 506) tạo thành một bố trí kết nối thứ hai có định hướng 
thứ hai đối với trục quay, và bố trí kết nối thứ hai được định hướng ở một góc khác 0 đối 
với bố trí kết nối thứ nhất.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

(54) Cầu thang thoát hiểm nhà cao tầng sử dụng dầm và phương 
pháp thi công cầu thang này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cầu thang thoát hiểm nhà cao tầng sử dụng dầm và phương pháp thi 
công cầu thang này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến cầu thang thoát hiểm nhà cao tầng sử 
dụng dầm và phương pháp sản xuất của chúng, cầu thang bao gồm: tầng thoát hiểm 
khẩn cấp của tòa nhà cao tầng, cầu thang được cố định để mở rộng theo phương ngang 
từ tường của tòa nhà cao tầng và có lỗ thông ở mép mà mọi người có thể chạy qua và 
trong đó cầu thang thoát hiểm bao gồm bậc thang được lắp trong đó; khuân ván được thi 
công trong cầu thang; nhiều thanh cốt thép mở rộng từ thanh cốt thép của tường và được 
xếp song song theo hướng thứ nhất trong khuân ván ngoại trừ lỗ thông; nhiều thanh cốt 
thép thứ hai mở rộng từ thanh cốt thép trên tường và được xếp song song theo hướng thứ 
hai gắn vào thanh cốt thép; và lớp sàn bê tông được đổ lên cốt thép trong khuân ván, 
trong đó độ cứng cửa lưới thép dây được gia cố bằng các thanh cốt thép bằng việc ghép 
lối các mối nối cửa thanh cốt thép thứ hai gắn vào nhiều thanh cốt thép.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Giày chức năng và khối chức năng dùng cho giày này 

  (57)     Các giày chức năng bao gồm đế, bộ phận ghép bao gồm thân ghép được ghép tháo ra 
được với đế; cần phụ được ghép với thân ghép để có thể quay được về phía bề mặt dưới 
của đế; và phần cố định nhô ra khỏi cần phụ về phía bề mặt dưới của đế và được ghép 
tháo ra được với đế, và ít nhất một bộ phận chức năng được bố trí liền khối với thân 
ghép hoặc được ghép tháo ra được với thân ghép để tạo ra chức năng định trước cho các 
giày. Phần cố định di chuyển giữa vị trí ghép trong đó phần cố định được ghép với đế và 
vị trí tách rời trong đó phần cố định được tách rời ra khỏi đế, bởi việc quay cần phụ.   
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Vật cấy giữa các đốt sống và kit phẫu thuật chứa vật cấy này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật cấy giữa các đốt sống ổn định chức năng nêm ổn định (1), chốt 
chặn (2), đinh vít khóa (3), và liên kết linh hoạt ở dạng vòng kẹp. Nêm ổn định bao gồm 
hốc (12) mà qua đó vòng kẹp có thể đi qua. Chốt chặn có thể đi vào ăn khớp với nêm 
bằng cách di chuyển bên trong hốc theo hướng của trục chính của thân nêm theo cách 
mà trục dọc của chốt chặn thứ nhất là trùng với trục dọc của hốc, thứ hai là vuông góc 
với trục dọc của phần vòng kẹp thứ nhất bên trong hốc, và thứ ba là song song với bề 
mặt của phần vòng kẹp thứ nhất bên trong hốc. Vòng kẹp được cố định đối với nêm ổn 
định bằng cách kẹp giữa chốt chặn và thành bên trong của hốc.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Kit phẫu thuật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật cấy giữa các đốt sống ổn định chức năng bao gồm nêm ổn định 
(1), liên kết linh hoạt ở dạng vòng kẹp (4) và chốt chặn (2) cho vòng kẹp. Thân của nêm 
ổn định bao gồm hốc (12), mà kéo dài dọc theo trục dọc, trùng với trục của sự tiếp cận 
từ phía sau, và qua đó vòng kẹp có thể đi qua. Chốt chặn có thể đi vào ăn khớp bên trong 
hốc bằng cách di chuyển trong hướng chiều dài của hốc. Vòng kẹp được cố định đối với 
nêm ổn định bằng cách kẹp giữa bề mặt chu vi ngoài của chốt và thành bên trong đối 
mặt của hốc. Thanh giữ vật cấy có dạng hình trụ có rãnh trong (52) mà qua đó chốt chặn 
có thể được chèn và dẫn hướng cho đến khi hốc (12), được tạo ra trong thân của nêm ổn 
định, theo hướng của trục dọc của hốc, khi thanh giữ vật cấy được cố định với nêm ổn 
định theo cách mà rãnh trong và hốc là thị sai so với nhau. 
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(72) TOCHIO Takumi (JP), KONISHI Kenta (JP), NAKAMURA Saki (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tăng axit butyric trong ruột và chế phẩm tăng sinh 

vi khuẩn tạo ra axit butyric 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tăng axit butyric trong ruột có khả năng tăng một cách 

hiệu quả axit butyric trong ruột; thực phẩm để tăng axit butyric trong ruột; chế phẩm 
tăng sinh vi khuẩn tạo ra axit butyric; thực phẩm để tăng sinh vi khuẩn tạo ra axit 
butyric; phương pháp tăng sinh vi khuẩn tạo ra axit butyric. Chế phẩm tăng axit butyric 
trong ruột và chế phẩm tăng sinh vi khuẩn tạo ra axit butyric, mỗi chế phẩm chứa 1-
kestoza làm thành phần hoạt tính. Theo sáng chế, axit butyric trong ruột người hoặc 
động vật có thể tăng một cách dễ dàng và hiệu quả với ít tác dụng phụ hoặc các vấn đề 
về an toàn. Hơn nữa, theo sáng chế, viêm ruột, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, ung thư đại 
trực tràng hoặc béo phì có thể được ngăn ngừa hoặc điều trị bằng cách tăng axit butyric 
trong ruột người hoặc động vật 
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(22) 14.03.2017 (43) 25.03.2019 
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(72) TOCHIO Takumi  (JP), SATO Fuyuhiko  (JP), KONISHI Kenta  (JP), KOGA Yasuhiro  

(JP), ENDO Akihito  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tăng sinh Faecalibacterium 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp có khả năng cảm ứng sự tăng sinh 
Faecalibacterium một cách hiệu quả, theo cách đó góp phần ngăn ngừa và điều trị các 
bệnh như viêm ruột. Chế phẩm tăng sinh Faecalibacterium chứa 1-kestoza làm thành 
phần hoạt tính. Theo sáng chế, sự tăng sinh Faecalibacterium có thể được cảm ứng một 
cách hiệu quả trong cả ống nghiệm và ngoài ống nghiệm. Đặc biệt, có thể tăng một cách 
hiệu quả và dễ dàng sự tăng sinh Faecalibacterium ngoài ống nghiệm ở người và động 
vật mà hầu như không có quan ngại về tác dụng phụ hoặc sự an toàn. Ngoài ra, chế 
phẩm theo sáng chế cũng có thể ngăn ngừa hoặc điều trị viêm ruột bằng cách tăng sự 
tăng sinh ngoài ống nghiệm của Faecalibacterim trong người và động vật.   
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(22) 15.03.2017 (43) 25.03.2019 
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(71) INTERCOM S.R.L.   (IT) 

Via della Gora 13, Montespertoli (Firenze), 50025 Italy  
(72) GIUGNI, Luca  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Băng tải sử dụng cho các mẫu vật nhằm để tiếp nhận việc phân 

phối keo và phương pháp làm sạch các phần keo dư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến băng tải sử dụng cho các mẫu vật nhằm để tiếp nhận việc phân phối 

keo, sử dụng cho các thiết bị phân phối keo, thông thường được sử dụng chủ yếu, nhưng 
không chỉ chuyên biệt cho sản xuất giày dép và các sản phẩm bằng da cũng như trong 
ngành giấy. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm sạch các phần keo dư.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
121 

(11) 62072 
(21) 1-2018-04083 (51) 8 H04W  36/00, H04L  12/70, H04W  
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1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan 
(72) SAITO, Shin (JP), TERAOKA, Fumio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây, máy chủ và phương pháp 

truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông không dây bao gồm bộ phận điều khiển được 

tạo cấu hình để truyền tin nhắn thông báo đến thiết bị truyền thông không dây khác, tin 
nhắn thông báo khiến cho chức năng mạng ảo (VNF) đích dịch chuyển hoạt động trên 
máy chủ tương ứng ở trong hệ thống gói nâng cao (EPS) dịch chuyển đến máy chủ khác 
tương ứng với thiết bị truyền thông không dây khác còn lại. Mục đích của sáng chế là đề 
xuất cấu trúc có khả năng chia sẻ thông tin liên quan đến sự dịch chuyển của ứng dụng 
giữa nguôn dịch chuyển và đích dịch chuyển.  
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(72) TAMAI Nana (JP), IKEDA Masakazu (JP), ONO Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tách hợp chất hydrocarbon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tách hợp chất hydrocarbon, bao gồm bước tách thứ 
nhất là cho chất lưu hỗn hợp thứ nhất chứa hai hoặc nhiều hợp chất hydrocarbon gồm 
hợp chất mục tiêu và thành phần lưu huỳnh tiếp xúc với màng tách thứ nhất gồm màng 
zeolit thứ nhất để thu được phần thấm thứ nhất đã thấm qua màng tách thứ nhất và phần 
không thấm thứ nhất không được thấm qua màng tách thứ nhất, và bước tách thứ hai là 
cho chất lưu hỗn hợp thứ hai chứa phần không thấm thứ nhất tiếp xúc với màng tách thứ 
hai gồm màng zeolit thứ hai để thu được phần thấm thứ hai đó thấm qua màng tách thứ 
hai và phần không thấm thứ hai không được thấm qua màng tách thứ hai, trong đó hàm 
lượng của thành phần lưu huỳnh trong phần không thấm thứ nhất là thấp hơn 100 phần 
triệu khối lượng tính theo tổng khối lượng của các hợp chất hydrocarbon trong phần 
không thấm thứ nhất. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T có khả năng hoạt hóa 

proteaza, polypeptit đặc hiệu idiotyp và dược phẩm chứa 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập chung đến phân tử đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T có khả năng hoạt hóa 
proteaza và polypeptit đặc hiệu idiotyp. Sáng chế còn đề cập đến polynucleotit mã hóa 
phân tử đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T có khả năng hoạt hóa proteaza và polypeptit đặc 
hiệu idiotyp này, và các vectơ và tế bào vật chủ chứa các polynucleotit này. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp sản xuất phân tử đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T có khả 
năng hoạt hóa proteaza và polypeptit đặc hiệu idiotyp theo sáng chế, và phương pháp sử 
dụng các phân tử đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T có khả năng hoạt hóa proteaza và 
polypeptit đặc hiệu idiotyp này trong điều trị bệnh.  
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(72) LI, Yan (CN), NI, Hui (CN), LI, Yongcui (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và trang thiết bị điều khiển thiết bị 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và trang thiết bị điều khiển thiết bị, và liên quan đến lĩnh 
vực công nghệ điều khiển thiết bị. Phương pháp gồm: xác định thuộc tính phiên của UE 
(user equipment - thiết bị người dùng); và gửi thuộc tính phiên đến AN (access network 
- mạng truy nhập) thứ nhất được truy nhập bởi UE, trong đó thuộc tính phiên được sử 
dụng bởi AN thứ nhất để điều khiển UE. Điều này giải quyết các vấn đề theo giải pháp 
kỹ thuật đã biết mà chỉ điều khiển độ chi tiết UE có thể được thực hiện trên UE, số 
lượng tài nguyên vô tuyến cụ thể bị lãng phí khi quản lý di động được thực hiện trên UE 
và quản lý di động theo yêu cầu không thể được thực hiện, nhờ đó điều khiển UE ở độ 
chi tiết nhỏ hơn, cải thiện độ chính xác và độ linh hoạt điều khiển UE, và giảm các tài 
nguyên vô tuyến được yêu cầu trong quá trình điều khiển.  
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(72) Đinh Đức Trung  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(54) Bộ kẹp đây đui đèn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kẹp dây đui đèn dùng để kết nối trực tiếp đui đèn và dây điện 
nguồn, có cấu tạo gồm: kẹp dây điện (1), đầu giữ kim kẹp dây điện (2), kim kẹp dây 
điện (3); kẹp dây điện (1) bao gồm: rãnh đặt dây điện nguồn (1.1), khóa gài (1.2); đầu 
giữ kim kẹp dây điện (2) bao gồm: chốt gài (2.1), gờ chặn bên trong (2.2); kim kẹp dây 
điện (3) gồm: mũi kim (3.1), khóa giữ (3.2), cánh kim (3.3).  
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(71) KAYO SOFTWARE TECHNOLOGY CO., INC.  (TW) 

No.168, Songshan St., Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan 
(72) TENG, YUAN-MIN (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống quầy thu ngân khách sạn tự phục vụ có thể kết nối 

thuận tiện với các phòng ở khách sạn 
  (57)     Hệ thống quầy thu ngân khách sạn tự phục vụ có thể kết nối thuận tiện với các phòng ở 

khách sạn được đề xuất, máy chủ quản lý trung tâm kết nối với máy tính cảm ứng để 
chọn các nhu cầu chỗ ở và đặt số tiền trả, thiết bị thu phí, thiết bị thẻ phòng và thiết bị 
điều khiển các phòng ở khách sạn. Thiết bị thẻ phòng bao gồm thiết bị phát thẻ và thiết 
bị thu thẻ và thiết bị điều khiển các phòng ở khách sạn được nối điện với thiết bị phòng 
điều khiển thiết bị điện của phòng và thiết bị điều khiển truy cập để điều khiển truy cập 
lối vào và lối ra. Sau khi người dùng trả phí và lấy thẻ phòng, máy chủ quản lý trung 
tâm gửi thông tin đặt thuê đến thiết bị điều khiển các phòng ở khách sạn, thiết bị điều 
khiển các phòng ở khách sạn này kích hoạt thiết bị truy cập để mở, và người dùng có thể 
đi qua thiết bị truy cập và kích hoạt thiết bị phòng và thiết bị truy cập qua thẻ phòng. 
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64, Somanggongwon_ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, 15093, Republic of Korea 
(72) SHIN, Youn Bum (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Xe tự hành khung cong có ắc quy trượt được và tháo ra được 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe tự hành (automated guided vehicle - AGV) khung cong có ắc quy 
tháo ra được, AGV khung cong này bao gồm khung chính xe chở hàng bao gồm khay 
để hàng được tạo ra trên đỉnh của khung chính này và nhiều khoang chứa hình chữ nhật 
giao cắt với phương chiều rộng của khung chính này ở các mặt trái và phải của phương 
chiều dài của thân khung chính này, hộp gắn ắc quy được chứa theo kiểu trượt được 
trong một trong các khoang chứa này của khung chính xe chở hàng này, hộp thiết bị 
điện được chứa theo kiểu trượt được trong khoang chứa khác trong các khoang chứa này 
của khung chính xe chở hàng này, nhiều bánh xe phụ được tạo ra ở các khoảng cách 
được xác định trước trên cả hai cạnh trong của bề mặt đáy của khung chính xe chở hàng 
này, và cụm dẫn động bánh xe độc lập được kết nối quay được một cách độc lập với 
phần dưới của khung chính xe chở hàng này để thay đổi phương di chuyển thành 
phương chiều rộng và phương chiều dài của thân của khung chính xe chở hàng này, 
trong đó khung chính xe chở hàng này được tạo ra dưới dạng thân liền khối bằng cách 
uốn cong khung đơn.  
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(72) Sari MAEKAWA (JP), Keiichi ISHIDA (JP), Akihiro ISHIGAYA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu điều khiển động cơ và máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều khiển động cơ theo phương án của sáng chế bao gồm 
mạch cầu điốt chỉnh lưu điện áp xoay chiều được cấp từ nguồn cấp điện xoay chiều một 
pha; mạch điền đầy phần trũng có cực đầu vào được mắc vào cực đầu ra của mạch cầu 
điốt; mạch đảo dẫn động động cơ bằng điện áp được cấp qua mạch điền đầy phần trũng; 
và bộ điều khiển đông bộ thực hiện điều khiển dòng điện dựa trên tần số kép của tần số 
nguồn cấp điện xoay chiều một pha nhằm tạo ra lệnh cấp năng lượng cho mạch đảo. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy điều hòa không khí.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Miếng ghép nối dùng cho đường ray đồ chơi và đường ray đồ 

chơi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến miếng ghép nối dùng cho đường ray đồ chơi và đường ray đồ chơi. 

Đường ray đồ chơi bao gồm miếng đỡ và miếng ghép nối dùng cho đường ray đồ chơi. 
Miếng ghép nối dùng cho đường ray đồ chơi bao gồm ống nối linh hoạt, đầu nối thứ 
nhất và đầu nối thứ hai. Các đầu nối thứ nhất và thứ hai được nối tương ứng với hai đầu 
của ống linh hoạt và được sắp xếp đồng trục tương ứng với ống nối linh hoạt. Đầu nối 
thứ nhất được tạo ra có rãnh cắm, và đầu nối thứ hai được tạo ra có phần lồi cắm vào 

tương ứng với rãnh cắm. ống nối linh hoạt có đường kính ngoài hình khuyên thứ nhất, 
đầu nối thứ nhất có đường kính ngoài hình khuyên thứ hai, và đầu nối thứ hai có đường 
kính ngoài hình khuyên thứ ba. Các đường kính ngoài hình khuyên thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba là bằng nhau, sao cho bề mặt của ống nối linh hoạt, bề mặt của đầu nối thứ nhất 
và bề mặt của đầu nối thứ hai nằm trên cùng một bề mặt hình khuyên sau khi phần lồi 
cắm vào được cắm vào rãnh cắm, để đảm bảo rằng quả bóng hoặc xe chạy trên con lăn 
có thể trượt trên các đường ray trơn tru.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất protein sử dụng nấm thuộc chi 

Trichoderma và chế phẩm chứa xenluloza thu được từ phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất protein sử dụng nấm dạng sợi, trong đó sự 
giảm độ bão hòa oxy được hòa tan trong khi nuôi cấy nấm dạng sợi có thể được ức chế 
ngay cả khi nuôi cấy ở quy mô lớn. Phương pháp sản xuất protein này bao gồm bước 
nuôi cấy nấm thuộc chi Trichoderma có gen BXL1 được ngắt quãng, sử dụng sinh khối 
chứa xenluloza và xylan làm chất cảm ứng. Việc sử dụng nấm có gen BXL1 ngắt quãng 
thuộc chi Trichoderma cho phép ức chế sự giảm độ bão hòa oxy được hòa tan ngay cả 
khi xyloza và xenluloza được sử dụng làm chất cảm ứng. Sáng chế còn đề cập đến các 
phương pháp sản xuất xylo-oligosacarit và glucoza, chế phẩm chứa xenluloza thu được 
bằng phương pháp sản xuất protein nêu trên.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tách màn hình và thiết bị tách màn hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách màn hình bao gồm các bước: làm nóng cục bộ 
lớp dính quang được tạo kết cấu đế dính môđun màn hiển thị và kính bảo vệ trong màn 
hình, tách cục bộ phần đã được làm nóng của lớp dính quang và kính bảo vệ ra khỏi 
môđun màn hiển thị, đưa màn hình vào trong bộ phận làm mát để làm mát màn hình, và 
kéo màn hình ra khỏi bộ phận làm mát này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ màn hình và thiết bị xử lý sơ bộ màn 

hình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sơ bộ màn hình và thiết bị xử lý sơ bộ màn hình. 

Phương pháp xử lý sơ bộ này bao gồm các bước làm nóng cục bộ lớp dính quang được 
tạo kết cấu để liên kết môđun màn hiển thị và kính bảo vệ của màn hình; và tách cục bộ 
phần đã được làm nóng của lớp dính quang và kính bảo vệ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị làm lạnh màn hình và phương pháp tách màn hình 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị làm lạnh màn hình và phương pháp tách màn hình. Thiết bị 
làm lạnh màn hình bao gồm các khoang làm lạnh được tạo kết cấu để được lắp nhằm đặt 
và làm lạnh màn hình trong đó, cửa làm lạnh được tạo kết cấu để được lắp nhằm mở 
hoặc đóng mỗi một trong số các khoang làm lạnh, phần tấm làm lạnh được tạo kết cấu 
để được lắp ở mỗi một trong số các khoang làm lạnh, và bộ gia nhiệt điều chỉnh nhiệt độ 
được tạo kết cấu để được lắp ở mỗi một trong số các khoang làm lạnh.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe có hai bánh trước 

  (57)      Sáng chế đề cập đến xe có hai bánh trước, mà bao gồm: khung, cụm lái, cụm gióng, hai 
cơ cấu dẫn động, hai cơ cấu giảm xóc, hai bộ phận giữ cơ cấu lái và gióng lái. Cụm lái 
bao gồm tay lái và ống trụ chính. Cụm gióng bao gồm ống đầu, hai ống bên, thanh 

ngang thứ nhất và hai thanh ngang thứ hai. ống đầu được nối với khung và ống trụ 
chính được lắp theo cách quay được bên trong ống đầu. Thanh ngang thứ nhất và hai 
thanh ngang thứ hai được bố trí song song với nhau, được nối theo cách quay được với 
ống đầu và hai ống bên. Mỗi trong số các cơ cấu dẫn động được nối với mỗi trong số 
các ống bên. Mỗi trong số các cơ cấu giảm xóc và mỗi trong số các bộ phận giữ cơ cấu 
lái lần lượt được bố trí tương ứng với mỗi trong số các cơ cấu dẫn động. Gióng lái được 
bố trí song song với thanh ngang thứ nhất, và được nối với ống trụ chính và hai bộ phận 
giữ cơ cấu lái.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Ghế sofa sẵn sàng để lắp ráp và phương pháp lắp ráp ghế sofa 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế sofa sẵn sàng để lắp ráp (RTA) và phương pháp lắp ráp ghế 

sofa này. Ghế sofa theo sáng chế thích hợp để sử dụng bên ngoài bao gồm bệ ngồi và 
phần tựa lưng có thể được tái kết cấu giữa hình thể khi sử dụng trong đó ghế sofa có mặt 
cắt ngang hình chữ L thông thường và hình thể khi vận chuyển hoặc cất giữ trong đó 
ghế sofa được sắp xếp theo mặt cắt ngang hình chữ nhật có hiệu quả xếp chồng tốt hơn. 
Mặt cắt ngang hình chữ nhật cho phép ghế sofa được xếp chồng hiệu quả hơn so với các 
ghế sofa khác trong quá trình vận chuyển hoặc cất giữ. Hơn nữa, mặt cắt ngang hình chữ 
nhật giảm bớt các khoảng trống chết sinh ra khi sofa hình chữ L được lắp vào hộp mà có 
thể bị đổ sập trong quá trình vận chuyển hoặc cất giữ. Sáng chế đưa ra một cấu tạo liền 
khối cứng vững, bệ ngồi, như là bộ phận xương trong, tạo thành giá đỡ theo chiều thẳng 
đứng kéo dài hầu hết chiều cao của hộp ở các đầu đối diện, tạo ra bao gói dạng hộp rất 
cứng vững. 
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(54) Chất có tác dụng thúc đẩy sự phát triển miễn dịch, thức ăn 

chứa chất này, chế phẩm thực phẩm và đồ uống thúc đẩy sự 
phát triển miễn dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất có tác dụng thúc đẩy sự phát triển miễn dịch chứa vi khuẩn 
thuộc chủng Bifdobacterium breve, ví dụ, Bifidobacterium breve M-16V (LMG23729), 
lactuloza rafinoza, và galactooligosacarit làm hoạt chất. Sáng chế cũng đề cập đến thức 
ăn chứa chất này, chế phẩm thực phẩm và đồ uống để thúc đẩy sự phát triển miễn dịch. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm phủ có thể xử lý gia nhiệt được tạo màu đồng thiếc 

có trị số hệ số truyền năng lượng mặt trời thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các vật phẩm được phủ mà bao gồm hai hoặc nhiều lớp phản xạ 

hồng ngoại (IR: infrared) (ví dụ bằng hoặc chứa NbZr, Nb, NiCr, NiCrMo, và/hoặc 
nitrua của nó) được kẹp giữa ít nhất các lớp lưỡng điện, và/hoặc phương pháp chế tạo vật 
phẩm này. Lớp phủ có thể được tạo ra sao cho các vật phẩm được phủ tạo ra màu đồng 
thiếc phản xạ mặt thủy tinh kết hợp với hệ số truyền năng lượng mặt trời thấp (SF) 
và/hoặc hệ số thu nhiệt mặt trời thấp (SHGC). Các vật phẩm được phủ này có thể được 
sử dụng cho các cửa sổ nguyên khối, các cụm cửa sổ bằng thủy tinh cách nhiệt (IG: 
Insulating Glass), các cửa sổ tạo bởi các phiến, và/hoặc các ứng dụng thích hợp khác, và 
theo cách tùy chọn có thể được xử lý nhiệt (ví dụ tôi nhiệt) trong các trường hợp cụ thể.  
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(71) 1. GUARDIAN GLASS, LLC  (US) 

2300 Harmon Road, Auburn Hills, MI 48326-1714, United States of America 
2. GUARDIAN EUROPE S.A.R.L.  (LU) 
19 Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Grand-DuchÐ de 
Luxembourg 

(72) DISTELDORF, Bernd (DE), LINGLE, Philip J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm phủ có thể xử lý gia nhiệt được tạo màu xanh dương 

có trị số hệ số truyền năng lượng mặt trời thấp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các vật phẩm được phủ mà bao gồm hai hoặc nhiều lớp phản xạ 

hồng ngoại (IR: infrared) (ví dụ bằng hoặc chứa NbZr, Nb, NiCr, NiCrMo, và/hoặc 
nitrua của nó) được kẹp giữa ít nhất các lớp lưỡng điện, và/hoặc phương pháp chế tạo vật 
phẩm này. Lớp phủ có thể được tạo ra sao cho các vật phẩm được phủ tạo ra màu xanh 
dương phản xạ mặt thủy tinh kết hợp với độ phản xạ mặt thủy tinh có thể nhìn thấy thấp, 
màu mặt màng chấp nhận được, và hệ số truyền năng lượng mặt trời thấp (SF) và/hoặc 
hệ số thu nhiệt mặt trời thấp (SHGC). Các vật phẩm được phủ này có thể được sử dụng 
cho các cửa sổ nguyên khối, các cụm cửa sổ bằng thủy tinh cách nhiệt (IG: Insulating 
Glass), các cửa sổ tạo bởi các phiến, và/hoặc các ứng dụng thích hợp khác, và theo cách 
tùy chọn có thể được xử lý nhiệt (ví dụ tôi nhiệt) trong các trường hợp cụ thể.  
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(11) 62090 
(21) 1-2018-04258 (51) 8 C08F  8/28,  120/56, D21H  17/37,  

17/38,  21/18 
(22) 22.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/AT2017/000016 22.03.2017 (87) WO2017/185110 02.11.2017 
(30) A212/2016      25.04.2016      AT 
(71) APPLIED CHEMICALS HANDELS-GMBH  (AT) 

Wolfgang-Pauli-Gasse 3, 1147 Wien, Austria 
(72) KERMAN, Nuri (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp điều chế chất làm bền khô chỉ chứa 

polyacrylamit đã được glyoxalat hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chất làm bền khô, cụ thể là polyacrylamit đó 

được glyoxalat hóa, trong đó dung dịch nước polyacrylamit được bổ sung etandial 
(glyoxal) trong điều kiện khuấy bằng cách dùng bơm tuần hoàn, phản ứng được bắt đầu 
bằng cách bổ sung bazơ, cụ thể là bazơ mạnh, ở độ pH kiềm, cụ thể là độ pH lớn hơn 8, 
và để phản ứng trong điều kiện khuấy và/hoặc tuần hoàn, sau đó phản ứng được chấm 
dứt bằng cách bổ sung axit trong điều kiện khuấy và/hoặc tuần hoàn sau khi kết thúc 
thời gian phản ứng đã định, trong đó phương pháp này được thực hiện dưới dạng phương 
pháp gián đoạn, trong đó phản ứng định lượng của etandial với lượng dư polyacrylamit 
trong môi trường kiềm nước được kiểm soát và/hoặc được điều chỉnh bằng ít nhất một, 
tốt hơn là ít nhất hai trong số các yếu tố dưới đây: 
a) phép đo độ đục, 
b) sự điều chỉnh thích hợp độ pH dưới dạng hàm số của nhiệt độ, 
c) sự điều chỉnh thích hợp độ pH dưới dạng hàm số của thời gian phản ứng, 
d) sự giảm độ pH, hoặc 
e) sự tiêu thụ dòng điện của bơm tuần hoàn. 
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(22) 27.04.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2016/029451     27.04.2016 (87) WO2017/160325 21.09.2017 
(30) 62/307,844          14.03.2016      US 
(71) 1. GUARDIAN GLASS, LLC  (US) 

2300 Harmon Road, Auburn Hills, MI 48326-1714, United States of America 
2. GUARDIAN EUROPE S.A.R.L.  (LU) 
19 Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Grand-DuchÐ de 
Luxembourg 

(72) DISTELDORF, Bernd (DE), LINGLE, Philip J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm phủ có thể xử lý gia nhiệt được tạo màu xanh lục có 

trị số hệ số truyền năng lượng mặt trời thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các vật phẩm được phủ mà bao gồm hai hoặc nhiều lớp phản xạ 

hồng ngoại (IR: infrared) (ví dụ bằng hoặc chứa NbZr, Nb, NiCr, NiCrMo, và/hoặc 
nitrua của nó) được kẹp giữa ít nhất các lớp lưỡng điện, và/hoặc phương pháp chế tạo vật 
phẩm này. Lớp phủ có thể được tạo ra sao cho các vật phẩm được phủ tạo ra màu xanh 
lục (chứa màu đen) phản xạ mặt thủy tinh kết hợp với hệ số truyền năng lượng mặt trời 
thấp (SF) và/hoặc hệ số thu nhiệt mặt trời thấp (SHGC). Các vật phẩm được phủ này có 
thể được sử dụng cho các cửa sổ nguyên khối, các cụm cửa sổ bằng thủy tinh cách nhiệt 
(IG: Insulating Glass), các cửa sổ tạo bởi các phiến, và/hoặc các ứng dụng thích hợp 
khác, và theo cách tùy chọn có thể được xử lý nhiệt (ví dụ tôi nhiệt) trong các trường 
hợp cụ thể.  
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(11) 62092 
(21) 1-2018-04263 (51) 7 C12N  1/02,  1/14, C12R  1/645 

(22) 28.02.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/020050  28.02.2017 (87) WO2017/151684 08.09.2017 
(30) 62/302,123       01.03.2016      US 

62/340,381       23.05.2016      US 
62/345,973       06.06.2016      US 

(71) SUSTAINABLE BIOPRODUCTS, INC.   (US) 
1600 Sherwood Street Missoula, Montana 59802 (US)  

(72) KOZUBAL, Mark  (US), MACUR, Richard  (US), AVNIEL, Yuval  (US) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thảm sinh học nấm sợi và phương pháp sản xuất thảm sinh học 

nấm sợi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát triển nấm mới sử dụng môi trường nhân tạo được 

thiết kế và sản xuất ra các thảm sinh học nấm sợi mật độ cao có thể được thu hoạch với 
quy trình xử lý tối thiểu và từ đó các sản phẩm nấm như các kháng sinh, protein, lipit có 
thể được tách ra, phương pháp này làm giảm các chi phí nuôi cấy nấm từ sử dụng năng 
lượng, tạo oxy, sử dụng nước và tạo dòng chất thải. 
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(11) 62093 
(21) 1-2018-04274 (51) 8 A61L  9/013, A01N  65/06 

(22) 13.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/055783 13.03.2017 (87) WO2017/157824 21.09.2017 
(30) 1604290.5      14.03.2016      GB 
(71) GIVAUDAN SA  (CH) 

Chemin de la Parfumerie 5, 1214 Vernier, Switzerland 
(72) BLONDEAU, Philippe (FR), BRESSON BOIL, Alice (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm có mùi thơm và thiết bị cải thiện chất lượng không 

khí chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có mùi thơm có sự giải phóng có kiểm soát các chất 

phytonxit trong môi trường để tạo ra điều kiện không khí giống với môi trường không 
khí trong rừng bao gồm a) ít nhất một chất phytonxit với lượng ít nhất khoảng 0,6% 
trọng lượng, trong đó ít nhất khoảng 25% trọng lượng của ít nhất một chất phytonxit này 
được chọn từ nhóm bao gồm pinen alpha, pinen beta và hỗn hợp của chúng; và b) hỗn 
hợp có mùi thơm bao gồm (i) ít nhất một dung môi; và (ii) ít nhất một thành phần có 
mùi thơm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị cải thiện chất lượng không khí 
chứa chế phẩm nêu trên.  
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(86) PCT/EP2017/058332 07.04.2017 (87) WO2017/178350 19.10.2017 
(30) PA201600221      12.04.2016      DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark 
(72) JUHL, Karsten (DK), JESSING, Mikkel (DK), LANGGARD, Morten (DK), VITAL, 

Paulo, Jorge, Vieira (PT), MARIGO, Mauro (IT), KEHLER, Jan (DK), RASMUSSEN, 
Lars, Kyhn (DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on và 1,5-

dihydro-4H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-on làm chất ức chế PDE1 và 
dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin- 4-on và hợp 
chất 1,5-dihydro-4H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-on có công thức (I) làm chất ức chế 
PDE1 và dùng để làm thuốc, cụ thể là để điều trị chứng rối loạn thoái hóa thần kinh và 
chứng rối loạn tâm thần. 
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(86) PCT/US2017/026051 05.04.2017 (87) WO2017/176826 12.10.2017 
(30) 62/318,833      06.04.2016       US 
(71) SUN CHEMICAL CORPORATION  (US) 

35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ 07054 , United States of America 
(72) RIMMER, David, Jason (GB), CRANDON, Nicholas, Manhew (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mực in hoặc chế phẩm phủ, phương pháp điều chế mực in hoặc 

chế phẩm phủ, sản phẩm và bao gói được phủ bằng mực in hoặc 
chế phẩm phủ này     

  (57)    Sáng chế đề cập đến mực in hoặc chế phẩm phủ chứa: (a) một hoặc nhiều nhựa 
polyuretan đàn hồi có nhóm chức amin có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh nằm trong 
khoảng từ -45oC đến -70oC; (b) một hoặc nhiều nhựa acrylic dựa trên copolyme 
metacrylat/styren có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh nằm trong khoảng từ 45oC đến 
110oC; (c) một hoặc nhiều chất kết dính nitroxenluloza; (d) một hoặc nhiều dung môi; 
và (e) tùy ý, một hoặc nhiều sáp và/hoặc một hoặc nhiều chất màu. Sáng chế còn đề cập 
đến ống bọc co được, nhãn co và bao gói mềm dẻo khác được phủ bằng mực in hoặc chế 
phẩm phủ được bộc lộ ở đây, cũng như sản phẩm được in bao gồm nền và mực in hoặc 
chế phẩm phủ. Hơn nữa, sáng chế đề xuất phương pháp điều chế mực in hoặc lớp phủ 
bao gồm bước lựa chọn (a) một hoặc nhiều nhựa polyuretan đàn hồi có nhóm chức amin 
có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh nằm trong khoảng từ -45oC đến -70oC; (b) một hoặc 
nhiều nhựa acrylic dựa trên copolyme metacrylat/styren có nhiệt độ chuyển hóa thủy 
tinh nằm trong khoảng từ 45oC đến 110oC; (c) một hoặc nhiều chất kết dính 
nitroxenluloza, một hoặc nhiều dung môi; (d) một hoặc nhiều dung môi; và (e) tùy ý, 
một hoặc nhiều sáp và/hoặc một hoặc nhiều chất màu; và điều chế các thành phần (a) 
đến (e) thành mực in hoặc chế phẩm phủ.  
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(72) ALENCHERRY Tinto Johnichan (IN), GHOSH Somnath (IN), RAJANARAYANA 

Venkataraghavan (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Vật liệu hoạt hóa điện cực, điện cực để khử ion điện phân và 

quy trình tạo ra chúng 
  (57)     Sáng chế liên quan đến các điện cực dùng cho công nghệ điện dung khử ion. Cụ thể 

hơn, sáng chế liên quan đến điện cực chứa ống nano cacbon để cải thiện sự khử muối. 
Điện cực được ưu  tiên là điện cực liên tục cho ra nước tinh khiết trong khoảng thời gian 
càng lâu càng tốt, với mức độ phục hồi cao hơn và nhất quán trong việc cung cấp mức 
độ loại bỏ TDS cao hơn. Do đó, có một nhu cầu đem lại điện cực được cải thiện đối với 
việc điện dung khử ion. Một mục đích khác của sáng chế là đề xuất một điện cực tạo ra 
mức độ loại bỏ TDS cao hơn. Sáng chế cũng bộc lộ vật liệu hoạt hóa điện cực, quy trình 
tạo ra vật liệu hoạt hóa điện cực và quy trình điều tạo ra điện cực.  
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(72) HAYAKAWA Atsushi (JP), WADA Yuiko (JP), TAMAGAWA Ryuichi (JP), 

TOKIMOTO Tsubasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp xác nhận vi khuẩn ban đầu trong hệ thống nạp 

nguyên liệu, phương pháp kiểm tra hệ thống nạp nguyên liệu 
và môi trường nuôi cấy sử dụng cho phương pháp kiểm tra này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác nhận vi khuẩn ban đầu trong hệ thống nạp 
nguyên liệu. Đầu tiên, chai (30) được vận chuyển đến thiết bị nạp (20) mà không được 
tiệt trùng bởi thiết bị tiệt trùng vật chứa (13), và môi trường nuôi cấy được nạp vào trong 
chai (30) bằng cách sử dụng thiết bị nạp (20). Tiếp đó, chai (30) được đậy bằng nắp đậy 
(33) nhờ sử dụng thiết bị gắn nắp đậy (16). Sau đó, việc vi khuẩn có sống sót hoặc lan 
truyền trong môi trường nuôi cấy trong chai (30) hay không được kiểm tra. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp kiểm tra hệ thống nạp nguyên liệu, và môi trường 
nuôi cấy sử dụng cho phương pháp kiểm tra này. 
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(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Mạnh Hoàng (VN) 
(54) Kênh dẫn sóng plasmon lai tùy biến với các thành phần kết 

cặp nằm ngang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kênh dẫn sóng plasmon lai tùy biến với các thành phần được kết 

cặp nằm ngang, trong đó đặc biệt có một kênh điện môi chỉ số khúc xạ cao, có mặt cắt 
ngang có hình dạng thuộc một trong các hình dạng sau: hình chữ nhật, hình vuông hoặc 
hình tròn; kết cặp với kênh điện môi chỉ số khúc xạ cao là một cấu trúc kim loại có mặt 
cắt ngang thuộc một trong các hình dạng sau: hình tam giác hoặc hình chữ nhật, khe 
giữa kênh dẫn sóng chỉ số khúc xạ cao và cấu trúc kim loại có thể là một trong các 
dạng: vật liệu điện môi chỉ số thấp hoặc vật liệu tích cực, khoảng cách khe có thể tùy 
biến. Tính chất mốt plasmon truyền được điều khiển bằng cách thay đổi hình học hoặc 
kích thước kênh điện môi chỉ số cao, thông số hình học hoặc vật liệu lớp điện môi chỉ số 
thấp hoặc hình học của cấu trúc kim loại. Đặc trưng truyền của kênh dẫn sóng cũng có 
thể được tùy biến bằng cách thay đổi khoảng cách khe điện môi hoặc điều khiển chiết 
suất của lớp điện môi chỉ số thấp khi sử dụng chấp hành cơ quang điện tử, điều khiển 
điện hoặc điều khiển quang. . . Kênh điện môi chỉ số cao có thể được chế tạo bằng kỹ 
thuật khắc, ăn mòn ướt hoặc ăn mòn khô. Cấu trúc lớp kim loại có thể được chế tạo 
bằng phương pháp lắng đọng vật lý, ăn mòn hóa học, hoặc ăn mòn vật lý. Kênh điện 
môi chỉ số cao có thể sử dụng các vật liệu điện môi khác hoặc vật liệu có tính chất 
khuếch đại quang.  
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(11) 62099 
(21) 1-2018-04453 (51) 8 C23C  16/455,  16/52 

(22) 12.04.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/FI2016/050237 12.04.2016 (87) WO2017/178690 19.10.2017 
(71) PICOSUN OY  (FI) 

Tietotie 3, Espoo, 02150, Finland 
(72) Marko PUDAS (FI) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống lò phản ứng ADL, phương pháp lắng đọng để làm giảm 

sự hình thành sợi tinh thể kim loại, sự di chuyển electron và 
sự ăn mòn, và thiết bị chứa lớp nền được lắng đọng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp lắng đọng bao gồm việc lắng đọng trên bề mặt của lớp 
nền ngăn xếp bằng ALD (sự lắng đọng thành lớp nguyên tử). Sáng chế còn đề xuất lò 
phản ứng ALD để thực hiện phương pháp và các sản phẩm thu được bằng cách sử dụng 
phương pháp lắng đọng.  
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(11) 62100 
(21) 1-2018-04468 (51) 8 C09K  3/00, C01G  41/00 

(22) 16.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/010686        16.03.2017 (87) WO2017/159790 21.09.2017 
(30) 2016-052558        16.03.2016       JP 

2016-052559        16.03.2016       JP 
(71) SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.  (JP) 

11-3, Shimbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 1058716, Japan 
(72) NAKAYAMA Hiroki (JP), TSUNEMATSU Hirofumi (JP), CHONAN Takeshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại, thể phân tán chứa các vi 

hạt chắn vùng cận hồng ngoại, và phương pháp sản xuất các 
vi hạt mịn chắn vùng cận hồng ngoại và thể phân tán chứa 
các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại     

  (57)     Sáng chế đề cập tới các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại, có tác dụng duy trì hệ số 
truyền qua cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy, trong khi vẫn che chắn ánh sáng trong 
vùng cận hồng ngoại, hiệu quả hơn vonfram oxit và vonfram oxit composit của các giải 
pháp kỹ thuật đó biết, phương pháp sản xuất vật liệu này và thể phân tán chứa các vi hạt 
chắn vùng cận hồng ngoại. Các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại là vonfram oxit 
composit chứa cấu trúc tinh thể lục giác, và hàng số mạng của các vi hạt vonfram oxit 

composit là 7,3850 Å hoặc lớn hơn và 7,4186 Å hoặc nhỏ hơn trên trục a, và 7,5600 Å 

hoặc lớn hơn và 7,6240 Å hoặc nhỏ hơn trên trục c, và đường kính của các vi hạt chắn 
vùng cận hồng ngoại là 100 nm hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 62101 
(21) 1-2018-04469 (51) 8 C09K  3/00, C01G  41/00 

(22) 16.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/010687 16.03.2017 (87) WO2017/159791 21.09.2017 
(30) 2016-052560 16.03.2016               JP 

2016-052561 16.03.2016               JP 
(71) SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.  (JP) 

11-3, Shimbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 1058716, Japan 
(72) NAKAYAMA Hiroki (JP), TSUNEMATSU Hirofumi (JP), CHONAN Takeshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thể phân tán chứa các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại, vật 

thể chắn vùng cận hồng ngoại, cấu trúc tổ hợp để chắn vùng 
cận hồng ngoại, và phương pháp sản xuất các vi hạt chắn 
vùng cận hồng ngoại và thể phân tán chứa các vi hạt chắn 
vùng cận hồng ngoại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể phân tán chứa các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại, vật thể 
chắn vùng cận hồng ngoại, và cấu trúc tổ hợp để chắn vùng cận hồng ngoại, chứa 
vonfram oxit composit có chức năng chắn vùng cận hồng ngoại, cao hơn chức năng của 
thể phân tán chứa các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại đó biết, vật thể chắn vùng cận 
hồng ngoại, và cấu trúc tổ hợp để chắn vùng cận hồng ngoại, và phương pháp sản xuất 
chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất thể phân tán chứa các vi hạt chắn vùng cận hồng 
ngoại trong đó, các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại này được phân tán trong môi 
trường rắn. Các vi hạt chắn vùng cận hồng ngoại là các vi hạt vonfram oxit composit 
chứa cấu trúc tinh thể lục giác, trong đó, hằng số mạng của các hạt mịn vonfram oxit 

composit là 7.3850 Å hoặc lớn hơn và 7.4186 Å hoặc nhỏ hơn trên trục a, và 7.5600 Å 

hoặc lớn hơn và 7.6240 Å hoặc nhỏ hơn trên trục c, và đường kính của các vi hạt chắn 
vùng cận hồng ngoại là 100 nm hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 62102 
(21) 1-2018-04471 (51) 7 H04W  8/22,  36/00,  72/04, H04L  

1/00,  5/00,  25/02 
(22) 03.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/FI2017/050340       03.05.2017 (87) WO2017/194829 16.11.2017 
(30) 62/335,275           12.06.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2018 
(71) NOKIA TECHNOLOIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) ZHANG, Li (CN), YAO, Chunhai (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để khả năng chuyển mạch tín hiệu 

tham chiếu thăm dò được báo cáo bởi thiết bị người sử dụng và 
phương tiện đọc được bởi máy tính dùng cho phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp, thiết bị và phương tiện đọc được bằng máy tính 
chứa chương trình máy tính để khả năng chuyển mạch tín hiệu tham chiếu thăm dò 
(sounding reference signal SRS) được báo cáo bởi UE. Phương pháp có thể bao gồm 
việc tiếp nhận, từ trạm cơ sở, yêu cầu về khả năng chuyển mạch tín hiệu tham chiếu 
thăm dò (sounding reference signal - SRS) của thiết bị người sử dụng, trong đó yêu cầu 
này bao gồm danh sách các ô khả thi được sử dụng bởi thiết bị người sử dụng để truyền 
SRS; xác định, tại thiết bị người sử dụng, khả năng chuyển mạch SRS của thiết bị người 
sử dụng dựa trên danh sách các ô khả thi; và truyền, từ thiết bị của người sử dụng tới 
trạm cơ sở, chỉ báo về khả năng chuyển mạch SRS của thiết bị người sử dụng.  
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(11) 62103 
(21) 1-2018-04477 (51) 7 A23L  3/00 

(22) 11.05.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/081688 11.05.2016 (87) WO2017/193302 16.11.2017 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) TANG, Tianyue (CN), JIN, Wei (CN), ZHU, Shengliu (CN), GUO, Yuxuan (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình tạo hạt thực phẩm và hạt thực phẩm có thể thu 

được bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo hạt thực phẩm, trong đó hạt bao gồm chất béo, muối, 

tinh bột, nguyên liệu thực phẩm hút ẩm và tùy chọn các gia vị khô. Ngoài ra, sáng chế 
đề cập đến hạt thực phẩm có thể thu được bằng quy trình này.  
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(11) 62104 
(21) 1-2018-04488 (51) 8 A61K  39/395, C07K  16/18,  14/475, 

C12Q  1/68 
(22) 03.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/020654 03.03.2017 (87) WO2017/172260 05.10.2017 
(30) 62/316,516      31.03.2016      US 
(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

333 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California 94080, United States of 
America 

(72) SHEN, Wenyan (US), TANG, Jie (US), WANG, Yan (US), MATERN, Hugo (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể đơn dòng liên kết với protein GFRAL và dược phẩm 

chứa kháng thể đơn dòng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein liên kết, như kháng thể, liên kết với protein tương tự họ thụ 

thể GDNF alpha, bao gồm protein GFRAL người và phương pháp sử dụng. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể này.  
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(11) 62105 
(21) 1-2018-04505 (51) 8 A43B  1/10,  13/12, C08J  9/00 

(22) 14.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/022359  14.03.2017 (87) WO2017/160876 21.09.2017 
(30) 62/308,694       15.03.2016      US 

62/329,625       29.04.2016      US 
62/429,912       05.12.2016      US 
15/458,332      14.03.2017      US 
15/458,606      14.03.2017      US 

(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 
Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of 
America 

(72) BAGHDADI, Hossein, A. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp dùng cho giày dép và các ngành công nghiệp liên 

quan, hỗn hợp tiền xốp được liên kết ngang một phần chứa 
hỗn hợp này, vật liệu xốp chứa hỗn hợp được liên kết ngang 
này, chi tiết dùng cho giày dép và phương pháp sản xuất chi 
tiết này, giày dép chứa chi tiết này và phương pháp sản xuất 
giày dép này   

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết dùng cho giày dép và dụng cụ thể thao làm bằng vật liệu có 
cấu trúc xốp; vật liệu có cấu trúc xốp và chi tiết có cấu trúc xốp và hỗn hợp để tạo ra vật 
liệu có cấu trúc xốp. Theo một số khía cạnh, vật liệu có cấu trúc xốp và chi tiết làm 
bằng vật liệu có cấu trúc xốp có độ phản hồi lực cao và độ bền và độ dẻo được cải thiện. 
Cụ thể, sáng chế đề xuất các đế giữa làm bằng vật liệu có cấu trúc xốp để sử dụng trong 
giày dép. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất hỗn hợp và vật liệu có cấu 
trúc xốp, và phương pháp sản xuất giày dép bao gồm một trong số các chi tiết có cấu 
trúc xốp. Theo một số khía cạnh, vật liệu có cấu trúc xốp và chi tiết có cấu trúc xốp có 
thể được sản xuất bằng phương pháp đúc phun ép hoặc đúc phun ép sau khi đúc khuôn.  
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(11) 62106 
(21) 1-2018-04552 (51) 8 G09F  9/00, G02B  5/30, G02F  1/13,  

1/1335 
(22) 16.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/010610     16.03.2017 (87) WO2017/159774 21.09.2017 
(30) 2016-051758     16.03.2016      JP 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
(72) OSAWA, Teruaki (JP), KITADA, Kazuo (JP), NAKAZONO, Takuya (JP), SUZUKI, 

Daigo (JP), ABE, Hiroyuki (JP), USUI, Masatake (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo chi tiết hiển thị quang học 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo chi tiết hiển thị quang học từ cuộn lớp màng 
quang học bao gồm màng mang, lớp dính nhạy áp tạo trên một trong số các bề mặt đối 
diện của màng mang, và các tấm màng chức năng quang học được đỡ một cách liên tục 
trên màng mang qua lớp dính nhạy áp, bằng cách  
gấp bề mặt kia trong số các bề mặt đối diện của màng mang vào trong qua đầu mút của 
thân nhả,  
bóc tấm màng chức năng quang học 3 tới trạng thái bóc đầu, và làm lộ lớp dính nhạy áp,  
dừng quấn màng mang để dò đầu trước của tấm màng chức năng quang học đã bóc 
trong trạng thái bóc đầu,  
sau khi đầu trước được dò, quấn và móc màng mang quanh thân nhả để quấn lại mang 
mang theo cách liền khối với tấm màng chức năng quang học trong trạng thái bóc đầu 
để sửa phần biến dạng của chất dính nhạy áp,  
sau khi lớp dính nhạy áp được sửa, quấn màng mang lại, và bóc tấm màng chức năng 
quang học với lớp dính nhạy áp đã sửa để cấp đầu trước tới vị trí dát mỏng, và  
dát mỏng tấm màng chức năng quang học với chi tiết dạng tấm tương ứng trong số các 
chi tiết dạng tấm.  
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(11) 62107 
(21) 1-2018-04553 (51) 7 A61K  31/047,  31/606, C07C  

279/26 
(22) 04.04.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2016/025908      04.04.2016 (87) WO2017/176246 12.10.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2018 
(71) OCUSOFT, INC.  (US) 

30444 Southwest Fwy, Rosenberg, Texas 77471, United States of America 
(72) ADKINS, Nat, Jr. (US), BARRATT, Cynthia (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm và bộ dụng cụ duy trì vệ sinh mí mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm duy trì vệ sinh mí mắt. Chế phẩm dùng cho mắt chủ yếu 
bao gồm nước, PEG-80 sorbitan laurat, metyl gluceth-20, PEG-120 metyl glucoza 
®ioleat, salicyloyl phytosphingosin, ®exyl glucosit, 1,2 hexan®iol, caprylyl glycol, 
®inatri cocoampho ®iaxetat, panthenol, polyaminopropyl ®iguanua, natri clorua, kali 
clorua vμ canxi clorua. 
Sáng chế cũng đề cập đến bộ dụng cụ để duy trì vệ sinh mí mắt. 
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(72) BEISELE, Christian (DE), BAER, Daniel (CH), STECHER, Harald (AT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hệ cách điện không chứa anhydrit bao gồm giấy mica hoặc 

băng mica cho các bộ phận cấu tạo mang điện của động cơ 
điện và quy trình sử dụng hệ cách điện này 

  (57)     Sáng chế bộc lộ giấy mica hoặc băng mica để bọc các bộ phận mà có khả năng mang 
điện của động cơ điện trong khi động cơ hoạt động, giấy mica hoặc băng mica có thể 
ngâm tẩm thông qua quá trình ngâm tẩm áp suất chân không với chế phẩm nhựa epoxy 
có thể hóa cứng bằng nhiệt và bao gồm chất khởi tạo hóa cứng có thể kích hoạt bằng 
nhiệt cho chế phẩm nhựa epoxy bao gồm một hoặc nhiều muối amoni bậc bốn của hợp 
chất dị vòng- thơm, chứa 1 hoặc 2 nguyên tử nitơ, và anion phức được chọn từ nhóm bao 
gồm BF4, PF6-, SbF6-, SbF5(OH)-, AsF6- và AI[OC(CF3)3]4 với lượng đủ để hóa cứng 
chế phẩm nhựa epoxy được hấp thụ bởi giấy mica hoặc băng mica và bộ phận cấu tạo 
của động cơ trong giai đoạn ngâm tẩm áp suất chân không. Sáng chế cũng đề cập đến hệ 
cách điện không chứa anhydrit.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sử dụng giấy mica hoặc băng mica đã đề 
cập hoặc hệ cách điện không chứa anhydrit. 
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Spain 
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CHENOLL CUADROS, MarÝa Empar (ES), CODONER CORTÐS, Francisco Manuel 
(ES) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm probiotic hữu dụng trong điều trị và/hoặc ngăn 

ngừa bệnh vảy nến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm probiotic bao gồm Bifidobacterium animalis phân loài 

lactis (B. lactis), Bifidobacterium longum và Lactobacillus rhamnosus, cụ thể là các 

chủng B. lactis CECT 8145, B. longum ES1 CECT 7347 vμ/hoÆc L. rhamnosus CECT 

8361, hữu dụng trong điều trị và/hoặc ngăn ngừa sự bùng phát bệnh vảy nến hoặc bệnh 
vảy nến.  
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TALHOUET, 56250 SAINT-NOLFF, France 
(72) SINCHOLLE Vincent (FR), ROUALEN Damien (FR), GOURDIN Francois Xavier 

(FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp đo kích cỡ của các viên, phương pháp xác định 

kích cỡ của các viên và hệ thống để thực hiện phương pháp 
này. 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp đo kích cỡ của các viên được đặt trên giá, phương pháp 
bao gồm các bước sau:  
E1: thu thập hình ảnh số của các viên được đặt trên giá;  
E2: xử lý hình ảnh đã thu thập để nhận dạng các bề mặt mà mỗi bề mặt tương ứng với 
một viên; và  
E3: xác định số lượng các điểm ảnh của các bề mặt tương ứng với các viên đã nhận 
dạng, số lượng các điểm ảnh tương ứng với kích cỡ của mỗi viên. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp xác định kích cỡ của các viên và hệ thống để thực hiện phương pháp 
này.  
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MCPHERSON, Cameron (US) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Túi chứa linh hoạt để chứa chất lỏng, phương pháp xả chất 

lỏng từ túi chứa và phương pháp sản xuất túi chứa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến túi chứa linh hoạt (1) để chứa chất lỏng, túi chứa này bao gồm: (a) 

tấm polyme thứ nhất (2) bao gồm thân bên trong thứ nhất và mặt ngoài thứ nhất, thân 
bên trong thứ nhất bao gồm mặt trong thứ nhất và vi kết cấu bên trong (11) mở rộng từ 
mặt trong thứ nhất, thân bên trong thứ nhất tạo thành mật độ không khí tại diện tích bề 
mặt vi kết cấu (AMSAD) từ 5% đến 15%; (b) tấm polyme thứ hai (3) bao gồm mặt 
trong thứ hai và mặt ngoài thứ hai. Tấm polyme thứ hai có thể được nối với tấm polyme 
thứ nhất sao cho thân bên trong thứ nhất và mặt trong thứ hai tạo thành khoang dung 
dịch kín khí. Tấm polyme thứ hai có thể thiếu vi kết cấu kéo dài từ mặt trong thứ hai. 
Mặt trong thứ nhất, mặt ngoài thứ nhất, mặt trong thứ hai và mặt ngoài thứ hai có thể 
mịn, không lõm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xả chất lỏng từ túi 
chứa và phương pháp sản xuất túi chứa này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống lên men metan và phương pháp lên men metan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lên men metan và phương pháp lên men metan mà trong 
đó nước thải hữu cơ chứa chất hữu cơ dạng rắn được đưa vào lên men metan để cho phép 
làm tăng lượng khí được thu hồi. Các hệ thống lên men metan 1a, 1b, 1c, 1d theo sáng 
chế thực hiện việc lên men metan bằng cách xử lý nước thải hữu cơ chứa chất hữu cơ 
dạng rắn nhờ sử dụng quần xã vi sinh vật lên men metan, các hệ thống lên men metan 
này bao gồm: kênh dẫn nước tuần hoàn 11 mà qua đó nước thải hữu cơ được tuần hoàn; 
và nhiều tầng cố định 12 mà trên đó quần xã vi sinh vật lên men metan được cố định, 
trong đó khoảng cách giữa các tầng cố định 12 liền kề với nhau là 100 hoặc lớn hơn và 
3000 mm hoặc nhỏ hơn. Tốt hơn nếu đối với đầu phía dưới của tầng cố định 12 được lắp 
đặt để có chiều cao 100 mm hoặc lớn hơn từ đáy của kênh dẫn nước tuần hoàn 11. Hơn 
nữa, tốt hơn là đối với thiết bị phân phối lại 14 để phân phối lại chất hữu cơ dạng rắn nổi 
trên nước thải hữu cơ được tạo ra trong kênh dẫn nước tuần hoàn 11.  
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Asumi (JP), MASUDA, Kazuhisa (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị in, phương pháp chế tạo lon dùng cho đồ uống, lon 

dùng cho đồ uống và lon đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị in, phương pháp chế tạo lon dùng cho đồ uống, lon dùng cho 

đồ uống và lon đồ uống. Theo sáng chế, phần nối (đường nối) (1E) giữa ảnh (1A) (ở bên 
trái hình vẽ so với đường nét đứt dạng sóng (1C) và ở bên phải hình vẽ so với phần nối 
(1E)) được tạo ra khi bắt đầu in ảnh, và ảnh (1B) (ảnh ở bên phải hình vẽ so với đường 
nét đứt dạng sóng (1D) và ở bên trái hình vẽ so với phần nối (1E)) được tạo ra khi kết 
thúc in ảnh không phải là đường thẳng theo hướng trục tâm của lon dùng cho đồ uống 
(100), và vị trí của một phần của phần nối (1E) được dịch chuyển theo chiều chu vi của 
lon dùng cho đồ uống (100). Như vậy, có thể ngăn chặn sự suy giảm chất lượng của ảnh 
in cần tạo ra trên lon dùng cho đồ uống nhờ in bằng đầu phun mực. 
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(72) YASHIRO, Kentaro (JP), KIJIMA, Hideomi (JP), WAKAMATSU, Daisuke (JP), 

SAITO, Tetsuji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất hoạt hóa các kênh KCNQ 2-5 ở dạng tinh thể và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)     Hiện tượng đa hình tinh thể có thể tồn tại trong hợp chất dạng tinh thể. Trong trường 

hợp mà hiện tượng đa hình tinh thể tồn tại, độ tan, tốc độ hoà tan hoặc độ ổn định đối 
với nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và các điều kiện tương tự là khác nhau. Theo đó, khi sản 
xuất thuốc, việc lựa chọn dạng tinh thể của dược chất phù hợp nhất với dạng liều và 
bệnh được chỉ định là nhiệm vụ rất quan trọng. Sáng chế đề cập đến hợp chất dạng tinh 
thể (tinh thể A, tinh thể W và tinh thể hydrat (tinh thể H)) có công thức I có hoạt tính 
mở mạnh đối với kênh KCNQ 2-5 và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) O'HARA, Alix (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hỗ trợ cho ăn và phương pháp sử dụng 

  (57)     Thiết bị hỗ trợ cho ăn để thúc đẩy việc sử dụng tay để ăn, có chứa: đồ chứa rỗng làm 
bằng vật liệu không độc và an toàn với thức ăn mà có thể biến dạng ít nhất là một phần 
và được làm cho phù hợp để lưu trữ thức ăn và/hoặc nguyên liệu ăn được dạng chất lỏng 
kết đông; phần cửa vào mà hở một phần khi đồ chứa ở trạng thái không biến dạng và, 
khi đáp ứng với đồ chứa được làm biến dạng bởi người sử dụng, được tạo cấu hình để hở 
ra thêm bằng cách đó cho phép tiếp cận đến nguyên liệu ăn được đã được lưu trữ, và để 
hỗ trợ cho việc lộn đồ chứa ít nhất là một phần từ trong ra ngoài để làm sạch.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Vật liệu chắn làm bằng giấy, vật liệu bao gói chắn làm bằng 

giấy và phương pháp sản xuất vật liệu chắn làm bằng giấy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu chắn làm bằng giấy có đặc tính chắn khí tốt cũng như đặc 

tính chắn hơi nước tốt, bao gồm lớp chắn hơi nước và lớp chắn khí được bố trí trên vật 
liệu cơ sở bằng giấy theo thứ tự này. Để đạt được đối tượng theo sáng chế, vật liệu chắn 
làm bằng giấy được bố trí, mà bao gồm lớp chắn hơi nước và lớp chắn khí được bố trí 
trên vật liệu cơ sở bằng giấy theo thứ tự này, trong đó vật liệu chắn làm bằng giấy này 
khác biệt ở chỗ lớp chắn hơi nước chứa nhựa chắn hơi nước và chất không thấm nước, 
trong khi đó lớp chắn khí chứa polyme có khả năng hòa tan trong nước và chất hoạt 
động bề mặt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu bao gói chắn làm bằng giấy và 
phương pháp sản xuất vật liệu chắn làm bằng giấy này.  
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(86) PCT/IB2017/000336      28.03.2017 (87) WO2017/168235 05.10.2017 
(30) 1605578.2      01.04.2016      GB 
(71) 1. TULINO RESEARCH & PARTNERS LTD  (GB) 

11-14 Bridge Str, Barclays Chambers, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 
6AH, United Kingdom 
2. TULINO, ROSARIO, ROCCO  (GB) 
165 Brompton Park Crescent, London, SW6 1SX, United Kingdom 

(72) TULINO, Rosario, Rocco (IT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị dùng để định vị liên tục và tách biệt mỗi cánh tuabin 

thủy lực trên trục đứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để định vị liên tục mỗi cánh của tuabin thủy lực dòng chảy 

tự do trên trục đứng với vị trí góc va đập tức thời luôn luôn tối ưu đối với mọi tốc độ 
dòng chảy khác nhau. Hai đĩa di động đồng phẳng được nối với hệ thống các cần được 
điều chỉnh bởi ba động cơ bước riêng biệt tạo thành thiết bị này. Trên các cánh có tốc độ 
dòng chảy của nước thay đổi các đường dẫn riêng biệt được thực hiện dọc theo quỹ đạo 
của tang quay. Các cánh được lắp cách đều nhau trên cạnh của tang quay, trong khi các 
động cơ bước được cố định với khung ngoài của tuabin thủy lực. 
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(21) 1-2018-04748 (51) 8 H04W  72/04 

(22) 23.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/023793       23.03.2017 (87) WO2017/172479 05.10.2017 
(30) 62/315,262            30.03.2016     US 

62/366,152            25.07.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2018 
(71) INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC.  (US) 

200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, Delaware 19809, United States of 
America 

(72) Martino M. FREDA (CA), Benoit PELLETIER (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị thu/phát không dây, phương pháp hoạt động trong 

thiết bị thu phát không dây và trong Node-B cải tiến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hoạt động trong WTRU có thể bao gồm bước phát, từ 

WTRU đến eNB, yêu cầu các tài nguyên SPS bao gồm tính chu kỳ của các tài nguyên 
SPS theo yêu cầu và độ lệch thời gian biểu thị thời gian mà trong đó WTRU dự kiến có 
tài nguyên SPS được phân bổ. Phương pháp có thể còn bao gồm bước thu, bởi WTRU từ 
eNB, để phản hồi yêu cầu được phát về các tài nguyên SPS, cấu hình SPS. Độ lệch thời 
gian của yêu cầu được phát có thể bao gồm độ lệch số khung con (SFN) so với SFN 0 
của WTRU. Cấu hình SPS thu được có thể tương ứng với giao diện PC5 và cấu hình SPS 
có thể thu được qua kênh điều khiển vật lý đường xuống (PDCCH).   
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2018 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội  (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỳ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Duy Lành (VN), Hoàng Nhật Minh (VN), Lê Văn An (VN), Nguyễn Văn Lợi 

(VN), Nguyễn Minh Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp thiết kế rôto giả sử dụng trong quá trình cân 

chỉnh dao động cho động cơ phản lực 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thiết kế và quy trình thiết lập các tham số cho mô hình 

rôto giả sử dụng trong quá trình cân chỉnh dao động cho động cơ phản lực, cung cấp cho 
quá trình tính toán dao động hệ rôto của động cơ phản lực có cấu tạo phức tạp, ô tô thể 
thao hay các loại tàu, thuyền có sử dụng động cơ. Phương pháp được đề xuất bao gồm 
các bước như sau: bước 1: xác định thông số đầu vào; bước 2: thiết kế rôto giả (dummy 
rotor); bước 3: so sánh đặc trưng vật lý của rôto giả và rôto nguyên bản; bước 4: chế tạo 
rôto giả; bước 5: thử nghiệm bài toán căn chỉnh dao động động học rôto (rotordynamic).  
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(11) 62120 
(21) 1-2018-04793 (51) 8 E04D  3/35 

(22) 16.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/018289           16.05.2017 (87) WO2017/217166 A1 21.12.2017 
(30) 2016-117945           14.06.2016       JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2018 
(71) LIFETECH CO., LTD.  (JP) 

16-3, Unumafuruichiba-chou 4-chome, Kakamigahara-shi, Gifu 509-0133, Japan 
(72) NUNOME Iwao (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cấu trúc mặt ngoài mái và phương pháp xây dựng mặt ngoài 

mái 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc mặt ngoài mái và phương pháp xây dựng mặt ngoài mái. 

Cấu trúc mặt ngoài mái khác biệt ở chỗ bao gồm tấm cách nhiệt (10) che phủ mặt trên 
của vật liệu làm mái và băng dính hai mặt (20) để kết dính vào phần lõm (4a) của vật 
liệu làm mái, và tấm cách nhiệt (10) được kết dính vào phần lõm (4a) của vật liệu làm 
mái nhờ băng dính hai mặt (20). Cấu trúc mặt ngoài mái theo sáng chế còn khác biệt ở 
chỗ vật liệu kết dính acrylic được phủ lên các mặt trên và dưới của vải polyetylen trong 
băng dính hai mặt (20), và ngoài ra, phần mối nối của các tấm cách nhiệt (12, 14) được 
kết dính bằng băng dính hai mặt (22), chất bịt kín, hoặc băng dính vải thủy tinh-nhôm 
có phủ chất kết dính lên vật liệu nền thu được bằng cách dán vải thủy tinh trên lá nhôm. 
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(11) 62121 
(21) 1-2018-04802 (51) 7 B02C  17/10 

(22) 12.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2017/087916      12.06.2017 (87) WO2017/215559 21.12.2017 
(30) 201610433068.8           18.06.2016      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2018 
(71) JIANGSU NEW CHUNXING RESOURCE RECYCLING CO. LTD  (CN) 

Circular Economy Industrial Park Pizhou, Jiangsu 221300, China 
(72) YANG, Chunming (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống phân tách bùn thải chì và lá chì để xử lý lưới chì 

mỏng của pin ắc qui chì axit thải 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phân tách bùn thải chì và lá chì để xử lý lưới chì mỏng của 

pin ắc qui chì axit thải, bao gồm thân trụ (5), các bi cầu chống ăn mòn và mài mòn (17), 
thiết bị cấp, thiết bị kẹp, thiết bị xả và thiết bị điều khiển. Lỗ cấp được bố trí ở một đầu 
của thân trụ (5), cổng xả được bố trí ở đầu còn lại của thân trụ. Thiết bị cấp được bố trí ở 
lỗ cấp, và thiết bị xả được bố trí ở lỗ xả. Thiết bị kẹp được nối với thân trụ (5), thiết bị 
điều khiển được nối với thân trụ (5). Các bi cầu chống ăn mòn và mài mòn (17) được bố 
trí trong thân trụ. Hệ thống phân tách này có thể phân tách hoàn toàn, làm sạch, và loại 
bỏ tạp chất khỏi lưới chì mỏng. Không cần nung chảy lưới chì ở nhiệt độ cao trong lò 
nung chảy. Lưới chì có thể được nung chảy trực tiếp ở nhiệt độ thấp để thu được chì 
cứng chất lượng cao và xử lý thành hợp kim chì. Sản lượng chì thu được cao, lượng cặn 
tro thấp, cường độ lao động thấp, và các kim loại quý antimon và thiếc trong lưới chì 
được sử dụng hữu hiệu.  
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(86) PCT/JP2017/018830     19.05.2017 (87) WO2017/204104 30.11.2017 
(30) 2016-105993     27.05.2016       JP 
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1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) TSUJI, Yuichi (JP), INOUE, Takejiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu in mà thể hiện khả năng ngăn chặn 
sự đóng váng trong quá trình in phẳng. Phương pháp sản xuất vật liệu in, phương pháp 
này bao gồm các bước: để cho nước làm ẩm kết dính với lớp ưa nước của khuôn in kiểu 
in phẳng có ít nhất lớp ưa nước và lớp cảm biến nhiệt; để cho mực kết dính với lớp cảm 
biến nhiệt; và chuyển mực kết dính với lớp cảm biến nhiệt đến đối tượng cần được in; 
trong đó cả độ pH (A) của mực và độ pH (B) của nước làm ẩm đều nằm trong khoảng từ 
1 đến 6,5.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
172 

(11) 62123 
(21) 1-2018-04827 (51) 8 H04L  12/24 

(22) 08.04.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/078913      08.04.2016 (87) WO/2017/173667A1 12.10.2017 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XU, Ruiyue (CN), ZHANG, Kai (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp, khối và hệ thống quản lý, và vật ghi đọc được 

bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, khối và hệ thống quản lý, và vật ghi đọc được bằng máy 

tính. Phương pháp này bao gồm: thu nhận, bởi khối quản lý thứ hai, thông tin quan hệ, 
trong đó thông tin quan hệ này được sử dụng để cấu hình quan hệ và/hoặc phản quan hệ 
giữa đối tượng đích và đối tượng khác, hoặc được sử dụng để cấu hình quan hệ và/hoặc 
phản quan hệ giữa đối tượng con của đối tượng đích này và đối tượng khác; gửi, bởi 
khối quản lý thứ hai này, yêu cầu quản lý của đối tượng đích này đến khối quản lý thứ 
nhất, trong đó yêu cầu quản lý này mang thông tin quan hệ này; và quản lý, bởi khối 
quản lý thứ nhất này, đối tượng đích này theo thông tin quan hệ này, sau khi nhận được 
yêu cầu quản lý này của đối tượng đích này và được gửi bởi khối quản lý thứ hai này. 
Theo các phương án của sáng chế, có thể thực hiện việc quản lý hiệu quả khối dịch vụ 
mạng hoặc khối chức năng mạng được ảo hóa.  

  
 

   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
173 

(11) 62124 
(21) 1-2018-04830 (51) 8 C07K  16/42, A61K  39/395, A61P  

35/00,  33/06 
(22) 02.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2017/082713 02.05.2017 (87) WO2017/186182 02.11.2017 
(30) 201610285139.4      29.04.2016      CN 
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(72) CHEN, Zhinan (CN), ZHU, Ping (CN), HUANG, Wan (CN), ZHANG, Zheng (CN), 

ZHANG, Yang (CN), ZHANG, Mengyao (CN), BIAN, Huijie (CN), JIANG, Jianli 
(CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng Basigin được làm giống như của người và chế 

phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng BASIGIN được làm giống như của người hoặc 

mảnh gắn kết kháng nguyên của nó, chứa vùng biến đổi của chuỗi nặng (VH) bao gồm 
trình tự axit amin nêu trong SEQ ID NO: 1 ; tùy ý còn chứa vùng biến đổi của chuỗi nhẹ 
(VL) bao gồm trình tự axit amin nêu trong SEQ ID NO: 2. Sáng chế còn đề cập đến chế 
phẩm chứa kháng thể kháng BASIGIN được làm giống như của người hoặc mảnh gắn 
kết kháng nguyên của nó, trình tự axit nucleic phân lập mã hóa kháng thể kháng 
BASIGIN được làm giống như của người hoặc mảnh gắn kết kháng nguyên của nó, 
vectơ chứa axit nucleic, và tế bào vật chủ chứa vectơ này.  
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(30) 16172329.1      31.05.2016      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) DUC, Fabien (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí và phương pháp tạo ra vật dụng tạo sol 

khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng tạo sol khí (2) bao gồm nền tạo sol khí (4), nguồn nhiệt dễ 

cháy (3) và ít nhất là một lớp giấy từ gốm (5) bao quanh ít nhất là một phần chiều dài 
của nguồn nhiệt dễ cháy (3). Vật dụng (2) này còn bao gồm một hoặc nhiều đường dẫn 
dòng khí mà theo đó luồng không khí có thể được hút qua vật dụng tạo sol khí (2) để 
người sử dụng hít, và một hoặc nhiều bộ ngăn cách về cơ bản là không thấm khí, không 
dễ cháy được đặt giữa nguồn nhiệt dễ cháy (3) và nền tạo sol khí (4). Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp tạo ra vật dụng tạo sol khí (2).  
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(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) OBARA, Mie (JP), SAKAKIBARA, Michihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp dùng cho đồ chiên rán và phương pháp chế biến đồ 

chiên rán này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dùng cho đồ chiên rán mà cho phép chế biến đồ chiên rán 

có hình thức và kết cấu tốt với sự bắn tung tóe dầu trong khi nấu xuất hiện ít thường 
xuyên hơn ngay cả khi việc nấu trong dầu được thực hiện bằng cách sử dụng một lượng 
nhỏ dầu với dụng cụ nấu ăn nông. Hỗn hợp dùng cho đồ chiên rán theo sáng chế bao 
gồm bột mì, bột ngũ cốc không phải là bột mì với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
50% khối lượng, chất nhũ hóa với lượng nằm trong khoảng từ 0,3 đến 10% khối lượng, 
và chất làm nở bột với lượng nằm trong khoảng từ 0,05 đến 5% khối lượng. Bột ngũ cốc 
không phải là bột mì tốt hơn là ít nhất một loại được chọn từ nhóm bao gồm bột gạo, bột 
lúa mạch, bột lúa mạch đen, và bột cao lương. Một ví dụ về phương pháp chế biến đồ 
chiên rán bằng cách sử dụng hỗn hợp dùng cho đồ chiên rán theo sáng chế là phương 
pháp bao gồm việc trộn hỗn hợp dùng cho đồ chiên rán với nước để thu được dung dịch 
bột nhão và việc nấu trong dầu thành phần có dung dịch bột nhão được gắn vào thành 
phần này.  
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(11) 62127 
(21) 1-2018-04881 (51) 7 A61K  31/19,  9/50 

(22) 30.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/FR2017/000060 30.03.2017 (87) WO2017/168059 A1 05.10.2017 
(30) 16/00554      01.04.2016      FR 
(71) DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA  (FR) 

79 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France 
(72) GUIRAUD Julien (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng liều đơn vị chứa axit hyđroxybutyric (GHB) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng liều đơn vị giải phóng tức thời, chế phẩm dạng liều 
đơn vị này chứa axit hyđroxybutyric (GHB) hoặc một trong số muối được phép dùng 
trong điều trị bệnh của nó để dùng qua đường miệng. Chế phẩm dạng liều đơn vị này 
chứa từ 0,37 đến 1,75g GHB, cụ thể là natri oxybat; khi dưới dạng hạt, hạt này có thành 
phần sau (trọng lượng% so với tổng trọng lượng của hạt): 
- hoạt chất (natri oxybat): 50 đến 60%; 
- chất làm sủi bọt: 5 đến 15%; 
- chất pha loãng: 2 đến 18%; 
- chất kết dính: 3 đến 10%; 
- chất nền (lõi rắn của hạt): 15 đến 25%; 
- chất phủ/chất tạo hương liệu/chất làm ngọt/chất bôi trơn: 3 đến 6%. Chế phẩm dạng 
liều đơn vị này dùng để duy trì việc kiêng rượu của bệnh nhân nghiện rượu nhẹ hoặc vừa 
hoặc nghiện rượu nặng hoặc rất nặng, hoặc có hay không có bệnh gan. 
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(11) 62128 
(21) 1-2018-04887 (51) 8 C08J  9/00, C08G  18/12,  18/42, 

C09J  153/00,  175/06, C08G  18/60,  
18/69,  18/48, C09J  175/08,  175/12 

(22) 03.02.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/052344 03.02.2017 (87) WO2017/194210 16.11.2017 
(30) 16168681.1      09.05.2016      EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) Nicolai Kolb (DE), Gabriele Brenner (DE), Patrick Glockner (DE), Bernhard Schleimer 

(DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dính hoặc gắn kín chứa copolyme khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dính hoặc gắn kín chứa copolyme khối được tạo ra từ 
polyolefin và polyeste được tạo chức OH.  
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(11) 62129 
(21) 1-2018-04908 (51) 7 A61K  31/519, A61P  35/00 

(22) 04.04.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/025932 04.04.2017 (87) WO2017/176744 12.10.2017 
(30) 62/318,041      04.04.2016      US 

61/323,437      15.04.2016      US 
62/329,653      29.04.2016      US 
62/380,773      29.08.2016      US 
62/449,366      23.01.2017      US 

(71) LOXO ONCOLOGY, INC.  (US) 
281 Tresser Blvd., 9th Floor, Stamford, Connecticut 06901, United States of America 

(72) COX, Michael (US), NANDA, Nisha (US), REYNOLDS, Mark (US), SMITH, Steven, 
A. (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-diflophenyl)pyrolidin-1-yl)-

pyrazolo[1,5-a)pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrolidin-1-
carboxamit để điều trị bệnh ung thư  ở trẻ em 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-diflophenyl)pyrolidin-1-yl)- 
pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrolidin-1-carboxamit, hoặc muối dược dụng 
của nó, hoặc hỗn hợp của chúng để điều trị bệnh ung thư ở trẻ em cho đối tượng cần 
điều trị. 
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(11) 62130 
(21) 1-2018-04916 (51) 8 H04W  4/24,  76/06 

(22) 24.08.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/096508      24.08.2016 (87) WO2017/201903 A1 30.11.2017 
(30) PCT/CN2016/083378         25.05.2016      CN 

PCT/CN2016/088585         05.07.2016      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) CHONG, Weiwei (CN), WU, Xiaobo (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển dịch vụ dữ liệu, cổng mạng dữ liệu gói, 

thiết bị người dùng và phương tiện ghi đọc được bằng máy tính
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển dịch vụ dữ liệu, cổng mạng dữ liệu gói, 

thiết bị người dùng và phương tiện ghi đọc được bởi máy tính. Phương pháp bao gồm: 
xác định, bởi cổng mạng dữ liệu gói (PGW), tình trạng của chuyển mạch dịch vụ dữ liệu 
của thiết bị người dùng (UE); nếu tình trạng của chuyển mạch dịch vụ dữ liệu là chuyển 
mạch dịch vụ dữ liệu được tắt, sau khi PGW thu gói dữ liệu thứ nhất mà đến từ hoặc đi 
đến UE, xác định, bởi PGW, liệu gói dữ liệu thứ nhất có thuộc về loại xác định; và 
chuyển tiếp, bởi PGW, gói dữ liệu thứ nhất nếu gói dữ liệu thứ nhất thuộc về loại xác 
định; hoặc loại bỏ, bởi PGW, gói dữ liệu thứ nhất nếu gói dữ liệu thứ nhất không thuộc 
về loại xác định. Trong quá trình thực hiện các phương án của sáng chế, khi chuyển 
mạch dịch vụ dữ liệu của UE được tắt, lưu lượng dữ liệu của UE có thể được tiết kiệm.  
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(11) 62131 
(21) 1-2018-04917 (51) 7 A62D  7/00, A62B  18/02,  23/02 

(22) 05.04.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/IB2017/051935        05.04.2017 (87) WO2017/175143 12.10.2017 
(30) 62/390,664            05.04.2016       US 

15/394,265            29.12.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2018 
(71) INNONIX TECHNOLOGIES, INCORPORATED  (KY) 

4th Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, GT Grand Cayman KY1-1103, Cayman 
Islands 

(72) O, Wylie Wing Nien (CN), STEWART, Neal George (CN), VON BORSTEL, Reid 
Warren (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm để phủ vải hoặc vật liệu lọc, vải, khẩu trang làm từ 

vải này và bộ lọc không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để phủ vải hoặc vật liệu lọc để giảm việc hít vào các chất 

gây ô nhiễm. Chế phẩm này bao gồm dung dịch nước chứa hợp chất vô cơ iođua, 
phtaloxyanin kim loại và chất liên kết polyme. Chất vô cơ iođua này có thể là đồng (I) 
iođua, phtaloxyanin kim loại này có thể là phtaloxyanin sắt, và chất liên kết polyme này 
có thể là polyvinylpyroliđon hoặc rượu polyvinylic. Chế phẩm này khử hoạt tính chất 
gây ô nhiễm bằng cách trung hòa các chất gây ô nhiễm như nitơ đioxit, lưu huỳnh 
đioxit, khí ozon, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và các chất khó chịu khác trong không 
khí, mà  không yêu cầu nhiệt độ cao hoặc các bình hô hấp lớn chứa chất hấp thụ. Tùy ý, 
chất làm ẩm cũng có thể được đưa vào dung dịch phủ để giữ hơi ẩm trong bộ lọc hoạt 
tính, nhờ đó nâng cao hoạt tính của chế phẩm trong việc khử hoạt tính các khí oxy hóa 
và các phần tử độc khác của không khí ô nhiễm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vải có sợi được phủ bằng chế phẩm nêu trên, khẩu 
trang làm từ vải này và bộ lọc không khí. 
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(11) 62132 
(21) 1-2018-04947 (51) 8 E04B  2/84, E04C  5/06,  5/16, E04B  

1/41 
(22) 03.07.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/007016      03.07.2017 (87) WO2018/008917 A1 11.01.2018 
(30) 10-2016-0085676           06.07.2016       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2018 
(71) NAM YOUNG INDUSTRY CO., LTD.  (KR) 

567-50, Cheongsin-ro, Ungok-myeon Cheongyang-gun Chungcheongnam-do 33319, 
Republic of Korea 

(72) GIL, Inhwan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Kết cấu tường 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu tường và, cụ thể hơn, tới kết cấu tường để tạo thành khung 
đỡ của tường, trong đó nhiều sợi thép được tạo thành để kéo dài theo chiều dọc và chiều 
ngang để tạo thành phần lưới thép có dạng lưới, các phần lưới thép giống nhau được tạo 
thành tại các vị trí tương ứng để tạo thành khung sợi thép kiểu giàn được đặt vị trí vuông 
góc với nhau, được lắp ráp bằng cách cố định các sợi mà không cần công cụ liên kết để 
tạo thành kết cấu tường, và chốt nối phần lưới thép được sử dụng để ghép kết cấu tường 
với kết cấu tường bổ sung nằm ở phía bên hoặc phía trên của nó.  
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(11) 62133 
(21) 1-2018-04960 (51) 7 A23L 19/00 

(22) 06.11.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2018 
(75) Trần Sỹ Việt  (VN) 

327/43 Nguyễn Đình Chiểu -F3-Q5- thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Quy trình sản xuất tỏi đen chứa thành phần menthol từ cây 

Bạc Hà 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất tỏi đen chứa thành phần menthol từ cây Bạc Hà, bao 

gồm bước: ủ tỏi thường ở nhiệt độ từ 40 độ C đến 80 độ C cùng với tinh thể menthol tự 
nhiên được chiết xuất từ cây Bạc Hà, trong đó thành phần menthol được bổ sung theo tỷ 
lệ 10mg menthol/kg tỏi, sau 14 ngày kiểm tra định lượng sự có mặt của thành phần 
menthol trong sản phẩm tỏi đen. 
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(11) 62134 
(21) 1-2018-04961 (51) 7 A23L 19/00 

(22) 06.11.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2018 
(75) Trần Sỹ Việt  (VN) 

327/43 Nguyễn Đình Chiểu -F3-Q5- thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Quy trình sản xuất nông sản sấy chứa thành phần menthol từ 

cây Bạc Hà 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất nông sản sấy chứa thành phần menthol từ cây Bạc 

Hà, quy trình này bao gồm bước: Nông sản sau khi thu hái được sơ chế rồi sấy khô ở 
nhiệt độ từ 40 độ C đến 80 độ C đến khi nước trong nông sản còn khoảng 30-50%, sau 
đó được ủ nhiệt cùng với tinh thể menthol được chiết xuất từ cây Bạc hà ở nhiệt độ 40-
70 độ C, sau đó kiểm tra định lượng sự có mặt của thành phần menthol sản phẩm nông 
sản sấy. Nông sản sấy được tạo ra theo sáng chế có vị the mát sau khi ăn, làm người ăn 
có cảm giác mới lạ.  
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(11) 62135 
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(71) NITE IZE, INC.  (US) 

5660 Central Avenue, Boulder, Colorado 80301, United States of America 
(72) ORMSBEE, Bowden (US), STEVENS, Rex W. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống giữ thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống để giữ thiết bị điện tử bao gồm phần thân, phần thân có bề 
mặt phẳng. Hệ thống còn bao gồm đoạn giữ thứ nhất và đoạn giữ thứ hai, mỗi đoạn 
trong số các đoạn giữ thứ nhất và đoạn giữ thứ hai bao gồm bề mặt giữ gần như vuông 
góc với bề mặt phẳng. Hệ thống còn bao gồm đòn liên kết với đoạn giữ thứ nhất, đòn 
nhô vào trong lỗ ở phần thân, phần thân bao gồm cơ cấu để giữ đòn ở vị trí cố định thứ 
nhất sao cho có khoảng cách thứ nhất giữa các đoạn giữ thứ nhất và đoạn giữ thứ hai, cơ 
cấu còn tạo ra hướng của đòn ở vị trí cố định thứ hai sao cho có khoảng cách thứ hai 
giữa các đoạn giữ thứ nhất và đoạn giữ thứ hai, khoảng cách thứ hai nhỏ hơn khoảng 
cách thứ nhất, các đoạn giữ thứ nhất và đoạn giữ thứ hai được tạo hình dạng bù để giữ 
thiết bị điện tử.  
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(71) WU, SHU-CHUN.  (CN) 

No.67, Jialing St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City, Taiwan 80656, China. 
(72) WU, Shu-Chun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm làm sạch cơ thể người và phương pháp sản xuất chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất làm sạch cơ thể người và phương pháp sản xuất chất này. Chất 

làm sạch cơ thể người chứa chiết phẩm tỏi với lượng nằm trong khoảng từ 1% trọng 
lượng đến 60%trọng lượng, và tác nhân làm sạch với lượng nằm trong khoảng từ 40% 
trọng lượng đến 99% trọng lượng. Phương pháp sản xuất chất làm sạch cơ thể người bao 
gồm các bước sau: chuẩn bị một số lượng tỏi, bổ sung nước ở tỷ lệ định trước vào một 
số lượng tỏi này để thu được hỗn hợp tỏi, bổ sung nấm men ở tỷ lệ định trước vào hỗn 
hợp tỏi và để yên hỗn hợp này trong một khoảng thời gian để lên men để thu được dịch 
lên men của tỏi, tiến hành chưng cất cryo dịch men của tỏi để thu được chiết phẩm tỏi, 
và bổ sung tác nhân làm sạch ở tỷ lệ định trước vào chiết phẩm tỏi để trộn để thu được 
chất làm sạch cơ thể người. Sáng chế sử dụng chất làm sạch cơ thể người dạng thảo mộc 
làm từ tỏi để làm sạch cơ thể người và làm giảm các triệu chứng của gàu. Hơn nữa, việc 
sử dụng lâu dài theo sáng chế không gây ra tính kháng kháng sinh hoặc sự suy thoái 
môi trường. 
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) KLIPFEL, Yorick (CH), BUEHLER, FrÐdÐric Ulysse (CH), PERRINJAQUET, Marc 

(CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm đúc chứa vật liệu thuốc lá thuần 

nhất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm đúc chứa vật liệu thuốc lá thuần nhất, 

phương pháp này bao gồm: bước nghiền bột (108) các sợi xenluloza (5) với nước (6); 
bước xay (102, 106) hỗn hợp thuốc lá của một hoặc nhiều loại thuốc lá thành các hạt 
thuốc lá (10); bước kết hợp (107) các sợi xenluloza đã nghiền bột với các hạt thuốc lá và 
với chất kết dính (8) để tạo ra chất sệt; bước làm thuần nhất chất sệt; bước đúc (110) 
chất sệt để tạo ra tấm đúc chứa vật liệu thuốc lá thuần nhất từ chất sệt; bước bỏ đi (112) 
các phần không mong muốn của tấm đúc; và bước đưa (113) các phần không mong 
muốn (9) được bỏ đi của tấm đúc vào trong chất sệt.  

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
187 

(11) 62138 
(21) 1-2018-04971 (51) 7 A24C  5/20, A24B  3/14 

(22) 26.05.2017 (43) 25.03.2019 
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) KLIPFEL, Yorick (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp quấn tấm làm từ vật liệu thuốc lá thuần nhất 

thành ống cuộn chỉ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quấn tấm (13) làm từ vật liệu thuốc lá thuần nhất 

thành ống cuộn chỉ (12), phương pháp này bao gồm: tạo ra tấm làm từ vật liệu thuốc lá 
thuần nhất có đầu tự do (11); nối đầu tự do với lõi trung tâm; quay lõi trung tâm sao cho 
có thể quấn tấm làm từ vật liệu thuốc lá thuần nhất quanh lõi này để tạo ra ống cuộn chỉ; 
và tác dụng lực trên một đơn vị chiều dài vào tấm làm từ vật liệu thuốc lá thuần nhất 
trong quá trình quấn để kéo tấm này mà có độ lớn được bao gồm nằm trong khoảng từ 
khoảng 42N/m và khoảng 93N/m.  
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Otto-Hahn-Strasse 15, 44227 Dortmund, Germany 
(72) HENKEL, Thomas (DE), BITZER, Jens (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm kháng vi sinh vật chứa glycolipit và sản phẩm trên 

cơ sở nước có thể tiêu thụ qua đường miệng chứa chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng vi sinh vật chứa một hoặc nhiều glycolipit kháng 
khuẩn và một hoặc nhiều chất ổn định phối chế. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm 
trên cơ sở nước có thể tiêu thụ qua đường miệng chứa chế phẩm này. 
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Wagramer Strasse 17-19, 1220 Vienna, Austria 
(72) RUEMER, Franz (AT), EK, Carl-Gustav (SE), BERGQVIST, Mattias (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Quy trình làm giảm có kiểm soát lưu lượng nóng chảy của 

polyetylen và quy trình cải biến polyetylen 
  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình sản xuất các vật liệu tái chế polyetylen cải biến có MFR 

thấp và hàm lượng gel thấp một cách trực tiếp theo cách có kiểm soát nhờ xử lý ép đùn 
hoạt hóa. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới quy trình làm giảm có kiểm soát lưu lượng 

nóng chảy (5 kg, 190°C) (MFR) của polyetylen và quy trình cải biến polyetylen, trong 
đó lưu lượng nóng chảy cuối cùng (5 kg, 1900C) (MFRf) của polyetylen cải biến đáp 
ứng được phân rã dạng hàm mũ (công thức (I) đối với lưu lượng nóng chảy bắt đầu (5 
kg, 1900C) (MFR0) và hàm lượng (X) của peoxit dựa vào lượng polyetylen, 

                               MFRf = MPR0 × e -µX  (I) 

trong đó hằng số phân rã dạng hàm mũ à nằm trong khoảng từ 0,0005 đến 0.005. 
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(11) 62141 
(21) 1-2018-05004 (51) 7 A61K  39/395,  47/68, C07K  16/28 

(22) 13.04.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/027317 13.04.2017 (87) WO2017/180813 19.10.2017 
(30) 62/323,228      15.04.2016      US 

62/323,249      15.04.2016      US 
62/432,314      09.12.2016      US 

(71) MACROGENICS, INC.  (US) 
9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850, United States of America 

(72) LOO, Deryk, T. (CA), HUANG, Ling (US), JOHNSON, Leslie, S. (US), SON, Thomas 
(US), SCRIBNER, Juniper (US), BONVINI, Ezio (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể tiếp hợp dược chất kháng thể kháng B7-H3, phân tử gắn kết 

B7-H3 và dược phẩm bao gồm phân tử gắn kết này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phân tử gắn kết B7-H3 mới có khả năng gắn kết với B7- H3 của 

người và không phải của người, và cụ thể là tới các phân tử mà có tính phản ứng chéo 
với B7-H3 của động vật linh trưởng không phải là người (ví dụ, khỉ cynomolgus). Sáng 
chế còn đề cập tới các phân tử gắn kết-B7-H3 bao gồm các miền chuỗi nhẹ thay đổi 
và/hoặc chuỗi nặng thay đổi (VH) đã được làm tương thích với người và/hoặc được khử 
miễn dịch sao cho thể hiện tính gây miễn dịch giảm đi khi sử dụng cho các đối tượng 
tiếp nhận. Cụ thể, sáng chế đề cập tới các phân tử gắn kết B7-H3 lưỡng đặc hiệu, tam 
đặc hiệu hoặc đa đặc hiệu, bao gồm các kháng thể kép lưỡng đặc hiệu, các BiTE, các 
kháng thể lưỡng đặc hiệu, các phân tử gắn kết hoá trị ba, v.v. mà bao gồm: (i) các miền 
thay đổi gắn kết-B7-H3 này và (ii) miền có khả năng gắn kết với epitop của phân tử có 
mặt trên bề mặt của tế bào hiệu ứng. Sáng chế cũng đề cập tới phân tử mà bao gồm miền 
gắn kết-B7-H3 của người của kháng thể kháng-B7-H3 của người được làm tương thích 
với người được tiếp hợp với ít nhất một gốc dược chất ("B7-H3-ADC").  
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(US), HUANG, Xiaojun (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidin dùng làm chất ức chế JAK kinaza, dược 

phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

trong đó các biến được xác định trong bản mô tả này, hoặc muối dược dụng của chúng, 
chúng là các chất ức chế JAK kinaza. Sáng chế cũng đề xuất các dược phẩm chứa các 
hợp chất này, các phương pháp sử dụng các hợp chất này để điều trị các bệnh dạ dày- 
ruột và các bệnh viêm khác, và các quy trình và các chất trung gian hữu ích để điều chế 
các hợp chất này.  
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(72) SOO CHOW HOH (MY) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp nén ép nhiệt áp dụng trong đóng gói sản phẩm 

làm từ chất liệu bọt xốp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nén ép nhiệt trong đóng gói sản phẩm làm từ chất liệu 

bọt xốp trong lĩnh vực đóng gói hàng hóa. Sự khác biệt cơ bản theo sáng chế là sử dụng 
phương pháp nén kết hợp với ép nhiệt, giúp giảm kích thước sản phẩm trong quá trình 
đóng gói, từ đó nhằm giảm thời gian sản xuất, tăng năng suất hiệu quả công việc, cung 
cấp một giải pháp vận chuyển linh hoạt, giảm không gian lưu trữ hàng và chi phí vận 
chuyển. Phương pháp này tiến hành đồng thời cùng một lúc hai công đoạn gồm: nén và 
ép nhiệt thành phẩm đóng gói. Sản phẩm vẫn đảm bảo tính thẩm mĩ, kích thước, hình 
dáng ban đầu khi đến tay khách hàng.  
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(11) 62144 
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182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111, Japan 
(72) SUZUKI, Yuichi (JP), SAKAUE, Haruhiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm thấm hút và thiết bị phủ chất 

kết dính 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sản phẩm thấm hút với nhiều loại khác nhau 

trên cùng một dây chuyền sản xuất, có nhiều ưu điểm như, ví dụ, giảm thời gian cần 
thiết cho việc chuyển đổi chất kết dính nóng chảy nhiệt, và hạn chế các tạp chất trộn lẫn 
trong chất kết dính nóng chảy nhiệt. Với phương pháp sản xuất sản phẩm thấm hút này, 
nhiều loại sản phẩm thấm hút được sản xuất trên cùng một dây chuyền sản xuất có một 
thiết bị phủ. Thiết bị phủ (70) có: bộ phận cấp thứ nhất (71-1) dùng để cấp chất kết dính 
nóng chảy nhiệt thứ nhất; bộ phận cấp thứ hai (71-2) dùng để cấp chất kết dính nóng 
chảy nhiệt thứ hai; bộ phận chuyển đổi (76) dùng để lựa chọn bộ phận cấp thứ nhất hoặc 
bộ phận cấp thứ hai; và bộ phận phủ (82) dùng để phủ chất kết dính nóng chảy nhiệt thứ 
nhất hoặc thứ hai lên vật liệu. Phương pháp sản xuất này bao gồm: bước sản xuất sản 
phẩm thấm hút thứ nhất trong đó bộ phận chuyển đổi lựa chọn bộ phận cấp thứ nhất, và 
bộ phận phủ phủ chất kết dính nóng chảy nhiệt thứ nhất lên vật liệu thứ nhất; và bước 
sản xuất sản phẩm thấm hút thứ hai trong đó bộ phận chuyển đổi lựa chọn bộ phận cấp 
thứ hai, và bộ phận phủ phủ chất kết dính nóng chảy nhiệt thứ hai lên vật liệu thứ hai. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị phủ chất kết dính. 
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Postboks 74, 1325 Lysaker (NO) 
(72) ENGENE, Knut (NO), STUEDAL, Odd Inge (NO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy kéo tời trên sàn, khối máng trượt thoát hiểm và phương 

pháp hạ hoặc tháo bình chuyên chở trên giàn tự hành 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy kéo tời trên sàn (DHT) dùng cho giàn tự hành (1) bao gồm kết 

cấu khung đế dài (12) mang các bộ dẫn động bằng dây xích tương ứng (18) trên mỗi 
một phía cho phép máy kéo (2) dịch chuyển về phía trước và về phía sau, khác biệt ở 
chỗ máy kéo (2) ngoài ra bao gồm kết cấu khung hình tháp (10) kéo dài về cơ bản theo 
chiều thẳng đứng từ một phần đầu của kết cấu khung đế (12), kết cấu khung hình tháp 
(10) mang kết cấu khung trên dạng côngxon (11) mang thiết bị nâng (22, 21), các bộ 
dẫn động bằng dây xích (18) được định vị tại cùng một đầu với kết cấu khung trên (11), 
sao cho kết cấu khung đế (12) được kéo dài bởi các dầm côngxon (12a) tương ứng cách 
xa nhau với khoảng hở giữa chúng, mỗi một dầm côngxon (12) có kết cấu đỡ có thể 
điều chỉnh (19) gần với đầu xa (12b) của chúng từ bộ dẫn động bằng dây xích (18), kết 
cấu khung trên dạng côngxon (11) được kéo dài dọc theo các dầm côngxon (12a) tương 
ứng, và thiết bị nâng (20, 21) được bố trí để được di chuyển cả về phía trước và về phía 
sau, ngoài ra còn di chuyển sang hai bên trong kết cấu khung trên để định vị tải được đỡ 
trên thiết bị nâng. Sáng chế còn đề cập đến máng trượt thoát hiểm (54) được lắp đặt tạm 
thời và phương pháp lắp đặt và tháo bình chuyên chở (70) trên giàn (1). 
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(11) 62146 
(21) 1-2018-05102 (51) 8 H04W  48/12 

(22) 20.04.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/079712       20.04.2016 (87) WO2017/181353 26.10.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) SHU, Lin (CN), WANG, Yuan (CN), ZHU, Fenqin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý sự chuyển vị giữa các mạng lõi dành riêng, 

thành phần mạng quản lý di động, thiết bị người dùng và vật 
ghi đọc được bởi máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sự chuyển vị giữa các mạng lõi dành riêng, 
thành phần mạng quản lý di động, thiết bị người dùng và vật ghi đọc được bởi máy tính. 
Phương pháp bao gồm các bước: khi loại sử dụng thuê bao của thiết bị người dùng (UE) 
thay đổi, thu nhận, bởi thành phần mạng quản lý di động, loại sử dụng thuê bao của UE; 
nếu thông tin hỗ trợ mạng lõi dành riêng của UE không trùng khớp với mạng lõi dành 
riêng được phục vụ bởi thành phần mạng quản lý di động, gửi, bởi thành phần mạng 
quản lý di động, tin nhắn yêu cầu đến UE; và gửi, bởi UE, tin nhắn yêu cầu truy cập dựa 
vào tin nhắn yêu cầu, và gửi, đến trạm gốc phục vụ của UE, thông tin hỗ trợ mạng lõi 
dành riêng trong tin nhắn yêu cầu thiết lập kết nối điều khiển tài nguyên rađio (RRC) 
được kích hoạt bởi tin nhắn yêu cầu truy cập, sao cho trạm gốc lựa chọn mạng lõi dành 
riêng tương ứng với thông tin hỗ trợ mạng lõi dành riêng dùng cho UE. Theo các giải 
pháp kỹ thuật được đề xuất theo sáng chế, thành phần mạng quản lý di động không cần 
khởi tạo thủ tục chuyển hướng tầng không truy cập (NAS), sao cho các chi phí truyền 
tín hiệu chuyển hướng không cần thiết được tiết kiệm, và tính độc lập giữa các mạng lõi 
dành riêng (DCN) khác nhau được đảm bảo.  
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(22) 26.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/019726            26.05.2017 (87) WO2017/204335 30.11.2017 
(30) 2016-106259            27.05.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2018 
(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kandanishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018441, Japan 
(72) OBARA, Mie (JP), SAKAKIBARA, Michihiro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp đóng gói dùng cho thực phẩm chiên rán, phương pháp 

sản xuất nó và phương pháp đưa hỗn hợp dùng cho thực phẩm 
chiên rán lên đối tượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp đóng gói dùng cho thực phẩm chiên rán mà là hỗn hợp 
dùng cho thực phẩm chiên rán được nạp trong đồ chứa, hỗn hợp dùng cho thực phẩm 
chiên rán này là hỗn hợp bột chứa bột mỳ và ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm 
gồm bột ngũ cốc khác và tinh bột ở tỷ lệ khối lượng 99 : 1 đến 20: 80, có góc nghi bằng 
từ 33 đến 54 độ, đồ chứa này là đồ chứa dạng lắc bao gồm một hoặc nhiều lỗ lắc có 
chiều rộng tối đa bằng 2 đến 20 mm. Hỗn hợp dùng cho thực phẩm chiên rán này có thể 
được lắc ra với một lượng nhỏ từ đồ chứa dạng lắc và có các thành phần khó tách rời 
khỏi nhau trong đồ chứa. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất hỗn hợp đóng 
gói dùng cho thực phẩm chiên rán và phương pháp đưa hỗn hợp dùng cho thực phẩm 
chiên rán lên đối tượng. 
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(11) 62148 
(21) 1-2018-05109 (51) 7 H01B  3/04,  3/40,  3/50,  19/02, 

B32B  19/02 
(22) 21.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/056636 21.03.2017 (87) WO2017/178195 19.10.2017 
(30) 16165608.7      15.04.2016      EP 
(71) 1. HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS LICENSING (SWITZERLAND) GMBH  

(CH) 
Legal Services Department, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel (CH) 
2. ISOVOLTA AG  (AT) 

IZ No Sòd Strasse 3, 2355 Wiener Neudorf (AT) 
(72) BEISELE,Christian (DE), COLLIARD, Sophie (FR), STECHER, Harald  (AT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Băng mica giàu nhựa và quy trình sản xuất băng mica này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng mica giàu nhựa gồm một hoặc nhiều hơn một lớp giấy mica 
và một hoặc nhiều hơn một lớp sợi vô cơ phi kim, cụ thể là sợi thủy tinh, được ngâm 
tẩm trước với chế phẩm nhựa ngâm tẩm gồm nhựa epoxy với nhiều hơn một nhóm 
epoxy, ở thể rắn hoặc nửa rắn tại nhiệt độ môi trường xung quanh, chất hóa cứng tiềm 
ẩn cho nhựa epoxy này, khoảng 5 đến 20% khối lượng bo nitrua hình lục giác có kích 
thước hạt (D50) bằng hoặc nhỏ hơn khoảng 3μm, khoảng từ 0,05 đến 1% khối lượng 

chất thấm ướt và dung môi thích hợp được loại bỏ sau khi băng mica đã được ngâm tẩm 
với hỗn hợp nhựa ngâm tẩm hữu ích để tạo ra các lớp cách điện với tính dẫn nhiệt và hệ 
số tản nhiệt điện môi tuyệt vời.  
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất của băng mica giàu nhựa.  
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(11) 62149 
(21) 1-2018-05118 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 31.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/063232 31.05.2017 (87) WO2017/207672 A1 07.12.2017 
(30) 16172326.7      31.05.2016      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) DUC, Fabien (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí và phương pháp tạo ra vật dụng tạo sol 

khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng tạo sol khí (2) bao gồm nền tạo sol khí (4), nguồn nhiệt dễ 

cháy (3) và ít nhất một lớp gel khí được gia cường bằng sợi (5) mà bao quanh ít nhất 
một phần chiều dài của nguồn nhiệt dễ cháy (3). Vật dụng tạo sol khí (2) này còn bao 
gồm một hoặc nhiều đường dẫn dòng khí mà dọc theo đó không khí có thể được hút qua 
vật dụng tạo sol khí (2) để người sử dụng hít, và một hoặc nhiều lớp chắn không cháy, 
gần như không thấm khí được đặt giữa nguồn nhiệt dễ cháy (3) và nền tạo sol khí (4). 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra vật dụng tạo sol khí (2).  
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(11) 62150 
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(22) 26.01.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/000984    26.01.2017 (87) WO2017/183802 26.10.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea  
(72) LIM, Jae-Ho  (KR), LEE, Kyung-Jong  (KR), KIM, Hosaeng  (KR), KIM, Seunghwan  

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Anten và thiết bị điện tử có chứa anten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này có thể bao gồm vỏ thứ nhất bao 
gồm mặt thứ nhất quay về hướng thứ nhất, mặt thứ hai quay về hướng thứ hai ngược với 
hướng thứ nhất, và mặt bên thứ nhất bao quanh ít nhất một phần của khoảng trống giữa 
mặt thứ nhất và mặt thứ hai, vỏ thứ hai bao gồm mặt thứ ba quay về hướng thứ ba, mặt 
thứ tư quay về hướng thứ tư ngược với hướng thứ ba, và mặt bên thứ hai bao quanh ít 
nhất một phần của khoảng trống giữa mặt thứ ba và mặt thứ tư, bộ hiển thị thứ nhất được 
đặt trong vỏ thứ nhất và được để hở qua vỏ thứ nhất, chi tiết nối nối vỏ thứ nhất và vỏ 
thứ hai sao cho vỏ thứ nhất và vỏ thứ hai được gập ngược nhau, trong đó khi vỏ thứ nhất 
và vỏ thứ hai được gập, mặt bên thứ nhất và mặt bên thứ hai tiếp giáp với nhau, phần tử 
dẫn điện thứ nhất được bố trí với ít nhất một phần của mặt bên thứ nhất, trong đó phần 
tử dẫn điện thứ nhất bao gồm khe không dẫn điện thứ nhất và khe không dẫn điện thứ 
hai được kéo dài theo hướng thứ nhất hoặc hướng thứ hai sao cho phần tử dẫn điện thứ 
nhất được chia thành các đoạn dẫn điện, phần tử dẫn điện thứ hai được bố trí với ít nhất 
một phần của mặt bên thứ hai, trong đó phần tử dẫn điện thứ hai chứa khe không dẫn 
điện thứ ba và khe không dẫn điện thứ tư được kéo dài theo hướng thứ ba hoặc hướng 
thứ tư sao cho phần tử dẫn điện thứ hai được chia thành các đoạn dẫn điện, và khi vỏ thứ 
nhất và vỏ thứ hai được gập, khe thứ nhất và khe thứ tư tiếp giáp với nhau và khe thứ hai 
và khe thứ ba tiếp giáp với nhau, và ít nhất một mạch truyền thông không dây được nối 
điện với một trong số các đoạn dẫn điện của phần tử dẫn điện thứ nhất tại điểm thứ nhất 
tiếp giáp với khe thứ nhất, và được nối điện với đoạn còn lại trong số các đoạn dẫn điện 
của phần tử dẫn điện thứ nhất tại điểm thứ hai tiếp giáp với khe thứ hai. 
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(22) 23.05.2017 (43) 25.03.2019 
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(72) FUJITA, Tomoyuki (JP), URA, Naoko (JP), TANIO, Toshiyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm thấm hút cải thiện khả năng ôm sát vùng đũng và có thể hạn 
chế sự rò rỉ dịch thể đồng thời hạn chế cảm giác khó chịu khi sử dụng. Phần giữa theo 
phương chiều rộng của bộ phận thấm hút (30) của sản phẩm thấm hút (1) có vùng có 
trọng lượng cơ sở cao (31) nằm trong phần giữa theo phương chiều dài của vùng đũng, 
và vùng có trọng lượng cơ sở thấp (32) ở phía sau vùng có trọng lượng cơ sở cao. Trọng 
lượng cơ sở của chất thấm hút trong vùng có trọng lượng cơ sở thấp nhỏ hơn trọng lượng 
cơ sở của chất thấm hút trong vùng có trọng lượng cơ sở cao. Khoảng cách theo phương 
chiều dài (L11) giữa mép trước của vùng có trọng lượng cơ sở thấp và phần giữa theo 
phương chiều dài của các cánh này nằm trong khoảng từ 40mm đến 60mm. Bô phận 
thấm hút này được cấu thành bởi các phần ép theo phương chiều dài (81) kéo dài theo 
phương chiều dài và không song song với nhau. Các vùng ép theo phương chiều dài 
(R81) được kẹp giữa các phần ép theo phương chiều dài có độ cứng cao so với vùng có 
trọng lượng cơ sở thấp, và nằm môt cách tương ứng ở phía ngoài theo phương chiều 
rộng của vùng có trọng lượng cơ sở thấp. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm để làm trung tính nọc độc từ côn trùng có nọc độc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để làm trung tính nọc độc từ côn trùng có nọc độc mà 
làm trung tính có hiệu quả nọc độc từ côn trùng có nọc độc, cụ thể là ong, và có hại cho 
cơ thể người, do đó được mọi người sử dụng thuận tiện cho bất kỳ ai mà không cần bác 
sĩ kê đơn, do đó mang theo thuận tiện và có thể dùng ngay lập tức. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
202 

(11) 62153 
(21) 1-2018-05175 (51) 8 H02G  1/02, B26B  27/00, B26D  

3/00, H02G  1/12 
(22) 17.04.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/015496      17.04.2017 (87) WO2017/183614 26.10.2017 
(30) 2016-085995      22.04.2016       JP 
(71) NAGAKI SEIKI CO., LTD.  (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka 5740045, Japan 
(72) NAGAKI, Takayuki (JP), MIYAZAWA, Tomoharu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ cài chốt để vận hành từ xa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ cài chốt để vận hành từ xa có độ bền rất cao và có khả 
năng được vận hành tương đối dễ dàng. Dụng cụ cài chốt để vận hành từ xa bao gồm 
bàn xoay (12) được tạo kết cấu để khoảng trống chứa vật tuyến tính được tạo ra ở phần 
tâm và có lỗ luồn vào/rút ra vật tuyến tính (28) được tạo ra ở phần cắt rãnh, giá đỡ (14) 
giữ quay được bàn xoay, phương tiện gắn cần vận hành (16) đỡ giá đỡ và được gắn vào 
đầu mũi của cần vận hành từ xa, và đoạn bánh răng mở/đóng (18) được gắn lắc được vào 
bàn xoay gần với lỗ luồn vào/rút ra vật tuyến tính, trong đó đoạn bánh răng mở/đóng 
(18) có cụm nam châm cố định (20) được tạo ra trên bề mặt đối diện với bàn xoay, và 
bàn xoay có cụm nam châm cố định (22) được tạo ra trong vùng đối diện với cụm nam 
châm cố định (20) của đoạn bánh răng mở/đóng khi đoạn bánh răng mở/đóng nằm ở vị 
trí đóng lỗ luồn vào/rút ra vật tuyến tính.  
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(86) PCT/US2017/028580 20.04.2017 (87) WO2017/189322 A1 02.11.2017 
(30) 62/326,973      25.04.2016      US 
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15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, United States of America 
(72) Nathan PIKE (US), Anna TAYLOR (US), Steve BACHMAN (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp chuẩn bị hỗn hợp thức ăn chăn nuôi và đồ chứa 

thức ăn chăn nuôi tan được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuẩn bị hỗn hợp thức ăn chăn nuôi và đồ chứa thức 

ăn chăn nuôi tan được. Các thành phần được yêu cầu có mặt với các lượng rất nhỏ so với 
phần còn lại của các hợp phần trong thức ăn chăn nuôi, nghĩa là, các thành phần vi 
lượng, có thể được đo trước và hàn kín trong đồ chứa thức ăn chăn nuôi tan được có thể 
được làm từ màng polyme tan trong nước, sau đó cho vào các hợp phần thức ăn chăn 
nuôi khác khi thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh đang được chuẩn bị. 

 
  
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
204 
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(22) 17.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/018493           17.05.2017 (87) WO2017/199996 A1 23.11.2017 
(30) 2016-099418           18.05.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2018 
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2-8, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8631 Japan  
(72) NAKANO Toru  (JP), OE Taro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nước và phương pháp để tái sinh 

nhựa trao đổi ion 
  (57)    Trong phương pháp xử lý nước sử dụng nhựa trao đổi ion và màng lọc thẩm thấu ngược, 

ngay cả khi SO4
2- và CO3

2- được chứa trong nước cần được xử lý, thì việc tái sinh nhựa 
trao đổi ion vẫn được thực hiện theo cách đơn giản hơn và với chi phí thấp hơn. Sáng 
chế đề cập đến phương pháp xử lý nước bao gồm bước làm mềm bằng cách sử dụng 
nhựa trao đổi ion để làm mềm nước cần được xử lý chứa SO4

2- vμ/hoÆc CO3
2-, thành phần 

gây nên độ cứng, Na+, và Cl-; bước lọc nano bằng cách sử dụng màng lọc nano để tách 
nước đó được làm mềm trong bước làm mềm thành nước thấm qua và chất lỏng cô đặc 
từ màng lọc nano; bước thẩm thấu ngược bằng cách sử dụng màng lọc thẩm thấu ngược 
để tách nước đó thấm qua từ màng lọc nano thành nước thấm qua và nước cô đặc từ 
màng lọc thẩm thấu ngược; và bước tái sinh nhựa trao đổi ion nhằm tái sinh nhựa trao 
đổi ion bằng cách sử dụng nước cô đặc từ màng lọc thấm thấu ngược; thiết bị xử lý nước 
thích hợp để thực hiện phương pháp này; và phương pháp để tái sinh nhựa trao đổi ion, 
mà bao gồm bước làm mềm, bước lọc nano, bước thẩm thấu ngược, và bước tái sinh 
nhựa trao đổi ion sử dụng nước cô đặc từ màng lọc thẩm thấu ngược. 
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(11) 62156 
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(72) KUMAGAMI, Manabu (JP), SUN, Chen (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển lưu chất 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển lưu chất có khả năng giảm các sự thay đổi về tính 
chất thông qua việc trộn khí hoặc chất lỏng có các tính chất thay đổi theo thời gian. 
Trong thiết bị điều khiển lưu chất (1), mà được cấu hình để điều khiển trạng thái trộn 
khí hoặc chất lỏng có tính chất thay đổi theo thời gian, bình trộn lưu chất (11) được nối 
với ống cung cấp lưu chất (12), mà đóng vai trò như nguồn cung cấp lưu chất duy nhất 
được cấu hình để cung cấp lưu chất bao gồm khí hoặc chất lỏng, và nối với ống chiết lưu 
chất (13), mà được cấu hình để chiết lưu chất khỏi bình trộn lưu chất (11). Vòi cung cấp 
lưu chất (14) có dạng hình trụ dài được được bố trí trong bình trộn lưu chất (11), và có 
nhiều phần phun lưu chất (15), mà mỗi chúng là một vùng trong đó lỗ cung cấp lưu chất 
(151) được tạo ra, được sắp xếp theo cách rời rạc. Tấm vách ngăn (16) được sắp xếp ở 
phía dưới cùng của vị trí sắp xếp của phần phun lưu chất (15) ở phía phần đầu đỉnh của 
vòi cung cấp lưu chất (14) để chặn một phần của mặt cắt ngang của bình trộn lưu chất 
(11).  
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5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008405, Japan 
(72) KUROIWA Yutaka (JP), NAKASHIMA Tetsuya (JP), NAGAI Kensuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thủy tinh dùng làm vật ghi thông tin, đế thủy tinh của vật 

ghi thông tin và đĩa từ 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thuỷ tinh dùng làm vật ghi thông tin, có khả năng ít bị rạn nứt nhiệt 

do sự phân bố nhiệt độ trong đế thuỷ tinh trong công đoạn nung nóng đế thuỷ tinh này ở 
nhiệt độ cao hơn 600oC ngay cả khi nhiệt độ chuyển hoá thuỷ tinh được tăng lên tới 
650oC hoặc cao hơn; đế thuỷ tinh của vật ghi thông tin làm bằng thuỷ tinh này; và đĩa 
từ. Sáng chế đề cập đến thuỷ tinh dùng để dùng trong vật ghi thông tin, trong đó thành 
phần thuỷ tinh này được xác định, và có mối tương quan định lượng đặc trưng giữa oxit 
kim loại kiềm thổ và oxit kim loại kiềm.  
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14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210, Japan 
(72) MORIKAWA Satoshi (JP), INOUE Mayuko (JP), KUSUNOKI Ayako (JP), 

TSUMURA Kana (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch sợi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch sợi chứa thành phần (A), thành phần (B) và 
thành phần (C) sau đây:  

thành phần (A): olefin sulfonat nội có 17 đến 24 nguyên tử cacbon,  
thành phần (B): chất hoạt động bề mặt không ion,  
thành phần (C): chất tạo chelat kim loại,  
trong đó tỷ lệ khối lượng (B)/(A) của thành phần (B) so với thành phần (A) nằm 

trong khoảng từ 0 đến 1,0, nếu chế phẩm chứa thành phần (B), bao gồm chất hoạt động 
bề mặt không ion có HLB lớn hơn 10,5 hàm lượng của thành phần (C) là không lớn hơn 
20% theo khối lượng, và chế phẩm có tác dụng để làm sạch sợi trong nước cứng.  
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt dùng cho các sản phẩm dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt dùng cho sản phẩm dệt chứa thành phần (A) và 
thành phần (B) sau đây: 
thành phần (A): olefin sulfonat nội có 15 đến 24 nguyên tử cacbon và bao gồm olefin 
sulfonat nội có 15 đến 24 nguyên tử cacbon với nhóm sulfonat ở vị trí 5 hoặc cao hơn, 
và 
thành phần (B): chất hoạt động bề mặt không ion có HLB lớn hơn 10,5 nhưng không lớn 
hơn 19. 
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(71) CRODA INTERNATIONAL PLC  (GB) 

Cowick Hall, Snaith, Goole, Yorkshire DN14 9AA United Kingdom 
(72) DUNGWORTH, Howard (GB), WICKSON, James (GB), KNIGHT, Kathryn (GB), 

FLAVELL, James (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ polyme nhũ tương và phương pháp sản xuất hệ polyme nhũ 

tương 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ polyme nhũ tương thích hợp để sử dụng trong các chế phẩm hóa 

nông để phủ hạt. Hệ polyme nhũ tương này bao gồm polyme tạo lõi và polyme làm ổn 

định trong đó lõi là polyme có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh thấp (- 100°C đến 10°C) 

và polyme làm ổn định có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh cao (30°C đến 300°C). Sáng 
chế cũng đề cập phương pháp sản xuất hệ copolyme lõi-làm ổn định. Hệ copolyme lõi-
làm ổn định này là thích hợp cho các chế phẩm lớp phủ hạt với các đặc tính chống tạo 
bụi, khă năng nảy mầm và đặc tính dòng chảy tốt. 
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(72) Barry VAN DYK (US), Mathieu DE BACKER (BE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chi tiết thay đổi được và chi tiết tùy chỉnh dùng cho đồ đi 

chân, và phương pháp tạo chi tiết thay đổi được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết thay đổi được và chi tiết tùy chỉnh dùng cho đồ đi chân, và 

phương pháp tạo chi tiết thay đổi được. Chi tiết thay đổi được có thể là chi tiết kéo dài 
nhiều phân, tuỳ chỉnh được, lưỡi thay đổi được cho giày, chi tiết kéo dài móc và vòng. 
Lưỡi thay đổi được cho giày, để cho phép tuỳ chỉnh theo quyết định của người dùng. Chi 
tiết kéo dài móc và vòng có thể bao gồm hai thành phần, phần tùy chỉnh được bằng vải 
dệt thoi Jacquard có thể được thao tác với các màu sắc, kết cấu, biểu tượng/kiểu dáng 
khác nhau, v.v. và phần đế được gắn trực tiếp vào chi tiết kéo dài ban đầu của một giày 
định trước. Chi tiết kéo dài móc và vòng là một giải pháp tùy chỉnh giày theo ý muốn. 
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(72) KUSE Yasunori (JP), KASE Yuki (JP), INOUE Takejiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tiền thể in litô, khuôn in litô và phương pháp sản xuất khuôn 

in lit«  
  (57)     Sáng chế đề cập đến tiền thể in litô có độ bền in, sự đẩy mực tuyệt vời, và khả năng in 

sản lượng lớn hình ảnh có độ phân giải cao. Tiền thể in litô này bao gồm, ít nhất: lớp 
nhạy nhiệt và lớp đẩy mực, trong đó khi tải trọng bằng 14000 N/m2 đặt vào bề mặt của 
lớp đẩy mực, thì môđun đàn hồi của bề mặt khuôn là 25 đến 35 MPa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khuôn in litô và phương pháp sản xuất khuôn in litô. 
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Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 

(72) PETRI, Daniel (DE), PELZER, Stefan (DE), KLEINBOLTING, Jessica (DE), 
MOLCK, Stella (DE), KIPKER, Maike (DE), BORGMEIER, Claudia (DE), 
HERBOLD, Sandra (DE), MEURER, Guido (DE), WHELAN, Rose (CA), 
DORANALLI, Kiran (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Bacillus licheniformis có hoạt tính probiotic, chế 

phẩm thức ăn chăn nuôi, thực phẩm và dược phẩm chứa chủng 
này và phương pháp kiểm soát và/hoặc cải thiện chất lượng 
nước hoặc dung dịch nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng B. licheniformis có khả năng ức chế C. perfringens mạnh. 

Chủng này hữu ích làm probiotic (lợi khuẩn). Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm thức 
ăn chăn nuôi, thực phẩm và dược phẩm chứa chủng này, phương pháp kiểm soát và/hoặc 
cải thiện chất lượng nước hoặc dung dịch nước, và phương pháp điều trị và/hoặc ngăn 
ngừa bệnh do vi sinh vật gây ra ở cây trồng. 
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Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 

(72) PETRI, Daniel (DE), PELZER, Stefan (DE), KLEINBOLTING, Jessica (DE), 
MOLCK, Stella (DE), KIPKER, Maike (DE), BORGMEIER, Claudia (DE), 
HERBOLD, Sandra (DE), MEURER, Guido (DE), WHELAN, Rose (CA), 
DORANALLI, Kiran (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Bacillus subtilis có hoạt tính probiotic, chế phẩm thức 

ăn chăn nuôi, thực phẩm và dược phẩm chứa chủng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng B. subtilis có khả năng ức chế C. perfringens mạnh. Chủng 

này hữu ích làm probiotic (lợi khuẩn). Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm thức ăn chăn 
nuôi, thực phẩm và dược phẩm chứa chủng này, phương pháp kiểm soát và/hoặc cải 
thiện chất lượng nước hoặc dung dịch nước, và phương pháp điều trị và/hoặc ngăn ngừa 
bệnh do vi sinh vật gây ra ở cây trồng.  
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(86) PCT/EP2017/063814 07.06.2017 (87) WO2017/216000 21.12.2017 
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(71) CHR. HANSEN A/S  (DK) 

Boege Alle 10-12, 2970 Hoersholm, Denmark 
(72) RIIS Soeren Ng (DK), VOJINOVIC Vojislav (RS), GILLELADEN Christian (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm sữa được axit hóa, quy trình tạo ra sản phẩm sữa 

được axit hóa và quy trình tạo ra sản phẩm sữa lên men 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm sữa đã được axit hóa, có độ pH nằm trong khoảng từ 3,0 

đến 5,0 và hàm lượng lactoza ít nhất là 1,5 mg/ml, trong đó sản phẩm này chứa lactaza, 

giữ được hoạt tính của nó ở độ pH là 5,0 và nhiệt độ là 37°C ở mức ít nhất là 5% so với 
hoạt tính của nó ở độ pH tối ưu của lactaza. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình 
tạo ra sản phẩm sữa được axit hóa và quy trình tạo ra sản phẩm sữa lên men. 
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2016-130421    30.06.2016               JP 
(71) NITTO SEIKO CO., LTD.  (JP) 

20 Umegahata, Inokura-cho, Ayabe-shi, Kyoto 623-0054, Japan 
(72) YAMAMOTO Kozi (JP), ROKUDO Hidetaka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp nối không thâm nhập các chi tiết và cấu trúc nối 

không thâm nhập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nối không thâm nhập các chi tiết và cấu trúc nối 

không thâm nhập, nhờ đó chi tiết nối và thành phần để được nối được nối với độ kín khí 
cao. Chi tiết nối (4) được giữ bởi khuôn nhận (6) sao cho phần nhô (4c) của chi tiết nối 
(4) được lộ ra, chi tiết được nối (5) được đặt bên trên chi tiết nối (4) sao cho phần nhô 
(4c) của chi tiết nối (4) được định vị trong lỗ bịt (5a) của chi tiết được nối (5), chi tiết 
được nối (5) được ép vào với khuôn nhận (6), nhờ đó chi tiết được nối (5) và chi tiết nối 
(4) đồng thời bị biến dạng dẻp, độ dày dư của chi tiết được nối (5) được bọc quanh và 
vào trong phần được cắt ở phần phía dưới (4cc) trong khi phần được cắt ở phần phía 
dưới (4cc) được hình thành trên chi tiết nối (4), và cả hai chi tiết được nối với nhau theo 
cách không tháo ra được. Nhờ kết cấu này, không chỉ có thể tiến hành đồng thời việc 
đúc chi tiết được nối (5) và nối với chi tiết nối (4), mà rãnh để ngăn độ dày dư của chi 
tiết được nối (5) không khỏi trở thành không được bọc có thể được hình thành bởi phần 
được cắt ở phần phía dưới (4cc). Thành phần composit cũng có thể được sản xuất ra 
trong đó chi tiết nối (4) và chi tiết được nối (5) được nối trong trạng thái không thâm 
nhập, tức là, trạng thái mà có duy trì kín khí ở phần nối. 
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(21) 1-2018-05365 (51) 8 A01N  47/14,  43/80, A01P  1/00,  
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(72) Zuntao ZHENG (CN), Hangen ZHONG (CN), Hongjin JI (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt nấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt nấm. Các hoạt chất của chế phẩm này bao gồm hoạt 
chất A và B, trong đó hoạt chất A là hợp chất có cấu trúc của công thức (I), và hoạt chất 
B là mancozeb; và tỷ lệ trọng lượng của hai thành phần này là 1:1-400. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp điều chế và mô tả việc sử dụng chế phẩm này. Các kết quả thử 
nghiệm cho thấy rằng chế phẩm diệt nấm này có tác dụng hiệp đồng rõ ràng, và điều 
quan trọng hơn là tỷ lệ sử dụng và chi phí được giảm đi. Chế phẩm diệt nấm theo sáng 
chế có hiệu quả phòng trừ một số bệnh nấm đặc hiệu ở cây trồng. Mặc dù hỗn hợp của 
các chất diệt nấm khác nhau có cơ chế và chế độ tác dụng khác nhau, tỷ lệ sử dụng của 
mỗi thành phần được giảm hữu hiệu và có hiệu quả tốt đối với phổ nấm rộng, làm chậm 
sự phát triển tính kháng thuốc của nấm và cải thiện hiệu quả phòng trừ.  
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(72) LIM, Hyun Chul (KR), JANG, Kil Jae (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm kim loại lai ghép để chắn từ trường và môđun truyền điện 

không dây có tấm kim loại này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại lai ghép để chắn từ trường và môđun truyền điện 

không dây gồm có tấm kim loại này. Tấm kim loại lai ghép để chắn từ trường theo 
phương án của sáng chế bao gồm: lớp tấm thứ nhất được làm bằng tấm hợp kim vô định 
hình dạng dải có độ rộng thứ nhất; và các lớp tấm thứ hai được xếp chồng thành nhiều 
lớp ở một mặt của lớp tấm thứ nhất, trong đó lớp tấm thứ hai có thể là lớp tấm được tạo 
ra bằng cách bố trí các tấm dạng phiến có độ rộng thứ hai hẹp hơn độ rộng thứ nhất và 
được làm bằng tấm hợp kim tinh thể nano dạng dải trên cùng mặt phẳng.  
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(72) BAILEY, Collin (US), BASHAK, Kim D. (US), ECHOLS, Olivia A. (US), HANSEN, 
Stacey L. (US), HARTMAN, Lucas (US), HURD, Rebecca P. (US), PARKINSON, 
Adam (US), REDELL, Shannon K. (US), SAGAN, David (US), SOKOLOWSKI, Susan 
K. (US), BROWN, Stuart B. (US), HANCOCK, Matthew J.; (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hàng may mặc và phương pháp sản xuất hàng may mặc có cấu 

trúc phân cách 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hàng may mặc có khả năng điều tiết nhiệt cao bằng cách sử dụng 

các lỗ kỹ thuật, khả năng thông khí và/hoặc các cấu trúc phân cách. Theo các khía cạnh 
làm ví dụ, từ 20% đến 45% diện tích hàng may mặc này có thể chứa các lỗ kỹ thuật. Các 
lỗ thông khí có thể nằm trên hàng may mặc trong các vùng chịu dòng không khí mạnh 
để giúp hút không khí vào trong hàng may mặc. Các cấu trúc phân cách có thể nằm trên 
mặt hướng vào trong của hàng may mặc, trong đó các cấu trúc này giúp tạo ra khoảng 
không giữa hàng may mặc và bề mặt cơ thể của người mặc mà trong đó không khí có 
thể lưu chuyển và giúp làm mát cho người mặc bằng cách tăng cường quá trình làm mát 
do bay hơi. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất hàng may mặc. 
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BURKERT, Jurgen (DE), PAPENFUSS, Andreas (DE), STELZER, Robert (DE), 
IWAN, Sebastian (DE), VOGEL, Torsten (DE), SPIELER, Mirko (DE), NENDEL, 
Wolfgang (DE) 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bánh xe được ép phun tích hợp với độ ổn định cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh xe có trọng lượng thấp ổn định, đặc biệt thích hợp cho các 
loại xe đạp có trọng lượng hệ thống cao, như xe đạp chạy bằng điện và xe đạp chở hàng 
và phương pháp sản xuất chúng. Bánh xe theo sáng chế bao gồm trục bánh xe, ít  nhất 
ba nan hoa thân rắn được sắp xếp xoay đối xứng với trục bánh xe, và vành, trong đó 
thân trục bánh xe, nan hoa và vành được làm thành một khối bằng cách ép phun của sợi 
thủy tinh được gia cố nhiệt dẻo. Các nan hoa có mặt cắt ngang hình chữ S với góc mở 
làm tăng hướng của vành, côn từ vành về phía trục bánh xe ở mặt cắt ngang trung tâm 
của bánh xe, và côn từ trục bánh xe về phía vành trong mặt cắt bánh xe chạy qua trung 
tâm của ít nhất một nan hoa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm gel chứa berberin dùng cho phẫu thuật nội soi mũi 

xoang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gel chứa berberin dùng cho phẫu thuật nội soi mũi xoang 

chứa berberin hydroclorua, chất giữ ẩm, chất tạo gel, chất bảo quản và nước tinh khiết, 
trong đó berberin hydroclorua có hàm lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,5% tính 
theo trọng lượng, chất giữ ẩm có hàm lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 20% tính theo 
trọng lượng, chất tạo gel có hàm lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2% tính theo trọng 
lượng, chất bảo quản có hàm lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 1% tính theo trọng 
lượng. Chế phẩm gel chứa berberin dùng cho phẫu thuật nội soi mũi xoang này được 
dùng để bơm vào hốc mổ sau phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang với mục đích 
chính để cầm máu sau phẫu thuật.  
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No. 2 Group, Chiqi Village, Xinfeng Town, Dafeng, Yancheng, Jiangsu 224005, China
(72) Hangen ZHONG (CN), Zihua JI (CN), Wei HUA (CN), Diggen JI (CN), Jianfeng WEI 

(CN), Hongjin JI (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của thực vật. Các hoạt chất của 
chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của thực vật này bao gồm hoạt chất A và B, trong đó 
hoạt chất A là thidiazuron, và hoạt chất B là amino-oligosacarin. Các kết quả thử 
nghiệm cho thấy rằng chế phẩm theo sáng chế có hiệu quả điều hòa sự sinh trưởng, làm 
gia tăng khả năng kháng lại bệnh và khả năng chịu stress, kích thích cây trồng phát triển 
khỏe mạnh, làm tăng năng suất và chất lượng của cây trồng.  
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(11) 62173 
(21) 1-2018-05406 (51) 8 D06F  37/40,  37/22,  37/06 

(22) 31.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/005683 31.05.2017 (87) WO2018/016733 A1 25.01.2018 
(30) 10-2016-0091051      18.07.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) JEOUNG, Jeoung Kyo (KR), YOON, Boo Keun (KR), IKEDA, Izumi (JP), KANG, 

Geun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy giặt. Máy giặt này có thân chính có cửa nạp đồ giặt ở phần mặt 
trước của thân chính, thùng giặt được bố trí bên trong thân chính để chứa nước giặt, lồng 
giặt được bố trí quay được trong thùng giặt, cơ cấu sàng lắc được bố trí bên trong lồng 
giặt và được làm thích ứng để được quay tách rời ra khỏi lồng giặt, và cơ cấu dẫn động 
được làm thích ứng để cấp lực dẫn động tới lồng giặt và cơ cấu sàng lắc, trong đó không 
có kết cấu bổ sung gắn ở mặt trong của lồng giặt.  
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(11) 62174 
(21) 1-2018-05407 (51) 8 H04B  7/04,  7/06,  7/08, H04W  

74/00,  74/08 
(22) 28.12.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2016/015425 28.12.2016 (87) WO2017/222132 28.12.2017 
(30) 10-2016-0079312      24.06.2016      KR 
(71) SK TELECOM CO., LTD.  (KR) 

(Euljiro 2-ga, SKT Tower) 65, Eulji-ro Jung-gu Seoul 04539, Republic of Korea 
(72) CHOI, Chang Soon (KR), PARK, Hae Sung (KR), BAN, Seung Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền tín hiệu liên kết lên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật truyền tín hiệu liên kết lên để truy nhập giữa trạm cơ sở và 
thiết bị đầu cuối trong hệ thống có nhiều đầu vào nhiều đầu ra (MIMO: Multiple Input 

Multiple Output), và sáng chế đề xuất thiết bị truyền tín hiệu liên kết lên và phương 

pháp truyền tín hiệu liên kết lên có thể nâng cao hiệu suất truyền tín hiệu liên kết lên, sử 
dụng kỹ thuật tạo chùm.  
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(11) 62175 
(21) 1-2018-05409 (51) 7 A43B  23/04, A43D  8/02,  8/10,  

8/26,  8/28,  8/30 
(22) 01.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/035451       01.06.2017 (87) WO2017/210429 07.12.2017 
(30) 62/344,365            01.06.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of 
America 

(72) KILGORE, Bruce J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phôi phẳng của giày dép, phương pháp định hình sản phẩm giày 

dép và sản phẩm giày dép 
  (57)     Sáng chế đề xuất phôi phẳng của giày dép, phương pháp định hình sản phẩm giày dép và 

sản phẩm giày dép. Phôi mũ giày phẳng của sản phẩm giày dép có phần mũ giày và 
phần tấm lót giày. Phần mũ giày và phần tấm lót giày cùng nối liền khối, sao cho má 
ngoài của phần mũ giày hội tụ với má ngoài của tấm lót giày. Phôi phẳng này bao gồm 
sản phẩm giày dép lồng cùng một mặt với phần dư giảm bớt ở giữa chúng. Sản phẩm 
giày dép bao gồm các phần cùng nối liền sau đây: má trong thứ nhất với đầu ngón chân, 
đầu ngón chân với má ngoài, má ngoài với đầu gót chân và đầu gót chân với má trong 
thứ hai. Má trong thứ nhất và má trong thứ hai được nối với nhau để tạo ra sản phẩm 
giày dép dạng hình khối. 
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(11) 62176 
(21) 1-2018-05419 (51) 7 E02D 1/00, 17/20 

(22) 03.12.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2018 
(75) 1. Phạm Phú Vinh  (VN) 

A11, lô 20, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

2. Phạm Hữu Sy  (VN) 
A11, lô 20, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

3. Vũ Lê Minh  (VN) 
A11, lô 20, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp tính lực tương tác giữa các thỏi trong phân tích 
ổn định mái dốc 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tính lực tương tác giữa các thỏi theo một cách tiếp cận 
khác với các phương pháp đã có. Đó là dựa trên cơ sở lý thuyết Vật lý và Địa kỹ thuật 
tiến hành phân tích để thiết lập phương trình đặc tính của lực tương tác (phương trình 
tính lực tương tác giữa các thỏi dựa trên bản chất vật lý của lực). Mấu chốt của vấn đề là 
phân tích ứng suất trong nền đất. Đất trong quá trình hình thành và tồn tại dưới tác dụng 

của lực trọng trường sẽ tự nén chặt hình thành ứng suất pháp theo phương đứng σy. Khi 
các hạt dịch chuyển theo phương đứng để tự nén chặt chúng phải dồn đẩy các hạt cản 

đường sang hai bên hình thành ứng suất thứ cấp theo phương ngang σx, σx ξ = σy trong 

đó ξ là hệ số áp lực hông. Đồng thời trong quá trình đó sẽ hình thành ứng suất tiếp τ 
theo cả ba phương khi có ứng suất cắt tác dụng. Trong Địa kỹ thuật đã mô phỏng các 

ứng suất này tác dụng lên một phân tố đất trong nền. ứng suất là lực tác dụng tại một 
điểm và ngược lại, lực là tổng ứng suất tác dụng lên một bề mặt có diện tích nhất định. 
Xét trường hợp cho một thỏi đất, tích phân các úng suất này trên diện tích mặt bên của 
thỏi chính là lực tương tác. Bằng cách này sẽ có phương trình đặc tính để tính được lực 
tương tác giữa các thỏi. Sau đó mới đưa chúng vào phương trình tính hệ số ổn định. 
Phương trình tính hệ số ổn định được thiết lập bằng cách đồng nhất phương trình cân 
bằng lực và cân bằng momen. Phương trình cân bằng lực có được bằng cách chiếu các 
lực lên cả hai phương vuông góc và song song với đáy thỏi kết hợp phương trình Morh - 
Coulomb; phương trình cân bằng momen có được bằng cách lập phương trình tương 
quan giữa tổng momen chống trượt và gây trượt. Sau khi thay phương trình đặc tính vào 
và đồng nhất phương trình cân bằng lực và cân bằng momen, sử dụng phương pháp thử 

dần để xác định lực kháng cắt huy động τ, từ đó tính được hệ số ổn định. Như vậy, 
phương pháp của sáng chế thỏa mãn đồng thời cả cân bằng lực và cân bằng momen. 
Bằng cách này bài toán hoàn toàn xác định, vì thế hệ số ổn định tính được là chính xác, 
chấm dút tình trạng đưa thêm giả thiết và mày mò giải như trước đây. Không những thế 
lực tương tác tính được của sáng chế giải thích được nguồn gốc hình thành của chúng, 
phản ánh đúng bản chất của sự tương tác giữa các thỏi và thể hiện mối liên quan chặt 
chẽ giữa thành phần, tính chất và trạng thái của đất với cường độ của lực tương tác.  
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(11) 62177 
(21) 1-2018-05435 (51) 8 C11C  5/00, F21V  35/00 

(22) 21.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/006469      21.06.2017 (87) WO2018/008874 11.01.2018 
(30) 10-2016-0086758           08.07.2016      KR 

10-2017-0001907           05.01.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2018 
(75) JEUN, HO SEUNG  (KR) 

1101-ho, 106-dong, 33, Yangdeok-ro 50beon-gil, Buk-gu Pohang-si Gyeongsangbuk-
do 37591, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nến nổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nến nổi. Nến nổi theo phương án thứ nhất của sáng chế bao gồm: 
phần nổi (100) được tạo cấu hình để nổi trên nhiên liệu cháy (W); phần gắn bấc nến 
(200) được tạo cấu hình sao cho một bên của nó đi qua phần nổi (100) và tiếp xúc với 
nhiên liệu cháy (W) và mặt còn lại của nó tiếp xúc với mặt trên của phần nổi (100); và 
phần đỡ bấc nến (300) được tạo cấu hình để được đặt vào ở đầu phía dưới đáy của bấc 
nến (S), để được chèn vào phần gắn bấc nến (200), và để đỡ bấc nến (S). Theo sáng chế, 
nhiệt lượng của ngọn lửa có thể được chuyển đến nhiên liệu cháy (W) và nhanh chóng 
nóng chảy nhiên liệu cháy (W), do đó cho phép hương liệu của dầu thơm chứa trong 
nhiên liệu cháy nhanh chóng phát tán.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
227 

(11) 62178 
(21) 1-2018-05436 (51) 8 F03G  7/06, F01P  7/12, F16B  21/18

(22) 22.02.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/006508       22.02.2017 (87) WO2017/217018 21.12.2017 
(30) 2016-120915       17.06.2016       JP 
(71) NIPPON THERMOSTAT CO.,LTD.  (JP) 

59-2,Nakazato 6-Chome, Kiyose-shi Tokyo 2040003,Japan 
(72) SHIMOMURA, Kazuhito (JP), SATO Yoji (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Kết cấu vỏ của cơ cấu dẫn động nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu vỏ của cơ cấu dẫn động nhiệt trong đó thân vỏ cho phép cố 
định dễ dàng và chắc chắn phần tử nhiệt, và do đó có thể làm giảm chi phí của sản 
phẩm. 
Kết cấu vỏ của cơ cấu dẫn động bao gồm phần tử nhiệt (10) thân vỏ có dạng ống (20), 
và bộ phận khóa (40). Phần tử nhiệt (10) ít nhất bao gồm chi tiết vỏ (13), chi tiết đỡ 
(11), và vật giữ (19). Chi tiết vỏ (13) chứa sáp. Chi tiết đỡ (11) đỡ chi tiết vỏ. Vật giữ 
(19) di chuyển lên và xuống so với chi tiết đỡ. Thân vỏ có dạng ống (20) được tạo thành 
từ nhựa tổng hợp và bao bọc vật giữ của phần tử nhiệt. Bộ phận khóa (40) được lắp dọc 
theo rãnh thứ nhất (32) và rãnh thứ hai (11a) trong trạng thái mà trong đó phần tử nhiệt 
(10) được bao bọc bởi thân vỏ (20). Rãnh thứ nhất (32) được tạo thành trên thân vỏ. 
Rãnh thứ hai (11a) được tạo thành trên phần tử nhiệt. Bộ phận khóa (40) được lắp dọc 
theo rãnh thứ nhất (32) và rãnh thứ hai (11a) để nối thân vỏ (20) và phần tử nhiệt (10) 
với nhau qua bộ phận khóa (40). 
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(11) 62179 
(21) 1-2018-05469 (51) 7 E03F 5/04 

(22) 05.12.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2019 
(75) Nguyễn Quang Lâm   (VN) 

Số 48, tổ 24c, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(54) Bộ ga thoát sàn có nắp đáy ngăn mùi 

  (57)     Bộ ga thoát sàn có nắp đáy ngăn mùi gồm: Thân (1) hình phễu loe to ở trên và thu nhỏ 
phần dưới, nắp (3a) và nắp (3b) hình bán nguyện có hai cạnh thẳng áp vào nhau và phủ 
kín miệng đáy của thân (1), quả (4a) là một khối nặng được nối với nắp (3a) bằng tay 
(5a) và nằm về phía nắp (3b) và nằm trong lòng thân (1), quả (4a) luôn nặng hơn nắp 
(3a) nên trọng lực của quả (4a) kéo nắp (3a) nắp vào miệng dưới thân (1), quả (4b) là 
một khối nặng được nối với nắp (3b) bằng tay (5b) và nằm về phía nắp (3a) và nằm 
trong lòng thân (1), quả (4b) luôn nặng hơn nắp (3b) nên trọng lực của quả (4b) kéo nắp 
(3b) nắp vào miệng đáy thân (1), nắp (3a) và nắp (3b) phủ kín miệng đáy của thân (1), 
trên bộ cối (7) gồm hai cối (7a) và hai cối (7b), nắp (3a) được gắn liền với hai cối (7a) 
và nắp (3b) gắn liền với hai cối (7b), thanh (8) là thanh xuyên qua tim của bộ cối (7) tạo 
thành trục xoay của bộ cối (7), bộ tai (6) nhô ra từ thân (1) dùng để giữ thanh (8) ở một 
vị trí cố định.  
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(11) 62180 
(21) 1-2018-05478 (51) 8 A01K  79/00 

(22) 08.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/021360      08.06.2017 (87) WO/2017/213233 A1 14.12.2017 
(30) 2016-128131      10.06.2016       JP 

2016-166353      26.08.2016       JP 
2016-207470      24.10.2016       JP 

(75) FURUSAWA, YOSUKE  (JP) 
408-12 Anaguchi, Takizawa-shi, Iwate 0200633, Japan 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống dẫn hướng thủy sinh vật, và thiết bị 

điện cực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dẫn hướng thủy sinh vật. Phương pháp này bao gồm 

việc bố trí các bộ điện cực cách nhau một khoảng trong nước; và tác dụng xung điện lên 
ít nhất một bộ điện cực trong số các bộ điện cực nêu trên để tạo ra điện trường hoặc từ 
trường xung quanh ít nhất một bộ điện cực để dẫn hướng thủy sinh vật bằng cách kích 
thích thủy sinh vật bởi điện trường và/hoặc từ trường được tạo ra. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến hệ thống dẫn hướng thủy sinh vật và thiết bị điện cực được sử dụng trong đó.  
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHANG, Chi (CN), LI, Junchao (CN), GONG, Zhengwei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và thiết bị truyền dữ liệu, thiết bị mạng, thiết bị 

người dùng và vật lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Các phương án thực hiện sáng chế đề xuất phương pháp truyền dữ liệu, thiết bị mạng, và 

UE (User Equipment - thiết bị người dùng), gồm: gửi, bởi thiết bị mạng, thông tin chỉ 
báo thứ nhất và thông tin chỉ báo thứ hai đến UE, trong đó thông tin chỉ báo thứ nhất 
được sử dụng để chỉ báo tài nguyên miền tần số của PRACH (kênh truy nhập vật lý 
ngẫu nhiên) của UE, thông tin chỉ báo thứ hai là báo hiệu điều khiển lớp vật lý, thông 
tin chỉ báo thứ hai được sử dụng để chỉ báo tài nguyên miền thời gian của PRACH, và 
tài nguyên truy nhập ngẫu nhiên tương ứng với tài nguyên miền tần số và tài nguyên 
miền thời gian được sử dụng để mang thông tin truy nhập ngẫu nhiên của UE. Theo các 
phương án thực hiện sáng chế, tài nguyên của kênh truy nhập ngẫu nhiên được chỉ báo 
động bằng cách sử dụng báo hiệu điều khiển lớp vật lý, để cải thiện độ linh hoạt phân 
phối tài nguyên truy nhập ngẫu nhiên.  
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(11) 62182 
(21) 1-2018-05494 (51) 8 D04H  1/4209, C03B  37/07, D04H  

1/4218,  3/002, G01N  25/72 
(22) 09.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/FR2017/051469 09.06.2017 (87) WO2017/216453 21.12.2017 
(30) 1655654      17.06.2016      FR 
(71) SAINT-GOBAIN ISOVER  (FR) 

18 avenue d'Alsace, 92400 COURBEVOIE, France 
(72) ROUCHON, Jean-Maurice (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và quy trình xử lý lớp màng cốt sợi khoáng, dây 

chuyền và quy trình sản xuất sản phẩm có thành phần chính 
là sợi khoáng 

  (57)     Thiết bị (1) xử lý lớp màng cốt sợi khoáng (10) dịch chuyển dọc theo hướng mặt phẳng 
và hướng chạy (X), bằng cách phát hiện và loại bỏ các khiếm khuyết cục bộ (M) bao 
gồm:  
- bộ phận vận chuyển thứ nhất (2),  
- bộ phận vận chuyển thứ hai (3), được đặt sau bộ phận vận chuyển thứ nhất theo hướng 
chạy (X) của lớp màng và cách bộ phận vận chuyển thứ nhất theo hướng này bởi vùng 
xử lý (4),  
- thiết bị (5) phát hiện khiếm khuyết cục bộ trong lớp màng cốt sợi khoáng, ở trước vùng 
xử lý theo hướng chạy (X), và  
- trong vùng xử lý (4), thiết bị (6) để loại bỏ các khiếm khuyết thích hợp loại bỏ đồng 
thời khiếm khuyết (M) được phát hiện bởi thiết bị phát hiện (5) bằng cách loại bỏ phần 
lớp màng có khiếm khuyết đó.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý lớp màng cốt sợi khoáng và dây 
chuyền, quy trình sản xuất sản phẩm có thành phần chính là sợi khoáng.  
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(11) 62183 
(21) 1-2018-05496 (51) 7 G06Q  20/34 

(22) 11.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/061376    11.05.2017 (87) WO2017/194695 16.11.2017 
(30) 1608444.4         13.05.2016      GB 
(71) VISA EUROPE LIMITED   (GB) 

1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom  
(72) MACKIE, Nicolas  (GB), FISKE, Stuart  (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp để cấu hình ứng dụng không tiếp xúc trên chip 

trong thiết bị có thể di động, và thiết bị có thể di dộng 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp và thiết bị để cấu hình ứng dụng không tiếp xúc trên 

chip trong thiết bị có thể di động bao gồm phương tiện đầu vào/đầu ra được sắp đặt để 
truyền thông với các thiết bị khác thông qua sự kết nối tiếp xúc và thông qua sự kết nối 
không tiếp xúc. Một phương pháp như vậy bao gồm quy trình thứ nhất và quy trình thứ 
hai. Quy trình thứ nhất bao gồm nhận, ở chip và từ thiết bị khác thứ nhất, tập hợp của 
các lệnh máy tính, để được thực thi bởi chip, để tạo ra ứng dụng không tiếp xúc trong 
kho dữ liệu của chip và khởi tạo ít nhất một tệp được kết hợp với ứng dụng không tiếp 
xúc. Quy trình thứ nhất còn bao gồm cấu hình ứng dụng không tiếp xúc phù hợp với tập 
hợp của các lệnh máy tính. Quy trình thứ hai bao gồm thực thi, bởi chip của thiết bị có 
thể di động, ứng dụng không tiếp xúc. nhờ đó để truyền dữ liệu đến thiết bị khác thứ hai. 
Quy trình thứ nhất được tiến hành thông qua tiếp xúc vật lý giữa thiết bị khác thứ nhất 
và thiết bị có thể di động và quy trình thứ hai được tiến hành thông qua sự truyền thông 
không tiếp xúc giữa thiết bị có thể di động và bộ đọc không tiếp xúc của thiết bị khác 
thứ hai. 
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(11) 62184 
(21) 1-2018-05506 (51) 7 B61D  11/00,  17/18,  3/00,  7/00,  

9/14, B61F  13/00, B61C  13/00, 
B61D  9/00, B65G  67/42,  67/02 

(22) 05.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/AU2017/050416 05.05.2017 (87) WO2017/190198 09.11.2017 
(30) 2016901686      06.05.2016     AU 

2016901741      10.05.2016     AU 
(71) BULK ORE SHUTTLE SYSTEM PTY LTD   (AU) 

235 Mill Point Road, South Perth, Western Australia 6151, Australia  
(72) WYATT, Stephen  (AU), DE HAAS, David  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống vận tải đường sắt, tàu vận tải đường sắt kiểu con 

thoi và thiết bị đỡ tải 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống vận tải đường sắt, tàu vận tải đường sắt kiểu con thoi và thiết 

bị dỡ tải. Hệ thống vận tải đường sắt (10) có ít nhất hai thùng xe vận chuyển tải trọng 
(12) được bố trí theo kiểu đầu nối đầu. Các thùng xe liền kề nhau (12) được nối với nhau 
bằng các hệ thống khớp nối (14) tương ứng. Hệ thống vận tải đường sắt (10) còn bao 
gồm các trục bánh xe (16), tại các đầu đối diện của mỗi trục bánh xe này có bố trí các 
bánh xe ray (18) tương ứng để đỡ các thùng xe (12). Lớp lót (20) được đỡ bởi các thùng 
xe (12). Lớp lót (20) được tạo kết cấu để nối qua các hệ thống khớp nối tương ứng (14). 
Theo cách này các thùng xe (12) và lớp lót mềm dẻo 20 sẽ tạo thành kết cấu vận chuyển 
tải trọng kéo dài (22). Kết cấu vận chuyển tải trọng kéo dài (22) được bố trí sao cho có 
thể quay quanh đường tâm vuông góc với các trục bánh xe (16) để tạo thuận lợi cho việc 
dỡ hàng ra khỏi cảc thùng xe (12).  
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China  

(72) QU, Bingyu  (CN), HE, Chuanfeng  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp truyền tín hiệu, đầu phát và đầu thu 

  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp truyền tín hiệu. Phương pháp này bao gồm: ánh xạ, đến 
M sóng mang con được phân bố cách đều nhau, mỗi chuỗi trong số chuỗi thứ nhất 

chứa M phần tử, và chuỗi thứ hai chứa M phần tử, trong đó M sóng mang con này là 

các sóng mang con trên cùng ký hiệu miền thời gian, chuỗi thứ nhất và chuỗi thứ hai 
này là trực giao phân chia theo mã, chuỗi thứ nhất a0,a1,...aM-1 này được thu nhận bằng 

cách kéo dài chuỗi thứ ba c0,c1,...cK-1 có độ dài là K, và chuỗi thứ hai b0,b1,...bM-1 này 

được thu nhận bằng cách kéo dài chuỗi thứ tư d0,d1,...dK-1 có độ dài là K, trong đó 

, i là biến, giá trị của i là 0,1...,M-1, mỗi số u 

và v là một trong số 0,1,...,p-1, và v không bằng u; tạo ra tín hiệu cần được gửi dựa trên 

các phần tử trên M sóng mang con này; và gửi tín hiệu cần được gửi này. Theo phương 

pháp truyền tín hiệu theo sáng chế, hai chuỗi trực giao phân chia theo mã được xây dựng 
thông qua lặp theo chu kỳ và quay pha, để đảm bảo PAPR tương đối thấp trong truyền 
tín hiệu khi ít nhất hai tín hiệu được truyền trên một ký hiệu miền thời gian. Sáng chế 
còn đề xuất đầu phát và đầu thu. 
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(22) 07.12.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2018 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam   (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

(72) Phạm Văn Cường  (VN), Đoàn Thị Mai Hương  (VN), Lê Công Vinh  (VN), Vũ Văn 
Nam  (VN), Châu Văn Minh  (VN) 

(54) Hợp chất 7',8'-dehydrocleistantoxin và phương pháp phân lập 
hợp chất này từ quả cây Chà chôi (Cleistanthus tonkinensis 
Jabl.) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất (8aR,9R)-5-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-9-hydroxy-10-
metoxy-8a,9-dihydrofuro[3',4':6,7]napphto[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-on(7',8-
dehydrocleistantoxin, 1) có hoạt tính gây độc tế bào đối với 7 dòng tế bào ung thư như 
ung thư biểu mô KB, ung thư vú MCF-7, ung thư gan HepG2 và Hep3B, ung thư phổi 
Lu-1 và A549, ung thư tuyến tụy Pan C1, và phương pháp phân lập hợp chất này từ quả 
cây Chà chôi (Cleistanthus tonkinensis Jabl.). 
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(72) GUO, Renwei  (CN), LI, Jianhui  (CN), HUANG, Fubo  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Môđun dấu vân tay, phương pháp lắp ráp môđun dấu vân tay 

và thiết bị đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun dấu vân tay và phương pháp lắp ráp môđun dấu vân tay và 

thiết bị đầu cuối. Môđun dấu vân tay bao gồm kính che, phần trang trí hình khuyên, tam 
đỡ, và bộ cảm biến dấu vân tay. Kính che bao gồm lỗ hình khuyên, phần trang trí hình 
khuyên và bộ cảm biến dấu vân tay được lắp bên trong lỗ hình khuyên. Phần trang trí 
hình khuyên được chia thành hai phần, mặt cắt ngang trục của phần thứ nhất có dạng 
hình thắng đứng, mặt cắt ngang trục của phần thứ hai có dạng hình chữ L, và phần thứ 
hai của phần trang trí hình khuyên bao gồm phần kéo dài trục và phần kéo dài xuyên 
tâm. Tấm đỡ bao gồm đầu đỡ và đầu cố định. Phần kéo dài xuyên tâm của phần thứ hai 
của phần trang trí hình khuyên được bố trí giữa kính che và đầu cố định của tam đỡ, và 
được kết nối với cả kính che và đầu cố định của tam đỡ. Đầu đỡ của tam đỡ được kết nối 
với bộ cảm biến dấu vân tay. Theo các phương án của sáng chế này, phần trang trí hình 
khuyên được bố trí sao cho một phần có gờ và phần còn lại không có gờ, sao cho không 
gian được chiếm giữ bởi phần gờ được giảm. Bằng cách này, việc lắp bộ cảm biến dấu 
vân tay phù hợp hơn với các chi phí thấp. 
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11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1006150, Japan  
(72) TAKEDA, Kazuki  (JP), SAlTO, Keisuke  (JP), TAKEDA, Daiki  (JP), NAGATA, 

Satoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối người dùng và phương pháp truyền thông 

ra®io 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối người dùng, trạm gốc rađio và phương pháp truyền 

thông rađio với mục đích làm giảm phí tổn thời gian truyền thông trong sự truyền thông 
mà trong đó kỹ thuật điều hướng chùm tia được sử dụng. Thiết bị đầu cuối người dùng 
theo một khía cạnh của sáng chế có bộ phận truyền dùng để truyền tín hiệu nhận dạng 
chùm tia để nhận dạng chùm tia đưa ra, bộ phận thu nhận dùng để thu thông tin được 
truyền trong chùm tia đưa ra dựa trên tín hiệu nhận dạng chùm tia, và bộ phận điều 
khiển dùng để điều khiển sự truyền tín hiệu nhận dạng chùm tia. 
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1-1-2, Shimohozumi, lbaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng quang học dùng cho các thiết bị hiển thị điện phát 

quang (EL) hữu cơ, màng phân cực dùng cho các thiết bị hiển 
thị EL hữu cơ, màng phân cực được gắn lớp chất dính nhạy áp 
dùng cho các thiết bị hiển thị EL hữu cơ và thiết bị hiển thị EL 
hữu cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng quang học dùng cho các thiết bị hiển thị EL (electro 
luminescence - điện phát quang) hữu cơ (1), bao gồm: màng làm chậm có chức năng 

như tấm λ/4 (3a), và lớp chất dính/chất dính nhạy áp (2) có độ thấm ẩm 50g/(m2•ngày) 
hoặc ít hơn ở 400C và 92% RH (Relative Humidity - độ ẩm tương đối). Màng quang học 
theo sáng chế dùng cho các thiết bị hiển thị EL hữu cơ có độ thấm ẩm tốt hơn mà không 
tạo thành lớp ngăn cách bất kỳ được tạo ra từ chất vô cơ được tạo nên từ sự kết tủa hơi 
chẳng hạn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng phân cực dùng cho các thiết bị hiển 
thị EL hữu cơ, màng phân cực được gắn lớp chất dính nhạy áp dùng cho các thiết bị hiển 
thị EL hữu cơ và thiết bị hiển thị EL hữu cơ. 
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(72) LEE, Woo-Kwang  (KR), SHIN, Dong-Rak  (KR), LIM, Ho-Yeong  (KR), SON, 

Dong-ll  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp xác định vai trò của thiết bị 

điện tử nối điện với thiết bị điện tử bên ngoài 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp xác định vai trò của thiết bị điện tử 

nối điện với thiết bị điện tử bên ngoài. Thiết bị điện tử có mạch thứ nhất để cung cấp 
nguồn điện thứ nhất tới thiết bị điện tử bên ngoài thứ nhất, mạch thứ hai để tiếp nhận 
nguồn điện thứ hai từ thiết bị điện tử bên ngoài thứ nhất hoặc thiết bị điện tử bên ngoài 
thứ hai, bộ nối để nối điện với thiết bị điện tử bên ngoài thứ nhất hoặc thiết bị điện tử 
bên ngoài thứ hai, bộ nối này có chân cấu hình để nối có lựa chọn với mạch thứ nhất 
hoặc mạch thứ hai dựa trên thiết lập kết nối thứ nhất, và bộ xử lý để điều khiển bộ nối và 
xác định thiết lập kết nối thứ hai cần sử dụng để kết nối chân cấu hình với thiết bị điện 
tử bên ngoài thứ nhất hoặc thiết bị điện tử bên ngoài thứ hai dựa trên ít nhất thông tin 
bối cảnh về thiết bị điện tử, thông tin bối cảnh về thiết bị điện tử bên ngoài thứ nhất, 
hoặc thông tin bối cảnh về thiết bị điện tử bên ngoài thứ hai và nối có lựa chọn chân cấu 
hình với mạch thứ nhất hoặc mạch thứ hai dựa trên thiết lập kết nối thứ hai. 
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Mạng lưới cacbon có cấu trúc nano tinh thể và chế phẩm 

composit có chứa mạng lưới cacbon có cấu trúc nano tinh thể 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cacbon có cấu trúc nano tinh thể và/hoặc 
mạng lưới cacbon có cấu trúc nano tinh thể, trong đó phương pháp này bao gồm các 
bước: (i) tạo ra hệ vi nhũ tương hai pha liên tục chứa các hạt nano kim loại có kích thước 
hạt trung bình nằm trong khoảng từ 1 nm đến 100 nm; (ii) cho hệ vi nhũ tương hai pha 
liên tục này tiếp xúc với chất mang; và (iii) lắng đọng hóa học pha hơi các hạt nano kim 
loại và nguồn khí cacbon để tạo ra cacbon có cấu trúc nano và/hoặc mạng lưới cacbon 
có cấu trúc nano. Nhờ đó, có thể thu được các mạng lưới cacbon có cấu trúc nano tinh 
thể, ưu tiên các mạng lưới ống nano cacbon. Sáng chế còn đề cập đến mạng lưới cacbon 
có cấu trúc nano tinh thể thu được bằng phương pháp nêu trên và chế phẩm composit 
chứa mạng lưới cacbon có cấu trúc nano tinh thể. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy phát điện nhờ dòng thủy triều 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy phát điện nhờ dòng thủy triều. Cụ thể, sáng chế đề cập tới máy 
phát điện nhờ dòng thủy triều sẽ có thể phát điện một cách hiệu quả bằng cách tách biệt 
cụm phát điện trên mặt nước và cụm lấy điện trong nước, sẽ cho phép dễ dàng quản lý 
các thiết bị trên mặt nước vì các thiết bị trong nước có thể dễ dàng được kéo lên trên mặt 
nước ngay cả khi chúng bị hỏng, sẽ có thể tối ưu việc sử dụng các dòng thủy chiều sử 
dụng dây chão nối và rãnh tạo trên chân vịt quay, và sẽ có thể tối ưu hóa hiệu suất bằng 
cách điều chỉnh số lượng các đường nối điện giữa cụm quay và máy phát điện trên mặt 
nước theo các trạng thái của các dòng thủy chiều để ngăn ngừa lãng phí hoặc thiếu hụt 
truyền tải điện. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm làm nóng dùng cho máy hóa hơi điện tử cá nhân và hệ 

thống máy hóa hơi có cụm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm làm nóng (201) dùng cho máy hoá hơi điện tử cá nhân. Theo 

một phương án của sáng chế, cụm làm nóng này có kết cấu bao gồm: đế (202), thành 
ngoài (215) chạy dài từ đế, khoang thứ nhất (204) được tạo bởi thành ngoài và đế, chi 
tiết làm nóng (213) được bố trí trong khoang thứ nhất, khoang thứ hai được tạo bởi chi 
tiết làm nóng, và ít nhất một lỗ được tạo bởi chi tiết làm nóng. Một số biến thế của cụm 
làm nóng có thể được tạo kết cấu để cho không khí đó làm nóng đi qua đó. Một số biến 
thế của cụm làm nóng có thể gồm dấu hiệu như chi tiết làm nóng được bố trí trong 
khoang và có kết cấu đế được nối điện với máy hoá hơi khi cụm làm nóng được bố trí 
trong vùng tiếp nhận làm nóng của máy hoá hơi. Chi tiết làm nóng có thể được tạo kết 
cấu để làm nóng không khí trong khoang. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống 
máy hoá hơi có kết cấu để hoá hơi chất. 
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(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống xác định tài nguyên và vật 

lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống xác định tài nguyên. Phương pháp 

gồm: xác định vị trí miền thời gian và loại RU (resource unit - đơn vị thời gian) của RU 
miền thời gian thứ nhất dựa trên thông tin cấu hình thứ nhất, trong đó thông tin cấu hình 
thứ nhất gồm thông tin được sử dụng để chỉ báo vị trí miền thời gian và loại RU của RU 
miền thời gian thứ nhất; xác định vị trí miền thời gian của RU miền thời gian thứ hai 
dựa trên vị trí miền thời gian của RU miền thời gian thứ nhất, trong đó vị trí miền thời 
gian của RU miền thời gian thứ hai ở vị trí miền thời gian khác với vị trí miền thời gian 
của RU miền thời gian thứ nhất và trong chu kỳ thời gian định trước; và tiếp nhận thông 
tin cấu hình thứ hai từ thiết bị phía mạng, và xác định loại RU của RU miền thời gian 
thứ hai dựa trên thông tin cấu hình thứ hai, trong đó thông tin cấu hình thứ hai gồm 
thông tin được sử dụng để chỉ báo loại RU của RU miền thời gian thứ hai. Bằng cách sử 
dụng các phương án thực hiện sáng chế, các loại khung phụ của các khung phụ khác 
nhau trong D-TDD (dynamic time division duplex - song công phân chia thời gian 
động) có thể được xác định. 
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(54) Phương pháp cắt màng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cắt màng bằng ánh sáng laze trong khi ngăn không 
cho xảy ra vết nứt trong màng. Phương pháp cắt màng theo sáng chế bao gồm bước cắt 
màng có kính phân cực bằng cách chiếu ánh sáng laze để tạo ra phần cắt ra có hình dạng 
định trước trong màng, góc được tạo ra giữa đường tiếp tuyến A của phần cắt ra ở điểm 

bắt đầu cắt bằng cách chiếu ánh sáng laze hoặc cạnh B của phần cắt ra Có điểm bắt đầu 

và trục hấp thụ của kính phân cực nằm trong khoảng từ 0° đến 85° hoặc từ 95° đến 

180°. 
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(54) Phương pháp phản hồi trạng thái kênh, phương pháp thu nhận 

trạng thái kênh và thiết bị phản hồi trạng thái kênh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi trạng thái kênh, phương pháp thu nhân trạng 

thái kênh và thiết bị phản hồi trạng thái kênh. Phương pháp phản hồi trạng thái kênh này 
bao gồm: tạo ra tín hiệu đường lên, trong đó tín hiệu đường lên mang thông tin để nhân 
dạng các từ mã và các trọng số của các từ mã; và truyền tín hiệu đường lên tới trạm gốc, 
sao cho trạm gốc đánh giá kênh đường xuống dựa trên các từ mã và thông tin trọng số 
của các từ mã trong tín hiệu đường lên. Trong các phương án của sáng chế, phía thiết bị 
người dùng (UE) báo cáo nhiều từ mã và thông tin trọng số của các từ mã. Điều này có 
thể giải quyết vấn đề trong kỹ thuật đã biết mà độ chính xác của việc đánh giá kênh 
đường xuống được thực hiện bởi phía trạm gốc (BS) là tương đối thấp do chỉ một từ mã 
được báo cáo, và có thể nâng cao một cách hiệu quả độ chính xác được chỉ báo bởi 
thông tin kênh, mà không làm tăng độ phức tạp thiết kế và triển khai bảng mã. 
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USATYUK, Vasily Stanislavovich  (RU) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ mã hóa để mã hóa dữ liệu, phương pháp mã hóa dữ liệu, bộ 

giải mã để giải mã các từ mã, phương pháp giải mã các từ mã, 
phương pháp tạo ra phần mô tả thu gọn của mã cực và phương 
tiện ghi đọc được bởi máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa để mã hóa dữ liệu, phương pháp mã hóa dữ liệu, bộ giải 
mã để giải mã các từ mã, phương pháp giải mã các từ mã, phương pháp tạo ra phần mô 
tả thu gọn của mã cực và phương tiện ghi đọc được bởi máy tính. Chẳng hạn, sáng chế 
đề cập đến bộ mã hóa (110) để mã hóa dữ liệu, trong đó bô mã hóa (100) bao gồm bô 
xử lý (111) được tạo cấu hình để mã hóa dữ liệu sử dụng mã cực gốc (n, k, d) c thành 

các từ mã c =u A tùy theo các sự ràng buộc u VT=0, trong đó u  biểu thị dữ 

liệu, trong đó A =  , trong đó F
m biểu thị tích số Kronecker gấp m lần của ma 

trận F với chính nó và trong đó ma trận ràng buộc V bao gồm cả ma trận ràng buộc V0 

của mã cực gốc ma trận ràng buộc V1 của mã trợ giúp thứ nhất C1 và ma trận ràng buộc 

V2 của mã trợ giúp thứ hai C2. 
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(11) 62198 
(21) 1-2018-05560 (51) 7 H04W  28/06,  72/04 

(22) 11.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/017777         11.05.2017 (87) WO2017/195850 16.11.2017 
(30) 2016-096439         12.05.2016      JP 
(71) NTT DOCOMO, INC.   (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1006150, Japan  
(72) TAKEDA, Kazuki  (JP), NAGATA, Satoshi  (JP), WANG, Lihui  (CN), LIU, Liu  

(CN), JIANG, Huiling  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối người dùng và phương pháp truyền thông 

ra®io 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc truyền thông của thông tin điều khiển đường xuống thậm chí 

khi các khoảng thời gian truyền (transmission time interval, TTI) được rút ngắn được sử 
dụng. Theo một khía cạnh của sáng chế, thiết bị đầu cuối người dùng mà nó truyền 
thông nhờ sử dụng khoảng thời gian truyền (transmission time interval, TTI) được rút 
ngắn, trong đó khoảng thời gian TTI ngắn hơn so với một mili giây, có bộ phận điều 
khiển để điều khiển việc truyền thông của thông tin điều khiển đường xuống, và bộ 
phận truyền để truyền thông tin điều khiển đường xuống trong TTI được rút ngắn định 
trước, nhờ sử dụng định dạng kênh điều khiển đường lên, mà dùng cho các TTI được rút 
ngắn và nó tương thích với nhiều khoảng thời gian TTI. 
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(11) 62199 
(21) 1-2018-05561 (51) 7 H04L  1/00 

(22) 11.05.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/081706     11.05.2016 (87) WO2017/193305 16.11.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) HAN, Lifeng  (CN), ZENG, Qinghai  (CN), HUANG, Qufang  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu, thiết bị truyền thông thứ nhất và 

thiết bị truyền thông thứ hai 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực truyền thông, và đề cập đến phương pháp truyền dữ liệu, 

thiết bị truyền thông thứ nhất, và thiết bị truyền thông thứ hai, để giải quyết vấn đề kỹ 
thuật rằng, khi việc truyền dữ liệu được thực hiện trong mạng truyền thông không dây, 
thông tin báo nhận (ACK) hoặc thông tin báo phủ nhận (NACK) chiếm giữ các tài 
nguyên mạng quá mức, nhờ đó ảnh hưởng đến hiệu quả truyền dữ liệu của hệ thống. 
Giải pháp cụ thể là: thiết bị truyền thông thứ nhất thu nhận gói dữ liệu thứ i, chia gói dữ 
liệu thứ i thành N khối dữ liệu, thực hiện mã hóa mã nguồn trên N khối dữ liệu để tạo ra 
K từ mã mã nguồn, tạo ra K đơn vị dữ liệu giao thức (PDU) dựa trên K từ mã mã nguồn, 
và gửi K PDU đến thiết bị truyền thông thứ hai; và sau khi thiết bị truyền thông thứ nhất 
thu thông tin báo nhận thứ nhất được gửi bởi thiết bị truyền thông thứ hai, thiết bị truyền 
thông thứ nhất tạm dừng, dựa trên thông tin báo nhận thứ nhất, gửi PDU cần được gửi 
trong K PDU đến thiết bị truyền thông thứ hai. Sáng chế được sử dụng cho việc truyền 
dữ liệu. 
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(11) 62200 
(21) 1-2018-05566 (51) 7 H04L  5/00, H04B  7/0452,  7/06, 

H04L  25/02, H04B  17/309 
(22) 15.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/SE2017/050501       15.05.2017 (87) WO2017/196252 16.11.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2018 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERlCSSON (PUBL)   (SE) 

164 83 Stockholm, Sweden  
(72) GAO, Shiwei  (CA), HARRISON, Robert Mark  (US), MURUGANATHAN, Siva  

(CA), FRENNE, Mattias (SE), GRANT, Stephen  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp phản hồi csi (channel state information - thông 

tin trạng thái kênh) được thực hiện bởi thiết bị vô tuyến và 
phương pháp truyền dữ liệu đến và thu phản hồi csi từ thiết bị 
vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, được thực hiện bởi thiết bị vô tuyến (6), để phản hồi 
thông tin trạng thái kênh (CSI) trong hệ thống truyền thông (1) bao gồm nút mạng truy 
cập vô tuyến (RAN) 3 bao gồm thu, từ nút RAN, thông tin về nguồn tài nguyên CSI tín 
hiệu tham chiếu (RS), kiểu CSI thứ nhất và kiểu CSI thứ hai để phản hồi. Phương pháp 
còn bao gồm bước thu, từ nút RAN, yêu cầu phản hồi CSI để đo CSI và phản hồi của 
kiểu CSI thứ nhất hoặc kiểu CSI thứ hai. Phương pháp còn bao gồm bước đo CSI của 
kiểu đã được chỉ định dựa trên các tín hiệu được thu trên nguồn tài nguyên CSI-RS. 
Phương pháp còn bao gồm bước gửi, đến nút RAN, báo cáo CSI của kiểu CSI đã được 
yêu cầu. Phương pháp tương ứng trong nút RAN cũng được bộc lộ. 
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(11) 62201 
(21) 1-2018-05577 (51) 7 B41J  2/01 

(22) 05.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/020811       05.06.2017 (87) WO2018/008315 11.01.2018 
(30) 2016-136103       08.07.2016      JP 

2017-014603       30.01.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2018 
(71) SHOWA ALUMlNUM CAN CORPORATION   (JP) 

30-2, Nishigotanda 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 1410031, Japan  
(72) KIMURA, Nobuhiko  (JP), OJIMA, Shinichi  (JP), IKEDA, Kazunori  (JP), SUWA, 

Asumi (JP), MASUDA, Kazuhisa  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị in và hệ thống sản xuất thân hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị in (500) có bộ phận di chuyển (550) dùng để vận chuyển 
thân hộp (10). Ngoài ra, thiết bị in (500) có bộ phận thẳng thứ nhất (610) ở dạng thẳng 
mà bộ phận di chuyển (550) đi qua để di chuyển theo một hướng. Hơn nữa, thiết bị in 
(500) có bộ phận thẳng thứ hai (620) mà bộ phận di chuyển (550) đi qua đó để di 
chuyển theo hướng ngược với hướng nêu trên, bộ phận thẳng thứ hai (620) được bố trí 
song song với bộ phận thẳng thứ nhất (610) và được tạo ra thẳng. Hơn nữa, thiết bị in 
(500) có thiết bị in (520) mà thực hiện việc in trên thân hộp (10) giữ bởi bộ phận di 
chuyển (550). Nhờ các bộ phận này, sự giảm kích cỡ thiết bị in và hệ thống sản xuất 
thân hộp đạt được. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống sản xuất thân hộp bao 
gồm thiết bị in. 
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(11) 62202 
(21) 1-2018-05578 (51) 7 F16D  65/02 

(22) 20.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2016/068249      20.06.2016 (87) WO2017/221295 A1 28.12.2017 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.   (JP) 

801 Kazawa, Tomi-shi, Nagano, 3890514 Japan  
(72) ATSUTA, Daiki  (JP), URASHIMA, Yuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Thân cặp dùng cho phanh đĩa xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thân cặp dùng cho phanh đĩa xe cho phép cải thiện khả năng dễ gia 
công và cải thiện khả năng hút không khí, trong đó nhiều lỗ xi lanh (6d, 6e, 6f) được bố 
trí cạnh nhau theo chu vi đĩa trên bộ phận tác động (6a) của thân cặp (6). Các phần lõm 
(6k và 6m) được tạo ra ở đáy của các lỗ xi lanh (6d và 6f), và các phần lõm (6k và 6m) 
được nối thông với nhau nhờ lỗ nối thông (16). Trong phần lõm (6m) của lỗ xi lanh (6f) 
nằm ở phần trên cùng khi thân cặp (6) được lắp trên xe, lỗ nối (17a) nối thông với mặt 
ngoài của thân cặp (6) được tạo ra trên cùng đường thẳng với lỗ nối thông (16). Đối với 
các phần lõm (6k và 6m), lỗ nối thông (16) hoặc lỗ nối (17a) nối ở vị trí sẽ trở thành đầu 
trên khi thân cặp (6) được lắp trên xe, và các phần hút không khí dạng nghiêng (6t và 
6u) nghiêng về phía đầu trên được tạo ra. 
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(22) 04.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/IB2017/052600  04.05.2017 (87) WO2017/195075 A1 16.11.2017 
(30) 201611016525      12.05.2016      IN 
(75) MOUDGIL, RAJEEV   (IN) 

Villa 122, The Vilas, Akashneem Marg, DLF -II, Sector 25, Gurgaon 122 002, 
Haryana, India  

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
(54) Tấm chất dẻo truyền ánh sáng để tạo ra ánh sáng tự nhiên 

thay đổi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm chất dẻo truyền ánh sáng cải tiến (100) sử dụng trong công 

trình để tạo ra ánh sáng tự nhiên thay đổi trong ngày hoặc trong các vùng khác nhau của 
công trình. Tấm chất dẻo truyền ánh sáng (100) bao gồm hai tấm trong suốt (102A, 
102B) và các ô rỗng trong suốt gồm ô kiểu chữ V (104A, 104B) và ô dạng hình thoi 
(106) được bố trí giữa các tấm này (102A, 102B). Cụ thể, cấu trúc của các ô rỗng là dãy 
lặp lại của một ô hình thoi (106) ở giữa hai ô kiểu chữ V (104A, 104B). Hơn nữa, một số 
« rỗng được tạo ra mờ đục có mẫu định trước. Với cấu trúc cụ thể này, ánh sáng tự 
nhiên thay đổi đạt được trên cơ sở thời gian của ngày. Theo một khía cạnh khác của 
sáng chế, ánh sáng tự nhiên khác biệt được tạo ra cho các vùng khác nhau của công 
trình bằng cách tạo ra mẫu dòng không liên tục của ô rỗng mờ đục qua chiều dài của 
tấm chất dẻo truyền ánh sáng (100). 
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(11) 62204 
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F16B  12/26 
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(71) VALINGE INNOVATION AB   (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden  
(72) Jonas FRANSSON  (SE), Andreas BLOMGREN  (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp và thiết bị gài lưỡi vào trong rãnh lưỡi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị gài lưỡi vào trong rãnh gài trong một tấm 
bằng thiết bị, trong đó phương pháp này bao gồm: di chuyển thiết bị dẫn hướng lưỡi 
theo hướng thứ nhất (91) bằng cách di chuyển dụng cụ đột (81) theo hướng thứ nhất 
(91), và di chuyển lưỡi (30) giữa phần thứ nhất (83) và phần thứ hai (82) của thiết bị dẫn 
hướng lưỡi và vào trong rãnh gài (20) trong tấm bằng cách tiếp tục di chuyển dụng cụ 
đột (81). 
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(71) 1. YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1088333, Japan 
2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556 (JP) 

(72) Kozo OISHI (JP), Tomoyuki MIYAKAWA (JP), Kazuyuki OCHIAI (JP), Daisuke 
FUJIHIRA (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu đầu nối chống thấm nước và phương pháp sản xuất vỏ 

đầu nối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đầu nối chống thấm nước mà bao gồm cặp vỏ đầu nối (17, 

19). Phần đầu hở của thân hình trụ (51) của một vỏ đầu nối được lắp vào trong phần đầu 
hở (81) của thân hình trụ của vỏ đầu nối còn lại tại thời điểm ghép. Thân hình trụ này có 
phần lồi (105) mà được bố trí nhô ra ngoài theo hướng bán kính từ phần đầu hở của nó 
hoàn toàn theo hướng chu vi. Phần lồi được bố trí ở phía trước theo hướng ghép từ phần 
hở (77) của buồng tiếp nhận đầu cực được bao quanh bởi thân hình trụ này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2018 
(71) SUN PATENT TRUST   (US) 

450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017, U.S.A.  
(72) Toru OIZUMI  (JP), Akihiko NISHIO  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Trạm cơ sở và phương pháp được thực hiện trong trạm cơ sở 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối trong đó: bộ phận giải mã (210) để lưu, trong bộ 

nhớ đệm truyền lại, dữ liệu đường xuống được truyền bởi mỗi sóng mang thành phần và 
giải mã dữ liệu đường xuống; và bộ phận phát vô tuyến (222) để phát, sử dụng sóng 
mang thành phần thứ nhất trong số các sóng mang thành phần, tín hiệu phản hồi đối với 
dữ liệu đường xuống thứ nhất nhận được sử dụng sóng mang thành phần thứ nhất và tín 
hiệu phản hồi đối với dữ liệu đường xuống thứ hai nhận được sử dụng sóng mang thành 
phần thứ hai trong số các sóng mang thành phần. Ngoài ra, bộ nhớ đệm thứ hai được 
chia thành các vùng lần lượt tương ứng với các phép xử lý truyền lại dựa trên giá trị cụ 
thể được xác định bởi sự kết hợp của mô hình cấu hình thứ nhất được thiết lập trong 
sóng mang thành phần thứ nhất và mô hình cấu hình thứ hai được thiết lập trong sóng 
mang thành phần thứ hai. 
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(86) PCT/RU2017/000434 20.06.2017 (87) WO2018/004388 04.01.2018 
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(75) BORlSOV, SERGEI VLADIMIROVICH   (RU) 

Komsomolsky prospekt, 32-2, 110, 111 Moscow, 119146, Russian Federation  
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sân gôn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực thể thao và cụ thể là đến việc xây dựng công trình thể thao 
và giải trí là sân gôn. Bản chất của sáng chế là trong sân gôn nơi mà có số lượng lỗ 
thông thường chứa tập hợp các thành phần tất định - các điểm phát bóng, các khu vực 
gạt, các đường bóng và các bẫy, ít nhất một điểm phát bóng nằm trong khoảng cách 
chơi tiêu chuẩn ít nhất là có đến hai khu vực gạt, nhờ đó tạo thành các lỗ mới mà tạo ra 
các lộ trình mới để chơi trên sân gôn, tương ứng với tất cả các tiêu chuẩn trò chơi được 
thiết lập. Kết quả kỹ thuật của sáng chế bao gồm sự có mặt của một số thành phần giống 
nhau thông thường, có thể tạo ra các lộ trình toàn bộ độ dài khác nhau trên sân gôn, mà 
làm tăng đáng kể tính biến động của trò chơi và góp phần làm giảm chi phí xây dựng.  
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(72) LI, Chaojun  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp gửi thông tin điều khiển đường xuống, phương 

pháp phát hiện thông tin điều khiển đường xuống, thiết bị đầu 
cuối và thiết bị mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gửi thông tin điều khiển đường xuống, phương pháp 
phát hiện thông tin điều khiển đường xuống, thiết bị đầu cuối và thiết bị mạng. Phương 
pháp bao gồm các bước: thu, bởi thiết bị đầu cuối, báo hiệu thứ nhất, trong đó báo hiệu 
thứ nhất bao gồm thông tin cấu hình của khoảng trống tìm kiếm; xác định, bởi thiết bị 
đầu cuối dựa vào thông tin cấu hình, tài nguyên miền tần số hoặc tài nguyên thành phần 
kênh điều khiển (CCE) được chiếm giữ bởi khoảng trống tìm kiếm; và phát hiện, bởi 
thiết bị đầu cuối, thông tin điều khiển đường xuống trong khoảng trống tìm kiếm. Thiết 
bị mạng có thể tạo cấu hình khoảng trống tìm kiếm để chiếm giữ bất kỳ tài nguyên miền 
tần số hoặc tài nguyên CCE nào. Thiết bị đầu cuối xác định, dựa vào báo hiệu thứ nhất, 
khoảng trống tìm kiếm được tạo cấu hình bởi thiết bị mạng, và thu nhận thông tin điều 
khiển đường xuống một cách kịp thời. Điều này nâng cao hữu hiệu hiệu quả truyền dữ 
liệu, và cụ thể là, giải quyết vấn đề là thông tin điều khiển đường xuống của khoảng thời 
gian nhỏ hơn 1ms không thể nhận được một cách kịp thời. 
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(30) 62/336,240            13.05.2016     US 

15/588,499            05.05.2017     US 
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(72) BALIGH, Mohammadhadi  (CA), ZARIFI, Keyvan  (CA), MA, Jianglei  (CA), AU, 
Kelvin Kar Kin  (CA) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông trong thiết bị người dùng, phương 

pháp truyền thông, thiết bị nguời dùng và điểm truyền nhận 
  (57)     Sáng chế đề cập phương pháp truyền thông trong thiết bị người dùng, phương pháp 

truyền thông, thiết bị người dùng và điểm thu phát hoặc nhóm các điểm thu phát. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập các cấu hình tài nguyên để truyền CSI-RS (channel state 
information-reference symbols, thông tin trạng thái kênh - ký hiệu tham chiếu), và 
phương pháp ánh xạ các chuỗi CSI-RS vào các tài nguyên trên. 
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(72) LIU, Jianqin  (CN), ZHANG, Ruiqi  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp báo cáo thông tin trạng thái kênh và thiết bị 

đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp báo cáo thông tin trạng thái kênh và thiết bị đầu cuối, 

trong đó bao gồm các bước: xác định, bởi thiết bị đầu cuối, R chỉ báo ma trận tiền mã 
hóa thứ nhất (PMI) của M tài nguyên tín hiệu tham chiếu thứ nhất, và xác định chỉ báo 
chất lượng kênh (CQI) dựa trên R PMI thứ nhất, trong đó M và R là các số nguyên lớn 
hơn hoặc bằng 1; và báo cáo, bởi thiết bị đầu cuối, thông tin trạng thái kênh bao gồm R 
PMI thứ nhất và N CQI, hoặc thông tin trạng thái kênh bao gồm R PMI thứ nhất và một 
CQI, R PMI thứ nhất được sử dụng bởi trạm gốc để xác định P PMI thứ hai theo tiêu chí 
hoạt động thứ nhất, kích thước của PMI thứ hai lớn hơn kích thước của PMI thứ nhất, và 
P và N là các số nguyên lớn hơn hoặc bằng 1. Các phương án của sáng chế còn đề xuất 
phương pháp đọc thông tin trạng thái kênh và thiết bị liên quan. Trong các phương án 
của sáng chế, các thông tin tiêu đề tài nguyên tín hiệu tham chiếu trong quy trình thông 
tin trạng thái kênh (CSI) có thể được giảm đi. 
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(72) TENNY, Nathan Edward  (US), LlU, Bin  (US), STIRLING-GALLACHER, Richard  
(GB), WANG, Jian  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông tin và thiết lập kết nối giữa thiết 

bị người dùng và điểm truyền, và thiết bị tiếp nhận 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông tin giữa UE (user equipment - thiết bị người 

dùng) và TP (transmission point - điểm truyền) gồm truyền, bởi UE, thông điệp thứ nhất 
từ UE đến TP, thông điệp thứ nhất bao gồm UE ID (identity - danh tính) phạm vi cục bộ 
và yêu cầu truy nhập ngẫu nhiên. UE nhận thông điệp thứ hai từ TP gồm cấp quyền truy 
nhập ngẫu nhiên và UE ID. UE xác định nếu thông điệp thứ hai được hướng đến UE bởi 
UE ID được truyền trong thông điệp thứ hai. UE truyền thông điệp thứ ba đến TP, thông 
điệp thứ ba bao gồm khối dữ liệu. 
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Alexandra  (DE), NG, Thian Hong  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Latec chứa polyme dùng cho phương pháp đúc khuôn kiểu 

nhúng và phương pháp điều chế latec chứa polyme   
  (57)     Sáng chế đề cập đến latec chứa polyme dùng cho phương pháp đúc khuôn kiểu nhúng 

bao gồm các hạt polyme latec dien nitril liên hợp carboxyl hóa kết hợp với hoặc liên kết 
với các hạt polyme latec bao gồm ít nhất một nhóm chức- oxiran, sử dụng latec chứa 
polyme này để sản xuất vật dụng được đúc kiểu nhúng hoặc để bao hoặc tẩm cơ chất, 
chế phẩm bào chế bao gồm latec chứa polyme, phương pháp tạo ra vật dụng được đúc 
kiểu nhúng và các vật dụng tạo ra bằng cách sử dụng latec của polyme này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị gửi tín hiệu đường lên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị gửi tín hiệu đường lên, trong đó phương 
pháp bao gồm: gửi, bởi trạm gốc, ít nhất một trong số thông tin chỉ báo truyền thứ nhất 
của thông tin đường lên thứ nhất và thông tin chỉ báo truyền thứ hai tới thiết bị người 
dùng (UE), trong đó thông tin chỉ báo truyền thứ nhất bao gồm khung con và/hoặc sóng 
mang mà trên đó trạm gốc chỉ dẫn UE để gửi thông tin đường lên thứ nhất; và thông tin 
chỉ báo truyền thứ nhất và/hoặc thông tin chỉ báo truyền thứ hai được sử dụng để chỉ báo 
cách thức hoạt đông UE khi xung đột xảy ra. Phương pháp gửi thông tin đường lên được 
đề xuất trong sáng chế được sử dụng để làm giảm ảnh hưởng của việc xung đột sóng 
mang đối với hiệu quả xử lý của UE. 
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(72) PARK, Kyungmin  (KR), GO, Hyunsung  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp kích hoạt ứng dụng trên thiết 

bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp kích hoạt ứng dụng trên thiết bị 

điện tử. Thiết bị điện tử này có thể bao gồm các bộ cảm biến, bộ nhớ và bộ xử lý thi 
hành các lệnh được lưu trữ trong bộ nhớ để: chọn ít nhất một bộ cảm biến trong số một 
hoặc nhiều bộ cảm biến để nhận biết sự dịch chuyển của thiết bị điện tử và chọn một tần 
suất lấy mẫu của ít nhất một bộ cảm biến đã chọn dựa vào thông tin về trạng thái sử 
dụng của thiết bị điện tử, nhận biết sự dịch chuyển của thiết bị điện tử bằng cách sử 
dụng ít nhất một bộ cảm biến đã chọn ở tần suất lấy mẫu đã chọn, và thực hiện một ứng 
dụng cụ thể trong số một hoặc nhiều ứng dụng liên quan đến ít nhất một điều kiện định 
trước, khi sự dịch chuyển đã được nhận biết tương ứng với ít nhất một điều kiện định 
trước trong số một hoặc nhiều điều kiện định trước. 
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(72) YEO, Jeongho  (KR), OH, Jinyoung  (KR), GHA, Heedon  (KR), BAE, Taehan  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp truyền thông, trạm cơ sở và thiết bị đầu cuối 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật truyền thông để kết hợp, với công nghệ liên quan đến 

mạng internet kết nối vạn vật (IoT: Internet of Things), hệ thống truyền thông thế hệ thứ 
năm (5G: 5th Generation) để hỗ trợ truyền dữ liệu với tốc độ cao hơn so với tốc độ của 
hệ thống truyền thông thế hệ thứ tư (4G: 4th Generation); và hệ thống áp dụng kỹ thuật 
này. Kỹ thuật và hệ thống truyền thông theo sáng chế có thể được áp dụng cho các dịch 
vụ thông minh (ví dụ, ngôi nhà thông minh, toà nhà thông minh, thành phố thông minh, 
xe ôtô thông minh hoặc xe ôtô nối mạng, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, ứng dụng giáo dục 
kỹ thuật số, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ liên quan đến bảo mật và an toàn, và các loại khác) 
dựa trên công nghệ truyền thông 5G và công nghệ liên quan đến mạng IoT. Sáng chế đề 
cập đến phương pháp có hiệu quả để xác định thời điểm truyền tín hiệu dữ liệu và thông 
tin điều khiển trên liên kết lên. 
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng ổn định, ống tiêm và bộ bơm tiêm tự 

động chứa dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng ổn định, ống tiêm và bộ bơm tiêm tự động 

chứa dược phẩm này. Trong đó, dược phẩm dạng lỏng ổn định chứa: kháng thể hoặc 
đoạn liên kết kháng nguyên của nó; chất hoạt động bề mặt; đường hoặc dẫn xuất của nó; 
và chất đệm. Dược phẩm dạng lỏng ổn định theo sáng chế có độ nhớt thấp trong khi 
chứa hàm lượng kháng thể cao, có độ ổn định bảo quản lâu dài tốt trên cơ sở độ ổn định 
tốt dưới điều kiện tăng tốc và điều kiện khắc nghiệt, và có thể được sử dụng để tiêm 
dưới da. 
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Craig, M.  (US), SKANKEY, Wayne, Alan  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Sản phẩm chứa vải chống thấm nước và phương pháp tạo ra 

sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm chứa vải chống thấm nước bao gồm vải nền có bề mặt hướng 

vào cơ thể và bề mặt hướng ra ngoài, và lớp chắn chống thấm, kỵ nước được bố trí trên 
bề mặt hướng ra ngoài của vải nền, đường may qua vải chống thấm nước, và băng chống 
thấm nước được bố trí trên bề mặt hướng ra ngoài của lớp chắn chống thấm, kỵ nước và 
được chỉnh cho thẳng để làm kín đường may ngăn nước ngấm vào. Vải nền có thể là vải 
thấm hút hoặc có thể được xử lý với hợp chất tăng cường thấm hút, và lớp chắn chống 
thấm, kỵ nước có thể bao gồm polyme dẻo, polyuretan, polyetylen, và/hoặc 
polytetrafloetylen. Vải chống thấm nước còn có thể bao gồm lớp phủ chống mài mòn 
và/hoặc chất chống thấm nước bền (durable water repellant - DWR) được bố trí trên bề 
mặt hướng ra ngoài của lớp chắn chống thấm, kỵ nước, và một hoặc cả hai lớp phủ 
chống mài mòn và/hoặc chất DWR có thể là không liên tục. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp tạo ra sản phẩm chứa vải chống thấm nước.  
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(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng khối 
u, hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị người dùng, điểm truyền tần số cao, bộ quản lý macro 

tế bào và phương pháp cung cấp liên kết dữ liệu giữa một hoặc 
nhiều điểm truyền tần số cao và thiết bị người dùng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp liên kết dữ liệu giữa một hoặc nhiều TP 
(Transmission Point - điểm truyền) tần số cao và UE (User Equipment - thiết bị người 
dùng) trong mạng không dây, phương pháp gồm tiếp nhận, bởi UE, phép gán từ macro 
tế bào trong mạng không dây không đồng nhất, trong đó phép gán gồm tập tín hiệu 
tham chiếu UE cụ thể mà ánh xạ đến một hoặc nhiều chùm TP tần số cao DL (downlink 
- liên kết xuống). UE nhận diện mỗi chùm trong một hoặc nhiều chùm TP DL bằng 
cách dò các tín hiệu tham chiếu UE cụ thể được gửi trong mỗi chùm trong một hoặc 
nhiều chùm TP DL. UE đo lường chất lượng của mỗi trong một hoặc nhiều chùm TP DL 
và lựa chọn chùm được chọn từ một hoặc nhiều chùm TP DL dựa trên chất lượng. UE 
thiết lập liên kết dữ liệu đến TP tần số cao mà đã truyền chùm được chọn sử dụng chùm 
được chọn. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm bịt kín và thiết bị bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bịt kín, trong đó chế phẩm bịt kín thứ nhất bao gồm nhựa 
epoxy, chất đóng rắn, chất độn vô cơ, và hợp chất hyđrotanxit không nung có tỷ lệ mol 
giữa ion Mg và ion Al (Mg/Al) là 2,4 hoặc lớn hơn. Chế phẩm bịt kín thứ hai bao gồm 
nhựa epoxy, chất đóng rắn, hợp chất hyđrotanxit có công thức (I): Mg1-

xAlx(OH)2(CO3)x/2ãmH2O, trong đó mỗi x và m độc lập là một số dương, và hợp chất 
chứa magie khác với hợp chất hyđrotanxit. Chế phẩm bịt kín thứ ba bao gồm nhựa 
epoxy, chất đóng rắn, hợp chất hyđrotanxit có công thức (I), và magie oxit, và hàm 
lượng của magie oxit nằm trong khoảng từ 1 phần khối lượng đến 50 phần khối lượng 
trên 100 phần khối lượng nhựa epoxy. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị bán dẫn bao gồm sản phẩm đóng rắn của chế 
phẩm bịt kín này. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-

diflophenyl)pyrolidin-1-yl)-parazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-
hydroxypyrolidin-1-carboxamit và muối của nó 

  (57)  Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất (S)-N-(5-((R)-2-(2,5- 
diflophenyl)pyrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a] pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrolidin-1- 
carboxamit (hợp chất có công thức 1) hoặc muối của nó bằng cách cho hợp chất 
phenyl(5-((R)-2-(2,5-diflophenyl)pyrolidin-1-yl)-3,3a-dihydropyrazolo[1,5-a] 
pyrimidin-3- yl)carbamat hoặc dẫn xuất tương tự (hợp chất có công thức 13) phản ứng 
với hợp chất (S)-pyrolidin-3-ol (hợp chất có công thức 14). Sáng chế còn đề cập đến quy 
trình điều chế hợp chất phenyl(5-((R)-2-(2,5-diflophenyl)pyrolidin-1-yl)-3,3a- 
dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)carbamat (hợp chất có công thức 13) hoặc dẫn 
xuất tương tự bằng cách khử hợp chất (R)-5-(2-(2,5-diflophenyl) pyrolidin-1-yl)-3- 
nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidin (hợp chất có công thức 11) thành hợp chất (R)-5-(2- (2,5-
diflophenyl)pyrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amin (hợp chất có công thức 12). 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất (R)-2-(2,5- 
diflophenyl)pyrolidin(R)-2-hydroxysucxinat (hợp chất có công thức 10) bằng cách xử lý 
hợp chất (R)-N-((R)-1-(2,5-diflophenyl)-3-(1,3-dioxan-2-yl)propyl)-2-metylpropan- 2-
sulfinamit (hợp chất có công thức 19) bằng axit và chất khử. Sáng chế cũng đề cập đến 
hợp chất (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-diflophenyl)-pyrolidin-1-yl)-pyrazolo[1,5- a]pyrimidin-3-
yl)-3-hydroxypyrolidin-1-carboxamit, là chất ức chế tyrosin kinaza (TRK) dùng để điều 
trị, ví dụ, bệnh ung thư. 

  

  
 

                                                                                        Công thức 1 
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  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ khí nén kiểu cánh quạt mà được tạo cấu hình nhằm làm 
giảm sự hao mòn của cánh quạt trong khi đang sử dụng ở áp suất cao và cho phép công 
suất của động cơ tăng, và bao gồm vỏ hộp, rô-to, và nhiều cánh quạt, và ngoài ra còn 
bao gồm: nút chặn cánh quạt được tạo để nhô ra tương ứng từ đầu trên và đầu dưới bên 
trong của cánh quạt; vòng trong được lắp ghép với phần trung tâm của phần trên của 
cánh quạt để đẩy nút chặn cánh quạt ra ngoài cho quá trình dẫn động ban đầu; và ổ trục 
được bố trí để được nối tương ứng với các phần trên và phần dưới của cánh quạt và hạn 
chế nút chặn cánh quạt di chuyển ra ngoài. 
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(54) Tổ hợp vách chắn an toàn quanh đường bao ngoài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp vách chắn an toàn quanh đường bao ngoài dùng cho tòa nhà. 
Theo một khía cạnh, tổ hợp vách chắn an toàn quanh đường bao ngoài bao gồm tổ hợp 
vách chắn phía trên, và tổ hợp vách chắn treo nối từ tổ hợp vách chắn phía trên, và mở 

rộng xuống phía dưới tổ hợp vách chắn phía trên. ở một hình thức, ít nhất một tổ hợp 
vách chắn phía trên hoặc tổ hợp vách chắn treo được lắp vào để tổ hợp vách chắn treo có 
thể được nối vào, và được tháo ra khỏi tổ hợp vách chắn phía trên trong khi tổ hợp vách 
chắn phía trên được sử dụng ở các tòa nhà. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm trừ sâu chứa nước bao gồm thuốc trừ sâu dễ bay hơi 

với độ bền và hoạt tính được cải thiện lâu dài, và hỗn hợp 
dạng phun để trừ sâu chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ sâu chứa nước bao gồm thuốc trừ sâu dễ bay hơi với 
độ bền được cải thiện dài hơn và do đó, có hoạt tính sinh học lâu hơn. Chế phẩm này là 
hữu ích để kiểm soát lâu dài động vật gây hại (động vật chân khớp) trên nhiều loại bề 
mặt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp dạng phun để trừ sâu chứa chế phẩm 
này. 
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Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA, United Kingdom  
(72) ENGLAND, Will  (GB), WOODMAN, Tom  (GB), PHILLIPS, Jeremy  (GB), 

GOMEZ, Pablo Javier Ballesteros  (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật phẩm để sử dụng cùng với dụng cụ đốt nóng nguyên liệu 

có thể hút và hệ thống bao gồm vật phẩm và dụng cụ này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật phẩm để hút thuốc (101/301) để đưa vào dụng cụ đốt nóng 

nguyên liệu có thể hút (103/303) để làm bay hơi ít nhất một thành phần của nguyên liệu 
có thể hút (103/303), vật phẩm để hút thuốc (101/301) bao gồm khối nguyên liệu có thể 
hút (103/303) và bộ phận lọc (105/305). Bộ phận lọc (105/305) bao gồm phần làm 
nguội (107/307), phần đầu lọc (109/309) liền kề với phần làm nguội (109/309) để đưa 
vào miệng của người sử dụng. Vật phẩm để hút thuốc (101/301) được bố trí sao cho khi 
vật phẩm để hút thuốc (101/301) được đưa hoàn toàn vào dụng cụ, phần thứ nhất của 
phần làm nguội (107/307) nằm trong dụng cụ và phần thứ hai của phần làm nguội 
(107/307) kéo dài ra ngoài dụng cụ. Phần thứ hai của phần làm nguội (107/307) bao 
gồm vùng thông khí (317) để cho phép không khí đi vào phần làm nguội (107/307) để 
trộn với ít nhất một thành phần được làm bay hơi của nguyên liệu có thể hút (103/303). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống bao gồm vật phẩm và dụng cụ này để đốt 
nóng nguyên liệu có thể hút. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền và phương pháp truyền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền và thiết bị truyền. Trong đó thiết bị truyền bao 
gồm M bộ xử lý tín hiệu lần lượt tạo ra các tín hiệu được điều biến được định hướng đến 
M thiết bị thu, M là số nguyên bằng hoặc lớn hơn 2, và bộ phân anten. Mỗi bộ xử lý tín 
hiệu điều biến chuỗi bit thứ nhất được tạo thành từ hai bit để tạo ra tín hiệu được điều 
biến thứ nhất và tín hiệu được điều biến thứ hai, và điều biến chuỗi bit thứ hai được tạo 
thành từ hai bit khác để tạo ra tín hiệu được điều biến thứ ba và tín hiệu được điều biến 
thứ tư, trong trường hợp truyền các dòng đến một thiết bị thu tương ứng trong số M thiết 
bị thu. Bô phận anten bao gồm anten thứ nhất truyền tín hiệu được điều biến thứ nhất và 
tín hiệu được điều biến thứ ba và anten thứ hai truyền tín hiệu được điều biến thứ hai và 

tín hiệu được điều biến thứ tư. ít nhất hoặc các tín hiệu được truyền từ anten thứ nhất 
hoặc các tín hiệu được truyền từ anten thứ hai là các tín hiệu được đổi pha. 
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(72) ZHANG, Gongzheng  (CN), QlAO, Yunfei  (CN), LI, Rong  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống xử lý dữ liệu. Phương pháp gồm: xác 
định nhóm tín hiệu chủ, trong đó nhóm tín hiệu chủ gồm ít nhất hai phần tử; tạo các 
khung dữ liệu gồm khung dữ liệu thứ nhất và khung dữ liệu thứ hai, trong đó mỗi khung 
dữ liệu mang thông tin được sử dụng để chỉ báo nhóm tín hiệu chủ được xác định bởi 
UE (user equipment - thiết bị người dùng); và gửi các RB đến thiết bị mạng, trong đó 
RB thứ nhất mang tín hiệu chủ thứ nhất và khung dữ liệu thứ nhất, và RB thứ hai mang 
tín hiệu chủ thứ hai và khung dữ liệu thứ hai. Theo sáng chế, sau khi xác định thông tin 
này của nhóm tín hiệu chủ, UE gửi, đến thiết bị mạng bằng cách sử dụng các RB, thông 
tin này chỉ báo nhóm tín hiệu chủ, sao cho thiết bị mạng thu thập các nhóm tín hiệu chủ 
của ít nhất một số UE, còn thu thập các tín hiệu chủ được truyền bởi tất cả các UE trong 
thời gian đơn vị, và còn giải mã dữ liệu được truyền bởi các UE trong thời gian đơn vị, 
nhờ đó giải quyết hiệu quả vấn đề kỹ thuật mà việc giải mã không thể được thực hiện do 
xung đột tín hiệu chủ. 
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(72) YE, Guojun  (CN), LIN, Jie  (CN), WU, Yu  (CN), CHEN, Shuai  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thiết đặt công suất truyền kênh của bộ thu phát 

vô tuyến từ xa và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật không dây, và cụ thể là đề cập đến phương pháp 

thiết đặt công suất truyền kênh của bô thu phát vô tuyến từ xa và trạm gốc. Trạm gốc 
thứ nhất truyền các tín hiệu đến thiết bị người dùng (UE) thứ nhất với công suất thứ nhất 
bằng cách sử dụng kênh thứ nhất và kênh thứ hai của bộ thu phát vô tuyến từ xa (RRU), 
và truyền các tín hiệu đến UE với công suất thứ hai bằng cách sử dụng kênh thứ ba và 
kênh thứ tư của RRU. 
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(72) ZHAO, Kuibing  (CN), GUO, Wenping  (CN), MA, Dong  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Môđun dấu vân tay và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất môđun dấu vân tay, bao gồm bộ phận dấu vân tay, bộ phận nút bấm, 
bộ phận đỡ, và phần tử gắn đàn hồi. Bộ phận nút bấm này được gắn vào bề mặt dưới của 
bộ phận dấu vân tay này. Phần tử gắn đàn hồi này được bố trí trên bề mặt dưới của bộ 
phận dấu vân tay này và được đặt giữa bộ phận dấu vân tay này và bộ phận đỡ này, phần 
tử gắn đàn hồi này bao quanh bộ phận nút bấm này, và phần tử gắn đàn hồi này kết nối 
một cách đàn hồi bộ phận dấu vân tay này và bộ phận đỡ này. Có khe hở giữa bộ phận 
nút bấm này và bộ phận đỡ này. Khi ấn vào bộ phận dấu vân tay này, phần tử gắn đàn 
hồi này biến dạng, khe hở này trở nên nhỏ hơn, và bộ phận nút bấm này tiếp xúc với bộ 
phận đỡ này. Sáng chế còn đề xuất thiết bị điện tử. Theo sáng chế, bộ phận dấu vân tay 
này và bộ phận nút bấm này được kết nối với bộ phận đỡ này bằng cách sử dụng phần tử 
gắn đàn hồi này, để đơn giản hóa sự lắp ráp trong dây chuyền sản xuất và cảm giác tay 
của môđun dấu vân tay này có thể được thử nghiệm trước khi lắp ráp. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm hấp phụ khí axit chứa canxi oxit, phương pháp điều 

chế chế phẩm này và phương pháp hấp phụ khí axit có trong 
khí ống khói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hấp phụ khí axit chứa canxi oxit, khác biệt ở chỗ, chế 
phẩm này có diện tích bề mặt riêng từ 40m2/g đến 100m2/g, thể tích lỗ rỗng từ 

0,25cm3/g đến 0,50cm3/g với đường kính lỗ lên đến 1200 Å, chiếm lượng lớn hơn 40% 

trọng lượng của chế phẩm này là các lỗ có đường kính từ 100Å đến 400Å và dung tích 
hấp phụ khối lượng khí axit ít nhất là 4,5g khí axit/100g chế phẩm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm hấp phụ nêu trên và 
phương pháp hấp phụ khí axit có trong khí ống khói. 
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(72) Nguyễn Hồng Lam  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(54) Quy trình nuôi lợn hữu cơ 

  (57)     Quy trình chăn nuôi lợn thịt hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, đảm 
bảo được sức khỏe người tiêu dùng không bị ảnh hưởng và chất lượng thịt lợn ngon vì 
không sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp chứa chất kích thích tăng trưởng và cho 
uống kháng sinh mà sử dụng thức ăn QL1 và thức ăn QL2, gồm các giai đoạn: xây dựng 
chuồng, chọn giống, chăm sóc và nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng và xuất chuồng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(54) Chuồng lợn 

  (57)     Chuồng lợn có cấu tạo gồm: nền chuồng (1) được xây bằng bê tông và có độ dốc từ 
trước ra sau; khung chuồng (2) được tạo từ các thanh thép; ô chuồng (3) có cấu tạo gồm: 
tường chuồng (3.1) được xây bằng gạch ống, cửa chuồng trước (3 .2) được tạo từ một 
khung thép hình vuông, cửa chuồng sau (3.3) được tạo từ một khung thép hình chữ nhật, 
máng ăn (3.4) được xây bằng xi măng cố định vào tường chuồng (3.1) và nền chuồng 
(1), máng uống (3.5) bằng chất liệu inox gắn vào tường chuồng (3.1) và nền chuồng (1), 
« chuồng (3) được chia thành hai khu vực là khu vực ăn, ngủ và khu vực uống, đi vệ 
sinh; mái che (4) được lợp bằng tôn kẽm che kín phần trên của khung chuồng (2).  
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(54) Sàn chìm cấp thức ăn, kiểm soát và điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề cập tới sàn chìm (10) được dự tính để thực hiện các chức năng là cấp phối 
thức ăn, kiểm soát hoạt động và ra lệnh vận hành đi liền với việc nuôi cá trong các lồng 
nuôi chìm, có khả năng chìm dưới các điều kiện môi trường bất lợi, trở lại tới bề mặt, 
ngay khi các điều kiện môi trường cho phép, nhờ vậy cho phép nuôi cá ở các nơi xa bờ. 
Để thực hiện mục đích này, sàn bao gồm kết cấu thẳng đứng ở chính giữa (20), tạo 
thành lõi giữa của sàn (10) quanh nó có bố trí kết cấu trên (30), có khoảng trống đi vòng 
và thả neo (45) cho các tàu dịch vụ, việc tiếp cận vào bên trong nó được thực hiện thông 
qua các cửa (44), và kết cấu dưới (50), phần bên trong nó có các xilô chứa khẩu phần 
thức ăn, cũng như khoang bơm vật liệu dằn và giải phóng vật liệu dằn ở giữa, mà cho 
phép làm ngập và chìm sàn (10), sự cân bằng của sàn (10) được đảm bảo bởi cơ cấu chất 
tải dằn và giải phóng tải dằn bổ sung bên trong mỗi xilô, để bù trọng lượng của khẩu 
phần thức ăn đã tiêu thụ. 
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(11) 62234 
(21) 1-2018-05787 (51) 7 E05B  63/00,  65/00,  17/20 

(22) 02.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/SE2017/050592 02.06.2017 (87) WO2017/209687 07.12.2017 
(30) 1650779-0      03.06.2016      SE 
(71) CESIUM AB   (SE) 

Ljungvagen 37, 641 39 KATRINEHOLM, Sweden  
(72) GUSTAVSSON, Jack  (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp khóa và cửa an toàn sử dụng hộp khóa này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hộp khóa và cửa an toàn sử dụng hộp khóa này. Hộp khóa (20) bao 
gồm: ít nhất một chi tiết nối chốt khóa (21), được làm thích ứng để gài khớp theo kiểu 
tháo ra được với phần đầu gài khớp với hộp khóa (14b, 6b) của chốt khóa tích hợp trong 
cửa (14, 16) của cửa (10) khi hộp khóa (20) được lắp trong hốc tiếp nhận hộp khóa (12) 
của cửa này (10); bộ phận dẫn động chốt khóa, được tạo kết cấu để dịch chuyển ít nhất 
một chi tiết nối chốt khóa đã nêu (21) giữa vị trí kéo dài và vị trí co lại, nhờ đó dịch 
chuyển chốt khóa đã nêu (14, 16) giữa vị trí kéo dài và vị trí co lại; và ít nhất một tổ hợp 
khóa kiểu chốt khóa, được tạo kết cấu để khóa tính năng di động của ít nhất một chi tiết 
nối chốt khóa đã nêu (21) khi thực hiện hoạt động khóa, và mở khóa tính năng di động 
của ít nhất một chi tiết nối chốt khóa đã nêu (21) khi thực hiện hoạt động mở khóa.  
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(11) 62235 
(21) 1-2018-05788 (51) 7 C08J  9/12,  9/14,  9/18,  9/232, 

B29C  44/34 
(22) 21.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/065275 21.06.2017 (87) WO2017/220671 28.12.2017 
(30) 16175980.8      23.06.2016      EP 
(71) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany  
(72) KEPPELER, Uwe  (DE), BARTL, Juergen  (DE), AHLERS, Juergen  (DE), 

DAESCHLEIN, Christian  (DE), GUTMANN, Peter  (DE), PRISSOK, Frank  (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất hạt xốp gồm có các chất đàn hồi dẻo nhiệt 

có các đoạn polyamit và hạt xốp được sản xuất bằng quy 
trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt xốp gồm có các chất đàn hồi dẻo nhiệt có 
các đoạn polyamit, bao gồm các bước:  
(a) tạo huyền phù cho các viên chứa chất đàn hồi dẻo nhiệt trong môi trường huyền phù,  
(b) bổ sung chất tạo khí,  
(c) tẩm chất tạo khí vào các viên bằng cách gia nhiệt huyền phù trong bình áp suất đến 
nhiệt độ tẩm IMT ở áp suất tẩm IMP, giảm áp huyền phù bằng cách làm rỗng bình áp 
suất nhờ thiết bị giảm áp và gia công các hạt xốp thu được,  
và cũng như đề cập đến các hạt xốp thu được bằng quy trình này. 
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(11) 62236 
(21) 1-2018-05790 (51) 7 H01R  13/703,  24/78,  13/506 

(22) 30.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/ES2017/070374     30.05.2017 (87) WO2017/212090 14.12.2017 
(30) P 201630759          06.06.2016      ES 
(71) SIMON, S.A.U.   (ES) 

C/ Diputaciãn, 390, 08013 Barcelona, Spain  
(72) MlRANDA JOVE, Hector  (ES), OBIOL BAYA, Jorge  (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) ổ cắm điện có hệ thống giao tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ổ cắm điện có hệ thống giao tiếp mà có khả năng lắp chìm và bao 
gồm ít nhất hệ thống giao tiếp, mạch điều khiển và hệ thống kết nối của ổ cắm điện, và 
hốc cắm để một phích cắm được nối với ổ cắm điện, và hệ thống kết nối của ổ cắm điện 

bao gồm các cực (23, 25) để nối trực tiếp vào lưới điện. ổ cắm điện được thiết kế sao 
cho tất cả các bộ phận mà nó bao gồm được chứa trong hộp chứa của ổ cắm điện, mà từ 
đó chỉ có các cực cần thiết để nối với lưới điện nhô ra. 
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(11) 62237 
(21) 1-2018-05791 (51) 7 H01Q  1/24,  1/38,  7/02,  1/27,  9/04,  

1/22, A44C  9/00 
(22) 09.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/006031      09.06.2017 (87) WO2017/222217 A1 28.12.2017 
(30) 10-2016-0078167           22.06.2016      KR 

10-2016-0145884           03.11.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2018 
(71) AMOTECH CO., LTD.   (KR) 

1 Lot, 5 Block, Namdong-gongdan, 380, Namdongseo-ro, Namdong-gu Incheon 
21629, Korea 

(72) KIM, Beon-Jin  (KR), LEE, Chi-Ho  (KR), IM, Dong-Hyun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Môđun ăng-ten dạng vòng và khuôn sản xuất môđun ăng-ten 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun ăng-ten dạng vòng và khuôn sản xuất môđun ăng-ten dạng 

vòng này, mà có thể truyền thông với hướng bất kỳ khi được gắn trên thiết bị đeo được 
dạng vòng và có thể dễ dàng xử lý kích thước. Môđun ăng-ten dạng vòng này bao gồm 
chất nền cơ sở có tính mềm dẻo trên đó đồ thị bức xạ được tạo ra, phần đầu cuối được 
tạo ra ở một đầu của chất nền cơ sở và được nối với một đầu của đồ thị bức xạ, và phần 
đầu cuối bên kia được tạo ra ở đầu bên kia của chất nền cơ sở và được nối với đầu bên 
kia của đồ thị bức xạ; và kích thước của môđun ăng-ten dạng vòng được điều chỉnh 
bằng cách thay đổi vị trí được ghép nối giữa phần đầu cuối này và phần đầu cuối kia.  
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(11) 62238 
(21) 1-2018-05792 (51) 7 H02J  7/00, A24F  47/00, H02J  7/34

(22) 23.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/065600 23.06.2017 (87) WO2018/001910 A1 04.01.2018 
(30) 16176942.7      29.06.2016       EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.   (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland  
(72) FERNANDO, Felix  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí hoạt động bằng điện để nhận nền tạo sol 

khí, thiết bị tạo sol khí được vận hành bằng điện dùng cho hệ 
thống tạo sol khí hoạt động bằng điện và phương pháp nạp 
thiết bị tạo sol khí bao gồm bộ nguồn điện loại tụ điện lai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí hoạt động bằng điện để nhận nền tạo sol khí 
bao gồm: một hoặc nhiều chi tiết tạo sol khí bằng điện (134); một hoặc nhiều tụ điện lai 
(126) để cấp điện đến một hoặc nhiều chi tiết tạo sol khí bằng điện; và nguồn điện áp để 
cấp điện đến một hoặc nhiều tụ điện lai để nạp một hoặc nhiều tụ điện lai. Sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị tạo sol khí được vận hành bằng điện dùng cho hệ thống tạo sol 
khí hoạt động bằng điện và phương pháp nạp thiết bị tạo sol khí bao gồm bộ nguồn điện 
loại tự điện lai.  
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(11) 62239 
(21) 1-2018-05796 (51) 7 H04W  28/08 

(22) 14.11.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/105777       14.11.2016 (87) WO2017/201983 30.11.2017 
(30) 201610370643.4            27.05.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  20.12.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) LI, Weihua  (CN), GUO, Zhan  (CN), JIANG, Binbin  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truy cập mạng WiFi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truy cập mạng WiFi được sử dụng để hỗ 
trợ thiết bị đầu cuối được kết nối với hai hoặc nhiều mạng WiFi ở cùng thời điểm, và do 
đó, mạng WiFi được áp dụng theo cách an toàn hơn và dễ dàng hơn. Phương pháp được 
áp dụng tới thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối bao gồm N mạch truy cập WiFi và ít nhất 
một bộ xử lý, ít nhất một bộ xử lý được tạo cấu hình để chạy chương trình phần mềm để 
tạo ra M ngăn chứa, một ngăn chứa có thể tương đương với một hệ điều hành, hoạt động 
chuyển đổi có thể được thực hiện giữa các ngăn chứa khác nhau, mỗi ngăn chứa tương 
ứng với một dịch vụ truy cập mạng WiFi, M ngăn chứa có khả năng hoạt động ở cùng 
thời điểm, các nhiệm vụ và dữ liệu của các dịch vụ truy cập mạng WiFi khác nhau trong 
suốt thời gian hoạt động của các ngăn chứa khác nhau được tách biệt với nhau, trong đó 
M và N là các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2. 
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(11) 62240 
(21) 1-2018-05800 (51) 7 C07D  401/04,  401/14,  213/75,  

401/12, A01N  43/54 
(22) 22.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/062262     22.05.2017 (87) WO2017/202768 30.11.2017 
(30) 16171063.7          24.05.2016      EP 
(71) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany  
(72) SEISER, Tobias  (DE), WlTSCHEL, Matthias  (DE), JOHANNES, Manuel  (DE), 

MASSA, Dario  (IT), PARRA RAPADO, Liliana  (ES), APONTE, Raphael  (DE), 
MlETZNER, Thomas  (DE), NEWTON, Trevor William  (GB), SEITZ, Thomas  (DE), 
EVANS, Richard R  (DE), LANDES, Andreas  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất diệt cỏ uraxilpyridin, chế phẩm diệt cỏ, quy trình 

điều chế chế phẩm diệt cỏ và phương pháp kiểm soát thực vật 
không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất uraxilpyridin có công thức (I)  
 

 
 
hoặc các muối hoặc dẫn xuất nông dụng của chúng, trong đó, các biến như được xác 
định trong phần mô tả, quy trình và hợp chất trung gian để điều chế hợp chất 
uraxilpyryidin có công thức (I), chế phẩm chứa hợp chất nêu trên và việc sử dụng chúng 
làm chất diệt cỏ, tức là, để kiểm soát các thực vật gây hại, và cũng đề cập đến phương 
pháp kiểm soát thực vật không mong muốn, phương pháp bao gồm bước cho một lượng 
có tác dụng diệt cỏ của ít nhất một hợp chất uraxilpyridin có công thức (I) tác động lên 
thực vật, hạt và/hoặc môi trường sống của chúng. 
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(11) 62241 
(21) 1-2018-05806 (51) 7 B66B  29/00,  25/00 

(22) 21.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/065222    21.06.2017 (87) WO2017/220648 28.12.2017 
(30) 16175487.4         21.06.2016      EP 
(71) INVENTIO AG   (CH) 

Seestrasse 55, 6052 Hergiswil, Switzerland  
(72) GARTNER, Manfred  (AT), NOVACEK, Thomas  (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống vận chuyển hành khách và phương pháp hiện đại hóa 

hệ thống vận chuyển hành khách hiện nay 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống vận chuyển hành khách (1) và tới phương pháp hiện đại 

hóa hệ thống vận chuyển hành khách hiện nay. Hệ thống vận chuyển hành khách có các 
cụm bậc (17), tấm kiểu lược (27), thiết bị giám sát (49), và thiết bị đánh dấu (45). Các 
cụm bậc được di chuyển cạnh nhau một cách liên tục dọc theo đường di chuyển định 
trước (29) trong quá trình vận hành thông thường. Tấm kiểu lược được bố trí ở vị trí cố 
định tương đối với đường di chuyển định trước. Thiết bị giám sát được thiết kế để giám 
sát vị trí thực tế của cụm bậc giám sát hiện nay tương đối với đường di chuyển định 
trước và để dò sự lệch của vị trí thực tế khỏi đường di chuyển định trước một lượng lớn 
hơn giá trị sai số cho phép và kích hoạt thiết bị đánh dấu đáp ứng với điều đó. Khi được 
kích hoạt, thiết bị đánh dấu được thiết kế đánh dấu (57) lên cụm bậc giám sát hiện nay 
và/hoặc cụm bậc liên quan về mặt không gian với cụm bậc giám sát hiện nay theo cách 
xác định. Theo cách này, các va chạm giữa cụm bậc và tấm kiểu lược có thể được ngăn 
ngừa, và các cụm bậc có nguy cơ va chạm có thể được phát hiện một cách nhanh chóng 
và dễ dàng bởi nhân viên bảo dưỡng sử dụng dấu gắn với các cụm bằng thiết bị đánh 
dấu. 
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(11) 62242 
(21) 1-2018-05807 (51) 8 H04S  3/00 
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(72) CHABANNE, Christophe (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Mạch và phương pháp trích âm thanh lệch pha và vật ghi đọc 

được bằng máy tính được làm thích ứng để thực hiện phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực âm thanh đa kênh. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến mạch 
và phương pháp trích âm thanh lệch pha. Sáng chế cũng đề cập đến vật ghi đọc được bởi 
máy tính lưu trữ trên đó chương trình máy tính để thực hiện phương pháp này. 
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Richard  (GB), KNIGHT, Kathryn, Marie  (GB), FLAVELL, James, Alexander  (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm hóa nông dựa trên polyme nhũ tương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hóa nông dựa trên polyme nhũ tương. Chế phẩm này là 
hữu ích để sử dụng cho lá và trong chế phẩm chứa nước, có thể chảy được để bảo vệ cây 
trồng, dùng để phòng trừ các loài gây hại, cỏ dại hoặc bệnh trong nông nghiệp và làm 
giảm sự rửa trôi hoạt chất do mưa. 
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1-17, Komaoka 3-chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2300071 Japan  
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị tạo bọt siêu nhỏ cho nuôi trồng thủy sản hoặc xử lý 

nước thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo bọt siêu nhỏ cho nuôi trồng thủy sản hoặc xử lý nước 

thải mà nhờ đó có thể cho phép các bọt siêu nhỏ sẽ được hòa tan hoặc đồng tồn tại một 
cách hiệu quả, và làm tăng nồng độ của khí trong chất lỏng. Thiết bị tạo bọt siêu nhỏ (1) 
cho nuôi trồng thủy sản hoặc xử lý nước thải có đường dẫn (21) để dẫn chất lỏng, thiết 
bị nén (22) để bơm khí vào trong đường dẫn (21), và phương tiện sinh bọt (23) để giải 
phóng khí đã được bơm bởi thiết bị nén (22) dưới dạng các bọt siêu nhỏ vào trong chất 
lỏng trong đường dẫn (21), trong đó phương tiện sinh bọt (23) được làm từ vật liệu xốp 
gốc cacbon và được bố trí để nằm ngang hoặc nghiêng so với chiều chảy của chất lỏng 
trong đường dẫn (21). 
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HUANG, Ping Y. (US), POWERS, David (US), WAHL, Alan F. (US), YE, Shiming 
(US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein liên kết đặc hiệu kép có khả năng liên kết CD40 và có 

khả năng liên kết mesothelin 
  (57)     Sáng chế đề xuất protein đặc hiệu kép có khả năng liên kết CD40 và khả năng liên kết 

mesothelin.  
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(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.   (JP) 
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(72) Tomoya YOKOI  (JP), Hiroshi NAGANO  (JP), Takayuki SHIMIZU  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tinh thể muối axit amin của axit 3-hydroxyisovaleric và 

phương pháp sản xuất tinh thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tinh thể muối axit amin của axit 3-hydroxyisovaleric (HMB) dễ 

dàng sử dụng và có độ hòa tan cao, và đề cập đến phương pháp sản xuất tinh thể này. 
Theo sáng chế, tinh thể muối axit amin của HMB có thể cô đặc bằng cách hòa tan muối 
axit amin vô định hình của HMB trong dung môi chứa rượu và khuấy hoặc cho phép 
dung môi đứng yên để lắng. Ngoài ra, tinh thể muối axit amin của HMB có thể kết tủa 
bằng cách cô đặc dung dịch HMB dạng nước của muối axit amin có độ pH nằm trong 
khoảng 2,5 đến 10,0. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
296 

(11) 62247 
(21) 1-2018-05827 (51) 7 H04N  7/26 

(62) 1-2017-03058   
(22) 28.05.2012 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2012/063606         28.05.2012 (87) WO2013/001957 A1 03.01.2013 
(30) 2011-143461         28.06.2011      JP 

2011-240550         01.11.2011      JP 
2011-243839         07.11.2011      JP 
2012-009326         19.01.2012      JP 
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1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan  
(72) IKEDA Masaru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị di động và phương pháp xử lý ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý ảnh và phương pháp xử lý ảnh mà cho phép xử lý lọc 
giải khối áp dụng cho việc lọc một cách thích hợp. Điểm ảnh (p0i) mà giá trị của nó là 
255 (đường liền nét) trước xử lý giải khối thay đổi lớn thành 159 (đường chấm) sau xử 
lý giải khối thông thường. Do đó, xử lý xén có giá trị xén là 10 được thực hiện trong 
việc lọc mạnh, nhờ đó điểm ảnh (p0i) mà giá trị của nó là 255 (đường liền nét) trước xử 
lý giải khối trở thành 245 (đường đậm). Do đó, việc thay đổi của giá trị điểm ảnh xuất 
hiện trong kỹ thuật thông thường có thể được làm giảm nhiều nhất có thể. Sáng chế có 
thể được áp dụng cho thiết bị xử lý ảnh, chẳng hạn.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hạt nicotin, chế phẩm và phương pháp tạo ra hạt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm được tạo ra từ nhiều hạt. Các hạt này bao gồm nicotin, 
đường, và axit amin hoặc peptit ngắn. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra các 
hạt này. 
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(72) LV, Xin  (CN), XIE, Jinzhou  (CN), LI, Guangyuan  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu, thiết bị điều khiển đồ gia dụng 

thông minh và vật ghi đọc được bởi máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền dữ liệu, thiết bị điều khiển đồ gia dụng thông 

minh (101) và vật ghi đọc được bởi máy tính. Phương pháp bao gồm các bước: gửi hoặc 
thu dữ liệu WiFi nằm trong khoảng thời gian thiết đặt trước thứ nhất trong mỗi chu kỳ 
thời gian thiết đặt trước nếu thiết bị điều khiển đồ gia dụng thông minh cần gửi hoặc thu 
dữ liệu dữ liệu WiFi và ZigBee; và khi khoảng thời gian thiết đặt trước thứ nhất kết thúc, 
dừng gửi hoặc thu dữ liệu WiFi, và gửi lệnh điều khiển thứ nhất tới thiết bị điểm truy 
cập không dây (102), trong đó lệnh điều khiển thứ nhất được sử dụng để lệnh cho thiết 
bị điểm truy cập không dây dừng gửi dữ liệu WiFi tới thiết bị điều khiển đồ gia dụng 
thông minh; và gửi hoặc thu, bởi thiết bị điều khiển đồ gia dụng thông minh, dữ liệu 
ZigBee nằm trong khoảng thời gian thiết đặt trước thứ hai trong mỗi chu kỳ thời gian 
thiết đặt trước, trong đó khoảng thời gian thiết đặt trước thứ nhất và khoảng thời gian 
thiết đặt trước thứ hai do không chồng lấn. Theo sáng chế, nhiễu có thể được tránh khỏi 
giữa truyền thông WiFi và truyền thông ZigBee, và chất lượng của truyền thông WiFi và 
truyền thông ZigBee có thể được đảm bảo. 
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(72) WANG, Ting  (CN), LI, Yuanjie  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền tín hiệu tham chiếu và phương 

tiện lưu trữ có thể đọc được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền tín hiệu tham chiếu, và phương tiện 

lưu trữ có thể đọc được. Phương pháp trong các phương án của sáng chế bao gồm: gửi, 
bởi thiết bị mạng thứ nhất (NE1) mà tế bào thứ nhất (CELL1) thuộc về đó, tín hiệu tham 
chiếu (RS) thứ nhất dựa trên thông tin cấu hình thứ nhất tới thiết bị mạng thứ hai (NE2) 
mà tế bào thứ hai (CELL2) thuộc về đó, trong đó thông tin cấu hình thứ nhất bao gồm 
thông tin được sử dụng để chỉ báo tài nguyên thời gian-tần số được sử dụng bởi NE1 để 
gửi RS thứ nhất. Phương pháp truyền tín hiệu tham chiếu được đề xuất trong các phương 
án của sáng chế được sử dụng để giải quyết vấn đề kỹ thuật đã biết về tỷ lệ lỗi bit cao 
của dữ liệu đường lên do nhiễu. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều khiển ly hợp và hệ thống điều khiển khiển ly hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu điều khiển ly hợp bao gồm động cơ, hộp số, cơ cấu ly hợp có 
cấu hình để ngắt và nối việc truyền động lực giữa động cơ và hộp số, bộ phận kích hoạt 
ly hợp có cấu hình để dẫn động cơ cấu ly hợp và thay đổi công suất ly hợp, cảm biến số 
vòng quay của động cơ có cấu hình để xác định số vòng quay của động cơ, cảm biến 
góc mở tiết lưu có cấu hình để xác định góc mở của van tiết lưu, và bộ điều khiển có cấu 
hình để tính trị số điều khiển đích của công suất ly hợp, trong đó bộ điều khiển (60) tính 
mômen động cơ ước tính và buộc cơ cấu ly hợp thay đổi công suất ly hợp khi trượt phù 
hợp với mômen động cơ ước tính này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị, vật lưu trữ máy tính đọc được và hệ 

thống điều khiển chất lượng dịch vụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điều khiển QoS (quality of service - chất 

lượng dịch vụ). Phương pháp gồm: thực hiện, bởi thực thể PDCP (Packet Data 
Convergence Protocol - giao thức hội tụ dữ liệu gói) của thiết bị thứ nhất, xử lý sắp hàng 
trên dữ liệu được gửi dựa trên thông tin QoS của thiết bị thứ nhất, để thu thập hàng đợi 
được sắp hàng, trong đó mỗi hàng đợi gồm ít nhất một luồng; thu thập, bởi thực thể 
PDCP của thiết bị thứ nhất, thông tin cửa sổ lập lịch trước; xác định, bởi thực thể PDCP 
của thiết bị thứ nhất, thông tin lập lịch trước của mỗi hàng đợi được sắp hàng; và thực 
hiện. bởi thực thể PDCP của thiết bị thứ nhất, xử lý lập lịch trước đựa trên thông tin lập 
lịch trước của mỗi hàng đợi và thông tin cửa sổ lập lịch trước, và lựa chọn, từ hàng đợi 
được đợi, gói dữ liệu của kích cửa sổ lập lịch trước được nhận diện bởi thông tin cửa sổ 
lập lịch trước. Có thể biết từ phần trên rằng điều khiển QoS dựa trên luồng có thể được 
triển khai theo các phương án thực hiện sáng chế.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất đàn hồi, bột vô cơ được phủ chất đàn hồi, phương pháp 

sản xuất bột vô cơ và mỹ phẩm chứa bột vô cơ được phủ chất 
đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đàn hồi của bột vô cơ giúp cải thiện cảm giác da. Chất đàn hồi 
theo sáng chế chứa: (A) polyme silicon chứa nhóm amino; và (B) polyme silicon chứa 
nhóm carboxyl hoặc polyme acrylamit chứa nhóm carboxyl, trong đó tỷ số mol Y/X 
giữa nhóm amino và nhóm carboxyl nằm trong khoảng từ 0,1 đến 1,2, trong đó Y để chỉ 
số lượng mol của nhóm carboxyl chứa trong thành phần (B), và X để chỉ số lượng mol 
của nhóm amino chứa trong thành phần (A). Sáng chế còn đề cập đến bột vô cơ được 
phủ chất đàn hồi, phương pháp sản xuất bột này và mỹ phẩm chứa bột vô cơ được phủ 
chất đàn hồi. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng phòng ngừa tiêu chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng phòng ngừa tiêu chảy mà có thể ăn hoặc sử 
dụng các thành phần dinh dưỡng đồng thời phòng ngừa tiêu chảy một cách hiệu quả, và 
có thể duy trì độ nhớt ổn định khi được lưu trữ ở dạng lỏng. Chế phẩm dinh dưỡng này 
chứa chất béo, carbohydrat, protein và pectin có độ este hóa 10-30%, độ amit hóa 
0-25% và độ axit tự do 64-85%. 
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(72) QlU, Liyun  (CN), WEI, Jinchao  (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp và hệ thống kiểm soát vật liệu cho thiết bị làm 

sạch khí thải 
  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp kiểm soát vật liệu và hệ thống kiểm soát vật liệu cho thiết 

bị làm sạch khí thải, phương pháp này bao gồm: đạt được tốc độ cân bằng cơ bản trong 
thời gian thực, là tốc độ hoạt động của bộ tiếp liệu tang quay trong buồng giải hấp phụ 
khi tổng lượng xả ra của buồng giải hấp phụ bằng tổng lượng xả ra của buồng hấp phụ 
trong một đơn vị thời gian; đạt được tốc độ mục tiêu theo sự chênh lệch giữa mức thực 
tế trung bình của vật liệu và mức mục tiêu trung bình của vật liệu trong buồng hấp phụ 
và tốc độ cân bằng cơ bản trong thời gian thực; kiểm soát bộ tiếp liệu tang quay của 
buồng giải hấp phụ để hoạt động ở tốc độ cân bằng cơ bản, nếu phát hiện ra biên độ dao 
động của tốc độ hoạt động của bộ tiếp liệu tang quay trong buồng hấp phụ trong khoảng 
thời gian đầu tiên đặt trước lớn hơn biên độ đặt trước; và kiểm soát bộ tiếp liệu tang 
quay trong buồng giải hấp phụ để hoạt động ở tốc độ mục tiêu, nếu phát hiện ra sự 
chênh lệch giữa mức thực tế trung bình của vật liệu và mức mục tiêu trung bình của vật 
liệu trong buồng hấp phụ liên tục nằm trong phạm vi chênh lệch đặt trước trong khoảng 
thời gian thứ hai đặt trước. Bằng phương pháp của sáng chế, có thể đảm bảo rằng khi 
mức thực tế của vật liệu trong buồng hấp phụ thay đổi đột ngột, hoạt động của vật liệu 
có thể được điều chỉnh nhanh chóng đến trạng thái tương đối cân bằng, và khả năng ứng 
dụng sẽ tốt hơn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt muỗi và phương pháp diệt muỗi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt muỗi (1) chứa hoạt chất và vật liệu dễ cháy; và 
phương pháp diệt muỗi. Chế phẩm diệt muỗi (1) có dạng hình nón. Tỷ lệ đường kính d 
của đáy hình nón so với chiều cao h1 của hình nón nằm trong khoảng từ 1:1,5 đến 1:6. 
Đường kính d của đáy hình nón nằm trong khoảng từ 5mm đến 20mm. Khối lượng của 
chế phẩm diệt muỗi (1) nằm trong khoảng từ 0,1g đến 8g.  
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(54) Vỏ điện thoại di động và thực tế ảo kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ điện thoại di động và thực tế ảo kết hợp bao gồm: vỏ giữ cố định 
thân điện thoại di động; tấm kính mắt được tạo kết cấu để duy trì khoảng cách thay đổi 
từ bề mặt sau của vỏ; và bộ phận điều chỉnh khoảng cách và màn chắn được đặt xen 
giữa vỏ và tấm kính mắt, và được tạo kết cấu để dịch chuyển tấm kính mắt giữa trạng 
thái thu lại mà tại đó tấm kính mắt đi vào tiếp xúc kín với vỏ và trạng thái kéo dài mà tại 
đó tấm kính mắt duy trì khoảng cách định trước so với vỏ, nhờ vậy tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc thực hiện thực tế ảo. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị sản xuất tấm panen cách nhiệt chân không 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất tấm panen cách nhiệt chân không có thể thu nhỏ 
được. Trong thiết bị sản xuất tấm panen cách nhiệt chân không (2) theo sáng chế, tấm 
panen cách nhiệt chân không (11) được sản xuất bằng cách bao gói thành phần lõi cách 
nhiệt (10) bằng phần bao gói (20, 30) mà cửa tạo chân không (32) được tạo ra ở đó, tác 
động chân không để hút chân không bên trong bộ phận đóng gói (20, 30) từ cửa tạo 
chân không (32), và bịt kín cửa tạo chân không (32) bằng phần đệm kín (60), trong đó 
thiết bị sản xuất tấm panen cách nhiệt chân không này có: buồng (210) với đáy hở; lỗ 
hút chân không buồng (215) được tạo ra trong buồng (210); cụm cửa sổ thủy tinh thạch 
anh (214) được bố trí ở trên cùng của buồng (210); cụm giữ (251) mà có thể giữ phần 
đệm kín (60); cơ cấu nâng (250) để nâng/hạ cụm giữ (251); phần khung (301) để giữ và 
nâng/hạ buồng (210); và cụm hàn laze (300) được bố trí bên ngoài buồng (210).  

 
 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
308 

(11) 62259 
(21) 1-2018-05893 (51) 8 F16L  59/065, B23K  26/21 

(22) 31.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/020290         31.05.2017 (87) WO2017/217233 21.12.2017 
(30) 2016-117305         13.06.2016      JP 

2017-023648         10.02.2017      JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366 Japan 
(72) AZUMA, Tsutomu (JP), MISHIMA, Hirohisa (JP), NAKAKO, Takefumi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm panen cách nhiệt chân không, và 

tấm panen cách nhiệt chân không 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm panen cách nhiệt chân không và phương pháp sản xuất tấm 

này. Phương pháp sản xuất (1) bao gồm: bước xếp chồng trong đó tấm kim loại thứ nhất 
(20) được xếp chồng lên một mặt của thành phần lõi cách nhiệt (10), và phần lót (50) có 
lỗ (51) và tấm kim loại thứ hai (30) có cửa tạo chân không (32) được xếp chồng, với lỗ 
(51) và cửa (32) xếp chồng, trên bề mặt kia của thành phần (10) theo thứ tự cửa phần lót 
(50) và tấm (30) từ phía thành phần (10); bước hàn thứ nhất để hàn các mặt ngoài mà 
thành phần (10) được bố trí trong tấm (20) và tấm (30); bước hút chân không từ cửa (32) 
để tạo chân không ở vùng trong mà được duy trì giữa tấm (20) và tấm (30) và thành 
phần (10) được bố trí ở đó; và bước hàn laze trong đó cửa (32) được bịt kín nhờ vật liệu 
bịt kín (60) và vật liệu bịt kín (60), tấm (30) và phần lót (50) được hàn bằng laze.  
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(54) Màng được ghép lớp, phương pháp sản xuất màng được ghép lớp 

được bố trí mốc và phương pháp sản xuất thiết bị hiển thị ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng được ghép lớp, phương pháp sản xuất màng được ghép lớp và 

phương pháp sản xuất thiết bị hiển thị ảnh, có khả năng cải thiện hơn nữa độ chính xác 
căn chỉnh giữa panen hiển thị ảnh và tấm phân cực, màng được ghép lớp (100) bao gồm 
tấm phân cực (10) và màng bảo vệ tạm thời (8) được bố trí trên một phía của tấm phân 
cực (10), trong đó màng ghép lớp (100) được bố trí với vùng ngoại biên (100P) có độ 
rộng cố định từ mặt cuối của màng được ghép lớp và vùng tâm (100C) về phía trong từ 
vùng ngoại biên (100P), độ rộng cố định được xác định để thỏa mãn biểu thức 

SC/(SP+SC)  0,7, mà ở đó SP là diện tích của vùng ngoại biên (100P) và SC là diện tích 
của vùng tâm (100C), và vùng tâm (100C) có mốc M. 
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(54) Phương pháp quản lý cố định mặt bích, hệ thống quản lý cố 

định và thiết bị quản lý cố định 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý cố định mặt bích, hệ thống quản lý cố định và 

thiết bị quản lý cố định. Theo sáng chế, trong phương pháp quản lý cố định mặt bích, 
máy tính (bộ điều khiển 6) cũng như dụng cụ cố định (4) được sử dụng. Dụng cụ cố 
định cố định các mặt bích với vòng đệm (14) bằng các bu lông và đai ốc. Vòng đệm 
được kẹp giữa các mặt bích. Phương pháp này bao gồm các bước thu thập thông tin điều 
kiện cố định được liên kết với các mặt bích (12); thu thập thông tin vòng đệm phù hợp 
với các mặt bích; đối chiếu thông tin vòng đệm với thông tin vòng đệm thu được từ vòng 
đệm, để xác định xem vòng đệ m có phù hợp với các mặt bích hay không; và sử dụng 
mômen xoắn cố định từ dụng cụ cố định cho các bu lông hoặc đai ốc trong điều kiện cố 
định thu được từ thông tin điều kiện cố định khi vòng đệm được lựa chọn phù hợp với 
các mặt bích. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu thực hành siết chặt, phương pháp thực hành siết chặt, 

thiết bị lưu trữ chứa chương trình thực hành siết chặt và hệ 
thống thực hành siết chặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu thực hành siết chặt, phương pháp thực hành siết chặt và hệ 
thống thực hành siết chặt. Cơ cấu thực hành siết chặt gồm có nhiều bu lông có các trạng 
thái bề mặt ren khác nhau; cảm biến lực dọc trục phát hiện lực dọc trục được tạo trong 
các bu lông do siết chặt các đai ốc bằng dụng cụ siết chặt; và các phương tiện xử lý 
nhân đầu ra cảm biến từ cảm biến lực dọc trục, kết hợp thông tin nhân dạng bao gồm 
các trạng thái bề mặt của các bu lông với lực dọc trục được phát hiện, và tạo đầu ra đồ 
thị so sánh tương ứng với mối quan hệ cường độ của lực dọc trục giữa các bu lông. 
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(CN), YAN, Le  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền, trạm gốc và thiết bị đầu cuối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền, trạm gốc, và thiết bị đầu cuối. Phương pháp 
bao gồm: gửi, bởi trạm gốc nguồn, lệnh chuyển vùng đến thiết bị đầu cuối, trong đó 
lệnh chuyển vùng được sử dụng để kích hoạt quá trình chuyển vùng thiết bị đầu cuối từ 
trạm gốc nguồn đến trạm gốc đích, và trạm gốc nguồn duy trì việc truyền dữ liệu người 
dùng với thiết bị đầu cuối; và trong quá trình chuyển vùng, khi việc duy trì truyền dữ 
liệu người dùng giữa trạm gốc nguồn và thiết bị đầu cuối tạm dừng, gửi, bởi trạm gốc 
nguồn, báo cáo trạng thái thứ nhất đến thiết bị đầu cuối, trong đó báo cáo trạng thái thứ 
nhất được sử dụng để chỉ báo, cho thiết bị đầu cuối, trạng thái thu dữ liệu đường lên của 
thiết bị đầu cuối bởi trạm gốc nguồn. Do đó, hiệu quả truyền dữ liệu người dùng có thể 
được nâng cao một cách hiệu quả. 
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(71) NUNHEMS B.V.   (NL) 

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, Netherlands  
(72) SIRIZZOTTI, Alberto  (IT), BERENTSEN, Richard, Bernard (NL), VRIEZEN, 

Hendrik, Willem  (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tế bào thực vật có hoạt tính protein tương tự xyclin SDS giảm 

so với tế bào thực vật kiểu dại tương ứng, thực vật chứa tế 
bào thực vật này, phương pháp tạo ra thực vật, các phần của 
thực vật, vật liệu nhân giống liên quan, hạt và quả, và 
phương pháp tạo ra quả không hạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào thực vật có hoạt tính protein tương tự xyclin SDS giảm so với 
tế bào thực vật kiểu dại tương ứng, thực vật chứa tế bào thực vật này, phương pháp tạo ra 
thực vật, các phần của thực vật, vật liệu nhân giống liên quan, hạt và quả, và phương 
pháp tạo ra quả không hạt.  
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(11) 62265 
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(72) MANDZSU, Jãzsef  (HU), MANDZSU, Zolt¸n  (HU), MANDZSU, Jãzsef  (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Túi bao bì mềm dẻo bằng nhựa dán được bằng nhiệt có tính 

chống trượt, phương pháp sản xuất túi bao bì này và thiết bị 
tạo nhám màng thổi 

  (57)     Sáng chế đề xuất túi bao bì bằng nhựa dán được bằng nhiệt có tính chống trượt, phương 
pháp sản xuất túi bao bì này và thiết bị tạo nhám màng thổi. Túi bao bì (16) bằng nhựa 
dán được bằng nhiệt có tính chống trượt, được tạo thành từ vật liệu bao gói (35) mềm có 
tính chống trượt mà vỏ (45) của nó có định lượng trung bình lớn nhất bằng 500g/m2. Vật 
liệu bao gói (35) bao gồm nhiều phần nhô chống trượt (7) riêng rẽ bằng chất thứ nhất 
được phân bố ngẫu nhiên. Độ cao nhô (11) nằm trong khoảng từ 50 đến 10000 
micromét với tỷ lệ kích thước trên hình chiếu bằng của các phần nhô chống trượt (7) lớn 
nhất bằng 5,0. Một số phần nhô chống trượt (7) có phần bề mặt bị dấu đi (12) là một 
phần bề mặt tự do của phần nhô chống trượt (7) mà phần nhô chống trượt (7) này không 
nhìn thấy được trên hình chiếu bằng của vỏ (45). Chất thứ nhất là polyme nhiệt dẻo, và 
bề mặt ngoài (46) của vỏ có chất ít nhất khác so với chất thứ nhất. Dấu hiệu quan trọng 
là chất thứ nhất có tốc độ dòng chất nóng chảy bằng ít nhất 0,6 g/10 phút. Thiết bị sản 
xuất vật liệu bao gói (35) bao gồm đầu khuôn thổi màng (24), vành khí làm mát (1), và 
bộ phân tán hạt (38) ở giữa, để phân tán các hạt polyme (36) trên cổ bong bóng (21) tại 
vị trí trong hoặc gần sát bên dưới khu vực nở (25) trong đó bong bóng (19) có hình dạng 
phân nhánh.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp in thành phần cấu trúc ba chiều lên trên nền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp in thành phần cấu trúc ba chiều lên trên nền. Ví dụ, 
phương pháp in bao gồm bước tiếp nhận tập hợp các độ dày định trước dùng cho thành 
phần cấu trúc ba chiều. Tập hợp các độ dày định trước có độ dày thứ nhất và độ dày thứ 
hai. Độ dày thứ nhất lớn hơn độ dày thứ hai. Phương pháp này còn có bước lệch cho 
thiết bị in in một lớp dùng cho thành phần cấu trúc ba chiều nhờ dùng tập hợp các độ 
dày định trước. Phương pháp này còn có bước bước in phần thứ nhất của một lớp lên 
trên nền sao cho phần thứ nhất có độ dày thứ nhất. Phương pháp này còn có bước bước 
in phần thứ hai của một lớp lên trên nền sao cho phần thứ hai có độ dày thứ hai. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ kẹp để làm việc trực tiếp với dây đang có điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ kẹp để làm việc trực tiếp với dây đang có điện cho phép 
kẹp chặt vật thắng, vật dạng tấm, hoặc vật dạng vải có đường kính hoặc độ dày nằm 
trong khoảng từ 2mm đến 5mm, đáng tin cậy mà không bị phá hỏng. Dụng cụ kẹp (10) 
này để làm việc trực tiếp với dây đang có điện, khác biệt ở chỗ, dụng cụ có cần thao tác 
cách điện (14), phần kẹp chặt (12) có phần kẹp chặt di động (20) và phần kẹp chặt cố 
định (22), cần thao tác cách điện phụ (24), phần thao tác kẹp chặt (26) và trục xoay (30), 
trong đó phần kẹp chặt cố định (22) và phần kẹp chặt di động (20) được tạo ra có phần 
gốc (22d, 20d), phần đòn (22b, 20b), và phần tiếp xúc (22a, 20a); cả hai phần tiếp xúc 
(22a, 20a) được tạo kết cấu để có các rãnh khía (W) tạo ra trong đó và sao cho, khi dây 
điện (84) được kẹp chặt bởi phần tiếp xúc (22a) của phần kẹp chặt cố định (22) và phần 
tiếp xúc (20a) của phần kẹp chặt di động (20), các phần tiếp xúc (22a, 20a) kẹp chặt dây 
điện (84) để lại khoảng cách tương tự như đường kính của dây điện cần được kẹp chặt 
(84) hoặc gần với đường kính của dây điện cần được kẹp chặt (84). 
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(54) Hệ thống thang máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống thang máy (1) có giếng thang (3) và buồng thang (5), sàn 
nâng (11), và các phương tiện đỡ (9). Hệ thống thang máy (1) tốt hơn là được tạo dưới 
dạng hệ thống thang máy tự bám, trong đó, ở các giai đoạn thi công khác nhau của công 
trình, sàn nâng (11) có thể được neo giữ ở các vị trí khác nhau bên trong giếng thang 
(3). Được bố trí trong giếng thang (3) là nóc báo vệ (21), tốt hơn là được bố trí bên trên 
các bộ phận cấu thành sàn nâng (11) mà cần được bảo vệ, như động cơ dẫn động (15). 
Nóc bảo vệ (21) có kết cấu mái ở chính giữa (23) và kết cấu sườn bên theo chu vi (25). 
Kết cấu sườn bên (25) có các thành bên (27) được cố định với các mép bên (30) của kết 
cấu mái ở chính giữa (23) và được bố trí để nhô ra ngoài từ kết cấu mái ở chính giữa 
(23) với góc tương đối với phương nằm ngang. Nhờ cách bố trí nghiêng của các thành 
bên (27) của kết cấu sườn bên, kết cấu sườn bên (25) có thể được chịu được tốt hơn các 
vật rơi vào và bảo vệ đáng kể các bộ phận cấu thành nằm dưới. Các vùng mép nhô (32) 
có thể được đỡ trên các thành bên (4) của giếng thang (3). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận bao gồm vỏ và màn hình 

  (57)    Các phương án thực hiện sáng chế đề xuất bộ phận bao gồm vỏ và màn hình. Màn hình 
bao gồm kính bảo vệ, tấm chạm, và môđun hiển thị, và môđun hiển thị, tấm chạm, và 
kính bảo vệ được ghép theo thứ tự từ dưới lên trên. Màn hình còn bao gồm khung bảo 
vệ, và khung bảo vệ bao quanh mặt dưới và mặt bên của môđun hiển thị. Keo dán được 
đặt trên mặt bên của màn hình, và vỏ được ghép với màn hình bằng cách sử dụng keo 
dán. Sáng chế đề xuất bộ phận bao gồm vỏ và màn hình, và khung bảo vệ được đặt trên 
môđun hiển thị của màn hình. Tấm chiếu sáng từ phía sau của môđun hiển thị được bao 
quanh bởi khung bảo vệ. Các phương án thực hiện sáng chế giải quyết vấn đề về chiều 
rộng khung quá rộng của điện thoại di động, khiến cho môđun hiển thị và kính bảo vệ 
được ghép trực tiếp với mặt bên của vỏ. Trong trường hợp này, chiều rộng khung của 
điện thoại di động được giảm, và nhờ đó tỷ lệ diện tích nhìn thấy được của màn hình 
điện thoại di động được tối đa hóa, và kích cỡ của điện thoại di động cũng được điều 
chỉnh. Nhờ đó, người sử dụng có thể trải nghiệm diện tích nhìn được lớn hơn mà không 
cần tăng kích cỡ của điện thoại di động. 
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(11) 62270 
(21) 1-2018-05930 (51) 7 H01L  31/0296,  31/073,  31/18 

(22) 31.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/035185    31.05.2017 (87) WO2017/210280 07.12.2017 
(30) 62/343,397         31.05.2016      US 
(71) FIRST SOLAR, INC.   (US) 

350 West Washington Street, 6th Floor, Tempe, AZ 85281, United States of America  
(72) RING, Kenneth  (US), HUBER, William, H.  (US), PENG, Hongying  (CN), 

GLOECKLER, Markus  (DE), MOR, Gopal  (IN), LIAO, Feng  (US), ZHAO, Zhibo  
(US), LOS, Andrei  (UA) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị quang điện được pha tạp Ag và phương pháp sản xuất 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị quang điện được pha tạp. Thiết bị quang điện chứa lớp hấp 

thụ bán dẫn hoặc chồng được bố trí giữa tiếp xúc trước và tiếp xúc sau. Lớp hấp thụ bao 
gồm catmi, selen, và telua được pha tạp với Ag, và tùy chọn là với Cu. Chất pha tạp Ag 
có thể được thêm vào chất hấp thụ với các lượng thau đổi từ 5 x 1015/cm3 tới 2,5 x 
1017/cm3 thông qua phương pháp bất kỳ trong số nhiều phương pháp áp dụng trước, 
trong quá trình, hoặc sau khi lắng đọng lớp hấp thụ. Thiết bị quang điện có hệ số Fill 
được cải thiện và Pmax tại các trị số PT (= tích ISC * VOC) cao hơn, ví dụ khoảng 160 W, 
tạo thành hiệu suất biến đổi được cải thiện, khi so sánh với thiết bị không được pha tạp 
với Ag. PT được cải thiện có thể tạo thành ISC tăng, VOC tăng hoặc cả hai. 
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(11) 62271 
(21) 1-2018-05931 (51) 7 C07K  7/14 

(22) 02.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/063455     02.06.2017 (87) WO2017/207760 07.12.2017 
(30) 62/344,831          02.06.2016      US 

16185403.9          23.08.2016      EP 
(71) FERRING B.V.   (NL) 

Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, the Netherlands  
(72) STALEWSKI, Jacek  (US), CABLE, Edward Earl  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất đối kháng thụ thể angiotensin-1 và dược phẩm chứa chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó:  

AA1-Arg-Val-AA4-AA5-His-Pro-AA8-OH   (I), 

trong đó AA1, AA4, AA5, và AA8 được xác định trong phần mô tả. Các hợp chất có 
công thức (I) có thể được sử dụng để điều trị bệnh tăng huyết áp (ví dụ, bệnh tăng huyết 
áp gây ra do mang thai), chứng tiền sản giật, hoặc bệnh thận gây ra do mang thai. Sáng 
chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
321 

(11) 62272 
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1/1335, H01L  51/50, H05B  33/02 

(22) 14.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2016/067708      14.06.2016 (87) WO2017/216886 A1 21.12.2017 
(71) NITTO DENKO CORPORATION   (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 Japan  
(72) YASUI, Atsushi  (JP), TAKARADA,Shou  (JP), YAMAMOTO,Shinya  (JP), 

SAWAZAKI,Ryohei  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng phân cực được gắn lớp kết dính nhạy áp trên cả hai mặt 

và thiết bị hiển thị hình ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng phân cực được gắn lớp kết dính nhạy áp trên cả hai mặt theo 

sáng chế có màng phân cực gần nhất với phía người nhìn của thiết bị hiển thị hình ảnh 
trong số ít nhất một màng phân cực được sử dụng trong thiết bị, lớp kết dính nhạy áp A 
được đặt ở phía người nhìn của màng phân cực, và lớp kết dính nhạy áp B ở phía của 
màng phân cực mà đối diện với lớp kết dính nhạy áp A. Các lớp kết dính nhạy áp A và B 
được trang bị các lớp tách SA và SB, một cách tương ứng. Màng phân cực là màng phân 

cực được bảo vệ một mặt có tấm phân cực có độ dày bằng 15m hoặc nhỏ hơn và có 
màng bảo vệ trong suốt trên chỉ một phía của tấm phân cực. Lớp kết dính nhạy áp B 
được nằm ở phía màng bảo vệ trong suốt của màng phân cực được bảo vệ một mặt. Lớp 

kết dính nhạy áp A có độ dày 25m hoặc lớn hơn; và lớp kết dính nhạy áp B có độ dày 

25m hoặc nhỏ hơn. Màng phân cực được gắn lớp kếtdính nhạy áp trên cả hai mặt có 
thể được tạo ra mỏng hơn, và ngoài ra còn được ngăn ngừa không bị quăn và được cải 
thiện về khả năng gia công lại bằng cách sử dụng, làm màng phân cực của nó, màng 
phân cực được bảo vệ một mặt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị hiển thị hình 
ảnh.  
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(11) 62273 
(21) 1-2018-05943 (51) 7 G06Q  30/06 

(22) 21.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/065203    21.06.2017 (87) WO2017/220638 28.12.2017 
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(71) DESMA SCHUHMASCHINEN GMBH   (DE) 

Desmastr. 3/5 28832 Achim (DE)  
(72) DECKER, Christian  (DE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống sản xuất tùy chỉnh sản phẩm có thể mang và/hoặc 

sản phẩm dùng trong y tế 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất tùy chỉnh sản phẩm có thể mang và/hoặc sản 

phẩm dùng trong y tế, hệ thống bao gồm đơn vị quét để lưu trữ và truyền hình dạng đại 
diện kỹ thuật số của cơ thể hoặc một phần cơ thể của một hoặc nhiều người dùng, đơn vị 
sản xuất của một hoặc nhiều nhà cung cấp được cấu hình để sản xuất sản phẩm có thể 
mang và/hoặc sản phẩm dùng trong y tế theo đặc điểm hình dạng của đại diện kỹ thuật 
số và nền tảng lựa chọn sản phẩm tùy chỉnh bao gồm cơ sở dữ liệu người dùng, cơ sở dữ 
liệu sản phẩm và động cơ phù hợp và/hoặc bộ cấu hình. Theo một số phương án, sáng 
chế đề cập đến hệ thống tương ứng và phương pháp để sản xuất và lựa chọn tùy chỉnh 
của các mục được cá nhân hóa từ nhiều nhà cung cấp sử dụng hồ sơ người dùng tập 
trung dựa trên các đại diện kỹ thuật số 3D của cơ thể hoặc một phần cơ thể người dùng.  
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(72) JEONG, Seong Ook  (KR), KIM, Geun Woo  (KR), KIM, Bum Joon  (KR), GU, Heum 

Mo  (KR), LIM, Jin Mook  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và hệ thống xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và hệ thống xử lý thông tin, trong đó hệ thống xử lý 
thông tinbao gồm thiết bị điện tử thứ nhất được tạo cấu hình để thu thập dữ liệu, thiết bị 
điện tử thứ hai được tạo cấu hình để thu nhận ít nhất một phần dữ liệu từ thiết bị điện tử 
thứ nhất và xử lý ít nhất một phần dữ liệu đó, và máy chủ được tạo cấu hình để hỗ trợ 
dịch vụ chia sẻ thông tin để thu nhận dữ liệu đã xử lý từ thiết bị điện tử thứ hai và đăng 
tải dữ liệu đã xử lý theo phương pháp đã định. Thiết bị điện tử thứ hai được tạo cấu hình 
để truyền thông tin tài khoản liên quan đến ít nhất một tài khoản tham gia dịch vụ chia 
sẻ thông tin đến thiết bị điện tử thứ nhất. Thiết bị điện tử thứ nhất được tạo cấu hình để 
phân tích thông tin tài khoản để kiểm tra ít nhất một tài khoản, tạo ra một đối tượng hỗ 
trợ đăng tải dữ liệu đã xử lýlên dịch vụ chia sẻ thông tin, và xuất ra đối tượng này trên 
màn hiển thị của thiết bị điện tử thứ nhất. 
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(72) KJERSEM, Geir Lasse  (NO), VARTDAL, Harald  (NO), LIM, Kwang Heng  (MY), 

ONG, Yee Chin, Mary  (MY), KHOO, Seng Yau  (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm kết cấu được đỡ bởi đáy biển và phương pháp xây lắp trạm 

khoan vùng nước nông 
  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu đế được đỡ bởi đáy biển và phương pháp xây lắp trạm khoan 

vùng nước nông, trong đó kết cấu ngầm trên đáy biển nối tiền chế được kéo đến hiện 
trường, được dằn để nằm trên đáy biển và/hoặc được đóng cọc vào đáy biển tạo thành 
móng trên đáy biển. Kết cấu đế được đỡ bởi đáy biển này được bố trí ít nhất một cụm 
dầm chia có các khoảng hở để khoan các giếng, nhô theo phương ngang từ phía ngoài 
của thành thẳng đứng, kết thúc phía trên mực nước biển. Môđun khoan nối tiền chế 
được bố trí dầm chìa có thiết bị khoan dịch chuyển được theo phương ngang, được kéo 
đến hiện trường, được dẫn hướng vào trong kết cấu ngầm trên đáy biển qua khoảng hở 
trên cấu kiện thành tại đường bao của kết cấu đế, được dằn, và được gài khớp lên trên 
kết cấu đế, trong đó các giếng được khoan từ bộ dẫn động khoan. Khi hoàn thành việc 
khoan và thao tác với giếng, cụm khoan này được tháo ra và được thay thế bằng cụm 
khai thác. 
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ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.  
(54) Thiết bị phun, xịt thuốc bảo vệ thực vật di chuyển trên dây 

cáp điều khiển từ xa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phun, xịt thuốc bảo vệ thực vật di chuyển trên dây cáp điều 

khiển từ xa, trong đó thiết bị này bao gồm: hai con lăn (1.1, 2.1) được tiện rãnh ôm sát 
dây cáp (1); trên trục (1.2) gắn cố định pu-ly (1.3) và con lăn (1.1); tương tự, trên trục 
(2.2) gắn pu-ly (2.3) và con lăn (2.1); động cơ (2) có hộp giảm tốc, hai pu-ly (1.3, 2.3) 
truyền chuyển động về hai phía để kéo hai con lăn (1.1, 2.1) xoay để đưa thiết bị này di 
chuyển trên dây cáp, tất cả các bộ phận được lắp ghép trên vỏ thiết bị (6); và động cơ (2) 
được nối với pin sạc (3) và mạch điện điều khiển từ xa (4) thực hiện được các chức năng 
điều khiển tốc độ, chạy xuôi, chạy ngược, dừng động cơ, và cũng chính là điều khiển 
béc phun (5). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp in lên nền bằng hệ thống in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp in vật thể ba chiều có màu, có bề mặt có đường viền 
lên nền bao gồm bước in các lớp mực màu và các lớp mực có cấu trúc. Lớp mực màu 
được in lên trên nền. Lớp mực có cấu trúc được in lên trên lớp mực màu để tạo ra hình 
dạng ba chiều của vật thể. Bề mặt có đường viền được tạo ra từ việc thay đổi chiều cao 
của các cột điểm ảnh theo thông tin in. Chiều cao của các cột điểm ảnh có thể thay đổi 
bằng cách in số lượng các lớp khác nhau trong các cột liền kề hoặc bằng cách in cùng 
một số lớp trong các cột liền kề trong đó một số điểm ảnh trong cột có độ dày khác với 
các điểm ảnh khác trong cột. 
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(72) LIU, Qi  (CN), ZHANG, Yi  (CN), YONG, Wenyuan  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân phối tài nguyên giao diện không 

khí, thiết bị mạng, và vật lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân phối tài nguyên giao diện không khí và thiết bị 

mạng. Phương pháp gồm: phân phối tài nguyên giao diện không khí đến dịch vụ không 
nhạy độ trễ; và phân phối tài nguyên giao diện không khí đến dịch vụ nhạy độ trễ trên 
các kênh mang phụ của tất cả các băng tần số trong TTI (transmission time interval - 
khoảng thời gian truyền) hiện tại, và giành trước, cho dịch vụ nhạy độ trễ, tài nguyên 
giao diện không khí đã được phân phối đến dịch vụ không nhạy độ trễ, trong đó dịch vụ 
nhạy độ trễ có độ ưu tiên cao hơn trong việc thu thập tài nguyên giao diện không khí so 
với dịch vụ không nhạy độ trễ. Theo các phương án thực hiện sáng chế, lãng phí tài 
nguyên giao diện không khí được tránh, và cải thiện tận dụng tài nguyên. 
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(22) 26.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/065665      26.06.2017 (87) WO2018/001940 04.01.2018 
(30) 16176542.5           28.06.2016       EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2018 
(71) ABB SCHWEIZ AG  (CH) 

Brown Boveri Strasse 6, 5400 Baden, Switzerland 
(72) TREDOUX, Johannes (SE), STAFFAS, Daniel (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ tác động vận hành bằng lò xo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ tác động vận hành bằng lò xo dùng cho thiết bị chuyển mạch 
điện. Nó bao gồm lò xo tác động để tạo ra chuyển động tác động của thiết bị chuyển 
mạch và bộ hãm không khí quay nối với lò xo tác động. Bộ hãm được bố trí để giảm tốc 
chuyển động lò xo trong ít nhất phần cuối của chuyển động tác động. Bộ hãm có 
khoang hoạt động hình xuyến tạo bởi hai phần vỏ theo chu vi (119, 120) mà quay được 
tương đối với nhau. Mỗi phần vỏ (119, 120) có các thành trong sẽ cùng nhau tạo ra 
khoang hoạt động. Phần vỏ thứ nhất (119) có thành dịch chuyển quay được (128), quay 
được theo cách bít kín trong khoang hoạt động. Phần vỏ thứ hai (120) có thành đầu cố 
định (127) của khoang hoạt động.  
Theo sáng chế, phần vỏ thứ hai (120) được tạo có ít nhất một hốc (131a, b) trong các 
thành trong của nó. Hốc (131a, b) được định vị nhỏ hơn 90o phía trước thành đầu (127) 
khi nhìn theo hướng quay của thành dịch chuyển (128) ở chuyển động tác động. Hốc 
(131a, b) có phần kéo dài theo hướng chu vi sẽ lớn hơn chiều dày hiệu dụng của thành 
dịch chuyển (128). Theo cách lựa chọn, hốc nằm trên phần vỏ thứ nhất (119).  
Sáng chế cũng đề cập tới thiết bị chuyển mạch điện có bộ tác động theo sáng chế. 
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(22) 01.06.2017 (43) 25.03.2019 
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(30) PCT/CN2016/084300        01.06.2016      CN 
(71) XCOVERY HOLDINGS, INC.   (US) 

Suite 202N, 11780 U.S. Highway One, Palm Beach Gardens, Florida 33408, United 
States of America  

(72) LIANG, Congxin  (US), MA, Yongbin  (CN), HE, Wei  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
(54) Phương pháp và hợp chất trung gian để điều chế (5- [(1R)-1-(2,6-

diclo-3-flophenyl)etoxy]-6-aminopyridazin-3-yl-N-4-[((3S,5R)-3,5-
dimetylpiperazinyl) carbonyl]phenyl carboxamit 
hydroclorua, hợp chất này ở dạng tinh thể, dược phẩm chứa 
hợp chất này ở dạng tinh thể và phương pháp điều chế hợp 
chất ở dạng tinh thể này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức cấu trúc (I) ({5-[(1R)-1-(2,6-diclo-3-
flophenyl)etoxy]-6-aminopyridazin-3-yl}-N-{4-[((3S,5R)-3,5-dimetylpiperazinyl) 
carbonyl]phenyl}carboxamit hydroclorua) và hyđrat hoặc solvat của hợp chất này ở 
dạng tinh thể. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp điều chế hợp chất và hợp chất ở dạng 
tinh thể, hợp chất trung gian liên quan, dược phẩm chứa hợp chất, hoặc hợp chất ở dạng 
tinh thể có tác dụng điều trị bệnh, triệu chứng, hoặc rối loạn.  
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(21) 1-2018-05968 (51) 7 A61K  31/4439, A61P  37/06 

(22) 24.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/062535    24.05.2017 (87) WO2017/207386 07.12.2017 
(30) 16172507.2         01.06.2016      EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT   (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany  
(72) RAUSCH, Alexandra  (DE), JODL, Stefan, Joachim  (DE), KRATZSCHMAR, Jorn 

(DE), BOTHE, Ulrich  (DE), SCHMIDT, Nicole  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất indazol được thế ở vị trí 2 để điều trị và phòng ngừa 

các rối loạn tự miễn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indazol được thế để dùng riêng rẽ hoặc kết hợp đề điều trị 

và/hoặc phòng ngừa các rối loạn tự miễn, và đến quy trình bào chế thuốc để điều trị 
và/hoặc phòng ngừa các rối loạn tự miễn, đặc biệt để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh 
viêm khớp (đặc biệt viêm khớp vảy nến, viêm khớp dạng thấp, bệnh Bekhterev, viêm 
khớp phản ứng, viêm khớp tự phát vị thành niên toàn thân), bệnh lupus ban đỏ hệ thống, 
bệnh đa xơ cứng, bệnh vảy nến, viêm da cơ địa và eczema dị ứng và bệnh viêm ruột mạn 
tính (đặc biệt là bệnh Crohn, viêm loét đại tràng). 
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(86) PCT/KR2017/002114     27.02.2017 (87) WO2017/209378 07.12.2017 
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(75) RA, YONG-KUK   (KR) 

(Gwangpyeong-dong) 505, 20-8, Gwangpyeong-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 
39346, Republic of Korea  

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Nắp che ngoài dùng cho cơ cấu tiêm thuốc dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới nắp che ngoài dùng cho cơ cấu tiêm thuốc dạng lỏng, và cụ thể hơn, 
sáng chế đề cập tới nắp che ngoài được làm thích ứng để tạm thời tạo ra đường dẫn dòng 
hút chỉ khi hút thuốc dạng lỏng và được loại bỏ để mở đường dẫn dòng tiêm khi tiêm 
thuốc dạng lỏng, trong đó cơ cấu tiêm thuốc dạng lỏng có bộ lọc để lọc bỏ các ngoại vật 
có trong thuốc dạng lỏng, vì thế trạng thái bịt kín chắc chắn được thiết lập giữa mặt theo 
chu vi trong của nắp che ngoài và mặt theo chu vi của cơ cấu tiêm thuốc dạng lỏng để 
tạo ra theo cách tin cậy áp suất âm trong đường dẫn dòng tiêm và đặc biệt ngăn không 
cho thuốc dạng lỏng xâm nhập vào kim tiêm khi hút thuốc dạng lỏng. 
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(30) 2016-110277         01.06.2016      JP 
(71) REVO INTERNATIONAL INC.  (JP) 

173 Shimotobahiroosacho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6128473, Japan 
(72) TSUTO, Keiichi  (JP), AZUMA, Yuichiro  (JP), SHOJO, Daisaku  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Nhiên liệu lỏng hydrocacbon, phương pháp sản xuất nhiên 

liệu này và thiết bị để sản xuất nhiên liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nhiên liệu lỏng hydrocacbon bao gồm bước 

hydrocrackinh dầu nguyên liệu thô với sự có mặt của chất xúc tác hydrocrackinh, ở áp 
suất cung cấp của hydro là từ 0,1 đến 1,0 Mpa, tốc độ dòng chảy lỏng trong không gian 
của thể tích lỏng dầu nguyên liệu thô là từ 0,05 đến 10,0 hr-1, và tốc độ dòng của hydro 
từ 50 đến 3,000 NL cho mỗi 1L dầu nguyên liệu thô, trong đó chất xúc tác 
hydrocrackinh được sản xuất bằng phương pháp bao gồm bước khuấy hợp chất sulfua và 
chất xúc tác crackinh trong môi trường chứa nước để cho phép tách chất lỏng-chất rắn 
(bước 1); khuấy sản phẩm rắn đã thu được ở bước 1 và thành phần kim loại trong môi 
trường chứa nước để cho phép tách chất lỏng-chất rắn (bước 2); nung sản phẩm rắn đã 
thu được ở bước 2 (bước 3); khử sản phẩm rắn đã thu được ở bước 3, và sau đó cho sản 
phẩm đã khử qua xử lý sulfua hóa (bước 4). Theo sáng chế, hydrocrackinh dầu nguyên 
liệu thô như các chất béo và các dầu và các dầu chưng cất sinh khối, hoặc hydrocacbon 
hoặc các chất tương tự trong loại dầu hỏa, trong một chế phẩm cụ thể có thể được tiến 
hành bằng cách cung cấp hydro áp suất thấp của áp suất thường hoặc tương đương. 
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(71) SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.   (JP) 

5-2, Ebisujima-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 5908502, Japan  
(72) ASHIDA, Takuro  (JP), MAGARA, Koichiro  (JP), SANO, Akifumi  (JP), SHIKE, 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ phân tán lỏng, nguyên liệu mỹ phẩm và mỹ phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ phân tán lỏng có khả năng duy trì ổn định trạng thái phân tán 
trong thời gian dài và có thể áp dụng thích hợp cho cả mỹ phẩm loại O/W và mỹ phẩm 
loại W/O. Sáng chế cũng đề cập đến nguyên liệu mỹ phẩm chứa hệ phân tán lỏng này và 
mỹ phẩm chứa hệ phân tán lỏng này. Sáng chế đề cập đến hệ phân tán lỏng chứa rượu 
polyhydric (A); chất hoạt động bề mặt không ion (B); và bột vô cơ được tạo tính kỵ 
nước (C), trong đó hàm lượng nước là 1% khối lượng hoặc nhỏ hơn trên 100% khối 
lượng của hệ phân tán. 
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(72) ANDERSSON, Jonas  (SE), GRANDIN, Niklas  (SE), GUSTAVSSON, Stefan  (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Băng chuyền 

  (57)     Sáng chế đề xuất băng chuyền có đai truyền để vận chuyển vật phẩm giữa đầu thứ nhất 
và đầu thứ hai của băng chuyền. Băng chuyền có thể có cơ cấu truyền dẫn động đai 
truyền thứ nhất ở đầu thứ nhất và cơ cấu truyền dẫn động đai truyền thứ hai ở đầu thứ 
hai. Cơ cấu truyền dẫn dộng có thể được tạo kết cấu là các loại bánh tự do theo các 
hướng tương ứng. Băng chuyền có thể có hệ thống truyền động ở trung tâm được bố trí 
giữa đầu thứ nhất và đầu thứ hai và có cơ cấu truyền thứ nhất có cơ cấu truyền dẫn động 
đai truyền thứ nhất và có cơ cấu truyền thứ hai có cơ cấu truyền dẫn động đai truyền thứ 
hai. Băng chuyền có thể có hệ thống dẫn động nối với trục dẫn động trong hệ thống 
truyền động ở trung tâm, và có thể được tạo kết cấu để quay trục dẫn động theo hai 
hướng theo hướng dẫn động thứ nhất và hướng dẫn động thứ hai. Băng chuyền có thể 
được tạo kết cấu có trục dẫn động có cơ cấu truyền động trung tâm có cơ cấu truyền thứ 
nhất qua cơ cấu truyền động trung tâm thứ nhất và cơ cấu truyền thứ hai qua cơ cấu 
truyền động trung tâm thứ hai.  
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(CN), XIA, Michael  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và chất trung gian để điều chế chất ức chế Janus 

kinaza (JAK) 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình và chất trung gian để điều chế {1-{1-[3-flo-2-

(triflometyl)isonicotinoyl]piperidin-4-yl}-3-[4-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-
pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl}axetonitril, hữu ích trong việc điều trị các bệnh liên quan đến 
hoạt tính của các janus kinaza (JAK) bao gồm các rối loạn viêm, các rối loạn tự miễn, 
bệnh ung thư, và các bệnh khác. 
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(72) Lưu Hải Minh (VN), Bùi Quốc Anh (VN) 
(54) Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano icariin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano icariin, trong đó quy trình 
này bao gồm các bước: chuẩn bị pha phân tán; chuẩn bị hỗn hợp chất mang PEG/EG; 
tạo hỗn hợp vi nhũ tương bằng cách phối trộn pha phân tán, hỗn hợp chất mang PEG/EG 
và chất nhũ hóa lexitin; và thu hệ vi nhũ tương nano icariin.  
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(54) Phương pháp và hệ thống in cấu trúc ba chiều  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để in cấu trúc 3D sử dụng hình ảnh đơn 
sắc 2D (ví dụ, hình ảnh thang màu xám). Phương pháp này bao gồm bước chỉ dẫn một 
thiết bị in in hình ảnh đơn sắc 2D bằng vật liệu in trong bể chứa có chứa vật liệu in cấu 
trúc. Số lượng lớn hơn của vật liệu in được in ở các vị trí in tương ứng với các vùng 
tương đối tối hơn của hình ảnh đơn sắc 2D. 
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(72) ARAI Chiho (JP), LAGORCE-BROC, Florence (FR), RÜTHER, Dr. Robert (DE), 

KURTZ, Olaf (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm nền nước và phương pháp xử lý sau bề mặt kim loại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nền nước để xử lý sau các bề mặt kim loại, tốt hơn là bề 
mặt bạc hoặc hợp kim bạc, chứa: alkanethiol; chất hoạt động bề mặt anion, cation, 
không ion, lưỡng tính hoặc lưỡng điện tích với giá trị HLB nằm trong khoảng từ 12 đến 
18, hợp chất có công thức chung I: 

 

 
 
trong đó: 
R1, là -H, -CH3, -C2H5, -(C2H4O)p-H, -(C2H4O)p-CH3, -(C2H4O)p-CH(CH3)2, 

-(C2H4O)p-C(CH3)3, trong đó p nằm trong khoảng từ 1 đến 20, 

R2 là H, hoặc CH3 
n là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 3,  
m là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 2. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý sau bề mặt kim loại. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất kháng vi sinh vật chứa các hạt nano nguyên tố nhóm 

cacbon không có oxit và phương pháp sản xuất chất kháng vi 
sinh vật này 

  (57)   Sáng chế theo một phương án đề xuất chất kháng vi sinh vật chứa các hạt nano nguyên 
tố nhóm cacbon không có oxit có cỡ hạt trung bình nằm trong khoảng từ 5 đến 400 nm, 
và phương pháp sản xuất chất kháng vi sinh vật này.  
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(72) Toyoshi KONDO (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị thử tải 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị thử tải bao gồm dãy các điện trở cho phép đi dây bên trong 
hiệu quả. Thiết bị thử tải theo sáng chế bao gồm bộ điện trở được cấu tạo từ nhiều nhóm 
điện trở được sắp xếp thành các hàng, mỗi nhóm điện trở bao gồm dãy điện trở, và bộ 
chuyển mạch ghép bao gồm thân chính, bộ chuyển mạch để điều khiển các nhóm điện 
trở sử dụng cho quá trình thử tải giữa các nhóm điện trở, và cần nối mạch thứ nhất được 
nối với đầu thứ nhất của bộ chuyển mạch này và một trong số các đường điện từ nguồn 
điện chịu sự thử tải. Một đầu của điện trở trong nhóm điện trở được nối với đầu thứ hai 
của bộ chuyển mạch. Thân chính bao gồm mặt thứ nhất và mặt thứ hai vuông góc với 
mặt thứ nhất, và bộ chuyển mạch được gắn vào mặt thứ nhất, cần nối mạch thứ nhất 
được gắn vào mặt thứ hai qua lớp cách điện có khe nhất định giữa cần nối mạch thứ nhất 
và mặt thứ hai. Bộ chuyển mạch ghép được gắn vào bộ điện trở theo cách có thể tháo rời 
để bộ chuyển mạch được định vị giữa cần nối mạch thứ nhất và một đầu của điện trở 
được nối với bộ chuyển mạch qua cáp. 
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(54) Nồi hơi kiểu được đỡ bên dưới 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi kiểu được đỡ bên dưới (10) bao gồm thân nồi hơi áp lực 
(22) có tiết diện ngang hình chữ nhật tạo ra bằng cách liên kết bốn thành ống nước 
phẳng (24) ghép cặp với nhau để tạo ra bốn phần góc (26), và kết cấu đỡ (14, 14), trong 
đó kết cấu đỡ bao gồm bốn cột thẳng đứng (30, 30) được đỡ theo phương thẳng đứng 
vào nền đất (12), các cột thẳng đứng được bố trí bên ngoài thân nồi hơi áp lực sao cho 
liền kề với mỗi phần trong số các phần góc được bố trí trên một trong số bốn cột thẳng 
đứng, trong đó mỗi cột trong số các cột thẳng đứng được gắn với phần góc tương ứng. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Globulin miễn dịch được tiếp hợp, phương pháp tạo ra globulin 

miễn dịch được tiếp hợp và dược phẩm chứa globulin miễn dịch 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến globulin miễn dịch đã được tiếp hợp và các phương pháp tạo ra 
globulin miễn dịch đã được tiếp hợp bằng cách sử dụng transglutaminaza của vi khuẩn.  
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Yuanjie  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông, thiết bị truyền thông và phương 

tiện đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực các kỹ thuật truyền thông không dây, và cụ thể đề cập đến 

phương pháp truyền thông, thiết bị truyền thông và phương tiện đọc được bằng máy 
tính. Đối với các thiết bị phía mạng mà gửi dữ liệu đường xuống đến thiết bị người dùng 
trên cùng một sóng mang và trong cùng một khung con, thông tin truyền dữ liệu đường 
xuống được sử dụng khi thiết bị phía mạng gửi riêng biệt dữ liệu đường xuống được chỉ 
báo bằng cách sử dụng các phần của thông tin điều khiển đường xuống. Do đó, việc 
truyền đa dạng và/hoặc truyền đa luồng trong kịch bản phối hợp đa điểm được hỗ trợ, và 
khi thiết bị người dùng không thể thu theo cách thông thường dữ liệu đường xuống được 
gửi bởi một vài thiết bị phía mạng vì một vài thông tin điều khiển đường xuống gặp lỗi, 
thiết bị người dùng có thể vẫn thu, dựa trên chỉ báo thông tin điều khiển đường xuống 
không gặp lỗi còn lại, dữ liệu đường xuống được gửi bởi thiết bị phía mạng tương ứng 
với thông tin điều khiển đường xuống không gặp lỗi còn lại, nhờ đó đảm bảo độ mạnh 
trong việc truyền dữ liệu đường xuống trong các kịch bản truyền đa dạng đa điểm 
và/hoặc truyền đa luồng đa điểm, và nâng cao lưu lượng hệ thống và lưu lượng người 
dùng. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
344 

(11) 62295 
(21) 1-2018-06036 (51) 7 H04W  80/02 

(22) 16.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2017/084597      16.05.2017 (87) WO2017/206709 07.12.2017 
(30) 15/172,618           03.06.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) TENNY, Nathan Edward  (US), WANG, Da  (CN), OUYANG, Guowei  (CN), JIN, 
Hui  (CN), LI, Guorong  (CN) 
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(54) Phương pháp thao tác thiết bị truyền, phương pháp thao tác 

thiết bị thu, thiết bị truyền và thiết bị thu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thao tác thiết bị truyền, phương pháp thao tác thiết bị 

thu, thiết bị truyền và thiết bị thu. Trong đó phương pháp thiết bị truyền bao gồm bước 
thu đơn vị dữ liệu giao thức (protocol data unit, viết tắt là PDU) giao thức hội tụ dữ liệu 
gói thứ nhất (packet data convergence protocol, viết tắt là PDCP) được kết hợp với thiết 
bị từ xa thứ nhất (remote device, viết tắt là RD), PDCP PDU thứ nhất bao gồm ít nhất 
đoạn đầu PDCP thứ nhất, tạo ra PDCP PDU được lồng vào thứ nhất phù hợp với PDCP 
PDU thứ nhất, PDCP PDU được lồng vào thứ nhất bao gồm đoạn đầu PDCP thứ hai và 
PDCP PDU thứ nhất, đoạn đầu PDCP thứ hai bao gồm ký hiệu chỉ báo loại PDU thứ 
nhất chỉ báo rằng PDCP PDU được lồng vào thứ nhất bao gồm PDCP PDU được chuyển 
tiếp thứ nhất và ký hiệu nhận dạng thứ nhất được kết hợp với RD thứ nhất, và gửi PDCP 
PDU được lồng vào thứ nhất trên kênh truyền rađio. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cụm giá nóc và cụm cơ cấu chắn sáng cho mui xe có khả năng 

phát điện quang điện 
  (57)     Sáng chế đề xuất cụm giá nóc và cụm cơ cấu chắn sáng cho mui xe. Cụm giá nóc được 

đề xuất này khác biệt ở chỗ bao gồm: cặp giá nóc được ghép nối vào nóc của xe; môđun 
chắn sáng và phát điện quang điện được ghép nối để có thể di chuyển tiến/lùi dọc theo 
cặp giá nóc này và được tạo kết cấu để làm lộ ra/che nóc và để chắn ánh nắng; phần vận 
chuyển tấm chắn sáng để tác động lực dẫn động sao cho môđun chắn sáng và phát điện 
quang điện di chuyển tiến/lùi dọc theo cặp giá nóc và được trải ra trên nóc xe hoặc được 
gập lại; bộ chuyển đổi để chuyển đổi điện năng mà được tạo ra bởi môđun chắn sáng và 
phát điện quang điện thành công suất mà có thể được tấm vận chuyển tấm chắn sáng và 
xe sử dụng; bộ tích luỹ để tích trữ công suất được chuyển đổi bởi bộ chuyển đổi; và bộ 
điều khiển để điều khiển việc cấp công suất của bộ chuyển đổi và bộ tích luỹ. Ngoài ra, 
cụm cơ cấu chắn sáng cho mui xe được bộc lộ này khác biệt ở chỗ bao gồm: tấm phát 
điện quang điện phía dưới được lắp đặt cố định để che mui xe và được tạo kết cấu để 
ngăn không cho luồng nhiệt năng của ánh nắng vào xe, để hấp thụ ánh nắng, và để tạo 
ra điện theo đó; tấm phát điện quang điện phía trên được lắp đặt trên tấm phát điện 
quang điện phía dưới; khối vận chuyển/làm nghiêng để di chuyển tấm phát điện quang 
điện phía trên tiến/lùi so với tấm phát điện quang điện phía dưới và làm xoay nó lên 
trên/xuống dưới một góc định trước sao cho tấm phát điện quang điện phía trên có thể 
được đặt tại vị trí thứ nhất mà ở đó tấm phát điện quang điện phía trên được chồng lên 
phần trên của tấm phát điện quang điện phía dưới, hoặc tại vị trí thứ hai mà ở đó tấm 
phát điện quang điện phía trên che kính chắn gió của xe; phần dẫn động thứ nhất để 
cung cấp lực dẫn động sao cho tấm phát điện quang điện phía trên được làm di chuyển 
tiến/lùi so với tấm phát điện quang điện phía dưới; và phần dẫn động thứ hai để cung 
cấp lực dẫn động sao cho tấm phát điện quang điện phía trên được làm nghiêng so với 
tấm phát điện quang điện phía dưới một góc định trước.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
346 

(11) 62297 
(21) 1-2018-06041 (51) 7 E06B  7/16,  5/20, E05B  3/00 

(22) 11.07.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/089695        11.07.2016 (87) WO2017/206273 07.12.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  28.12.2018 
(71) SHENZHEN HOPO WINDOW CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

Area A of 1st and 6th Floor, No.6, Second Xinggong Road, Hongxing Community, 
Gongming Region, Guangming New District Shenzhen, Guangdong 518000, China  

(72) LIU, Zhiguo  (CN), LIN, Zhou  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống cửa và cửa sổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cửa và cửa sổ, trong đó bộ phận tay cầm (121) được lắp 
ráp thông qua bộ phận dẫn (123) có phần nhận lực (12231) của bộ phận lắp ráp cửa và 
cửa sổ có thể di chuyển được (122). Khi bộ phận tay cầm (121) được vận hành, phần 
nhận lực (12231) di chuyển dọc theo rãnh dẫn thứ nhất (12211) nhờ có tác động truyền 
lực của bộ phận dẫn (123), và tại cùng thời điểm phần dẫn động (12232) di chuyển dọc 
theo rãnh dẫn thứ hai (12221). Do mối quan hệ lắp ráp giữa chi tiết dẫn (1224) và rãnh 
dẫn thứ ba (12212), chân đế thứ nhất (1221) tịnh tiến so với chân đế thứ hai (1222) dọc 
theo hướng của rãnh dẫn thứ ba (12212), sao cho cửa và cửa sổ có thể di chuyển được 
(11) có thể tiếp giáp chặt hoặc di chuyển ra xa khỏi chi tiết bịt kín (24) trên thanh định 
hình lắp ghép cửa và cửa sổ (2). Do đó, trong khi vận hành tay cầm (1211) để khóa hoặc 
mở khóa, đạt được sự bịt kín hoặc mở giữa hệ thống cửa và cửa sổ phụ có thể di chuyển 
được (1) và thanh định hình lắp ghép cửa và cửa sổ (2), giảm hiệu quả tiếng ồn và còn 
cải thiện khả năng chống va đập. 
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(22) 14.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CA2017/050730     14.06.2017 (87) WO2017/214727 21.12.2017 
(30) 62/349,843          14.06.2016      US 
(71) PREVTEC MICROBIA INC.   (CA) 

393, Saint-Jacques - Suite 247, Montreal, Quebec H2Y 1N9, Canada  
(72) NADEAU, Eric  (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Viên thức ăn gia súc, thức ăn bổ sung và phương pháp sản xuất 

viên thức ăn gia súc 
  (57)     Sáng chế đề xuất viên thức ăn gia súc có chứa vi khuẩn E. coli không gây bệnh sống 

được kết hợp vào viên thức ăn này với lượng đủ để tạo ra lợi ích cho động vật đã ăn thức 
ăn gia súc này. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất viên thức ăn gia súc này. 
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C08G  63/183 
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(30) 2016-109510         31.05.2016      JP 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  
(72) AKANUMA, Yasuhiko  (JP), SUZUKI, Hideyuki  (JP), KISHI, Shigenobu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nhựa PET sinh học 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất nhựa PET sinh học thu được từ gần như 100% 
nguồn sinh khối, sử dụng nguyên liệu thô thu được từ nguồn sinh khối cacbon trung tính 
nhiều nhất có thể thay cho nguyên liệu thô thu được từ tài nguyên dầu mỏ. Etylen glycol 
thu được từ nguồn sinh khối được polyme hóa với axit terephtalic thu được từ nguồn 
sinh khối khi có mặt chất xúc tác chứa hợp chất nhôm hoặc hợp chất germani.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
349 

(11) 62300 
(21) 1-2018-06055 (51) 7 F24F  11/02,  11/053, F25B  13/00 

(22) 31.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/020288             31.05.2017 (87) WO2017/209188 07.12.2017 
(30) 2016-110484             01.06.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  28.12.2018 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.   (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323, Japan  

(72) KINOSHITA, Akira  (JP), FUJIMOTO, Daisuke  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều hòa không khí chia nhiều nhánh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều hòa không khí chia nhiều nhánh. Sự ngưng tụ trên roto 
của quạt trong nhà giảm trong quá trình thiết bị điều hòa không khí chia nhiều nhánh 

thực hiện vận hành làm mát năng suất thấp. ít nhất một cục trong số các cục trong nhà 
(40, 50, 60) được tạo kết cấu để, khi nhiệt độ trong nhà cao hơn nhiệt độ thiết đặt trong 
quá trình vận hành làm mát năng suất thấp làm tăng vùng quá nhiệt nhiều hơn khi vận 
hành làm mát bình thường, thì tăng độ mở của van giãn nở trong nhà (41, 51, 61), bằng 
cách này thu hẹp vùng quá nhiệt để mở rộng vùng ướt của bộ trao đổi nhiệt trong nhà 
(42, 52, 62) và tăng lưu lượng của quạt trong nhà (43, 53, 63). 
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(11) 62301 
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(86) PCT/EP2017/062911     29.05.2017 (87) WO2017/207499 07.12.2017 
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(71) SCHUR TECHNOLOGY A/S   (DK) 

Fuglevangsvej 41, 8700 Horsens, Denmark  
(72) ANDERSSON, Jonas  (SE), GRANDIN, Niklas  (SE), GUSTAVSSON, Stefan  (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu tạo chồng có môđun thay đổi khay và cơ cấu lưu giữ 

tấm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tạo chồng để thay đổi khay thứ nhất bằng khay thứ hai, các 

khay này để đỡ chồng tấm có đầu thứ nhất và dầu thứ hai, trong đó khay có mặt bên đỡ, 
đỡ chồng tấm ở đầu thứ nhất và phía đế đối diện. Cơ cấu tạo chồng có thể bao gồm cơ 
cấu quay được tạo kết cấu có cửa nạp liệu để nhận khay với chồng tấm. Cơ cấu quay 
được tạo kết cấu có kết cấu quay để quay cơ cấu nâng quanh trục quay. Cơ cấu nâng có 
thể được tạo kết cấu có kết cấu nâng được cố định vào kết cấu quay và có tấm nâng có 
thể dịch chuyển dọc cùng với kết cấu nâng để gài khớp với đầu thứ hai của chồng tấm 
và để dịch chuyển và định vị ngang chồng tấm, tương ứng với trục quay, tạo ra cửa để 
thay khay.  
Sáng chế còn đề cập đến cơ cấu lưu giữ tấm hoặc bộ phận tấm phế thải để nối vận hành 
được với hệ thống dỡ tấm khỏi chồng trong PPU. Cơ cấu lưu giữ tấm có thể được tạo kết 
cấu để nối vận hành được một hoặc nhiều tấm khỏi vị trí nhả ở PPU vào tấm lưu giữ tấm 
vật phẩm.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tháo dỡ tấm khỏi chống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tháo dỡ chồng tấm (PSR) để chuẩn bị chồng tấm có chiều 
cao, đầu tự do, và cạnh có các mép tấm để xử lý trong cơ cấu chuẩn bị chồng (PPU). 
PSR có thể bao gồm cơ cấu tháo dỡ tấm có khung đỡ để đỡ khung dịch chuyển, được tạo 
kết cấu để dịch chuyển tuyến tính theo chiều dẫn tiến về phía cạnh và đầu tự do của 
chồng tấm. Khung dịch chuyển có thể có tấm đỡ cạnh có mặt đỡ cạnh được bố trí để 
hướng về và ốp vào cạnh của chồng tấm. PSR có thể có tấm goạm được bố trí có mặt 
goạm về cơ bản vuông góc với mặt đỡ cạnh và kéo dài quá mặt đỡ cạnh theo chiều dẫn 
tiến, được tạo kết cấu có bộ dẫn động goạm để tạo ra dịch chuyển goạm về phía đầu tự 
do của chồng tấm. PSR có thể có một hoặc nhiều dao dẫn tiến được bố trí bên dưới tấm 
goạm hướng về cạnh của chồng tấm, và được tạo kết cấu có một hoặc nhiều bộ dẫn động 
dẫn tiến để tạo ra dịch chuyển dẫn tiến thứ nhất theo chiều dẫn tiến để lồng một hoặc 
nhiều dao dẫn tiến vào giữa hai tấm, tức là giữa hai tấm gần kề. 
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(71) SCHUR TECHNOLOGY A/S   (DK) 

Fuglevangsvej 41, 8700 Horsens, Denmark  
(72) ANDERSSON, Jonas  (SE), GRANDIN, Niklas  (SE), GUSTAVSSON, Stefan  (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu tạo chồng để thay cơ cấu đỡ khay của chồng tấm và 

phương pháp thay cơ cấu đỡ khay của chồng tấm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tạo chồng để xoay cơ cấu đỡ khay của chồng tấm có đầu thứ 

nhất và đầu thứ hai, trong đó khay có mặt đỡ đỡ chồng tấm ở đầu thứ nhất. Cơ cấu tạo 
chồng có thể bao gồm cơ cấu quay được tạo kết cấu có cửa cấp để nhận khay có chất 
chồng tấm, cơ cấu quay được tạo kết cấu có kết cấu quay để quay cơ cấu nâng quanh 
trục quay. Cơ cấu nâng được tạo kết cấu với kết cấu nâng được cố định vào kết cấu quay 
và có tấm nâng tháo ra được được cùng với kết cấu nâng để gài khớp với đầu thứ hai của 
chồng tấm và để dịch chuyển và định vị chồng tấm ngược với trục quay, tạo ra cửa để 
thay khay. 
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Japan  

(72) MATSUDO Nobukazu  (JP), KAWAGUCHI Koji  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sửa đổi tấm bê tông trên nền lún 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để sửa chữa chính xác tấm bê tông trên nền bị sụt lún 
bằng cách bơm nhựa có thể giãn nở bên dưới tấm bê tông nhiều lần, điều này cũng cho 
phép kiểm soát quá trình làm việc dễ dàng. Phương pháp của sáng chế bao gồm việc 
thực hiện các bước: trên tấm bê tông trong vùng bao gồm vùng nơi lún nền đã xảy ra, 
xác định điểm để khoan lỗ bơm để bơm nhựa có thể giãn nở với bước 0,5 đến 2,0m 
trong mô hình lưới hoặc mô hình so le; bơm nhựa có thể giãn nở xuống dưới điểm mà 
độ lún của tấm bê tông nghiêm trọng nhất và làm giãn nở nhựa có thể giãn nở để đẩy 
tấm bê tông lên cao tối đa 30mm nhiều lần. 
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(72) OMURA, Takayuki  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mỹ phẩm khử mùi hoặc chống tiết mồ hôi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm khử mùi hoặc chống tiết mồ hôi chứa chế phẩm nhũ hóa 
dạng dầu trong rượu/nước, mỹ phẩm khử mùi hoặc chống tiết mồ hôi này có tính ổn 
định nhũ hóa cao, không dính khi sử dụng và tạo ra cảm giác tươi mát dễ chịu và khô 
ráo. Mỹ phẩm khử mùi hoặc chống tiết mồ hôi này chứa chế phẩm nhũ hóa dạng dầu 
trong rượu/nước, chế phẩm nhũ hóa dạng dầu trong rượu/nước này chứa: (a) thành phân 
dầu chứa silicon polyme hóa cao với lượng 1% khối lượng hoặc nhỏ hơn; (b) chất nhũ 
hóa chứa một hoặc nhiều loại silicon được cải biến bằng polyete; (c) rượu bậc thấp với 
lượng 50% khối lượng hoặc lớn hơn; và (d) nước. 
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(72) LIU, Kunpeng  (CN), HUANG, Huang  (CN), ZENG, Kun  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp huấn luyện kênh, trạm gốc và trạm di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp huấn luyện kênh, trạm gốc và trạm di động. Phương 
pháp huấn luyện kênh theo sáng chế bao gồm: gửi, bởi trạm gốc, thông tin chỉ báo chu 
kỳ huấn luyện kênh đến trạm di động, trong đó thông tin chỉ báo chu kỳ huấn luyện 
kênh bao gồm bất kỳ một trong số thời gian bắt đầu của chu kỳ huấn luyện kênh, 
khoang thời gian của chu kỳ huấn luyện kênh, và thời gian kết thúc của chu kỳ huấn 
luyện kênh, và thông tin chỉ báo chu kỳ huấn luyện kênh được sử dụng bởi trạm di động 
để xác định vị trí của chu kỳ huấn luyện kênh trong khung con dựa trên thông tin chỉ 
báo chu kỳ huấn luyện kênh, để thực hiện huấn luyện kênh trong chu kỳ huấn luyện 
kênh. Theo các phương án của sáng chế, các mào đầu lập lịch tài nguyên được yêu cầu 
để thực hiện huấn luyện búp sóng định hướng có thể được giảm xuống. 
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(11) 62307 
(21) 1-2019-00017 (51) 7 H02K  7/00 

(22) 03.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2019 
(75) 1. Phạm Quang Dũng   (VN) 

Trường Đại học xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

2. Trần Văn Viết   (VN) 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

3. Nguyễn Tiến Dũng   (VN) 
Trường Đại học xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(54) Máy đào đất cỡ siêu nhỏ dẫn động bằng động cơ điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đào đất cỡ siêu nhỏ bao gồm khung máy (10), hai bánh xe đi 

chuyển (9) được dẫn động bởi cơ cấu di chuyển (8) có thể điều chỉnh vô cấp tốc độ, 
càng lái (6) với tay lái (6a) và hộp điều khiển (7), động cơ điện (5) dẫn động rôto (1) 
thông qua bộ truyền xích (4). Máy sử dụng bộ phận công tác gồm rôto (1) lắp trên trục 
dẫn động (3) và máng dẫn hướng (2) lắp trên khung máy (10); rôto (1) là một đĩa tròn 
hàn các cụm chi tiết đào - chuyển đất, được tổ hợp từ cánh chuyển đất (1a), lưỡi cắt (1b) 
và gân tăng cứng (1c), cách đều nhau trên chu vi đã. Khi đào đất, các lưỡi cắt (1b) trên 
rôto cắt đất theo chu vi tiết diện rãnh tạo thành lõi đất ở giữa và nó tự sập xuống do 
trọng lượng bản thân và lực động, đất trong rãnh được vận chuyển lên thành đòng theo 
nguyên lý văng ly tâm.  
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15/04,  23/00,  27/40,  15/08,  27/08,  
27/18,  3/26, D06N  3/00, B32B  
23/08,  27/06,  27/12,  37/00 

(22) 02.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/063410     02.06.2017 (87) WO2017/211702 14.12.2017 
(30) 16173155.9          06.06.2016      EP 
(71) BASF COATINGS GMBH   (DE) 

Glasuritstrasse 1, 48165 Munster, Germany  
(72) EICHNER, Leonhard  (DE), SlMPSON, Paul Andrew  (GB), DRElSSlGACKER, 

Georg  (DE), PRUEFE, Juergen  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình sản xuất vật liệu composit nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu composit nhiều lớp bao gồm: (A) lớp vật 
liệu lót, (B) tùy ý ít nhất một lớp liên kết, và (C) lớp polyme. 
trong đó: lớp polyme (C) được tạo thành bằng cách sử dụng một khuôn, tùy ý ít nhất 
một chất kết dính hữu cơ được đưa lên toàn bộ hoặc một phần lớp vật liệu lót (A) 
và/hoặc đưa lên lớp polyme (C) và sau đó lớp polyme (C) được gắn với lớp vật liệu lót 
(A) theo kiểu điểm, dải hoặc hai chiều, lớp polyme (C) và/hoặc ít nhất một lớp liên kết 
(B) được điều chế từ thể phân tán polyme trong nước chứa ít nhất một tác nhân liên kết 
ngang C và từ 0,1 đến 5% khối lượng của ít nhất một dung môi được chọn từ dipropylen 
glycol dimetyl ete vμ/hoÆc 1,2-propandiol diaxetat. 
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(11) 62309 
(21) 1-2019-00026 (51) 7 H01L  31/0224,  31/068 

(22) 04.04.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/014035     04.04.2017 (87) WO2017/212759 14.12.2017 
(30) 2016-115893         10.06.2016      JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000004, Japan  
(72) Ryo MITTA  (JP), Takenori WATABE  (JP), Hiroyuki OHTSUKA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tế bào quang điện, hệ thống sản xuất tế bào quang điện, và 

phương pháp sản xuất tế bào quang điện 
  (57)     Mục tiêu của sáng chế là đề xuất tế bào quang điện có hiệu suất chuyển đổi cao với chi 

phí thấp. Tế bào quang điện theo sáng chế khác biệt ở chỗ gồm có màng thụ động mà 
bảo vệ chất nền bán dẫn (101), điện cực kẹp chốt thứ nhất (201) kết nối với chất nền bán 
dẫn trên bề mặt chính của chất nền bán dẫn, điện cực thanh dẫn truyền thứ nhất (201) 
mà giao với điện cực kẹp chốt thứ nhất (201), và lớp trung gian (203) cung cấp trong vị 
trí giao của điện cực kẹp chốt thứ nhất (201) và điện cực thanh dẫn truyền thứ nhất 
(202). Tế bào quang điện khác biệt ở chỗ điện cực kẹp chốt thứ nhất (201) và điện cực 
thanh dẫn truyền thứ nhất (202) được kết nối điện với nhau thông qua lớp trung gian 
(203). 
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3/041,  21/46,  21/36 
(22) 05.07.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/007181      05.07.2017 (87) WO2018/008978 11.01.2018 
(30) 10-2016-0086746            08.07.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2019 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) SHIN, Hyung-Woo  (KR), LEE, Hyemi  (KR), LEE, Hyung Min  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử để nhận diện mống mắt dựa vào mục đích của 

người sử dụng và phương pháp hoạt động của thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử để nhận diện mống mắt dựa vào mục đích của người 

sử dụng và phương pháp hoạt động của thiết bị này. Thiết bị điện tử này bao gồm màn 
hiển thị, và bộ cảm biến quét mống mắt, trong đó bộ xử lý kích hoạt bộ cảm biến quét 
mống mắt khi nhận sự kiện bật màn hiển thị khi màn hiển thị đó đang ở trạng thái tắt là 
đầu vào của người sử dụng dự định dùng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2019 
(71) Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Cao Minh Thịnh  (VN), Nguyễn Hạnh Trang  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp đánh giá chất lượng đường truyền lớp ba của hệ 

thống truyền dẫn liên mạng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng đường truyền lớp Ba (layer 3 - L3) 

bằng cách 1) đo kiểm tỷ lệ mất gói, độ trễ hai chiều L3 của đường truyền IP từ thiết bị 
nguồn (thiết bị A) đến thiết bị đích (thiết bị B) bằng cách sử dụng giao thức ICMP; hoặc 
2) đo kiểm biến thiên độ trễ, độ trễ một chiều L3 của đường truyền IP từ thiết bị nguồn 
(thiết bị A) đến thiết bị đích (thiết bị B) bằng cách sử dụng giao thức ICMP; hoặc 3) đo 
kiểm tỷ lệ mất gói, độ trễ một chiều/hai chiều, biến thiên độ trễ L3 của đường truyền IP 
từ thiết bị nguồn (thiết bị A) đến thiết bị đích (thiết bị B) và từ thiết bị A đến từng thiết 
bị nằm trên đường truyền từ A đến B dựa vào phương pháp tìm địa chỉ IP của các thiết bị 
nằm trên đường truyền (traceroute). 
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(22) 03.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2019 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Quang Điệp  (VN), Lê Văn Hiên  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp quản lý định danh trong phát triển phần mềm 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp quản lý định danh trong phát triển phần mềm, bao gồm: 
(i) khởi tạo các giá trị ban đầu, bao gồm khởi tạo mảng M chứa N phần tử chứa các giá 
trị có thể phân phối; khởi tạo giá trị Remain = N (tổng số phần tử có thể cấp phát); và 
Index = 0 (vị trí của con trỏ để lấy giá trị); 
(ii) thực hiện xử lý khi có yêu cầu cấp phát, bao gồm: 
bước 1: thực hiện kiểm tra còn giá trị để cấp phát hay không (trường hợp không còn giá 
trị cấp phát, trả về giá trị mặc định và báo lỗi; trường hợp còn giá trị cấp phát, chuyển 
sang bước 2), 
bước 2: thực hiện cập nhật dữ liệu: 
thực hiện trả về phần tử ở vị trí Index trong mảng M đã được khởi tạo ban đầu; 
thực hiện cập nhật các giá trị: 

Index = Index + 1 nếu Index < N - 1  
Index = 0 nếu Index = N - 1  
Remain = Remain - 1 

(iii) thực hiện xử lý khi có yêu cầu giải phóng, bao gồm: 
bước 1: thực hiện tính toán vị trí cập nhật giá trị trong mảng M (Pos): 

Pos = (Remain + Index) % N 
bước 2: cập nhật dữ liệu: 

Remain = Remain + 1 
M[Pos] = giá trị được giải phóng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2019 
(71) Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Tăng Thiên Vũ  (VN), Nguyễn Chí Linh  (VN), Tạ Quốc Việt  (VN), Hà Văn Hướng  

(VN), Vũ Tuấn Đức  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp sửa lỗi cập nhật chương trình cho vi mạch số khả 

trình bằng cơ thể tự phục hồi sử dụng máy tính hữu hạn trạng 
thái 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sửa lỗi cập nhật chương trình cho vi mạch số khả trình 
bằng cơ chế tự phục hồi sử dụng máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM) 
trong đó máy trạng thái hữu hạn này có khả năng phát hiện được quá trình nạp bitstream 
trong lần khởi động gần nhất của hệ thống có thành công hay không để quyết định sử 
dụng bitstream dự phòng để khôi phục hệ thống. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2019 
(71) GE VIDEO COMPRESSION, LLC  (US) 

8 Southwoods Boulevard, Albany, New York 12211, USA 
(72) GEORGE, Valeri  (DE), BROSS, Benjamin  (DE), KIRCHHOFFER, Heiner  (DE), 

MARPE, Detlev  (DE), NGUYEN, Tung  (DE), PREISS, Matthias  (DE), SIEKMANN, 
Mischa  (DE), STEGEMANN, Jan  (DE), WIEGAND, Thomas  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã để giải mã video, bộ mã hóa để mã hóa video và 

phương pháp giải mã video 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã để giải mã video, phương pháp giải mã video và phương 

pháp mã hóa video. Bộ giải mã để giải mã video từ dòng dữ liệu mà các thành phần 
ngang và dọc của các hiệu véctơ chuyển động được mã hoá thành bằng cách lần lượt sử 
dụng phép nhị phân hoá các thành phần ngang và dọc đã mô tả, phép nhị phân hoá cân 
bằng mã đơn phân rút gọn của các thành phần ngang và dọc trong khoảng thứ nhất của 
miền chứa các thành phần ngang và dọc dưới giá trị ngưỡng, và lần lượt, sự kết hợp của 
tiền tố dưới dạng mã đơn phân rút gọn cho giá trị ngưỡng và hậu tố dưới dạng mã Exp-
Golomb của các thành phần ngang và dọc tương ứng trong khoảng thứ hai của miền 
chứa các thành phần ngang và dọc bao hàm và trên giá trị ngưỡng, trong đó giá trị 
ngưỡng là hai hoặc mã Exp-Golomb có bậc một. Bộ giải mã entrôpi được tạo cấu hình 
để, đối với các thành phần ngang và dọc của các hiệu véctơ chuyển động, nhận mã đơn 
phân rút gọn từ dòng dữ liệu sử dụng phép mã hoá entrôpi nhị phân thích ứng ngữ cảnh 
với chính xác một ngữ cảnh trên mỗi vị trí nhị phân của mã đơn phân rút gọn mà là 
chung cho các thành phần ngang và dọc của các hiệu véctơ chuyển động, và mã Exp-
Golomb sử dụng chế độ đường vòng xác suất bằng nhau không đổi để thu được phép nhị 
phân hoá các hiệu véctơ chuyển động. Bộ giải biểu tượng được tạo cấu hình để giải nhị 
phân phép nhị phân hoá của các phần tử cú pháp hiệu véctơ chuyển động để thu được 
các giá trị nguyên của các thành phần ngang và dọc của các hiệu véctơ chuyển động; bộ 
khôi phục được tạo cấu hình để khôi phục video dựa trên các giá trị số nguyên của các 
thành phần ngang và dọc của các hiệu véctơ chuyển động. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thử nghiệm giải phóng in vitro chế phẩm polyme 

mixen chứa dược chất hòa tan kém trong nước, và phương 
pháp đánh giá chất lượng của chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thử nghiệm giải phóng in vitro chế phẩm polyme 
mixen chứa dược chất hòa tan kém trong nước; phương pháp đánh giá chất lượng của 
chế phẩm polyme mixen chứa dược chất hòa tan kém trong nước; và chế phẩm polyme 
mixen chứa dược chất hòa tan kém trong nước. 
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(72) FENG, Chenglin  (CN), LUO, Liang  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý phân tán đối với luồng dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý phân tán đối với luồng dữ liệu, phương pháp này 
bao gồm các bước: thu thập thông tin về bộ nhận dạng dữ liệu dịch vụ của bản ghi dữ 
liệu của luồng dữ liệu, giá trị thời gian thực cần được xử lý của bản ghi dữ liệu này, và 
đặc điểm trình tự thời gian của giá trị thời gian thực cần được xử lý của bản ghi dữ liệu 
này, thông tin về bộ nhận dạng này biểu diễn duy nhất một phần hoặc một tập hợp dữ 
liệu dịch vụ; thu thập đặc điểm trình tự thời gian của giá trị thời gian thực đã được xử lý 
của dữ liệu dịch vụ dựa trên mối quan hệ tương ứng giữa thông tin về bộ nhận dạng dữ 
liệu dịch vụ được lưu giữ và đặc điểm trình tự thời gian của giá trị thời gian thực đã được 
xử lý này; so sánh đặc điểm trình tự thời gian của giá trị thời gian thực cần được xử lý 
của dữ liệu dịch vụ với đặc điểm trình tự thời gian của giá trị thời gian thực đã được xử 
lý của dữ liệu dịch vụ, và khi trình tự thời gian của giá trị thời gian thực cần được xử lý 
là muộn hơn trình tự thời gian của giá trị thời gian thực đã được xử lý, thì sử dụng giá trị 
thời gian thực cần được xử lý khi thực hiện các hoạt động tính toán dịch vụ và cập nhật 
đặc điểm trình tự thời gian được lưu giữ của giá trị thời gian thực đã được xử lý thành 
đặc điểm trình tự thời gian của giá trị thời gian thực cần được xử lý. Dùng giải pháp kỹ 
thuật này, thì quá trình xử lý dữ liệu theo trình tự cập nhật dữ liệu sẽ được thực hiện, 
tránh được các sai sót trong kết quả xử lý mà bị gây ra bởi việc xử lý giá trị thời gian 
thực được cập nhật sau, và tăng cường độ chính xác xử lý dữ liệu. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
366 

(11) 62317 
(21) 1-2019-00055 (51) 7 B23B  51/00,  35/00 

(22) 19.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/018884           19.05.2017 (87) WO2017/217183 A1 21.12.2017 
(30) 2016-117230           13.06.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2019 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324, Japan 
(72) MATSUYAMA, Yousuke  (JP), OGASHIWA, Takaaki  (JP), UMEHARA, Noritsugu  

(JP), OYAMA, Shintarou  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mũi khoan và phương pháp tạo lỗ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lỗ có thể tạo ra lỗ có chất lượng cao ngay cả khi 
vật liệu làm chi tiết gia công là vật liệu kim loại khó gia công hoặc vật liệu composit gia 
cố bằng sợi và mũi khoan sử dụng trong phương pháp này. Mũi khoan (1) bao gồm ít 
nhất một lưỡi cắt (10) và mặt sau dẫn (20) liền kề với lưỡi cắt (10), và mặt sau dẫn (20) 

này có độ nhám bề mặt Ra lớn hơn hoặc bằng 2,0m và nhỏ hơn hoặc bằng 3,0m. 
Phương pháp tạo lỗ bao gồm bước gia công tạo lỗ phần cần gia công của vật liệu làm chi 
tiết gia công (W) bằng cách khoan để tạo lỗ trong khi vật liệu bôi trơn để trợ giúp quá 
trình gia công (2) được tiếp xúc với mũi khoan (1) và/hoặc phần cần gia công này, và 
trong bước tạo lỗ, mũi khoan (1) được sử dụng. 
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(JP), OYAMA, Shintarou  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mũi khoan và phương pháp tạo lỗ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lỗ có thể tạo ra lỗ có chất lượng cao ngay cả khi 
vật liệu làm chi tiết gia công là vật liệu kim loại khó gia công hoặc vật liệu composit gia 
cố bằng sợi và mũi khoan sử dụng trong phương pháp này. Mũi khoan (1) bao gồm ít 
nhất một lưỡi cắt (10) và mặt mũi khoan (mặt sau dẫn (20) và mặt sau bị dẫn (3)) được 
bố trí gần lưỡi cắt (10), và trên mặt này, hốc lõm có hình dạng hai chiều định trước (40) 
được tạo ra. Phương pháp tạo lỗ bao gồm bước gia công tạo lỗ phần cần gia công của vật 
liệu làm chi tiết gia công (W) bằng cách khoan để tạo lỗ trong khi vật liệu bôi trơn để 
trợ giúp quá trình gia công (2) được tiếp xúc với phần cần gia công này, và trong bước 
tạo lỗ, mũi khoan (1) được sử dụng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý, thiết bị đầu cuối, vật ghi đọc được bởi máy 

tính và giao diện người dùng đồ họa trên thiết bị đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý, thiết bị đầu cuối, vật ghi đọc được bởi máy tính 

và giao diện người dùng đồ họa trên thiết bị đầu cuối. Trong đó, thiết bị đầu cuối thu 
nhận thông tin đặc trưng của nội dung đích của hình ảnh thứ nhất; thu nhận, theo thông 
tin đặc trưng, một hoặc nhiều hình ảnh thứ hai mà mức độ/các mức độ trùng khớp của 
nó với hình ảnh thứ nhất là lớn hơn so với ngưỡng thiết đặt trước và mà độ rõ nét/các độ 
rõ nét của nó là cao hơn so với độ rõ nét/các độ rõ nét của hình ảnh thứ nhất; và sau đó 
hiển thị hình ảnh thứ hai. Trong quy trình này, thiết bị đầu cuối thu nhận thông tin đặc 
trưng của nội dung đích của hình ảnh thứ nhất; thu nhận, theo thông tin đặc trưng, một 
hoặc nhiều hình ảnh thứ hai mà mức độ/các mức độ trùng khớp của nó với hình ảnh thứ 
nhất là lớn hơn so với ngưỡng thiết đặt trước và mà độ rõ nét/các độ rõ nét của nó là cao 
hơn so với độ rõ nét/các độ rõ nét của hình ảnh thứ nhất; và sau đó hiển thị hình ảnh thứ 
hai, để tạo ra hình ảnh với độ rõ nét cao hơn tới người dùng. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật dụng thấm hút (1) có hướng trên-dưới và bao gồm: thân chính 
thấm hút (10); chi tiết phía bụng (3) được bố trí đến phần đầu ở phía này của thân chính 
thấm hút (10); và chi tiết phía lưng (4) được bố trí đến phần đầu ở phía kia, trong đó 
thân chính thấm hút (10) có cặp thành chống rò rỉ (50) trong các phần đầu bên tương 
ứng, các thành chống rò rỉ (50) mỗi thành có phần ở phía tiếp xúc với da (51) mà bao 
gồm nhiều chi tiết đàn hồi (55) và phần ở phía không tiếp xúc với da (52), cặp thành 
chống rò rỉ (50) mỗi thành có phần ghép nối (61) trong đó ít nhất các phần của các bề 
mặt đối diện với nhau của phần ở phía tiếp xúc với da (51) và phần ở phía không tiếp 
xúc với da (52) được ghép nối, và phần không ghép nối (62) mà được bố trí ở bên trên 
phần ghép nối (61), các bề mặt đối diện với nhau không được ghép nối trong phần 
không ghép nối (62), các phần ghép nối (61) được bố trí hướng vào phía trong của các 
đầu dẫn của các thành chống rò rỉ (50) theo hướng chiều ngang, và mỗi phần ghép nối 
(61) ít nhất được chồng lên một phần bởi chi tiết phía bụng (3) hoặc chi tiết phía lưng 
(4) theo hướng trên-dưới. 
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(54) Lò phản ứng gần cân bằng, hệ thống lò phản ứng cân bằng và 

phương pháp vận hành lò phản ứng gần cân bằng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng gần cân bằng có khả năng tiếp nhận khí thay đổi lớn và 

bình thường hóa nó đến chất lượng có lợi, và còn sử dụng năng lượng từ chính khí này 
để tăng mạnh nhiệt độ vận hành, đảm bảo sự trộn lẫn tốt và chuyển đổi lớn trong khi vẫn 
có khả năng xử lý các chất rắn ở nhiều trạng thái. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống lò 
phản ứng cân bằng và phương pháp vận hành lò phản ứng gần cân bằng. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chai có trạng thái ban đầu không nén và trạng thái thứ hai 

đã gập 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chai có trạng thái ban đầu không nén và trạng thái thứ hai đã gập, 

trong đó chai này bao gồm dây đai làm bằng chất dẻo có thể tái chế, đoạn vật liệu đàn 
hồi được gắn xung quanh chu vi của chai và bố trí trên phần dưới của thân chai; ở trạng 
thái nén riêng phần thứ nhất, vật liệu này được đặt vào phần gập giữa phần thứ nhất và 
phần thứ hai của chai; và ở trạng thái thứ hai đã nén, vật liệu được tạo kết cấu để được đi 
qua cổ chai, nhờ đó giữ chặt phần thứ nhất và phần thứ hai của chai ở trạng thái đã nén 
được gập lên phần thứ ba. 
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(54) Phương pháp và thiết bị tách dữ liệu dịch vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, và đề xuất phương pháp và thiết 
bị tách dữ liệu dịch vụ. Phương pháp gồm các bước: tiếp nhận dữ liệu dịch vụ được phân 
tán được gửi bởi MeNB (Master eNodeB - nút B tiến hóa chủ) dựa trên lưu lượng dữ liệu 
được phân tán được dự kiến thứ nhất, và đệm dữ liệu dịch vụ được phân tán; xác định 
trạng thái thay đổi lưu lượng dữ liệu của dữ liệu dịch vụ được phân tán khi chu kỳ định 
trước hết hạn, trong đó trạng thái thay đổi lưu lượng dữ liệu gồm trạng thái giảm lưu 
lượng dữ liệu được đệm, trạng thái tích lũy lưu lượng dữ liệu được đệm, và trạng thái 
không đủ lưu lượng dữ liệu nhận được; điều chỉnh lưu lượng dữ liệu được phân tán được 
dự kiến thứ nhất dựa trên trạng thái thay đổi lưu lượng dữ liệu để thu thập lưu lượng dữ 
liệu được phân tán được dự kiến thứ hai; và gửi lưu lượng dữ liệu được phân tán được dự 
kiến thứ hai đến MeNB, sao cho MeBN thực hiện việc tách dựa trên lưu lượng dữ liệu 
được phân tán được dự kiến thứ hai. Lưu lượng dữ liệu được phân tán được dự kiến được 
điều chỉnh dựa trên các trạng thái thay đổi lưu lượng dữ liệu khác nhau thông qua việc 
xác định định kỳ, sao cho dữ liệu dịch vụ được phân tán có thể được làm thích ứng với 
sự thay đổi theo tốc độ gửi của SeNB và sự thay đổi trong độ trễ truyền dữ liệu giữa 
MeNB và SeNB, nhờ đó tăng tốc độ thông lượng hệ thống. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE (NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
(54) Thiết bị trị liệu từ nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trị liệu từ nhiệt bao gồm ít nhất một cụm, mỗi cụm gồm bộ 
nguồn điện (I), hệ thống rơle (II), bộ bán dẫn tạo xung (III), và bộ cảm biến (IV), trong 
đó bộ cảm biến (IV) bao gồm ít nhất một cốc nung (1), các vòng dây đồng (2) được 
quấn hên tục quanh mặt ngoài của mỗi cốc nung (1) để tạo ra ống dây cảm biến (L2) 
tương ứng, ống dây cảm biến (L2) này được đấu nối với bộ bán dẫn tạo xung (III), và ít 
nhất một viên đá (5) được làm bằng vật liệu đá tự nhiên có từ tính, viên đá (5) này được 
kích thích năng lượng và nung nóng theo hiệu ứng từ nhiệt bởi từ trường biến thiên tạo 
bởi ống dây cảm biến (L2) khi được kích hoạt bởi đòng điện cấp từ bộ bán dẫn tạo xung 
(III). Do viên đá (5) nóng tạo ra sóng từ có tác dụng điều trị bệnh cho người như làm 
giảm vết sưng, làm giảm đau, thông khí huyết, cải thiện sự tuần hoàn máu, làm giảm rối 
loạn của hệ vi tuần hoàn, điều hòa hệ thần kinh nội tiết, nên nó có thể được dùng để đặt 
vào các huyệt đạo trên cơ thể hoặc lăn tay, lăn chân.  
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Agricultural Sciences, No.2 Yuanmingyuan West Road, Haidian District, Beijing 
100193, China  

(72) WANG, Dengyuan  (CN), YU, Caihong  (CN), ZHANG, Chengwei  (CN), HAN, Chao  
(CN), LI, Xiaojiao  (CN), JIANG, Ziqin  (CN), ZHANG, Liangjun  (CN), WU, Zhujun  
(CN), TIAN, Kangle  (CN), BAO, Xiaoming  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Phân tử axit nucleic dùng để phát hiện sự có mặt của sự kiện 

đậu tương chuyển gen, kit chứa phân tử axit nucleic này và 
phương pháp phát hiện sử dụng phân tử axit nucleic này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trình tự axit nucleic để phát hiện sự có mặt của sự kiện đậu tương 
chuyển gen DBN9004 trong mẫu sinh học, kit chứa trình tự này và phương pháp phát 
hiện sử dụng trình tự này.  
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(CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cổng phục vụ, thực thể quản lý di động, hệ thống 

thiết lập kênh mang mặt phẳng người dùng và phương pháp 
thiết lập kênh mang mặt phẳng người dùng và phương tiện lưu 
trữ đọc được bởi máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết lập kênh mang  mặt phẳng người dùng, hệ thống 
thiết lập kênh mang mặt phẳng người dùng, thiết bị cổng phục vụ và thực thể quản lý di 
đông, để chuyển đổi dữ liệu từ giải pháp mặt phẳng điều khiển thành giải pháp mặt 
phẳng người dùng. Theo phương pháp trong sáng chế này, thiết bị cổng phục vụ thu 
thông tin chỉ báo được gửi bởi thực thể quản lý di động, và cấp phát ký hiệu nhân dạng 
tới kênh mang theo thông tin chỉ báo này, để thiết lập kênh mang mặt phẳng người dùng 
giao diện S1. Dữ liệu có thể được chuyển đổi từ giải pháp mặt phẳng điều khiển thành 
giải pháp mặt phẳng người dùng thông qua thiết lập của kênh mang mặt phẳng người 
dùng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp vận hành bộ phận được phân phối thứ nhất, 

phương pháp vận hành bộ phận được phân phối thứ hai, phương 
pháp vận hành bộ phận trung tâm, phương pháp vận hành thiết 
bị di động và bộ phận được phân phối thứ nhất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành bộ phận được 
phân phối thứ nhất, phương pháp vận hành bộ phận được 
phân phối thứ hai, phương pháp vận hành bộ phận trung 
tâm, phương pháp vận hành thiết bị di động và bộ phận 
được phân phối thứ nhất. Phương pháp vận hành bộ phận 
được phân phối (distributed unit, DU) thứ nhất bao gồm 
việc tham gia vào sự chuyển dịch ngữ cảnh lớp liên kết với 
DU thứ hai, thiết lập đường truyền dữ liệu người dùng cho 
thiết bị di động, đường truyền dữ liệu người dùng kết nối 
thiết bị di động với bộ phận trung tâm (centralized unit, 
CU) bao gồm thực thể giao thức điều khiển rađio truyền 
thông với thiết bị di động, và lưu trữ dữ liệu người dùng 
thứ nhất dùng cho thiết bị di động thu được từ CU và dữ 
liệu người dùng thứ hai dùng cho thiết bị di động thu được 
từ DU thứ hai. Phương pháp bao gồm việc thiết lập sự kết 
nối với thiết bị di động, gửi dữ liệu người dùng thứ nhất và 
dữ liệu người dùng thứ hai tới thiết bị di động, và làm thích 
ứng ngữ cảnh lớp liên kết để vận hành trong DU thứ nhất 
nhằm trao đổi dữ liệu giữa CU và thiết bị di động, trong đó 
việc làm thích ứng ngữ cảnh lớp liên kết bao gồm việc kết 
hợp lớp giao thức cao nhất của DU thứ nhất với lớp giao 
thức thấp nhất của CU. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2,3-dihydro-1H-indol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất 2,3-dihydro-1H-indol nhất định và dược phẩm chứa 
hợp chất này. Các hợp chất này là hữu dụng để điều trị các bệnh ung thư, cụ thể hơn là 
để điều trị bệnh ung thư được chọn từ nhóm bao gồm u hắc sắc tố, bệnh bạch cầu cấp 
dòng tủy, bệnh bạch cầu lympho bào mạn tính, bệnh ung thư đại trực tràng, bệnh ung 
thư vú, bệnh ung thư phổi, bệnh ung thư buồng trứng, caxinom vòi trứng, caxinom màng 
bụng tiên phát, bệnh ung thư cổ, bệnh ung thư dạ dày, bệnh ung thư gan, bệnh ung thư 
tuyến tụy, bệnh ung thư tuyến giáp, u thần kinh đệm, u lympho phi Hodgkin, và u 
lympho Hodgkin. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chiếu xạ và phương pháp sản xuất bộ lọc quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu xạ bao gồm bộ lọc quang có thể bao gồm nền làm từ 
vật liệu bao gồm vật liệu nền trong suốt quang học và vật liệu quang tử nano có tính đối 
xứng hai mươi mặt hoặc mười hai mặt phân tán trong vật liệu nền. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sản xuất bộ lọc quang.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất xúc tác dùng để sản xuất khí tổng hợp, phương pháp sản 

xuất chất xúc tác này và phương pháp sản xuất khí tổng hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất mang dùng cho chất xúc tác để sản xuất khí tổng hợp mà có 

thể ức chế sự lắng phủ cacbon và cho phép sản xuất một cách có hiệu quả khí tổng hợp 
trên cơ sở ổn định trong thời gian dài khi sản xuất khí tổng hợp bằng cách reforming 
dùng cacbon đioxit. Chất mang này cần để sản xuất khí tổng hợp chứa cacbon monoxit 
và hyđro từ nguồn khí chứa cacbon đioxit và hyđrocacbon nhẹ bao gồm metan và 
cacbon đioxit. Chất mang này chứa các hạt magie oxit và các hạt canxi oxit có mặt trên 
bề mặt của các hạt magie oxit này. Hàm lượng canxi oxit trong chất mang này nằm 
trong khoảng từ 0,005% đến 1,5% khối lượng, tính theo khối lượng của Ca. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác này và phương pháp sản 
xuất khí tổng hợp.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thép để tạo khuôn chế tạo nhựa, bột hợp kim sơ bộ được tạo ra 

từ thép này và vật phẩm được tạo ra từ bột hợp kim sơ bộ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép để tạo khuôn chế tạo nhựa. Thép này bao gồm các thành phần 

chính sau đây (tính theo % trọng lượng): C: 0,02 đến 0,04, Si: 0,1 đến 0,4, Mn: 0,1 đến 
0,5, Cr: 11 đến 13, Ni: 7 đến 10, Mo: 1 đến 25, Al: 1,4 đến 2,0, N: 0,01 đến 0,15, còn 
lại là các nguyên tố tùy chọn và các chất pha tạp. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bột hợp kim sơ bộ được tạo ra từ thép này và vật 
phẩm được tạo ra từ bột hợp kim sơ bộ. 
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(72) TAKEDA, Kazuki  (JP), NAGATA, Satoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối người dùng và phương pháp truyền thông 

ra®io 
  (57)     Sáng chế được đề xuất để tối đa hóa lượng tài nguyên rađio mà có thể được sử dụng 

trong đường xuống (DL), đường lên (UL) hoặc tuyến phụ (SL) trong khung con chứa tín 
hiệu DL hoặc tài nguyên UL được đưa ra. Thiết bị đầu cuối người dùng có bộ phân thu 
để thu thông tin điều khiển đường xuống, và bộ phân điều khiển để điều khiển sự truyền 
thông bằng cách chuyển mạch giữa truyền thông UL và truyền thông DL nằm trong 
khung con dựa vào thông tin điều khiển đường xuống, và, trong khung con bao gồm tín 
hiệu hoặc tài nguyên theo chiều truyền thông đưa ra, bộ phân điều khiển chuyển mạch 
truyền thông theo chiều khác với chiều truyền thông của tín hiệu hoặc tài nguyên. 
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(11) 62333 
(21) 1-2019-00138 (51) 7 H05B  6/02,  6/10, B60B  3/06 

(22) 01.05.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/017121            01.05.2017 (87) WO2018/020768 01.02.2018 
(30) 2016-145702            25.07.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2019 
(71) TSK CORPORATION   (JP) 

1790-1, Toyosawa, Fukuroi-shi, Shizuoka 4370032 Japan  
(72) KUBONO, Tadashi  (JP), KAWAMOTO, Seiji  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị nung bằng cảm ứng điện từ và phương pháp chế tạo 

bánh xe hợp kim nhẹ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến Thiết bị nung bằng cảm ứng điện từ (1) trong đó vật thể được nung 

nóng chẳng hạn bánh xe hợp kim nhẹ bán thành phẩm có thể được nung hiệu quả để đạt 
được nhiệt độ định trước trong thời gian ngắn bao gồm bộ phận quay (2) chứa nhiều 
nam châm (21) được bố trí sao cho cực giống nhau được định vị ở phía vật thể được 
nung nóng (8) và động cơ dẫn động chuyển động quay (3) để làm quay bộ phận quay 
(2), trong đó vật thể được nung nóng (8) được nung bằng dòng điện cảm ứng được sinh 
ra khi bộ phận quay (2) được quay. Bằng cách điều khiển khoảng cách (D) giữa các nam 
châm (21) của bộ phận quay (2) và vật thể được nung nóng (8) nhờ động cơ di chuyển 
(6), bánh xe hợp kim nhẹ hoặc sản phẩm tương tự, có hệ số giãn nở nhiệt cao, có thể 
được nung một cách hiệu quả. 
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(11) 62334 
(21) 1-2019-00149 (51) 8 A61F  13/535,  13/53,  13/534,  

13/538 
(22) 28.03.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/012709       28.03.2017 (87) WO2017/212747 14.12.2017 
(30) 2016-116577           10.06.2016      JP 

2017-048900           14.03.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2019 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) NAKASHITA, Masashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thân thấm hút (4) có: lớp trên của lõi thấm hút tại phần giữa (412) 
theo chiều rộng (4C), lớp trên của lõi thấm hút tại phần giữa nằm ở phía tấm mặt (2) của 
phần trung gian theo chiều dọc (4M) và cả hai phần đầu theo chiều dọc (4E); các lớp lõi 
thấm hút ở phần bên (413) ở cả hai phần bên theo chiều rộng (4S), lớp lõi thấm hút ở 
phần bên nằm ở phía tấm mặt của phần trung gian theo chiều dọc và cả hai phần đầu 
theo chiều dọc và liền kề với lớp trên của lõi thấm hút tại phần giữa (412); và lớp khung 
mật độ thấp (411) ở phần giữa theo chiều rộng của phần trung gian theo chiều dọc và ít 
nhất các phần ở tâm theo chiều rộng của cả hai phần đầu theo chiều dọc, lớp khung mật 

độ thấp chứa các sợi ưa nước có uốn làn sóng và vật liệu hấp thụ nước. ở phần trung 
gian theo chiều dọc của phần giữa theo chiều rộng, lớp khung mật độ thấp tiếp xúc với 
lớp trên của lõi thấm hút ở phần giữa và nằm ở phía tấm đáy (3). Lớp khung mật độ thấp 
có mật độ nhỏ hơn so với lớp trên của lõi thấm hút ở phần giữa và cả hai lớp của lõi 
thấm hút ở phần đầu. Lớp khung mật độ thấp dày hơn ở phần giữa theo chiều dọc so với 
cả hai lớp của lõi thấm hút ở phần đầu. Lớp trên của lõi thấm hút ở phần giữa có trọng 
lượng nhỏ hơn theo đơn vị diện tích so với cả hai lớp của lõi thấm hút ở phần đầu. 
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(11) 62335 
(21) 1-2019-00152 (51) 7 H03M  13/00 

(22) 06.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2017/087351       06.06.2017 (87) WO2017/215494 21.12.2017 
(30) 62/351,438            17.06.2016     US 

15/607,591            29.05.2017     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2019 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) ZHANG, Ran  (CA), SHI, Wuxian  (CA), CHENG, Nan  (CA), GE, Yiqun  (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ truyền và phương pháp được thực hiện ở bộ truyền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp liên quan đến việc thực hiện so khớp tốc 
độ khi sử dụng các mã phân cực. Theo một phương án thực hiện, các bit ở được nhận ở 
bộ mã hóa phân cực. Giá trị thu được tương ứng với ít nhất một trong: tốc độ mã hóa 
được sử dụng để truyền các bit, và số lượng bit được mã hóa được sử dụng để truyền các 
bit. Xác định khoảng giá trị mà giá trị này nằm trong, và chuỗi thông tin thu được tương 
ứng với khoảng mà giá trị nằm trong. Các bit được ánh xạ đến tập con các vị trí của 
vectơ đầu vào theo chuỗi thông tin. Các vị trí còn lại của vectơ đầu vào được thiết lập 
làm các giá trị đóng băng được bộ giải mã biết đến. Vectơ đầu vào sau đó được mã hóa 
trong bộ mã hóa phân cực để tạo từ mã. 
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(11) 62336 
(21) 1-2019-00156 (51) 7 C07C  51/44,  53/08 

(22) 16.01.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/001213      16.01.2017 (87) WO2018/008172 A1 11.01.2018 
(30) 62/359,552         07.07.2016      US 
(71) DAICEL CORPORATION   (JP) 

3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka, 5300011, Japan  
(72) SHIMIZU Masahiko  (JP), MIZUTANI Yoshihisa  (JP), MIURA Hiroyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất axit axetic và quy trình tách hợp chất 

khử permanganat (PRC) ra khỏi hỗn hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tách hợp chất khử permanganat (permanganate reducing 

compound-PRC) ra khỏi hỗn hợp thứ nhất chứa ít nhất một PRC, metyl iodua, và nước 
bao gồm các bước: nạp hỗn hợp thứ nhất vào cửa nạp của cột chưng cất, và chưng cất và 
tách hỗn hợp thứ nhất thành dòng trên và dòng dưới, trong đó sự chưng cất hỗn hợp thứ 
nhất tạo ra hỗn hợp thứ hai ở vị trí cao hơn so với cửa nạp, và quy trình này còn bao gồm 
các bước: rút hỗn hợp thứ hai dưới dạng dòng trên, và rút dòng dưới từ vị trí thấp hơn so 
với cửa nạp. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất quy trì sản xuất axit axetic. 
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(11) 62337 
(21) 1-2019-00159 (51) 7 A01N  41/06,  43/80,  47/36,  47/38,  

25/32, A01P  13/00 
(22) 08.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/063953     08.06.2017 (87) WO2017/216029 21.12.2017 
(30) 16174620.1          15.06.2016       EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) ELSHERIF, Mohamed  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp phòng trừ sự phát triển của thực vật không mong 

muốn, phòng trừ thực vật có hại và điều hòa sinh trưởng thực 
vật ở cây trồng có rễ củ 

  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp phòng trừ sự phát triển của thực vật không mong muốn, 
phòng trừ thực vật có hại và điều hòa sinh trưởng thực vật ở cây trồng có rễ củ bao gồm 
bước áp dụng tổ hợp dựa vào các thành phần hoạt tính (i) foramsulfuron và/hoặc muối 
của nó, (ii) iodosulfuron-metyl và/hoặc muối của nó, tùy ý (iii) thiencarbazon-metyl 
và/hoặc muối của nó, và (iv) một hoặc nhiều chất an toàn, hoặc chế phẩm chứa tổ hợp 
các thành phần hoạt tính (i), (ii), tùy ý (iii), và (iv) nêu trên, lên cây trồng có rễ củ, các 
bộ phận của cây trồng có rễ củ, hạt của cây trồng có rễ củ, khu vực nơi cây trồng có rễ 
củ sinh trưởng hoặc khu vực nơi cây trồng có rễ củ sẽ sinh trưởng hoặc được dự định sẽ 
trồng. 
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(11) 62338 
(21) 1-2019-00160 (51) 7 A23K  50/30,  20/24,  50/60 

(22) 12.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/021626        12.06.2017 (87) WO2017/217361 21.12.2017 
(30) 2016-116884           13.06.2016       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2019 
(71) MARUBENI NISSHIN FEED CO., LTD.   (JP) 

4-5-1, Nihombashimuromachi, Chuo-ku, Tokyo 1030022, Japan  
(72) YOSHIMURA, Shu  (JP), KISE, Masaaki  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thức ăn và thức ăn dạng gel dùng cho lợn con, phương pháp 

sản xuất thức ăn dạng gel này và phương pháp chăn nuôi lợn 
con 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn cho lợn con mà có khả năng cho lợn con ăn thức ăn này 
một cách tự nguyện và thích ứng với thức ăn trộn dạng rắn một cách dễ dàng, và có thể 
cải thiện được việc tăng trọng lượng sau khi cai bú. Thức ăn cho lợn con bao gồm natri 
alginat và canxi hòa tan trong nước, trong đó thức ăn cho lợn con này được trộn với 
nước để sử dụng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến thức ăn dạng gel cho lợn con bao gồm 
thức ăn cho lợn con này, phương pháp sản xuất thức ăn dạng gel cho lợn con và phương 
pháp chăn nuôi lợn con. 
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(11) 62339 
(21) 1-2019-00161 (51) 7 C04B  35/58,  35/52,  35/83,  35/634 

(22) 23.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/039048    23.06.2017 (87) WO2017/223481 28.12.2017 
(30) 62/353,880         23.06.2016      US 
(71) ALCOA USA CORP.   (US) 

201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858, United States of America  
(72) MCMlLLEN, James, C.  (US), SWORTS, Lance, M.  (US), MOSSER, Benjamin, D.  

(US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra bột gốm 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống và các phương pháp tạo ra các bột gốm. Theo một số 
phương án, phương pháp tạo ra bột gốm bao gồm các bước: bổ sung một lượng đủ chất 
phụ gia vào các chất phản ứng để tạo thành hỗn hợp tiền chất, sao cho khi hỗn hợp tiền 
chất này được cho phản ứng nhiệt cacbon thì hỗn hợp tiền chất này tạo thành bột gốm, 
trong đó chất phụ gia này bao gồm ít nhất một trong số: oxit, muối, kim loại thuần tuý 
hoặc hợp kim của các nguyên tố có số nguyên tử nằm trong khoảng từ 21 đến 30, 39 
đến 51, và 57 đến 77, và các tổ hợp của chúng; và cho hỗn hợp tiền chất này phản ứng 
nhiệt cacbon để tạo thành bột gốm, trong đó bột gốm này bao gồm: a) hình thái được 
chọn từ nhóm bao gồm hình thái không đều, đẳng trục, dạng tấm, và các tổ hợp của 
chúng, và b) sự phân bố kích thước hạt được chọn từ nhóm bao gồm kích thước mịn, 
trung gian, thô, và các tổ hợp của chúng. 
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(11) 62340 
(21) 1-2019-00163 (51) 7 G01N  27/72,  21/64,  33/24 

(22) 19.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/022568         19.06.2017 (87) WO2017/221901 A1 28.12.2017 
(30) 2016-121860          20.06.2016      JP 
(71) 1. KOMATSU SEIKI KOSAKUSHO CO., LTD.   (JP) 

942-2, Oaza Shiga, Suwa-shi, Nagano, 3920012 Japan  
2. NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION SHINSHU UNIVERSITY   (JP) 
3-1-1, Asahi, Matsumoto-shi, Nagano, 3908621 Japan  

(72) KOMATSU Takafumi  (JP), MISAWA Tsunaki  (JP), INOUE Naoto  (JP), 
MOMOSAKI Eishi  (JP), ORII Koji (JP) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Thiết bị và phương pháp phân tích đất 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phân tích đất có thể thu được một cách 

chính xác khả năng trao đổi cation (CEC) để dùng làm chỉ số đánh giá độ phì nhiêu của 
đất. Thiết bị phân tích đất có kết cấu bao gồm: cảm biến (10) có cuộn kích thích (11) và 
cuộn phát hiện (12); bộ đo (20), để áp dụng từ trường xoay chiều vào đất cần phân tích, 
tạo ra cho mỗi tần số tín hiệu kích thích là đầu vào cho cuộn kích thích (11), và xử lý tín 
hiệu phát hiện là đầu ra từ cuộn phát hiện (12) khi áp dụng từ trường xoay chiều vào đất 
cần phân tích; bộ lưu trữ (33) để lưu trữ dữ liệu liên quan đến các mối tương quan giữa 
giá trị định lượng các đặc điểm phì nhiêu của đất bao gồm CEC của hai hoặc nhiều loại 
đất có thành phần khác nhau và giá trị ước tính các đặc điểm phì nhiêu của đất bao gồm 
CEC tìm thấy từ tín hiệu phát hiện xử lý đo bằng cảm biến (10) và bộ đo (20); và bộ ước 
tính (34) để ước tính các đặc điểm phì nhiêu của đất bao gồm CEC của đất được phân 
tích dựa trên tín hiệu phát hiện được tạo ra bằng cách cho phép cảm biến (10) đặt từ 
trường thay đổi vào đất được phân tích và xử lý bởi bộ đo (20), và bằng cách sử dụng dữ 
liệu được lưu trữ trong bộ lưu trữ (33). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2019 
(71) ASAHI CONCRETE WORKS CO., LTD.   (JP) 

1-8-2, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 1040045 (JP)  
(72) KANO, Kentaro  (JP), SAWAYAMA, Masaru  (JP), KOIZUMI, Takashi  (JP), 

NAKAMURA, Yoshihisa  (JP), MATSUI, Ken  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị chứa nước ngầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chứa nước ngầm có khả năng đảm bảo không gian chứa 
nước một cách phù hợp và có thể áp dụng cống hộp với hình dạng cơ bản một cách phù 
hợp, thiết bị chứa nước ngầm được tạo thành trong đó bao gồm ít nhất các cống hộp 
được bố trí cách quãng theo các hướng trước sau và trái phải trong không gian chứa 
nước được bao quanh bởi tường bao, và tấm nền trong đó phần lõm vào được lắp đặt tại 
bốn góc mặt dưới ăn khớp với phần góc tấm trên cùng của bốn cống hộp tiếp giáp nhau 
tại trước sau trái phải và đậy lên trên không gian chứa nước nêu trên. Với cấu trúc như 
vậy, có khả năng đảm bảo không gian chứa nước một cách phù hợp, và có thể tạo ra 
thiết bị chứa nước ngầm mà có thể áp dụng cống hộp với hình dạng cơ bản một cách 
phù hợp. 
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(11) 62342 
(21) 1-2019-00170 (51) 7 F16H  7/08 

(22) 12.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/021708         12.06.2017 (87) WO2017/213270 A1 14.12.2017 
(30) 2016-115852         10.06.2016      JP 
(71) NHK SPRING CO., LTD.   (JP) 

10, Fukuura 3-chome, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2360004, Japan  
(72) KOBAYASHI, Takao  (JP), YAMADA, Yoshio  (JP), NAKAYAMA, Souichi  (JP), 

HIRAOKA, Kazuto  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị kéo căng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị kéo căng có khả năng nhả một cách dễ dàng trạng thái khóa 
tạm thời của chi tiết đẩy mà đang ép chi tiết đối tiếp. Thiết bị kéo căng bao gồm chi tiết 
đẩy (4) để ép chi tiết đối tiếp bằng cách chuyển động tiến theo phương dọc trục đối với 
chi tiết giữ (3), chi tiết đàn hồi (8) để tác động lực dọc trục vào chi tiết đẩy (4) để 
chuyển động tiến chi tiết đẩy (4), phương tiện khóa (5) để khóa tạm thời chuyển động 
tiến của chi tiết đẩy (4), và phương tiện nhả (6) bên trong chi tiết đẩy (4) để nhả trạng 
thái khóa tạm thời. 
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(11) 62343 
(21) 1-2019-00174 (51) 7 B01D  53/14,  53/18,  53/50,  53/78, 

F01N  3/04,  13/00 
(22) 23.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/065484       23.06.2017 (87) WO2017/220759 28.12.2017 
(30) 16176030.1            23.06.2016      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2019 
(71) YARA MARINE TECHNOLOGIES AS   (NO) 

Drammensveien 134 Building no. 6, 0277 Oslo, Norway  
(72) BAHADUR THAPA, Shyam  (NP), STRANDBERG, Peter  (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp làm sạch khí thải xả ra biển để làm 

giảm lượng lưu huỳnh oxit trong khí thải từ động cơ tàu biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống làm sạch khí thải xả ra biển để làm giảm lượng lưu huỳnh 

oxit trong khí thải từ động cơ tàu biển, bao gồm tháp phun (1) được bố trí theo chiều 
thẳng đứng và có khoang bên trong (100), trong đó tháp phun (1) bao gồm đường ống 
cấp khí thải trung tâm (7) được bố trí để cấp khí thải vào khoang bên trong của tháp 
phun thông qua cửa cấp khí thải (2) được bố trí ở đầu gần (7a) của đường ống cấp khí 
thải trung tâm (7), đường ống cấp khí thải trung tâm (7) được bố trí ở đầu phía đáy (1a) 
của tháp phun (1) ở vị trí lắp đặt, đường ống cấp khí thải trung tâm (7) được nối lưu với 
khoang bên trong (100) của tháp phun thông qua cửa cấp khí thải (2) ở đầu phía đỉnh 
của đường ống cấp khí thải trung tâm (7), và ít nhất một cửa xả khí thải (3) được bố trí 
để xả khí thải đã được làm sạch ra khỏi khoang bên trong (100) của tháp phun (1), cửa 
xả khí thải (3) được bố trí ở đầu phía đỉnh (1b) của tháp phun ở vị trí lắp đặt, cửa xả khí 
thải (3) được nối lưu với khoang bên trong (100) của tháp phun (1), trong đó dòng khí 
thải tập trung chảy qua khoang bên trong (100) của tháp phun (1) từ cửa cấp khí thải (2) 
đến cửa xả khí thải (3), một hoặc nhiều thiết bị phun (41, 42) được tạo cấu hình để cấp 
dòng dung dịch rửa khí vào trong khoang bên trong (100) của tháp phun (1) ngược dòng 
với dòng khí thải tập trung, và ít nhất hai đường ống vận chuyển khí thải từ động cơ tàu 
biển (6) được nối lưu với đầu xa (7b) của đường ống cấp khí thải trung tâm (7). Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp làm sạch khí thải xả ra biển để làm giảm lượng lưu 
huỳnh oxit trong khí thải từ ít nhất hai động cơ, được bố trí trên tàu biển. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
393 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2019 
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7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008310 Japan 
(72) MIYAUCHi Toshihiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện sự bất thường của phụ tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện sự bất thường của phụ tải mà có thể phát hiện sự 
bất thường trong phụ tải được dẫn động bằng động cơ điện trên cơ sở chuỗi đỉnh phổ 
của sóng dải bên mà xuất hiện trong hình dạng đỉnh tại cả hai bên ở gần tần số nguồn 
điện ngay cả trong trường hợp động cơ điện có mômen phụ tải thay đổi. Trong thiết bị 
phát hiện sự bất thường của phụ tải, dòng điện của động cơ điện (5) được phát hiện bằng 
bộ phát hiện dòng điện (4) và được nhận từ bộ nhân dòng điện (10). Sau đó, trong bộ 
tính logic (11), từng kết quả phân tích phổ công suất trong số nhiều kết quả phân tích 
phổ công suất thu được bởi việc phân tích tần số được thực hiện trên dạng sóng dòng 
điện khi dòng điện là ổn định được cho thực hiện xử lý lấy trung bình. Sau đó, sóng dải 
bên phát hiện được từ kết quả phân tích phổ công suất thu được qua xử lý lấy trung bình, 
và sự có mặt/không có mặt của sự bất thường trong phụ tải được xác định trên cơ sở 
chuỗi đỉnh phổ. Khi sự xuất hiện của sự bất thường được xác định, bộ phát báo động 
(21) phát báo động. 
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(22) 15.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/022124   15.06.2017 (87) WO2017/217494 A1 21.12.2017 
(30) 2016-120015       16.06.2016      JP 
(71) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (JP) 

2-11, Shinbashi-cho, Kadoma-shi, Osaka 5718580, Japan  
(72) OKUSHIMA, Tomoaki  (JP), NAKAMURA, Keigo  (JP), OKUDA, Yutaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén phân rã dùng qua đường miệng và phương pháp sản 

xuất viên nén này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén phân rã dùng qua đường miệng có độ cứng và khả năng 

phân rã tốt. Viên nén phân rã dùng qua đường miệng là (a) sản phẩm ép khuôn của hỗn 
hợp chứa chế phẩm chứa thành phần hoạt tính dược lý được chọn từ nhóm bao gồm bột 
chứa thành phần hoạt tính dược lý và hạt chứa thành phần hoạt tính dược lý; hạt phân rã 
nhanh; và chất làm trơn, (b) trong đó hạt phân rã nhanh chứa đường và/hoặc rượu đường 
và một hoặc nhiều chất phụ gia hữu cơ và/hoặc vô cơ, tan trong nước và kỵ nước. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất viên nén này. 
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(11) 62346 
(21) 1-2019-00185 (51) 7 A61K  9/20 

(22) 15.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/022119         15.06.2017 (87) WO2017/217491 A1 21.12.2017 
(30) 2016-120056         16.06.2016      JP 
(71) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (JP) 

2-11, Shinbashi-cho, Kadoma-shi, Osaka 5718580, Japan  
(72) SAEKI, Isamu  (JP), MATSUSHIMA, Yuki  (JP), KABASHIMA, Hiroko  (JP), 

OKUDA, Yutaka  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén phân rã dùng qua đường miệng và phương pháp sản 

xuất viên nén này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén phân rã dùng qua đường miệng có độ bền vật lý và khả 

năng phân rã tốt, và phương pháp sản xuất viên nén này. Viên nén phân rã dùng qua 
đường miệng là sản phẩm ép khuôn của hỗn hợp bao gồm hạt A chứa thành phần hoạt 
tính dược lý và ít nhất một chất gây rã, trong đó (a) cỡ hạt trung bình của hạt A là không 

lớn hơn 300m, (b) chỉ số phân bố hạt đối với hạt A là 3,0 hoặc nhỏ hơn, và (c) góc 
nghỉ của hạt A là không lớn hơn 38 độ. 
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(22) 11.04.2018 (43) 25.03.2019 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2019 
(71) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336, Republic of Korea  
(72) YOUN, Myungjune  (KR), KIM, Laeyoung  (KR), KIM, Jaehyun  (KR), KIM, 

Hyunsook  (KR), RYU, Jinsook  (KR), PARK, Sangmin  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý thủ tục thiết lập phiên đơn vị gói và nút 

chức năng quản lý truy cập và tính di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý thủ tục thiết lập phiên đơn vị dữ liệu gói PDU 

(packet data unit) trong đó nút chức năng quản lý truy cập và tính di động AMF (access 
and mobility anagement function) xử lý thủ tục thiết lập phiên PDU. Phương pháp có 

thể bao gồm bước xác định việc có từ chối yêu cầu thiết lập phiên PDU hay không. ở 
đây, bước xác định có thể được thực hiện khi yêu cầu thiết lập phiên PDU bao gồm bộ 
nhân dạng của phiên PDU hiện thời. Dựa vào bộ nhân dạng của phiên PDU hiện thời, bộ 
nhân dạng của nút chức năng quản lý phiên SMF (session management function) có thể 
thu được. Nếu xác định được là cả nút SMF và nút AMF đều thuộc về cùng mạng di 
động mặt đất công cộng PLMN (public land mobile network) dựa vào bộ nhân dạng của 
nút SMF, yêu cầu thiết lập phiên PDU có thể được chấp nhân. Nếu xác định được là cả 
nút SMF và nút AMF đều thuộc về mạng di động mặt đất công cộng thường trú 
HPLMN (home public land mobile network) dựa vào bộ nhân dạng của nút SMF, yêu 
cầu thiết lập phiên PDU có thể được chấp nhận. 
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(21) 1-2019-00188 (51) 7 C09J  4/02,  11/06, G02B  5/30, 

G09F  9/00 
(22) 15.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2016/067829         15.06.2016 (87) WO2017/216913 A1 21.12.2017 
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(72) YAMAMOTO, Shinya  (JP), KATAMI, Hirofumi  (JP), YASUI, Atsushi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chất kết dính nhạy áp gốc acryl hóa cứng được nhờ 

tia cực tím, lớp chất kết dính nhạy áp gốc acryl hóa cứng 
được nhờ tia cực tím, màng phân cực có gắn lớp chất kết dính 
nhạy áp, phương pháp tạo ra lớp chất kết dính nhạy áp gốc 
acryl hóa cứng được nhờ tia cực tím và thiết bị hiển thị hình 
ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chất kết dính nhạy áp gốc acryl hóa cứng được nhờ tia 
cực tím để tạo nên lớp chất kết dính nhạy áp được đặt giữa vỏ kính hoặc vỏ nhựa (1) và 
màng phân cực (5) trong thiết bị hiển thị hình ảnh, chế phẩm chất kết dính nhạy áp chứa 
thành phần monome bao gồm alkyl (met)acrylat và/hoặc sản phẩm được polyme hóa 
một phần được tạo nên từ thành phần monome, chất hấp thụ tia cực tím, và chất khơi 
mào sự quang trùng hợp (A) có dải hấp thụ ở độ dài bước sóng lớn hơn hoặc bằng 400 
nm, và lớp chất kết dính nhạy áp được tạo nên từ chất kết dính nhạy áp có hệ số truyền 
nhỏ hơn hoặc bằng 40% ở độ dài bước sóng là 380 nm, và có hệ số truyền nhỏ hơn hoặc 
bằng 30% ở độ dài bước sóng là 400 nm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng phân cực có gắn lớp chất kết dính này, phương 
pháp tạo ra lớp chất kết dính này và thiết bị hiển thị hình ảnh chứa lớp chất kết dính này. 
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(11) 62349 
(21) 1-2019-00203 (51) 8 H04W  56/00 

(22) 07.06.2018 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2018/006448     07.06.2018 (87) WO2018/230879 20.12.2018 
(30) 62/520,451          15.06.2017      US 

62/520,705          16.06.2017      US 
62/542,207          07.08.2017      US 
62/542,209          07.08.2017      US 
62/558,872          15.09.2017      US 
62/561,153          20.09.2017      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2019 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-Gu Seoul 07336, Republic of Korea 
(72) KIM, Youngsub (KR), KO, Hyunsoo (KR), KIM, Kijun (KR), YOON, Sukhyon (KR), 

KIM, Eunsun (KR), PARK, Haewook (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền và thu khối tín hiệu đồng bộ hóa, thiết bị 

người dùng và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu khối tín hiệu đồng bộ hóa (SSB) bởi thiết bị người 

dùng (UE), phương pháp truyền khối tín hiệu đồng bộ hóa bởi trạm gốc, thiết bị người 
dùng và trạm gốc trong hệ thống truyền thông không dây. Cụ thể là, phương pháp thu 
khối tín hiệu đồng bộ hóa (SSB) này bao gồm bước thu ít nhất một SSB được ánh xạ đến 
các ký hiệu, trong đó hai vùng dùng cho các SSB ứng viên mà trong đó ít nhất một SSB 
có thể được thu được cấp phát trong khoảng thời gian cụ thể bao gồm các ký hiệu, và 
thời gian giữa hai vùng, thời gian trước hai vùng và thời gian sau hai vùng giống nhau 
trong khoảng thời gian cụ thể.  
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(11) 62350 
(21) 1-2019-00211 (51) 7 H01Q  1/24,  1/38, H04M  1/02, 

H01Q  13/08 
(22) 12.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/006070    12.06.2017 (87) WO2017/217714 21.12.2017 
(30) 10-2016-0073355         13.06.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) CHO, Han-Min (KR), PARK, Chan-Gi (KR), YUN, Yeon-Sang (KR), HAM, Tae-

Wook (KR), KWAK, Hei-Seong (KR), SON, Byoung-Il (KR), PARK, Sung-Chul (KR)
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử bao gồm mạch truyền cao tần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm vỏ; bảng mạch in (PCB) trong vỏ, trong đó 
PCB bao gồm nhiều lớp có một hoặc nhiều lớp dẫn điện và cách điện; thành phần điện 
thứ nhất được tạo ra làm ít nhất một phần của hoặc trong vỏ; thành phần điện thứ hai 
bên trên hoặc gần PCB trong vỏ, trong đó các thành phần điện thứ nhất và thứ hai được 
tách biệt; và ít nhất một đường dẫn điện kéo dài từ thành phần điện thứ nhất đến thành 
phần điện thứ hai, trong đó ít nhất một phần của đường dẫn điện này chạy trên hoặc phía 
trong PCB, trong đó PCB bao gồm vùng chứa mẫu hình của các lỗ nối truyền dẫn, trong 
đó mỗi trong số các lỗ nối kéo dài qua ít nhất một phần của các lớp để tiếp xúc với ít 
nhất một trong số một hoặc nhiều lớp dẫn điện, và trong đó đường dẫn điện chạy qua 
vùng này mà không tiếp xúc với lỗ nối.  
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(11) 62351 
(21) 1-2019-00215 (51) 7 E04C  2/00 

(22) 14.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2019 
(75) Hoàng Đức Thắng  (VN) 

Căn hộ số 1602 tòa nhà chung cư thương mại Phú Gia Residence số 3 Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Gạch kiểu tấm 3D 
  (57)     Sáng chế đề xuất gạch kiểu tấm 3D bao gồm: lớp lõi xốp EPS cách nhiệt mỏng có dạng 

hình chữ nhật, hai tấm bê tông cốt thép đặt ở hai mặt bên của lớp lõi xốp và rãnh lõm 
được tạo ra ở cạnh trên, cạnh dưới và hai cạnh bên của viên gạch. Lõi xốp EPS có kích 
thước nhỏ hơn kích thước của các tấm bê tông và chiều dày từ 3cm đến 30cm được đặt 
nằm giữa hai tấm bê tông, trong đó các lõi xốp được đặt cách nhau tạo ra các rãnh lõm 
liên kết để đổ bù vữa bê tông, trong quá trình thi công, khi đặt các viên gạch cạnh nhau 
sẽ tạo ra khe hở để nhồi vữa tạo thành liên kết âm giữa các viên gạch với nhau.  
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(11) 62352 
(21) 1-2019-00216 (51) 7 A61P  27/02 

(62) 1-2016-00176   
(22) 11.07.2014 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2014/046416    11.07.2014 (87) WO2015/006734 A1 15.01.2015 
(30) 61/845,938 12.07.2013 US 

61/845,935 12.07.2013 US 
61/845,936 12.07.2013 US 
61/866,502 15.08.2013 US 
61/866,503 15.08.2013 US 
61/866,507 15.08.2013 US 
61/911,854 04.12.2013 US 
61/911,860 04.12.2013 US 
61/911,894 04.12.2013 US 
61/926,848 13.01.2014 US 
61/926,825 13.01.2014 US 
61/926,812 13.01.2014 US 
61/931,116 24.01.2014 US 
61/931,125 24.01.2014 US 
61/931,135 24.01.2014 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2016 
(71) OPHTHOTECH CORPORATION  (US) 

One Penn Plaza, Suite 1924, New York, New York 10119, United States of America 
(72) Samir PATEL (US), Richard Everett (US), Douglas Brooks (US), Shane Xinxin Tian 

(US) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm điều trị hoặc phòng ngừa các tình trạng bệnh lý 

nhãn khoa 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh và rối loạn nhãn 

khoa ở đối tượng, trong đó chế phẩm này chứa chất đổi kháng A hoặc muối dược dụng 
khác của nó, tùy ý kết hợp với chất trị liệu khác. Sáng chế cũng đề xuất chế phẩm dùng 
để điều trị và phòng ngừa các bệnh và rối loạn nhãn khoa ở đối tượng, trong đó chế 
phẩm này có thể được sử dụng phối hợp với chất kháng C5 (ví dụ: ARC 1905), tùy ý kết 
hợp với chất trị liệu khác. 
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(11) 62353 
(21) 1-2019-00221 (51) 7 B62J  99/00, B62M  7/02, F01P  

11/04 
(22) 15.01.2019 (43) 25.03.2019 
(30) 2018-022570            09.02.2018       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2019 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan  
(72) Chikashi TAKIGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Mục đích của sáng chế là cho phép dễ dàng tiếp cận trục lắc và cho phép động cơ kiểu 
cụm lắc được lắp theo cách nhỏ gọn trong xe kiểu yên ngựa có động cơ kiểu cụm lắc mà 
có thể lắc thông qua trục lắc được bố trí trên phần trên của động cơ kiểu cụm lắc.  
Xe kiểu yên ngựa bao gồm: động cơ kiểu cụm lắc (13) được đỡ lắc được trên khung thân 
xe (12) thông qua trục lắc (48a) được bố trí trên phần trên của động cơ kiểu cụm lắc 
(13); và bộ tản nhiệt (60) được bố trí bên cạnh động cơ kiểu cụm lắc (13). Trong xe kiểu 
yên ngựa này, khi nhìn từ phía bên, trục lắc (48a) được bố trí ở phía trước phần mép 
trước (107a) của bộ tản nhiệt (60).  
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(11) 62354 
(21) 1-2019-00222 (51) 7 B62M  99/00,  7/02, F01P  11/04 

(22) 15.01.2019 (43) 25.03.2019 
(30) 2018-022568           09.02.2018       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2019 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Takahiro SANO (JP), Hiroshi TADOKORO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Mục đích của sáng chế là cho phép cảm biến khí xả và cụm xúc tác được bố trí theo 
cách hiệu quả trong ống xả của xe kiểu yên ngựa mà có động cơ kiểu cụm lắc trong đó 
phần xi lanh kéo dài theo hướng trước-sau.  
Động cơ kiểu cụm lắc (13) được đỡ trên khung thân xe thông qua trục lắc ở phía thân xe 
(48b) nằm ở phía trên động cơ kiểu cụm lắc (13). Khi nhìn từ phía bên, ít nhất một phần 
của cụm xúc tác (121) được bố trí bên dưới phần xi lanh (44) và nằm trong vùng giữa 
đường thẳng giả định (L1) nối giữa trục lắc ở phía thân xe (4 8b) và đầu trước (43b) của 
hộp trục khuỷu (43) và đường thẳng giả định (L2) nối giữa phần nối với ống xả (46E) 
của phần xi lanh (44) mà một đầu của ống xả (77) được nối vào đó và trục lắc ở phía 

thân xe (48b). ống xả (77) có ống xả phía đầu dòng (120) nằm ở phía trước cụm xúc tác 
(121). C ảm biến khí xả (140) được lắp trên ống xả phía đầu dòng (120) ở vị trí bên dưới 
phần xi lanh (44). 
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(11) 62355 
(21) 1-2019-00223 (51) 7 B62J  99/00, B62M  7/02, F01P  

11/04 
(22) 15.01.2019 (43) 25.03.2019 
(30) 2018-022571           09.02.2018       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2019 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan  
(72) Hiroshi TADOKORO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Mục đích của sáng chế là cho phép cụm động cơ bao gồm động cơ kiểu cụm lắc, cụm 
xúc tác, và cảm biến khí xả được lắp theo cách nhỏ gọn trong xe kiểu yên ngựa.  
Xe kiểu yên ngựa bao gồm: động cơ kiểu cụm lắc (13) có hộp trục khuỷu (43) và phần 
xi lanh (44) có đường trục xi lanh kéo dài từ hộp trục khuỷu (43) theo hướng trước-sau 
của xe và được đỡ lắc được trên khung thân xe (12); bộ tản nhiệt (60) được bố trí bên 
cạnh hộp trục khuỷu (43); ống xả (77) được nối vào phần xi lanh (44); cụm xúc tác 
(121) được bố trí trong ống xả (77); và cảm biến khí xả (141) được bố trí trong ống xả 
(77). Trong xe kiểu yên ngựa này, khi nhìn từ phía bên, cụm xúc tác (121) và cảm biến 
khí xả (141) nằm cách nhau theo hướng trước-sau của xe tương đối với bộ tản nhiệt 
(60). 
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(11) 62356 
(21) 1-2019-00225 (51) 7 C07D  407/04,  409/04,  307/78 

(22) 15.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/006271       15.06.2017 (87) WO2017/217792 21.12.2017 
(30) 10-2016-0075910            17.06.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2019 
(71) 1. DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (KR) 

35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggido 18623, 
Republic of Korea 
2. GREEN CROSS CORPORATION  (KR) 
107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Republic of 
Korea 

(72) YOON, Hee-kyoon (KR), PARK, Se-Hwan (KR), YOON, Ji-sung (KR), CHOI, 
Soongyu (KR), SEO, Hee Jeong (KR), PARK, Eun-Jung (KR), KONG, Younggyu 
(KR), SONG, Kwang-Seop (KR), KIM, Min Ju (KR), PARK, So Ok (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế dẫn xuất diphenylmetan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dẫn xuất diphenylmetan mà có hiệu quả làm 
chất ức chế kênh đồng vận chuyển glucoza phụ thuộc vào natri (sodium-dependent 
glucose cotransporter - SGLT), phương pháp này được thực hiện bằng phương pháp tổng 
hợp hội tụ, trong đó mỗi nhóm chính được tổng hợp một cách riêng rẽ và sau đó, được 
liên hợp. Như vậy, so với phương pháp tổng hợp thẳng được bộc lộ trong các tài liệu 
hiện có, quá trình tổng hợp này là nhanh gọn và hiệu suất có thể được tăng lên, và các 
yếu tố nguy cơ vốn có trong quá trình tổng hợp thẳng có thể được làm giảm. Hơn thế 
nữa, dạng tinh thể của hợp chất sản xuất được theo phương pháp này có đặc tính hóa lý 
tốt, và do đó, có thể được dùng một cách có hiệu quả trong các lĩnh vực như sản xuất 
dược phẩm. 
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(11) 62357 
(21) 1-2019-00230 (51) 7 A61F  13/15,  13/51, A61L  15/20,  

15/46 
(22) 16.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/022420            16.06.2017 (87) WO2017/217551 21.12.2017 
(30) 2016-121255            17.06.2016     JP 

2016-121258            17.06.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2019 
(71) UNICHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) UEDA, Takahiro (JP), HAYASHI, Toshihisa (JP), NODA, Yuuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút mà chứa chất thấm hút polyme có nhóm 

carboxyl, và có các đặc tính kháng khuẩn ưu việt và các đặc tính thấm hút chất lỏng ưu 
việt. Vật dụng thấm hút (1) theo sáng chế được đề xuất với tấm thấm chất lỏng (3), tấm 
không thấm chất lỏng (5) và lõi thấm hút (11), và đặc trưng là, lõi thấm hút (11) chứa 
chất thấm hút polyme (17) có nhóm carboxyl; và vật dụng thấm hút (1) bao gồm tấm 
chứa chất kháng khuẩn cation (21) nằm giữa lõi thấm hút (11) và tấm không thấm chất 
lỏng (5). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút này. 
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(11) 62358 
(21) 1-2019-00231 (51) 7 G01N  33/36,  19/02, G01L  5/00 

(22) 22.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2016/068508          22.06.2016 (87) WO2017/221345 28.12.2017 
(71) KAKEN TEST CENTER   (JP) 

4-1-22, Nihonbashimuro-machi, Chuo-ku, Tokyo 1030022, Japan 
(72) Kanya KURAMOTO (JP), Yukari IZUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp đo lực ma sát phụ thuộc nước hấp thụ 

  (57)    Thiết bị đo lực ma sát phụ thuộc nước hấp thụ (1) bao gồm: giá đỡ cân (2), cân (3) được 
đỡ bên trên giá đỡ cân (2); đồ gá đo (4) được treo từ giá đỡ đĩa cân của cân (3) và giữ 
mẫu dẻo, hấp thụ nước, và dạng tấm (9) được căng ra và được treo lên trong khoảng 
không được tạo thành bởi giá đỡ cân (2); và bộ phận ma sát (5) bao gồm một một phần 
bề mặt dạng phỏng cầu, đó là bề mặt quay xung quanh trục giữa, được đỡ sao cho trục 
giữa nằm ngang và song song với với mặt tấm mẫu (9) được giữ bởi đồ gá đo (4), có khả 
năng thực hiện một sự di chuyển song song với một mặt phẳng trực giao với trục giữa, ở 
giữa vị trí thứ nhất nơi bộ phận ma sát không tiếp xúc với mẫu (9) và vị trí thứ hai nơi bề 
mặt dạng phỏng cầu tiếp xúc với mặt tấm mẫu (9), theo hướng giao nhau với mặt tấm, 
và có thể quay tại vị trí thứ hai xung quanh trục giữa đóng vai trò làm trục quay theo 
chiều của trọng lực trong khi một phần bề mặt dạng phỏng cầu tiếp xúc với mẫu (9), 
trong đó cân (3) đưa ra chỉ số khi bộ phận ma sát (5) ở vị trí thứ nhất và chỉ số khi bộ 
phận ma sát (5) quay tại vi trí thứ hai.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp đo lực ma sát phụ thuộc nước hấp thụ.  
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(11) 62359 
(21) 1-2019-00235 (51) 7 H04L  1/18,  1/00,  5/00 

(22) 08.03.2018 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2018/002743     08.03.2018 (87) WO2018/164495 A1 13.09.2018 
(30) 62/468,380          08.03.2017      US 

62/469,546          10.03.2017      US 
62/475,860          23.03.2017      US 
62/501,048          03.05.2017      US 
62/520,562          16.06.2017      US 
62/566,339          30.09.2017      US 
10-2018-0027207          08.03.2018      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2019 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336 Republic of Korea 
(72) YANG, Suckchel (KR), KIM, Kijun (KR), KIM, Seonwook (KR), PARK, Changhwan 

(KR), AHN, Joonkui (KR), PARK, Hanjun (KR), HWANG, Seunggye (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền và thu các tín hiệu vô tuyến 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây, và cụ thể hơn, đề cập đến 

phương pháp và thiết bị để thu thông tin trên số N nhóm khối mã được xác định cho một 
khối truyền tải từ trạm gốc thông qua tín hiệu lớp trên, thu khối truyền tải thứ nhất bao 
gồm các khối mã từ trạm gốc thông qua kênh lớp vật lý, và truyền tải trọng HARQ-
ACK (Hybrid ARQ Acknowledgement) bao gồm thông tin HARQ-ACK trên khối 
truyền tải thứ nhất đến trạm gốc. Tốt hơn là, CRC (kiểm tra dư vòng, Cyclic 
Redundancy Check) dựa trên khối mã được gắn với mỗi trong số các khối mã, CRC dựa 
trên khối truyền tải được gắn với khối truyền tải thứ nhất, và tải trọng HARQ-ACK bao 
gồm các bit HARQ-ACK tương ứng với M nhóm khối mã cho khối truyền tải thứ nhất. 
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(11) 62360 
(21) 1-2019-00238 (51) 7 H04W  56/00 

(22) 15.02.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2017/073643        15.02.2017 (87) WO2017/215280 21.12.2017 
(30) PCT/CN2016/086272          17.06.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  15.01.2019 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, P. R. China 

(72) HU, Jun (CN), CAO, Haibing (CN), LUO, Yajun (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đồng bộ hóa tần số, trạm gốc và hệ thống 

truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực truyền thông, và cụ thể là, đến đồng bộ hóa tần số của các 

trạm gốc. Theo phương pháp đồng bộ hóa tần số, trạm gốc thứ nhất thu nhân dịch vị tần 
số thứ hai của trạm gốc thứ hai, xác định sự sai lệch tần số giữa trạm gốc thứ nhất và 
trạm gốc thứ hai, xác định dịch vị tần số thứ nhất của trạm gốc thứ nhất dựa vào dịch vị 
tần số thứ hai và sự sai lệch tần số, và thực hiện đồng bộ hóa tần số dựa vào dịch vị tần 
số thứ nhất. Theo các giải pháp của các phương án của sáng chế, trạm gốc thứ nhất có 
thể xác định, qua sự tương tác giữa trạm gốc thứ nhất và trạm gốc thứ hai, dịch vị tần số 
thứ nhất của trạm gốc thứ nhất mà không phụ thuộc vào Ethernet đồng bộ hóa, để thực 
hiện đồng bộ hóa tần số. 
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(11) 62361 
(21) 1-2019-00246 (51) 7 H04W  76/02 

(22) 30.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/087816      30.06.2016 (87) WO2018/000290 04.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2019 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Kun (CN), YANG, Nan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp quản lý kết nối bluetooth và thiết bị bluetooth 

chủ 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp quản lý kết nối bluetooth và thiết bị bluetooth chủ. 

Phương pháp này được áp dụng cho tình huống trong đó thiết bị bluetooth chủ đã thiết 
lập kết nối bluetooth đến thiết bị bluetooth tới. Phương pháp này bao gồm: xác định, bởi 
thiết bị bluetooth chủ này, liệu có dữ liệu đang được truyền dẫn với thiết bị bluetooth tới 
này bằng cách sử dụng kết nối bluetooth này hay không; và ngắt, bởi thiết bị bluetooth 
chủ này, kết nối bluetooth này với thiết bị bluetooth tới này khi thiết bị bluetooth chủ 
này xác định rằng không có dữ liệu đang được truyền dẫn với thiết bị bluetooth tới này 
bằng cách sử dụng kết nối bluetooth này. Người dùng không cần phải ngắt bằng tay kết 
nối bluetooth này. Do vậy, thiết bị bluetooth chủ khác có thể thiết lập kết nối bluetooth 
đến thiết bị bluetooth tới này. Điều này tránh được sự lãng phí các tài nguyên. 
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(11) 62362 
(21) 1-2019-00256 (51) 7 A63G  21/18 

(22) 11.07.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/TR2016/050221       11.07.2016 (87) WO2018/013062 18.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2019 
(71) POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ SISTEMLERI ANONIM SIRKETI  (TR) 

Gebkim OSB Refik Baydur 6, 41480 Dilovasi/Kocaeli, Turkey 
(72) OZTURK, Ali Sinan (TR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống trượt nước kiểu phễu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trượt nước kiểu phễu thích hợp cho các mục đích giải trí 
cho phép người trượt đi vào lối vào (2) với tốc độ định trước để trải nghiệm sự di chuyển 
đồng nhất và liên tục và được tạo kết cấu để giữ sự di chuyển qua đường dẫn (4) cho đến 
khi đến được lối ra (3). 
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(11) 62363 
(21) 1-2019-00257 (51) 7 A63G  21/18 

(22) 11.07.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/TR2016/050222      11.07.2016 (87) WO2018/013063 18.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2019 
(71) POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ SISTEMLERI ANONIM SIRKETI  (TR) 

Gebkim OSB Refik Baydur 6, 41480 Dilovasi/Kocaeli, Turkey 
(72) OZTURK, Ali Sinan (TR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống trượt nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trượt nước trong đó người trượt đi vào đến đường xoắn 
(13) ở đường dốc lối vào (121) của đường dốc bắt đầu (12) và chuyển động ngược với 

trọng lực ở đường trục quay 360° và ra khỏi đường dốc lối ra (122) của đường dốc bắt 
đầu (12) nhờ sự gia tốc theo hướng ngược với tốc độ vào từ điểm cao nhất (14). 
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(11) 62364 
(21) 1-2019-00265 (51) 8 H04W  72/04 

(22) 28.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/087486       28.06.2016 (87) WO2018/000196 04.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2019 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian,Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, P.R, China 

(72) ZHENG, Juan (CN), GUAN, Lei (CN), MA, Sha (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông trên băng tần số không cần được 

cấp phép, thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng và phương tiện đọc 
được bởi máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông trên băng tần số không cần được cấp 
phép. Phương pháp này bao gồm: thu, bởi thiết bị đầu cuối, thông tin điều khiển đường 
xuống được gửi bởi thiết bị mạng, trong đó thông tin điều khiển đường xuống nằm trong 
đơn vị thời gian thứ nhất trong tập hợp đơn vị thời gian ứng viên, tập hợp đơn vị thời 
gian ứng viên là ít nhất một trong số các đơn vị thời gian liên tiếp, và các tập hợp đơn vị 
thời gian ứng viên cách nhau một khoảng bằng nhau trong các đơn vị thời gian liên tiếp; 
xác định, bởi thiết bị đầu cuối dựa trên thời điểm mà tại đó thông tin điều khiển đường 
xuống được gửi, cửa sổ thời gian để gửi thông tin đường lên; và gửi, bởi thiết bị đầu 
cuối, thông tin đường lên trong cửa sổ thời gian, trong đó thời điểm bắt đầu T1 của cửa 
sổ thời gian nằm trong đơn vị thời gian thứ nhất hoặc đơn vị thời gian thứ hai, và đơn vị 
thời gian thứ hai là đơn vị thời gian tiếp theo của đơn vị thời gian thứ nhất. Phương pháp 
này đề xuất cách thức cấu hình tài nguyên hợp lý, mà cải thiện hiệu quả của việc truyền 
dữ liệu trên băng tần số không cần được cấp phép. 
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(11) 62365 
(21) 1-2019-00271 (51) 7 A61K  36/00 

(22) 16.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2019 
(71) Công ty cổ phần Sao Thái Dương  (VN) 

Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Hương Liên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm điều trị huyết khối từ thảo dược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm điều trị huyết khối từ thảo dược bao gồm các thành phần 
sau: 
bài thuốc gồm bột cao của Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm, Đỗ trọng, Độc hoạt, 
Đương quy, Ngưu tất, Phòng phong, Phục linh, Quế chi, Sinh địa, Tam thất, Tang ký 
sinh, Tần giao, Tế tân và Xuyên khung; 
bột cao cây Thạch Tùng, bột Đậu Mèo và bột Thủy Điệt; 
cao đậu tương lên men hoặc nattokinase; và 
tá dược gồm natri benzoat, talc, magie stearat. 
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(11) 62366 
(21) 1-2019-00284 (51) 7 F24C  15/20 

(22) 07.07.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/IT2016/000169         07.07.2016 (87) WO2018/008044 11.01.2018 
(71) B.S. SERVICE S.R.L.  (IT) 

33, Via Brodolini 60044-Fabriano, IT 
(72) ZECEVIC, Nebojsa Neno (BA), BIAGINI Lorenzo (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Máy hút mùi dùng cho nhà bếp có dòng xoáy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút mùi (100) bao gồm: thân dạng hộp (1), quạt hút (2) có ít 
nhất một đầu vào (21, 22) thông với khoang bên trong (18) của thân dạng hộp, quạt cấp 
phối (3) có đầu vào (31) thông với khoang bên trong (18) của thân dạng hộp và đầu ra 
(33) thông với đường dẫn cấp phối (5), bộ phân phối (6; 106) được bố trí ở đầu (50) của 
đường dẫn cấp phối này. Bộ phân phối (6; 106) bao gồm thân hình khuyên (60) và nhiều 
lá tản nhiệt làm lệch hướng (62) nhô ra khỏi bề mặt bên trong (60a) của thân hình 
khuyên theo cách như vậy để tạo ra ít nhất một luồng hình xoáy (V1; V2) xoay quanh 
trục (A) của bộ phân phối, dưới bộ phân phối (6; 106) và trước lỗ mở (11) của phần đế 
(10) của thân dạng hộp mà qua đó khói (F) được hút ra. 
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(11) 62367 
(21) 1-2019-00287 (51) 7 A01N  41/06 

(22) 17.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/IB2017/053610          17.06.2017 (87) WO2017/216776 A1 21.12.2017 
(30) 201621020844          17.06.2016      IN 
(71) INDOFIL INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

Kalpataru Square - 4th Floor Kondivita Road, Off: Andheri- Kurla Road, Andheri 
(East), Mumbai Maharashtra 400059, India 

(72) RAO, Jayprakash Gopalkrishnan (IN), BAGLE, Avinash Vitthal (IN), PATIL, Jitendra 
Gajanan (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm diệt nấm có tác dụng hiệp đồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đến chế phẩm diệt nấm có tác dụng hiệp đồng chứa các hoạt chất 
bao gồm hỗn hợp của metalaxyl-M, cymoxanil và azoxystrobin có tỷ lệ trọng lượng nằm 
trong khoảng từ 1:1:0,5 đến 1:3:30, và chất phụ gia được chọn từ nhóm bao gồm chất 
phân tán, chất khử bọt, chất thấm ướt, chất gây rã, chất chống kết khối, chất mang, và 
chất kết dính. Chế phẩm diệt nấm theo sáng chế ngăn ngừa sự kháng thuốc của nấm 
trong thời gian dài và có hoạt tính diệt nấm tăng lên. 
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(11) 62368 
(21) 1-2019-00293 (51) 7 A61K  38/21, C07K  14/56 

(22) 16.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/037964    16.06.2017 (87) WO2017/222940 28.12.2017 
(30) 62/352,163         20.06.2016      US 
(71) 1. ELANCO US INC.  (US) 

2500 Innovation Way, Greenfield, Indiana 46140, United States of America 
2. AMBRX, INC.  (US) 
10975 North Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037, United States of America 

(72) CANNING, Peter Connor (US), KNUDSEN, Nickolas (US), SKIDMORE, Lillian (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Biến thể interferon alpha ở lợn, phương pháp điều chế và lọ 

đa liều chứa biến thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến biến thể interferon alpha ở lợn (pINF-) chứa axit amin tổng hợp ở 

các vị trí chọn lọc trong pINF- và một hoặc hai đoạn chèn axit amin ở các đầu tận 

cùng N sau khi loại bỏ peptit tín hiệu. Biến thể pINF- này có thể còn được pegyl hóa. 
Phương pháp điều chế hóa biến thể này, hỗn hợp phối chế chứa biến thể này và lọ nhỏ 
đa liều chứa hỗn hợp phối chế này cũng được đề xuất. 
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(11) 62369 
(21) 1-2019-00301 (51) 7 A47J  45/06,  43/07,  43/08,  36/24 

(22) 19.07.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/007785    19.07.2017 (87) WO2018/016880 25.01.2018 
(30) 10-2016-0091481         19.07.2016      KR 

10-2017-0091273         19.07.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2019 
(75) KIM, HONG BAE  (KR) 

(Wadong-dong, Garammaeul 4th complex), 410-501, Garam-ro, 70, Paju-si, Gyeonggi-
do 10895, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị nấu có bình nấu thủy tinh và kết cấu tay cầm của 

thiết bị nấu này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bi nấu có bình nấu thủy tinh, trong đó bình nấu thủy tinh này có 

khối lượng lớn để nâng cao độ an toàn của thiết bị nấu trong quá trình hoạt động của 
thiết bị nấu được trang bị động cơ tốc độ cao. Thiết bị nấu có bình nấu thủy tinh theo 
sáng chế bao gồm: phần bình thủy tinh (100) gồm bình nấu thủy tinh (110) có đế tay 
cầm (111) kéo dài từ và được tạo liền khối với bề mặt phía ngoài của một bên của bình, 
đế bình (120) gồm bộ gia nhiệt (170) và được siết chặt vào bề mặt chu vi ngoài của đầu 
dưới bình nấu thủy tinh (110), và các phần tay cầm (400, 500) được siết chặt và được cố 
định tại các đầu đối diện của đế tay cầm bằng cách cho tiếp xúc chặt với nhau để che đế 
tay cầm (111) của bình nấu thủy tinh (110) trong khi giữ trạng thái tiếp xúc chặt theo 
hướng vuông góc với bề mặt chu vi ngoài của bình nấu thủy tinh (110); và phần thân 
(200) để tạo ra lực dẫn động trong khoảng trống bên trong được tạo thành bên trong 
phần thân và cấp điện cho bộ gia nhiệt (170) hoặc bộ tạo lực dẫn động (260) nhờ biến 
đổi điện áp. 
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(11) 62370 
(21) 1-2019-00302 (51) 7 A61B  17/34,  17/06,  17/04, A61F  

2/00, A61M  5/158,  5/32,  37/00, 
A61B  17/00 

(22) 30.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/KR2017/006930       30.06.2017 (87) WO2018/004286 04.01.2018 
(30) 10-2016-0082865            30.06.2016     KR 

10-2017-0069637            05.06.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2019 
(71) DONGBANG MEDICAL CO., LTD.  (KR) 

30, Saneopdanji-gil, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 33506, 
Republic of Korea 

(72) KIM, Keun Shik (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận nâng 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận nâng mà dễ dàng xâu chỉ y tế vào cơ và gây cảm ứng cho quá 
trình tạo ra chất tự sinh. Bộ phận nâng theo sáng chế bao gồm: kim có lỗ xuyên được tạo 
ra trong đó dọc theo chiều dọc; và chỉ y tế được kết hợp vào chu vi ngoài của kim, trong 
đó chỉ y tế có thể được hoàn thiện để cuốn quanh một đầu của kim. 
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(11) 62371 
(21) 1-2019-00308 (51) 7 G06Q 20/32, H04L 29/00 

(22) 18.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2019 
(71) POWERSTEAM TECHNOLOGY INC  (CA) 

2211 Sherobee Road UNIT 2212 Missisauga ON L5A 2 H5, Canada 
(72) Vũ Lê Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) Thiết bị phun hơi nước nóng thông minh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị phun hơi nước nóng thông minh bao gồm: thùng máy (1), bánh 
xe (2), tay đẩy (3), bình nước lạnh (4), nồi hơi (6), bơm nước lạnh (5), van điện từ (8), 
vòi phun (9), van xả áp (7), thiết bị nhập ®÷ liệu (12), màn hình hiển thị (11); bộ điều 
khiển của thiết bị bao gồm: môđun wifi, môđun 2G13G14G15G, môđun bluetooth, mô 
đun RFID, môđun đếm thời gian thực, môđun GPS (hệ thống định vị toàn cầu). Trong 
đó, các m«®un wifi, m«®un 2G13G14G15G, m«®un bluetooth, m«®un RFID hoạt động 
song song, thực hiện các chức năng truyền tín hiệu từ thiết bị phun hơi nước nóng thông 
minh về trung tâm điều khiển giúp người quản lý có thể theo dõi và quản lý thiết bị từ 
xa. Môđun đếm thời gian thực quản lý thời gian hoạt động thực tế của thiết bị. Môđun 
GPS quản lý vị trí làm việc thực tế của thiết bị trên bản đồ điện tử trực tuyến.  
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(11) 62372 
(21) 1-2019-00328 (51) 7 B65D  81/24, B67D  3/00, B67C  
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(71) CASTROL LIMITED  (GB) 

Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, United 
Kingdom 

(72) CAMERON, Ame (US), SAXON, Greg (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống phân phối chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chứa và phân phối chất lỏng đề chứa an toàn và có hiệu 
quả tất cả các loại dầu động cơ. Hệ thống này được tạo kết cấu để phân phối chính xác 
dầu động cơ cho xe. Hệ thống này có thể cũng được sử dụng để chứa và phân phối các 
chất lỏng khác nữa. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
422 

(11) 62373 
(21) 1-2019-00350 (51) 7 G06Q  10/06 
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(86) PCT/CN2017/087657       09.06.2017 (87) WO2017/219874 28.12.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2019 
(71) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED  (KY) 

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands 

(72) ZHUANG, Li (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý tài nguyên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý tài nguyên. Phương pháp bao gồm 
các bước sau: nhận yêu cầu dịch vụ được người sử dụng gửi đến; xác định lượng tiêu thụ 
tài nguyên tương ứng với yêu cầu dịch vụ; xác định tài khoản tài nguyên chung đã tạo 
trước của người sử dụng, trong đó tài khoản tài nguyên chung này bao gồm tất cả tài 
nguyên trả trước thuộc về người sử dụng; và thu được các tài nguyên trả trước tương ứng 
với lượng tiêu thụ tài nguyên, từ tài khoản tài nguyên chung để xử lý yêu cầu dịch vụ. 
Như vậy, máy chủ có thể trực tiếp thu được lượng tài nguyên trả trước tương ứng từ tài 
khoản tài nguyên chung thay vì thu được các tài nguyên trả trước từ mỗi tài khoản phụ 
tài nguyên, giúp giảm hiệu suất thời gian để máy chủ thu được các tài nguyên trả trước 
và còn cải thiện hiệu suất xử lý dịch vụ.  
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(11) 62374 
(21) 1-2019-00356 (51) 7 H04L 9/00 

(22) 21.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2019 
(71) Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Đức Huy (VN), Từ Tuấn Linh (VN), Nguyễn Xuân Thắng (VN), Nguyễn Tiến Sáng 

(VN), Tăng Thiên Vũ (VN), Đặng Văn Quân (VN), Lê Ngọc Quý (VN), Vũ Tuấn Đức 
(VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và hệ thống tái sử dụng khóa mã để đảm bảo 

thông lượng trong kịch bản mã hóa khối đa luồng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tái sử dụng khóa mã để đảm bảo thông lượng trong kịch 

bản mã hóa khối đa luồng (phương pháp RUKAES) bao gồm các bước: (i) xác định 
chính sách bảo mật của gói tin, trong đó: nếu chính sách bảo mật đã được sử dụng trước 
đó thì tái sử dụng khóa mã con đã được lưu trong cơ sở dữ liệu tương ứng với chính sách 
bảo mật đã được sử dụng này; hoặc nếu chính sách bảo mật được sử dụng lần đầu thì gửi 
yêu cầu tạo khóa mã con mới và lưu lưu khóa mã con mới được tạo ra vào cơ sở dữ liệu 
tương ứng với chính sách bảo mật được sử dụng lần đầu; và (ii) mã hóa hoặc giải mã nội 
dung gói tin bằng các khóa mã con được lưu trong cơ sở dữ liệu tương ứng với chính 
sách bảo mật theo từng chuỗi bit, ví dụ như 128 bit, 192 bit, 256 bit cho mỗi vòng mã 
hóa được tạo ra. Sáng chế còn đề xuất hệ thống tái sử dụng khóa mã để đảm bảo thông 
lượng trong kịch bản mã hóa khối đa luồng theo phương pháp RUKAES này. 
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(11) 62375 
(21) 1-2019-00357 (51) 7 G02B 27/46 

(22) 21.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2019 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Từ Tuấn Linh (VN), Nguyễn Tiến Sáng (VN), Tống Đức Thành (VN), Nguyễn Văn 

Huynh (VN), Lê Ngọc Quý (VN), Lê Trường Giang (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và hệ thống sử dụng bộ lọc thông thấp cấu hình 

động để đơn giản hóa thiết kế phần cứng trong xử lý nén và 
giải nén tín hiệu băng rộng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng bộ lọc thông thấp cấu hình động (Dynamic 
Configurable Lowpass Filter - DCLF) để đơn giản hóa thiết kế phần cứng trong xử lý 
nén và giải nén tín hiệu băng rộng bao gồm: tạo bộ lọc thông thấp theo đặc tính dữ liệu 
đầu vào; lưu các giá trị bộ hệ số mô tả đặc tính bộ lọc thông thấp được tạo ra vào bộ 
nhớ; và lọc tín hiệu sử dụng bộ lọc thông thấp kiểu đáp ứng xung hữu hạn (Finite 
Impulse Response - FIR) sử dụng bộ hệ số đã được lưu trữ trong bộ nhớ này. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến hệ thống sử dụng bộ lọc thông thấp cấu hình động theo phương 
pháp DCLF này cho kỹ thuật nén và giải nén dữ liệu. 
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(11) 62376 
(21) 1-2019-00358 (51) 7 H04L 9/00 

(22) 21.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2019 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Ngọc Quý (VN), Nguyễn Tiến Sáng (VN), Lê Đức Huy (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Hệ thống điều khiển liên thông cho mã hóa khối đa luồng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển liên thông cho mã hóa khối đa luồng bao gồm các 
khối xử lý sau: khối điều khiển tín hiệu có chức năng xác nhận yêu cầu mã hóa và điều 
khiển phối hợp các khối tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến (Advanced Encryption Standard 
AES); các khối mã hóa AES; và khối ghép tín hiệu có chức năng tổng hợp đầu ra của 
các khối AES.  
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(11) 62377 
(21) 1-2019-00360 (51) 8 A43B  1/04,  7/14,  23/22 

(22) 23.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2017/038947      23.06.2017 (87) WO2018/005277 04.01.2018 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2019 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) DA COSTA PEREIRA MACHADO, Fabricio (US), ORME, Kristen (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép có chi tiết đỡ cung bàn chân bằng phụ kiện dệt kim, 

sản phẩm có phụ kiện dệt và phương pháp tạo ra kết cấu đỡ 
bằng phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có chi tiết đỡ cung bàn chân bằng phụ kiện dệt có sợi nở 
phình. Theo các phương án, phụ kiện dệt là phụ kiện dệt kim. Theo một phương án, giày 
dép bao gồm phụ kiện dệt kim chi tiết đỡ cung bàn chân được tạo kết cấu đế làm giảm 
tốc độ quay sấp. Kết cấu đỡ có thể bao gồm sợi dễ nóng chảy liền kề với bề mặt bên 
ngoài của chi tiết đỡ cung bàn chân, sợi nở phình, và sợi không nóng chảy. Theo các 
phương án nhất định, chi tiết đỡ cung bàn chân bao gồm các khoang và các đường uốn 
cong. Theo khía cạnh khác, sản phẩm có phụ kiện dệt kim bao gồm chất liệu cứng vững, 
sợi nở phình, và chất liệu mềm dẻo. Chất liệu cứng vững có thể là sợi dễ nóng chảy. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra phụ kiện dệt. Phương pháp theo một 
phương án bao gồm các bước dệt kim đoạn thứ nhất từ sợi dễ nóng chảy, đoạn thứ hai từ 
sợi nở phình, và đoạn thứ ba từ sợi không nóng chảy, và làm nóng.  
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(22) 22.06.2016 (43) 25.03.2019 
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(72) ZHENG, Weibin (CN), ZHANG, Yue (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện tử và vật ghi đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ thiết bị đầu cuối, và đề xuất phương pháp và 
thiết bị hiển thị từ ứng viên, và giao diện người dùng đồ họa để nâng cao hiệu quả của 
người dùng trong việc đưa vào thông tin nhờ sử dụng phương pháp đầu vào. Phương 
pháp được áp dụng tới trường hợp trong đó người dùng nhập thông tin nhờ sử dụng 
phương pháp đầu vào. Phương pháp bao gồm các bước: xác định loại của ứng dụng mà 
nó truy xuất phương pháp đầu vào; xác định, theo loại, thông tin kích thước tương ứng 
với loại; xác định, theo thông tin kích thước, từ vựng tương ứng với thông tin kích thước; 
và hiển thị, trong vùng tùy chọn ứng viên mặc định của phương pháp đầu vào, ít nhất 
một từ ứng viên mà nó nằm trong từ vựng và đáp ứng điều kiện thiết đặt trước.  
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LI, Hua (CN), LI, Zhongfeng (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông không dây. Phương pháp này bao 
gồm: xác định, bởi thiết bị đầu cuối, dựa vào N cổng đầu tiên được sử dụng, trong đơn 
vị thời gian thứ nhất, cho kênh thứ nhất hoặc tín hiệu thứ nhất, M cổng thứ hai được sử 
dụng, trong đơn vị thời gian thứ nhất này, cho kênh thứ hai hoặc tín hiệu thứ hai, trong 

đó TN1, TM1, và T là số lượng lớn nhất của các cổng có thể sử dụng tại cùng một 
thời điểm bởi thiết bị đầu cuối này trong quá trình gửi tín hiệu; và gửi, bởi thiết bị đầu 
cuối này, trong đơn vị thời gian thứ nhất này, kênh thứ nhất này hoặc tín hiệu thứ nhất 
này bằng cách sử dụng N cổng thứ nhất này, và gửi, bởi thiết bị đầu cuối này, trong đơn 
vị thời gian thứ nhất này, kênh thứ hai này hoặc tín hiệu thứ hai này bằng cách sử dụng 
M cổng thứ hai này. Theo cách này, có thể cải thiện hiệu năng truyền thông không dây. 
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(11) 62380 
(21) 1-2019-00393 (51) 7 A61F  13/551,  13/56 

(22) 20.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/022736     20.06.2017 (87) WO2017/221941 28.12.2017 
(30) 2016-126082         24.06.2016      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) ISHIKAWA, Sei (JP), NODA, Yuki (JP), HASHINO, Akira (JP), KITAGAWA, 

Masashi (JP), SUZUKI, Yuichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm phần dính ở phía bề mặt không tiếp xúc 
với da. Vật dụng thấm hút được duy trì ở trạng thái cuộn tròn sau khi sử dụng, và làm 
giảm nỗi lo lắng hoặc cảm giác không thoải mái trong khi sử dụng. Vật dụng thấm hút 
(10) bao gồm hướng trước-sau (L), hướng chiều rộng (W) vuông góc với hướng trước-
sau (L), tấm đáy (22) hướng về phía đối diện với da của người mặc, và phần dính (70) 
được bố trí ở phía bề mặt không tiếp xúc với da của tấm đáy (22). Vật dụng thấm hút 
(10) còn bao gồm chi tiết băng (60) được bố trí bên trong mép ngoài của vật dụng thấm 
hút (10) ở phía bề mặt không tiếp xúc với da của tấm đáy (22). Chi tiết băng (60) được 
tạo kết cấu để có thể kéo dài ra phía ngoài của mép ngoài của vật dụng thấm hút (10). 
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(11) 62381 
(21) 1-2019-00402 (51) 7 B22C  3/00,  9/02 

(22) 29.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/EP2017/066105    29.06.2017 (87) WO2018/002206 04.01.2018 
(30) 10 2016 211 930.3         30.06.2016      DE 
(71) HUTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRANKTER HAFTUNG  (DE) 
Wiesenstr. 23, 40549 Dusseldorf, Germany 

(72) HOFT, RenÐ (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm phủ chịu lửa để sản xuất lớp phủ khuôn cho khuôn 

tạm hoặc cho lõi để đúc sắt và thép, quy trình sản xuất vật 
đúc và khuôn đúc được phủ chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chịu lửa để sản xuất lớp phủ khuôn cho khuôn tạm 
hoặc cho lõi để đúc sắt và thép, chứa: 
a) muối kim loại kiềm hoặc muối kim loại kiềm thổ của axit cacbonic và/hoặc muối kim 
loại kiềm hoặc muối kim loại kiềm thổ của axit diphosphoric; 
b) chất mang lỏng; và 
c) vật liệu chịu lửa. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất vật đúc và khuôn đúc được phủ chế phẩm 
này. 
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(11) 62382 
(21) 1-2019-00413 (51) 7 C08J  9/12,  9/18,  9/232,  9/00, 

B29C  44/44,  44/04,  43/20, B29D  
35/00,  35/12 

(62) 1-2015-03448   
(22) 10.03.2014 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/US2014/022282      10.03.2014 (87) WO2014/150122 25.09.2014 
(30) 13/842,462           15.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) WATKINS, Richard L. (US), BAGHDADI, Hossein (US), EDWARDS, Charles (US), 

CHANG, Yihua (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm đúc trang trí được làm từ các viên, hạt, hạt nhỏ, hoặc các 
vật phẩm khác được tạo bọt bằng chất đàn hồi dẻo nhiệt được ngâm với chất lỏng siêu 
tới hạn trong vật chứa có áp, sau đó hạ áp nhanh và gia nhiệt bằng cách ngâm trong chất 
lỏng được đun nóng, mà có thể nhanh chóng gia nhiệt vật phẩm bằng bức xạ hồng ngoại 
hoặc bằng vi sóng để gia nhiệt và tạo bọt các viên, hạt, hạt nhỏ, hoặc vật phẩm khác, mà 
sau đó được đúc thành các vật phẩm. Các viên được nhuộm bằng thuốc nhuộm không 
ion hoặc anion: (1) trước khi được ngâm với chất lỏng siêu tới hạn, (2) trong khi được 
ngâm với chất lỏng siêu tới hạn bằng thuốc nhuộm không ion hoặc anion được hòa tan 
hoặc được phân tán trong chất lỏng siêu tới hạn, mà tùy ý chứa chất lỏng phân cực, (3) 
trong khi ngâm trong chất lỏng được đun nóng, trong đó chất lỏng đun nóng này chứa 
thuốc nhuộm, hoặc (4) sau khi được tạo bọt. 
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(72) REEDY, Max (US), WINN, Alex (US), PARKER, Peter (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đế trượt cuộn ống và phương pháp sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế trượt cuộn ống bao gồm nhiều thanh được nối đính với nhau để 
tạo ra đế hình chữ nhật với nền được bố trí bên trong đế này, nền có hình dạng lõm 
hướng lên trên ở phía hướng lên trên của nó khi đế trượt nằm trên bề mặt ngang sao cho 
cuộn ống được định vị ở trên nền tiếp xúc nền bên trong đế này. Theo các khía cạnh 
khác, đế trượt cuộn ống có phía hướng lên trên thường tương ứng với hình dạng chu vi 
ngoài của cuộn ống. Các thanh và nền có thể được làm bằng thép. Nền có thể được mạ 
bằng vật liệu không dính hoặc vật liệu tráng cao su. Đế trượt cuộn ống có thể có nhiều 
điểm bảo vệ để giữ chặt cuộn ống. Đế trượt cuộn ống có thể có các góc xếp chồng được 
được bố trí trên các đế trượt để cho phép xếp chồng các đế trượt cuộn ống.  
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2650 Queensview Drive, Suite 150, Ottawa, Ontario K2B 8H6, Canada 
(72) HUNTER, Richard Douglas (CA), SMEGAL, Raymond Thomas (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu trượt nước, hệ thống trượt nước và thiết bị gắn dùng 

cho phương tiện vận chuyển trượt nước có thể bơm phồng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu trượt nước bao gồm kênh dẫn có bề mặt trượt và các thành. 

Các thành này có các hõm. Đầu phun kéo dài xuyên qua mỗi một hõm được tạo góc để 
phun nước trên bề mặt trượt. Các đầu phun được định vị để tạo ra dòng nước để làm cho 
phương tiện vận chuyển trượt trên bề mặt trượt. Các đầu phun được tạo cỡ để tạo ra dòng 
nước phù hợp để gây ra chuyển động của phương tiện vận chuyển. Phương tiện vận 
chuyển có thể bao gồm thiết bị gắn để gia tăng hiệu quả của dòng nước. 
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(72) GENG, Tingting (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chuyển chế độ truyền, thiết bị đầu cuối không 

dây, thiết bị phía mạng và hệ thống trên vi mạch 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển chế độ truyền, thiết bị đầu cuối không dây, 

thiết bị phía mạng và hệ thống trên vi mạch. Khi thiết bị người dùng (UE) ở trạng thái 
được kết nối, nếu khối lượng dịch vụ đường lên của UE trong thời gian phát hiện thứ 
nhất nhỏ hơn ngưỡng thứ nhất, UE chuyển trạng thái từ trạng thái được kết nối sang 
trạng thái tối ưu hóa bảo toàn hệ sinh thái; hoặc chuyển, ở trạng thái được kết nối, chế 
độ truyền từ chế độ truyền dựa trên lập lịch đường lên sang chế độ truyền dựa trên tranh 
chấp đường lên, sao cho chế độ truyền của UE có thể được thích ứng với việc thay đổi 
khối lượng dịch vụ của UE, để sử dụng một cách hiệu quả tài nguyên truyền, và mức 
tiêu thụ năng lượng của UE có thể được giảm xuống do UE không cần nhận biết kênh 
điều khiển động. 
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(72) DING, Hui (CN), WANG, Xiaoyan (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị, hệ thống lựa chọn thực thể chức năng 

quản lý phiên và phương tiện lưu trữ bất biến đọc được bởi 
máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, và hệ thống lựa chọn thực thể chức năng 
quản lý phiên và phương tiện lưu trữ bất biến đọc được bởi máy tính. Phương pháp này 
bao gồm: thu chỉ báo lựa chọn lại và thông tin về phiên thứ nhất của thiết bị người dùng 
(UE) từ thực thể chức năng quản lý phiên thứ nhất, trong đó chỉ báo lựa chọn lại được sử 
dụng để chỉ dẫn lựa chọn lại thực thể chức năng quản lý phiên; lưu giữ quan hệ tương 
quan giữa thực thể chức năng quản lý phiên thứ nhất và thông tin về phiên thứ nhất theo 
chỉ báo lựa chọn lại; thu bản tin yêu cầu thiết lập phiên, trong đó bản tin yêu cầu thiết 
lập phiên mang thông tin về phiên thứ nhất; xác định thực thể chức năng quản lý phiên 
thứ hai khác với thực thể chức năng quản lý phiên thứ nhất; và gửi yêu cầu quản lý phiên 
tới thực thể chức năng quản lý phiên thứ hai. Trong giải pháp nêu trên, vấn đề kỹ thuật 
đã biết về việc lựa chọn thực thể chức năng quản lý phiên không thích hợp được giải 
quyết. 
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518129, China 

(72) MA, Dong (CN), GUO, Wenping (CN), GUO, Jinhai  (CN), ZHAO, Kuibing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nắp che pin và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đén nắp che pin và thiết bị điện tử, và liên quan đến lĩnh vực thiết bị 
điện tử, để khắc phục ít nhất vấn đề là chất lỏng hoặc bụi xâm nhập vào thiết bị điện tử 
qua lỗ thông camera. Nắp che pin được áp dụng cho thiết bị điện tử và được tạo cấu hình 
để kết nối vỏ ngoài của thiết bị điện tử, và bao gồm nền thủy tinh. Lớp không trong suốt 

được bố trí ở phía thứ nhất của nền thủy tinh. ít nhất một lỗ thông thứ nhất được bố trí ở 
lớp không trong suốt, và lỗ thông thứ nhất được bố trí đối diện với cụm camera được bố 
trí trong thiết bị điện tử. Vùng camera được bố trí ở phía thứ nhất của nền thủy tinh, và 
vùng camera được bố trí đối diện với ít nhất một lỗ thông thứ nhất. Lớp được phủ màng 
mỏng được bố trí trong vùng camera của nền thủy tinh. Diện tích của vùng camera là 
lớn hơn hoặc bằng diện tích của lỗ thông thứ nhất. Theo các phương án của sáng chế, lỗ 
thông thứ nhất được bố trí chỉ ở lớp không trong suốt, và lỗ thông không cần được bố trí 
ở nền thủy tinh. Do đó, khi nắp che pin được áp dụng cho thiết bị điện tử, bụi hoặc chất 
lỏng có thể được ngăn ngừa một cách hữu hiệu không xâm nhập vào thiết bị điện tử. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
437 

(11) 62388 
(21) 1-2019-00540 (51) 7 G06F  3/041 

(22) 30.06.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/087995      30.06.2016 (87) WO2018/000371 04.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2019 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WANG, Dongli (CN), YU, Xiaoyan (CN), LIU, Jiang (CN), DING, Ziqian (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện tử và thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và thiết bị đầu cuối. Thiết bị điện tử bao gồm màn 
hình điôt phát sáng hữu cơ (OLED), bọt xốp, và màng mỏng. Bọt xốp được bố trí bên 
dưới màn hình OLED, và màng mỏng được bố trí bên dưới bọt xốp. Nhiều mạch cầu 
được bố trí trên màng mỏng. Mỗi mạch cầu bao gồm nhánh thứ nhất và nhánh thứ hai 
mà được kết nối song song. Nhánh thứ nhất bao gồm điện trở thứ nhất và điện trở thứ ba 
mà được kết nối nối tiếp. Nhánh thứ hai bao gồm điện trở thứ hai và điện trở thứ tư mà 

được kết nối nối tiếp. Nhiều mạch cầu được bố trí ở cùng phía của màng mỏng. ít nhất 

một trong số bốn điện trở được dính kết vào bọt xốp. ít nhất một điện trở không được 
dính kết vào bọt xốp. Điện trở mà được dính kết vào bọt xốp được làm từ vật liệu thứ 
nhất. Hệ số nhạy biến dạng của vật liệu thứ nhất lớn hơn 100. Vùng màng mỏng trong 
đó điện trở mà được dính kết vào bọt xốp được bố trí được phủ bởi vật liệu thứ hai, và 
điện trở mà không được dính kết vào bọt xốp không được phủ bởi vật liệu thứ hai. Các 
môđun đàn hồi (Young's modulus) của vật liệu thứ hai lớn hơn 30. Theo sáng chế, thiết 
bị điện tử có cảm biến áp suất có thể được thực hiện. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 4053 
(21) 2-2017-00260 (51) 7 F24D 14/00 

(22) 25.08.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2017 
(71) Công ty TNHH DRSAFE  (VN) 

50/3, đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Đầu đốt của bếp ga công nghiệp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất đầu đốt của bếp ga công nghiệp bao gồm khoang trộn khí đốt 
(10), nắp chụp đầu đốt (20), ống dẫn khí đốt (30). 
Khoang trộn khí đốt (10) bao gồm vách ngoài (11) có vành đỡ (111) được mở rộng vào 
bên trong, kết cấu thành bậc trên (1111) và bậc dưới (1112) và các khe (112) được cắt 
dọc theo vách ngoài (11) có đầu dưới (1121) hướng nghiêng ra ngoài, vách trong (12) có 
vành đỡ (121) mở rộng ra phía ngoài và các khe (122) được cắt dọc theo vách trong (12) 
có đầu dưới (1221) hướng nghiêng vào trong. 
Nắp chụp đầu đốt (20) bao gồm mặt ngoài (21) có vành (211), được bố trí cách mép 
dưới để  tạo ra phần vách dưới (212) ở đầu dưới của mặt ngoài (21), phần vách dưới 
(212) lắp khít với mặt trong của bậc trên (1111) và vành (211) lắp phía trên mặt trên của 
bậc trên (1111), mặt trong (22) có vành (221), được mở rộng theo hướng vào trong, lắp 
khít phía trên vành đỡ (121). 
Nhờ đó thức ăn tràn từ dụng cụ nấu nướng xuống bếp ga, đến mặt trên của các vành 
(211) và (221) sẽ lần lượt được thoát ra ngoài thông qua các đầu dưới (1121) của khe 
(112) của vách ngoài (11) và các đầu dưới (1222) của các khe (122) của vách trong (12) 
mà không bị bít kín, nhờ đó kéo dài thời gian cần vệ sinh bếp ga, giảm hao ga và tiện 
dụng cho người sử dụng. 
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(11) 4054 
(21) 2-2017-00265 (51) 7 A43D 11/00 

(22) 29.08.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2017 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai Street, Wu-Jih District, Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW), Hsin-Ming TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khuôn gia nhiệt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khuôn gia nhiệt bao gồm chi tiết khuôn (2) có khối 
khuôn (21) và nhiều khối nối (22), dụng cụ gia nhiệt (3) có nhiều lỗ kết nối (31) và chi 
tiết gia nhiệt (32) mà tương ứng được chèn vào trong các lỗ kết nối (31), và dụng cụ 
điều khiển (4) được nối điện với chi tiết gia nhiệt (32). Khối khuôn (21) có phần chính 
(211), hai phần mở rộng (212) mà mở rộng từ phần chính (211), và các mặt bên thứ nhất 
và thứ hai (213, 214). Khoảng cách lớn nhất giữa các mặt ngoài (230) của các phần mở 
rộng (212) nằm trong khoảng từ 130 milimét đến 160 milimét. Khoảng cách lớn nhất 
giữa các mặt bên thứ nhất và thứ hai (213, 214) nằm trong khoảng từ 80 milimét đến 
100 milimét. Một trong số các khối nối (22) được lắp vào phần chính (211) và được lộ 
ra từ mặt trên (210) của phần chính (211). Các khối nối (22) còn lại được lắp tương ứng 
vào các phần mở rộng (212) và tương ứng được lộ ra từ các mặt ngoài (230). 
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(11) 4055 
(21) 2-2017-00269 (51) 7 A61K 31/14 

(22) 31.08.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2017 
(75) Lê Quang Huấn  (VN) 

Số 8, ngõ 87, tổ 20 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Chế phẩm liposome đóng gói artemisinin và aspirin để điều trị 

khối u 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm liposome đóng gói hai hoạt chất là artemisinin 

từ cây  thanh hao hoa vàng và aspirin để điều trị khối u. Chế phẩm theo giải pháp hữu 

ích bao gồm 30% L-α-phosphatidylcholine, 10% cholesterol, 30% artemisinin, 28% 
aspirin và 2% tá dược, trong đó artemisinin, aspirin và tá dược được đóng gói trong cấu 

trúc liposome bao gồm 30% L-α-phosphatidylcholine và 10% cholesterol. Chế phẩm 
liposome theo giải pháp hữu ích có hiệu quả trong việc tiêu khối u, thích hợp để điều trị 
bệnh ung thư.  
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(11) 4056 
(21) 2-2017-00277 (51) 7 H01H 43/00, 73/00 

(22) 08.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2017 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ - Năng lượng Bách Khoa  (VN) 

200/34 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Lưu Phúc (VN), Lê Minh Phương (VN), Nguyễn Minh Huy (VN), Nguyễn 

Xuân Trường (VN) 
(54) Bộ thiết bị đóng cắt điểu khiển từ xa 

  (57)     Giải pháp hữu ích là thiết bị đóng ngắt điện có thêm tính năng điều khiển từ xa có khả 
năng lắp đặt cho hệ thống điện gia dụng cố định và các hệ thống tương tự. Kết cấu thiết 
bị sáng chế đề cập tới gồm cảm biến hồng ngoại, mô đun wifi, rơ le đóng ngắt, vi điều 
khiển đặt trên bảng mạch, bảng mạch và các công tắc được đặt trong hộp chứa bằng 
nhựa tương thích với đế âm tường khác biệt ở chỗ có thêm phương pháp điều khiển từ xa 
gồm 02 phương pháp là phương pháp học lệnh qua cảm biến hồng ngoại và phương pháp 
điều khiển qua phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động có kết nối mạng không dây 
wifi. 
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(11) 4057 
(21) 2-2017-00278 (51) 7 F03B  1/00 

(22) 15.09.2017 (43) 25.03.2019 
(71) Cao Thanh Long  (VN) 

Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, 
Thành phố Thái Nguyên 

(72) Cao Thanh Long (VN), Nguyễn Hữu Công (VN) 
(54) Quy trình chế tạo dao phẳng từ thép hợp kim thấp dùng trên 

máy băm thủy lực 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến các công đoạn bổ sung cho quy trình chế tạo dao băm. 

Trước hết, công đoạn uốn rèn tạo thớ cho phôi nhằm nâng cao độ bền và độ dẻo dai của 
kết cấu. Sau đó, công đoạn mài thô trước nhiệt luyện nhằm đảm bảo lượng dư nhỏ và 
đều cho mài tinh sau này. Tiếp theo, chi tiết được uốn cong về phía lưng dao với độ 
võng bằng 1 phần 500 chiều dài dao nhằm khắc phục hiện tượng cong vênh khi nhiệt 
luyện. Cuối cùng, mài tinh được thực hiện với chiều sâu cắt không quá 0,02 mm/ hành 
trình cắt. 
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(11) 4058 
(21) 2-2017-00279 (51) 7 F03B  13/00, B65D  51/00 

(22) 15.09.2017 (43) 25.03.2019 
(75) Cao Thanh Long  (VN) 

Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, 
Thành phố Thái Nguyên 

(54) Kết cấu bể dầu có khả năng tạo xung áp ngược khi bị tăng áp 
đột ngột 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu bổ sung cho các bể dầu nhiệt luyện, đặc biệt hữu 
ích cho việc loại bỏ khả năng bùng phát các đám cháy khi tôi các chi tiết lớn. Kết cấu 
ngăn chặn lửa bùng phát cho bể dầu nhiệt luyện đặt đứng bao gồm: vòm hàm ếch phía 
dưới miệng bể dầu; phễu chụp tại vị trí móc cẩu và các cột dẫn hướng đặt phía trong 
thành bể. 
Hàm ếch gồm 2 phần: phần trụ và phần nón cụt. Phần trụ có đường kính bằng đường 
kính miệng bể, có chiều cao bằng 0,05 lần đường kính miệng bể. Phần nón cụt có góc ở 
đỉnh là 120 độ, chiều cao hình nón cụt bằng 0,02 đường kính miệng bể. Phễu chụp có 
dạng hình côn. Góc đỉnh nón bằng 120 độ. Đường kính nón bằng 0,5 lần đường kính 
miệng lò. Miệng dưới của phễu chụp cách móc cẩu một khoảng bằng 2,5 lần đường kính 
miệng lò. Các cột dẫn hướng gồm 6 cột, đặt thẳng đứng từ miệng lò xuống đáy, ngăn 
không cho các chi tiết hoặc rọ đựng chi tiết ngả sang bên thành lò khi nhúng. 
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(11) 4059 
(21) 2-2017-00283 (51) 7 B65D 19/12 

(22) 20.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2017 
(71) TAIWAN HARLIN ENTERPRISES CO., LTD.  (TW) 

No. 8, 11th RD., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan 
(72) Joseph HSU (TW), Chan-Yin HSU (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu palet tiết kiệm không gian xếp 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu palet (1) bao gồm rãnh xếp hình chữ nhật (11) và 
rãnh xếp hình chữ thập (12), rãnh xếp hình chữ nhật (11) và rãnh xếp hình chữ thập (12) 
này đối xứng nhau cùng tạo thành mặt nền chịu tải hình vuông (10), cạnh ngoài phần đế 
rãnh xếp hình chữ nhật (11) tạo ra đế hình chữ nhật (111), và cạnh ngoài phần đế rãnh 
xếp hình chữ thập (12) tạo ra đế hình chữ thập (121). Khi xếp palet (1) theo giải pháp 
hữu ích trong kho thì palet (1) ở tầng trên được xếp lên trên mặt nền chịu tải hình vuông 
(10) của palet (1) ở tầng dưới, các đế hình chữ nhật (111) và đế hình chữ thập (121) của 
palet (1) ở tầng trên lần lượt đặt tương ứng vào rãnh xếp hình chữ nhật (11) và rãnh xếp 
hình chữ thập (12) của palet (1) ở tầng dưới để định vị, làm cho các đường viền khung 
(13) của palet (1) tầng trên và tầng dưới tỳ lên nhau và đỡ lấy nhau, nhờ vậy có thể tiết 
kiệm đáng kể không gian xếp palet. 
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(11) 4060 
(21) 2-2017-00284 (51) 7 C07B  63/00 

(22) 21.09.2017 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2017 
(75) Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì  (VN) 

Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ 
(54) Quy trình tách chiết lignin và thu hồi xenlulo từ rơm rạ  

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tách chiết lignin và thu hồi xenlulo từ rơm rạ để 
làm nguyên liệu sản xuất một số sản phẩm công nghiệp, quy trình này bao gồm các 
công đoạn sau: 

i) cho rơm rạ phản ứng với dung dịch NaOH 2M ở nhiệt độ 90°C trong 2 giờ với tỷ lệ 
rơm rạ (kg)/NaOH (1) là 1/7, tốc độ khuấy 50 vòng/phút, để thu được hỗn hợp chứa chất 
rắn là xenlulo và chất lỏng là dung dịch chứa hemixenlulo và lignin; 
ii) thu hồi xenlulo bằng cách lọc hỗn hợp thu được ở bước i) để tách riêng xenlulo và 
dung dịch chứa hemixenlulo và lignin, sau đó rửa xenlulo hai lần bằng dung dịch NaOH 

0,1M, rửa lại ba lần bằng nước và sấy xenlulo ở 180°C trong 8 giờ; và 
iii) thu hồi lignin bằng cách khuấy và điều chỉnh độ pH của dung dịch chứa hemixenlulo 
và lignin thu được ở bước ii) đến 5,5, cho dung dịch này phản ứng với etanol 99,5% với 
tỷ lệ thể tích dung dịch/etanol là 1/3, để yên trong vòng 24 giờ rồi lọc để loại bỏ kết tủa 

hemixenlulo, cô đặc dung dịch còn lại đến 30% ở 100°C, khuấy và điều chỉnh độ pH 
của dung dịch này đến 1,5 bằng HCl 0,1M, để yên trong 3 giờ rồi lọc, rửa kết tủa ba lần 

bằng HCl, sau đó rửa lại ba lần bằng nước, sấy khô kết tủa ở 105°C trong 8 giờ để thu 
được lignin. 
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(11) 4061 
(21) 2-2017-00339 (51) 7 B62J  1/00,  1/26, B68C  1/02 

(22) 03.11.2017 (43) 25.03.2019 
(30) 106212813           28.08.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2017 
(71) DDK GROUP CO., LTD.  (BN) 

Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan Cator, Brandar Seri Begawan BS8811, Negara 
Brunei Darussalam 

(72) YING-CHIAO SUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Cụm chi tiết mút xốp hoạt tính đàn hồi hai lớp dùng cho yên 

xe để giảm xóc 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm chi tiết mút xốp đàn hồi hai lớp (4) dùng cho yên xe, 

trong đó cụm chi tiết này có cấu trúc bao gồm lớp vật liệu mút xốp thứ nhất (5) và lớp 
vật liệu mút xốp có độ đàn hồi cao (6) được tạo thành ở trên lớp vật liệu mút xốp thứ 
nhất (5). Lớp vật liệu mút xốp thứ nhất (5) được tạo thành cùng với vùng rỗng thứ nhất 
(51) tại vị trí của nó tương ứng với vùng chịu áp lực cho khớp háng (P) của yên xe (1). 
Lớp vật liệu mút xốp thứ hai (41) được tiếp nhận vào trong đó và được ghép với vùng 
rỗng thứ nhất (51). Lớp vật liệu mút xốp có độ đàn hồi cao (6) được tạo thành cùng với 
vùng rỗng thứ hai (61) tại vị trí tương ứng với khớp háng và lớp mút xốp hoạt tính (42) 
được tiếp nhận vào trong và được ghép với vùng rỗng thứ hai (61) sao cho lớp mút xốp 
hoạt tính (42) là thẳng hàng, theo chiều thẳng đứng, với lớp vật liệu mút xốp thứ hai (41) 
được tiếp nhận vào trong vùng rỗng thứ nhất (51). 
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(11) 4062 
(21) 2-2018-00062 (51) 7 A47H 5/02 

(22) 27.02.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 106212806           30.08.2017      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2018 
(71) MY HOME GLOBAL COMPANY  (TW) 

No. 289, Guozun Rd., ErShui Township, ChangHua County, Taiwan 
(72) Ju-Huai Chen (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mành che kiểu trục lăn không dây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến mành che kiểu trục lăn không dây bao gồm bộ phận đầu 
(1), mặt che (2) được lắp trên bộ phận đầu, thiết bị động học đàn hồi (13) được lắp trên 
bộ phận đầu, và bộ phận dưới cùng (3) được lắp trên mặt che. Thiết bị động học đàn hồi 
bao gồm lò xo (133) có độ dày nằm trong khoảng giữa 0,1mm và 0,2mm. Bộ phận dưới 
cùng bao gồm ít nhất một chi tiết cân bằng (33) có khối lượng xác định nằm trong 
khoảng giữa 0,1 kg và 1,2kg, và mặt che và bộ phận dưới cùng có tổng khối lượng nằm 
trong khoảng giữa 1kg và 5kg, để cân bằng mômen xoắn của lò xo của thiết bị động học 
đàn hồi, sao cho mặt che được di chuyển bởi bộ phận dưới cùng tới vị trí xác định và 
được bố trí tại vị trí xác định. 
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(11) 4063 
(21) 2-2018-00215 (51) 7 A63G  31/00, A63B  5/00, A63H  

29/00,  31/00 
(22) 26.06.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 20-2017-0004695           05.09.2017       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2018 
(71) PLAYTIMEGROUP Co., LTD  (KR) 

6-27, Gwangpyeong-ro 51-gil, Gangnam-gu, Seoul 06349, Republic of Korea 
(72) KIM, Jong Su (KR), SON, Gi Jin (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị vui chơi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị vui chơi bao gồm phần đế, phần thanh được tạo kết 
cấu để có dạng thanh dài và quay được bên trên phần đế, và bộ phận dẫn động nối với 

phần thanh làm quay phần thanh. ở đây, bộ phận dẫn động có thể được bố trí ở chính 
giữa phần đế, và phần thanh có thể kéo dài từ tâm của phần đế về phía chu vi của phần 
đế.  
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(11) 4064 
(21) 2-2018-00218 (51) 7 A61B 5/00 

(22) 28.06.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2018 
(75) Châu Ngọc Cẩm Vân  (VN) 

68/2 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Miếng dán bao bì giấy đựng đồ uống và quy trình dán miếng 

dán này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến việc sử dụng miếng dán xử lý bao bì giấy đựng đồ uống 

sau khi sử dụng để xử lý triệt để mùi phát sinh, ngăn côn trùng, kiến, gián; phát sinh vi 
sinh vật dòi bọ gây hại, v. v., tăng cường hiệu quả công tác phân loại vỏ hộp giấy đựng 
đồ uống sau khi sử dụng ra khỏi rác sinh hoạt hàng ngày để đưa đi tái chế, góp phần 
giảm chi phí xử lý rác và bảo vệ môi trường. 
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(11) 4065 
(21) 2-2018-00329 (51) 7 G01B  5/02 

(22) 29.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201721102221.5           30.08.2017      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2018 
(71) MiasolÐ Equipment Integration (Fujian) Co., Ltd.   (CN) 

No. 42 Zishan Road, Hi-Tech Zone, Licheng District, Quanzhou, Fujian 362005, China 
(72) Fuzhong WU  (CN), Xi' nan HUANG  (CN), Guixian LEl  (CN), Jindao CHEN  (CN), 

Xiutao WANG  (CN), Bangyin LAN  (CN), Ailing CAI  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC VN.) 
(54) Dụng cụ phát hiện chiều dài thanh 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề xuất dụng cụ phát hiện chiều dài thanh, dụng cụ phát hiện chiều 
dài thanh này bao gồm: nền (1), đế tựa thứ nhất (2) và đế tựa thứ hai (2') được bố trí đối 
nhau trên nền (1), và vi kế (3); trong đó cơ cấu định vị (5) được nối quay được với đế tựa 
thứ nhất (2), tấm lắp (6) được nối quay được với đế tựa thứ hai (2'), và đế tựa thứ nhất 
(2) và đế tựa thứ hai (2') đều được tạo ra có ít nhất hai ổ đỡ kim (12).  
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(11) 4066 
(21) 2-2018-00439 (51) 7 B65G 47/00 

(22) 02.11.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2018 
(75) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 

48/74, đường số 10, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Phương pháp bốc xếp nâng hạ gạch có lỗ không dùng tấm đỡ 
khi vận chuyển 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới phương pháp bốc xếp nâng hạ gạch xây có lỗ không dùng 
tấm đỡ khi vận chuyển, bao gồm các bước. Xếp lớp gạch dưới cùng vào khung treo để 
tạo lớp gạch kê (4); Xếp lớp gạch thứ hai gối lên các hàng gạch kê đế làm lớp gạch đỡ 
(5); Xếp lần lượt các lớp gạch tiếp theo để tao thành khối gạch chờ nâng; Nâng hạ khối 
gạch, Tháo hệ khung treo để tái sử dụng.  
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(11) 4067 
(21) 2-2018-00543 (51) 7 F16M  11/40 

(22) 31.08.2016 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/CN2016/097570      31.08.2016 (87) WO2017/215129 21.12.2017 
(30) 201620600767.2           16.06.2016      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2018 
(71) ZHONGSHAN ISTABILIZER PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

1-303A, 3rd Floor, Block 1, No. 9, Bo'ai 3 Road, Shiqi Zhongshan, Guangdong 
528400, China 

(72) Limei WEN (CN), Gui LI (CN), Lifeng YU (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thanh chống dụng cụ chụp ảnh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập thanh chống dụng cụ chụp ảnh, bao gồm lõi bên trong và vỏ 
bọc, trong đó vỏ bọc bọc liền khối bên ngoài lõi bên trong hoặc bọc liền khối bên ngoài 
một phần của lõi bên trong. Trong khi sản xuất, vỏ bọc có thể được đúc trực tiếp trên lõi 
bên trong bằng cách sử dụng quy trình đúc phun hoặc quy trình tạo bọt xốp, sao cho lõi 
bên trong và vỏ bọc không cần phải gia công riêng và lắp ráp với nhau, làm giảm các 
yêu cầu về độ chính xác đối với kích thước của vỏ bọc và lõi bên trong, và không cần 
kết cấu liên kết khác để cố định vỏ bọc và lõi bên trong với nhau; do đó quy trình sản 
xuất có thể được đơn giản hóa hiệu quả, hiệu quả sản xuất có thể được cải thiện, và chi 
phí sản xuất có thể được giảm xuống. Ngoài ra, do lõi bên trong và vỏ bọc được tạo liền 
khối, khi sử dụng ít xảy ra chuyển động trượt tương đối giữa chúng, giúp ngăn chặn hiệu 
quả việc vỏ bọc bị mài mòn, và tuổi thọ sử dụng của nó có thể được kéo dài.  
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(11) 4068 
(21) 2-2018-00550 (51) 7 C12S  3/12 

(22) 26.12.2018 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2018 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội   (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Tô Kim Anh  (VN), Phạm Tuấn Anh  (VN) 
(54) Quy trình sản xuất gluco từ bã sắn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất gluco từ bã sắn bằng enzym amylaza 
thế hệ mới. Quy trình theo giải pháp được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ từ 50 đến 

60°C bởi enzym amylaza thế hệ mới kết hợp tuần hoàn phân phối dịch. Bằng kỹ thuật 
thủy phân kép, giải pháp vừa tận dụng được lượng enzym, đồng thời thủy phân triệt để 
được phần tinh bột sống có trong bã sắn nên tăng được hiệu suất thủy phân và giảm chi 
phí, do đó không phải hồ hóa tinh bột, không chi phí năng lượng khuấy, nâng cao nồng 
độ gluco trong dịch thủy phân. 
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(11) 4069 
(21) 2-2019-00008 (51) 7 B65H  29/02 

(22) 05.01.2019 (43) 25.03.2019 
(75) Nguyễn Nhơn Hòa   (AU) 

số 174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia  
(74) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn phòng Luật sư Hoàng Danh) 
(54) Cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm bao gồm: mâm hít (1) và 
mâm hít (2), gồm mâm tròn có mặt cao su để hít chặt tấm vật liệu theo nguyên lý rút 
chân không. Trên mâm tròn có tay gạt để tác động tạo lực hút tấm vật liệu. Trục trượt 
được gắn liên kết với hai mâm hít để thực hiện việc dẫn hướng trong quá trình hoạt 
động. Trục ren để tạo chuyển động tịnh tiến của hai mâm hít với nhau. Bộ phận giữ, để 
liên kết hai mâm hít thông qua hai trục trượt. Cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm theo 
giải pháp hữu ích nêu ra khắc phục được các nhược điểm trên. Các tấm vật liệu được xác 
định vị trí chính xác, được cố định chặt với thiết bị trong quá trình lắp ghép, tăng độ 
chính xác và giảm thiểu tối đa thời gian thao tác. Cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm này 
có kích thước nhỏ gọn, có thể sử dụng một cách linh hoạt trên công trường.  
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(11) 4070 
(21) 2-2019-00010 (51) 7 F04D  29/00 

(22) 08.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2019 
(71) Công ty TNHH Tân Tiến SENKO  (VN) 

Lô số 47-49, Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Lâm Gia Bửu (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(54) Cơ cấu đỡ dây nối điện nguồn dùng cho quạt cây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu đỡ dây nối điện nguồn dùng cho quạt cây theo một 
phương án thực hiện của giải pháp hữu ích bao gồm: hộp động cơ quạt (5) có bố trí lỗ để 
luồn dây điện nguồn (4) ở trên hộp này; vòng kẹp đỡ dây (7) có dạng hình chữ U để đỡ 
dây nối điện nguồn (4) nhô ra từ hộp động cơ quạt (5) luồn qua vòng kẹp này, ở hai 
phần đầu ngoài của vòng kẹp đỡ dây (7) có các lỗ (9) để bắt vít vòng kẹp đỡ dây (7) vào 
vị trí cố định ở phần phía trên của thân quạt (2). Do dây nối điện nguồn (4) được luồn và 
đỡ qua vòng kẹp đỡ dây (7) nên dây nối điện nguồn không bị gập bẹp đồng thời chiều 
dài dây điện nguồn được tiết kiệm tối đa nên giảm được chi phí chế tạo. 
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(11) 4071 
(21) 2-2019-00016 (51) 7 E03C  1/26 

(22) 09.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2019 
(75) Bạch Kim Khương   (VN) 

52/1, đường 265, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phễu thoát nước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phễu thoát nước lát gạch được dập liền khối và có các trụ 
lõm âm dương định vị khay chứa gạch và mặt phễu tạo các khe hở cố định cho khay, 
làm tăng khả năng thoát nước của phễu gồm thân phễu (1) được dập liền khối với mặt 
phễu (2) tạo các góc đồng nhất bằng nhau, để tránh rò rỉ nước theo thời gian, mặt phễu 
(2) có bốn trụ lõm âm (3) và chứa khay đựng gạch (4) để đựng miếng gạch (9), mặt 
khay đựng gạch (4) có bốn trụ lõm dương (5), có kích thước bằng các trụ lõm âm (3) 
nhưng có độ sâu sâu hơn trụ lõm âm (3), khi đưa vào sử dụng, khay đựng gạch (4) được 
gắn vào mặt phễu (2) bởi các trụ lõm âm (3) và các trụ lõm dương (5, tạo ra khe cố định 
giữa các cạnh của mặt phễu (2) và các cạnh của khay đựng gạch (4), đồng thời giữa mặt 
khay đựng gạch (4) và mặt phễu (2) cũng tạo khe cố định theo độ sâu của trụ lõm dương 
(5), nhờ vậy tăng khả năng thoát nước, hai bên mặt khay đựng gạch (4) còn có hai lỗ 
điều chỉnh (8) để điều chỉnh lấy gạch lên xuống khi cần, phần đáy của khay đựng gạch 
(4) có gắn nắp chụp chống hôi (7) và phần dưới của thân phễu (1) được gắn với ống trụ 
tròn chống hôi (6), tăng tính thẩm mỹ cho sàn, dễ thi công lắp đặt.   
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(11) 4072 
(21) 2-2019-00017 (51) 7 B65D  5/52 

(22) 21.06.2017 (43) 25.03.2019 
(86) PCT/JP2017/022874     21.06.2017 (87) WO2017/221983 28.12.2017 
(30) 2016-002897         21.06.2016      JP 
(71) RENGO CO., LTD.   (JP) 

1-186, Ohiraki 4-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka 5530007, Japan  
(72) NISHIKAWA Yoichi  (JP), OTANI Masayoshi  (JP), NAGAOSA Akira  (JP), 

NAKAIMA Shogo  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hộp phô bày 

  (57)     Hộp phô bày được tạo ra mà có thể ngăn chặn nhiều hộp này khỏi bị dịch chuyển so với 
nhau khi chúng được xếp chồng lên nhau, thậm chí nếu các phần bên và các phần trên 
của chúng mở, và làm giảm khối lượng công việc trong suốt quá trình bao gói và chu ẩn 
bị phô bày. Hộp phô bày bao gồm vách ngoại vi và vách đáy. Vách ngoại vi được tạo 
nên bởi các tấm bên thứ nhất (1) đối diện với nhau; và các tấm bên thứ hai (2) được nối 
liền khối với các tấm bên thứ nhất (1) tương ứng. Vách đáy được nối liền khối với các 
phía dưới của các tấm bên thứ nhất (1). Hộp phô bày được tạo kết cấu sao cho, khi sản 
phẩm trong hộp phô bày cần được phô bày, các khoang hở bên (12) có thể mỗi khoang 
được tạo ra trong một phần của tấm bên thứ nhất (1) khác so với hai phần bên và phần 
bên dưới của nó, và phần trên của hộp phô bày có thể được mở để xác định khoảng hở 
phía trên nối thông với các khoang hở bên (12) sao cho sản phẩm có thể thấy được qua 
các khoang hở bên (12) và khoảng hở phía trên. Vách đáy có một cặp đường cắt thứ 
nhất (15) mỗi đường cắt kéo dài từ đường biên giữa tấm bên thứ nhất (1) và vách đáy, 
các đường cắt thứ nhất (15) lần lượt xác định các mảng được cắt và được gập (16) rộng 
mỗi mảng có các mép bên được định vị ra phía ngoài của các mép bên tương ứng của 
phần trên của khoang hở bên (12). Hộp phô bày được tạo kết cấu sao cho, khi sản phẩm 
trong hộp phô bày cần phải được hiển thị, các mảng được cắt và được gập (16) có thể 
được kéo và được gập xuống phía dưới từ vách đáy trong khi được cắt dọc theo các 
đường cắt thứ nhất (15) tương ứng của vách đáy để đối diện với nhau, và sao cho, với 
hộp phô bày được xếp chồng ở phía trên của hộp phô bày khác, các mảng được cắt và 
được gập (16) kẹp hộp phô bày khác để ngăn chặn hộp phô bày khỏi bị dịch chuyển so 
với hộp phô bày khác. 
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(11) 4073 
(21) 2-2019-00030 (51) 7 H04N 7/18, 5/225, G08B 25/08 

(22) 17.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2019 
(71) Viện công nghệ thông tin - Viện hàn lâm khoa học và công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Ngọc Minh (VN) 
(54) Hệ thống quan sát đối tượng từ xa dạng quả cầu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới hệ thống quan sát từ xa dạng quả cầu theo giải pháp hữu 
ích sử dụng phương thức vô tuyến để truyền tín hiệu video, hình ảnh độ nét cao (HD) ở 
băng tần 5,8GHz. Hệ thống gồm hai cấu phần chính riêng biệt là thiết bị giám sát đối 
tượng dạng quả cầu và thiết bị giám sát trung tâm điều khiển và thu nhận dữ liệu (còn 
được gọi là khối trung tâm) dưới dạng vali. Trong đó, thiết bị thu và ghi hình không dây 
cơ động, tín hiệu video được truyền về trung tâm chỉ huy qua sóng vô tuyến. Bộ sản 
phẩm hỗ trợ người dùng theo dõi trực tiếp hiện trường từ xa. Thiết bị có khả năng chịu 
va đập, môi trường khắc nghiệt đảm bảo ổn định khi được ném vào khu vực cần quan 
sát. Thiết bị giám sát đối tượng dạng quả cầu có nguồn phát hồng ngoại để quan sát 
trong vùng ánh sáng yếu. Chức năng chính của hệ thống để hỗ trợ lực lượng chức năng 
tiếp cận trực tiếp hiện trường từ xa thông qua màn hình để đánh giá về địa hình, đối 
tượng phục vụ cho giải pháp xử lý tình huống hợp lý nhất trong thực tế cứu hộ, cứu nạn.  
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(11) 4074 
(21) 2-2019-00033 (51) 7 B65H  29/02 

(22) 18.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2019 
(75) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia 
(74) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn phòng Luật sư Hoàng Danh) 
(54) Cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm bao gồm: mâm hút thứ 
nhất, mâm hút thứ hai, trục điều chỉnh, ống trượt, cơ cấu ép. Trong đó, các trụ dẫn 
hướng và các khối lắp lần lượt được bố trí tại mép phía ngoài và mép phía trên các mâm 
hút. Các ống trượt được bố trí xuyên qua các trụ dẫn. Cơ cấu ép được bố trí sao cho có 
thể trượt dọc theo các ống trượt. Vít định vị của cơ cấu ép tỳ vào ống trượt để cố định vị 
trí của cơ cấu ép trên ống trượt. Các chi tiết ép có dạng trục ren, một đầu được tạo biên 
dạng để dễ dàng xoay được, một đầu được gắn với chi tiết đàn hồi sao cho khi quay các 
chi tiết ép, các chi tiết đàn hồi sẽ ép phẳng các mép của các tấm vật liệu, để quá trình 
ghép nối các mép này được đảm bảo chất lượng. Trục điều chỉnh có phần đầu thứ nhất 
được tạo ren để ăn khớp với ren của lỗ xuyên và được khóa cố định với khối lắp nhờ đai 
ốc hãm, phần đầu thứ hai được tạo ren và ăn khớp tương ứng với lỗ ren được tạo ở đầu 
thứ nhất của phần trụ xoay. Đầu thứ hai của phần trụ xoay được bố trí nằm giữa lỗ 
xuyên, sao cho phần đầu thứ hai này có thể quay tự do nhưng không trượt trong lỗ 
xuyên.  
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(11) 4075 
(21) 2-2019-00034 (51) 7 A01H  5/04 

(22) 21.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2019 
(71) Công ty TNHH VAENCO Việt Nam  (VN) 

Số 18, ngách 72, ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Trung Tự, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đinh Xuân Tú (VN), Vũ Duy Dũng (VN), Nguyễn Văn Bình (VN), Vũ Duy Tú (VN) 
(54) Quy trình nhân giống cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis 

Ha et Grushv.) bằng phương pháp nuôi cấy phôi hữu tính 
  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình nhân giống cây sâm Ngọc Linh (Panax 

vietnamensis Ha et Grushv.) bằng phương pháp nuôi cấy mô hữu tính, trong đó phương 

pháp này bao gồm các bước: a) chuẩn bị mẫu vô trùng; b) thu cụm phôi hữu tính; c) tách 
phôi hữu tính; d) nhân nhanh phôi; e) nảy mầm phôi; f) bồi dưỡng chồi; g) tạo cây sâm 
Ngọc Linh nuôi cấy mô hoàn chỉnh; và h) thu cây sâm Ngọc Linh giống. Quy trình theo 
giải pháp cho phép rút ngắn được quá trình nhân cây sâm Ngọc Linh và tăng được hệ số 
nhân và tỷ lệ cây phát triển ngoài thực địa cao.  
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(11) 4076 
(21) 2-2019-00035 (51) 7 G06F 16/00, 7/00, G06Q 50/01 

(22) 22.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2019 
(71) Viện Công nghệ thông tin - Viện hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Việt Anh (VN), Vũ Thị Lan Anh (VN), Phạm Ngọc Minh (VN), Đào Quang 
Toàn (VN), Vũ Thị Nhạn (VN) 

(54) Phương pháp dự báo xác suất lan truyền thông tin trên mạng 
xã hội trực tuyến 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp dự báo xác suất lan truyền thông tin trên 
mạng xã hội trực tuyến, trong đó phương pháp dự báo này chia thời gian lan truyền 
thông tin thành những khoảng thời gian đều nhau, mỗi khoảng có độ dài là 30 phút, 
phương pháp dự báo sử dụng dữ liệu lịch sử tương tác của nguời dùng và dữ liệu liên kết 
mạng xã hội để thực hiện dự báo, trong đó phương pháp này bao gồm các bước :  
- với khoảng thời gian lan truyền đầu tiên, tính toán xác suất lan truyền theo tương tác 
người-người dựa trên dữ liệu lịch sử tương tác và dữ liệu liên kết mạng xã hội, tính toán 
xác suất lan truyền theo tương tác người-nội dung dựa trên dữ liệu lịch sử tương tác;  
- với khoảng thời gian lan truyền sau khoảng thời gian lan truyền đầu tiên, dự báo xác 
suất lan truyền giống bước trên, sau đó phát hiện sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài 
mạng xã hội dựa vào việc cập nhật thông tin lan truyền thực tế của giai đoạn trước đó, 
lượng hóa yếu tố ảnh hưởng và cộng thêm vào xác suất lan truyền dự báo.  
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(11) 4077 
(21) 2-2019-00039 (51) 7 E01C 7/10 

(22) 29.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2019 
(71) Viện Thủy công  (VN) 

Số 3, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Bá Thao (VN), Nguyễn Quốc Dũng (VN), Phạm Văn Minh (VN), Nguyễn Huy 

Vượng (VN), Phạm Việt Dũng (VN), Đinh Văn Thức (VN) 
(54) Kết cấu mặt đường giao thông nông thôn sử dụng đất bazan 

tại chỗ trộn puzolan tự nhiên, xi măng và vôi 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu mặt đường giao thông nông thôn sử dụng đất 

bazan tại chỗ trộn puzolan tự nhiên, xi măng và vôi có chiều dày (h2) được tạo ra bằng 
cách trộn đất tại chỗ với tỷ lệ 4% đến 7% xi măng, 5% đến 8% puzolan tự nhiên nghiền 
mịn, 2,5% đến 3% vôi sống nghiền mịn, hỗn hợp được phay trộn tại chỗ bằng máy phay 
chuyên dụng, đầm chặt ở độ ẩm tối ưu, độ chặt K = 0,98, sau đó phủ mặt bằng bê tông 
át phan hoặc đá dăm láng nhựa có chiều dày (h1). Kết cấu mới làm tăng cường độ kháng 
kéo, uốn, giảm co ngót, trương nở của đất bazan, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật làm kết 
cấu mặt đường GTNT. Tận dụng được nguồn nguyên liệu puzolan sẵn có để thay thế 
một phần xi măng nên giảm giá thành. Ưu điểm của giải pháp là tận dụng được nguyên 
liệu sẵn có tại địa phương, thời gian thi công nhanh, mặt đường thân thiện với môi 
trường và độ êm thuận cao.  
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(11) 4078 
(21) 2-2019-00046 (51) 7 E03F  5/06 

(22) 30.01.2019 (43) 25.03.2019 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2019 
(71) Công ty cp tường nhẹ NUCEWALL  (VN) 

Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Hàn Ngọc Đức (VN) 
(54) Chi tiết bản thép tạo khớp và phương pháp thi công mối nối 
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Daniel S. DAVIDSON (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
500 

(11) 35031 
(21) 3-2018-01641 (28) 01 
(54) Nắp dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 07.08.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 004701480 08.02.2018 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Wei Chia, CHANG (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35032 
(21) 3-2018-01781 (28) 01 
(54) Bộ đồ bảo hộ (51) 02-02 

(22) 17.08.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Nguyễn Nam Trung  (VN) 

100 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Nam Trung (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
502 

(11) 35033 
(21) 3-2018-01815 (28) 01 
(54) Hệ thống bếp (51) 07-02 

(22) 24.08.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần 22  (VN) 

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Trương Ngọc Toán (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
504 

(11) 35034 
(21) 3-2018-01818 (28) 01 
(54) Khay trồng cây (51) 11-02 

(22) 24.08.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Tokai  (VN) 

Tầng 4, Green Star Building, số 70 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) KAGEYAMA MAMI  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
505 

(11) 35035 
(21) 3-2018-01824 (28) 01 
(54) Hố thu nước mưa và ngăn 

mùi 
(51) 23-99 

(22) 27.08.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH xây dựng Tiến Lâm  (VN) 

Thôn Thọ Lâm, xã Hiệp Hòa Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 
(72) Phan Gia Hùng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35036 
(21) 3-2018-01960 (28) 01 
(54) Máng ăn cho gà (51) 30-03 

(22) 18.09.2018 (43) 25.03.2019 
(71) CTB, INC.  (US) 

611 North Higbee Street, Milford, Indiana 46542, United States of America 
(72) Mark, Wayne R. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

           
 

                               1.1                                       1.2                                     1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
507 

(11) 35037 
(21) 3-2018-01970 (28) 01 
(54) Thiết bị truyền tín hiệu (51) 13-03, 14-02 

(22) 19.09.2018 (43) 25.03.2019 
(71) DONGGUAN YUQIU ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 

Liuwuxiang Precinct, Liaobu Town, Dongguan Guangdong, China 
(72) Gary Huang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
508 

(11) 35038 
(21) 3-2018-01987 (28) 02 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830110494.8 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
510 

(11) 35039 
(21) 3-2018-01988 (28) 01 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830110156.4 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35040 
(21) 3-2018-01989 (28) 01 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830110415.3 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
512 

(11) 35041 
(21) 3-2018-01990 (28) 01 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830110780.4 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
513 

(11) 35042 
(21) 3-2018-01991 (28) 01 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830110156.4 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

           
 

                                       1.1                              1.2                                1.3 
 
 
 

            
 

                     1.4                              1.5                              1.6                                1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
514 

(11) 35043 
(21) 3-2018-01993 (28) 01 
(54) Hộp đựng kem (51) 09-03 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830109935.2 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

             
 

                                        1.1                              1.2                            1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
515 

(11) 35044 
(21) 3-2018-01994 (28) 02 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830110677.X 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
                                  1.1                                    1.2                                     1.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
517 

(11) 35045 
(21) 3-2018-01995 (28) 01 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830109982.7 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                  1.1                                    1.2                                     1.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
518 

(11) 35046 
(21) 3-2018-01996 (28) 01 
(54) Bao gói kem (51) 09-05 

(22) 21.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830109993.5 23.03.2018 CN 
(71) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, jinshan road, jinshan development zone, hohhot, inner mongolia 010110, p.r. 
China 

(72) Nugroho NURARIFIN (ID), Maria PRISCILLA (ID), Sugiono YOPIE (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
                                 1.1                                    1.2                                       1.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
519 

(11) 35047 
(21) 3-2018-02015 (28) 01 
(54) Chai đựng sữa tắm (51) 09-01 

(22) 25.09.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH thương mại và phát triển Ngọc Viễn Đông  (VN) 

440/13/7 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Tuấn (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IPC) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                            1.1                           1.2                               1.3                            1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
520 

(11) 35048 
(21) 3-2018-02029 (28) 01 
(54) Bộ phận nối để truyền tín 

hiệu 

(51) 13-03, 14-02, 14-03 

(22) 26.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0014367 27.03.2018 KR 
(71) GIGALANE CO., LTD.  (KR) 

46, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (postal code: 
18449) 

(72) Song, Hwa Yoon (KR), Lee, Jin Uk (KR), Cha, Sun Hwa (KR), Yang, Chang Hyun  
(KR), Kim, Eun Jung  (KR), Jung, Kyung Hun  (KR), Jung, Hee Seok (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                       1.1                               1.2                              1.3                            1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
521 

(11) 35049 
(21) 3-2018-02030 (28) 01 
(54) Bộ phận nối để truyền tín 

hiệu 

(51) 13-03, 14-02, 14-03 

(22) 26.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0014368 27.03.2018 KR 
(71) GIGALANE CO., LTD.  (KR) 

46, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (postal code: 
18449) 

(72) Song, Hwa Yoon  (KR), Lee, Jin Uk  (KR), Cha, Sun Hwa  (KR), Yang, Chang Hyun  
(KR), Kim, Eun Jung  (KR), Jung, Kyung Hun  (KR), Jung, Hee Seok  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
522 

(11) 35050 
(21) 3-2018-02031 (28) 01 
(54) Bộ phận nối để truyền tín 

hiệu 

(51) 13-03, 14-02, 14-03 

(22) 26.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0014369 27.03.2018 KR 
(71) GIGALANE CO., LTD.  (KR) 

46, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (postal code: 
18449)  

(72) Song, Hwa Yoon  (KR), Lee, Jin Uk  (KR), Cha, Sun Hwa  (KR), Yang, Chang Hyun  
(KR), Kim, Eun Jung  (KR), Jung, Kyung Hun  (KR), Jung, Hee Seok  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35051 
(21) 3-2018-02032 (28) 01 
(54) Bộ phận nối để truyền tín 

hiệu 

(51) 13-03, 14-02, 14-03 

(22) 26.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0014370 27.03.2018 KR 
(71) GIGALANE CO., LTD.  (KR) 

46, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (postal code: 
18449)  

(72) Song, Hwa Yoon  (KR), Lee, Jin Uk  (KR), Cha, Sun Hwa  (KR), Yang, Chang Hyun  
(KR), Kim, Eun Jung (KR), Jung, Kyung Hun  (KR), Jung, Hee Seok (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
524 

(11) 35052 
(21) 3-2018-02033 (28) 01 
(54) Bộ phận nối để truyền tín 

hiệu 

(51) 13-03, 14-02, 14-03 

(22) 26.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0014371 27.03.2018 KR 
(71) GIGALANE CO., LTD.  (KR) 

46, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (postal code: 
18449)  

(72) Song, Hwa Yoon  (KR), Lee, Jin Uk  (KR), Cha, Sun Hwa  (KR), Yang, Chang Hyun  
(KR), Kim, Eun Jung  (KR), Jung, Kyung Hun (KR), Jung, Hee Seok  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
525 

(11) 35053 
(21) 3-2018-02056 (28) 01 
(54) Loa âm thanh (51) 24-01, 24-99 

(22) 27.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 005135498 28.03.2018 EM 
(71) DEVIALET  (FR) 

10, place Vend«me 75001 Paris FRANCE 
(72) Gregory CIBERT (FR), Charles GARBANI (FR), Nicolas REGENTETE (FR), Fabien 

GERLIER (FR), Emmanuel NARDIN (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35054 
(21) 3-2018-02076 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc cấp cứu (51) 09-03 

(22) 28.09.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần Hoàng Lê Sài Gòn  (VN) 

Số 36 đường số 10, khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Quốc Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35055 
(21) 3-2018-02077 (28) 02 
(54) Thiết bị dò lưu lượng (51) 10-05 

(22) 28.09.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 2018-006869 29.03.2018 JP 

2018-006870 29.03.2018 JP 
(71) LUBE CORPORATION  (JP) 

Horizon One, 30-16, Nishi-Waseda 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051 Japan 
(72) Koichi WADA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(21) 3-2018-02184 (28) 01 
(54) Hộp trợ lực sàn bê tông (51) 25-02 

(22) 17.10.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa Toàn Thắng  (VN) 
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(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 
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(21) 3-2018-02263 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 

(22) 26.10.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Nguyễn Tiến Lượng  (VN) 

Phòng 1506, VP6, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
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(21) 3-2018-02301 (28) 01 
(54) Hộp đựng thức ăn (51) 09-03 

(22) 31.10.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
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(11) 35067 
(21) 3-2018-02302 (28) 01 
(54) Dụng cụ đựng chất lỏng (51) 07-07 

(22) 31.10.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(71) 1. Lê Hoàng Quốc Việt  (VN) 

40 khu phố 5, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Trung Hiếu  (VN) 
214/B1 Bis Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(71) Nguyễn Hòa Bình  (VN) 

Số 65 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Con Cò Vàng  (VN) 
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(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Con Cò Vàng  (VN) 
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(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Thuận 

Phát Đắk Nông  (VN) 
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(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  (VN) 
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(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  (VN) 
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(71) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 
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(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Con Cò Vàng  (VN) 
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(71) Công ty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm Duy Phát  (VN) 
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(55)  
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(11) 35113 
(21) 3-2018-02539 (28) 01 
(54) Thiết bị biến đổi tín hiệu (51) 14-03 

(22) 26.11.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830247853.4 24.05.2018 CN 
(71) SCHNEIDER ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY LTD  (AU) 

78 Waterloo Road, Macquarie Park, New South Wales Nsw 2113, Australia 
(72) GUAN, Yingzhi (CN), ZHENG, Leihong (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 35114 
(21) 3-2018-02542 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 27.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An .3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 35115 
(21) 3-2018-02546 (28) 01 
(54) Túi kẹo (51) 09-05 

(22) 27.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An .3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 35116 
(21) 3-2018-02547 (28) 01 
(54) Túi kẹo (51) 09-05 

(22) 27.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An .3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 35117 
(21) 3-2018-02548 (28) 01 
(54) Túi kẹo (51) 09-05 

(22) 27.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An .3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 35118 
(21) 3-2018-02549 (28) 04 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 27.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An .3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 35119 
(21) 3-2018-02551 (28) 01 
(54) Đèn Led (51) 26-03 

(22) 27.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần SLIGHTING Việt Nam  (VN) 

Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Ngọc Quỳnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 35120 
(21) 3-2018-02554 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01, 07-07 

(22) 27.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 35121 
(21) 3-2018-02556 (28) 01 
(54) Ba lô (51) 03-01 

(22) 28.11.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830269061.7 31.05.2018 CN 
(71) HANERGY MOBILE ENERGY HOLDING GROUP  (CN) 

Room 107, No. 2, Comprehensive Office Building, Olympic Village Sub-district, 
Chaoyang District, Beijing, P. R. China 

(72) ZHANG, Te (CN), TAN, Yulin (CN), DAI, Yanxin (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC VN.) 
(55)  
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(11) 35122 
(21) 3-2018-02557 (28) 01 
(54) Dụng cụ đựng tàn thuốc lá (51) 27-03 

(22) 28.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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(11) 35123 
(21) 3-2018-02558 (28) 01 
(54) Nắp bệ vệ sinh (51) 23-02 

(22) 28.11.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830268153.3 31.05.2018 CN 
(71) LIXIL INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 

8 Temasek Boulevard #18-01/02 Suntec Tower 3 Singapore 038988 
(72) Antoine Besseyre des Horts (FR), Sinlapachai Putpan (TH), Sophon Watcharapai (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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619 

(11) 35124 
(21) 3-2018-02564 (28) 01 
(54) Nắp lon đồ hộp (51) 09-07 

(22) 28.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803-2599, United States of America 
(72) Christopher RAMSEY (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(55)  
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(11) 35125 
(21) 3-2018-02566 (28) 01 
(54) Máy trò chơi (51) 21-03 

(22) 28.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) SAMJIN INTERNATIONAL., LTD.  (KR) 

#08390, Suite1106, 31, Digital-ro 30-gil, Guro-gu, Seoul, South Korea 
(72) Jung Byeong Hun (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 35126 
(21) 3-2018-02572 (28) 01 
(54) Bao bì phân bón (51) 09-05 

(22) 29.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Con Cò Vàng  (VN) 

23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Kim Thoa (VN) 
(55)  
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623 

(11) 35127 
(21) 3-2018-02573 (28) 02 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 29.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An .3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 35128 
(21) 3-2018-02574 (28) 01 
(54) Nắp chụp đầu đốt bếp gas (51) 07-02 

(22) 29.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại BLUE STAR  (VN) 

642/36 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Đình Vương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 35129 
(21) 3-2018-02575 (28) 01 
(54) Vòi rót dùng cho túi đựng 

chất lỏng 

(51) 09-07 

(22) 29.11.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0032721 16.07.2018 KR 
(71) JOONGANG PLATEC CO., LTD  (KR) 

102, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(72) Oh-Joon KWON (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 35130 
(21) 3-2018-02576 (28) 01 
(54) Thân bộ phận ly hợp (51) 12-16, 15-01 

(22) 29.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) T.P.P.CO.  (JP) 

3-1, Jittyo Tobe-cho Iyo-gun Ehime 7912113, Japan 
(72) Takeshi SHIGEMATSU (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 35131 
(21) 3-2018-02583 (28) 01 
(54) Dụng cụ để rửa rau quả (51) 07-07 

(22) 29.11.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0027052 12.06.2018 KR 
(71) JISUNG INDUSTRY INC.  (KR) 

#602 Chum-Dan Knowledge Indusrty Center, 17-17, 208 High-Tech Kwaki-ro, Buk-gu, 
Gwangju city, Korea 

(72) KIM, Min-Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 35132 
(21) 3-2018-02587 (28) 01 
(54) Gạch thông gió (51) 25-01 

(22) 30.11.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần VIET TILES  (VN) 

91 Trần Não, KP4, phường Bình An, quận 2; thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tom Fereday (AU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 35133 
(21) 3-2018-02588 (28) 01 
(54) Máy nén không khí cầm tay (51) 15-09 

(22) 03.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0055084 26.11.2018 KR 
(71) DONGHWAN LEE  (KR) 

204-404, 198, Haan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, 14313, Republic of Korea 
(72) Donghwan Lee  (KR 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 
 

                                                   1.1                                1.2                         1.3 
 
 
 

       
 

                                            1.4                                                        1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
632 

       
 
 

                                                          1.6                           1.7 
 
 

    
 
 
                                                    1.8                                                          1.9



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
633 

(11) 35134 
(21) 3-2018-02595 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 

(22) 04.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0055708 29.11.2018 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) LEE, Hen Son (KR), BACK, So Mi (KR), SEO, Eun Jung (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 35135 
(21) 3-2018-02596 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 

(22) 04.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0055709 29.11.2018 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) LEE, Hen Son (KR), BACK, So Mi (KR), SEO, Eun Jung (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 35136 
(21) 3-2018-02610 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH phân bón VINA SYNTAX  (VN) 

Lô B222A, đường số 7, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
(72) Trương Phương Quân (VN) 
(55)  
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(11) 35137 
(21) 3-2018-02611 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH phân bón VINA SYNTAX  (VN) 

Lô B222A, đường số 7, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  
(72) Trương Phương Quân (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35138 
(21) 3-2018-02612 (28) 02 
(54) Công tắc cho thiết bị đun 

nước 

(51) 13-03 

(22) 05.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 005298437-0001 05.06.2018 EM 

005298437-0002 05.06.2018 EM 
(71) ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE  (FR) 

44 Boulevard des Etats-Unis, 85000 LA ROCHE-SUR-YON, France 
(72) Amaury MALHERE (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 35139 
(21) 3-2018-02617 (28) 01 
(54) Bao bì phân bón (51) 09-05 

(22) 06.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Con Cò Vàng  (VN) 

23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
676 

(11) 35166 
(21) 3-2018-02671 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 11.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
678 

(11) 35167 
(21) 3-2018-02672 (28) 01 
(54) Thiết bị chăm sóc da (51) 28-03 

(22) 11.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0026840 11.06.2018 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Sanghoon Yoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(11) 35168 
(21) 3-2018-02673 (28) 01 
(54) Thiết bị chăm sóc da (51) 28-03 

(22) 11.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0026841 11.06.2018 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Sanghoon Yoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
680 

(11) 35169 
(21) 3-2018-02685 (28) 01 
(54) Phễu máy băm rau bèo (51) 15-09, 15-99 

(22) 12.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Nguyễn Hải Châu  (VN) 

Phòng 319, C4, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hải Châu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                      1.1                                  1.2                               1.3 
 
 
  

       
 

                 1.4                                 1.5                                1.6                                 1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
681 

(11) 35170 
(21) 3-2018-02686 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyễn Hữu Thắng  

(VN) 
Số 36B/14 đường 762 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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                         1.2                                                1.3                               1.4                 1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
682 

(11) 35171 
(21) 3-2018-02687 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyễn Hữu Thắng  

(VN) 
Số 36B/14 đường 762 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 
  

    
 

                       1.2                                               1.3                                 1.4                     1.5 
 
 

   
 

                                                 1.6                                               1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
683 

(11) 35172 
(21) 3-2018-02688 (28) 01 
(54) Tấm ghép dùng làm khuôn 

đúc 

(51) 15-09, 08-05 

(22) 12.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) NICHIETSU INC.  (JP) 

1-19-18-1103, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033, Japan 
(72) Tuong The Hien (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

    
 

                    1.1                                            1.2                                                1.3 
 
 
 

            
 

         1.4      1.5                              1.6                                                        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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                                              1.8                            1.9 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
685 

(11) 35173 
(21) 3-2018-02710 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 14.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH lương thực Hồng Sơn  (VN) 

Nhà 04, ngõ 02, Ngô Đức Kế, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Trần Thị Kim Tuyến (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                                     1.1                                                          1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
686 

(11) 35174 
(21) 3-2018-02716 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH  (VN) 

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
(72) Vũ Phạm Duy (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
687 

(11) 35175 
(21) 3-2018-02740 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 17.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và phát triển HADINA  (VN) 

Số 7C, ngõ 220, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Hà Đình Nam (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
688 

(11) 35176 
(21) 3-2018-02741 (28) 03 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 17.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH một thành viên sinh học công nghệ cao Thiện 

Thịnh Phú  (VN) 
Số 637, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(72) Nguyễn Văn Phú  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
689 

(11) 35177 
(21) 3-2018-02745 (28) 01 
(54) Bao bì phân bón (51) 09-05 

(22) 18.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Con Cò Vàng  (VN) 

23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Kim Thoa (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                        1.1                                                         1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
690 

(11) 35178 
(21) 3-2018-02746 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH VT TRAVEL PLUS  (VN) 

64/165, phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Quốc Định (VN) 
(55)  

 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
691 

(11) 35179 
(21) 3-2018-02747 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 18.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH VT TRAVEL PLUS  (VN) 

64/165, phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Quốc Định (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                         1.1                                         1.2                                                1.3 
 
 

    
 
 

                      1.4                                         1.5                                                1.6



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
692 

(11) 35180 
(21) 3-2018-02750 (28) 01 
(54) Còi (51) 02-07 

(22) 18.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 30-2018-0028678 21.06.2018 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21 beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11900, Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 
 

                    
 

                            1.1                     1.2                       1.3                  1.4               1.5 
 
 

          
 
 

                            1.6                      1.7                 1.8                         1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
693 

(11) 35181 
(21) 3-2018-02755 (28) 02 
(54) Bao gói khăn ướt (51) 09-05 

(22) 18.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Hiệp   (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thủy Lệ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                      1.1                                          1.2 
 
 

  
 
 

                                                     2.1                                             2.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
694 

(11) 35182 
(21) 3-2018-02758 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) CONFEZIONI LERARIO S.R.L.  (IT) 

Via Mottola km. 2, 200 zona ind., Martina Franca, Italy 
(72) Giuseppe LERARIO (IT) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                             1.1                                           1.2                                         1.3 
 
 
 

   
 
 

                         1.4                                           1.5                                               1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
695 

(11) 35183 
(21) 3-2018-02759 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) CONFEZIONI LERARIO S.R.L.  (IT) 

Via Mottola km. 2, 200 zona ind., Martina Franca, Italy 
(72) Giuseppe LERARIO (IT) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                          1.1                                          1.2                                          1.3 
 
 

    
 
 

                 1.4                               1.5                                        1.6                                1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
696 

(11) 35184 
(21) 3-2018-02760 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) CONFEZIONI LERARIO S.R.L.  (IT) 

Via Mottola km. 2, 200 zona ind., Martina Franca, Italy 
(72) Giuseppe LERARIO (IT) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                   1.1                                       1.2                                1.3 
 
 

    
 
 

               1.4                        1.5                                           1.6                                 1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
697 

(11) 35185 
(21) 3-2018-02761 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 19.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) CONFEZIONI LERARIO S.R.L.  (IT) 

Via Mottola km. 2, 200 zona ind., Martina Franca, Italy 
(72) Giuseppe LERARIO (IT) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

            
 

                       1.1                             1.2                  1.3                                     1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
698 

(11) 35186 
(21) 3-2018-02767 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 005318482-004 20.06.2018 EM 
(71) CHRISTIAN LOUBOUTIN  (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France 
(72) Christian Louboutin  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                                    1.1                          1.2                    1.3 
 
 

       
 

                           1.4                                               1.5                               1.6                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
699 

(11) 35187 
(21) 3-2018-02768 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 005318482-003 20.06.2018 EM 
(71) CHRISTIAN LOUBOUTIN  (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France 
(72) Christian Louboutin  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

          
 

                                                    1.1                        1.2                      1.3 
 
 

         
 

                        1.4                                                 1.5                                  1.6                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
700 

(11) 35188 
(21) 3-2018-02769 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 005318482-002 20.06.2018 EM 
(71) CHRISTIAN LOUBOUTIN  (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France 
(72) Christian Louboutin  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)   

 
 
 
 
 

         
 

                                                     1.1                           1.2                     1.3 
 
 
 

      
 

                        1.4                                                   1.5                                 1.6                 1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
701 

(11) 35189 
(21) 3-2018-02770 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 005318482-001 20.06.2018 EM 
(71) CHRISTIAN LOUBOUTIN  (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France 
(72) Christian Louboutin  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

          
 

                                                      1.1                        1.2                     1.3 
 
 
 

          
 

                        1.4                                                1.5                                  1.6                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
702 

(11) 35190 
(21) 3-2018-02774 (28) 01 
(54) Giá treo (51) 07-05, 23-03 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(30) 201830594235.7 24.10.2018 CN 
(71) SHANGRAO OLDE GREEN CO., LTD  (CN) 

No.4 Plant of Heji Home Park, Shangrao Technical Development Area, Jiangxi 
Province, China 

(72) Wu Jianbin (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  

                
 

                          1.1                                         1.2                                             1.3 
 

          
 

                 1.4                  1.5                              1.6                                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
703 

(11) 35191 
(21) 3-2018-02775 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) KWON, HYUK-HEUN  (KR) 

Ga5-3 26, Jeonwonmal 2-gil Seocho-gu, Seoul, Korea 
(72) KWON, Hyuk-heun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                              1.1                                             1.2                                        1.3 
 
 

   
 

                                                     1.4                                       1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
704 

   
 

                             1.6                                          1.7                                       1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
705 

(11) 35192 
(21) 3-2018-02784 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH MTV thực phẩm sạch An An  (VN) 

Tổ 20, ấp Cái Cạn 2, xã Phước Mỹ, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Cao Thúy An  (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
706 

(11) 35193 
(21) 3-2018-02785 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt  (VN) 

Số 93, tổ 6, ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Đoàn Văn Tài  (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                    1.1                                                             1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
707 

(11) 35194 
(21) 3-2018-02786 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Công ty TNHH MTV thực phẩm sạch An An  (VN) 

Tổ 20, ấp Cái Cạn 2, xã Phước Mỹ, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Cao Thúy An  (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
708 

(11) 35195 
(21) 3-2018-02787 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.12.2018 (43) 25.03.2019 
(71) Hợp tác xã Thanh Long xã Hậu Lộc  (VN) 

Tổ 1, ấp Kinh Ngay, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Lưu Văn Chính (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                1.1                                                                     1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu để vẽ và cho nghệ sĩ; bút lông để vẽ, chổi 

quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy; màng mỏng, tấm và bao bằng nhựa dùng để 
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chí xuất bản định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu 

bằng cao su [văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng], miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp 

mực dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng bìa cứng hoặc giấy cho bức tranh vẽ, ảnh chụp có 

khung; giá vẽ của họa sĩ, giấy thấm dầu cho da; giá dựng ảnh chụp; mực; khăn giấy để tẩy 

trang, giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; 

tấm lót bằng giấy hoặc bìa; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu để đóng gói; màu nước 

của họa sỹ [để vẽ]; phiên bản đồ họa, ảnh chân dung; tờ in thạc bản; bút, bút chì, bút máy, 

bút bi; cây bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; 

ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu, ống cắm bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút 

chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; kẹp giấy, kẹp vẽ; bút sáp; hồ dán và keo dùng cho 

mục đích văn phòng hoặc gia đình; giấy bồi; khay và giá công văn; bìa bọc thư; cái mở 

thư; băng dính và bộ phân phối băng dính; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cụ vẽ; hộp 

dụng cụ vẽ; anbom tem và tiền xu; túi cho thùng đựng rác; túi đựng rác; túi đông bằng bìa 

cứng hoặc giấy; túi đựng quà bằng bìa cứng hoặc giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh 

săn-uých; túi đựng bánh săn-uých (giấy); túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng 

giấy; túi đá viên bằng bìa cứng hoặc giấy, túi giấy hình nón, túi đựng bánh xăng-đuých 

bằng chất dẻo; túi cho lò vi sóng, túi mua hàng bằng giấy; túi bằng giấy; túi mua hàng 

bằng chất dẻo, túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi bằng chất dẻo dùng để đóng gói; túi 

bằng chất dẻo dùng để đóng gói; túi rác bằng giấy; túi thẻ đã được lót; phong bì; giấy 

thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; thẻ đánh dấu sách; vật dụng đánh dấu trang 

sách; giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay, nhật ký; bìa 

tệp hồ sơ, văn phòng phẩm, tấm lót bàn viết, tấm lót ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng 

đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; băng đàn hồi 

cho văn phòng, tranh ảnh; khuôn tô màu; vật dụng tẩy xoá, vật dụng xoá, chất lỏng tẩy 

xoá; dụng cụ mở thư chạy điện [văn phòng phẩm], vở nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ trang 

trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; túi đồ ăn buổi trưa bằng giấy; hòm làm 

bằng bìa cứng và hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo cáo; bìa cặp 

bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút chì màu; 

thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; đinh kẹp 

[máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng phẩm]; biển báo hiệu thận trọng làm bằng 

bìa cứng hoặc giấy; máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; máy nghiền CD sử dụng tại 

nhà hoặc cho văn phòng; máy và thiết bị phủ chất dẻo [văn phòng phẩm]; thiết bị chạy 

điện gắn xi mềm phong bằng nhiệt bảo vệ, đóng gói và đóng khung dùng cho tài liệu và 

ảnh chụp; vật dụng đựng hoặc hộp đựng thẻ; giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc 

thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; 

bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng và hộp đựng cho đóng 

dấu và con dấu; truyện tranh; com pa để vẽ; băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương 

trình máy tính; giấy sao chụp [văn phong phẩm]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; 

bìa tệp hồ sơ; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; dụng cụ gập giấy [đồ 

dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay 

bỏ túi bằng giấy; thẻ thư mục; ruy băng mục; bìa bọc sách bằng giấy; nhãn không bằng 

vải bằng bìa cứng hoặc giấy; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn 

phòng phẩm]; hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; sách mỏng; ống đựng ruột bút chì; tem thư; 

giấy dính; khăn ăn bằng giấy; đinh ấn; vé; ru băng máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc 
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không dùng điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút lông để viết; phấn viết; bảng viết; bìa 

[văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm dãi của trẻ 

em bằng giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; 

dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy 

gân (giấy làm từ sợi lanh hoặc có gân giống sợi lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; 

thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; giấy dính cho điện thoại di động; bức tranh vẽ đã có hoặc 

chưa có khung; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn 

phòng; hộp đựng mũ bằng bìa cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng 

màu để vẽ; chổi quét sơn; bút lông dùng cho họa sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy Xuan dùng để 

vẽ và viết thư pháp; bút chì cơ học; giấy washi. 
 

 
(210) 4-2018-05198 (220) 13.02.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) GRAZIANO MAZZA  (IT) 

Lungomare Gramsci 19, 63822 Porto San 

Giogio, Italia 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; ví 

tiền; túi sách học sinh; va li; túi du lịch; ô (dù). 
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; quần áo; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; giày; 

tất (vớ); đế giấy; tấm lót giầy. 
 

Nhóm 29: Dầu ôliu cho thực phẩm; quả ôliu đã được bảo quản; thịt lợn muối xông khói; 

xúc xích; pho mát; thịt giăm bông. 
 

Nhóm 33: Rượu vang, rượu uýt ki; rượu mạnh [đồ uống]; rượu mùi; đồ uống hoa quả có 

cồn; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai; rượu táo; rượu 

gạo; tinh dầu rượu; chiết xuất alcolic. 

 

Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ 

nữ, ví tiền, túi sách học sinh, va li, túi du lịch, ô (dù), thắt lưng [trang phục], giày cao cổ, 

quần áo, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, giày, tất (vớ), đế giấy, tấm lót giầy, dầu ôliu cho thực 

phẩm, quả ôliu đã được bảo quản, thịt lợn muối xông khói, xúc xích, pho mát, thịt giăm 

bông, rượu vang, rượu uýt ki, rượu mạnh [đồ uống], rượu mùi, đồ uống hoa quả có cồn, 

chiết xuất trái cây [có cồn], đồ uống được chưng cất, rượu cốc-tai, rượu táo, rượu gạo, tinh 

dầu rượu, chiết xuất alcolic; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn kinh doanh chuyên 

nghiệp; giới thiệu sản phẩm; thiết kế vật liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ 

hãng quảng cáo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 

vụ quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2018-05199 (220) 13.02.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) GRAZIANO MAZZA  (IT) 

Lungomare Gramsci 19, 63822 Porto San 
Giogio, Italia 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; ví 

tiền; túi sách học sinh; va li; túi du lịch; ô (dù). 
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; quần áo; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; giày; 
tất (vớ); đế giấy; tấm lót giầy. 

 

Nhóm 29: Dầu ôliu cho thực phẩm; quả ôliu đã được bảo quản; thịt lợn muối xông khói; 
xúc xích; pho mát; thịt giăm bông. 

 

Nhóm 33: Rượu vang, rượu uýt ki; rượu mạnh [đồ uống]; rượu mùi; đồ uống hoa quả có 
cồn; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai; rượu táo; rượu 
gạo; tinh dầu rượu; chiết xuất alcolic. 

 

Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ 
nữ, ví tiền, túi sách học sinh, va li, túi du lịch, ô (dù), thắt lưng [trang phục], giày cao cổ, 
quần áo, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, giày, tất (vớ), đế giấy, tấm lót giầy, dầu ôliu cho thực 
phẩm, quả ôliu đã được bảo quản, thịt lợn muối xông khói, xúc xích, pho mát, thịt giăm 
bông, rượu vang, rượu uýt ki, rượu mạnh [đồ uống], rượu mùi, đồ uống hoa quả có cồn, 
chiết xuất trái cây [có cồn], đồ uống được chưng cất, rượu cốc-tai, rượu táo, rượu gạo, tinh 
dầu rượu, chiết xuất alcolic; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn kinh doanh chuyên 
nghiệp; giới thiệu sản phẩm; thiết kế vật liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ 
hãng quảng cáo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ quán rượu nhỏ. 

 
 

 
(210) 4-2018-10683 (220) 09.04.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) BRINK'S NETWORK, 

INCORPORATED   (US) 
1801 Bayberry Court, Richmond, 
Virginia 23226, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và bảo hiểm, bao gồm dịch vụ máy rút tiền tự động, như bổ 

sung tiền mặt, nhận về tiền gửi và duy trì; dịch vụ xử lý tiền xu, cụ thể là phân loại và đếm 
tiền xu tự động; dịch vụ xử lý tiền giấy, cụ thể là phân loại và đếm tiền giấy tự động; 
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chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ cho máy nhận trả tiền, cụ thể là, nạp tiền cho máy, 
quyết toán tiền trong máy và báo cáo thông tin tài khoản bằng hệ thống báo cáo điện tử; 
dịch vụ tài khoản ngân phiếu (séc); dịch vụ séc tiền mặt; dịch vụ kiểm tra tiền gửi; dịch vụ 
chuyển tiền cho khách hàng vào ban đêm, mã hóa séc, hợp nhất các khoản tiền gửi cá 
nhân tại ngân hàng, lệnh thay đổi thương mại và lệnh thay đổi ngành liên quan đến lệnh 
(yêu cầu) về tiền mặt hoặc tiền xu tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng; 
dịch vụ hậu cần tiền mặt, cụ thể là, xử lý tiền mặt, tiền xu và séc như là lưu thông tiền 
giữa các ngân hàng trung tâm và chi nhánh, xác nhận thanh toán, xử lý tiền gửi, đặt lệnh 
rút tiền, quản lý kho giữ đồ và báo cáo thông tin; dịch vụ cung cấp kho lưu trữ, cụ thể là, 
cung cấp và bảo trì các két sắt có khay thả tiền dùng để nhận tiền và tiền lãi từ khoản tiền 
gửi có kỳ hạn tại các hệ thống giao dịch không tiền mặt (POS), nhận, hợp nhất và lưu giữ 
tiền lãi từ khoản tiền gửi có kỳ hạn này trong két nói trên; quản lý tiền thu được từ các 
cuộc hội nghị, triển lãm và buổi biểu diễn; bảo hiểm vận tải; dịch vụ liên quan đến bảo 
hiểm; dịch vụ môi giới hải quan; dịch vụ đếm tiền mặt. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải và xếp hàng vào kho, bao gồm vận chuyển bằng xe bọc thép 
đối với tiền, kim cương và trang sức, kim loại quý và tài sản có giá trị khác và vật thế chấp 
(vật bảo đảm); cung cấp các loại dịch vụ kho quỹ; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa 
quốc tế cho các tài sản có giá trị lớn (bao gồm cả thủ tục hải quan); cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ mặt đất cho dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ xếp hàng 
và lưu kho các tài sản có giá trị lớn, đưa hàng hóa vào xưởng và đóng gói hàng hóa, dịch 
vụ chuyển phát hàng không; dịch vụ vận tải đường biển; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 
đường hàng không hoặc đường bộ; lưu trữ các tài liệu mật của công ty, băng lưu trữ dữ 
liệu và các loại tài liệu nhạy cảm khác; dịch vụ đóng gói tiền xu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nhân sự để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, dịch vụ vận tải, 
đóng gói, lưu giữ hàng hoá và đảm bảo an ninh cho các hãng hàng không và sân bay. 

 
Nhóm 45: Các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ an ninh gia đình và dịch vụ báo động trong 
khu dân cư, bao gồm truyền thông khẩn cấp đến các dịch vụ cảnh sát, chữa cháy và y tế, 
thông qua các phương tiện điện tử, vô tuyến, điện thoại, máy tính, vệ tinh, ra-đi-ô, 
internet, cáp, không dây và các phương tiện khác; dịch vụ bảo vệ và giám sát; bảo vệ an 
ninh cho cơ sở vật chất; thiết lập các thiết bị an ninh và bảo vệ tại cảng và sân bay; quản 
lý hệ thống an ninh và bảo vệ tại cảng và sân bay; cho thuê và theo dõi các thiết bị an 
ninh, thiết bị báo cháy, báo trộm và cảnh báo cấp cứu y tế; tư vấn liên quan đến an ninh và 
giám sát; dịch vụ an ninh, giám sát tín hiệu từ hệ thống máy tính dùng để phát hiện việc 
đột nhập trái phép; dịch vụ đảm bảo việc tiêu hủy tài liệu. 

 
 

 
(210) 4-2018-10684 (220) 09.04.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.7 
(731) BRINK'S NETWORK, 

INCORPORATED  (US) 
1801 Bayberry Court, Richmond, 
Virginia 23226, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và bảo hiểm, bao gồm dịch vụ máy rút tiền tự động, như bổ 
sung tiền mặt, nhận về tiền gửi và duy trì; dịch vụ xử lý tiền xu, cụ thể là phân loại và đếm 
tiền xu tự động; dịch vụ xử lý tiền giấy, cụ thể là phân loại và đếm tiền giấy tự động; 
chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ cho máy nhận trả tiền, cụ thể là, nạp tiền cho máy, 
quyết toán tiền trong máy và báo cáo thông tin tài khoản bằng hệ thống báo cáo điện tử; 
dịch vụ tài khoản ngân phiếu (séc); dịch vụ séc tiền mặt; dịch vụ kiểm tra tiền gửi; dịch vụ 
chuyển tiền cho khách hàng vào ban đêm, mã hóa séc, hợp nhất các khoản tiền gửi cá 
nhân tại ngân hàng, lệnh thay đổi thương mại và lệnh thay đổi ngành liên quan đến lệnh 
(yêu cầu) về tiền mặt hoặc tiền xu tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng; 
dịch vụ hậu cần tiền mặt, cụ thể là, xử lý tiền mặt, tiền xu và séc như là lưu thông tiền 
giữa các ngân hàng trung tâm và chi nhánh, xác nhận thanh toán, xử lý tiền gửi, đặt lệnh 
rút tiền, quản lý kho giữ đồ và báo cáo thông tin; dịch vụ cung cấp kho lưu trữ, cụ thể là, 
cung cấp và bảo trì các két sắt có khay thả tiền dùng để nhận tiền và tiền lãi từ khoản tiền 
gửi có kỳ hạn tại các hệ thống giao dịch không tiền mặt (POS), nhận, hợp nhất và lưu giữ 
tiền lãi từ khoản tiền gửi có ký hạn này trong két nói trên; quản lý tiền thu được từ các 
cuộc hội nghị, triển lãm và buổi biểu diễn; bảo hiểm vận tải; dịch vụ liên quan đến bảo 
hiểm; dịch vụ môi giới hải quan; dịch vụ đếm tiền mặt. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải và xếp hàng vào kho, bao gồm vận chuyển bằng xe bọc thép 
đối với tiền, kim cương và trang sức, kim loại quý và tài sản có giá trị khác và vật thế chấp 
(vật bảo đảm); cung cấp các loại dịch vụ kho quỹ; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa 
quốc tế cho các tài sản có giá trị lớn (bao gồm cả thủ tục hải quan); cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ mặt đất cho dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ xếp hàng 
và lưu kho các tài sản có giá trị lớn, đưa hàng hóa vào xưởng và đóng gói hàng hóa, dịch 
vụ chuyển phát hàng không; dịch vụ vận tải đường biển; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 
đường hàng không hoặc đường bộ; lưu trữ các tài liệu mật của công ty, băng lưu trữ dữ 
liệu và các loại tài liệu nhạy cảm khác; dịch vụ đóng gói tiền xu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nhân sự để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, dịch vụ vận tải, 
đóng gói, lưu giữ hàng hoá và đảm bảo an ninh cho các hãng hàng không và sân bay. 

 

Nhóm 45: Các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ an ninh gia đình và dịch vụ báo động trong 
khu dân cư, bao gồm truyền thông khẩn cấp đến các dịch vụ cảnh sát, chữa cháy và y tế, 
thông qua các phương tiện điện tử, vô tuyến, điện thoại, máy tính, vệ tinh, ra-đi-ô, 
internet, cáp, không dây và các phương tiện khác; dịch vụ bảo vệ và giám sát; bảo vệ an 
ninh cho cơ sở vật chất; thiết lập các thiết bị an ninh và bảo vệ tại cảng và sân bay; quản 
lý hệ thống an ninh và bảo vệ tại cảng và sân bay; cho thuê và theo dõi các thiết bị an 
ninh, thiết bị báo cháy, báo trộm và cảnh báo cấp cứu y tế; tư vấn liên quan đến an ninh và 
giám sát; dịch vụ an ninh, giám sát tín hiệu từ hệ thống máy tính dùng để phát hiện việc 
đột nhập trái phép; dịch vụ đảm bảo việc tiêu hủy tài liệu. 

 

 
(210) 4-2018-10685 (220) 09.04.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; 3.7.17 
(731) BRINK'S NETWORK, 

INCORPORATED  (US) 
1801 Bayberry Court, Richmond, 
Virginia 23226, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và bảo hiểm, bao gồm dịch vụ máy rút tiền tự động, như bổ 

sung tiền mặt, nhận về tiền gửi và duy trì; dịch vụ xử lý tiền xu, cụ thể là phân loại và đếm 

tiền xu tự động; dịch vụ xử lý tiền giấy, cụ thể là phân loại và đếm tiền giấy tự động; 

chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ cho máy nhận trả tiền, cụ thể là, nạp tiền cho máy, 

quyết toán tiền trong máy và báo cáo thông tin tài khoản bằng hệ thống báo cáo điện tử; 

dịch vụ tài khoản ngân phiếu (séc); dịch vụ séc tiền mặt; dịch vụ kiểm tra tiền gửi; dịch vụ 

chuyển tiền cho khách hàng vào ban đêm, mã hóa séc, hợp nhất các khoản tiền gửi cá 

nhân tại ngân hàng, lệnh thay đổi thương mại và lệnh thay đổi ngành liên quan đến lệnh 

(yêu cầu) về tiền mặt hoặc tiền xu tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng; 

dịch vụ hậu cần tiền mặt, cụ thể là, xử lý tiền mặt, tiền xu và séc như là lưu thông tiền 

giữa các ngân hàng trung tâm và chi nhánh, xác nhận thanh toán, xử lý tiền gửi, đặt lệnh 

rút tiền, quản lý kho giữ đồ và báo cáo thông tin; dịch vụ cung cấp kho lưu trữ, cụ thể là, 

cung cấp và bảo trì các két sắt có khay thả tiền dùng để nhận tiền và tiền lãi từ khoản tiền 

gửi có kỳ hạn tại các hệ thống giao dịch không tiền mặt (POS), nhận, hợp nhất và lưu giữ 

tiền lãi từ khoản tiền gửi có ký hạn này trong két nói trên; quản lý tiền thu được từ các 

cuộc hội nghị, triển lãm và buổi biểu diễn; bảo hiểm vận tải; dịch vụ liên quan đến bảo 

hiểm; dịch vụ môi giới hải quan; dịch vụ đếm tiền mặt. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải và xếp hàng vào kho, bao gồm vận chuyển bằng xe bọc thép 

đối với tiền, kim cương và trang sức, kim loại quý và tài sản có giá trị khác và vật thế chấp 

(vật bảo đảm); cung cấp các loại dịch vụ kho quỹ; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa 

quốc tế cho các tài sản có giá trị lớn (bao gồm cả thủ tục hải quan); cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ mặt đất cho dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ xếp hàng 

và lưu kho các tài sản có giá trị lớn, đưa hàng hóa vào xưởng và đóng gói hàng hóa, dịch 

vụ chuyển phát hàng không; dịch vụ vận tải đường biển; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 

đường hàng không hoặc đường bộ; lưu trữ các tài liệu mật của công ty, băng lưu trữ dữ 

liệu và các loại tài liệu nhạy cảm khác; dịch vụ đóng gói tiền xu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nhân sự để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, dịch vụ vận tải, 

đóng gói, lưu giữ hàng hoá và đảm bảo an ninh cho các hãng hàng không và sân bay. 

 
Nhóm 45: Các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ an ninh gia đình và dịch vụ báo động trong 

khu dân cư, bao gồm truyền thông khẩn cấp đến các dịch vụ cảnh sát, chữa cháy và y tế, 

thông qua các phương tiện điện tử, vô tuyến, điện thoại, máy tính, vệ tinh, ra-đi-ô, 

internet, cáp, không dây và các phương tiện khác; dịch vụ bảo vệ và giám sát; bảo vệ an 

ninh cho cơ sở vật chất; thiết lập các thiết bị an ninh và bảo vệ tại cảng và sân bay; quản 

lý hệ thống an ninh và bảo vệ tại cảng và sân bay; cho thuê và theo dõi các thiết bị an 

ninh, thiết bị báo cháy, báo trộm và cảnh báo cấp cứu y tế; tư vấn liên quan đến an ninh và 

giám sát; dịch vụ an ninh, giám sát tín hiệu từ hệ thống máy tính dùng để phát hiện việc 

đột nhập trái phép; dịch vụ đảm bảo việc tiêu hủy tài liệu. 
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(210) 4-2018-11706 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.7.25; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại xuất nhập 
khẩu Trường An Phú  (VN) 
59/3A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh; thiết kế vật liệu quảng cáo; bán buôn sản phẩm ốp, lót trang trí trong xây dựng 
bằng đá, sản phẩm gạch ốp, lót trang trí trong xây dựng bằng bột đá ép, sản phẩm gạch ốp 
lót trang trí bằng gạch men, tranh, thảm, viền, gạch ốp, gạch lót các loại trong trang trí 
trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-14000 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Delicious 
Sake   (VN) 
116/53 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Trái sakê và sakê đã chế biến (nước mát từ lá sakê). 

 

 
(210) 4-2018-16017 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.1.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NDP Quốc Tế  
(VN) 
Lầu 07, 102Bis Lê Lai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (cụ thể là thông quan hàng hóa). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; dịch vụ kho bãi; dịch 
vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đóng gói và bốc xếp hàng hóa; dịch vụ môi giới thuê tàu biển; 
dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2018-16295 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) KR40-2017-0152912 29.11.2017 KR 

  
(731) GREATSUN INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (KR) 
1016, Sinwon Metroville, 1811 
Nambusunhwan-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; tinh chất dưỡng trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chống lão 

hóa; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp; mỹ phẩm sử dụng dưỡng chất tự nhiên; mặt nạ 
làm đẹp; mặt nạ dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước cân bằng da dùng cho mỹ 
phẩm; xà phòng làm đẹp; xà phòng tự nhiên. 

 

 
(210) 4-2018-17661 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh ngọc. 
(731) LANSINOH LABORATORIES, INC.  

(US) 
333 N. Fairfax Street, Ste 400, 
Alexandria, Virginia United States 
22314 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thụt rửa dùng 

cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân); chế phẩm vệ sinh thân 
thể; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm 
rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi; dầu gội khô; chế phẩm để 
tắm; bột nhão để rửa tay; dầu gội đầu; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt rửa; chế 
phẩm làm mềm vải [dùng đế giặt]; bột giặt; chế phẩm tẩy vết bẩn; chất tẩy rửa, trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chống tĩnh điện dùng 
cho mục đích gia dụng; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; chất tẩy rửa vệ sinh; chế 
phẩm đánh bóng; chế phẩm giặt đồ da; đá bọt; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; 
son môi; bông tăm (đồ vệ sinh cá nhân); bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; gel (từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; nước thơm cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; phấn trang điểm; chất 
nhuộm màu (mỹ phẩm); chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chống nắng; phấn trị rôm sảy; phấn rôm; chế phẩm loại bỏ rôm sảy; nước súc miệng, 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh răng; chế phẩm làm sạch răng giả; chất 
làm bóng răng giả; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; hương thơm để thắp; dầu gội cho 
vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; chế phẩm làm thơm không 
khí; chất khử mùi dạng bọt; dầu dùng cho mục đích làm sạch cho trẻ em; dầu dùng cho 
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mục đích mỹ phẩm cho trẻ em; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm cho trẻ em; nước 
thơm dùng cho trẻ em; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dùng cho trẻ em; 
phấn dùng cho trẻ em; bông gòn (đồ vệ sinh cá nhân); nước thơm để chống nắng; kem 
chống nắng; dung dịch dạng kem lỏng chống nắng; nước thơm chăm sóc cho da cháy 
nắng; dung dịch dạng kem lỏng dùng cho trẻ em [mỹ phẩm cho trẻ em]; chế phẩm làm 
rám nắng [mỹ phẩm]; kem dưỡng ẩm; kem dùng cho ngực và núm vú; kem làm trắng da; 
bột được chứa trong giấy ướt cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; nước 
thơm/kem chống nắng được chứa trong giấy ướt; nước thơm dưỡng da được chứa trong 
giấy ướt; nước thơm xức tóc; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; thuốc 
nhuộm tóc; chế phẩm tắm cho động vật, không bao gồm chế phẩm dược; chất làm mềm 
vải [dùng để giặt]; chất tẩy dạng bột dùng để giặt; chất tẩy dạng rắn dùng để giặt; chất tẩy 
dạng lỏng dùng để giặt; chế phẩm tẩy cho da dạng bọt; xà phòng tắm; xà phòng dạng rắn; 
xà phòng dạng lỏng; hồ bột để giặt; chất tẩy cho mục đích rửa và giặt; chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm cọ rửa và mài mòn. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; kem đánh 
răng chứa thuốc, xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng khử trùng; xà 
phòng chứa thuốc; chế phẩm vitamin; thuốc dùng cho người; chiết xuất từ ong chúa dùng 
cho mục đích y tế; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc đắp; nước khoáng dùng 
cho mục đích y tế; thuốc nhuận tràng; chất diệt khuẩn; thảo dược; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm; thuốc mỡ dược phẩm; trà thảo dược cho mục đích y tế; hộp thuốc 
cấp cứu [có chứa thuốc bên trong]; thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi; muối tắm dùng cho mục 
đích y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; thuốc viên làm làn da rám nắng; thuốc 
viên; thuốc viên hình đạn để nhét vào hậu môn; nước thơm dùng cho mục đích dược 
phẩm; dầu công thức dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng để chẩn đoán sự có 
thai; phấn có chứa thuốc; phấn dùng cho trẻ em có chứa thuốc; chế phẩm điều trị cháy 
nắng, rộp nắng cho mục đích y tế; thuốc mỡ trị rộp nắng, cháy nắng; cao dán cho mục 
đích làm mát; chế phẩm dược phẩm để chăm sóc da; thuốc trị cảm lạnh; thuốc trị cảm 
lạnh (dạng kem); thuốc trị ngứa dạng kem; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ (dùng cho 
người); thuốc bắc để điều trị bệnh ở trẻ em do rối loạn tiêu hóa hoặc suy dinh dưỡng; kem 
trị rôm sảy cho mục đích y tế; kem trị phát ban ở trẻ em cho mục đích y tế; hoá chất 
chống thụ thai; chất phóng xạ dùng cho mục đích y tế; khí gaz dùng cho mục đích y tế; 
chất dẫn hoá học dùng làm điện cực để ghi điện tâm đồ; tinh dịch dùng để thụ tinh nhân 
tạo; sản phẩm diệt khuẩn (chất diệt khuẩn) được chứa trong giấy ướt; chế phẩm khử trùng; 
chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; môi trường nuôi 
cấy vi khuẩn; đồ uống cho em bé; đồ ăn nhanh cho em bé; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho phụ nữ mang thai cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho phụ nữ mang thai 
cho mục đích y tế; thực phẩm được sấy khô, đông lạnh thích hợp cho mục đích y tế; sữa 
dạng lỏng cho em bé; kẹo có chứa thuốc; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; sữa bột [cho trẻ 
sơ sinh]; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho em bé và trẻ sơ sinh; sữa bột (cho em 
bé); chế phẩm làm trong sạch không khí, chất khử mùi không dùng cho người hoặc động 
vật; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; bột tẩy trắng (để khử trùng); thuốc dành 
cho thú y; chế phẩm tắm cho gia súc thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; hương xua 
đuổi muỗi; quần lót vệ sinh (quần lót chẽn gối), khăn vệ sinh; miếng lót của quần lót vệ 
sinh; tã lót dùng cho người không tự chủ được; quần lót, thấm hút được, dùng cho người 
không tự kiềm chế được; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; 
quần tã (tã lót trẻ em); quần tã trẻ em (quần tã); giấy khử trùng; quần áo cho người không 
tự kiềm chế được; cao dán; bông khử trùng; băng dùng để băng bó; bông thấm hút; miếng 
đệm chăm sóc ngực; bông gạc dùng cho mục đích y tế; bông vệ sinh; quần lót vệ sinh 
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kiểu chẽn gối; khăn giấy khử trùng; chất dính dùng cho răng; tã lót dùng cho vật nuôi 
cảnh; xà phòng khử trùng; xà phòng chứa thuốc. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); 
dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bơm phun thuốc trừ sâu; dụng cụ 
đánh dấu gia súc; cây lao móc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ giũa móng; dao cạo, 
dùng điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng điện và 
không dùng điện); dụng cụ bấm móng (dùng điện hoặc không dùng điện); bộ dụng cụ cắt, 
sửa móng tay; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]; cái kẹp; kích nâng, thao tác thủ 
công; dụng cụ đục lỗ (dụng cụ cầm tay); bơm tay; nhíp; kéo; dụng cụ cắt lát rau củ; dụng 
cụ cắt; dụng cụ mở hộp, không dùng điện; dụng cụ cắt lát trứng (không dùng điện); quả 
đấm bằng kim loại; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; kéo vát nhọn; dao dùng cho nhà bếp; dao 
cho mục đích thú y; dụng cụ cắt cho mục đích nấu ăn; vũ khí đeo cạnh sườn; thìa, dĩa ăn 
và dao ăn của trẻ em. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tính xách tay; 
phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình cho điện thoại di động có thể 
nhận và lưu giữ sử dụng internet; thiết bị đếm bước chân; nhật ký điện tử; thiết bị kiểm tra 
tem miễn cước; thiết bị phát hiện tiền giả; thiết bị phân phối vé; máy đọc để viết chính tả; 
thiết bị nhận dạng khuôn mặt; máy và thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; 
cân dùng cho em bé; cân sức khỏe; thiết bị và dụng cụ để cân; máy nhân trắc; dụng cụ đo; 
bảng thông báo điện tử; rađiô thiết bị điện động dùng để điều khiển từ xa các tín hiệu; vỏ 
bọc cho điện thoại; băng viđêô ghi sẵn; thiết bị thu hình; thiết bị thu viđêô; thiết bị giám 
sát trẻ nhỏ; thiết bị giám sát trẻ nhỏ có hình ảnh; vỏ bảo vệ cho ngăn chứa băng của thiết 
bị thu/đầu đọc băng viđêô; đĩa compắc [nghe-nhìn]; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị chiếu 
hình; thiết bị đo; ẩm kế; la bàn chỉ hướng; nhiệt ẩm kế; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho 
xe cộ; nhiệt kế để đo nhiệt độ nước tắm; nhiệt kế, không dùngcho mục đích y tế; thiết bị 
chỉ báo nhiệt độ; dụng cụ định lượng; thiết bị định lượng; thìa để đo; nhiệt kế điện tử 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị giảng dạy; thiết bị đo, bằng điện; trang thiết bị 
khoa học để đo trọng lượng, mức độ hóa học, tính dẫn điện trong một dung dịch; kính lúp 
(quang học); dây điện; chất bán dẫn; mạch tích hợp; nam châm; cầu dao điện; phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); vỏ bọc ổ điện; vỏ bảo vệ cho thiết bị 
điện; thiết bị phụ trợ cho công tắc đèn điện; màn hình viđêô; thiết bị điều khiển từ xa; vỏ 
bọc cho thiết bị điều khiển từ xa; sợi quang [sợi dẫn tia sáng]; thiết bị điều chỉnh nhiệt; 
cột thu lôi; máy điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị tia x dùng cho mục đích công nghiệp; 
nút bịt lỗ tai cho mục đích an toàn và bảo hộ, không dùng cho mục đích y tế; quần áo bảo 
hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; mũ bảo hiểm; còi; 
bao kính đeo mắt; pin điện; phim hoạt hình; thiết bị phụ trợ dùng cho công tắc điện; mũ 
bảo hiểm cho trẻ em. 

 
Nhóm 10: Thiết bị cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; vật dụng để cạo 
lưỡi; ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít); máy đo huyết áp; 
thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; nhiệt kế cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho 
mục đích y tế; máy hút mũi dãi; nhiệt kế cặp sốt điện tử; nhiệt kế cặp sốt hồng ngoại; thiết 
bị dùng để chẩn đoán sự mang thai; thiết bị xoa bóp chạy bằng điện dùng cho gia dụng; 
thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, răng giả; gương cho nha sỹ; thiết bị đo 
rơngen dùng cho mục đích y tế; máy trợ thính cho người điếc; khăn kéo cho giường bệnh; 
khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; chậu rửa dùng cho mục đích y tế; 
găng tay cho mục đích y tế; thắt lưng cho mục đích y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; đệm 
lót cho mục đích y tế; thìa dùng để uống thuốc; dụng cụ lấy ráy tai; túi đá chườm cho mục 
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đích y tế; lọ [ống] đựng nước tiểu để xét nghiệm; đệm lót khí dùng cho mục đích y tế; 
giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; tấm đệm (túi cùng) ngăn ngừa cơn đau trên 
cơ thể bệnh nhân; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; ghế để tiểu tiện trong phòng dùng 
cho bệnh nhân; nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; mặt nạ dùng cho hô hấp nhân tạo; vật 
dụng kéo núm vú; vật dụng bảo vệ núm vú; thiết bị làm mát ngực dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị làm ấm ngực dùng cho mục đích y tế; thiết bị hỗ trợ đi bộ cho người khuyết tật; 
cái kẹp khử trùng; đai lưng dùng cho sản phụ; đai lưng cho người sinh nhiều lần; lọ [ống] 
đựng nước tiểu để xét nghiệm có thể mang đi được; ghế tập đi vệ sinh; cốc uống thuốc 
dạng lỏng có gắn núm vú cho trẻ em; chai uống thuốc dạng lỏng cho trẻ em bú; gối làm 
mát có chứa hóa chất dùng cho mục đích y tế; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; hộp đựng 
thích hợp cho dụng cụ y tế; gối gây ngủ dùng chữa chứng mất ngủ; khăn trải giường cho 
người không kiềm chế được là em bé; vòng kích thích việc mọc răng; bình sữa cho trẻ em 
bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; núm vú giả cho trẻ em bú bình, van của bình sữa cho trẻ em 
bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; chân 
tay giả; mắt nhân tạo; đai nịt bụng; băng quấn bụng để chăm sóc cho phụ nữ mang thai; 
tất chân đàn hồi cho phẫu thuật; băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch; nạng chống cho 
người tàn tật; băng đàn hồi để băng bó; đế giày chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; 
cái ngậm nướn; bình dùng một lần; dụng cụ bấm lỗ ở đầu ngực (dụng cụ kích sữa mẹ); 
bình sữa cho trẻ em bú có kèm thìa tích hợp; bình sữa cho trẻ em bú có kèm vòi phun tích 
hợp; núm vú gi hình thú mỏ vịt dùng cho cốc uống nước của em bé; vật dụng đựng núm 
vú giả; vật dụng đựng bình sữa cho trẻ em bú; khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; đai nịt bụng cho phụ nữ. 

 
Nhóm 11: Dụng cụ bảo vệ dùng cho thiết bị chiếu sáng; đèn và đèn lồng sân khấu; đèn 
cho xe cộ; bật lửa ga; thiết bị làm nóng và thiết bị làm ấm nước chạy bằng điện; bình đun 
nước nóng; thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện; ấm đun nước, dùng điện; thiết bị nấu 
bếp [lò], nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; vỉ nướng [thiết 
bị nấu nướng]; bếp điện; lò nướng bánh chạy bằng điện; lò sưởi; thiết bị đun nước chạy 
bằng điện; nồi nấu cháo loãng chạy bằng điện cho em bé; thiết bị làm ấm giấy ướt; bếp 
nướng [thiết bị nấu nướng]; tấm sưởi; đá dung nham núi lửa sử dụng trong vỉ nướng; máy 
làm kem lạnh; tủ lạnh; thiết bị làm lạnh chứa hóa chất; khóa dùng cho tủ lạnh; thiết bị giữ 
ẩm chạy bằng điện; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt thông khí thải; thiết bị điều hòa 
không khí; máy sấy tóc; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị ga; 
thiết bị cấp nhiệt dùng cho mục đích công nghiệp; cái bọc ngoài an toàn dùng cho công 
tắc đánh lửa của bếp ga; vòi [vòi nước]; cần gạt nước phụ trợ dùng cho vòi nước; phụ tùng 
an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước tháp nước chặn dòng; hệ thống tưới 
nước tự động, bệ xí vệ sinh; vòi tắm hoa sen (di chuyển được) có giá đỡ; bồn tắm; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; chậu rửa gắn cố định với bệ bếp; thiết bị tắm hơi; bộ thu nhiệt 
mặt trời [làm nóng]; chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ; bình lọc nước uống; thiết bị 
khử trùng chạy bằng điện; thiết bị khử trùng chạy bằng điện dùng cho bình sữa của em 
bé; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; máy 
khử trùng; thiết bị dùng cho nước uống; thiết bị và dụng cụ dùng để khử muối trong nước 
biển; túi diệt khuẩn dùng một lần có thể mang đi được; thiết bị làm ấm chứa hóa chất; 
sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng điện; thiết bị làm ấm giường ngủ; chăn điện không 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị sưởi bỏ túi; bật lửa gaz (dùng đá lửa); lò phản ứng hạt 
nhân; quần áo sưởi bằng điện; thiết bị khử trùng và tẩy uế. 

 
Nhóm 16: Giấy; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; giấy vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng giấy; 
khăn trải bàn ăn bằng giấy; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; 
khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; sổ ghi 
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chép; thẻ; catalô; ấn phẩm; lịch; giấy dính [văn phòng phẩm]; danh thiếp kinh doanh, bức 
tượng nhỏ bằng giấy; sách; xuất bản phẩm dạng in; sách cho trẻ em với thiết bị phát ra âm 
thanh điện tử; tạp chí [định kỳ]; áp phích quảng cáo bằng hình ảnh; giấy bao gói; túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi cho lò vi sóng; màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bọc bảo vệ để giữ đồ được tươi lâu; dao dọc 
giấy [đồ dùng văn phòng]; bìa bọc sách bằng giấy; văn phòng phẩm; mực; con dấu [đóng 
dấu]; hộp bút; bút [đồ dùng văn phòng]; hồ dán cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; 
thước vuông góc; dụng cụ vẽ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; đồ dùng giảng 
dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; phấn cho thợ may; vật liệu để nặn; sách kinh đọc lần theo 
chuỗi hạt; tấm che bằng giấy; tấm phủ bệ xí vệ sinh bằng giấy; giấy lót dùng cho tã lót; tã 
lót bằng giấy; miếng đệm ngực bằng giấy; tã lót mỏng cho trẻ em, giấy ướt; giấy văn 
phòng phẩm; băng giấy; túi dùng để bảo quản sữa mẹ bằng giấy hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; bát [bát to]; chai lọ; hộp thiếc để đóng hộp thực phẩm; 
đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp bộ tách, bát, đĩa nhỏ; đĩa; chén; bộ đồ ăn, 
ngoại trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia dụng; nắp đậy đĩa; cốc bằng giấy 
hoặc bằng nhựa; đồ chứa đựng bằng nhựa dùng cho các vật dụng tráng men gia dụng (bao 
gồm bát to, bát, ấm, tách); rổ đựng bánh mì dùng cho gia đình, bộ nồi nấu không dùng 
điện; dụng cụ lọc dạng lưới cho mục đích gia dụng, nắp bình; máy trộn khuấy không chạy 
điện cho mục đích gia dụng; muôi cán dài (bộ đồ ăn); phễu để rót; dụng cụ đánh kem, 
không sử dụng điện cho mục đích gia dụng; cho để rán; dụng cụ ép trái cây, không dùng 
điện, dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị xay/nghiền cho mục đích gia dụng, không 
dùng điện; dụng cụ lọc dạng lưới; trục cán bột [dùng trong gia đình]; vật dụng hâm nóng 
bình sữa không dùng điện; ấm đun trà, không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không dùng 
điện; thùng chứa bánh mỳ; đũa; chảo, không dùng điện; nắp đậy rổ bằng tre; nồi hấp, 
không dùng điện, dùng để nấu nướng; nút bằng thuỷ tinh; thủy tinh (đồ đựng); đồ thủy 
tinh dùng hàng ngày (bao gồm tách, đĩa, ấm, bình); lọ đựng thuốc; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng; đồ sứ dùng hàng ngày (bao gồm bát, bát to, đĩa, ấm, bộ đồ ăn, bình, lọ); tác 
phẩm nghệ thuật bằng sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình để uống; bộ đồ uống trà [bộ đồ 
ăn]; cốc để uống; ống hút để uống; xô; hộp đựng xà phòng; cái giần sàng [dụng cụ gia 
đình]; dụng cụ chia xà phòng; tấm ván để là; lọ hoa; bô vệ sinh để trong phòng; thùng rác; 
bót để đi giày; vật dụng hỗ trợ việc cài khuy; lợn đựng tiền tiết kiệm; dụng cụ dùng để vệ 
sinh; tấm phủ chậu hoa, không bằng giấy; thiết bị khử mùi dùng cho cá nhân; chậu tắm 
cho trẻ em, có thể mang đi được; cái kẹp (cặp) quần áo; vòng và giá treo khăn tắm; lư đốt 
xông nước hoa; lược; bàn chải; bàn chải móng tay, chân; bàn chải vệ sinh; vật dụng để 
chải; bàn chải đánh giầy; bàn chải cọ rửa; chổi để làm sạch các bình chứa và thùng chứa; 
bàn chi để rửa bát đĩa; chổi vẽ lớn; lông làm bàn chải; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh 
răng, dùng điện; hộp đựng bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; dụng cụ mỹ phẩm; bọt 
biển dùng để vệ sinh; nùi bông để thoa phấn; miếng bọt biển dùng để kỳ da; hộp giữ lạnh 
mang đi được, không dùng điện; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ đựng cách 
nhiệt dùng cho đồ uống; bình cách điện; phích đựng chất lỏng; chai làm lạnh; thùng chứa 
cách nhiệt; thùng giữ lạnh mang đi được, không dùng điện; túi đẳng nhiệt; vỏ bình bẹt 
bằng chân không; tấm để làm sạch; bọt biển cho mục đích gia dụng; găng tay dùng cho 
mục đích gia dụng; bọt biển dùng để tắm, phalê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; máng 
uống nước cho vật nuôi; vườn ươm trong nhà [vườn trồng cây]; vỉ đập ruồi; bẫy ruồi; dụng 
cụ diệt muỗi (không chạy điện); hộp đựng sữa bột; cốc có sẵn ống hút; chén có vòi; cốc 
có tay cầm có thể tháo được; cốc tập uống nước cho em bé; dụng cụ nấu ăn, không dùng 
điện, cái nạo dùng cho nhà bếp; dụng cụ vắt nước; bình ngâm chiết; máy trộn khuấy 
không chạy điện cho mục đích gia dụng; tách, không bằng kim loại quý; đĩa bằng chất 
dẻo; nắp bình tập uống và nắp đồ chứa đựng; đồ phục vụ ăn uống (bộ đồ ăn), không bằng 
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kim loại quý; hộp làm tan đông sữa mẹ làm bằng chất dẻo, không chạy điện, cho mục 
đích gia dụng; bát đựng xúp không bằng kim loại quý; hộp đựng bữa ăn trưa; vật dụng 
hâm nóng bình sữa không dùng điện; bình bẹt đựng nước; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp, không bằng kim loại quý; đĩa giấy; chai nhựa; bộ ống hút rời; dụng cụ 
mở nút chai; chậu giặt; thiết bị điện dùng để hút và diệt côn trùng và bọ; hộp làm đá. 

 
Nhóm 25: Quần áo; tạp dề [trang phục]; quần áo bằng giấy; quần ống bó [quần dài]; áo 
nịt ngoài; quần đùi ống rộng; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo lót; quần áo bó; quần 
áo lót thấm mồ hôi (đồ lót); áo nịt ngực [áo lót]; quần áo ngủ; yếm; áo choàng mặc sau 
khi tắm; váy trong [quần áo lót]; quần áo lót cho phụ nữ; khăn choàng qua vai; quần áo 
cho trẻ em; quần trẻ em [đồ lót]; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; yếm dãi không bằng giấy; 
mũ bơi; quần áo bơi; quần áo mưa; áo mưa; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; 
giầy tập thể dục; dép; giày; miếng lót bên trong giày; đai quần; giày ống đi mưa; mũ lưỡi 
trai [đồ đội đầu]; mũ che tai [trang phục]; tất dài; trang phục dệt kim; quần ống bó [đồ giữ 
ấm chân]; túi bọc làm ấm chân [không dùng điện]; quần tất cho phụ nữ; găng tay hở 
ngón; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; dải đeo quần, tất; thắt lưng [trang phục]; 
quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; mũ tắm; áo choàng không tay mặc khi làm tóc; tạp dề dùng 
một lần. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo qua thư; 
phân phát hàng mẫu; quảng cáo; trang trí quầy hàng; dịch vụ người mẫu phục vụ cho 
quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; lập kế hoạch quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; đấu thầu 
và đặt giá thầu; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho 
người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
marketing; tuyển dụng lao động; dịch vụ tái lập kinh doanh; sao chụp tài liệu; quản lý tư 
liệu bằng máy tính; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu cho máy 
tính; kiểm toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ 
bán lẻ và bán buôn chế phẩm dược phẩm, thú y và vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn thuốc; dịch vụ bán lẻ và bán buôn chế phẩm dược phẩm; dịch vụ bán lẻ và bán 
buôn chế phẩm vệ sinh; dịch vụ bán lẻ và bán buôn vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ và bán buôn 
thuốc cho mục đích thú y. 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; truyền hình; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch 
vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; gửi tin nhắn; dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 41: Cung cấp bản tin trực tuyến (xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được) trong lĩnh vực cho con bú qua e-mail; giáo dục mầm non; giáo dục thực 
hành; trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khoá đào tạo từ xa; giáo 
dục thể chất; giảng dạy; gia sư; cung cấp thông tin về giáo dục; dịch vụ khảo thí giáo dục; 
tổ chức và điều khiển các cuộc thi về giáo dục và giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích 
giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập 
huấn]; dịch vụ cho mượn sách và các xuất bản phẩm khác; dịch vụ thư viện lưu động; xuất 
bản sách; xuất bản các xuất bản phẩm điện tử; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch thuật; 
phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ; tổ chức và tiến hành các vở kịch như vở opera, buổi hòa nhạc; 
dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; cung cấp tiện nghi 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sử dụng thẻ thành viên trong lĩnh vực giải trí hoặc giáo dục; 
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thông tin giải trí; huấn luyện viên thể dục; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khoẻ, cụ thể là, cung cấp hướng dẫn và thiết bị trong lĩnh vực thể dục thể chất; cho 
thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ huấn luyện động vật; dịch vụ thu thập dữ 
liệu trực tuyến, cụ thể là, thu thập thông tin chăm sóc trẻ em thông qua trang web về lĩnh 
vực giáo dục hoặc đào tạo; cung cấp thông tin trực tuyến về chăm sóc trẻ em qua trang 
web về lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo. 

 
Nhóm 42: Khảo sát và nghiên cứu về cho con bú và chăm sóc trẻ em; cung cấp ứng dụng 
phần mềm trực tuyến, không thể tải xuống, dựa trên nền tảng internet trong lĩnh vực chăm 
sóc trẻ em; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm soát chất lượng; dịch vụ ngành hoá; 
nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu về vi khuẩn; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thử nghiệm 
vải; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; dịch vụ 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; lập trình máy 
tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông 
tin về công nghệ và lập trình máy tính thông qua trang web; điện toán đám mây. 
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triển Tài năng Bóng đá Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; mũ nón; đồ đi ở chân; đinh đế giầy đá bóng.  
 

Nhóm 28: Quả bóng đá, cầu môn bóng đá; máy tập đá bóng [dụng cụ tập thể thao]; thiết 
bị phục hồi cơ thể; thiết bị tập luyện thể dục thể hình; dụng cụ rèn luyện thể hình. 
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, giày dép bóng đá, đồ thể thao, thiết bị và 
dụng cụ tập luyện thể thao, đồ lưu niệm liên quan đến bóng đá, thể thao; quảng cáo; quản 
lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; quản lý hoạt động kinh doanh và quản 
lý nhân sự của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo bóng đá; tuyển sinh khóa đào tạo tài năng bóng đá; tổ chức các 
giải thi đấu và phát triển phong trào bóng đá; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể 
hình và sức khỏe]; đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá. 

 

 
(210) 4-2018-20297 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) WESTERN DIGITAL 

TECHNOLOGIES, INC.  (US) 
5601 Great Oaks Parkway San Jose, 
California 95119, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để ghi âm thanh; thiết bị dùng để ghi hình ảnh; thiết bị dùng để 

tái tạo âm thanh; máy chơi nhạc có thể mang theo người; máy chơi nhạc mp3; phần cứng 
máy tính; các thiết bị ngoại vi của máy tính; máy tính và các linh kiện của máy tính; phần 
cứng mạng máy tính; các thiết bị mạng; bộ điều khiển từ xa; bộ nguồn năng lượng điều 
chỉnh; giao diện cho máy tính; vi mạch mạch tích hợp; mạch tích hợp; miếng bán dẫn 
dùng cho mạch tích hợp; thẻ gắn mạch điện tử; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); chương trình lưu trữ dữ liệu (chương trình máy tính ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) cho phép truy lục dữ 
liệu; phần mềm mã hóa (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống); phần mềm nén dữ liệu (ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống); phần mềm máy tính có thể tải xuống để phân tích và giám sát từ 
xa; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) để giám sát hệ thống máy tính; 
thiết bị lưu trữ dữ liệu; bộ nhớ máy tính; bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; vật mang dữ 
liệu từ tính; đĩa ghi (âm thanh, hình ảnh); bộ nhớ điện tử; thẻ nhớ; thiết bị nhớ (lưu trữ dữ 
liệu); ổ usb lưu trữ cực nhanh; bộ nhớ cực nhanh; bộ điều hợp thẻ cực nhanh; đầu đọc thẻ 
cực nhanh; ổ usb lưu trữ cực nhanh để trống (chưa lưu dữ liệu); thẻ nhớ cực nhanh; thẻ 
nhớ cực nhanh để trống (chưa lưu dữ liệu); thiết bị nhớ cực nhanh có thể xách tay; thiết bị 
nhớ bán dẫn; ổ đĩa máy tính; ổ đĩa cứng; ổ đĩa thể rắn; ổ đĩa lai thể rắn [sshd]; ổ sao lưu 
dự phòng cho máy tính; phần mềm tiện ích (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); các ấn 
phẩm điện tử có thể tải xuống trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ máy tính; 
bản tin điện tử có thể tải xuống trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ máy 
tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ liên lạc bằng vệ tinh, điện thoại, điện 
thoại di động, mạng máy tính hoặc internet toàn cầu; cung cấp kết nối viễn thông cho 
mạng máy tính/mạng internet toàn cầu hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông 
cho các nội dung hình ảnh và âm thanh; thuê/cho thuê các tiện nghi/thiết bị viễn thông; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh vực viễn thông; truyền tải điện tử 
dữ liệu và tài liệu qua mạng máy tính; truyền dữ liệu cho người khác; dịch vụ truyền dữ 
liệu máy tính; truyền dữ liệu kỹ thuật số. 
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Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ di 
chuyển dữ liệu, cụ thể là di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống lưu trữ dữ liệu, các định 
dạng dữ liệu hay giữa các hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 
thiết kế, bảo trì (bảo dưỡng), phát triển và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ lưu trữ 
điện tử để lưu trữ cơ sở dữ liệu, hình ảnh và các dữ liệu điện tử khác; tư vấn công nghệ 
thông tin; sao lưu dự phòng dữ liệu nơi khác (off-site) (dữ liệu đươc lưu trữ nơi khác, cách 
xa dữ liệu gốc); cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình; cung cấp thông tin 
kỹ thuật liên quan đến phần cứng máy tính và phần mềm máy tính (không bao gồm các tư 
vấn liên quan đến lắp đặt, sửa chữa và bảo trì); khôi phục dữ liệu máy tính; xử lý sự cố 
cho các vấn đề của phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-23250 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hạnh  (VN) 
Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng      

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cưới hỏi (nghi lễ); dịch vụ cho thuê quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-23605 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đại Uy   (VN) 
Số nhà 258 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; băng thun y tế; găng tay y tế.  
 

 
(210) 4-2018-23644 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đen, da cam, trắng. 
(731) STORYTEL SWEDEN AB   (SE) 

Box 241 67, 10451 Stockholm, Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 09: Sách âm thanh (sách nói) và sách điện tử (không tải xuống được); sách âm 

thanh và sách điện tử (có thể tải xuống được); ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống được, 

thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi 

dữ liệu, phương tiện ghi âm kỹ thuật số; thiết bị xử lý dữ liệu, máy tính; phần mềm máy 

tính; phim và hình ảnh chuyển động có thể tải xuống được cung cấp qua mạng máy tính 

và truyền thông; phần mềm máy tính để thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, sửa đổi, đánh dấu 

sách, lưu trữ truyền dẫn và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm sử dụng để truyền tải 

và hiển thị văn bản, hình ảnh và âm thanh. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; ảnh chụp; sách; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ.  

 

Nhóm 35: Bán lẻ liên quan đến sách, tạp chí, sách âm thanh, bao gồm các loại sách báo 

điện tử; dịch vụ đặt mua sách, sách điện tử và sách âm thanh cho người khác; dịch vụ đặt 

mua liên quan đến sách, sách âm thanh và tạp chí, bao gồm các loại sách báo điện tử cho 

người khác; dịch vụ đăng ký đặt mua sách cho người khác, bao gồm sách âm thanh và tạp 

chí, các loại sách báo điện tử; sắp xếp đăng ký sách dài hạn, bao gồm sách âm thanh và 

tạp chí, bao gồm các loại sách báo điện tử. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; phát trực tiếp các tài liệu âm thanh lên mạng internet.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; giải trí; các hoạt động văn hóa; xuất bản, công bố, vay và thuê sách, 

bao gồm sách âm thanh và tạp chí, bao gồm các loại sách báo điện tử; xuất bản trực tuyến 

sách điện tử và nhật ký (không tải xuống được); xuất bản sách điện tử và nhật ký trực 

tuyến; thông tin và tư vấn liên quan đến sách và tạp chí, bài phê bình; dịch vụ xuất bản; 

cung cấp thông tin, các bài phê bình và giới thiệu về sách và tạp chí; dịch vụ dịch thuật; 

dịch vụ chơi bạc.  
 

 
(210) 4-2018-24051 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.23; 11.3.18 (540) 

  

(731) Hội Nông dân xã Phong Hòa  
(VN) 
Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm để chứa đựng; đồ trang trí bằng gốm, sứ; bộ đồ ăn bằng gốm, sứ (ngoại 

trừ dao, thìa, dĩa); bộ đồ uống trà bằng gốm, sứ (bộ đồ ăn); tác phẩm nghệ thuật bằng 

gốm, đất nung.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đồ gốm để chứa đựng; đồ trang trí bằng gốm, sứ; bộ đồ 

ăn bằng gốm, sứ (ngoại trừ dao, thìa, dĩa); bộ đồ uống trà bằng gốm, sứ (bộ đồ ăn); tác 

phẩm nghệ thuật bằng gốm, đất nung.  
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(210) 4-2018-24222 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) WEWORK COMPANIES INC.   (US) 
115 West 18th Street, New York New 
York 10011, United States of America 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, ngoại trừ đồ đạc, chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; 
vật liệu để vẽ và vật liệu của nghệ sỹ; bút lông để vẽ; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy, 
ngoại trừ thiết bị; tấm nhựa, phim và túi để bọc và đóng gió; kiểu chữ in dùng cho máy in; 
bản in đúc; tài liệu in, áp phích, bảng ký hiệu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ cho việc tồn tại của doanh nghiệp (incubation), dịch vụ hỗ trợ 
cho việc tồn tại của doanh nghiệp, cụ thể là cung cấp không gian văn phòng cho các công 
ty mới thành lập, các công ty khởi nghiệp và các công ty đang hoạt động; cung cấp tiện 
nghi cho các buổi gặp gỡ và sự kiện kinh doanh; điều hành hoạt động kinh doanh của bất 
động sản thương mại, văn phòng và không gian văn phòng; điều hành hoạt động kinh 
doanh của bất động sản thương mại, văn phòng và không gian văn phòng, cụ thể là không 
gian gặp gỡ dùng chung có các tiện nghi của hội nghị; cung cấp dịch vụ chia sẻ văn 
phòng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, cho thuê bất động sản và 
căn hộ; cho thuê không gian văn phòng; cho thuê và thuê tòa nhà; môi giới bất động sản; 
thuê không gian văn phòng; cho thuê tạm thời văn phòng và không gian văn phòng dùng 
chung; 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp không 
gian phòng họp; dịch vụ nhà hàng và quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2018-24964 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Thôn Bác Trạch 2, xã Vân Trường, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; két an toàn; chuông; tượng nhỏ bằng kim loại thường; 

phụ kiện lắp ráp giường bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Đèn trần; đèn (đèn đứng, đèn bàn, đèn phòng ngủ, đèn phòng khách); đèn 
chùm, đèn treo; máy pha cà phê dùng điện; đèn điện cho cây Noel; phụ kiện bồn tắm. 

 
Nhóm 20: Giường; khung ảnh; đồ đạc văn phòng (bàn làm việc ghế văn phòng, ghế dài); 

đồ đạc trong nhà (bàn, ghế, kệ giá, vách ngăn bằng gỗ); giỏ đựng không bằng kim loại; 

gương (gương đựng, gương trang điểm, gương treo tường); giá (giá để giày, giá treo quần 
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áo); giá sách; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa (kệ trang trí, kệ cho thiết bị điện tử, 

kệ ti vi); tủ đựng (tủ bếp, tủ treo tường, tủ bát đĩa); sofa; sofa giường; móc treo đồ không 

bằng kim loại; bàn (bàn ăn, bàn kê đầu giường, bàn cà phê, bàn góc); đệm ngồi; gối; tủ 

quần áo. 

 

Nhóm 21: Giá đỡ nến; lọ hoa; dụng cụ nhà bếp; thùng rác; đĩa đựng xà phòng; đĩa; tô; 

muỗng; ly; cốc; tách; ấm trà; khăn bếp (cụ thể là khăn dùng để lau bụi dùng trong nhà 

bếp). 

 

Nhóm 24: Tấm lót cốc bằng vải lanh; khăn tắm; khăn trải bàn (không làm bằng giấy); 

chăn ga; chăn; vải bọc (bọc đệm) cho ghế sofa.  

 

Nhóm 26: Hoa, cây cảnh nhân tạo.  

 

Nhóm 27: Thảm; thảm chống trơn trượt; thảm chùi chân; thảm cỏ nhân tạo; thảm lau 

chân; giấy dán tường. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các đồ đạc và đồ trang trí trong văn phòng, phòng khách, phòng 

ăn, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, nhà kho và đại sảnh, cụ thể: nến, nến 

thơm, chế phẩm bảo quản da thuộc, đồ da (dầu và mỡ), chế phẩm để khử bụi, vật liệu 

cháy sáng, ghế (ghế ăn, ghế dài, ghế lười, đôn bằng kim loại), thang bằng kim loại, két an 

toàn, chuông, tượng nhỏ bằng kim loại thường, phụ kiện lắp ráp giường bằng kim loại, 

dao kéo, dụng cụ mài sắc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa), đèn 

trần, đèn (đèn đứng, đèn bàn, đèn phòng ngủ, đèn phòng khách), đèn chùm, đèn treo, phụ 

kiện bồn tắm, đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ báo thức, quả lắc (dùng trong sản 

xuất đồng hồ), vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền), dụng cụ đo thời gian, tranh 

ảnh, tác phẩm nghệ thuật in thạch bàn, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, ấn phẩm, văn 

phòng phẩm, tranh in dầu, giường, nệm, ghế, ghế đẩu, khung ảnh, bàn làm việc, ghế văn 

phòng, ghế dài, bàn, ghế, kệ giá, vách ngàn bằng gỗ, hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo, giỏ đựng 

không bằng kim loại, gương, giá để giày, giá treo quần áo, giá sách, giá kệ để cất giữ hoặc 

lưu kho hàng hóa, kệ trang trí, kệ cho thiết bị điện tử, kệ ti vi, tủ bếp, tủ treo tường, tủ bát 

đĩa, tủ ngăn kéo, sofa, sofa giường, móc treo đồ không bằng kim loại, tủ phòng khách, 

bàn ăn, bàn kê đầu giường, bàn cà phê, bàn góc, bàn trang điểm, đệm ngồi, gối, tủ quần 

áo, giá đỡ nến, lọ hoa, dụng cụ nhà bếp, thùng rác, đĩa đựng xà phòng, đĩa, tô, muỗng, ly, 

cốc, tách, ấm trà, tấm lót cốc bằng vải lanh, khăn tắm, thảm lau chân, khăn trải bàn 

(không làm bằng giấy), chăn ga, chăn, vải bọc (bọc đệm) cho ghế sofa, tạp dề, hoa, cây 

cảnh nhân tạo, thảm, thảm chống trơn trượt, thảm chùi chân.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thi công trang trí nội thất; thi công công trình nội 

thất; lắp đặt tủ, giường, bàn, ghế nội thất. 

 

Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ dọn văn phòng; kho hàng hóa; dịch vụ bóc 

dỡ; cho thuê xe cộ.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế sản phẩm; thiết kế nhà mẫu; 

thiết kế đồ họa. 
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(210) 4-2018-25123 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.10; A17.2.2; A1.1.4; A1.1.9 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Dương  (VN) 
Số 127 tập thể nhà hát Ca múa nhạc, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; răng giả.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế chi tiết: chăm sóc vệ sinh sắc đẹp cho người (chăm sóc răng); nha 
khoa.  

 

 
(210) 4-2018-26265 (220) 21.01.2016 

(641) 4-2016-01965 (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2 
(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ sản xuất Hòa Bình  
(VN) 
Số 131 phố Quan Hoa, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: dịch vụ mua bán qua internet, qua điện thoại, qua cửa hàng, siêu thị các mặt 
hàng: quần áo, giày dép, mũ nón, đồ trang sức, đồ chơi trẻ em, nồi cơm điện, nồi nấu 
không dùng điện, máy sấy tóc, máy đun nước nóng, chăn điện, bếp điện, chảo điện, chảo 
rán không dùng điện, ô dù, dao, kéo, hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, mây, tre nứa lá, 
sành, sứ, đất nung, thủy tinh, cây lau nhà; quảng cáo bán hàng hóa, tổ chức hội chợ và 
triển lãm sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27542 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) MAJOR LEAGUE BASEBALL 

PROPERTIES, INC.  (US) 
245 Park Avenue, New York, NY 10167, 
United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 18: Da thuộc; vật liệu giả da; da động vật; da sống (da chưa thuộc); túi hành lý; túi 
xách; ô; dù; gậy chống; roi ngựa; yên cương; vòng cổ dùng cho động vật; dây buộc dùng 
cho động vật; trang phục cho động vật; túi thể thao; túi đựng đồ ngủ; ba lô đeo sau lưng; 
túi đựng đồ thể dục; túi xách to (túi đi mua hàng); ba lô; cặp da; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay; ví tiền; ví tiền dạng gấp; túi đeo ngang hông; túi đeo 
hông; hộp (túi, ví) đựng mỹ phẩm rỗng (không chứa đồ bên trong); hộp (túi, ví) đựng đồ 
vệ sinh (trang điểm) rỗng (không chứa đồ bên trong); bao để móc chìa khóa; túi đựng 
hành lý; vali; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; vali du lịch; lọng (ô); ba toong; ví đựng 
danh thiếp; vòng cổ dành cho chó; dây buộc dành cho chó. 

 
Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là, mũ lưỡi trai; mũ; lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ đan; dải băng 
buộc đầu; khăn rằn (khăn quàng cổ); áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo thun không tay; áo 
len dài tay; áo cổ lọ; áo len chui đầu; áo gilê; quần soóc; quần tây dài; áo váy; váy; quần 
yếm; áo liền quần; đồng phục bóng rổ; áo nịt len; quần áo ấm và rộng mặc khi luyện tập 
thể thao; áo nỉ; quần nỉ bo gấu; quần lót; quần đùi lót nam; áo choàng; đồ ngủ; đồ bơi; áo 
khoác ngoài; áo choàng ngoài; áo khoác choàng; áo pông-sô; áo mưa; yếm vải; quần áo 
cho trẻ sơ sinh; tã lót trẻ sơ sinh; bộ tã vải với quần lót và tã lót cho trẻ sơ sinh; áo ngoài 
mặc chui đầu; quần yếm trẻ em; áo liền quần cho trẻ em; bộ quần áo may liền; giày đế 
cao; giày em bé; cà vạt; dải đeo quần, tất; thắt lưng (trang phục); thắt lưng đựng tiền 
(trang phục); găng tay hở ngón; găng tay; cổ tay áo; mũ len che tai; khăn quàng cổ; đồ đi 
chân, cụ thể là giày đế cao su (sneaker); dép; tất; trang phục dệt kim; dép đi trong nhà; tạp 
dề; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; trang phục giả trang. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức năng văn 
phòng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ (bao gồm bán lẻ trực tuyến) các sản phẩm da và giả da, da 
động vật và da sống, túi hành lý và túi xách, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, 
vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-28202 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.5; A25.7.8; A17.2.2; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Lei Nuo  (VN) 
108 đường số 1- cư xá Phú Lâm C Mở 
Rộng, phường An Lạc A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy điện toán; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 16: Dụng cụ giảng dạy. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách; ô và dù. 
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Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, dụng cụ nấu nướng và bộ 
đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; đồ lau dọn; đồ 
thủy tinh, sành, sứ và đất nung. 

 

 
(210) 4-2018-28232 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) THE EZEN SYSTEM CO., LTD.   (KR) 

4th Floor, 51-20 Seongnamdaero 
997Beongil, Jungwongo Seongnamsi 
Gyeonggido, 13439 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về đồ dùng nhà bếp, văn phòng phẩm, đồ chơi; 

dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hợp chuyên về đồ dùng nhà bếp, văn phòng phẩm, đồ 
chơi; dịch vụ đại lý bán hàng điện tử; dịch vụ đại lý bán sản phẩm hàng tiêu dùng hàng 
ngày chuyên về đồ dùng nhà bếp, văn phòng phẩm, đồ chơi; dịch vụ khuyến mại cho 
người khác.  

 

 
(210) 4-2018-28310 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) GLOBAL ONLINE FINANCIAL 

SOLUTIONS LIMITED   (VG) 
Commence Chambers, P.O Box 2208, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa dùng cho mục đích 
công nghiệp; kim loại kiềm; cồn/rượu etyl/etanol/rượu etylic; chế phẩm hóa học dùng 
trong khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y]. 

 
Nhóm 02: Mực in; muội than; đường thắng [chất màu thực phẩm]; mực in cho da thuộc; 
hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; nhựa tự nhiên [dạng thô]. 

 
Nhóm 03: Giấy ráp; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; thuốc nhuộm tóc; hương thơm để 
thắp; gỗ thơm; sáp đánh bóng. 

 
Nhóm 04: Sáp ong dùng trong sản xuất mỹ phẩm; sáp để thắp sáng; hỗn hợp nhiên liệu 
khí hóa. 

 
Nhóm 05: Cao dán; chế phẩm khử mùi không khí; tã lót trẻ em; chế phẩm trị liệu dùng để 
tắm; huyết tương; kẹo dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; 
công trình xây dựng bằng kim loại; cột dán quảng cáo bằng kim loại; kim loại thường 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; robot công nghiệp; máy phát điện; máy cắt; máy nghiền; 
máy khoan. 

 
Nhóm 08: Rìu; dao kéo; dụng cụ đào xới [công cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ 
cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ phá băng. 

 
Nhóm 09: Kính mắt 3D; ắc quy điện; chuông báo cháy; thiết bị báo hiệu chống trộm; túi 
chuyên dụng cho máy tính xách tay; bộ đọc mã vạch; thẻ atm, thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; 
phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn]; máy vi tính; thiết bị điện báo truyền ảnh; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị truyền thông mạng; thiết bị dẫn dường cho xe cộ [máy vi tính 
trên xe cộ]; thiết bị truyền và nhận không dây; phần mềm máy tính và phần cứng máy 
tính; máy tính điện tử và các bộ phận của chúng; hệ thống điều khiển điện tử cho máy 
móc và các bộ phận của chúng; thiết bị và dụng cụ truyền thông điện tử và các bộ phận 
của chúng; thiết bị theo dõi điện tử và các bộ phận của chúng; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; điện thoại di động; thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị chuyển mạch văn phòng 
và truyền dữ liệu. 

 
Nhóm 10: Đệm lót khí dùng cho mục đích y tế; giường hơi/đệm hơi cho mục đích y tế; 
thiết bị gây mê; huyết áp kế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; quần áo 
chuyên dụng cho phòng mổ. 

 
Nhóm 11: Bộ tích nhiệt; bộ tích hơi nước; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống lọc khí; 
đèn ô tô [chiếu sáng]; đèn chùm. 

 
Nhóm 12: Thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; xe cứu thương; thủy phi cơ; xe ô tô; 
xe đạp; thuyền. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa; kính ngắm dùng cho vũ khí và súng trường; thiết bị ngắm, trừ kính 
ngắm xa, dùng cho khẩu pháo; pháo sáng báo hiệu; súng thể thao.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng 
xuyến; đồng hồ; kim cương; thỏi kim loại quý; hộp trưng bày đồ trang sức. 

 
Nhóm 15: Đàn viôlông; hộp dùng cho nhạc cụ; trống [nhạc cụ]; nhạc cụ; giá để bản nhạc; 
khoá lên dây đàn. 

 
Nhóm 16: Bảng tính số học; sách; biểu đồ; truyện tranh; bản đồ địa lý; giấy viết.  

 
Nhóm 17: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; vật liệu giữ nhiệt; sơn cách điện, cách nhiệt; đầu 
nối, không bằng kim loại, dùng cho ống; cao su tổng hợp; bao bì không thấm nước. 

 
Nhóm 18: Gậy leo núi; vali; túi xách; balô; bóp (ví); cặp sách.  

 
Nhóm 19: Cột quảng cáo, không bằng kim loại; thép góc phi kim loại; đá nhân tạo; xi 
măng; kính xây dựng; gỗ xây dựng. 
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Nhóm 20: Bàn ghế; ghế sofa; giá trưng bày hàng hoá; ghế dùng cho văn phòng; đồ gỗ mỹ 
thuật; khung treo trang phục. 

 
Nhóm 21: Bể cá trong nhà; bát [bát to]; chậu [đồ chứa đựng]; rổ/giỏ dùng cho mục đích 
gia dụng; túi giữ lạnh thực phẩm hoặc đồ uống; bộ nồi nấu không dùng điện. 

 
Nhóm 22: Mái che bằng vật liệu tổng hợp; lưới; sợi bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; 
lều trại (mang đi được); thang dây; buồm. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; chỉ và sợi chun dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; 
sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi xù; sợi len. 

 
Nhóm 24: Vải dính có thể dán bằng nhiệt; chăn; cờ, phướn, cờ đuôi nheo bằng vải hoặc 
chất dẻo; vải co giãn; rèm cửa ra vào; màn chống muỗi. 

 
Nhóm 25: Quần áo thể dục; quần áo giả da; quần áo da; thắt lưng [trang phục]; tạp dề 
[trang phục]. 

 
Nhóm 26: Vòng hoa giả/nhân tạo kết hợp với đèn dùng cho Giáng sinh; hạt cườm, không 
dùng làm đồ trang sức; khoá cài [phụ kiện của trang phục]; khóa trượt [khoá kéo]; móc 
dùng cho mÒn, chăn, thảm; đồ trang trí giày. 

 
Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm tập thể dục; giấy dán tường; thảm chống trơn; vải sơn 
lát sàn nhà; tấm thảm. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; bóng cho trò chơi; trò chơi chỉ 
chơi trong nhà; máy để tập luyện thể dục; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức 
năng viễn thông; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa. 

 
Nhóm 29: Thịt lợn ướp; chất béo ăn được; thịt; sữa; cá mòi, không còn sống; xúc xích. 

 
Nhóm 30: Cà phê; bánh ngọt; cacao; kem lạnh; bánh flan; bột dinh dưỡng (làm từ ngũ 
cốc). 

 
Nhóm 31: Tảo, chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật; thức ăn nhai cho 
động vật; trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; các loại quả mọng, tươi; hạt giống ngũ 
cốc, chưa xử lý; trái cây có múi, tươi. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ uống lô hội không 
chứa cồn; đồ uống khai vị, không có cồn; lúa mạch lên men [bia]; bia 

 
Nhóm 33: Rượu vốt-ca; rượu uýt-ki; rượu vang; rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ 
uống được chưng cất. 

 
Nhóm 34: Hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
đót xì gà; đót hút xì gà. 

 
Nhóm 35: Kế toán; xử lý văn bản; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ tiếp thị qua điện 
thoại; marketing mục tiêu; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; triển 
khai, quản lý và điều hành các cảng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; các dịch vụ 
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thông tin đại chúng mang đến cho khách hàng/hoặc người mua và người bán sự thuận tiện 
trong việc giao dịch về mua bán, tất cả các thông tin nói trên được cung cấp trực tuyến 
qua một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua mạng internet; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 
mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; nghiên cứu 
thị trường; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý văn phòng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; kiểm toán doanh nghiệp; kiểm toán tài chính; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý chung; dịch vụ tư vấn quản dự 
án; dịch vụ tư vấn quản lý marketing; dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ tư 
vấn quản lý sản xuất; dịch vụ quan hệ cộng đồng; quảng cáo; tiếp thị sản phẩm dịch vụ; 
kinh doanh trò chơi điện tử; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; bán buôn máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; đại 
lý, môi giới, đấu giá (dịch vụ đại lý hoa hồng) các lĩnh vực tiền tệ, tài chính, bất động sản, 
doanh nghiệp, cổ phần doanh nghiệp. 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; dịch vụ văn phòng tín dụng; 
cho thuê văn phòng [bất động sản]; kinh doanh ngân hàng, cho vay tín chấp (vay không 
cần tài sản bảo đảm); cho vay tiêu dùng; cấp tài chính dài hạn bởi các ngân hàng chuyên 
doanh; cho vay tiền ngoài hệ thống ngân hàng; cấp tín dụng cho mua nhà do các tổ chức 
không nhận tiền gửi thực hiện; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ bao thanh toán; dịch vụ chuyển 
mạch tài chính; dịch vụ bù trừ điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện; dịch vụ hỗ trợ thu 
hộ, chi hộ; dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; dịch vụ ví điện tử; cho thuê tài chính; dịch 
vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư vấn tài 
chính doanh nghiệp về mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; dịch vụ môi giới tiền 
tệ; dịch vụ môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; niêm yết giá ở 
sở giao dịch chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn phát hành chứng khoán; 
cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; quản lý 
quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; ủy thác, nhận ủy thác, 
làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài 
sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y 
tế; bảo hiểm sinh mạng; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản]; cung cấp thông tin tài chính; tư vấn đầu tư [không liên quan đến pháp lý]; đầu tư 
quỹ; quỹ tương hỗ; lập dự án đầu tư xây dựng. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị báo động chống trộm; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền hình 
cáp; phát thanh; truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ hãng tin tức; 
dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông chủ yếu liên mạng; dịch vụ truyền đạt các số liệu; 
dịch vụ thông tin điều khiển bằng máy điện toán; truyền đạt số liệu điện qua mạng xử lý 
số liệu toàn cầu, bao gồm cả liên mạng; dịch vụ truyền đạt, cung cấp hoặc hiển thị thông 
tin từ ngân hàng số liệu được lưu trữ trong máy vi tính hoặc qua liên mạng; cung cấp số 
liệu thông qua việc sử dụng hình ảnh điện tử được sử dụng hình ảnh điện tử được xử lý bởi 
liên lạc điện thoại các dịch vụ thông tin qua điện thoại. 
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Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; cho thuê máy bay, thiết bị bay; sắp xếp các cuộc đi 
chơi trên biển; cho thuê tàu thuyền; bãi đỗ xe; dịch vụ chia sẻ xe hơi; dịch vụ vận tải; vận 
tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; 
vận tải hành hành khách hàng không; vận tải hàng hóa hàng không; đại lý vận tải hàng 
hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê 
phương tiện vận chuyển người hoặc hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ 
vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách và lữ hành nội địa; dịch vụ môi giới 
vận tải; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; đóng gói và lưu kho hàng 
hoá; bố trí đi lại; dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; thực hiện chuyến du lịch có 
hướng dẫn; cho thuê xe du lịch; đại lý bán vé máy bay quốc nội và quốc ngoại; dịch vụ 
đưa thư, hàng hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ cho thuê xe; môi giới du lịch. 

 
Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; xử lý phim điện ảnh; dịch 
vụ bảo quản lạnh; dịch vụ may đo; mạ điện; mạ vàng. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo chuyên đề; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các khóa đào tạo; tổ chức các sự kiện [giải trí hoặc giáo 
dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; nghiên cứu sinh học; 
kiểm định [đo lường]; dịch vụ ngành hoá; điện toán đám mây; thiết kế kiến trúc; thiết kế 
kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; cho thuê phần mềm máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; xử lý dữ liệu máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin; tư vấn công nghệ máy tính và quản trị hệ thống máy tính; hoạt động 
dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; dịch vụ hosting 
(lưu trữ) trang web trên máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính tránh virus; dịch vụ cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên mạng internet; dịch vụ chuyển đổi dữ liệu, tài liệu ở dạng vật chất 
sang dạng điện tử; dịch vụ cho thuê máy chủ đặt trang web; thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web; trang tin điện tử cho 
người khác; thiết kế đồ họa nghệ thuật; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa 
chỉ trang tin điện tử]; cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp trực tuyến sở dữ liệu máy tính và cơ sở dữ liệu tương 
tác; cung cấp một trang web chứa các thông tin về phim hoạt hình và thông tin giải trí và 
cung cấp kết nối trực tuyến với các trang web khác; cung cấp sử dụng tạm thời các phần 
mềm trực tuyến; dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ chương trình hệ thống vận hành, 
thiết bị bộ nhớ máy tính; triển khai, quản lý và điều hành các cảng; thiết lập các trang web 
trên mạng internet bằng cách thiết kế, vẽ và viết chương trình liên quan đến việc thiết lập 
nói trên, tạo lập và lưu giữ các trang web; lập trình và lưu giữu các phần mềm máy tính; 
cung cấp địa chỉ truy cập vào mạng internet, các dịch vụ internet, cách truy cập vào các 
địa chỉ trên mạng thông tin điện tử; cung cấp địa chỉ truy cập đối với nhiều cơ sở dữ liệu 
khác nhau, cho thuê dữ liệu được truy cập vào máy tính theo thời gian (không phải là 
người cung cấp các dịch vụ internet). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
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cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ ăn uống; đặt chỗ khách 
sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 
dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ nha khoa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ y tế; chăm sóc y tế; tư vấn sức khỏe; tư vấn dinh dưỡng; các dịch vụ phân tích y tế 
liên quan đến điều trị ở người; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bao gồm: chăm sóc da, chăm sóc 
tóc, chăm sóc cơ thể. 

 
Nhóm 45: Cho thuê két sắt; tư vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ mạng xã 
hội trực tuyến; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; quản lý quyền tác giả; dịch vụ hãng 
thám tử; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội và giới thiệu trên mạng 
internet là dịch vụ xã hội nhằm phục vụ nhu cấp thiết yếu của cá nhân, cụ thể là nhu cầu 
tự giới thiệu bản thân để làm quen, kết bạn với người khác; câu lạc bộ gặp gỡ. 
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(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hàng Việt  (VN) 
P24.05, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A 
Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế bành; ghế dài [đồ đạc]; ghế [ngồi]; ghế xếp; ghế đi văng; trường kỷ; ghế 

dài; ghế có tay dựa; ghế trường kỷ; bàn; mặt bàn; bàn bằng kim loại; đồ đạc trong nhà; đồ 
đạc dùng trong trường học; bàn học sinh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2018-29241 (220) 22.06.2015 

(641) 4-2015-16066 (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Đỏ đâm, nâu đất, vàng, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VietRAP đầu 
tư thương mại   (VN) 
Số 1 ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, phường 

Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được phơi khô, mứt ướt. 

 

Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc, bánh kẹo.  

 

Nhóm 32: Đồ uống, nước ép hoa quả; xiro và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-29411 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Hàn Ngọc Châu  (VN) 
P1006 tòa nhà S1, khu đô thị Goldmark, 

số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ; đồng hồ chạy điện; đồng hồ điện tử 

[đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; đồng hồ đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-30654 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A17.2.2; 26.3.4; 26.5.1; 25.12.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ kính 
MB  (VN) 
Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; các sản phẩm làm bằng kính gồm: vách kính; mái kính; cửa 

kính; kính cửa sổ; kính mặt bàn; kính lan can. 
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(210) 4-2018-31184 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A18.1.19; 18.1.23 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại bách hóa Uyên 
Nhi  (VN) 
Số 109, phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, bán các loại hàng hóa: thực phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt, 

đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, dăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu 
gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình, nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, 
văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú nuôi 
cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo, giày, dụng cụ tập luyện thể 
dục, dụng cụ thể thao, thiết bị gia dụng chạy điện (quạt điện, ấm đun nước điện, nồi cơm 
điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, ấm đun nước, máy trộn đa chức năng, máy trộn, 
máy làm sữa, máy ép trái cây, máy sấy, tủ bếp, máy pha cà phê, máy giặt, điều hoà, tủ 
lạnh, ti vi, đầu đĩa, loa, bộ khuếch đại, bộ truyền thu truyền thông kỹ thuật số), đồng hồ, 
dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, thảm và bánh kẹo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-31626 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; 26.15.15; 25.5.1; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư, sản 
xuất và phát triển Tín Phát  
(VN) 
Số 56A đường Lê Trọng Tấn, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; vòi [van] (phụ kiện của đường ống dẫn nước), 

vòi [vòi khóa] (phụ kiện của đường ống dẫn nước); hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; 
chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh], bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh].  

 

 
(210) 4-2018-31628 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Hải  (VN) 
Thôn Phú Lộc, xã Hàm Cường, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 45: Cho thuê đồ cưới; dịch vụ tổ chức nghi lễ hôn nhân; dịch vụ lập kế hoạch và tổ 

chức hôn lễ; dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi. 
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(210) 4-2018-31799 (220) 17.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy 
Thành Đạt  (VN) 
137 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thang máy. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng thang máy. 
 
 

 
(210) 4-2018-31919 (220) 17.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 40-2018-0038325 23.03.2018 KR 

  
(731) WOOWA BROTHERS CO., LTD.  (KR) 

Jangeun Bldg. Floor 2, Wiryeseong-
daero 2, Songpa-gu, Seoul 05544, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Rô bốt [máy móc]; rô bốt chuyển vận xếp dỡ, nâng, chất tải [máy móc]; thiết bị 

rô bốt dùng để chuyển vận xếp dỡ, nâng, chất tải tự động [máy móc]; bộ điều khiển khí 
nén cho rô bốt; thiết bị điều khiển người máy; thiết bị cơ dùng để điều khiển người máy; 
thiết bị truyền động cho người máy; cơ cấu điều khiển cho người máy; thiết bị điều khiển 
tự động cho rô bốt; cơ cấu điều khiển tự động cho rô bốt; cơ cấu nâng cho rô bốt; rô bốt 
dùng cho mục đích gia dụng [máy móc]; người máy công nghiệp; cánh tay rô bốt dùng 
cho mục đích công nghiệp; rô bốt dùng cho triển lãm nghệ thuật; khung người máy dùng 
cho giảng dạy [máy móc]; người máy sử dụng trong các lĩnh vực hoạt động quân sự [máy 
móc]; rô bốt dùng cho máy công cụ [máy móc]; rô bốt vận chuyển thức ăn [máy móc]; rô 
bốt dùng cho nhà hàng [máy móc].  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm; màn 
hình vô tuyến; thiết bị và dụng cụ ghi âm thanh; ký hiệu số; thiết bị ghi và tái tạo video kỹ 
thuật số; thiết bị thu hình kỹ thuật số; loa; thiết bị ghi hình; thiết bị thu vệ tinh; thiết bị và 
dụng cụ nghe nhìn điện tử; ống nghe; tai nghe; rô bốt phòng thí nghiệm; rô bốt người máy 
có trí tuệ nhân tạo; ống mao dẫn; ống nghiệm; máy gia tốc chùm tia electron.  

 
Nhóm 11: Tủ đông; thiết bị làm mát; tủ trưng bày được làm lạnh; buồng lạnh; thùng lạnh; 
tủ lạnh; thiết bị làm mát không khí; thiết bị làm mát nước; máy ướp lạnh dùng điện cho 
mục đích thương mại; điều hòa không khí; máy sưởi điện; thiết bị sưởi ấm bằng điện; thiết 
bị làm ấm không khí; máy làm khô không khí; bộ khử trùng không khí; bộ lọc không khí; 
thiết bị làm sạch không khí; máy lọc nước cho mục đích thương mại; thiết bị sấy khô thực 
phẩm; máy sấy đĩa; máy khử trùng bát đĩa; máy lọc nước ion cho mục đích thương mại; 
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máy làm đá viên; máy sấy thực phẩm; máy làm đá lạnh; thiết bị làm lạnh đồ uống; máy 
làm lạnh đồ uống và làm đá; máy làm kem dùng điện; máy và thiết bị làm đá.  

 
Nhóm 12: Thiết bị bay không người lái (tự động); máy bay dân dụng không người lái; 
máy bay; khí cầu; nội thất xe tải; rơ moóc đông lạnh [xe cộ]; xe đông lạnh; xe ô tô tải; xe 
máy; xe tự động [xe cộ]; phương tiện vận chuyển tự động; ô tô tự lái; xe ô tô con vận tải 
trên bộ; xe hai bánh có động cơ; xe đạp hai bánh; ô tô không người lái; xe ô tô con; xe 
đạp điện; xe đẩy thực phẩm không dùng động cơ; xe thô sơ do súc vật kéo; xe đẩy mua 
hàng; xe đẩy mua hàng bằng tay; xe tải chở hàng; xe đẩy hai bánh; xe đẩy tay; xe đẩy di 
động; goòng đẩy tay 4 bánh; xe đẩy lắp ráp (dùng cho nhà hàng); giá để hành lý cho xe 
cộ.  

 
Nhóm 21: Chảo nướng không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; chảo nấu ăn [không 
dùng điện]; ấm [không đùng điện]; bình; chảo để rán; tấm lót cốc bằng da; bộ đồ ăn bằng 
kim loại quý [không bao gồm dao, dĩa và thìa]; bộ bát đĩa bằng kim loại quý; bộ đồ ăn 
bằng gốm [không bao gồm dao, dĩa và thìa]; đồ đựng tráng miệng bằng thủy tinh; đĩa 
đựng đồ tráng miệng; đĩa nông; bộ bát đĩa [không bằng kim loại quý]; bát [bát to]; bộ bát 
đĩa bằng gốm; đĩa gốm [bộ đồ ăn]; hộp thiếc để đóng hộp thực phẩm; bộ bát đĩa; đĩa ăn; 
đồ phục vụ ăn uống [đĩa]; ly uống nước; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; cốc bằng giấy; 
đĩa bằng nhựa; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ] bằng kim loại quý; bộ đồ uống rượu 
[khay để phục vụ] không bằng kim loại quý; đồ đựng thực phẩm; lọ đựng gia vị; đũa.  

 

 
(210) 4-2018-32272 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, trắng, nâu nhạt. 
(731) GEKITEKI JOINT STOCK COMPANY  

(JP) 
Brick Hiroo B1F, 5-15-22, Minamiazabu, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm hoặc đồ uống; máy cắt/thái thực 

phẩm bằng điện; dụng cụ gọt vỏ/bào vỏ bằng điện; máy bào đá bằng điện dùng trong gia 
đình; máy rửa chén; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn [dùng điện]; máy hút bụi; thiết 
bị kéo rèm bằng điện; thiết bị đóng mở cửa tự động bằng điện; máy trộn (máy xay sinh 
tố); chổi lau bằng điện (bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 21: Chổi điện [trừ các bộ phận của máy móc]. 

 
Nhóm 29: Nguyên vật liệu làm bánh kẹo (trứng, sữa, bơ). 

 
Nhóm 30: Chất làm đông kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; chế 
phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; cà phê, cacao; đá lạnh có thể ăn được; đá bào; 
bánh kẹo; bánh mì; sandwiches; bánh bao Nhật bản; hamburger; pizza; hotdog (bánh mỳ 
kẹp xúc xích); bánh nướng thịt (meat pie); gia vị; nguyên vật liệu làm kem lạnh (bột, chất 
liên kết cho kem lạnh); sherbets (kem trái cây); nguyên vật liệu làm bánh kẹo (bột, đường, 
hương liệu vani dùng cho nấu nướng). 
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Nhóm 32: Sherbets (nước giải khát bằng trái cây). 
 

Nhóm 35: Trung gian hoặc môi giới trong hợp đồng cung cấp cơ sở lưu trú. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống, cho thuê 
phòng họp; cho thuê lò nướng bánh mì bằng điện dùng trong gia đình; cho thuê lò vi sóng 
dùng trong gia đình; cho thuê tấm sưởi dùng trong gia đình; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho 
thuê thiết bị sưởi ấm; cho thuê chén đĩa (bộ đồ ăn); cho thuê bàn làm bếp; cho thuê bồn 
rửa; cho thuê rèm; cho thuê dụng cụ gia đình; cho thuê đồ trang trí treo tường; cho thuê 
thảm trải sàn; cho thuê khăn ướt lau tay; cho thuê khăn (khăn mặt); cho thuê không gian 
và tiện nghi để tổ chức hội nghị triển lãm và hội họp. 

 

 
(210) 4-2018-32273 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, trắng, nâu nhạt. 
(731) GEKITEKI JOINT STOCK COMPANY  

(JP) 
Brick Hiroo B1F, 5-15-22, Minamiazabu, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm hoặc đồ uống; máy cắt/thái thực 

phẩm bằng điện; dụng cụ gọt vỏ/bào vỏ bằng điện; máy bào đá bằng điện dùng trong gia 
đình; máy rửa chén; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn [dùng điện]; máy hút bụi; thiết 
bị kéo rèm bằng điện; thiết bị đóng mở cửa tự động bằng điện; máy trộn (máy xay sinh 
tố); chổi lau bằng điện (bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 21: Chổi điện [trừ các bộ phận của máy móc].  

 
Nhóm 29: Nguyên vật liệu làm bánh kẹo (trứng, sữa, bơ).  

 
Nhóm 30: Chất làm đông kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; chế 
phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; cà phê, cacao; đá lạnh có thể ăn được; đá bào; 
bánh kẹo; bánh mì; sandwiches; bánh bao Nhật bản; hamburger; pizza; hotdog (bánh mỳ 
kẹp xúc xích); bánh nướng thịt (meat pie); gia vị; nguyên vật liệu làm kem lạnh (bột, chất 
liên kết cho kem lạnh); sherbets (kem trái cây); nguyên vật liệu làm bánh kẹo (bột, đường, 
hương liệu vani dùng cho nấu nướng). 

 
Nhóm 32: Sherbets (nước giải khát bằng trái cây).  

 
Nhóm 35: Trung gian hoặc môi giới trong hợp đồng cung cấp cơ sở lưu trú. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống, cho thuê 
phòng họp; cho thuê lò nướng bánh mì bằng điện dùng trong gia đình; cho thuê lò vi sóng 
dùng trong gia đình; cho thuê tấm sưởi dùng trong gia đình; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho 
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thuê thiết bị sưởi ấm; cho thuê chén đĩa (bộ đồ ăn); cho thuê bàn làm bếp; cho thuê bồn 
rửa; cho thuê rèm; cho thuê dụng cụ gia đình; cho thuê đồ trang trí treo tường; cho thuê 
thảm trải sàn; cho thuê khăn ướt lau tay; cho thuê khăn (khăn mặt); cho thuê không gian 
và tiện nghi để tổ chức hội nghị triển lãm và hội họp. 

 
 

 
(210) 4-2018-32274 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, xám. 
(731) GEKITEKI JOINT STOCK COMPANY  

(JP) 
Brick Hiroo B1F, 5-15-22, Minamiazabu, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm hoặc đồ uống; máy cắt/thái thực 

phẩm bằng điện; dụng cụ gọt vỏ/bào vỏ bằng điện; máy bào đá bằng điện dùng trong gia 
đình; máy rửa chén; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn [dùng điện]; máy hút bụi; thiết 
bị kéo rèm bằng điện; thiết bị đóng mở cửa tự động bằng điện; máy trộn (máy xay sinh 
tố); chổi lau bằng điện (bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 21: Chổi điện [trừ các bộ phận của máy móc]. 

 
Nhóm 29: Nguyên vật liệu làm bánh kẹo (trứng, sữa, bơ). 

 
Nhóm 30: Chất làm đông kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; chế 
phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; cà phê, cacao; đá lạnh có thể ăn được; đá bào; 
bánh kẹo; bánh mì; sandwiches; bánh bao Nhật bản; hamburger; pizza; hotdog (bánh mỳ 
kẹp xúc xích); bánh nướng thịt (meat pie); gia vị; nguyên vật liệu làm kem lạnh (bột, chất 
liên kết cho kem lạnh); sherbets (kem trái cây); nguyên vật liệu làm bánh kẹo (bột, đường, 
hương liệu vani dùng cho nấu nướng). 

 
Nhóm 32: Sherbets (nước giải khát bằng trái cây). 

 
Nhóm 35: Trung gian hoặc môi giới trong hợp đồng cung cấp cơ sở lưu trú. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống, cho thuê 
phòng họp; cho thuê lò nướng bánh mì bằng điện dùng trong gia đình; cho thuê lò vi sóng 
dùng trong gia đình; cho thuê tấm sưởi dùng trong gia đình; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho 
thuê thiết bị sưởi ấm; cho thuê chén đĩa (bộ đồ ăn); cho thuê bàn làm bếp; cho thuê bồn 
rửa; cho thuê rèm; cho thuê dụng cụ gia đình; cho thuê đồ trang trí treo tường; cho thuê 
thảm trải sàn; cho thuê khăn ướt lau tay; cho thuê khăn (khăn mặt); cho thuê không gian 
và tiện nghi để tổ chức hội nghị triển lãm và hội họp. 
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(210) 4-2018-32644 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Hảo Toàn 
Thông  (VN) 
544/16 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy dính (văn phòng phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-32933 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 
(731) LACER, S.A.  (ES) 

Sardenya, 350, 08025 Barcelona, Spain 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gội đầu có chứa thuốc; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích làm đẹp; các chế phẩm chứa thuốc dùng để 
điều trị rụng tóc. 

 

 
(210) 4-2018-32996 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong văn phòng (bằng gỗ); gương; khung ảnh; đồ nội thất (bàn, 

ghế, tủ, giường, giá, kệ (bằng gỗ); đồ mỹ nghệ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc bằng chất 
dẻo; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào (không bằng 
kim loại), đồ đạc (không bằng kim loại); gối; đệm, đệm lò xo.  

 

 
(210) 4-2018-32997 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất 
thay thế cà phê; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh kẹo; mứt khô (dạng 
bánh kẹo); kem lạnh; mật ong, nước mật, đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; 
nước xốt; gia vị.  

 

 
(210) 4-2018-33008 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tuấn Hưng Phát  (VN) 
Số 184, phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy: van bi, van cống, 
van cầu, van hơi.  

 

Nhóm 07: Động cơ điện dùng để đóng mở van; động cơ khí nén dùng để đóng mở van.  
 

 
(210) 4-2018-33069 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.2.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Icar Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố số 1 Ngọc Trục, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu dvd; đầu sử dụng hệ điều hành android; camera. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu đầu dvd, đầu sử dụng hệ điều hành 
android. 

 

 
(210) 4-2018-33241 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 5.13.25; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây đậm, tím, trắng, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây, vàng, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt, xanh lá mạ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thảo dược 
Châu Âu Minh Thi  (VN) 
Số 817 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2018-33262 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tài 
Lộc  (VN) 
92/22 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 

 

 
(210) 4-2018-33339 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) 1. Công ty TNHH một thành 
viên Việt Thắng Lợi  (VN) 
352 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH Hasaka Việt 
Nam  (VN) 
Lô LA8 đường số 1, khu công nghiệp 

Xuyên á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 07: Bàn hút chân không dùng ủi đồ [bộ phận của máy]; bàn ủi hơi [bộ phận của 

máy]; máy ép keo; máy kiểm, xả vải; máy dò kim; máy may công nghiệp; phụ tùng máy 
may công nghiệp; máy cắt sắt; máy chấn sắt; máy cắt laze; máy trải vải tự động; máy cắt 
dập mẫu.  

 
Nhóm 11: Nồi hơi [trừ các bộ phận của máy]. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bàn hút chân 
không dùng ủi đồ, bàn ủi hơi, máy ép keo, máy kiểm/xả vải, máy dò kim, máy may công 
nghiệp, phụ tùng máy may công nghiệp, máy cắt sắt, máy chấn sắt, máy cắt laze, máy trải 
vải tự động, máy cắt dập mẫu.  

 

(210) 4-2018-33487 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 19.7.26; A5.11.11 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh mạ non, 

xanh dương, hồng da, hồng tím, đỏ, xám.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Bonus  
(VN) 
945/3 Quang Trung, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn, không làm bằng giấy; khăn ăn, không làm bằng giấy; khăn mặt 
bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau mặt bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo; trang phục; mũ; quần trẻ em (đồ lót); tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); 
găng tay hở ngón; bao tay (trang phục). 

 

 
(210) 4-2018-33524 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ICAR Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố số 01 Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu đầu dvd, đầu sử dụng hệ điều hành 

android.  
 

 
(210) 4-2018-33610 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty Luật TNHH LMP  (VN) 
Phòng 6, lầu 15, tòa nhà A&B, 76A Lê 
Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi 
giới chứng khoán; dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; li-xăng phần mềm máy tính (dịch 
vụ pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ li-xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; hoạt động tư vấn pháp luật và đại diện pháp luật cho khách 
hàng. 

 

 
(210) 4-2018-33649 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Vàng, trắng, xám, đen. 
(731) Nguyễn Văn Bé Hai   (VN) 

345 đường Hùng Vương, khóm 4, 
phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị điện dân dụng, điện tử cụ thể là: ti vi, đầu đĩa, ampli loa, 
tủ lạnh, điều hòa (máy lạnh), quạt điện, máy sấy tóc, bếp ga, bếp điện, nồi cơm điện, bảng 
điện tử, lò nướng, lò vi sóng, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy ép trái cây, 
tụ điện, điện trở, mạch in, điện thoại di động, máy vi tính; mua bán thiết bị điện lạnh. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện dân dụng - điện tử - điện lạnh, điện thoại di 
động, máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2018-33672 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 87865595 06.04.2018 US 

  
(731) AVERY DENNISON RETAIL 

INFORMATION SERVICES LLC  (US) 
8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 
44060, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu bao gói, cụ thể là miếng lót dạng túi bằng chất dẻo (dùng để bọc giày 

tránh hư hỏng). 
 

 
(210) 4-2018-33929 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 5.3.20; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

cam, đỏ, tím, hồng. 

(540) 

 

(731) Phan Thị Giỏ   (VN) 
Số 05 Nguyễn Gia Thiều, phường 01, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 30: Bột kiều mạch; cháo; cháo ăn liền; cháo yến mạch.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán cháo (nhà hàng); dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-33941 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 Khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 

đồ sứ; phân bón; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý.  
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Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, nguời làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in.  

 
Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm 
diệt trừ động vật gây hại. 

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ] cụ thể là khóa bằng kim 
loại (trừ khóa điện); kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công (trừ công cụ cầm tay chạy 
điện); máy nông nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ (trừ công cụ 
cầm tay chạy điện); máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ truyền động dùng cho máy 
móc.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; thiết bị để xử lý dữ liệu (trừ máy tính); dụng cụ đo điện; 
thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị điện báo truyền ảnh; máy thu thanh và thu hình. 

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng].  

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.  

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức; đồ kim hoàn]; trâm gài đầu [đồ trang sức; đồ kim 
hoàn]; dây chuyền [đồ trang sức; đồ kim hoàn]; đồ trang trí [đồ trang sức; đồ kim hoàn]; 
đồ trang sức có tráng men [đồ kim hoàn]; khuy măng sét; hoa tai; trái tim bằng kim loại 
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quý có thể lồng ảnh, đeo ở cổ [đồ trang sức; đồ kim hoàn]; ghim cài ca vát; nhẫn [đồ trang 
sức; đồ kim hoàn]; kẹp cài ca vát. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; (trừ thiết bị giảng dạy). 

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện. 

 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); gốm và sứ dùng trong xây 
dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tượng 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc (giường, 
tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng 
trong trường học. 

 
Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; nồi hấp không dùng điện; ca uống bia; tượng bán thân 
bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; bình đựng cỡ lớn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; 
bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bát đĩa bằng sành; lọ đựng gia vị; chén; cốc để giữ trứng 
khi ăn; đồ trang trí bằng sứ; cốc để giữ trái cây khi ăn; bình thon cổ; đồ bằng đất nung để 
chứa đựng; tượng [tượng nhỏ] bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; cốc nhỏ có chân; 
ấm; đồ chứa đựng dùng nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; nắp bình; bình; lọ cắm hoa; đồ gốm 
để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng sứ dùng 
trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói (lót, nhồi) không bằng cao su hoặc chất dẻo; 
vật liệu để lót không bằng cao su, chất dẻo, giấy hoặc các tông; lều (trại); lưới; dải dây để 
buộc hoặc quấn không bằng kim loại. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh. 

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
782 

Nhóm 26: Đồ trang trí tóc; vật trang trí dùng cho quần áo; nơ cài tóc; dụng cụ xỏ dây, xỏ 
dải băng, kẹp tóc; hoa nhân tạo; vòng hoa nhân tạo. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa. 

 
Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu thực phẩm (trừ tinh dầu). 

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh và hàng tiêu dùng (gồm: bát (tô), ca uống bia, chai lọ, đĩa bằng sứ, cốc để uống, 
chén, tách, hũ đựng, bình cắm hoa, bộ đồ uống trà, bộ đồ ăn).  

 
Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giặt là. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; cung cấp kênh cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 39: Vận tải, sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà.  

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải (chuyển hóa); dịch vụ tráng rửa phim.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
783 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ 
cung cấp các tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ môi 
giới hôn nhân.  

 

 
(210) 4-2018-33965 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch sự kiện Hoàng 
Gia  (VN) 
197 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xuất nhập khẩu; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; mua bán các sản 

phẩm nông nghiệp; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán cà phê; mua bán mô hình 
tàu thuyền.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các 
chuyến du lịch; cho thuê xe du lịch; dịch vụ cho thuê du thuyền.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích văn hoá, giáo dục hoặc giải trí: dịch vụ 
tổ chức giải trí trên du thuvền.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ, sinh nhật.  
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(210) 4-2018-34099 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần TVC 
Communication  (VN) 
Số 14, ngõ 22, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp thông tin về 

sản phẩm thông qua hệ thống viễn thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2018-34114 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FAMITA  (VN) 
69 đường TL14, khu phố 3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy thấm; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; giấy vệ 

sinh; khăn ăn bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh phụ nữ, tã quần, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy 
thấm, khăn lau mặt bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2018-34165 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) LIXIL INTERNATIONAL PTE. LTD.  

(SG) 
8 Temasek Boulevard, #18-01/02 Suntec 
Tower Three, Singapore 038988 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; khung trượt của cửa ra vào bằng kim loại; cửa nhôm, 

tấm cửa bằng kim loại; bộ phận lắp ráp cửa bằng kim loại chuyên dùng để xếp; bộ phận 
lắp ráp cửa bằng kim loại chuyên dùng để đẩy; cửa mở hai phía bằng kim loại; cửa làm 
sẵn bằng kim loại, cửa ngoài trời bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa ra vào và cửa 
sổ bằng kim loại; cửa lưới cửa loại mở rộng; cửa công nghiệp bằng kim loại, tấm chắn 
bằng kim loại chống côn trùng dùng cho cửa ra vào; cửa cách điện, cách nhiệt bằng kim 
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loại; phụ kiện lắp ráp cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa tự 
động bằng kim loại (không dùng điện); chuông cửa bằng kim loại, không dùng điện; chốt 
móc cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa, không dùng điện; chốt cửa bằng kim loại; thanh 
cố định cửa (chống gió) bằng kim loại; phụ kiện cửa bằng kim loại, khung chắn cửa bằng 
kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; nẹp giữ cửa bằng kim loại; móc giữ cửa bằng kim loại; 
thanh dọc khung cửa bằng kim loại; nút bấm cửa bằng kim loại thường; vật dụng gõ cửa 
bằng kim loại; phụ kiện tay nắm cửa bằng kim loại; cơ cấu mở cửa, không dùng điện; 
thiết bị an ninh cửa bằng kim loại cho các tòa nhà (không dùng điện, không dùng quang), 
cụ thể là: xích an toàn bằng kim loại, khóa bằng kim loại ngoại trừ khóa điện; lò xo giữ 
cửa đóng mở, không dùng điện; then chốt cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tấm bọc cửa bằng kim 
loại; bộ phận cửa bằng kim loại; mắt thần gắn cửa bằng kim loại (không phóng to).  

 

 
(210) 4-2018-34230 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để tổ chức và xử lý việc cho thuê 

xe có động cơ, chia sẻ xe ô tô; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để quản lý các 
đoàn xe; các thiết bị xử lý dữ liệu và phụ kiện (điện và cơ khí), dùng cho việc cho thuê xe 
có động cơ, chia sẻ xe ô tô và các dịch vụ có liên quan; phần mềm máy tính cho việc chia 
sẻ xe ô tô và dịch vụ có liên quan; phần mềm có thể tải xuống được dưới dạng ứng dụng 
di động dùng để cho việc thuê xe có động cơ, chia sẻ xe ô tô và các dịch vụ có liên quan; 
phần mềm ứng dụng trên máy tính cho điện thoại di động, dùng cho việc cho thuê xe có 
động cơ, chia sẻ xe ô tô và các dịch vụ có liên quan; thiết bị khóa cửa không dây để kiểm 
soát việc ra vào đối với xe cộ; phần cứng khóa cửa và phần mềm khóa cửa để kiểm soát 
việc ra vào đối với xe cộ; thiết bị kiểm soát từ xa cho xe cộ; thiết bị và phần mềm ứng 
dụng máy tính để giám sát và kiểm soát từ xa việc sạc pin của xe điện thông qua mạng 
internet; thiết bị và phần mềm ứng dụng máy tính cho xe điện để đo lường, ghi lại và 
chuyển dữ liệu về tiêu thụ năng lượng của xe điện và hành vi của tài xế; thiết bị và phần 
mềm ứng dụng máy tính để đo lường, ghi lại và chuyển dữ liệu về hành vi của tài xế và dữ 
liệu về tiêu thụ năng lượng; thiết bị xử lý dữ liệu, máy tính, các chương trình máy tính 
được ghi sẵn, các ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được, phần mềm và gói 
phần mềm máy tính, phần mềm và gói phần mềm máy tính được kết nối cho việc chia sẻ 
xe cộ và phần mềm và gói phần mềm máy tính liên quan đến kinh doanh và đến giao dịch 
tài chính. 

 

Nhóm 12: Xe cộ; xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe cộ, sử dụng cho việc chia sẻ xe ô tô; xe cộ, sử 
dụng cho việc cho thuê xe ô tô. 
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Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô; sắp xếp việc thuê xe cộ; cho thuê các phụ tùng của xe cộ; các 
dịch vụ chia sẻ xe ô tô và tổ chức việc chia sẻ xe ô tô, cụ thể là sắp xếp và cung cấp các xe 
có động cơ để sử dụng chung, quản lý đặt chỗ và quản lý việc di chuyển của người sử 
dụng xe cộ; cung cấp thông tin liên quan đến cho thuê xe ô tô và dịch vụ chia sẻ xe ô tô; 
cung cấp các giải pháp di chuyển; dịch vụ tư vấn và thông tin về các dịch vụ nói trên; các 
dịch vụ nói trên cũng được cung cấp qua các mạng lưới điện tử, ví dụ như mạng internet; 
dịch vụ phân phối điện cho các xe điện thông qua điện thoại di động và mạng internet; 
dịch vụ cung cấp thông tin và dữ liệu về địa điểm của các trạm nạp điện cho xe cộ chạy 
điện, truy xuất được qua điện thoại di động và internet; cung cấp các tiện nghi để tìm 
kiếm và xác định vị trí các điểm sạc điện, tình trạng của điểm sạc điện và các điểm sạc 
điện mới bao gồm lưu trữ các thông tin đó, dịch vụ này được cung cấp thông qua một hệ 
thống hệ thống dẫn đường GPS (dịch vụ dẫn đường GPS); cung cấp các phương tiện để 
kiểm tra mức năng lượng còn lại của xe cộ và chỉ ra khu vực có thể di chuyển tới được 
dựa trên điện tích của pin hiện có thông qua điện thoại di động và mạng internet; tiếp 
nhận thông tin về việc xác định vị trí của các điểm sạc điện để cung cấp cho người khác, 
dịch vụ này được cung cấp thông qua một hệ thống dẫn đường GPS (dịch vụ dẫn đường 
GPS); dịch vụ vận tải; dịch vụ đi chung xe ô tô; dịch vụ dẫn đường thông qua hệ thống 
định vị toàn cầu; theo dõi xe cộ chở hành khách bằng máy tính hoặc thông qua GPS; cho 
thuê thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để sử dụng trong việc dẫn đường. 

 

 
(210) 4-2018-34265 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Sắc 
Màu Tự Nhiên   (VN) 
14 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-34290 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.11; A5.3.15; 26.13.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Vương Minh Ngọc  (VN) 
Phường Đức Long, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay đã qua chế biến được làm từ rau, củ, quả và nấm; thực phẩm 

chay đông lạnh được làm từ rau, củ, quả và nấm; rau củ quả sấy khô.  
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(210) 4-2018-34324 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH ĐTTM Nam 

Thành Phát  (VN) 
Số 17B11 Trần Bình Trọng, phường 
Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-34326 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đen, trắng, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH ĐTTM Nam 

Thành Phát  (VN) 
Số 17B11 Trần Bình Trọng, phường 
Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-34328 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A24.7.23; 24.7.1; A26.4.6 
(591) Đen, đỏ, vàng, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và xuất nhập khẩu Hà 
Tuấn  (VN) 
Số nhà 91 đường Lê Xuân Điệp, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sứ vệ sinh; vòi hoa sen; buồng tắm gương 

sen [khoang kín]; bồn rửa; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống 
vệ sinh]; bồn tắm.  
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(210) 4-2018-34395 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
ATT Việt Nam  (VN) 
Số 5 ngõ 8 đường 800A, phuờng Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-34402 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, xanh ngọc 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Zengi Vina  (VN) 
Số L2, 13 Xóm Mới, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu các mặt hàng: bỉm, sữa, bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2018-34677 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Băng Kỳ 
Lâm   (VN) 
45 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; cà phê; trà; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-34678 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh biển đậm. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Băng Kỳ 
Lâm  (VN) 
45 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; cà phê; trà; bánh kẹo. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ 
uống hoa quả không có cồn; nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-34872 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Lê Anh Sơn  (VN) 
6/1 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2018-35103 (220) 22.12.2015 

(641) 4-2015-36105 (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 17.2.13 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Song Long Hãng  (VN) 
698 ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; chụp đèn; chao đèn; bóng đèn; giá đỡ chụp đèn; đèn điện dùng cho bàn 

thê. 
 

Nhóm 20: Tủ bằng gỗ; khung tranh ảnh, thanh để làm khung tranh ảnh (khung) bằng gỗ; 
đồ gỗ mỹ thuật; đồ gia dụng bằng gỗ như bàn, ghế, tủ, kệ, giường; tượng gỗ để trang trí. 

 
Nhóm 21: Đồ gốm dùng trong gia đình; tượng bằng sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình; lọ 
để cắm hoa; đồ trang trí bằng sứ; giá đỡ nến. 

 

 
(210) 4-2018-35110 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; 5.7.1; 5.7.27; 1.15.11 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế Mỹ Việt  (VN) 
Số 7A Tản Đà, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-35126 (220) 23.07.2015 

(641) 4-2015-19600 (441) 25.03.2019 
  
(731) KOIZUMI SANGYO CORP.   (JP) 

3-11, Bingo-Machi 3-Chome, Chuo-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn xúp dùng điện cho mục đích gia dụng.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và máy thông tin liên lạc bằng điện bao gồm máy thu thanh và loa.  
 

Nhóm 11: Đèn treo, đèn treo tường; đèn trần; đèn treo bàn ăn; đèn bàn; đèn đứng (ở sàn); 
đèn để bàn làm việc; đèn chiếu sáng gắn với quạt trần; máy sấy tóc dùng cho mục đích 
gia dụng; thiết bị điều hòa không khí dùng điện; thiết bị nhiệt điện cho mục đích gia 
dụng, cụ thể, lò nướng, bình pha cà phê dùng điện, bếp cảm ứng từ dùng cho mục đích gia 
dụng, lò nướng dùng điện, nồi áp suất dùng điện, nồi nấu xúp dùng điện; nồi nấu xúp 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị hâm nóng xúp dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2018-35127 (220) 23.07.2015 

(641) 4-2015-19600 (441) 25.03.2019 
  
(731) KOIZUMI SANGYO CORP.   (JP) 

3-11, Bingo-Machi 3-Chome, Chuo-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 08: Bàn là dùng điện, dụng cụ uốn lông mi dùng điện; dao cạo dùng điện và kéo 

xén (tông đơ) dùng điện để cắt tóc cho cá nhân; dụng cụ cắt lông mũi dùng điện, dao cạo 
râu dùng điện; dao cạo lông dùng điện; dao cạo lông chân dùng điện; kẹp ép tóc dùng 
điện; máy cắt tóc dùng điện và máy cạo lông dùng điện; máy nhổ lông; dụng cụ giũa 
móng dùng điện cho chăm sóc móng; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện.  

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị mát xa da đầu dùng 
điện cho mục đích gia dụng; thiết bị mát xa da mặt dùng điện cho mục đích gia dụng; 
thiết bị mát xa mắt dùng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị và dụng cụ chăm sóc sắc 
đẹp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, cụ thể: thiết bị mát xa da mặt nóng và lạnh 
dùng điện, thiết bị mát xa da mặt dùng điện có thiết bị rung và làm nóng để dưỡng ẩm; 
thiết bị hút chất bẩn tắc nghẽn trong lỗ chân lông dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
thiết bị làm sạch da mặt dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm sạch da đầu 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị chăm sóc da mặt sử dụng sóng siêu âm 
dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị chăm sóc da mặt dùng điện dùng cho mục đích gia 
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dụng; thiết bị và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, cụ 
thể: con lăn mát xa da mặt dùng điện có thiết bị rung, thiết bị phun sương dùng cho da 
mặt dùng điện; thiết bị chăm sóc đa mặt chạy bằng pin dùng cho mục đích gia dụng; thiết 
bị tẩy tế bào chết dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị và dụng cụ chăm sóc 
sắc đẹp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, cụ thể: bàn chải rửa mặt dùng điện, bàn 
chải da toàn thân dùng điện.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; lược chải tóc dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; con lăn mát xa làm đẹp vận hành bằng tay dùng cho mục đích gia dụng; bình xịt 
kem dưỡng da sử dụng cacbon điôxít; dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh 
[ngoại trừ, bàn chải đánh răng dùng điện]; giá giữ bàn là.   

 
Nhóm 26: Vật dụng uốn tóc dùng điện, không phải dụng cụ cầm tay.  

 

 
(210) 4-2018-35128 (220) 23.07.2015 

(641) 4-2015-19600 (441) 25.03.2019 
(731) KOIZUMI SANGYO CORP.   (JP) 

3-11, Bingo-Machi 3-Chome, Chuo-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng ngoài trời.  

 

 
(210) 4-2018-35267 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 
Nghị  (VN) 
Số 5B, ngõ 376, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Mắm tép; ruốc; thịt lợn; cá kho; nem chua.  

 

 
(210) 4-2018-35288 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hồng Dương  (VN) 
P.908 - CT7B, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-35289 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hồng Dương  (VN) 
P.908 - CT7B, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-35290 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thị Hồng Dương  (VN) 
P.908 - CT7B, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-35292 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thị Hồng Dương  (VN) 
P.908 - CT7B, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-35514 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) WELLS FARGO & COMPANY  (US) 

1700 Wells Fargo Center; MAC N9305-
176, Sixth & Marquette, Minneapolis, 
Minnesota 55479, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Sắp xếp và tiến hành các chương trình ưu đãi khuyến khích nhằm hỗ trợ bán 
các dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thông tin kinh doanh, cụ thể là cung cấp phân tích hoạt 
động của doanh nghiệp và ngành công nghiệp được yêu cầu trong lĩnh vực ngân hàng, tài 
chính, đầu tư và bảo hiểm; cung cấp thông tin kinh doanh về hoạt động của công ty và 
ngành công nghiệp; dịch vụ lập hoá đơn cho các khoản phải thu; quản trị bảng lương cho 
người khác. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng thương mại; dịch vụ tài chính, cụ thể là 
các dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý giao dịch séc điện tử, thẻ tín dụng và 
thẻ ghi nợ; phát hành thẻ tích điểm; dịch vụ tư vấn đầu tư, môi giới đầu tư và quản lý đầu 
tư; dịch vụ đầu tư tài chính trong các lĩnh vực chứng khoán, quỹ tương hỗ, chứng chỉ ký 
thác và quản lý danh mục đầu tư; đại lý bảo hiểm, dịch vụ tư vấn bảo hiểm và quản trị bảo 
hiểm trong các lĩnh vực tai nạn, lũ lụt, hỏa hoạn, ô tô, nhân thọ, sức khỏe, nhà ở, người 
thuê nhà, chăm sóc y tế dài hạn, kinh doanh tại nhà, tàu thủy, bảo hiểm trách nhiệm toàn 
diện, trách nhiệm pháp lý, tài sản, trộm cắp thông tin cá nhân, và lao động; đánh giá tài 
chính cho mục đích bảo hiểm; quản lý các kế hoạch phúc lợi cho nhân viên liên quan đến 
bảo hiểm và tài chính; dịch vụ thanh toán tài khoản ghi nợ; dịch vụ thế chấp ngân hàng, 
dịch vụ vay thế chấp, dịch vụ môi giới thế chấp; dịch vụ cho vay thương mại; dịch vụ cho 
vay tiêu dùng; phát hành thư tín dụng; dịch vụ ngoại hối, cụ thể là các giao dịch ngoại 
hối, dịch vụ thông tin về ngoại hối và trao đổi ngoại tệ; tư vấn tài chính và tín dụng; dịch 
vụ quản lý ngân quỹ; dịch vụ quản lý tài khoản tín thác; dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ 
ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng thương mại trực tuyến; dịch vụ thanh toán hóa 
đơn; thanh toán điện tử, cụ thể là xử lý và chuyển các khoản thanh toán bù trừ tự động 
(ach), thông tin thanh toán séc điện tử, khoản thanh toán điện tử, giấy đề nghị thanh toán, 
hóa đơn, thuế, và dữ liệu thanh toán phân phối; dịch vụ xử lý thanh toán thuế; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, dịch vụ thực hiện 
giao dịch qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và séc điện tử, quản lý tài chính, môi giới đầu tư, 
quản lý đầu tư, quản lý danh mục đầu tư tài chính, bảo hiểm, dịch vụ tài khoản phải trả, 
thế chấp ngân hàng, cho vay thế chấp, môi giới thế chấp, cho vay thương mại, cho vay 
tiêu dùng, phát hành thư tín dụng, dịch vụ ngoại hối, dịch vụ quản lý ngân quỹ, dịch vụ 
quản lý tài khoản tín thác, dịch vụ quản lý tiền mặt, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, dịch vụ 
thanh toán hóa đơn, và dịch vụ xử lý thanh toán thuế; cung cấp khoản vay tài chính để 
mua hàng hoá, máy móc, xe cộ và thiết bị; cung cấp tài chính để thuê hàng hoá, máy móc, 
xe cộ và thiết bị; chuẩn bị các bản báo cáo tài chính cho người khác, cụ thể là cung cấp 
các bản báo cáo tổng hợp và hình ảnh tài liệu của hoạt động ngân hàng và tài chính; dịch 
vụ quản lý các khoản phải thu (dịch vụ quản lý tài chính). 

 

 
(210) 4-2018-35541 (220) 27.02.2015 

(641) 4-2015-04466 (441) 25.03.2019 
  
(731) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  

(JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống cho em bé; thức ăn và đồ uống đã chế biến để ăn dặm (cho em bé và 

trẻ sơ sinh); sữa bột cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung sức khỏe dùng cho 
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mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dùng cho ăn 
kiêng; chế phẩm dược phẩm, cụ thể là chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm bổ dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chondroitin dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm khuẩn axit lactic dùng cho y tế; chế phẩm men bia dùng cho 
mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; dược phẩm dạng 
gel dùng để làm trắng răng; vật liệu để hàn răng; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; 
giấy thấm dầu dùng cho mục đích y tế; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; vải 
gạc để băng bó; bao con nhộng dùng trong y tế; miếng che mắt bị thương dùng cho mục 
đích y tế; bông tai dùng cho mục đích y tế; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; 
tinh dịch dùng cho thụ tinh nhân tạo; băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; lactoza dùng cho mục đích 
dược phẩm; giấy bắt ruồi; cao dán; băng dùng để băng bó; colođion dùng cho mục đích 
dược phẩm; giấy chống nhậy cắn, chống mọt cắn.   

 

 
(210) 4-2018-35552 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A5.3.13; A25.7.5; 

A5.7.22 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại BEHENA  (VN) 
Số 1, đường Lý Bôn, phường Tiền Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; tinh dầu; nước hoa; kem đánh răng; nước hoa; kem dưỡng da; mặt 

nạ dưỡng da. 
 

Nhóm 30: Bột trà xanh; bột rau củ quả. 
 

Nhóm 32: Bột trà hòa tan, bột trái cây hòa tan, bột rau củ hòa tan, tất cả dùng để làm đồ 
uống; nước uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-35634 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Nguyễn Quang Vinh  (VN) 

1103 Nơ 14A khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nông nghiệp, máy công cụ, máy trộn, máy nâng hạ nông nghiệp, 

máy thổi, máy nghiền, máy phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, máy nén khí, máy cưa, 
máy cắt cỏ, mô tơ, máy phun áp lực cao, máy phun thuốc trừ sâu; xuất nhập khẩu máy 
nông nghiệp, máy công cụ, máy trộn, máy nâng hạ nông nghiệp, máy thổi, máy nghiền, 
máy phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, máy nén khí, máy cưa, máy cắt cỏ, mô tơ, 
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máy phun áp lực cao, máy phun thuốc trừ sâu; dịch vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng 
hóa tiêu dùng, cụ thể là đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp 
từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, 
máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, tủ lạnh, ti vi, đầu video, 
máy tăng âm, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình, dụng cụ cho mục đích 
gia dụng, máy hút bụi, thiết bị điều hoà không khí, máy thu hình, máy thu thanh, máy vi 
tính, linh kiện điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-35648 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.1.1; A18.1.2; A18.1.3; 2.1.20 
(731) WELLS FARGO & COMPANY  (US) 

1700 Wells Fargo Center, MAC N9305-
176, Sixth & Marquette, Minneapolis, 
Minnesota 55479, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Sắp xếp và tiến hành các chương trình ưu đãi khuyến khích nhằm hỗ trợ bán 

các dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thông tin kinh doanh, cụ thể là cung cấp phân tích hoạt 
động của doanh nghiệp và ngành công nghiệp được yêu cầu trong lĩnh vực ngân hàng, tài 
chính, đầu tư và bảo hiểm; cung cấp thông tin kinh doanh về hoạt động của công ty và 
ngành công nghiệp; dịch vụ quản lý các khoản phải thu; dịch vụ lập hóa đơn cho các 
khoản phải thu; quản trị bảng lương cho người khác. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng thương mại; dịch vụ tài chính, cụ thể là 

các dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý giao dịch séc điện tử, thẻ tín dụng và 

thẻ ghi nợ; phát hành thẻ tích điểm; dịch vụ tư vấn đầu tư, môi giới đầu tư và quản lý đầu 

tư; dịch vụ đầu tư tài chính trong các lĩnh vực chứng khoán, quỹ tương hỗ, chứng chỉ ký 

thác và quản lý danh mục đầu tư; dịch vụ thanh toán tài khoản ghi nợ; dịch vụ thế chấp 

ngân hàng, dịch vụ vay thế chấp, dịch vụ môi giới thế chấp; dịch vụ cho vay thương mại; 

dịch vụ cho vay tiêu dùng; phát hành thư tín dụng; dịch vụ ngoại hối, cụ thể là các giao 

dịch ngoại hối, dịch vụ thông tin về ngoại hối và trao đổi ngoại tệ; tư vấn tài chính cho 

dịch vụ hỗ trợ tài chính giáo dục và khoản vay sinh viên; dịch vụ quản lý ngân quỹ; dịch 

vụ quản lý tài khoản tín thác; dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch 

vụ ngân hàng thương mại trực tuyến; dịch vụ thanh toán hóa đơn; thanh toán điện tử, cụ 

thể là xử lý và chuyển các khoản thanh toán bù trừ tự động (ach), séc điện tử, khoản thanh 

toán điện tử, giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn, thuế, và dữ liệu thanh toán phân phối; dịch 

vụ xử lý thanh toán thuế; cung cấp thông tin trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ thẻ tín 

dụng và thẻ ghi nợ, dịch vụ thực hiện giao dịch qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và séc điện tử, 

quản lý tài chính, môi giới đầu tư, quản lý đầu tư, đầu tư tài chính trong lĩnh vực chứng 

khoán, quỹ tương hỗ, chứng chỉ tiền gửi, quản lý danh mục đầu tư tài chính, bảo hiểm, 

dịch vụ tài khoản phải trả, thế chấp ngân hàng, cho vay thế chấp, môi giới thế chấp, cho 

vay thương mại, cho vay tiêu dùng, phát hành thư tín dụng, dịch vụ ngoại hối, dịch vụ 

quản lý ngân quỹ, dịch vụ quản lý tài khoản tín thác, dịch vụ quản lý tiền mặt, dịch vụ 

ngân hàng trực tuyến, dịch vụ thanh toán hóa đơn, và dịch vụ xử lý thanh toán thuế; tư vấn 
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trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, dịch vụ thực hiện giao dịch 

qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và séc điện tử, quản lý tài chính, môi giới đầu tư, quản lý đầu 

tư, đầu tư tài chính trong lĩnh vực chứng khoán, quỹ tương hỗ, chứng chỉ tiền gửi, quản lý 

danh mục đầu tư tài chính, bảo hiểm, dịch vụ tài khoản phải trả, thế chấp ngân hàng, cho 

vay thế chấp, môi giới thế chấp, cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, phát hành thư tín 

dụng, dịch vụ ngoại hối, dịch vụ quản lý ngân quỹ, dịch vụ quản lý tài khoản tín thác, 

dịch vụ quản lý tiền mặt, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, dịch vụ thanh toán hóa đơn, và 

dịch vụ xử lý thanh toán thuế; chuẩn bị các bản báo cáo tài chính cho người khác, cụ thể 

là cung cấp các bản báo cáo tổng hợp và hình ảnh tài liệu của hoạt động ngân hàng và tài 

chính; dịch vụ quản lý các khoản phải thu (dịch vụ quản lý tài chính). 
 

 
(210) 4-2018-35685 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A8.5.3; 26.1.1; 8.7.5; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương (xanh đậm), xanh 

ngọc (xanh ngọc lam nhạt), xanh lá 

(xanh lá non của lá mạ lúa non, đọt lá 

chuối non, lá đọt lá cây non), xanh lam, 

đen, trắng, xám, xám đen, xám nâu, xám 

bạc, xám trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm 
Trọng Nhân  (VN) 
Số 695/AL, ấp An Lợi, xã An Thủy, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 
 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa (làm từ nguyên liệu chính là thịt lợn), chả giò thủ (làm ra từ thịt lợn), 

chả lợn (nguyên liệu chính là thịt lợn), chả bò (làm ra từ thịt bò); thịt nguội (nguyên liệu 

chính để làm ra là thịt lợn), giò sống, ba-tê gan, chà-bông lợn (ruốc làm từ thịt lợn); nem 

chua, nem nướng (nguyên liệu chính là thịt lợn). 
 

Nhóm 30: Nem cuốn (nem cuốn làm từ thịt lợn). 
 

 
(210) 4-2018-35697 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; 26.3.23; A5.11.5; A5.11.2 

(591) Vàng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khai thác nuôi 
trồng An Thịnh  (VN) 
Khu siêu thị đường Nguyễn Du, khóm 

Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị 

xã Tân Châu, tỉnh An Giang 
 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã chế biến hoặc bảo quản. 
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(210) 4-2018-35729 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.5; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại nhựa Chợ Lớn  
(VN) 
Số 8H An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Sách kể chuyện điện tử; máy tính điện tử dạy học cho bé.  
 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; chai sữa cho trẻ em bú; núm vú giả dùng cho trẻ em 
ngậm; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em bú. 

 
Nhóm 11: Bệ ngồi bồn cầu. 

 
Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp ba bánh; xe đẩy trẻ em; xe đẩy tay; xe cộ chạy bằng điện; xe 
đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; xe sờ-cút-tơ (scooter) [xe cộ]; xe máy bánh 
nhỏ [xe cộ]; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; ghế bảo hiểm trong xe cộ dùng cho 
trẻ em; mui xe đẩy của trẻ em; xe ăn bột; xe đẩy tập đi.  

 
Nhóm 15: Trống lục lạc; trống lục lạc (nhạc cụ gõ có gắn những vòng kim loại phát ra 
tiếng kêu ở vành trống); chuông nhỏ [nhạc cụ] lắc bằng tay. 

 
Nhóm 16: Đất sét để nặn; chất dẻo để nặn; sáp nặn, không dùng cho mục đích nha khoa; 
bột nhào để nặn; vật liệu để nặn; khuôn cho đất nặn [vật liệu ctỉa nghệ sỹ]; truyện tranh; 
đề can. 

 
Nhóm 20: Khung tập đi cho trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em; cũi có bánh xe cho trẻ em; cũi 
cho trẻ em có thể dịch chuyển được; nôi cho trẻ em; giường cũi của trẻ em; nôi có mui 
bằng mây đan; ghế cao cho trẻ em; hòm đựng cho đồ chơi; tủ đựng cho đồ chơi; đệm cho 
cũi đẩy của trẻ em; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; bệ dùng để thay đồ cho trẻ em; kệ 
chữ A; ghế tắm gội cho bé.  

 
Nhóm 21: Bô em bé. 

 
Nhóm 27: Thảm nằm cho bé. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; gạch xây dựng (đồ chơi); đồ chơi xây dựng; trò chơi 
ghép hình; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật di động [đồ chơi]; xe cộ đồ chơi điều khiển 
bằng sóng radio; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; xe hẩy (đẩy) chân [đồ chơi]; ngựa gỗ bập 
bênh (đồ chơi); đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; cái lúc lắc [đồ chơi]; bàn chơi 
bóng đá trong nhà; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; trò chơi cờ; quả bóng 
cho trò chơi; bàn cờ trò chơi; búp bê; giường cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp 
bê; phòng ở của búp bê; đồ chơi có tính giáo dục; đồ chơi đa chức năng; đồ chơi điện tử 
dùng pin; đồ chơi cho bé gái (nấu ăn, trang điểm, trái cây); đồ chơi cho bé trai (câu cá, 
bowling, bóng); đồ chơi đi biển; đồ chơi súng nước; đồ chơi xe đua trượt trên đường ray; 
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cầu tuột; nhà bóng (nhà banh); bóng rổ; xe đồ chơi; xe điện đồ chơi; xe điện điều khiển 
đồ chơi (loại bé ngồi lên lái); xe lúc lắc đồ chơi; xe bập bênh nhựa; xe 4 bánh đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2018-35822 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) YUE YOU INTERNATIONAL CO., 

LIMITED   (HK) 
Unit A 3/F Winner Comm bldg 401-3 
Lockhart RD Causeway Bay Hong Kong 

(540) 

   
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần 1 mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2018-35909 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) REALME CHONGQING MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.2 Building, No.24 Nichang 
Boulevard, Huixing Block, Yubei 
District, Chongqing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; ứng dụng phần mềm điện thoại di động, có thể tải xuống; thẻ mạch thích 
hợp [thẻ thông minh]; thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân (PDA); đồng hồ thông minh 
(xử lý dữ liệu); kính thông minh (xử lý dữ liệu); vòng đeo tay thông minh (xử lý dữ liệu); 
thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng; bút dùng cho màn hình cảm ứng; máy quét dấu vân 
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tay; robot với trí tuệ nhân tạo; thiết bị vi tính gắn theo người; vật mang dữ liệu quang học; 
máy in dùng với máy tính; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; phần mềm nhận dạng cử chỉ; 
phần mềm trò chơi thực tế ảo; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; thiết bị kiểm tra 
tem miễn cước; máy đếm và phân loại tiền; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
máy đọc để viết chính tả; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; máy quét nhận dạng sinh trắc 
học; máy fax; máy cân; cái cân (dùng để đo cân nặng của con người, dùng cho gia đình); 
dụng cụ đo; đèn chớp [tín hiệu phát sáng]; tín hiệu bằng đèn neon; biển cảnh báo hình 
tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; thiết bị liên lạc; dụng cụ 
hàng hải; bộ điều biến; thiết bị truyền thông quang học; thiết bị theo dõi sức khỏe gắn 
theo người; điện thoại hình; điện thoại cầm tay; điện thoại thông minh; điện thoại di động; 
điện thoại thông minh trong hình dạng của một chiếc đồng hồ; hộp đựng máy điện thoại 
di động; vỏ ốp điện thoại di động; màng bảo vệ dùng cho màn hình điện thoại di động, 
dây treo trang trí điện thoại di động; giá đỡ dùng cho điện thoại di động; thiết bị viễn 
thông dưới dạng đồ trang sức; gậy chụp ảnh cho điện thoại di động; điện thoại thông minh 
gắn trên cổ tay; bàn phím cho điện thoại di động; tủ cho loa phóng thanh; đầu đĩa DVD; 
thiết bị nghe nhạc cầm tay, tai nghe trong (là loại tai nghe có phần đệm bông chứa cả loa 
bên trong, khiến cho tai nghe có thể nhét trực tiếp vào trong tai); tai nghe; tai nghe dùng 
cho điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho điện thoại thông minh; máy học đọc; 
máy học trực tuyến; thiết bị âm thanh điện tử sử dụng kèm với sách; máy quay phim; tai 
nghe thực tế ảo; tai nghe dùng cho trò chơi thực tế ảo; robot giám sát an ninh; màn hình 
hiển thị video gắn theo người; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; máy 
chiếu phim dương bản; thiết bị đo tốc độ [nhiếp ảnh]; gậy chụp ảnh selfie [công cụ cầm 
tay hỗ trợ cố định máy ảnh]; ống kính selfie; thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị đo; thiết 
bị và dụng cụ quang học; kính viễn vọng; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; 
dây điện thoại; gáp USB; chất bán dẫn; vật liệu điện trở; mạch in; vi mạch điện tử; cuộn 
dây điện từ; thiết bị bán dẫn; bộ nối điện; bộ chuyển đổi điện; bộ nguồn cung cấp điện áp 
thấp; cảm biến màn hình cảm ứng; bộ điều hợp điện; màn hình video; màn hình cảm ứng; 
thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điện tử xác thực sử dụng như thiết bị điều khiển từ xa; sợi 
quang [dây dẫn tia sáng]; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị chống sét; máy điện phân; thiết 
bị dập lửa; thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị bảo hộ phòng chống tai 
nạn cho cá nhân; kính bảo hộ; hệ thống phòng trộm, chạy điện; kính đeo mắt; kính râm; 
ắc quy điện; thiết bị sạc cho pin điện; sạc dự phòng (pin sạc); phim hoạt hình; miếng dán 
nam châm trang trí tủ lạnh; chương trình hệ điều hành; vòng đeo tay được kết nối (với cơ 
sở dữ liệu) [dụng cụ đo]; robot giảng dạy; cuộn cảm [điện]; cầu dao điện; bộ chuyển 
mạch định thời gian tự động; thiết bị điều khiển điện; khóa cửa vân tay theo công nghệ 
sinh trắc học; thiết bị thu hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-35914 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.11.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Lâm Thành Nhân  (VN) 
146/1R Phạm Thị Giây, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói thực phẩm; máy công cụ; dụng cụ vận hành bằng điện; động cơ 

và đầu máy (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và 
truyền động (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  
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(210) 4-2018-35966 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY 

CO., LTD.  (JP) 

5-8-13, Kogawashinmachi, Yaizushi, 

Shizuoka, 425-8570, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 01: N-axetyl glucosamine (giới hạn ở N-axetyl glucosamine thuộc các sản phẩm 

hóa học) được sử dụng như là các chất phụ gia trong quá trình sản xuất thực phẩm và mỹ 

phẩm, hóa chất. 

 

Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; sữa rửa mặt; mỹ phẩm; chất dùng để tắm (không 

dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 

 

Nhóm 29: Mỡ và dầu có thể ăn được; các sản phẩm sữa; các sản phẩm thịt đã qua chế 

biến; các sản phẩm hải sản đã qua chế biến; cá ngừ được nấu, hun khói và sau đó được 

sấy khô (Katsuo-bushi); miếng thịt cá đuợc sấy khô (Kezuri-bushi); bột cá dùng làm thức 

ăn cho người; hoa quả và rau đã chế biến; hoa quả và rau được chế biến thành bột khô; 

món hầm cà ri đã được nấu chín, món hầm đã được nấu chín và hỗn hợp súp/canh đã nấu 

chín; miếng táo tía khô dùng để rắc lên cơm với nước nóng [Ochazuke-nori]; lát thịt, cá, 

rau củ hoặc rong biển được sấy khô (gia vị khô furi-kake). 
 

Nhóm 30: Gia vị; nuớc xốt gia vị worcester (gia vị dạng lỏng); nước xốt cà chua nấm; 

tương/nước xốt đậu nành; giấm; hỗn hợp giấm; nước tương/xì dầu chấm mì soba kiểu 

Nhật (Soba-tsuyu); dầu giấm (để trộn xà lách); xốt trắng; xốt may-on-ne; xốt dùng cho 

thịt nướng; đường dạng khối hình lập phương; đường tinh thể (gia vị); đường; xi-rô dạng 

tinh bột nghiền tơi cho mục đích nấu nướng; xi-rô dạng tinh bột (gia vị); chất làm ngọt tự 

nhiên; gia vị umami; hỗn hợp để làm kem lạnh; hỗn hợp để làm kem trái cây lạnh; trà; trà 

đen; cà phê; ca cao; kẹo bánh; bánh mì và bánh sữa nhỏ/bánh bao nhỏ; bánh mì kẹp 

nhân/bánh xăng đuých; bánh bao nhỏ hấp nhồi thịt băm; bánh mì kẹp thịt (hamburger); 

bánh pizza; bánh mì kẹp xúc xích; bánh nướng nhân thịt, chế phẩm ngũ cốc; bánh bao 

nhồi nhân kiểu Trung quốc (bánh bao Gyoza); bánh bao hấp kiểu Trung Quốc (bánh bao 

Shumai); bữa trưa đóng hộp bao gồm cơm kèm thịt, cá hoặc rau; bánh nhân thịt/bánh xèo; 

bánh bao kiểu ý (bánh ravioli); cơm cuộn kiểu Nhật Bản (Onigiri); nước sốt mỳ ống. 
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát có dạng thạch; đồ uống giải khát; nước ép trái cây; đồ uống 

là chất lỏng giống nước còn lại khi làm đông sữa chua; đồ uống giải khát cho thể thao; đồ 

uống có ga không cồn có hương vị bia; nước ép rau. 
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(210) 4-2018-36101 (220) 17.10.2018 

(641) 4-2018-35909 (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(731) REALME CHONGQING MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.    (CN) 
No.2 Building, No.24 Nichang 
Boulevard, Huixing Block, Yubei 
District, Chongqing, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; kiểm 

soát chất lượng; trắc địa; phân tích hóa học; nghiên cứu sinh học; thông tin khí tượng; thử 
nghiệm vật liệu; thiết kế điện thoại; phát triển các dự án xây dựng; thiết kế quần áo; thiết 
kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ chế bản phần mềm; cung 
cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS) (cung cấp nền tảng để phát triển ứng dụng); cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ mã hóa dữ liệu; thiết kế và phát triển phần 
mềm điện thoại di động; điện toán đám mây; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế 
và phát triển phần mềm thực tế ảo; mở khóa điện thoại di động; cập nhật phần mềm điện 
thoại di động; thiết kế phần mềm máy tính; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế 
đồ hoạ nghệ thuật; dịch vụ làm mưa nhân tạo; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu 
chữ viết tay]; dịch vụ lập bản đồ; đánh giá tài sản vô hình; cân hàng hóa cho người khác.  

 

 
(210) 4-2018-36102 (220) 17.10.2018 

(641) 4-2018-35909 (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) REALME CHONGQING MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.    (CN) 
No.2 Building, No.24 Nichang 
Boulevard, Huixing Block, Yubei 
District, Chongqing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh trên internet; dịch vụ truyền hình; dịch vụ điện thoại; thông 

tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ truyền tin nhắn 
kỹ thuật số không dây; truyền dữ liệu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền thông 
bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; cung cấp các phòng nói chuyện ảo được thiết lập thông qua tin nhắn văn bản; gửi 
tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; truyền video theo yêu cầu; cho thuê 
điện thoại thông minh.    
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(210) 4-2018-36103 (220) 17.10.2018 

(641) 4-2018-35909 (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) REALME CHONGQING MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.    (CN) 
No.2 Building, No.24 Nichang 
Boulevard, Huixing Block, Yubei 
District, Chongqing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; xây dựng; khai thác mỏ; bảo trì và sửa chữa các tòa 

nhà; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi 
tính; khử nhiễu cho các thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị y tế; làm sạch xe cộ; 
sửa chữa máy chụp ảnh; sửa chữa đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn và đồng hồ đeo tay; 
bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; chống gỉ; đắp lại lốp xe; bảo dưỡng đồ đạc; giặt khô, tẩy 
uế; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; sửa 
chữa giày; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; mài dao; sửa chữa bơm; sửa chữa ô dù; 
dịch vụ làm tuyết nhân tạo; phục hồi các tác phẩm nghệ thuật; tân trang dụng cụ âm nhạc; 
bảo dưỡng bể bơi; cho thuê máy bơm thoát nước; cho thuê máy rửa bát; sửa chữa dụng cụ 
cầm tay; sửa chữa trang sức; lắp đặt và sửa chữa thiết bị thể thao và giải trí; sửa chữa hành 
lý; làm sạch bồn chứa; làm sạch bể tự hoại; sửa chữa và phục hồi sách; sửa chữa ống 
nhòm; sửa chữa đồ chơi và búp bê; sửa chữa máy trò chơi và thiết bị trò chơi; sửa chữa và 
bảo trì điện thoại thông minh.     

 

 
(210) 4-2018-36104 (220) 17.10.2018 

(641) 4-2018-35909 (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) REALME CHONGQING MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.    (CN) 
No.2 Building, No.24 Nichang 
Boulevard, Huixing Block, Yubei 
District, Chongqing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; đẩy mạnh bán hàng trực tuyến qua 
mạng máy vi tính và website; quảng cáo bằng cách truyền quảng cáo trực tuyến cho bên 
thứ ba thông qua mạng truyền thông điện tử; cho thuê không gian quảng cáo trên website; 
tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại thông qua website; 
cung cấp thông tin thương mại thông qua mạng internet, mạng cáp hoặc các dạng truyền 
dữ liệu khác; dịch vụ khuyến mại cho người khác thông qua phát hành và quản lý thẻ vip; 
dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp chợ trực tuyến cho người mua và người 
bán các sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đại lý nhập khẩu-xuất khẩu; tư vấn quản lý cá nhân; 
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dịch vụ tái lập kinh doanh; biên soạn các chỉ số thông tin cho mục đích quảng cáo và 
thương mại; cập nhật và bảo trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch vụ kế toán; 
cho thuê máy bán hàng tự động; tìm kiếm tài trợ quảng cáo; cho thuê quầy bán hàng; dịch 
vụ bán lẻ dược phẩm, thú y và các chế phẩm vệ sinh và vật tư y tế.    

 

 
(210) 4-2018-36166 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.7.5 
(731) JIANGSU CHANGGONG POWER 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 
Xiangtou Estate, Yicheng Street, Yixing 
City, Jiangsu Province, People's Republic 
of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; bugi đốt nóng cho động cơ diesel; 
bơm ly tâm; máy sản xuất điện; băng tải (máy móc); thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt 
trong.  

 

 
(210) 4-2018-36222 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) Trần Văn Toàn  (VN) 

96/11A khu phố Phước Hiệp, phường 
Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng dân dụng; tư vấn về thiết kế công trình dân dụng 
và công nghiệp; lập quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng và công nghiệp, kho, bến 
bãi, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 

 

(210) 4-2018-36240 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1; 26.11.3; 26.1.12; 

A26.1.18; 26.2.7; 26.7.25 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh bún bánh, nông sản 
sạch Đa Mai   (VN) 
Số 16, đường Mai Sẫu, phường Đa Mai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống). 

 

Nhóm 30: Bún; bánh phở.  

 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi; hạt giống.  
 

 
(210) 4-2018-36266 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ đô. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Kim 
Trang  (VN) 
332/42/5 Phan Văn Trị, phường 11, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví (bóp); vali.  
 

Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân; áo quần (trang phục); đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-36281 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.6; 26.1.1; 26.7.5; 

A3.7.24 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vietswan  
(VN) 
Thửa đất số 3180, Tờ bản đồ 51, đường 

DA1-1, khu phố 3, phường Mỹ Phước, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm thú y, bao gồm thuốc thú y, vắc xin thú y, chế phẩm sinh học 

dùng trong thú y; thực phẩm, chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong thú y. 
 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; 

trứng. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; gà giống, gà con (con giống); thủy hải sản tươi sống bao 

gồm: tôm, cá. 
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(210) 4-2018-36351 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) Tổng Công ty Cổ phần Phát 

triển Khu Công Nghiệp   (VN) 
Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm đốt [phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ]; muối 

để bảo quản, không dùng làm thực phẩm; axit; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong 
sản xuất thép; keo; bột giấy.  

 
Nhóm 02: Sơn; mực in; chế phẩm chống ăn mòn; vôi quét tường; phẩm màu; nhựa tự 
nhiên [dạng thô].  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; tinh dầu; nước hoa; hương, nhang.  

 
Nhóm 04: Dầu diezel; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; dầu công nghiệp; xăng; nến thơm.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; cao 
dán; dầu gió; gạc y tế; băng vệ sinh. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường; cấu kiện bằng kim loại [vận chuyển được].  

 
Nhóm 07: Máy xay; máy sơn; máy trộn bê tông; máy làm giấy; máy gia công giấy.  

 
Nhóm 08: Lao móc để đánh cá; dụng cụ thái rau củ; dao thái rau; dụng cụ và đồ dùng giết 
mổ cho người mổ thịt động vật; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 

 
Nhóm 09: Máy đếm tiền; cân; ổ cắm điện; mũ bảo hiểm; chương trình trò chơi máy tính; 
điện thoại di động.  

 

Nhóm 10: Máy trợ thính; đệm sưởi ấm dùng điện, cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị 
liệu; máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp. 

 

Nhóm 11: Đèn điện; máy nước nóng lạnh; bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; bật 
lửa gaz; máy lọc nước; bếp ga.  

 
Nhóm 12: Thiết bị nối toa xe; phương tiện giao thông trên không; xe chở khách; ô tô tải; 
tàu thuyền; khung gầm xe cộ. 

 

Nhóm 13: Pháo hoa; pháo hiệu; sản phẩm pháo hoa; thuốc nổ bông; pháo bông.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ trang sức]; vòng 
đeo tay [đồ trang sức].  

 

Nhóm 15: Nhạc cụ; dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; đàn ghi ta; giá để bản nhạc; phím 
đàn piano.  
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Nhóm 16: Giấy; sách; bảng vẽ; máy in bản viết; sổ tay; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 17: Đệm lót; cao su (thô hoặc bán thành phẩm); ống mềm để tưới nước; sơn để 
cách ly; phụ tùng xe ô tô được làm bằng cao su. 

 
Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; vali; ví đựng tiền; ví bỏ túi.  

 
Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; thạch cao; xi măng.  

 
Nhóm 20: Ghế ngồi; giường ngủ; giá để quần áo; tủ đựng quần áo; nệm; móc treo quần áo 
bằng nhựa.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; chậu giặt quần áo; dụng cụ để tưới cây; bộ bát đĩa; cốc [đồ 
đựng]; giá đỡ dao trên bàn ăn. 

 
Nhóm 22: Lưới đánh cá; dây thừng; cỏ để nhồi nệm; túi đựng thư từ; lưới mắt cáo; dây 
thừng để đóng gói; vải dầu. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; sợi chỉ thủy tinh dùng 
trong ngành dệt; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ để khâu. 

 
Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; ga trải giường; khăn tắm [trừ quần áo]; khăn trải bàn 
[không bằng giấy]; rèm cửa ra vào. 

 

Nhóm 25: áo quần; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 26: Kim khâu; miếng độn áo nịt ngực; tóc giả; hoa giả; cặp tóc [kẹp tóc mái]; hàng 
thêu thùa để trang trí, trang hoàng. 

 
Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm ô tô; thảm chùi chân sau khi tắm; tấm thảm; giấy dán 
tường; bức trướng treo tường, không bằng sợi dệt. 

 
Nhóm 28: Mồi nhân tạo để câu cá; bể bơi [đồ chơi]; trò đánh lừa [trò đùa nhả]; vợt; bóng 
bi-a; gậy đánh gôn; thiết bị trò chơi; đồ chơi. 

 
Nhóm 29: Bơ ca cao dùng cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt; cá 
[không còn sống]; tôm [không còn sống].  

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mỳ ống; mì sợi; bánh kẹo hạnh nhân; bột đậu; bột lúa 
mạch.  

 
Nhóm 31: Chế phẩm vỗ béo động vật; thực phẩm cho động vật; lúa mạch; cá còn sống; 
trứng cá; rau tươi.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết; bia; chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống 
không cồn; nước uống có gaz. 

 
Nhóm 33: Rượu trái cây; rượu; rượu bạc hà; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn 
[trừ bia]; rượu gạo. 
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Nhóm 34: Thuốc lá; diêm; tẩu hút thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá 
điện tử; bình đựng thuốc lá. 

 
Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán: vật liệu xây dựng 
bằng kim loại và phi kim loại, thiết bị trường học như bàn, ghế, máy chiếu, nhiên liệu cho 
tàu xe, xe ôtô, thiết bị ngành nước như hệ thống bơm, máy bơm, ống nước; quản lý kinh 
doanh hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông; dịch vụ tuyển 
dụng nhân sự.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin điện tử; dịch vụ truyền thanh; gửi điện tín; truyền hình 
cáp; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển chất rắn; dịch vụ du lịch; thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 
(rác công nghiệp, sinh hoạt, y tế); vận tải bằng taxi; cung cấp nước. 

 
Nhóm 40: Xử lý chất thải rắn, nước thải; tái chế phế liệu; xử lý nước sinh hoạt.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trường đào tạo nghề; dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng 
họp. 

 
Nhóm 44: Trồng và cắt tỉa tạo hình cây xanh, hoa kiểng các loại; thiết kế cảnh quan công 
viên, hồ cá cảnh ngoài trời. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ 
mai táng; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  

 

 
(210) 4-2018-36354 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Tổng Công ty Công nghiệp 

Dầu thực vật Việt Nam - Công 
ty Cổ phần  (VN) 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; hương liệu và tinh dầu dùng cho mỹ phẩm. 

 
Nhóm 04: Than gáo dừa; dầu diezen (diesel) sinh học. 

 

Nhóm 16: Giấy nhăn; bìa nhăn; bao bì từ giấy và bìa; bao bì bằng nhựa. 
 

Nhóm 30: Mì ống; mì sợi; mì ăn liền; bánh kẹo; tinh dầu dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, gia cầm; thức ăn chăn nuôi dùng cho thủy 
sản; lúa mì. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, hương liệu 

và tinh dầu dùng cho mỹ phẩm, than gáo dừa, dầu diezen (diesel) sinh học, giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và bìa, bao bì bằng nhựa, dầu mỡ động thực vật, sữa, mì ống, mì sợi, 

mì ăn liền, bánh kẹo, tinh dầu dùng cho thực phẩm, thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, 

gia cầm, thức ăn chăn nuôi dùng cho thủy sản, lúa mì đã xay xát, bia, nước khoáng, đồ 

uống không có cồn, mạch nha ủ men bia, máy móc, dây chuyền và trang thiết bị phụ tùng 

máy móc thay thế cho máy móc và dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất dầu thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-36360 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.8; 26.1.2; A26.1.18 

(731) THAI WACOAL PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 

132 Soi Charoenrat 7, Bangklo, 

Bangkholaem, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu để tắm; bột để tắm; kem làm đẹp có mùi thơm; sữa tắm; mỹ phẩm; kem 

mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm; dầu xả tóc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 

dưỡng ẩm; sữa tắm tạo bọt dùng cho trẻ em; sữa tắm cho trẻ em; chế phẩm tắm gội toàn 

thân cho trẻ em; chế phẩm kết hợp tắm và gội cho trẻ em; dầu gội; xà phòng; chế phẩm 

chăm sóc da dạng xịt; chế phẩm chống nắng; nước thơm chống nắng; phấn dùng cho vệ 

sinh cơ thể; dầu vệ sinh cho em bé; xà phòng vệ sinh cho em bé; nước thơm dùng để tắm; 

nước thơm dưỡng da toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; gel mát- xa không dùng 

cho mục đích y tế; dầu cho mục đích vệ sinh; kem chống nhăn; khăn giấy được tẩm chế 

phẩm làm sạch; chế phẩm đánh răng; kem đánh răng; bột giặt; chế phẩm để giặt; chế 

phẩm làm sạch; chất làm mềm vải dùng để giặt; nước thơm cô-lô-nhơ; sản phẩm chăm sóc 

da; nước hoa; chế phẩm vệ sinh cho em bé; chất tẩy rửa; chế phẩm giặt vải; chế phẩm 

dạng lỏng dùng để làm sạch núm vú và bình sữa em bé; gel tắm, chế phẩm tẩy tế bào chết 

cơ thể; sữa tắm dạng gel. 
 

 
(210) 4-2018-36423 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.20; A5.7.22; 26.1.1; 26.7.5 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng, vàng nhạt, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trang Nguyễn   (VN) 
174/11 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng; quả tươi. 
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(210) 4-2018-36443 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 25.7.25 (540) 

  

(731) Trần Viết Đạt  (VN) 
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, son môi, nước hoa, tinh đầu, xà phòng, kem tan mỡ phụng (mỹ 

phẩm).  
 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, trà giảm cân (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa, sữa đậu nành; sữa chua; đậu phụ; bơ.  
 

Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống được làm từ cà phê; đồ uống 
được làm từ trà; cà phê sữa.  

 
Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước rau quả; đồ uống từ trái cây; đồ uống 
không cồn có hương vị trà; đồ uống không cồn có hương vị cà phê.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ đồ uống; bán buôn và bán lẻ 
thực phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ mua sắm cho người 
khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, son môi, xà 
phòng, thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, trà giảm cân (dùng cho mục đích y tế), 
dầu gió, dầu nóng, dầu xoa bóp, kem tan mỡ bụng (mỹ phẩm), trà (chè), cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2018-36505 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.5.10; 26.2.7; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đỏ sẫm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 
MTV Bảo Ngọc  (VN) 
Tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 

tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng [cho người khác]. 
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(210) 4-2018-36642 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.16; A5.1.5; 26.2.7; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ xuất nhập khẩu Cửu 
Long  (VN) 
64/7 Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-36840 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh dầu tràm 
Thảo Ngọc  (VN) 
Thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; tinh dầu tràm. 

 

 
(210) 4-2018-36844 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 6.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 

A3.13.24 
(591) Vàng, xanh, đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Nho 
Quan   (VN) 
Phố Phong Lạc, thị trấn Nho Quan, 
huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

 
(210) 4-2018-36985 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Hoàng Dũng  (VN) 
B14.2 chung cư Phú Hoàng Anh, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2018-37163 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) LEE HAELIM   (KR) 

#101-3004 Central Prugio Apt., 25, 
Wonheung 5-ro, Deogyang-gu, Goyang-
si, Gyeonggi-do, 10564, Republic of 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ chia cổng USB; thiết bị điều khiển từ xa; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi 

tính]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; micrô; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; loa; cần 
điều khiển để sử dụng với máy tính, không dùng cho các trò chơi video; máy vi tính; bàn 
phím máy vi tính; bàn di chuột; chuột bi; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; tai nghe 
có micrô; tai nghe; dụng cụ giữ dây chuột; giá đỡ dây chuột; miếng đệm lót cổ tay để sử 
dụng máy tính; màn hình [phần cứng máy tính]; phần cứng máy vi tính; thiết bị làm mát 
bộ xử lý trung tâm máy tính; khung máy tính; máy tính để bàn; máy tính xách tay nhỏ 
gọn (notebook); máy tính xách tay; bo mạch chủ. 

 
Nhóm 20: Giá đỡ [đồ đạc]; ghế ngồi; ghế bằng kim loại; ghế dài [đồ đạc]; đồ đạc văn 
phòng; ghế trường kỷ cỡ nhỏ; ghế đẩu; xe đẩy tay dùng cho máy tính [đồ đạc]; ghế bành.  

 
Nhóm 28: Bánh lái để chơi trò chơi máy tính; tay cầm điều khiển chơi trò chơi máy tính; 
thiết bị điều khiển trò chơi cho máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-37175 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.7.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) SociÐtÐ Jas Hennessy & Co.  

(FR) 
Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 
France 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình lắc cốc-tai (hỗn hợp đồ uống); vật dụng trang trí và đồ trang trí làm bằng 

thủy tinh, sứ và đất nung, cụ thể: hộp đựng kẹo, giá đỡ nến, bát, nắp chậu hoa, giá đỡ dao 
trên bàn ăn, vòng đánh dấu khăn ăn, bình thót cổ và bình/hũ; đĩa ăn làm bằng thủy tinh, 
sứ và đất nung, thìa quấy cốc-tai (hỗn hợp đồ uống); vòi rót; nút bằng thủy tinh; đầu cắm 
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vào chai đế rót; chai, hộp, bát, đĩa, bình, đĩa nhỏ; đĩa nông, tách/chén/cốc bằng thủy tinh, 
sứ và đất nung; lư đốt xông nước hoa; bình thon cố, bình thủy tinh loại lớn; đồ pha lê [đồ 
chứa đựng bằng thủy tinh]; bình lọ lắc trộn bằng tay; khuôn làm đá viên; dụng cụ mở nút 
chai; ống hút; giỏ đựng chai rượu vang; khay dùng cho mục đích gia dụng không làm 
bằng kim loại quý; giá đỡ bảng thực đơn; thùng đựng đá lạnh; ống hút [nếm rượu vang]; 
dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; 
bộ đồ ăn không làm bằng kim loại quý; bình phun nước hoa; đồ thủy tinh được sơn vẽ; 
cốc/ly (bằng thủy tinh) để uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); chất chiết xuất có cồn; tinh dầu có cồn (tinh dầu 
rượu); chất chiết xuất hoa quả (có cồn). 

 

 
(210) 4-2018-37268 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 5.7.6; 1.15.15 
(591) Nâu đất, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng sữa. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mắc Ca Việt  
(VN) 
Số 50, thôn 3, xã Hoà Trung, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt mắc ca đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-37343 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược Junesse   (VN) 
243/36/36 Mã Lò, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein; sữa lạc [đồ uống không cồn]. 

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống Sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước 
uống có gaz. 
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Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư- nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-37344 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược Junesse   (VN) 
243/36/36 Mã Lò, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; sữa giàu 
protein; sữa lạc [đồ uống không cồn]. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống Sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước 
uống có gaz.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư- nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác].  

 

 
(210) 4-2018-37446 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 
(731) CIMB GROUP SDN BHD  (MY) 

Level 13, Menara CIMB, Jalan Stesen 
Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đánh giá kinh doanh; quảng cáo ngoài trời; tư vấn tổ chức và quản 
lý kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dự báo kinh tế; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; thông tin kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ lập hoá đơn; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến việc mua lại doanh nghiệp; quản lý kinh doanh; tổ chức kinh doanh; lập kế 
hoạch kinh doanh và nhân sự; dịch vụ kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh; tổ chức và quản 
lý các chương trình khách hàng thân thiết và các chương trình khuyến khích khách hàng; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường; nghiên cứu thị trường; các chiến dịch tiếp thị; quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; chuẩn bị bảng tiền lương; quan hệ công chúng; tuyển dụng nhân sự; cho thuê 
vật liệu quảng cáo;  dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; biên tập số liệu thống kê; lập bản khai 
thuế. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính và dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng 
trực tuyến; dịch vụ ngân hàng được thực hiện qua thiết bị di động; dịch vụ đầu tư; đại lý 
bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản và quản lý quỹ; dịch vụ gửi và chuyển tiền; dịch vụ 
chuyển tiền; dịch vụ chuyển quỹ điện tử; dịch vụ ngân phiếu trả tiền trước; dịch vụ thanh 
toán hóa đơn; dịch vụ thẻ tín dung; dịch vụ thẻ ghi nợ; và dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ 
cổng xử lý giao dịch tài chính (dịch vụ xử lý thanh toán); dịch vụ mua bán cổ phần; dịch 
vụ tài chính được cung cấp qua internet; phát hành phiếu có giá trị liên quan đến tiền 
thưởng và các chương trình khách hàng thân thiết; và cung cấp thông tin tài chính; tư vấn 
và cố vấn tài chính; cung cấp bảng hoặc thông tin về tỉ giá; lập kế hoạch tài chính; phân 
tích tài chính; quản lý tài chính; và hỗ trợ tổ chức tài chính, tư vấn và cố vấn tài chính; 
khảo sát tài chính; dịch vụ định giá, thẩm tra và nghiên cứu tài chính; tiến hành các 
nghiên cứu tài chính và chuẩn bị báo cáo tài chính, đánh giá, định giá và tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 38: Cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính và thông tin tài chính thông 
qua mạng máy tính từ xa và mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn 
thông cung cấp quyền truy cập vào thông tin về các sản phẩm tài chính, thông tin tài 
chính, dịch vụ tài chính và các giao dịch tài chính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông (bao gồm các trang web), chương trình máy tính và các dữ liệu khác; cung cấp 
quyền truy cập viễn thông và các đường dẫn viễn thông tới dữ liệu máy tính và internet; 
dịch vụ truyền tải và giới thiệu thông tin bằng máy tính hoặc các phương tiện điện tử; dịch 
vụ thông tin liên lạc bằng các phương tiện điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc bằng internet; 
tất cả các dịch vụ kể trên liên quan đến các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, 
ngân hàng và đầu tư, ngân hàng điện tử, ngân hàng qua điện thoại và bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2018-37484 (220) 29.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.7.25; 1.15.15; 1.15.21; A11.3.3 
(591) Nâu, vàng gold, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; hạt phỉ, đã chế biến; 
nước quả nấu đông, thạch trái cây, thạch hoa quả. 

 
Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ddồ 
uống cà phê có sữa; trà; đồ uống không cồn có hương vị trà. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; 
nước quả [đồ uống], nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước 
[đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2018-37540 (220) 29.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Vàng, đen. 
(731) UCOMMUNE (BEIJING) VENTURE 

INVESTMENT CO., LTD.  (CN) 
15-3, RongHui Garden LinKong 
Economic Core Area, Shunyi Dist. 
Beijing China 101300 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê phòng hội nghị; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy 

tinh; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội nghị và cuộc họp (không bao gồm thiết bị âm 
thanh và hình ảnh) cụ thể là cung cấp phòng họp và cung cấp ghế, bàn, khăn trải bàn, 
khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê tiện nghi có chức năng xã hội cho các sự kiện thương mại 
và xã hội, cụ thể là cho hội nghị, hội thảo, lễ tiếp đón và buổi tiệc (không bao gồm thiết bị 
âm thanh và hình ảnh) cụ thể là cung cấp phòng họp và cung cấp ghế, bàn, khăn trải bàn, 
khăn ăn, đồ thủy tinh; cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp nhà ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ 
và đặt chỗ trực tuyến cho nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức 
ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-37545 (220) 24.12.2015 

(641) 4-2015-36421 (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, trang điểm; chế 

phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; hương liệu 
(tinh dầu).  
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Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn; thực phẩm cho em 
bé.  

 
Nhóm 24: Vải không dệt; khăn mặt bằng vải; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; vải dệt 
kim.  

 

 
(210) 4-2018-37546 (220) 24.12.2015 

(641) 4-2015-36422 (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.14; 2.5.6 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, đen, trắng, hồng 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, trang điểm; chế 

phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; hương liệu 
(tinh dầu).  

 
Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn; thực phẩm cho em 
bé.  

 
Nhóm 24: Vải không dệt; khăn mặt bằng vải; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; vải dệt 
kim.  

 
 

 
(210) 4-2018-37589 (220) 29.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.7.24; 3.7.21; 26.3.2; 3.7.12 
(731) 1. Lương Văn Soi  (VN) 

Thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 

2. Vũ Thị Thảo  (VN) 
Số 2 ngõ 117 An Xá, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Thị Phương Nhung  
(VN) 
Số 95 phố Trường Lâm, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Túi hành lý; túi xách; túi du lịch; địu trẻ em; cặp sách; ô (dù). 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo cho người khác. 
 

 
(210) 4-2018-37618 (220) 29.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Biển Bắc  (VN) 
96A đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 
1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch và kinh doanh; môi giới thương mại; mua bán thực phẩm 

tươi sống và chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, rượu bia, thuốc lá, hàng bách hóa (cụ thể: 
rượu, bia, sữa, nước ngọt, nước suối, trà túi lọc, trà hòa tan, trà khô, xúc xích các loại, 
snack các loại, bánh ngọt, thuốc lá); tư vấn đấu giá bất động sản. 

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà ở, căn hộ và văn phòng làm việc; dịch vụ gây quỹ; tư vấn lập báo 
cáo đầu tư; tư vấn định giá bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; cho thuê xe; 
đại lý vé máy bay; môi giới hàng hải; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thời trang ca múa nhạc; dịch vụ quay phim chụp 
ảnh; dịch vụ vui chơi giải trí trên biển, trên núi và trong khu du lịch; dịch vụ trò chơi điện 
tử.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; dịch vụ đặt chỗ trước ở 
khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ xông hơi xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho 
người.  

 

 
(210) 4-2018-37619 (220) 29.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Biển Bắc   (VN) 
96A đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 
1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch và kinh doanh; môi giới thương mại; mua bán thực phẩm 

tươi sống và chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, rượu bia, thuốc lá, hàng bách hóa (cụ thể: 

rượu, bia, sữa, nước ngọt, nước suối, trà túi lọc, trà hoà tan, trà khô, xúc xích các loại, 

snack các loại, bánh ngọt, thuốc lá); tư vấn đấu giá bất động sản.  

 

Nhóm 36: Cho thuê nhà ở, căn hộ và văn phòng làm việc, dịch vụ gây quỹ; tư vấn lập báo 

cáo đầu tư; tư vấn định giá bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; cho thuê xe; 

đại lý vé máy bay; môi giới hàng hải; cho thuê kho bãi.    

 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thời trang ca múa nhạc; dịch vụ quay phim chụp 

ảnh; dịch vụ vui chơi giải trí trên biển, trên núi và trong khu du lịch; dịch vụ trò chơi điện 

tử.   

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; dịch vụ đặt chỗ trước ở 

khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ xông hơi xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho 

người.  
 

 
(210) 4-2018-37621 (220) 29.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) FANCY WORLD CO., LTD.  (TH) 

129 Charansanitwong Rd. Bang-Or 

Bangplad Bangkok 10700, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích ăn kiêng y tế, dạng bột có bổ sung chất 

xơ. 
 

 
(210) 4-2018-37661 (220) 30.10.2018 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

 

(731) Trần Đình Cẩn   (VN) 
Số 6/12/65, Hạ Đoạn 2, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng   

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2018-37681 (220) 30.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; 1.15.15; 1.15.21; 1.15.24 
(591) Xanh dương biển, trắng, đen, vàng, nền 

xanh dương, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Miocen  (VN) 
25 đường 16, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 

 
(210) 4-2018-37684 (220) 30.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 3.9.1 
(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bio Thailand  (VN) 
68/6 Lý Tự Trọng, phường 4, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường nước; chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử 
lý môi trường nước; phân bón. 

 
Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thuốc thú y; chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và 
phòng bệnh cho thủy sản); thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); 
thuốc bảo vệ thực vật (cụ thể là: thuốc trừ sâu, động vật gây hại, thuốc diệt cỏ). 

 
Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 
thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh thức ăn cho gia súc và chất phụ gia thức ăn cho gia 
súc (không dùng cho mục đích thú y). 

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy 
sản, xử lý môi trường nước, phân bón, thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích 
thú y, thuốc bổ cho động vật cho mục đích thú y, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc thú y, 
chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng đê trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản), thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản), bột ăn cho động 
vật, muối dùng cho động vật, thức ăn cho động vật (không thuộc các nhóm khác), chất 
điều chỉnh thức ăn cho gia súc và chất phụ gia thức ăn cho gia súc (không dùng cho mục 
đích thú y), thuốc bảo vệ thực vật (cụ thể là: thuốc trừ sâu, động vật gây hại, thuốc diệt 
cá). 
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(210) 4-2018-37809 (220) 31.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; A26.11.12 
(591) Vàng đồng, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AC Hà Nội 
Entertaiment  (VN) 
Số 18 - C7 khu biệt thự Ciputra, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bản tin; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ.  
 

Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn; tổ chức cuộc thi sắc 
đẹp; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí. 

 

 
(210) 4-2018-37869 (220) 31.10.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần dược phẩm 
Hợp Hưng  (VN) 
Số 4 ngõ 389, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

2. Hộ kinh doanh phòng chẩn 
trị y học cổ truyền Hợp Hưng  
(VN) 
Số 4, ngõ 389 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, chế phẩm vệ sinh chứa thuốc dùng cho vệ sinh cá nhân.  
 

 
(210) 4-2018-38002 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo tư vấn 
PDCA  (VN) 
Số 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [thao 
diễn]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; sắp xếp và tiến hành hội thảo, hội nghị, 
chuyên đề [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội 
nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị. 
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(210) 4-2018-38086 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty CP thời trang quốc 
tế Vanice  (VN) 
766/4C, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, ba lô, túi xách, vali, ví. 

 

 
(210) 4-2018-38091 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, đỏ cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ Liên Hiệp Phát  (VN)
18B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích y tế và thú y; vi khuẩn 

quang dưỡng (xử lý khí độc ở bể cá cảnh); chế phẩm vi sinh (không dùng cho ngành y và 
thú y); chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng (chế phẩm sinh học dùng trong trồng 
rau và cây ăn trái); men xử lý nước chuyên dùng cho cá và tép cảnh. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc thú y; men tiêu hóa chuyên dùng cho 
cá và tép cảnh; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích y tế  hoặc thú y; chất dinh 
dưỡng cho vi sinh vật; chế phẩm thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 

 

 
(210) 4-2018-38105 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe cộ; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 
ấm dùng cho xe cộ; đèn phản quang của xe cộ.  
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Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe máy; xe scutơ [xe 
cộ]; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh [xe cộ]; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe 
địa hình; xe máy chạy trên tuyết; xe lăn dùng cho người tàn tật; động cơ điều khiển/động 
cơ dẫn động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào 
bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao 
thông đường thủy; phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới 
nước hoặc bằng đường ray; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe cộ mặt đất; các 
thành phần và bộ phận cấu tạo của xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe máy; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe scutơ [xe 
cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy ba bánh; các thành phần và bộ phận 
cấu tạo của xe scutơ ba bánh [xe cộ]; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy có 
bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe đạp điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của 
xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tất cả các 
loại xe địa hình; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe máy chạy trên tuyết; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của xe lăn dùng cho người tàn tật; các thành phần và bộ phận cấu 
tạo của động cơ điều khiển/động cơ dẫn động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe điện; các thành phần và bộ phận cấu tạo của xe 
thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách ngồi); các thành phần 
và bộ phận cấu tạo của xe đạp ba bánh; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương 
tiện giao thông đường thủy; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao 
thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray, tất cả 
thuộc nhóm 12. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ: xe có động cơ và phụ tùng của 
chúng, nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn xe cộ; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn xe 
cộ; dịch vụ tài chính; kinh doanh bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe « 
tô, xe máy; đánh bóng xe ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng xe có động cơ; cho thuê xe có động cơ; cho thuê chỗ để xe; cho 
thuê bãi đỗ xe; thông tin vận tải.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế xe máy và các bộ phận của xe máy; thử 
nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu cơ khí; nghiên cứu 
và triển khai sản phẩm mới liên quan đến xe có động cơ. 

 

 
(210) 4-2018-38109 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) YOULUCK INTERNATIONAL INC.  

(TW) 
4F., No. 3-2, Park St., Nangang Dist., 
Taipei City 11560, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa đậu nành dạng bột 
cho trẻ sơ sinh; thịt đóng hộp, trái cây đóng hộp và rau củ đóng hộp cho trẻ nhỏ; thực 
phẩm đóng hộp cho trẻ em; sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em; bột ngũ cốc cho trẻ em; bột 
gạo cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng cho trẻ em; tã lót cho trẻ 
em. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa dê; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa chua; sữa 
bổ sung vi khuẩn lên men sữa có lợi cho đường ruột, sữa là chủ yếu; sữa tươi; sản phẩm 
sữa, sữa là chủ yếu; sữa bột, không dùng cho trẻ em; sữa bột có hương vị; sữa dê dạng bột; 
sữa chua dạng bột; pho mát; pho mát loại dầy và rắn; sữa được làm đông dạng vón cục; 
sữa dê dạng thanh; chế phẩm thay thế sữa. 

 
Nhóm 30: Bột dùng cho thực phẩm; thực phẩm trên cơ sở tinh bột; bột vừng; bột yến 
mạch; yến mạch dạng mảnh dẹt; chế phẩm ngũ cốc; gạo; yến mạch dùng làm thực phẩm 
cho người; yến mạch đã xát vỏ. 

 

 
(210) 4-2018-38110 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh da trời, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ tổng hợp Mây  (VN) 
72 Lê Mạnh Trinh, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng buôn bán: lương thực, thực phẩm bao gồm nguyên liệu pha 

chế cho cà phê, nguyên liệu pha chế trà sữa, lương thực thực phẩm cho nhà hàng khách 
sạn, đồ uống, thuốc lá, tôm, cua, cá, vật liệu xây dựng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị điện, cụ 
thể là bếp điện, đèn điện, tủ lạnh, lò vi sóng, máy sấy tóc, máy vi tính, điện thoại, dây cáp 
mạng; dịch vụ siêu thị: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, tôm, cua, cá, vật liệu 
xây dựng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị điện, cụ thể là bếp điện, đèn điện, tủ lạnh, lò vi sóng, 
máy sấy tóc, máy vi tính, điện thoại, dây cáp mạng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị 
(marketing). 

 

 
(210) 4-2018-38188 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 26.1.1 
(591) Hồng, hồng nhạt, đen, xám, xám nhạt, 

trắng. 
(731) KIMURA FARM CO., LTD.   (JP) 

118-5 Takehana, Maruyama, Kizukuri, 
Tsugaru City, Aomori Prefecture, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn ướp; mỡ lợn. 
 

 
(210) 4-2018-38228 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Bình Minh  
(VN) 
53 đường số 4, KDC Vĩnh Lộc, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Then ổ khóa, chìa khóa, khóa kim loại dùng cho xe cộ, khóa (trừ khóa điện) 
bằng kim loại, khóa lò xo, két an toàn. 

 

 
(210) 4-2018-38229 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & đầu 
tư Đại Dương   (VN) 
54 đường số 4A, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô, các tác nhân hoàn thiện vải (hóa chất). 
 

Nhóm 02: Sơn, các phụ gia cho sơn (giúp sơn chống dính và chịu nhiệt).  
 

 
(210) 4-2018-38347 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh dương đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Minh  (VN) 
8A/C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-38509 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1; A24.17.12 
(591) Xanh dương, đỏ, hồng, vàng, đen, tím, 

xanh lá, trắng, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diamond Commodity  (VN) 
42/5 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 
15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2018-38554 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; A25.1.10; A5.1.5; A5.3.13; 26.4.2

(591) Vàng, xanh, ghi. 

(540) 

  

(731) 1. Doanh nghiệp tư nhân Hãng 
thuốc Thể Thao    (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

2. Hoàng Văn Lộc  (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dạng: viên nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, 

cao loãng, thuốc xoa bóp, rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị.   

 

Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu, xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: thuốc dạng viên 

nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, cao loãng, thuốc xoa bóp, 

rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-38555 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; A25.1.10; 26.4.2 

(591) Vàng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) 1. Doanh nghiệp tư nhân Hãng 
thuốc Thể Thao  (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

2. Hoàng Văn Lộc   (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dạng: viên nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, 

cao loãng, thuốc xoa bóp, rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế. 

 

Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu, xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: thuốc dạng viên 

nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, cao loãng, thuốc xoa bóp, 

rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế. 
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(210) 4-2018-38557 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; A25.1.10; 26.4.2; 26.1.2; 

A26.1.18; 5.5.19 

(591) Vàng, tím, xanh. 

(540) 

  

(731) 1. Doanh nghiệp tư nhân Hãng 
thuốc Thể Thao  (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

2. Hoàng Văn Lộc    (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dạng: viên nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, 

cao loãng, thuốc xoa bóp, rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế.  

 

Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu, xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: thuốc dạng viên 

nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, cao loãng, thuốc xoa bóp, 

rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-38558 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; A25.1.10; 5.3.20; A26.4.6 

(591) Vàng, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) 1. Doanh nghiệp tư nhân Hãng 
thuốc Thể Thao  (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá   

2. Hoàng Văn Lộc  (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dạng: viên nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, 

cao loãng, thuốc xoa bóp, rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế.  

 

Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu, xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: thuốc dạng viên 

nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, cao loãng, thuốc xoa bóp, 

rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế. 
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(210) 4-2018-38559 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; A25.1.10; 26.1.2; 7.1.6; A3.7.24; 

7.5.25; A7.5.8 
(591) Vàng, nâu, xanh. 

(540) 

  

(731) 1. Doanh nghiệp tư nhân Hãng 
thuốc Thể Thao  (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

2. Hoàng Văn Lộc  (VN) 
Số 69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dạng: viên nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, 

cao loãng, thuốc xoa bóp, rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế.    
 

Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu, xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm: thuốc dạng viên 
nén, viên nang, thuốc hoàn, thuốc tán, thuốc thang, cao đặc, cao loãng, thuốc xoa bóp, 
rượu dùng trong thực phẩm chức năng và điều trị trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-38565 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH TINOMAIL   (VN) 

31 Bế Văn Đàn, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết lập hệ thống email; quản lý thư điện tử cụ thể: tạo lập và quản lý 

hệ thống thư điện tử (email) cho các doanh nghiệp [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn 
bảo mật; cập nhật email; lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-38566 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH TINOMAIL  (VN) 

31 Bế Văn Đàn, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết lập hệ thống email; quản lý thư điện tử cụ thể: tạo lập và quản lý 
hệ thống thư điện tử (email) cho các doanh nghiệp [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn 
bảo mật; cập nhật email; lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 

(210) 4-2018-38649 (220) 05.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại và Dịch vụ Tinh 
dầu Việt Nam  (VN) 
Thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm, tinh dầu bạc hà, tinh dầu sả (sử dụng với mục đích dưỡng da, 

mỹ phẩm, xông phòng, khử mùi cho người và động vật).  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) tinh dầu các loại.  
 

 
(210) 4-2018-38744 (220) 06.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 16.3.11; 16.3.1; 26.1.1; 26.1.6; A16.3.5 
(591) Đen, cam, trắng, be. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giải trí Việt Film  (VN) 
Số 1 đường Tân Thới Nhất 17, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất và cung cấp các chương trình giải trí, phim ảnh và các chương trình 

tương tác đã được nhập khẩu để phát hành trên các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, 
truyền thanh và thông tin thông qua mạng truyền thông và thiết bị thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-38746 (220) 06.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A7.1.9 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ ION  (VN)
85 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại, có thể tải về. 
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Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà cửa máy móc thiết bị, hệ thống điện nước; lắp đặt hệ 
thống điện nước, máy móc thiết bị. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giúp việc nhà.  

 

 
(210) 4-2018-38747 (220) 06.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.8; A3.7.24; A3.7.25; 14.7.6 
(591) Trắng, đen, cam, vàng, xanh dương đậm, 

xanh dương, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ ION  (VN)
85 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại, có thể tải về. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà cửa máy móc thiết bị, hệ thống điện nước; lắp đặt hệ 
thống điện nước, máy móc thiết bị. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giúp việc nhà. 

 

 
(210) 4-2018-38851 (220) 06.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.5.1; 2.5.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, hồng nhạt, đen, xám 

xanh lá cây. 
(731) 1. ZHANG YIWEN   (CN) 

No.266 Shuang Khau Village, San Shi 
Town, Ping Jiang County, Hu Nan 
Province, China 
2. DENG PING   (CN) 
No.74 XiaoYan Village, Jia Yi Town, 
Ping Jiang County, Hu Nan Province, 
China 
3. RUAN XUEFENG   (CN) 
No.31 Group 16, Wan Wei Village, 
Jiang Ping Village, Dong Xing City, 
Guang Xi Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt cá đã qua chÓ biến; thịt gia cầm đã qua chế biến; rau củ quả bảo quản; 
thực phẩm đã qua chế biến (cụ thể là: lạp xưởng); các món vịt đã qua chế biến.  

 
Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] thực phẩm thành phẩm, thực phẩm đã qua chế biến, thịt 
cá đã qua chế biến, thịt gia cầm đã qua chế biến, chân gà, chân vịt, cổ gà, cổ vịt, cánh gà 
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cánh vịt, lòng mÒ gà, lòng mÒ vịt, đậu phụ, củ sen đã qua chế biến, chân giò lợn, lạc 
chiên, thịt ba chỉ, vịt quay, vịt nướng, vịt hầm, lạp xưởng, xúc xích, đồ ăn, đồ uống (nước 
hoa quả, nước ngọt), đồ gia dụng (dao, kéo), vật liệu xây dựng (tôn xốp), rau củ quả tươi 
các loại, rau củ quả đã qua chế biến (sấy khô), các loại bánh làm từ gạo (bánh, cốm), các 
loại nấm ăn (nấm tươi, nấm sấy khô), nước ép (làm từ rau củ quả), đồ uống lên men (làm 
từ rau củ quả), nông sản (gạo, bắp ngô); dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là kinh doanh 
trực tuyến thực phẩm đã qua chế biến, rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biến (sấy 
khô), bánh, kẹo, nấm ăn, đồ uống lên men, nước ép trái cây, nông sản (bắp ngô, lúa, gạo). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống mang về (do nhà hàng tự thực hiện); dịch vụ 
nhà hàng các món ăn Trung Quốc; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-38894 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Hoàng Phong  (VN) 
223/20 Tam Đa, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng trực tuyến phục vụ cho các đại lý, doanh nghiệp, mua 

bán các sản phẩm dùng để sản xuất, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, thực phẩm 
công nghệ, chế phẩm, thiết bị máy móc như: thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, máy 
quay phim, máy chụp ảnh, máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động, ti vi thông minh, phụ 
kiện: tai nghe, pin sạc; thiết bi văn phòng: máy tính bảng, laptop, máy tính bàn, máy in, 
máy photocopy, máy scan, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị viễn thông, sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm, thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng, thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn 
phòng, giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, đồ dùng giảng dạy và học tập, máy móc 
dùng cho mục đích học tập, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, diễn viên; dụng cụ thời trang, 
quần áo thời trang may sẵn, quần áo trẻ em may sẵn, vali, ba lô, túi xách, ví, giày dép, 
hàng da và giả da, phụ kiện kính, khăn choàng, thắt lưng, vớ/tất, găng tay, cà vạt, mũ/nón 
(trang phục); vải và vải dệt (không xếp vào các nhóm khác): khăn trải bàn và trải giường, 
rèm cửa, chăn ga gối đệm, thảm, chiếu, nệm chùi chân; vải sơn lát sàn nhà, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); sản phẩm inox, sứ, đồ gỗ, đồ thủ công từ len mây: 
gương, khung ảnh; giường tủ và bàn ghế, thiết bị để chiếu sáng: đèn trang trí, bộ đèn điện; 
sản phẩm điện gia dụng: máy giặt, bàn là, bếp điện nấu và nướng, vi sóng, thông gió và 
thiết bị vệ sinh; đồ nội thất tương tự dụng cụ và đồ làm vườn, đồ dùng cho nhà tắm và 
phòng giặt; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn; đồ thủy tinh, sành, sứ dùng 
cho bếp nóc; chất để tẩy trắng: chất để tẩy rửa, xà phòng, chế phẩm đánh răng; dụng cụ vệ 
sinh răng miệng; dụng cụ sửa chữa ngành điện, ngành nước, ngành mộc; sản phẩm điện 
lạnh: máy lạnh, tủ lạnh, máy quạt; công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao cạo, 
máy hút chân không, máy khoan, máy cắt, dụng cụ sửa chữa bằng tay; dụng cụ bếp nóc: 
máy xay sinh tố, bếp gas, bếp hồng ngoại, cọc, bát, đĩa, thìa, lọ hoa, đồ gốm, sứ, thủy 
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tinh; đồ dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh như: bình sữa, bỉm, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, 
phụ kiện chăm sóc em bé; thời trang và phụ kiện cho mẹ và bé; thực phẩm ăn uống như: 
bia có chứa cồn nồng độ thấp hoặc không chứa cồn, nước khoáng, nước có ga, rượu vang 
đồ uống cốc-tai cô đặc không chứa cồn và xi-rô dùng làm nước sinh tố không chứa 
cácbonát và đồ uống kiểu sinh tố, cụ thể là đồ uống làm từ xi-rô trộn với đá xay nhỏ, sinh 
tố hoa quả, sinh tố rau, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn), nước 
khoáng, sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, đồ uống để lạnh không 
chứa cồn cà phê, trà (chè), kem lạnh, bánh kẹo, nước xốt, gia vị; thực phẩm đóng hộp: 
thủy hải sản, nông sản, sản phẩm chăm sóc sức khỏe: chất ăn kiêng dùng trong ngành y 
và thực phẩm cho trẻ em, máy đo huyết áp, băng gạc tiệt trùng, khẩu trang y tế; sản phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ làm đẹp: máy massage, dụng cụ thể 
dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), thực phẩm chức năng, vitamin tổng 
hợp (trừ dược phẩm); dụng cụ âm nhạc: đàn (phím, dây), loa, kèn, trống và sáo; sản phẩm 
quà tặng và đồ trang trí: sản phẩm làm thủ công (handmade), quà lưu niệm, vật phẩm 
phong thủy; sản phẩm ngoại thất, sân vườn: hoa và cây, phối cảnh sân vườn, thức ăn cho 
động vật cảnh, hạt giống, cây và hoa tươi; hàng thủ công mỹ nghệ gốm sứ, tranh ảnh, đồ 
mỹ nghệ, hàng thủ công; trang sức: đồ trang sức, kim loại quý, đồ kim hoàn, đá quý, đồng 
hồ và dụng cụ đo thời gian; hóa mỹ phẩm: kem dưỡng da, phấn, son, nước hoa, tinh dầu 
các loại; xe máy, xe đạp, ô tô, phụ tùng, phụ kiện xe máy/ô tô, các sản phẩm dùng trong 
trang trí như sơn xe máy/xe ô tô; thiết bị chữa cháy: bình chữa cháy, báo cháy, chống sét; 
sản phẩm đồ bảo hộ lao động, băng cảnh báo, thiết bị điện (dây điện, ổ cắm điện, phích 
cắm điện, bóng điện); thiết bị vệ sinh dùng trong công nghiệp; quần áo bảo hộ lao động; 
băng cáp ngầm có mục đích cảnh báo nguy hiểm; dây đai an toàn dùng cho thợ điện; giày 
bảo hộ lao động; mũ bảo hộ lao động. 

 
Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, tàu hỏa; vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-38895 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Hoàng Phong  (VN) 
223/20 Tam Đa, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng trực tuyến phục vụ cho các đại lý, doanh nghiệp, mua 

bán các sản phẩm dùng để sản xuất, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, thực phẩm 

công nghệ, chế phẩm, thiết bị máy móc như: thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, máy 

quay phim, máy chụp ảnh, máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động, ti vi thông minh, phụ 

kiện: tai nghe, pin sạc; thiết bi văn phòng: máy tính bảng, laptop, máy tính bàn, máy in, 

máy photocopy, máy scan, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị viễn thông, sách, báo, tạp chí, văn 

phòng phẩm, thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng, thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn 
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phòng, giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, đồ dùng giảng dạy và học tập, máy móc 

dùng cho mục đích học tập, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, diễn viên; dụng cụ thời trang, 

quần áo thời trang may sẵn, quần áo trẻ em may sẵn, vali, ba lô, túi xách, ví, giày dép, 

hàng da và giả da, phụ kiện kính, khăn choàng, thắt lưng, vớ/tất, găng tay, cà vạt, mũ/nón 

(trang phục); vải và vải dệt (không xếp vào các nhóm khác): khăn trải bàn và trải giường, 

rèm cửa, chăn ga gối đệm, thảm, chiếu, nệm chùi chân; vải sơn lát sàn nhà, giấy dán 

tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); sản phẩm inox, sứ, đồ gỗ, đồ thủ công từ len mây: 

gương, khung ảnh; giường tủ và bàn ghế, thiết bị để chiếu sáng: đèn trang trí, bộ đèn điện; 

sản phẩm điện gia dụng: máy giặt, bàn là, bếp điện nấu và nướng, vi sóng, thông gió và 

thiết bị vệ sinh; đồ nội thất tương tự dụng cụ và đồ làm vườn, đồ dùng cho nhà tắm và 

phòng giặt; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 

quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn; đồ thủy tinh, sành, sứ dùng 

cho bếp nóc; chất để tẩy trắng: chất để tẩy rửa, xà phòng, chế phẩm đánh răng; dụng cụ vệ 

sinh răng miệng; dụng cụ sửa chữa ngành điện, ngành nước, ngành mộc; sản phẩm điện 

lạnh: máy lạnh, tủ lạnh, máy quạt; công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao cạo, 

máy hút chân không, máy khoan, máy cắt, dụng cụ sửa chữa bằng tay; dụng cụ bếp nóc: 

máy xay sinh tố, bếp gas, bếp hồng ngoại, cọc, bát, đĩa, thìa, lọ hoa, đồ gốm, sứ, thủy 

tinh; đồ dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh như: bình sữa, bỉm, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, 

phụ kiện chăm sóc em bé; thời trang và phụ kiện cho mẹ và bé; thực phẩm ăn uống như: 

bia có chứa cồn nồng độ thấp hoặc không chứa cồn, nước khoáng, nước có ga, rượu vang 

đồ uống cốc-tai cô đặc không chứa cồn và xi-rô dùng làm nước sinh tố không chứa 

cácbonát và đồ uống kiểu sinh tố, cụ thể là đồ uống làm từ xi-rô trộn với đá xay nhỏ, sinh 

tố hoa quả, sinh tố rau, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn), nước 

khoáng, sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, đồ uống để lạnh không 

chứa cồn cà phê, trà (chè), kem lạnh, bánh kẹo, nước xốt, gia vị; thực phẩm đóng hộp: 

thủy hải sản, nông sản, sản phẩm chăm sóc sức khỏe: chất ăn kiêng dùng trong ngành y 

và thực phẩm cho trẻ em, máy đo huyết áp, băng gạc tiệt trùng, khẩu trang y tế; sản phẩm 

vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ làm đẹp: máy massage, dụng cụ thể 

dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), thực phẩm chức năng, vitamin tổng 

hợp (trừ dược phẩm); dụng cụ âm nhạc: đàn (phím, dây), loa, kèn, trống và sáo; sản phẩm 

quà tặng và đồ trang trí: sản phẩm làm thủ công (handmade), quà lưu niệm, vật phẩm 

phong thủy; sản phẩm ngoại thất, sân vườn: hoa và cây, phối cảnh sân vườn, thức ăn cho 

động vật cảnh, hạt giống, cây và hoa tươi; hàng thủ công mỹ nghệ gốm sứ, tranh ảnh, đồ 

mỹ nghệ, hàng thủ công; trang sức: đồ trang sức, kim loại quý, đồ kim hoàn, đá quý, đồng 

hồ và dụng cụ đo thời gian; hóa mỹ phẩm: kem dưỡng da, phấn, son, nước hoa, tinh dầu 

các loại; xe máy, xe đạp, ô tô, phụ tùng, phụ kiện xe máy/ô tô, các sản phẩm dùng trong 

trang trí như sơn xe máy/xe ô tô; thiết bị chữa cháy: bình chữa cháy, báo cháy, chống sét; 

sản phẩm đồ bảo hộ lao động, băng cảnh báo, thiết bị điện (dây điện, ổ cắm điện, phích 

cắm điện, bóng điện); thiết bị vệ sinh dùng trong công nghiệp; quần áo bảo hộ lao động; 

băng cáp ngầm có mục đích cảnh báo nguy hiểm; dây đai an toàn dùng cho thợ điện; giày 

bảo hộ lao động; mũ bảo hộ lao động. 

 
Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, tàu hỏa; vận chuyển hàng hóa. 
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2018-38940 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 
và du lịch Anh Việt  (VN) 
197 Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

2. Bùi Việt Anh  (VN) 
45 Hàng Đào, phường Hàng Đào, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-38956 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Phương  (VN) 
15/8 hẻm C1 Cộng Hòa, phường 13, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-38957 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Phương  (VN) 
15/8 hẻm C1 Cộng Hòa, phường 13, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-38961 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.3; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương đậm, 

nâu đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Siam 

Brothers Việt Nam  (VN) 
Tòa nhà Anna, số 10, công viên phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá; dây thừng bện dùng cho tàu thuyền; dây bện để đan lưới; dây 

thừng. 
 

Nhóm 23: Sợi và chỉ đã xe; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi. 
 

 
(210) 4-2018-38976 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.6; 5.3.20; 8.1.15; A8.1.16; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mỳ, sôcôla, bánh quy, bánh trứng. 
 
 

 
(210) 4-2018-38978 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; 8.1.15; A8.1.16; 26.4.1; 

26.4.10; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mỳ, sôcôla, bánh quy, bánh trứng. 
 

 
(210) 4-2018-38990 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Minh Tuyền   (VN) 

Số 163, khối Liên Thắng, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; dây cáp điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; tụ điện. 

 

 
(210) 4-2018-39019 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.6; 1.15.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HANA GROUP  
(VN) 
Số 10/61 đường Đào Duy Từ, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu du lịch sinh thái và làng du lịch; dịch vụ cắm 

trại ngày nghỉ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề.  
 
 

 
(210) 4-2018-39023 (220) 07.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 24.17.17; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Xám, đen, trắng. 
(731) ABBVIE INC.  (US) 

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 
60064, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và thông tin cho mục đích giáo dục liên quan đến y tế, cụ thể 

là về các công cụ quản lý bệnh và bệnh nhân, thảo luận tình huống, danh sách các công 
trình nghiên cứu và tóm tắt các hội nghị y tế; đào tạo trong lĩnh vực y tế; cung cấp thông 
tin liên quan đến giáo dục thường xuyên thông qua mạng internet; cung cấp các khóa học 
trực tuyến; đào tạo; cung cấp các đường dẫn (links) tới các ấn phẩm điện tử không tải 
xuống được từ mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng internet (cho mục đích giáo dục và đào 
tạo); tổ chức hội thảo và hội nghị trong lĩnh vực y tế. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho con người; dịch vụ da 
liễu; cung cấp thông tin y học liên quan đến da liễu, thấp khớp và miễn dịch học; cung 
cấp tư vấn y học liên quan đến da liễu, thấp khớp và miễn dịch học. 

 

 
(210) 4-2018-39297 (220) 09.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A2.5.23; A2.1.23; 2.1.1; A2.1.18 
(591) Xanh, trắng, nâu, tím, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Nhung   (VN) 
Số 14 nhà H1, tập thể Trương Định, ngõ 
33 đường Nguyễn An Ninh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Bò bít tết; bò áp chảo; bò sốt vang; gà sốt mayonnaise. 
 

Nhóm 30: Thức ăn nhanh cơ sở ngũ cốc; bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2018-39416 (220) 09.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 5.7.12; A5.7.22; A1.1.10; 24.15.2; 

25.7.25 
(731) GENERAL CANDY CO., LTD.  (TH) 

51/3 Moo 2, Soi Sritapan, Chaengwattana 
Road, Klongklua, Parkred, Nonthaburi 
11120 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo cam thảo [bánh kẹo]; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-39438 (220) 12.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Trương Văn Tiệp   (VN) 
Nhà số 1 ngách 298/77/30/21 đường 
Ngọc Hồi, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; móc bằng kim loại để treo đồ; thanh ray 

trượt ngăn kéo bằng kim loại; ray bi trượt bằng kim loại; thùng bằng kim loại; sọt bằng 
kim loại; ray trượt bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp; phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho tủ áo; giá bằng kim loại kiểu mâm xoay; đồ ngũ kim cho nhà bếp.   

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: giá đỡ bằng kim loại dùng cho 
đồ đạc, móc bằng kim loại để treo đồ, thanh ray trượt ngăn kéo bằng kim loại, ray bi trượt 
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bằng kim loại, thùng bằng kim loại, sọt bằng kim loại, ray trượt bằng kim loại, phụ kiện 
lắp ráp bằng kim loại cho tử bếp, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ áo, giá bằng kim 
loại kiểu mâm xoay, thiết bị giá kệ đồ nhà bếp bằng inox, đồ ngũ kim cho nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2018-39441 (220) 12.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bông Sen Việt Nam  (VN) 
296 đường Võ Văn Ngân, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh, nước giải khát, bia, 

thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng (bao gồm: cây lau nhà, ghế, đèn pin, đèn ngủ, đèn bàn, 
thố đựng thực phẩm, thớt, khay đựng thực phẩm, khay để làm đá, quạt điện, hộp đựng 
thực phẩm, hộp cơm giữ nhiệt, bình giữ nhiệt, kéo, nĩa, rổ, muỗng (thìa), dao, ly, chén 
(bát), đĩa, thảm chùi chân, thảm vải sô fa, đũa, phin cà phê, túi đựng rác, chổi, móc treo 
tường, móc dán tường, móc áo, bao tay bếp, khăn tắm, nồi cơm điện, vợt muỗi dùng điện, 
chảo, nồi, bàn là). 

 

 
(210) 4-2018-39588 (220) 13.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.9; A25.7.3; A25.7.4; 26.4.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trung Thủy  (VN) 
Tầng 12 - tầng 13 tòa nhà Miss Áo dài, số 
21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các mặt hàng sơn mài, gỗ chạm, đá chạm, thảm len, đá 

mỹ nghệ, đồ xi mạ, mây tre lá; đấu giá sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để 
bán hoặc cho thuê; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch nhà ở để chuyển quyền 
sử dụng đất ở; dịch vụ cho thuê văn phòng; bán và cho thuê căn hộ; đại lý đổi ngoại tệ; tư 
vấn về bất động sản; môi giới, định giá sàn giao dịch bất động sản; đầu tư xây dựng khu 
thương mại, văn phòng. 

 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; khai thác gỗ, lâm sản từ gỗ. 

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức đi chơi trên 
biển; tổ chức cuộc thăm quan du lịch; tổ chức các chuyến đi; dịch vụ bãi đỗ xe; cho thuê 
xe. 
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Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí và giáo dục); dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp 
dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi, giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[giải trí]; dịch vụ trò chơi đánh bạc; dịch vụ cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi 
môn thể thao đánh gôn; dịch vụ hát ka ra ô kê; cho thuê sân quần vợt. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; căng tin; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; khách sạn 
cạnh đường cho khách có ô tô; đặt chỗ khách sạn.  

 
Nhóm 44: Làm tóc; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ tắm nắng; vật lý trị liệu; dịch vụ nông nghiệp; trồng cây cao su; dịch vụ 
lâm nghiệp; thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác.  

 

 
(210) 4-2018-39629 (220) 13.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Hồng Sơn  (VN) 

Số 447 đường Quang Trung, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy cày; máy phát điện; máy nổ; máy nông nghiệp; củ phát 

điện.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ khoan [công cụ cầm tay]; công cụ 
cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đầm đất [công cụ cầm tay]; bơm khí, thao tác bằng tay; 
bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]. 

 

 
(210) 4-2018-39649 (220) 13.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.1.16; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Hợp tác xã rau hữu cơ Nhà 

tui - Long Khánh  (VN) 
Tổ 30A, ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh, thị 
xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: rau tươi, rau đã qua sơ chế, phân bón, giống cây trồng, thuốc phòng 
trừ sâu bệnh cho cây trồng, máy nông nghiệp; quản lý kinh doanh chợ. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến nông sản.  
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(210) 4-2018-39665 (220) 13.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Hoàng 
Gia Việt Nam   (VN) 
C6, BT7, khu đô thị Việt Hưng, đường 
Nguyễn Cao Luyện, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Tranh in dầu; tranh ảnh; tranh màu nước, bức tranh (đã bao gồm có khung hoặc 

chưa có khung).   
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất (đồ mỹ thuật) bằng gốm, sứ, đá, pha lê, thủy tinh, 
mây tre đan; mua bán khung ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ (dùng cho trang trí nội thất), 
tranh, ảnh, khung tranh, khung ảnh, tượng và tác phẩm nghệ thuật, vật liệu để treo tranh, 
giá đỡ treo tranh, đồ gỗ nội thất (kệ, tủ, bàn ghế, giường, giá kê, khung, rèm bằng gỗ), đồ 
gỗ mỹ thuật.  

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất văn phòng, phòng tranh, phòng khách, phòng trà.   

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế trang trí văn phòng, phòng tranh, phòng 
khách; tư vấn thiết kế trang trí nội thất.  

 
 

 
(210) 4-2018-39725 (220) 13.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.12; 26.7.25 
(591) Đỏ đun, trắng. 
(731) NATIONAL CHEMICAL 

LABORATORIES, INC.  (US) 
401 N. 10th Street Philadelphia, PA 
19123, U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để đánh bóng sàn nhà; mỹ phẩm để chăm sóc da tay; chế phẩm dùng 

để làm sạch nhà vệ sinh; chế phẩm để làm sạch và chất tẩy dầu mỡ (không dùng trong quá 
trình sản xuất); chất để làm sạch cho xe ô tô và máy kéo; chất tẩy cho quần áo; chế phẩm 
làm sạch cho đá (đá xây dựng, đá mỹ nghệ, đá tự nhiên); chế phẩm làm sạch cho thảm; 
chất để tẩy rửa (rửa bát đĩa, cốc chén). 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn (dầu nhờn dùng cho băng tải). 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho nhà vệ sinh và chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2018-39736 (220) 13.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) RENOWN INCORPORATED   (JP) 

TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo choàng ngoài; áo váy; găng tay [trang 

phục]; trang phục dệt kim; ca vát; thắt lưng [trang phục]; tất cao cổ; quần áo lót; nịt bít 
tất; dải băng buộc đầu [trang phục]; khăn gập cài túi áo ngực; túi của quần áo; khăn quàng 
cổ; giày; dép; dép đi trong nhà; bộ quần áo; áo vét; áo bludông; váy; quần mặc thường 
ngày; quần jean; quần lót; quần dài; áo len dài tay; áo nỉ; quần áo đan; áo sơ mi; áo thun 
có cổ; giày cao cổ; giầy thể thao; tất ngắn cổ; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; khăn choàng 
cổ; quần áo ngủ; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà; dải thắt lưng; đồng phục; quần áo 
bơi. 

 

 
(210) 4-2018-39781 (220) 13.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) PROJECT ORBIS INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
520 8th Avenue, 12th Floor, New York, 
New York 10018, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất 

dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; bút lông dùng cho họa 
sỹ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ nội thất); đồ dùng giảng dạy và dạy học (trừ 
thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm ở những 
nhóm khác); máy chữ; bản in đúc; sách; màng mỏng dùng để đóng gói; bản tin; sách 
mỏng; tờ rơi; phong bì; áp phích quảng cáo; vở trang rời; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng; tập giấy viết; các ấn phẩm, tập san chứa thông tin về các dịch vụ y tế liên quan đến 
việc phòng tránh, chẩn đoán và điều trị bệnh mù lòa. 

 
Nhóm 35: Hợp tác quảng bá trong cộng đồng khoa học, nghiên cứu và nhà cung cấp để 
đạt được sự cải tiến trong lĩnh vực suy giảm thị lực và bệnh mù lòa; quảng cáo để nâng 
cao nhận thức của công chúng về cách phòng tránh, chuẩn đoán và điều trị suy giảm thị 
lực và bệnh mù lòa.  

 
Nhóm 36: Quyên góp qũy từ thiện. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là, cung cấp và sắp xếp và quản lý các 
khóa đào tạo, lớp học, hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập huấn trên mạng, bài giảng, đào 
tạo trên mạng và các hướng dẫn trong lĩnh vực và liên quan đến sự phòng tránh, chuẩn 
đoán và điều trị bệnh suy giảm thị lực và bệnh mù lòa; cung cấp các nguồn tài nguyên, cụ 
thể là, các xuất bản phẩm không tải về được dưới dạng sách chứa các câu hỏi vấn đáp, 
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sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn sử dụng trong lĩnh vực suy giảm thị lực và bệnh mù 
lòa thông qua một trang web; cung cấp các nguồn tài nguyên, cụ thể là, video cùng với 
các bài giảng không tải về được trong lĩnh vực suy giảm thị lực và bệnh mù lòa thông qua 
một trang web.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là, cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ y tế từ xa và thông tin 
dịch vụ y tế liên quan đến sự phòng tránh, chuẩn đoán và điều trị suy giảm thị lực và bệnh 
mù lòa, và các dịch vụ tư vấn liên quan.  

 

 
(210) 4-2018-39793 (220) 14.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.13.1; A1.13.10; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại F.V.I  
(VN) 
Số 64 ngõ 49 phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; ván sàn gỗ; gỗ xây dựng; gỗ dán; tấm ván sàn gỗ; vật liệu lát 

bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-39818 (220) 14.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.17; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Thăng 
Long  (VN) 
Xóm Rùa Hạ 1, thôn Rùa Hạ, xã Thanh 
Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy hút mùi, bếp từ, bếp điện, hệ thống thiết bị nấu nướng, máy sấy bát, quạt.  
 

Nhóm 20: Tủ bếp, tủ trạn.  
 

 
(210) 4-2018-39870 (220) 14.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A17.1.2; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 24H SEAFOOD  
(VN) 
111 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến: thủy sản, hải sản, trái cây, rau, gia súc, gia cầm.  
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Nhóm 31: Thực phẩm tươi sống: thủy sản, hải sản, trái cây, rau, gia súc, gia cầm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu thủy sản, hải sản và các sản phẩm từ thủy 

sản, hải sản. 
 

 
(210) 4-2018-40027 (220) 15.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Minh 
Hùng  (VN) 
103/7 đường Ao Đôi, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo công nghiệp. 

 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng và linh kiện ống nước bằng nhựa cứng (van ống dẫn 

nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo). 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: ống nước bằng nhựa cứng, ống nước bằng nhựa mềm và 

linh kiện ống nước bằng nhựa cứng, linh kiện ống nước bằng nhựa mềm, tấm nhựa, keo 

dán công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-40028 (220) 15.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Minh 
Hùng  (VN) 
103/7 đường Ao Đôi, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo công nghiệp. 

 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng và linh kiện ống nước bằng nhựa cứng (van ống dẫn 

nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo). 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: ống nước bằng nhựạ cứng, ống nước bằng nhựa mềm và 

linh kiện ống nước bằng nhựa cứng, linh kiện ống nước bằng nhựa mềm, tấm nhựa, keo 

dán công nghiệp.  
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(210) 4-2018-40029 (220) 15.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Minh 
Hùng  (VN) 
103/7 đường Ao Đôi, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Keo công nghiệp. 
 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng và linh kiện ống nước bằng nhựa cứng (van ống dẫn 
nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo). 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: ống nước bằng nhựa cứng, ống nước bằng nhựa mềm và 
linh kiện ống nước bằng nhựa cứng, linh kiện ống nước bằng nhựa mềm, tấm nhựa, keo 
dán công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-40128 (220) 15.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2 
(731) THE LUX COLLECTIVE LTD   (MU) 

Pierre Simonet Street, FlorÐal, Mauritius 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn nhanh; dịch vụ cung cấp các bữa ăn ăn liền; dịch vụ 
cung cấp nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn liên quan đến khách sạn.  

 
 

 
(210) 4-2018-40150 (220) 15.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 1.3.1; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, xám, đen. 
(731) Lô Trí Hiếu  (VN) 

17 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
844 

(210) 4-2018-40206 (220) 16.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; A2.1.18; A1.1.10; 25.1.6 
(591) Nâu, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Châu Hữu Sáng  (VN) 
28A Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

 
(210) 4-2018-40209 (220) 16.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phụ kiện bếp 
EURO KIT  (VN) 
Số 572 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp; ray bi 

lắp ngăn kéo cho tủ bếp (bằng kim loại); bản lề cánh tủ lắp cho tủ bếp (bằng kim loại). 
 

Nhóm 11: Bếp điện từ; chậu rửa bát gắn cố định.  
 

Nhóm 20: Giá bằng kim loại để treo quần áo; giá để xoong nồi bằng kim loại lắp cho tủ 
bếp; giá để gia vị bằng kim loại lắp cho tủ bếp, giá cắm dao bằng kim loại lắp cho tủ bếp; 
giá để đồ khô nhiều tầng bằng kim loại lắp cho tủ bếp.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; thùng đựng gạo cho tủ bếp; khay để thìa dĩa 
cho tủ bếp. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị: giá để bát đĩa bằng kim loại lắp cho tủ bếp, giá 
để bát đĩa có hộp trợ lực nâng hạ bằng kim loại lắp cho tủ bếp, giá để xoong nồi bằng kim 
loại lắp cho tủ bếp, giá để gia vị bằng kim loại lắp cho tủ bếp, giá cắm dao bằng kim loại 
lắp cho tủ bếp, giá để đồ khô nhiều tầng bằng kim loại lăp cho tủ bếp, thùng dựng gạo cho 
tủ bếp, bếp điện từ, chậu rửa bát, giá để chai lọ dưới chậu rửa cho tủ bếp, đồ treo đa năng 
cho tủ bếp, khay để thìa dĩa cho tủ bếp, tay nắm cửa tủ bếp, ray bi lắp ngăn kéo cho tủ 
bếp, bản lề cánh tủ lắp cho tủ bếp, tủ bếp bằng gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên, xoong nồi, 
chảo rán dùng cho gia đình, dụng cụ nấu các món ăn trong nhà bếp, máy hút khói dùng 
trong nhà bếp. 
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(210) 4-2018-40235 (220) 16.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân đúc 

đồng Nguyễn Phùng Sơn  (VN) 
08 Huyền Trân Công Chúa, phường 
Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng đồng như: chuông, kiểng, khánh, tượng, lư hương, độc 

bình, phù điêu; hàng mỹ nghệ bằng đồng (tác phẩm nghệ thuật).  
 

 
(210) 4-2018-40243 (220) 16.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ xám, xanh da trời, xanh xám, trắng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
POSEIDON  (VN) 
Số 41 ngách 612/79 đường La Thành, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-40272 (220) 16.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần may Hợp Lực  

(VN) 
Thôn Hợp Lực, xã Quảng Hợp, huyện 
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi cho thể thao; túi du lịch; túi cho người cắm trại; túi đựng 

quần áo dùng khi đi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần trẻ em (đồ lót); áo sơ mi; áo khoác 
ngoài.  
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Nhóm 42: Dịch vụ cung ứng giải pháp công nghệ tự động hóa ngành may; tiến hành 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thiết kế 
quần áo; tư vấn công nghệ; thử nghiệm vải.  

 

 
(210) 4-2018-40397 (220) 26.09.2016 

(641) 4-2016-29900 (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1 
(591) Xám, xanh lá, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Đông Bắc á  (VN) 
66 đường 40, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-40470 (220) 19.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH xúc tiến 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Ben Export Việt Nam  
(VN) 
Số 8 ngách 251/8/24 tổ 29 đường 
Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn vải; khăn tắm; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn mặt bằng vải. 

 

 
(210) 4-2018-40473 (220) 19.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Hà Huy  
(VN) 
11 ngõ 127 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội      

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn định cư nước ngoài (dịch vụ pháp lý). 
 

 
(210) 4-2018-40480 (220) 19.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tâm 

Hương  (VN) 
ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2018-40486 (220) 19.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Mai Trần Gia  (VN) 
2A/1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và tinh dầu.  
 

Nhóm 30: Bột đậu, bột hạnh nhân, bột yến mạch, hạt nhục đậu khấu, bột mì, bột baking 
soda, bột than tre hoạt tính, bột màng cám gạo, bột hoa đào, bột hoa hồng, bột rau diếp cá, 
bột tảo biển, bột ca cao, bột bạc hà, tinh bột nghệ (dùng trong thực phẩm), viên tinh nghệ 
(dùng trong thực phẩm), trà, trà tăng giảm cân (không dùng cho mục đích y tế); bột ngũ 
cốc thô. 

 

 
(210) 4-2018-40562 (220) 20.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Tuyền  (VN) 
233 Lương Ngọc Quyến, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán; kê khai thuế; tư vấn về nghiệp vụ kế toán.  
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(210) 4-2018-40567 (220) 20.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1; 2.9.4; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sắc Đẹp Vàng  
(VN) 
86 Cư xá Nguyễn Văn Trỗi, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; 

dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; tư vấn đấu giá bất động sản.  

 

Nhóm 36: Mua bán, môi giới, cho thuê, quản lý: bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-40675 (220) 20.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Tâm - Đức  
(VN) 
Số 62, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý khác. 

 
 

(210) 4-2018-40702 (220) 20.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; A1.5.3; 26.1.2 

(591) Vàng, xanh đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đăng ký sở hữu 
trí tuệ Quốc Gia  (VN) 
Lô 03, B03 shop house 24h Vạn Phúc - 

đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nuớc ngoài theo hợp đồng.  
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(210) 4-2018-40709 (220) 20.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đăng ký sở hữu 
trí tuệ Quốc Gia  (VN) 
Lô 03, B03 shop house 24h Vạn Phúc - 

đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  
 

(210) 4-2018-40767 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A25.7.8; 25.7.25; 25.12.1; 25.1.25 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH Leman Jewels  
(VN) 
Số 2 Bis Cách Mạng Tháng 8, phường 

Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang sức; dây chuyền [đồ trang 

sức, đồ kim hoàn]; hoa tai; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo; dây chuyền đeo đồng hồ; 

đồng hồ đeo tay; bùa hộ mạng (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vàng thô hoặc vàng dát mỏng; 

sợi dây bằng bạc; bạc thô hoặc dát mỏng. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đồ phong thủy. 
 

 
(210) 4-2018-40812 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
850 

(210) 4-2018-40813 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2018-40814 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2018-40815 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2018-40825 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FAMITA  (VN) 
69 đường TL14, khu phố 3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; keo xịt tóc; nước hoa; dầu gội đầu; kem làm trắng 

da. 

 
Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được; băng vệ sinh dạng 
nút dùng khi có kinh nguyệt; nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; khăn giấy được ngâm, tẩm, 
thấm ướt nước thơm dược phẩm; tã giấy cho trẻ em. 
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Nhóm 16: Giấy thấm; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; giấy vệ 
sinh; khăn ăn bằng giấy. 

 
Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh phụ nữ, tã quần, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy 
thấm, khăn lau mặt bằng giấy, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2018-40894 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 304540969 25.05.2018 HK 

  
(731) GRAPESEED MEDIA LTD.  (HK) 

19th Floor, Lee Garden One 33 Hysan 
Avenue Causeway Bay, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)  Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; đĩa ghi âm; đĩa 

compắc, dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; bản ghi âm thanh là nhạc; bản ghi 
âm thanh được thu sẵn (không phải nhạc); bản ghi viđêô được thu sẵn (liên quan đến âm 
nhạc); bản ghi viđêô được thu sẵn (không phải nhạc); bản ghi âm thanh/hình ảnh; bản ghi 
âm thanh, hình ảnh và bản ghi âm thanh/hình ảnh không phải nhạc dùng cho hướng dẫn 
về ngôn ngữ anh và văn hóa anh; bản ghi âm thanh, hình ảnh và bản ghi âm thanh/hình 
ảnh là nhạc dùng cho hướng dẫn về ngôn ngữ anh và văn hóa anh; viđêô, hình ảnh, tệp tin 
âm thanh và nhạc có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử. 

 

Nhóm 16: Đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị hướng dẫn và giảng dạy); ấn 
phẩm; tài liệu dạng in dùng cho giáo dục trong lĩnh vực hướng dẫn về ngôn ngữ anh và 
văn hóa anh; sách bài hát; áp phích quảng cáo; sổ tay hướng dẫn dạng in dành cho giáo 
viên; tài liệu dạng in dùng cho đào tạo. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ giáo 
dục ngôn ngữ anh cho trẻ em; cung cấp sách điện tử, bài hát, video và trò chơi giáo dục 
trực tuyến không tải xuống được dùng để dạy ngôn ngữ anh cho trẻ em và cho trẻ em tiếp 
cận với ngôn ngữ anh. 

 

 
(210) 4-2018-41041 (220) 22.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, trắng đục. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tổng hợp Phạm Gia  
(VN) 
Số 33 ngõ 5, Nguyễn Văn Cừ, tổ 5, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Túi đựng hồ sơ bằng nhựa, bìa đựng hồ sơ bằng nhựa; bìa kẹp hồ sơ các loại, 
giá kệ văn phòng bằng nhựa (đồ dùng văn phòng); giấy nhắc việc (văn phòng phẩm); văn 
phòng phẩm; phù hiệu làm bằng giấy và chất dẻo, thẻ đeo công chức; đồ dùng cho trường 
học (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu; bìa tệp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ 
chia ngăn để đựng văn phòng phẩm (đồ dùng văn phòng phẩm); giấy sao chụp (văn phòng 
phẩm); túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, dùng để bao gói; đồ dùng 
văn phòng, trừ đồ đạc; giấy; khay đựng tài liệu và văn phòng phẩm để bàn; hộp bằng giấy 
để đựng hồ sơ và tập tài liệu cho cá nhân và công việc. 

 

 
(210) 4-2018-41053 (220) 22.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.3; 26.1.2; A26.1.18; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh tím than, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện máy quốc 
tế EMASU  (VN) 
Số 37B, ngách 169, ngõ 179, phố Vĩnh 
Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và sưởi ấm; máy và thiết bị sưởi; máy sấy và thiết bị sấy 

khô; tủ sấy; thiết bị nấu nướng; quạt; hệ thống và thiết bị làm nóng lạnh nước; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; thiết bị lọc nước và không khí; máy làm mát bằng bay hơi nước; hệ 
thống và thiết bị thông gió; lò vi sóng.  

 
Nhóm 12: Xe đẩy hoặc kéo bằng tay; xe đẩy hoặc kéo có mặt phẳng để đặt hàng hóa; xe 
nâng; xe đạp; xe máy; xe điện.  

 

 
(210) 4-2018-41067 (220) 22.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD  

(AU) 
443-449 Toorak Rd, Toorak VIC 3142 
Australia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ đại lý cung cấp chỗ 

lưu trú tạm thời (tại khách sạn); dịch vụ đại lý đặt chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; đánh 
giá chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; sắp xếp lưu trú tạm thời tại khách sạn; đặt chỗ lưu 
trú tạm thời tại khách sạn; dịch vụ giữ chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; dịch vụ lưu trú 
tạm thời tại khách sạn; cung cấp lưu trú tạm thời tại khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời tại khách sạn; giữ chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; cung cấp dịch vụ đặt chỗ và 
giữ chỗ lưu trú tạm thời (tại khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ 
dưỡng) liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình khách hàng 
thường xuyên; cung cấp dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ lưu trú tạm thời (tại khách sạn, khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng) liên quan đến chương trình khách 
hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ máy bay; dịch vụ đại lý du lịch để giữ chỗ lưu trú 
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tạm thời tại khách sạn; sắp xếp đặt chỗ khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ 
cung cấp (đồ ăn, thức uống) do khách sạn thực hiện; dịch vụ cung cấp thông tin về khách 
sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ đặt trước khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; 
dịch vụ khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ 
dưỡng; dịch vụ đại lý du lịch để đặt chỗ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-41068 (220) 22.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2 
(731) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD  

(AU) 
443-449 Toorak Rd, Toorak VIC 3142 
Australia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ đại lý cung cấp chỗ 

lưu trú tạm thời (tại khách sạn); dịch vụ đại lý đặt chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; đánh 
giá chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; sắp xếp lưu trú tạm thời tại khách sạn; đặt chỗ lưu 
trú tạm thời tại khách sạn; dịch vụ giữ chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; dịch vụ lưu trú 
tạm thời tại khách sạn; cung cấp lưu trú tạm thời tại khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời tại khách sạn; giữ chỗ lưu trú tạm thời tại khách sạn; cung cấp dịch vụ đặt chỗ và 
giữ chỗ lưu trú tạm thời (tại khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ 
dưỡng) liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình khách hàng 
thường xuyên; cung cấp dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ lưu trú tạm thời (tại khách sạn, khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng) liên quan đến chương trình khách 
hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ máy bay; dịch vụ đại lý du lịch để giữ chỗ lưu trú 
tạm thời tại khách sạn; sắp xếp đặt chỗ khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ 
cung cấp (đồ ăn, thức uống) do khách sạn thực hiện; dịch vụ cung cấp thông tin về khách 
sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ đặt trước khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; 
dịch vụ khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ 
dưỡng; dịch vụ đại lý du lịch để đặt chỗ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-41152 (220) 23.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Vàng, tím, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xúc tiến đầu 

tư và truyền thông văn hóa 
Queen Group   (VN) 
Căn hộ 109 nhà E11P khu TT Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 

LEGAL LLC.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; sắp xếp các 

chuyến du lịch; tham quan du lịch. 
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Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa; đào tạo huấn 
luyện nhân sự; tổ chức sự kiện giải trí các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các 
hội thảo, hội nghị. 

 

 
(210) 4-2018-41158 (220) 23.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; 5.13.1; 5.13.4; A11.7.3 (540) 

  

(731) Phạm Thị Ngọc Huỳnh  (VN) 
50/5B đường Trưng Vương 3, ấp Mỹ Hòa 
1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (dây nịt).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (dây nịt), bóp, ví, túi xách.  
 

 
(210) 4-2018-41163 (220) 23.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH V.I.E.T.G.O   (VN) 

C11 tầng 5, khách sạn Pullman, 40 Cát 
Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc 
bằng đường ray.  

 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, ôtô xe máy, hàng 
công nghiệp tiêu dùng, hàng công nghệ thực phẩm; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
tới các công ty, thông tin kinh tế, thông tin thương mại qua mạng internet và mạng viễn 
thông; dịch vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan tới các công ty thông tin kinh tế, 
thông tin thương mại qua mạng internet và mạng viễn thông; dịch vụ môi giới và xúc tiến 
thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và giao 
thương; cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử trên internet (việc sử dụng các chương 
trình phần mềm máy tính để tạo ra một vùng không gian ảo trên internet cho giao dịch 
thương mại với sự trợ giúp của các thiết bị đầu cuối máy tính). 

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ đường dây nóng cho những người sử dụng internet; dịch vụ 
thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng internet và mạng viễn thông; dịch vụ 
thư điện tử; dịch vụ truyền thông tin, âm thanh và hình ảnh dùng cho việc thông tin liên 
lạc giữa cơ sở dữ liệu và thiết bị cho người sử dụng trong mạng máy tính và dàn tivi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ liên quan tới mạng internet trong nhóm này, cụ thể như: tạo, duy 
trì các trang web và cho thuê dung lượng máy chủ vì mục đích của người khác; thiết kế, 
biên soạn thông tin, nhập dữ liệu và tạo các cơ sở dữ liệu trên trang web theo hợp đồng. 
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(210) 4-2018-41199 (220) 23.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 25.1.25; 2.9.1 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Spa Minh Châu  
(VN) 
Số 154 đường Minh Cầu, tổ 19, phường 
Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Xoa bóp; chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2018-41434 (220) 26.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, đen, trắng. 
(731) KOMOTEC CO., LTD.   (KR) 

271, Yeorumul-ro, Seo-gu, Incheon, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép khuôn phun; khuôn (bộ phận của máy móc); máy tạo bọt; bộ thiết bị 

đúc khuôn nhựa; máy đúc khuôn. 
 

 
(210) 4-2018-41435 (220) 26.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) HANWITH INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (KR) 
254-408, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong điện toán đám mây; phần mềm máy tính dùng 

trong ảo hóa; phần mềm máy tính dùng trong việc lưu trữ dữ liệu; phần mềm máy tính ảo 
cho phép phân bổ nguồn được nâng cấp và hiệu quả hoạt động trên nhiều hệ điều hành và 
ứng dụng. 
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(210) 4-2018-41440 (220) 08.01.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 1181249 10.04.2013 US 

  
(731) CE TRADEMARK LLC  (US) 

1710 Broadway, New York, NY 10019, 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính tương tác trực 

tuyến trong lĩnh vực phim, phim ảnh, truyền hình, phát thanh, âm nhạc, nhân vật (trong 
phim ảnh), người nổi tiếng (trong phim ảnh), duyệt phim, đoạn giới thiệu phim, tin tức và 
các thông tin liên quan khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế, lập trình, lưu trữ và bảo 
trì trang thông tin điện tử tương tác sử dụng công nghệ cho phép người dùng hợp nhất và 
quản lý mạng xã hội, tài khoản và kết nối với các giao diện lập trình ứng dụng hiện tại và 
trong tương lai. 

 

 
(210) 4-2018-41659 (220) 27.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SHIGEYUKI HATTORI  (JP) 

2-9-8 Asano Kokurakita-Ku Kitakyushu-
Shi fukuoka 802-0001 Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chải tóc, không chứa thuốc; nước xức tóc, 

không chứa thuốc; xà phòng, không chứa thuốc; mỹ phẩm; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2018-41679 (220) 27.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A2.3.16; 2.3.7; 2.3.30 
(731) MAS TV COMPANY LIMITED  (MO) 

4/F-5/F, Centro Commercial First 
Nacional Building, No.600 Avenida do 
Dr. Rodrigo Rodrigues, Macau 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; marketing; quảng cáo trực tuyến trên mạng 

máy tính; tổ chức trình diễn thời trang nhằm mục đích xúc tiến kinh doanh; quảng cáo 
trên truyền hình. 

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; giải trí; sản xuất phim, không phải là phim quảng 
cáo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; giải trí trên truyền hình; cung cấp 
chương trình truyền hình, không thể tải về, thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu. 
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(210) 4-2018-41695 (220) 27.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CHAN KIEN KUAN  (MY) 

16, Jln Tasik 8, Tmn Tasik Damai LAKE 
Fields, Sungai Besi, 57000 Kuala 
Lumpur, Malaysia. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng; thiết bị hâm nóng bình sữa, chạy điện; bình đun nước nóng; 

thiết bị tẩy uế; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sấy; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ 
uống nóng và lạnh; thiết bị và máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-41990 (220) 29.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.5.6; A2.5.23 
(731) CHEN RENDONG.   (CN) 

Group 3, Shuangqi Village, Qiaojiang 
Town, Xupu Hunan, China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm yoga; chiếu; tấm thảm; tấm phủ sàn; chiếu đan làm từ cây cỏ, từ lau sậy; 

thảm chống trơn, chống trượt. 
 

 
(210) 4-2018-42069 (220) 06.08.2015 

(641) 4-2015-20946 (441) 25.03.2019 
(731) NAGAKI SEIKI CO., LTD.   (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, 
Osaka, 574-0045, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Cái cùm (đồ ngũ kim); cái móc (đồ ngũ kim); dây kim loại thường; dây chão 

bằng kim loại; dây thép; sắt và thép, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; pully bằng kim loại, không phải là bộ phận máy móc; đầu nối bằng kim 
loại cho ống dẫn; vòng kẹp bằng kim loại; đồ ngũ kim, cụ thể: nắp lỗ khóa bằng kim loại, 
đai ốc bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại, bu lông bằng kim loại, đinh tán bằng kim 
loại, vòng đệm bằng kim loại, mắt xích bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, móc sắt 
(thanh quặp hai đầu), then cửa bằng kim loại; bậc thang và thang bằng kim loại; hộp đựng 
dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng); khoá cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim]; xích bằng 
kim loại; móc sắt (thanh quặp hai đầu) cho dây sắt; cán của dụng cụ cầm tay bằng kim 
loại; vòng bằng kim loại; vòng đai chặn bằng kim loại; vật dụng chặn giữ bằng kim loại. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công (không bao gồm "hộp mực dấu, da liếc dao 
cạo, thép mài sắc và đá mài của thợ mộc"); cơ cấu rút dây (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ 
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công); cơ cấu rút dây cho dây điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm tay, thao tác 
thủ công); cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); cơ cấu căng dây cho dây 
điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); móc dây (dụng cụ 
cầm tay); móc dây cho dây điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm tay); kích nâng, 
vận hành bằng tay; dây đai cho cơ cấu rút dây (dụng cụ cầm tay); dây đai cho cơ cấu căng 
dây (dụng cụ cầm tay); dây đai cho móc dây (dụng cụ cầm tay); phụ kiện cho cơ cấu rút 
dây (dụng cụ cầm tay); phụ kiện cho cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay); phụ kiện cho 
móc dây (dụng cụ cầm tay); dây đeo cho cơ cấu rút dây (dụng cụ cầm tay); dây đeo cho 
cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay); dây đeo cho móc dây (dụng cụ cầm tay); xích cho cơ 
cấu rút dây (dụng cụ cầm tay); xích cho cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay); xích cho móc 
dây (dụng cụ cầm tay); dụng cụ vặn ốc, vít (dụng cụ cầm tay); chìa vặn có bánh cóc (dụng 
cụ cầm tay); dụng cụ đỡ giữ chuyên dụng cho dụng cụ cầm tay (không bao gồm "hộp mực 
dấu, da liếc dao cạo, thép mài sắc và đá mài của thợ mộc"); dụng cụ đỡ giữ bằng da 
chuyên dụng cho dụng cụ vặn ốc, vít; cái kìm (dụng cụ cầm tay); cờ lê (dụng cụ cầm tay); 
cờ lê mô men xoắn (dụng cụ cầm tay); kìm cắt [kìm của thợ đường dây]; dụng cụ vặn ốc, 
vít có thể điều chỉnh dược (dụng cụ cầm tay); kẹp (dụng cụ cầm tay); tua vít; kìm cách 
điện (dụng cụ cầm tay); sào thao tác cách điện (dụng cụ cầm tay); sào thao tác cách điện 
để gắp và vận hành dây điện và dây cáp điện (dụng cụ cầm tay); dây đeo giữ dụng cụ; dây 
đai giữ dụng cụ; đầu vặn bu lông cho chìa vặn có bánh cóc; dụng cụ cầm tay có đầu nhọn 
hoặc có lưỡi (không bao gồm "kiếm"), vận hành bằng tay; kìm tuốt dây (dụng cụ cầm 
tay); kìm tuốt dây cho dây điện và dây cáp điện (dụng cụ cầm tay); máy cắt dây (dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công); máy cắt dây điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm 
tay, thao tác thủ công); dụng cụ đỡ giữ chuyên dụng cho dụng cụ cầm tay có đầu nhọn 
hoặc có lưỡi (không bao gồm kiếm). 

 

 
(210) 4-2018-42092 (220) 30.11.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20; 2.7.23; 22.1.1; 

3.7.7; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen, cam, xám, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, đen, tím. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

thương mại dịch vụ Hướng 
Việt  (VN) 
131A, khu 3, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; mật ong.  

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả, cây giống, hoa quả, hoa tươi, hạt tiêu, hạt điều, cà phê, 
trà (chè), ca cao, đường, gạo, mật ong.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống.  
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Nhóm 44: Trồng rau, hoa, đậu, cây cảnh, trồng cây ăn quả.  
 

 
(210) 4-2018-42165 (220) 30.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.20; 2.9.14; A2.9.15; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh. 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Đại Phát  (VN) 
Thôn Triều Tiên, xã Bảo Khê, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; then ổ khoá bằng kim 

loại; chìa khoá bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-42313 (220) 30.11.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.3.6; A5.5.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mầm SOBA  (VN) 
Thôn Đản Di, xã Uy Nỗ, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: giá đậu nành, mầm đậu nành, giá đậu xanh; 

động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật, mạch 

nha. 
 

 
(210) 4-2018-42381 (220) 03.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hải Thiên  (VN) 
Đường TS 5, khu công nghiệp Tiên Sơn, 

phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Dép; giầy; quần áo; khăn quàng cổ; mũ trùm đầu (trang phục). 
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(210) 4-2018-42448 (220) 03.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) KPBO CORPORATION  (KR) 

Room 310, Somerset Palace Seoul, 85, 
Susong-Dong, Jongno-Gu, SeouL, Korea

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 28: Gậy chơi bi-a; hộp đựng gậy chơi bi-a; túi đựng gậy chơi bi-a; găng tay dùng 

để chơi bi-a; tay cầm/tay nắm cho gậy chơi bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; miếng mài 
miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; đế giữ đầu gậy chơi bi-a; phấn dùng cho gậy chơi bi-a; thiết 
bị chơi bi-a; bàn bi-a; bóng bi-a; tam giác xếp bóng bi-a. 

 

 
(210) 4-2018-42500 (220) 03.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) LINCOLN HO LEE  (US) 

1111 S. Placentia Ave, Fullerton, CA 
92831, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-42501 (220) 03.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) LINCOLN HO LEE  (US) 

1111 S. Placentia Ave, Fullerton, CA 
92831, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-42622 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
535 Bến Phú Lâm, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà vệ sinh: bồn rửa mặt lavabo (dụng cụ trong nhà vệ 
sinh); bệ xí nhà vệ sinh; vòi nước trong nhà vệ sinh; bình nước nóng năng lượng mặt trời; 
tấm thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); quạt chạy bằng năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 19: Dụng cụ ngành nước bao gồm: ống nhựa (thuộc nhóm này); nối nhựa (sản 
phẩm bằng nhựa thuộc nhóm này để nối các đoạn ống nhựa); ống tiêu nước không bằng 
kim loại; ống máng xối không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-42663 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) KIM WOO SIK   (KR) 

#402 Cheongdam Avenue, 32, 
Apgujeong-ro 79-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống có giao hàng đến nhà; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống thực hiện tại nhà hàng và quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống thực hiện trong 
khuôn khổ độc quyền kinh doanh; dịch vụ nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2018-42671 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.1.10; A9.3.13 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Mai   (VN) 

Xóm Đồi, thôn Cao Nhang, thị trấn Tây 
Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng; vôi quét tường; chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cụ thể là: bột bả.  
 

 
(210) 4-2018-42672 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.1.2; A1.13.10 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Mai  (VN) 

Xóm Đồi, thôn Cao Nhang, thị trấn Tây 
Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng; vôi quét tường; chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cụ thể là: bột bả.  
 

 
(210) 4-2018-42691 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WUPING WANG   (CN) 

No.052, Peace Town Neighborhood 
Committee,Yanjing Town, Lixian, 
Changde, Hunan, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chế phẩm làm thơm không khí; sữa rửa mặt; 

mặt nạ làm đẹp; nước xức tóc; tinh dầu; nước hoa; hương thơm để thắp; mỹ phẩm cho 
động vật. 

 

 
(210) 4-2018-42707 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 1.13.1; 

A1.13.10 
(591) Xanh lá, đen, trắng. 
(731) NANOMEDICS CO., Ltd.   (KR) 

Smartvalley A-1308, 30, Songdomirae-
ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; gói mặt nạ (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-42709 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.7.1; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15; 5.7.21; 

1.15.21 
(731) EVERMORE CO., LTD  (TH) 

169/11 Soi Yothin Pattana, Khlong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh kẹo; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y 

tế; kẹo cao su giúp thơm mát hơi thở; kẹo. 
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(210) 4-2018-42710 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.7.1; 4.5.3; 1.15.21; A5.3.15; 24.15.1; 

5.7.21 
(731) EVERMORE CO., LTD.  (TH) 

169/11 Soi Yothin Pattana, Khlong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh kẹo; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y 

tế; kẹo cao su giúp thơm mát hơi thở; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-42711 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.7.1; 1.15.21; 4.5.3; A5.5.20 
(731) EVERMORE CO., LTD.  (TH) 

169/11 Soi Yothin Pattana, Khlong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh kẹo; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y 
tế; kẹo cao su giúp thơm mát hơi thở; kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-42742 (220) 04.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) HUANG HAIFENG  (CN) 

Room 1001, Dan yuan 2, Hua yuan 4, 
Qian Tang Sheng Shi, JiangGan District, 
Hang zhou City, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể 
tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 

 
(210) 4-2018-42776 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1 
(731) JAYING BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.  (TW) 
5F., No.53, Sec. 1, Qingfeng Rd., 
Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm tẩy trang; dầu xả tóc; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh 
cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch; dầu ete; chế phẩm làm thơm mát hơi thở 
cho vệ sinh cá nhân. 

 

 
(210) 4-2018-42925 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Nguyễn Phan Anh  (VN) 

Số 40 ngõ 16 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất cho người khác: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, 
sữa tắm, kem dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2018-42927 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WEBANK CO., LTD  (CN) 

Room 201, Block A, Qianwanyilu, 
Qianhai Shengang Cooperative District, 
Shenzhen, Guangdong Province, P.R. 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải về); ứng dụng phần mềm máy 

tính, có thể tải về; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình 

máy tính, ghi sẵn; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị đọc mã vạch; thẻ từ được mã hóa; công 

cụ giám sát (chương trình máy tính); thẻ an toàn (thiết bị mã hóa); hộp đen (thiết bị ghi dữ 

liệu); thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân 

(pdas); chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; máy đếm; máy rút tiền tự động (atm); thiết bị 

phát hiện tiền giả; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị liên lạc; thiết bị theo dõi hoạt động 

có thể đeo được; thiết bị chống nhiễu (điện); thiết bị định vị toàn cầu (gps); điện thoại 

hình; thiết bị liên lạc viễn thông dưới dạng đồ trang sức; máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị đo; 
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thiết bị kiểm tra/giám sát, không dùng cho mục đích y tế; robot giám sát an ninh; tai nghe 

thực tế ảo; vòng đeo tay kết nối được (thiết bị đo); thiết bị dạy học; robot dạy học; vi 

mạch điện tử; vi mạch (mạch tích hợp); chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; hệ 

thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị cảnh báo chống trộm. 
 

Nhóm 16: Băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; bảng quảng cáo bằng 

giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; văn phòng phẩm; vật 

liệu vẽ; ảnh biểu diễn đồ họa; xuất bản phẩm dạng in; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; 

giấy bao gói; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh qua một website; dự báo kinh tế; 

dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng 

với doanh nhân cần vốn; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); cung cấp một sàn giao 

dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; quản lý kinh doanh cho 

các nhà cung cấp dịch vụ tự do; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; 

kế toán; dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; kiểm toán 

doanh nghiệp; chuẩn bị bảng tiền lương; lập bản khai thuế; dịch vụ khai thuế; kiểm toán 

tài chính; tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay (tài chính); đánh giá 

tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ 

chuyển vốn bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính; bảo đảm tài chính; cung cấp thông 

tin tài chính thông qua một website; đầu tư quỹ; đầu tư vốn; ngân hàng thế chấp; thuê mua 

tài chính; quản lý tài chính; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín 

dụng; đánh giá đồ trang sức; đánh giá bất động sản; quyên góp quỹ từ thiện; môi giới; 

dịch vụ bảo lãnh tài chính; ủy thác quản lý tài chính; cho vay theo bảo lãnh. 
 

Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin về lĩnh vực liên lạc 

viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy 

tính; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 

toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ hội nghị truyền hình; truyền dữ liệu, cung cấp diễn 

đàn trực tuyến; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo được cung cấp qua thiết bị mô phỏng; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải về được); dịch vụ 

trò chơi được cung cấp trực tuyến (từ một mạng máy tính); thông tin giáo dục; sản xuất 

phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp video trực tuyến, không tải về được. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 

tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư 

vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện 

truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản 

phần mềm. 
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(210) 4-2018-42928 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WEBANK CO., LTD  (CN) 

Room 201, Block A, Qianwanyilu, 
Qianhai Shengang Cooperative District, 
Shenzhen, Guangdong Province, P.R. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải về); ứng dụng phần mềm máy 

tính, có thể tải về; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình 
máy tính, ghi sẵn; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị đọc mã vạch; thẻ từ được mã hóa; công 
cụ giám sát (chương trình máy tính); thẻ an toàn (thiết bị mã hóa); hộp đen (thiết bị ghi dữ 
liệu), thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân 
(PDAs); chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; máy đếm; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị 
phát hiện tiền giả; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị liên lạc; thiết bị theo dõi hoạt động 
có thể đeo được; thiết bị chống nhiễu (điện); thiết bị định vị toàn cầu (GPS); điện thoại 
hình; thiết bị liên lạc viễn thông dưới dạng đồ trang sức; máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị đo; 
thiết bị kiểm tra/giám sát, không dùng cho mục đích y tế; robot giám sát an ninh; tai nghe 
thực tế ảo; vòng đeo tay kết nối được (thiết bị đo); thiết bị dạy học; robot dạy học; vi 
mạch điện tử; vi mạch (mạch tích hợp); chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị cảnh báo chống trộm. 

 
Nhóm 16: Băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; bảng quảng cáo bằng 
giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; văn phòng phẩm; vật 
liệu vẽ; ảnh biểu diễn đồ họa; xuất bản phẩm dạng in; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; 
giấy bao gói; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh qua một website; dự báo kinh tế; 
dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng 
với doanh nhân cần vốn; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); cung cấp một sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; quản lý kinh doanh cho 
các nhà cung cấp dịch vụ tự do; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; 
kế toán; dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; kiểm toán 
doanh nghiệp; chuẩn bị bảng tiền lương; lập bản khai thuế; dịch vụ khai thuế; kiểm toán 
tài chính; tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay (tài chính); đánh giá 
tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ 
chuyển vốn bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính; bảo đảm tài chính; cung cấp thông 
tin tài chính thông qua một website; đầu tư quỹ; đầu tư vốn; ngân hàng thế chấp; thuê mua 
tài chính; quản lý tài chính; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín 
dụng; đánh giá đồ trang sức; đánh giá bất động sản; quyên góp quỹ từ thiện; môi giới; 
dịch vụ bảo lãnh tài chính; ủy thác quản lý tài chính; cho vay theo bảo lãnh. 

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin về lĩnh vực liên lạc 
viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy 
tính; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 
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toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ hội nghị truyền hình, truyền dữ liệu; cung cấp diễn 
đàn trực tuyến; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo được cung cấp qua thiết bị mô phỏng; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải về được); dịch vụ 
trò chơi được cung cấp trực tuyến (từ một mạng máy tính); thông tin giáo dục; sản xuất 
phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp video trực tuyến, không tải về được. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư 
vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện 
truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản 
phần mềm. 

 
 

 
(210) 4-2018-42929 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WEBANK CO., LTD  (CN) 

Room 201, Block A, Qianwanyilu, 
Qianhai Shengang Cooperative District, 
Shenzhen, Guangdong Province, P.R. 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải về); ứng dụng phần mềm máy 

tính, có thể tải về; thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình 
máy tính, ghi sẵn; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị đọc mã vạch; thẻ từ được mã hóa; công 
cụ giám sát (chương trình máy tính); thẻ an toàn (thiết bị mã hóa); hộp đen (thiết bị ghi dữ 
liệu), thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân 
(PDAs); chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; máy đếm; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị 
phát hiện tiền giả; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị liên lạc; thiết bị theo dõi hoạt động 
có thể đeo được; thiết bị chống nhiễu (điện); thiết bị định vị toàn cầu (GPS); điện thoại 
hình; thiết bị liên lạc viễn thông dưới dạng đồ trang sức; máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị đo; 
thiết bị kiểm tra/giám sát, không dùng cho mục đích y tế; robot giám sát an ninh; tai nghe 
thực tế ảo; vòng đeo tay kết nối được (thiết bị đo); thiết bị dạy học; robot dạy học; vi 
mạch điện tử; vi mạch (mạch tích hợp); chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị cảnh báo chống trộm. 

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay (tài chính); đánh giá 
tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ 
chuyển vốn bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính; bảo đảm tài chính; cung cấp thông 
tin tài chính thông qua một website; đầu tư quỹ; đầu tư vốn; ngân hàng thế chấp; thuê mua 
tài chính; quản lý tài chính; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín 
dụng; đánh giá đồ trang sức; đánh giá bất động sản; quyên góp quỹ từ thiện; môi giới; 
dịch vụ bảo lãnh tài chính; ủy thác quản lý tài chính; cho vay theo bảo lãnh. 
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(210) 4-2018-42933 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) LABORATOIRE AGUETTANT  (FR) 

1 rue Alexander Fleming, 69007 Lyon, 

France 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-42947 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.19 

(591) Da cam, trắng. 

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
161/3/2 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 

Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh 

Long An 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-42952 (220) 05.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12; A26.11.9 

(591) Vàng đồng nhạt, vàng đồng đậm, trắng. 

(731) 1. Nguyễn Xuân Nam  (VN) 
Căn 1802 CC thương mại 28A Lê Trọng 

Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

2. Vũ Thị Ngọc  (VN) 
1716V1 Home City, 177 Trung Kính, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ phẫu thuật 

thẩm mỹ. 
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(210) 4-2018-43013 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) OLIMED LIMITED  (GB) 

Second Floor, 4-5 Gough Square, 
London, EC4A 3DE, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế; chất và chế phẩm vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích y 
tế; chất phụ gia thực phẩm và chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế hoặc trị 
liệu; chế phẩm thảo dược dùng để làm thuốc; chất bổ dưỡng và chất và chế phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm trên cơ sở thảo mộc, thực vật và trái cây dùng 
cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thuốc từ tự nhiên; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-43035 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.3; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Phạm Văn Tám  (VN) 

Khu 6, xã Thượng Nông, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống và thiết bị chiếu sáng, đồ nội thất bằng gỗ (bàn, ghế, giường, 

tủ, kệ, giá treo), đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, máy 
rửa bát, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, 
máy hút bụi), bếp ga, nồi niêu xoong chảo, thùng đựng gạo, thùng đựng rác, máy giặt, 
máy hút khử mùi, tủ bếp, thiết bị điều hòa không khí, bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ 
phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng, hệ thống và thiết bị 
vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, chậu rửa, hệ thống ống dẫn nước, 
vật liệu xây dựng (bằng kim loại và không bằng kim loại), phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ, thanh ray bằng kim loại, tay 
nắm cửa bằng kim loại, then chốt cửa bằng kim loại, móc treo quần áo, rèm, mành, khung 
tranh ảnh; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm.  

 

(210) 4-2018-43070 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.5.3; 1.17.11; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại 619 Việt Nam  (VN) 
Số 20, ngõ 322/95/25 đường Mỹ Đình 1, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
 

 
(210) 4-2018-43091 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 87/952,471 07.06.2018 US 

  
(731) FOGARTY AND KLEIN, INC.   (US) 

1800 West Loop South, Suite 2001 
Houston, TEXAS 77027, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và marketing; dịch vụ tư vấn cho người khác trong lĩnh vực 

tiếp thị quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2018-43093 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) GUANGDONG XINGCHENG 

ALUMINIUM CO., LTD.  (CN) 
No. 6, Nan Xing Road, Nonferrous 
Metal Processing and Manufacturing 
Base, Shijiao Town, Qingcheng District, 
Qingyuan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim 

loại; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; hợp kim của 
kim loại thường.  

 

 
(210) 4-2018-43095 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.7; A14.5.2; A14.5.15; 

A14.5.19; 26.13.25 
(731) Trần Thị Thu Hà  (VN) 

11 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dạ hội; trang phục công sở; trang phục hóa trang; đồng 

phục.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu quần áo, trang phục dạ hội, trang phục công sở, trang 
phục hóa  trang, đồng phục. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thử nghiệm vải.  

 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo; cho thuê quần áo dạ hội; cho thuê trang phục hóa trang.  
 

 
(210) 4-2018-43097 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh lá, vàng nâu. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế Đông Nam  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Fafim, số 19 Nguyễn 

Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu 

trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ).  
 

 
(210) 4-2018-43109 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) SHENZHEN SABBAT TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 

No. 201, 2nd Floor, Factory Building, 

Second Industrial Zone, Nankeng 

Community, Bantian Street, Longgang 

District, Shenzhen City, Guangdong 

518000, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)  Nhóm 09: Tai nghe không dây dùng cho điện thoại thông minh; nút cắm chống bụi chuyên 

dụng cho lỗ cắm tai nghe của điện thoại; tai nghe loại nhét trong tai; tai nghe loại choàng 

đầu; cáp chuyển đổi dùng cho tai nghe; tai nghe; thiết bị choàng đầu dùng cho trò chơi 

thực tế ảo; đầu đọc đa phương tiện, loại di động; bộ sạc pin; pin điện; pin có thể sạc lại; 

chíp [mạch tích hợp]; bộ sạc không dây; thiết bị sạc ắc quy; bộ sạc sử dụng cổng usb. 
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(210) 4-2018-43154 (220) 06.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SHENZHEN AOJIA ELECTRONICS 

CO., LTD.   (CN) 
4B40-41, 4/F, Block AB, Longsheng 
Mobile Phone Accessories City, 
Huaqiang North St., Futian Dist., 
Shenzhen, China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; tai nghe; vỏ hộp loa; tai nghe chụp tai; máy nghe 

nhạc cầm tay; bộ sạc không dây; thiết bị sạc dự phòng cho điện thoại di động; tai nghe 
chuyên dụng dùng đề nghe nhạc; tai nghe chuyên dụng dùng để chơi điện tử; tai nghe 
điện thoại; điện thoại thông minh; thiết bị điện tử đo bước chân đi bộ; tai nghe không dây. 

 

 
(210) 4-2018-43246 (220) 07.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.16; A3.9.24; A11.3.7 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) 1. Phạm Thị Thu Hương  (VN) 

P312 D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Thị Sơn  (VN) 
88 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng cung cấp 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán cà phê, giải khát. 

 

 
(210) 4-2018-43278 (220) 07.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xám, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu MOBELL  (VN) 
537-539 Kinh Dương Vương, KP6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại (thân máy, pin, nắp pin), phụ kiện điện 

thoại, linh kiện điện thoại, mua bán máy tính bảng, thiết bị máy tính bảng (thân máy, pin, 
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nắp pin), phụ kiện máy tính bảng, linh kiện máy tính bảng, mua bán tivi, phụ kiện tivi và 
linh kiện tivi, mua bán loa kéo, phụ kiện loa kéo và linh kiện loa kéo. 

 

 
(210) 4-2018-43294 (220) 07.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.25; 15.1.17 
(591) Xám, trắng. 
(731) ARMSTRONG INDUSTRIAL 

CORPORATION LIMITED   (SG) 
988 Toa Payoh North #06-03 Singapore 
319002  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; các sản phẩm làm 

bằng cao su để chống rung, cách nhiệt, nối, bảo vệ, hàn kín, hấp thụ sốc; mút xốp cách 
nhiệt; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; xi gắn km; vật liệu lọc [bọt 
hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; đệm cách điện cho các thiết bị điện và gia 
dụng; giá đỡ chống trượt làm bằng cao su hoặc nhựa; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc 
chất dẻo; dải để cách nhiệt, cách điện; vật liệu cách nhiệt; đệm lót; bao bì không thấm 
nước; vòng để bịt kín nước; vật liệu hấp thụ âm thanh; vật liệu cách điện cho ống dẫn 
điện; chất cách điện cho ống dẫn điện; chất dẻo được ép và tạo khuôn [bán thành phẩm]; 
nhựa dẻo được ép và tạo khuôn [bán thành phẩm]; nhựa tổng hợp được ép và tạo khuôn 
[bán thành phẩm]; nhựa bán thành phẩm; nhựa ép đùn [bán thành phẩm]; xi gắn kín bằng 
nhựa; gioăng đệm kín bằng nhựa; tấm nhựa dùng trong sản xuất [bán thành phẩm]; nhựa 
tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất bịt kín dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-43320 (220) 07.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) MAKE-UP ART COSMETICS INC.  

(US) 
767 Fifth Avenue, New York, New 
York, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 14: Hộp đựng mỹ phẩm bằng kim loại quý (chưa có đồ bên trong); hộp đựng phấn 

(mỹ phẩm) bỏ túi mạ kim loại quý; hộp đựng phấn (mỹ phẩm) bỏ túi bằng kim loại quý; 
đồ chứa đựng mỹ phẩm bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm, bản tin liên quan đến lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp và thời trang. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; túi; túi xách tay; túi đựng mỹ phẩm rỗng; hộp đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); hộp đựng dụng cụ bằng mỹ phẩm bằng da (chưa có đồ bên trong). 

 
Nhóm 21: Lược; bàn chải; chổi lông mỹ phẩm; vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ mỹ 
phẩm; đồ chứa đựng mỹ phẩm; cọ đánh phấn mắt; bàn chải lông mày (bút vẽ lông mày); 
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cọ chải lông mi; cọ trang điểm môi; bàn chải móng tay, móng chân; cọ trang điểm má; đồ 
dùng tẩy trang; bông phấn trang điểm; bọt biển dùng để vệ sinh; nùi bông để thoa phấn; 
hộp đựng phấn (mỹ phẩm) bỏ túi; hộp đựng phấn thoa mặt; hộp đựng đồ trang điểm; giá 
giữ xà phòng; dụng cụ chia xà phòng. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu (không thuộc nhóm khác). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi, hội thảo và hội nghị chuyên đề trong lĩnh 
vực mỹ phẩm bao gồm ứng dụng trang điểm và kỹ thuật ứng dụng trang điểm; dịch vụ 
xuất bản trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp và thời trang (không bao gồm các bài quảng 
cáo); giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo, cụ thể là đào tạo cho các cuộc thi sắc đẹp; các 
hoạt động thể thao và văn hoá. 

 
 

 
(210) 4-2018-43336 (220) 07.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.21; A24.15.7; A24.15.8 
(731) GUANGDONG KUAIKE E-

COMMERCE CO., LTD.  (CN) 
Rm302, 3/F, Guanghao Office Bldg., 
No.35 Yinshan Rd, Yuanwubian 
Community, Nancheng St, Dongguan, 
Guangdong Prov, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; quảng bá; tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 

marketing; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; xử lý văn bản; kế toán; tìm 
kiếm nguồn tài trợ. 

 
 

 
(210) 4-2018-43376 (220) 07.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.2.7; 18.2.1 
(731) Công ty TNHH Công nghệ - 

Dịch vụ Deep Kafe  (VN) 
131/101 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính cụ thể là tư vấn trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính; 

thiết kế phần mềm máy tính cụ thể là thiết kế phần mềm trí tuệ nhân tạo, thị giác máy 
tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2018-43429 (220) 10.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) HARMONIC EPOCH LIMITED.  (SC) 

Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden 

Island, MahÐ, Republic of Seychelles 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-43431 (220) 10.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18; 26.13.25 

(731) GUANGZHOU SOUND WAVE 

ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 

No. 8 Jinghu Road, Xinhua Street, 

Huadu Reg, Guangzhou, 510800, 

People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; vỏ hộp loa; màng chắn (âm thanh); loa; máy thu 

thanh và thu hình; loa phóng thanh; micrô; tai nghe; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị sạc 

pin. 
 

 
(210) 4-2018-43467 (220) 10.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) JAEYOUNGBIZ  (KR) 

54, Nonhyeon-ro 28-gill, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu không chứa thuốc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

keo xịt tóc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-43670 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 7.3.2; 7.1.24; A24.15.11 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Thịnh 

Gia  (VN) 
90 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-43680 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 26.3.1 
(591) Đen, vàng đồng, trắng ngọc trai. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thanh Phương  (VN) 
Thôn Xuân Tiên, xã Dân Lực, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, tạo hình tạo mẫu nữ trang vàng bạc, ngọc trai.  

 
 

 
(210) 4-2018-43681 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) CHINA LODGING HOLDINGS (HK) 

LIMITED    (HK) 
Room1502, 15/F, JAVA Commercial 
CenteR, No.128 Java Road, North Point, 
Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê 
phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2018-43689 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) CHINA LODGING HOLDINGS (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room1502, 15/F, Java Commercial 
Center, No.128 Java Road, North Point, 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê 
phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-43690 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.1.18 
(731) DONGHWA INTERNATIONAL 

CO.,LTD.   (KR) 
60-19, Deoksucheon 1-ro, Donghwa 
Building Deogyang-gu Goyang-si 
Gyeonggi-do Korea (South) 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc bên trong; quần trẻ em (đồ lót).  

 

 
(210) 4-2018-43692 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ZHEJIANG JINHUA JINMENG 

HOUSEHOLD SUPPLIES CO., LTD.  
(CN) 
Lengshuikeng, Southeast Industrial 
Zone, Wuyi County, Jinhua, Zhejiang, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu, hương xua đuổi côn trùng, sâu 

bọ; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất diệt loài gây hại; chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2018-43693 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)  Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy bằng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chân không 

chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chạy chân không bằng điện; túi của máy hút bụi 
chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng cán; rô bốt; máy thổi khí 
quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; máy bơm khí nén; máy nén khí quay; máy nén 
khí dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện cho 
mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi chân không; máy chế biến (xay, trộn) thức ăn dùng 
điện; máy làm sạch bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm 
tay; máy hút bụi chân không chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường.  

 
Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; thiết bị thổi khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; 
máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc i-on hóa nước cho mục đích gia 
dụng; thiết bị màng lọc dùng để lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; 
thiết bị làm sạch không khí; thiết bị thông gió [điều hoà không khí] để sưởi ấm; đèn đi-ốt 
phát quang [đèn LED]; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; lò nướng cho bếp chạy 
bằng điện; thiết bị và hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; máy sấy khô 
quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo (máy để giặt quần áo dùng hơi nước và tích 
hợp nhiều chức năng khác như sấy khô, diệt khuẩn) dùng điện để làm khô quần áo cho 
mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo (máy để giặt quần áo dùng hơi nuớc và tích hợp 
nhiều chức năng khác như sấy khô, diệt khuẩn) dùng điện có chức năng khử mùi, khử 
trùng và hấp quần áo dùng cho mục đích gia đình; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 
chức năng khử trừng, khử mùi và chống nhăn dùng cho mục đích gia dụng; máy quản lý 
quần áo (máy để giặt quần áo dùng hơi nước và tích hợp nhiều chức năng khác như sấy 
khô, diệt khuẩn) dùng điện có chức năng cất giữ, khử trùng, khử mùi và chống nhăn dùng 
cho mục đích gia dụng.  

 
 

 
(210) 4-2018-43694 (220) 11.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) AMATO PHARMACEUTICAL 

PRODUCTS, LTD.   (JP) 
1-5-3, Shinsenri Higashi-machi, 
Toyonaka, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm; chế phẩm dược để trị bệnh trĩ. 
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(210) 4-2018-43806 (220) 12.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 

(591) Hồng, vàng, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thanh Liên  (VN) 
Quốc lộ 61C, KV4, phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi (trái cây tươi); hạt (ngũ cốc); rau tươi; cây giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: hoa quả tươi (trái cây tươi), 

hạt (ngũ cốc), rau tươi, cây giống, nước ép hoa quả, đồ uống có cồn và không có cồn, trái 

cây đã được bảo quản, trái cây đã được chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-43888 (220) 12.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.2; A1.1.10; A26.11.8 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phòng cháy 
chữa cháy Sao Việt  (VN) 
Lô DM7-11, điểm tiểu thủ công nghiệp 

làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông báo cháy; hệ thống báo động chống trộm tại các công trình nhà ở và 

dân dụng; ống vòi cứu hỏa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; mặt nạ khí gas; thiết bị 

dập lửa. 

 

Nhóm 35: Mua bán: chuông báo cháy, chuông báo động chống trộm, qụần áo bảo hộ 

phòng chống cháy, mặt nạ khí gas, bình chữa cháy, xe chữa cháy, ống vòi cứu hỏa, thiết 

bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dập lửa; quảng cáo thương mại.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, chuông báo cháy, hệ thống báo động chống trộm tại các 

công trình nhà ở và dân dụng; sửa chữa bao gồm: hệ thống điện, chuông báo cháy, hệ 

thống báo động chống trộm tại các công trình nhà ở và dân dụng, bình chữa cháy, xe chữa 

cháy, ống vòi cứu hỏa, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dập lửa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
880 

(210) 4-2018-43889 (220) 12.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phòng cháy 
chữa cháy Sao Việt  (VN) 
Lô DM7-11, điểm tiểu thủ công nghiệp 
làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông báo cháy; hệ thống báo động chống trộm tại các công trình nhà ở và 

dân dụng; ống vòi cứu hỏa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; mặt nạ khí gas; thiết bị 
dập lửa. 

 
Nhóm 35: Mua bán: chuông báo cháy, chuông báo động chống trộm, quần áo bảo hộ 
phòng chống cháy, mặt nạ khí gas, bình chữa cháy, xẹ chữa cháy, ống vòi cứu hỏa, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dập lửa; quảng cáo thương mại.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, chuông báo cháy, hệ thống báo động chống trộm tại các 
công trình nhà ở và dân dụng; sửa chữa bao gồm: hệ thống điện, chuông báo cháy, hệ 
thống báo động chống trộm tại các công trình nhà ở và dân dụng, bình chữa cháy, xe chữa 
cháy, ống vòi cứu hỏa, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dập lửa.  

 

 
(210) 4-2018-43902 (220) 12.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) YANGZHOU SHUNDA 

TECHNOLOGY CO. LTD.  (CN) 
Shuanghua Village, Dinghuo Town, 
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải; thiết bị nâng; máy gia công kim loại; máy đúc; máy bơm; bơm [bộ 

phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ 
điện và động cơ; cần trục; máy dán tem; van [bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2018-43927 (220) 12.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.21; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ, cam, xanh da trời, 

hồng, xanh lá cây, trắng. 
(731) MEDINUTRILAN SP. Z O.O.   (PL) 

14 Helska St., 81-056 Gdynia, POLAND

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm ăn kiêng giàu protein làm phong phú chế độ ăn uống, không dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng làm phong phú chế độ ăn uống có chứa chất béo, 
không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn kiêng làm phong phú chế độ ăn uống có chứa đường, không 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-43929 (220) 12.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.9; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Đen, xanh da trời, đỏ, xanh lá cây, trắng.
(731) MEDINUTRILAN SP. Z O.O.   (PL) 

14 Helska St., 81-056 Gdynia, POLAND

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Chất bổ sung ăn kiêng có chứa chiết xuất từ thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-43955 (220) 12.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời. 
(731) PT. FASTRATA BUANA   (ID) 

JI. Suci No. 75 Rt.09 Rw.04, 
Kel.Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 
13750, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thịt thú săn được bảo quản, phơi khô, nấu chín, đóng hộp 

và muối; chiết xuất của thịt; cá mòi, không còn sống; thịt bò muối; sữa, sản phẩm sữa; bơ; 
pho mát; kem [sản phẩm sữa].  

 
 

 
(210) 4-2018-43995 (220) 13.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON SURGICAL 

VISION, INC.   (US) 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana CA 
92705, U.S.A  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Hệ thống phân phối và cấy ghép nội nhãn cầu (thủy tinh thể).  
 

 
(210) 4-2018-44008 (220) 13.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CBK 
HOLDINGS Việt Nam  (VN) 
Số 22, lô 01C khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Quặng kim loại; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm; mangan; chì dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; quặng sắt; quặng crôm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ môi giới 
kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh 
nhân cần vốn; hỗ trợ quản lý kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ trung 
gian thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-44037 (220) 13.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3; 

26.1.5 
(731) HIGH HOPE INTERNATIONAL 

GROUP SKYRUN CORPORATION  
(CN) 
No.1700 Shuanglong Avenue, Jiangning 
District, Nanjing, Jiangsu, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống điều hoà 

không khí; quạt gió [điều hoà không khí]; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm mát 
không khí bằng hơi nước; máy hút ẩm cho mục đích gia dụng; thiết bị sinh khí nóng; phụ 
kiện bồn tắm; bộ tản nhiệt, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2018-44038 (220) 13.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.9; 26.13.1; 26.3.1 
(731) JIANGSU HENGTONG GENERATOR 

MANUFACTURE CO., LTD  (CN) 
Wuqiao Town Industrial Park, Jiangdu 
District, Yangzhou City, Jiangsu 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 07: Tua bin gió; đinamô; máy phát điện xoay chiều; đai truyền của máy phát điện; 
máy phát điện khẩn cấp; động cơ dẫn động, không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; bộ khởi động cho động cơ; stato [bộ phận của máy]; máy phát điện; máy sản 
xuất điện. 

 

 
(210) 4-2018-44058 (220) 13.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Nguyễn Ngọc Vinh   (VN) 

58/7D Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu đắng; rượu mùi; rượu mạnh (đồ uống); rượu vang; đồ uống có 
cồn (trừ bia).  

 

Nhóm 35: Mua bán rượu gạo, rượu đắng, rượu mùi, rượu mạnh (đồ uống), rượu vang, đồ 
uống có cồn (trừ bia); trưng bày sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
khuyến mại (cho người khác).  

 

 
(210) 4-2018-44131 (220) 13.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 1.5.1; 26.1.1; 26.1.4; 

26.1.5 
(731) SHENZHEN HANCHEN YAODA 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 
3rd Floor, Building C, Jianye Hi-tech 
Park, 409 Jihua Road, Xinxue 
Community, Bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen City, Guongdong 
Province, China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra điện tử; thiết bị ghi hình; máy quay phim; máy ảnh; khóa 

điện; tai nghe. 
 

 
(210) 4-2018-44177 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(731) BIOTICTION ERA CO., LTD.    (TW) 

15, Aly.2, Ln. 161, Shuitian St., North 
Dist., Hsinchu City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; tinh chất dưỡng da (chế phẩm mỹ phẩm); nước hoa hồng để 
dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm; tinh chất cô đặc (serum) dùng để dưỡng da (mỹ phẩm); 
nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-44179 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(731) BIOTICTION ERA CO., LTD.   (TW) 

15, Aly.2, Ln. 161, Shuitian St., North 
Dist., Hsinchu City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; tinh chất dưỡng da (chế phẩm mỹ phẩm); nước hoa hồng để 

dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm; tinh chất cô đặc (serum) dùng để dưỡng da (mỹ phẩm); 
nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-44181 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(731) BIOTICTION ERA CO., LTD.   (TW) 

15, Aly.2, Ln. 161, Shuitian St., North 
Dist., Hsinchu City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; tinh chất dưỡng da (chế phẩm mỹ phẩm); nước hoa hồng để 

dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm; tinh chất cô đặc (serum) dùng để dưỡng da (mỹ phẩm); 
nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-44206 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng chanh. 
(731) EYON COSMETIES CO., LTD.  (KR) 

Seoil Building 402, Saimdang-ro 12 gil 
2, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và chất hóa học dùng cho giặt giũ; chế phẩm làm sạch 

dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da không chứa 
thuốc; xà phòng làm đẹp; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; mỹ 
phẩm; mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; dầu xả dùng cho tóc; kem 
dưỡng mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
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phẩm; nước thơm dưỡng thể; mỹ phẩm dạng sữa chống nắng; kem mỹ phẩm dùng cho 
tay; kem nền mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-44217 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.1.10; A26.11.12; A26.3.5; A26.3.6 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Ưu Nhi Mỹ  (VN) 
Thôn Ha Xá, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2018-44243 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 4.5.3 
(591) Xám, trắng. 
(731) SHANGHAI RUOGU TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
Room 1201-D22, No. 18, Guobin Road, 
Yangpu District, Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng cho điện thoại di động (phần mềm có thể tải về); thiết bị đọc sách 
điện tử; hình ảnh có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thiết bị âm thanh điện tử dùng cho 
sách (thiết bị đọc sách điện tử); thiết bị đọc cho vật phát âm thanh và hình ảnh; chương 
trình trò chơi điện tử có thể tải về được; phim hoạt hình; nền tảng phần mềm máy vi tính, 
đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
 

(210) 4-2018-44247 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NATURAL BEAUTY BIO-

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 
4F, No. 9, Songqin St., Xinyi District, 
Taipei 110, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cung cấp tiện nghi tắm hơi 
(dịch vụ tắm hơi); dịch vụ xoa bóp; dịch vụ liệu pháp vật lý làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-44307 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc ALPHA 

NAM  (VN) 
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-44308 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ALPHANAM 

E&C  (VN) 
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng; lắp đặt các thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2018-44309 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ALPHANAM 

E&C  (VN) 
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản. 
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(210) 4-2018-44310 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần địa ốc ALPHA 
NAM  (VN) 
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-44311 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Công ty cổ phần ALPHANAM 
E&C  (VN) 
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản. 
 

 

 
(210) 4-2018-44319 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) SANFORD L.P.  (US) 

6655 Peachtree Dunwoody Road, 

Atlanta GA 30328, United States of 

America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút đánh dấu, bút viết và dụng cụ viết khác. 
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(210) 4-2018-44327 (220) 14.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED  (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết 
bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm 
thanh hoặc hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh 
toán điện tử; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; 
phần mềm máy tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, 
nghe và chơi những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các 
yếu tố âm thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, 
hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các 
chương trình và nội dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể 
tải xuống từ mạng internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); 
phần mềm nhắn tin nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi 
điện tử dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, 
không dây và viễn thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động và 
máy tính; phần mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các  thiết bị di động; phần mềm máy 
tính cho việc xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh 
và hình ảnh điện tử qua mạng internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho 
phép người sử dụng tham gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, 
với việc truy cập các dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một 
trình duyệt trang tin điện tử; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, 
xem và điều khiển các máy tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện 
tử viễn thông, mạng internet, giáo dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách 
tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân;  máy 
phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; pin, 
bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và phần 
cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho 
máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây và thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hoá); giá đỡ 
máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính 
và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ 
mạng internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng internet); 
thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di 
động; phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và 
nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động;  camera an ninh; bộ truyền hình và phát 
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thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim;  tai nghe; 
tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và 
chương trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; 
hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính 
đeo mắt và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và  thẻ 
tín dụng ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; ứng 
dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng 
dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ 
nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tỉnh bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; kính 
3D; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức 
năng văn phòng; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và 
chương trình khuyến mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua mạng internet; sản xuất 
chương trình quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội 
chợ thương mại; thăm dò dư luận; dịch vụ xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; cung 
cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho 
người khác; quản lý tư liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các buổi thảo luận, 
chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ chức qua các 
trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua 
trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác 
trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị;dịch vụ quản lý 
dự án kinh doanh;  dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, 
phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các buổi thảo luận, chương trình học, 
chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo 
điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng 
việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của 
khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người 
khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán 
và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng 
đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh 
và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; 
quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và 
cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán 
lẻ trực tuyến các sản phẩm hàng tiêu dùng, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại 
di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng viễn thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy 
tính bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi 
được, điện thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không dây dùng đề nối máy tính với mạng 
viễn thông, cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô đem, máy chủ để truy cập mạng máy 
tính và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy in, máy quét, máy fax, phần mềm 
máy tính có thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm viễn thông, thiết bị điện cho 
nhà bếp, dao cạo chạy điện, bàn chải đánh răng chạy điện, thiết bị  trò chơi và tiêu khiển 
điện tử, cụ thể là, thiết bị tiêu khiển sử dụng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn 
hình máy tính, máy thu hình, trò chơi điện tử, bảng điều khiển trò chơi video,  bộ điều 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
890 

khiển cho máy chơi trò chơi máy tính, cần điều khiển trò chơi video, cần điều khiển máy 
tính, phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, 
truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại 
quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính và phi từ tính, 
đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình và nhà bếp cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho 
trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, dụng cụ đánh kem 
không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, 
vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá 
đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng 
chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ 
thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát 
(bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, chảo, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ 
bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, thìa phục vụ, dĩa phục phụ, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc 
trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, 
cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ 
chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông 
nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, 
mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi 
trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, đồ sắt và đồ ngũ 
kim nhỏ, cụ thể là: đinh vít bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, đai ốc có ren bằng kim 
loại, vòng đệm bằng kim loại và bu lông bằng kim loại, máy cụ thể là: máy chế biến đồ 
uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, 
máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy khuấy, máy xén, máy xay cà 
phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy 
khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy khắc trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, 
máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy 
dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, 
máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền,  máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn 
phòng, máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị 
và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng 
cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa 
đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh 
thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, 
báo, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in 
sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ 
quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi làm bằng 
giấy, hình mẫu và tượng nhỏ làm bằng giấy, túi dùng cho buổi tiệc bằng giấy, tranh ảnh, 
máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong 
sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da, quần áo bằng da thuộc, túi bằng da 
thuộc, thắt lưng bằng da thuộc, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, 
hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá 
treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải 
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bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, 
thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả 
dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca 
cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước 
khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không chứa cồn, đồ uống chứa cồn, hoa 
tươi, hoa khô, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; cung cấp danh mục trang 
tin của bên thứ ba tạo điều kiện cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người bán hàng hóa 
và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc 
tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; 
dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, cập nhật 
tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử trên 
mạng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là: hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh doanh, bán 
hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ trả lời điện 
thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp thông tin 
liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông qua mạng 
lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của 
khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp trên 
mạng internet và trong đại lý bán sỉ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách 
hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt 
hàng bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì 
lợi ích của khách hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ 
bán sỉ và bán lẻ điện thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện 
điện thoại di động, hàng điện tử và viễn thông, cụ thể là: máy tính xách tay, máy tính 
bảng, thiết bị định vị điện tử, thiết bị gửi tin nhắn viễn thông nhanh có thể mang đi được, 
điện thoại thông minh, thiết bị tiếp hợp không dây dùng đề nối máy tính với mạng viễn 
thông, cổng mạng máy tính, bộ định tuyến, mô đem, máy chủ để truy cập mạng máy tính 
và bộ ngắt mạch, bộ cấp điện cho máy tính, máy in, máy quét, máy fax, phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được để vận hành các sản phẩm viễn thông, dao cạo chạy điện, bàn 
chải đánh răng chạy điện, thiết bị  trò chơi và tiêu khiển chạy điện, cụ thể là, thiết bị tiêu 
khiển sử dụng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính, máy thu hình, trò 
chơi điện tử, bảng điều khiển trò chơi video,  bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi máy 
tính, cần điều khiển trò chơi video, cần điều khiển máy tính, phần cứng và phần mềm máy 
tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, 
thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn 
phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, 
khung ảnh, đồ dùng gia đình, cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi 
được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, que đánh trứng/kem không dùng điện dùng 
cho mục đích gia đình, thùng rác, tấm ván để là, cái đế rút giày ống, vật dụng mở nút 
chai, hộp bằng kim loại để đựng khăn giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong 
phòng, giá treo quần áo (giá hong quần áo cho khô), giá để bàn là, thùng chứa rác, dụng 
cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, miếng xốp để rửa, miếng hút để thông 
đường ống bị tắc,  dụng cụ nhà bếp, đồ bằng thủy tinh để chứa đựng, đồ bằng sứ để chứa 
đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền 
ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, 
chăn/mềm, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, 
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nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và 
làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ 
ngũ kim nhỏ, cụ thể là: huy hiệu để treo, khóa kéo dùng cho túi, kim đóng bìa sách, khuy 
móc cho áo cánh phụ nữ, khóa cài của thắt lưng, cái móc cho dây đeo quần, ghim cài, 
khóa cài, khuy lỗ dùng cho quần áo, khuy bấm cho trang phục, kim để mạng vá, que móc 
để thêu đan, khuy lỗ, kim, khóa cài giày, cái móc cho giày, con thoi dùng để đan lưới 
đánh cá, khuy bấm, máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục 
khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng 
nắp chai, máy đóng chai, máy kéo sợi, máy khuấy, máy xay cà phê, máy nén khí, máy 
trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, 
máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất 
thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy dùng trong 
nhà bếp chạy bằng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy 
băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy 
làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất 
thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng và  máy 
công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, dụng cụ và thiết bị 
nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ phẩu 
thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, 
pháo hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh 
thiếp, các sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn 
phòng, vật liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng 
để bao gói và cách điện/nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, túi 
xách tay, ví tiền của nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương 
soi, dây thừng, dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho nghành dệt, giá treo áo, 
miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ 
chơi và dụng cụ chơi thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được 
nấu chín, sấy khô và bảo quản,  mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm 
từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì 
và bánh nướng, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống 
không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, các sản phẩm hoa, thuốc lá, vật dụng của người 
hút thuốc và diêm; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán cho người 
khác, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng 
điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, 
máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và 
bộ điều  khiển đĩa CD, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-
fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, 
loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ 
sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình 
ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng 
phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình 
cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không 
dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim 
loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, 
giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích 
gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị 
tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa 
đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, 
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bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng 
điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng 
đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để 
uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, 
chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, 
đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải 
sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và 
tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, 
máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, 
máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy 
trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, 
máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất 
thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng 
điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia 
công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và 
dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-tông 
cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao 
gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ 
giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm 
từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, 
hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba 
lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, «, 
gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo 
khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và 
giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia 
cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, 
gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép 
hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa cụ 
thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa 
khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ lựa chọn hàng hoá và 
thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng [cho người 
khác]; dịch vụ bán lẻ cửa hàng tạp hóa, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di 
động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy 
tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột 
máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc 
đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: 
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cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng 
mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), 
phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền 
và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, 
đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ 
đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể 
mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày 
ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, 
giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng 
chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ 
thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát 
(bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai 
lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, 
bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để 
uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, 
bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, 
hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng 
trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn 
mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ 
thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, 
chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ 
uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, 
máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, 
máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự 
động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, 
máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy 
dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, 
máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn 
phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và 
phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng 
bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, 
sản phẩm bằng giấy và các- tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ 
nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã 
in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ 
quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu 
và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da 
và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt 
lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, 
bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc 
bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong 
ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may 
quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và 
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nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, 
mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, 
cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, 
bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa 
cồn, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để 
bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ 
siêu thị bán lẻ, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại 
di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy 
quét, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện 
cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện 
tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa cd, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa 
cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) 
mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm 
máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ 
liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, 
ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung 
ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy 
đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở 
nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ 
sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ 
xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai 
thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại 
để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp 
đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, 
nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để 
uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho 
nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ 
gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia 
vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, 
thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ 
sinh cá nhân, xà phong, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế 
phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh 
và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông 
nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy 
thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, 
máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy 
khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất 
điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy 
là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, 
máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, 
phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, 
thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng 
cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng 
giấy và các- tông cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, 
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vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, 
catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được 
in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi 
dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, 
cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các 
sơn phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ 
dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví 
đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, 
hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá 
treo áo khoác, miếng vi để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải 
bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, 
thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả 
dầm, trứng, sữa và các sơn phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca 
cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước 
khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các 
sơn phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, 
dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ siêu thị 
bán lẻ, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy quét, bảng 
điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, 
máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa dvd, trò chơi điện tử, đĩa mềm và 
bộ điều khiển đĩa cd, thiết bị chi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, 
bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, 
loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ 
sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình 
ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng 
phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình 
cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không 
dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim 
loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chi, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn 
treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia 
đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, 
đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa 
đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, 
bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng 
điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng 
đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để 
uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, 
cho bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ 
pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm,thảm dầy trải 
sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vecni và sơn mài, sơn phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thảm cho tóc và cả thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và 
tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, 
máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, 
máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy 
trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, 
máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sơn xuất điện, máy sơn xuất 
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thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng 
điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia 
công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thi, máy hàn 
điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh phim ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và 
dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sơn phẩm bằng giấy và các-tông 
cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao 
gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ 
giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sơn xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sơn phẩm làm 
từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, 
hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba 
lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, «, 
gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo 
khoác, miếng vi để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn tri bàn và 
giường, đồ chi và các vật dụng chi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia 
cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, 
sữa và các sơn phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, 
gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép 
hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sơn phẩm hoa cụ 
thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa 
khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ thư ký; cung cấp thông 
tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc 
thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục 
thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua 
mạng internet; dịch vụ chuyển hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ 
thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt mua báo dài hạn; 
sao chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết 
bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến 
thương mại điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài 
trợ; dịch vụ kế toán tổng hợp; dịch vụ từ thiện, cụ thể quản trị kinh doanh liên quan đến tổ 
chức và điều khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; cho 
thuê kệ, giá bán hàng; cung cấp thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng 
cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh 
doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho 
bên thứ ba; cập nhật và duy trú dữ liệu trong cả sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dự án 
kinh doanh cho các dự án xây dựng; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; 
dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc 
nhóm 35. 

 
Nhóm 38: Liên lạc viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ nhận và truyền dữ 
liệu qua mạng lưới viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiện đa 
truyền thông dựa trên các trang điện tử, truyền hội nghị qua video và truyền các cuộc họp 
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trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẻ, biên tập và thảo luận các 
tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web; cung cấp 
cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua video và hội họp; cung cấp cho người sử dụng 
việc truy cập an toàn từ xa qua mạng internet đến mạng lưới máy tính cá nhân; cung cấp 
thông tin liên quan đến truyền dữ liệu và thông tin bảo mật; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
dịch vụ truyền dữ liệu và thông tin bảo mật; cung cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến (dịch vụ 
viễn thông) cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn thuyết, tài liệu được 
chia sẽ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn  đàn thảo luận; dịch vụ phát 
thanh truyền hình qua mạng internet; cung cấp cở sở dữ liệu thông tin trực tuyến liên quan 
đến diễn đàn trên một trang web về khiếu nại/phàn nàn về dịch vụ phát thanh truyền hình; 
cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và với mạng 
internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông thông 
tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông 
với mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn thông tới các tiện ích 
và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; liên lạc bằng 
mạng cáp quang; truyền thư tín và hình ảnh nhờ máy tính hỗ trợ; truyền bản sao lại (bản 
fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác]; cho thuê môđem; dịch vụ truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện 
tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, nhận và chuyển tiếp thư tín điện tử; cung cấp 
dịch vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện 
điện tử;  trao đổi điện tử giọng nói, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, văn bản và đồ họa có thể 
truy cập qua mạng lưới máy tính và viễn thông; dịch vụ gửi tin nhắn nhanh; dịch vụ thông 
tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp dịnh vụ viễn thông cho việc thu thập, truyền 
tải và phát thư tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc thông tin về hình ảnh động chẳng hạn như các ký 
tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ liệu bằng các phương tiện cơ học, 
điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; truyền tải, phát và tiếp nhận âm 
thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu có thể ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén 
và có thời gian thực hoặc thời gian trì hoãn; dịch vụ truyền tải đơn đặt hàng điện tử, hội 
nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch vụ truyền hội nghị qua video; dịch vụ liên lạc bằng 
bảng tin điện tử có thể làm cho người sử dụng thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với 
thời gian thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh, thông tin 
hình ảnh động và thông tin lời nói chẳng hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và 
bảng tin nhắn điện tử (dịch vụ viễn thông) cho việc truyền tải tin nhắn; cung cấp diễn đàn 
thảo luận trực tuyến; truyền dòng dữ liệu âm thanh trên mạng internet; truyền dòng dữ 
liệu hình ảnh trên mạng internet; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền 
hình kiểu trả tiền cho mỗi lần xem; dịch vụ truyền hình; dịch vụ phát và truyền các 
chương trình truyền hình và truyền thanh; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền tải nhạc, 
phim, chương trình tương tác, video, trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền tải thông tin 
liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền tải video 
theo yêu cầu; đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính 
trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại thông tin, dữ liệu, trang 
tin, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng dịch vụ truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ sở dữ liệu và thông tin có 
thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò chuyện qua mạng (dịch vụ 
phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người sử dụng dịch vụ truy cập đa phương tiện tới 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và truyền hàng loạt thông tin; 
cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên 
thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể 
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tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào một 
trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho các bên thứ ba để đưa lên các 
thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các đơn hàng cho các sản phẩm, dịch vụ và 
cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch vụ nhắn tin chữ số và chữ viết 
kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền thông dữ liệu cho việc hỗ trợ 
thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống liên lạc bằng video; dịch vụ 
truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử cho việc thiết lập phòng trò 
chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; cung cấp bảng tin điện tử (dịch vụ 
viễn thông) cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan 
tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh doanh; 
cung cấp bảng tin tương tác trực tuyến (dịch vụ viễn thông) cho việc đưa lên, quảng cáo, 
bán và bán lại các mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi 
thư điện tử và gửi chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh 
thông qua máy tính, mạng lưới máy tính và mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp 
dịch vụ truy cập máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin 
tương tác trực tuyến; cung cấp dịch vụ truy cập vào bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền 
tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ 
hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ và sổ tay ghi chép 
điện tử, thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; cung cấp thiết bị và dịch 
vụ truy cập hội nghị qua điện thoại và/hoặc video từ xa (dịch vụ hội thảo từ xa); cung cấp 
các đường dẫn tới trang web của bên thứ ba đề tạo điều kiện cho giao dịch thương mại 
điện tử và giao dịch kinh doanh thực tế; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: cung cấp dịch vụ 
kết nối trực tuyến trực tiếp giữa những người sử dụng máy tính để trao đổi dữ liệu; dịch vụ 
tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 
này. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hoá 
và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); xuất 
bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; dịnh 
vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình máy 
tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung cấp 
dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương tác; 
thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; dịch 
vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; dịch vụ 
trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện internet; cung cấp thông tin liên quan 
đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, hoạt động xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá;  
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát thanh/ 
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truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện, cuộc triển 
lãm hiện tại, tin tức phát hành về văn hóa hoặc thể thao được cung cấp bởi truyền hình vệ 
tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, chương trình 
phát thanh và truyền hình; dịch vụ dàn dựng chương trình truyền hình trả phí và dàn dựng 
chương trình truyền hình; dịch vụ lên kế hoạch cho các chương trình giải trí truyền hình;  
cung cấp thông tin giải trí, nội dung giải trí đa phương tiện, chương trình giải trí truyền 
hình và phim trực tuyến; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp thông 
tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, video, phim hoạt hình và văn bản cho mục đích giải 
trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng tập thể dục; 
tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ khiêu 
vũ và câu lạc bộ ban đêm (giải trí); cung cấp dịch vụ biểu diễn thời trang [cho mục đích 
giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn 
hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội 
thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và điều hành các cuộc triển lãm (cho 
mục đích văn hoá và giáo dục), chương trình biểu diễn thời trang (cho mục đích giải trí), 
chương trình giáo dục, chương trình văn hóa và biểu diễn văn hóa; dịch vụ trưng bày và 
triển lãm nghệ thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch 
vụ giảng dạy liên quan đến sức khỏe, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp 
các giờ học về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu 
nghiên cứu và giới thiệu các tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý 
các cuộc hội thảo; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản xuất chương trình truyền thanh/ 
truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận hành máy móc và thiết bị, bao 
gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất các chương trình truyền thanh/ 
truyền hình; dịch vụ phòng thu âm và thu hình; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết 
bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, buổi 
trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; 
thuê và cho thuê hình ảnh động (phim xi-nê/phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ 
âm nhạc; thuê và cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho 
thuê sách; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ phiên dịch ngôn 
ngữ dấu hiệu; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc 
phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp các trò chơi và các 
cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê băng video đã được ghi trước; thuê và 
cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ 
nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đạo tạo liên 
quan đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy 
chứng nhận; cung cấp tin tức [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ xổ số; cung cấp video trực 
tuyến không tải về được; dịch vụ gia sư; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 

khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 

triển phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch 

vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình 

ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử, cụ thể là, cho thuê cổng thông tin điện tử 

trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu máy tính tương tác mang đặc tính chương trình 

phim, phim xem trước, đoạn phim quảng cáo phim mới, thể thao, hòa nhạc, chương trình 

nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các thông tin liên quan khác; dịch vụ nhà cung cấp 

dịch vụ ứng dụng (ASP) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch 
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vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua 

trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô 

và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống 

được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; 

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng 

máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ 

thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo 

luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao 

đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng 

internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 

tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ 

tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy 

tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy 

phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy 

quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo việc thực hiện, 

khả năng kết nối và lỗi của các trang web cho người khác; lập chương trình máy tính; dịch 

vụ tích hợp máy tính;  dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên quan 

đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang 

điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm 

và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật 

cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới 

máy tính toàn cầu;  dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính 

liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách hàng; 

mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật 

lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm;  dịch 

vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn 

phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy tính và máy tính; cung cấp chương trình 

quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp hiểu biết và thông tin an ninh 

máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao dịch 

kinh doanh và dịch vụ máy tính để hỗ trợ việc chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh doanh; 

điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ 

liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính (bảo mật máy 

tính);  tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến 

an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính; cung cấp 

thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang 

web toàn cầu và trên internet;  dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ an ninh mạng lưới 

thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet, dịch vụ an 

ninh thông tin;  dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến xác 

nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp 

thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ bản đồ; 

dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê phầm mềm giải trí; tạo và biên dịch một đăng ký tên 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
902 

miền (dịch vụ máy tính); dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các 

dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2018-44406 (220) 17.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.23; 1.13.1 
(731) Công ty TNHH Asia Spirit  (VN) 

Lầu 1, 170-170bis Bùi Thị Xuân, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du lịch 

lữ hành nội địa và quốc tế; điều hành các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận 
chuyển hành khách. 

 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-44432 (220) 17.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; 24.15.21; A24.15.11; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng  
(VN) 
Lô B7-3 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2018-44501 (220) 17.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.1.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh tím than, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần EPC Điện Mặt 

Trời Việt Nam  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: máy năng lượng mặt trời, máy phát điện 

bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 
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Nhóm 37: Xây dựng nhà ở, công trình công ích; sửa chữa nhà ở, hệ thống điện; lắp đặt hệ 
thống điện, máy móc công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kết cấu công 
trình điện; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-44515 (220) 17.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần VIREX  (VN) 

Số 33, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-44525 (220) 17.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) AUSTRALIAN XINYANGFENG 

FERTlLIZER PTY LTD   (AU) 
Unit 203, 47 Harrowst Box Hill VIC 
3128, Australia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón canxi supe phốt phát; phân bón phốt phát được sản xuất theo phương 

pháp thô - mát; phân bón tổng hợp; phân bón; phân bón chứa hợp chất chuyển hóa hóa 
học; phân bón dùng cho đất. 

 

 
(210) 4-2018-44678 (220) 18.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 1915492 17.08.2018 CA 

(531) A26.11.9; 26.4.4; A26.4.5 
(731) ATHLETA (ITM) INC.  (US) 

2 Folsom Street, San Francisco, 
California, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi vải (túi tote); túi da đeo chéo; túi thể thao đa dụng; túi dùng ở bãi 

biển; túi hình trụ có quai xách (túi duffel); túi da dụng để mang theo thiết bị tập yoga; ví 
bỏ túi; túi đựng hành lý (luggage); ô; bao để móc chìa khóa; ví đựng thẻ tín dụng. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo phông, áo ba lỗ, áo khoác choàng, áo len dài 

tay, áo nỉ, áo gi-lê, áo choàng ngoài, quần dài, quần đùi, quần jeans, quần ống lửng (quần 
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capri), áo  mưa, đồ bơi, quần áo mặc trong nhà, đồ ngủ, đồ lót, dải băng buộc đầu, cổ cồn 

ca vát, cụ thể là khăn quàng cổ và cà vạt, thắt lưng và găng tay; vải được bán như một 

thành phần không thể thiếu của các mặt hàng quần áo thành phẩm, cụ thể là áo sơ mi, áo 

phông, áo  ba lỗ, áo khoác choàng, áo len dài tay, áo nỉ, áo gi-lê, áo choàng ngoài, quần 

dài, quần  đùi, quần jeans, quần ống lửng (quần capri), áo mưa, đồ bơi, quần áo mặc trong 

nhà, đồ ngủ, đồ lót, dải băng buộc đầu, cổ cồn ca vát, cụ thể là khăn quàng cổ và cà vạt; 

đồ đội đầu, cụ thể là mũ và mũ lưỡi trai; đồ đi chân thông thường và đồ đi chân thể thao. 
 

 
(210) 4-2018-44682 (220) 18.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Orient Relãgios Da Amaz«nia 
Ltda  (BR) 
Av. Solimânes, No, 1.100 Mauazinho 

Cep: 69075-715 Manaus/Am Brazil 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 
 

 
(210) 4-2018-44683 (220) 18.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) GRIFFIN'S FOODS LIMITED   (NZ) 

Level 2, Building C, Millennium Centre, 

600 Great South Road, Ellerslie, 

Auckland, 1051, New Zealand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống] và thú săn [không còn 

sống]; chiết xuất của thịt, trái cây được bảo quản, đông lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; rau 

củ được bảo quản, đông lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt ướt, mứt 

quả ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được.  

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột; chế 

phẩm từ ngũ cốc; chế phẩm từ bánh mỳ, chế phẩm từ bánh ngọt; chế phẩm từ bánh kẹo; 

mật ong, mật đường; men; bột nở; muối; mù tạt; dấm; nước xốt, đồ gia vị; gia vị; đá lạnh 

có thể ăn được. 
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(210) 4-2018-44686 (220) 18.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH Kingenta Việt 

Nam  (VN) 
148 đường số 43, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), đại lý và xuất nhập khẩu 
phân bón.  

 
 

 
(210) 4-2018-44708 (220) 18.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.2.1; 26.1.2; 26.1.11; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25; 5.13.25; 25.7.25 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, nâu, vàng, 

đỏ, trắng. 
(731) LIN, CHUQUN  (CN) 

Huayuandi, West of Liantang Hospital, 
Daxue Road, Shantou, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột xí muội (gia vị); đồ gia vị; xốt (gia vị); chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm trên 

cơ sở yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 
 

 
(210) 4-2018-44785 (220) 19.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Viện nghiên cứu 
Công nghệ nước sạch Minh 
Anh  (VN) 
Khu phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh, 
huyện Yên Mỗ, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và thiết bị xử lý nước.  
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(210) 4-2018-44799 (220) 19.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) CHONGQING HIGHWAY 

TRANSPORTATION ASEAN 

INTERNATIONAL LOGISTICS CO., 

LTD.   (CN) 

No. 567 Shengbao Road, Banan District, 

Chongqing, People's Republic Of China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ giao hàng; vận tải bằng ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-44901 (220) 19.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) CHINA TOBACCO GUANGXI 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 

No. 28 Beihu South Road, Xixiangtang 

District, Nanning Guangxi, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; gạt tàn 

dùng cho người hút thuốc; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điện tử; dung dịch 

lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử. 
 

 
(210) 4-2018-44902 (220) 19.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(731) CHINA TOBACCO GUANGXI 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 

No. 28 Beihu South Road, Xixiangtang 

District, Nanning Guangxi, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; gạt tàn 

dùng cho người hút thuốc; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điện tử; dung dịch 

lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2018-44907 (220) 19.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 3864159 19.06.2018 KY 

  
(731) BYTEDANCE LTD.  (KY) 

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, 
Cricket Square, P.O. Box 2804, George 
Town, Grand Cayman KY1-1112, 
Cayman Islands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; ứng 

dụng phần mềm máy tính có thể tải về; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải về 
(phần mềm); phần mềm ứng dụng máy vi tính để cho phép cho người dùng máy vi tính có 
khả năng đăng tải, trao đổi và chia sẻ các video. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ gửi tin nhắn ngắn (SMS); thông tin liên lạc qua mạng riêng ảo (VPN); 
giao phát điện tử hình và ảnh chụp qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền dữ liệu và 
viễn thông; dịch vụ viễn thông để cung cấp truy cập tới dữ liệu/âm thanh hoặc hình ảnh, 
truyền văn bản/hình ảnh/video bằng điện thoại thông minh, truyền thông tin qua điện 
thoại thông minh; truyền, phát sóng và tiếp nhận các âm thanh, video, ảnh tĩnh và động, 
văn bản và dữ liệu, dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến; cung cấp truy cập đến một cổng chia 
sẻ video; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn, bình luận và nội dung đa 
phương tiện giữa những người sử dụng về lĩnh vực chia sẻ video. 

 
Nhóm 41: Trình diễn video ca nhạc trực tuyến qua thiết bị di động; cung cấp video trực 
truyến, không thể tải về; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải về) qua 
thiết bị di động; dịch vụ chế bản (tạo ra xuất bản phẩm) đa phương tiện từ các ấn phẩm, 
sách, tạp chí, chuyên san, báo, bản tin, bản đồ, đồ họa, ảnh chụp, video, âm nhạc và xuất 
bản phẩm điện tử; xuất bản điện tử trực tuyến về thông tin trên nhiều chủ đề; cung cấp 
thông tin giải trí qua mạng internet. 

 
 

 
(210) 4-2018-44942 (220) 19.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(731) YONGKANG REALTIME IMPORT & 

EXPORT CO., LTD.  (CN) 
East Room 9, 28 Floor, Jinbi Mansion, 
Yongkang, Jinhua, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy mài góc chạy điện; khoan cầm tay chạy điện; máy cắt; cưa máy tròn chạy 

điện; máy hàn điện; lưỡi cắt kim cương (bộ phận của máy). 
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(210) 4-2018-44980 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật gắn kèm chỉ 

khâu phẫu thuật.  
 

 
(210) 4-2018-44981 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật gắn kèm chỉ 

khâu phẫu thuật.  
 

 
(210) 4-2018-44982 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật gắn kèm chỉ 

khâu phẫu thuật.  
 
 

(210) 4-2018-44983 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật; kim khâu phẫu thuật gắn kèm chỉ 
khâu phẫu thuật.  

 

 
(210) 4-2018-45032 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7; A26.11.8 
(731) PAMTEK COSMETIC CO., LTD.  (KR) 

9F, Sinyoung B/D, Saimdang-ro 26, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; bông dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng.  

 

 
(210) 4-2018-45033 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) PAMTEK COSMETIC CO., LTD.  (KR) 

9F, Sinyoung B/D, Saimdang-ro 26, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; bông dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2018-45036 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Võ Tuấn Tài  (VN) 

444 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thời trang nam (nữ), giày (dép), mũ (nón), thắt lưng 
(trang phục). 

 

 
(210) 4-2018-45094 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 88/055,644 27.07.2018 US 

(531) 24.17.5 
(731) CITIGROUP INC.   (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đẩy mạnh bán các tài khoản thẻ tín dụng, và bán các hàng hóa và dịch 

vụ của người khác, thông qua các chương trình khách hàng thân thiết, phần thưởng và ưu 

đãi khi sủ dụng thẻ tín dụng; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng hàng hóa và dịch vụ của người 

khác bằng việc cung cấp việc đổi điểm thưởng của thẻ tín dụng như là một phần của các 

chương trình khách hàng thân thiết, phần thưởng và ưu đãi khi sử dụng thẻ tín dụng.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng. 
 

 
(210) 4-2018-45143 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.1; 3.9.19; A3.7.24 

(731) HUA MINGYANG  (CN) 

Room 206, Unit 2, 38 Blocks, Suihe 

Phase III Residential Area, Renmin 

Road, Xiangshan District, Huaibei City, 

Anhui Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; xà phòng (không chứa thuốc); nước xức tóc (không chứa thuốc); sữa 

rửa mặt; nước thơm để tắm (cho mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2018-45163 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(731) MIRAE ASSET CONSULTING CO., 

LTD.  (KR) 

3F, 64 Sangmujungang-ro, Seo-gu, 

Gwangju, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho các cơ sở giáo dục (do nhà hàng thực 

hiện); cung cấp tiện nghi cho các hội nghị; cung cấp tiện nghi cho các cuộc họp; cho thuê 

phòng họp; cung cấp phòng hội nghị; cung cấp tiện nghi cho các hội nghị, triển lãm và 

các cuộc họp; cho thụê phòng làm chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tại khu cắm trại; cho thuê 

phòng để tổ chức các buổi tiếp khách, hội nghị, hội nghị cấp cao, triển lãm, hội thảo và 

các cuộc họp; cung cấp chỗ ở cho khách hàng có thẻ thành viên; cung cấp tiện nghi cho 

việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê phòng tại khu nghỉ dưỡng; dịch 

vụ nhà trọ bình dân cho khách du lịch; dịch vụ cho thuê nhà trọ; dịch vụ khách sạn và nhà 

nghỉ; dịch vụ khu nghỉ dưỡng, khách sạn và nhà nghỉ; cho thuê phòng khánh tiết; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống cho các bữa tiệc (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2018-45304 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) GIACOBAZZI A. E FIGLI S.R.L.  (IT) 

Via Carlo Sigonio 50, 41124 Modena, 
Italy 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; nước nho (chưa lên 

men). 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2018-45381 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SHENZHEN OUFENGDA 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room C5, 3F, Unit 1, Building D1, 
Berstay Science and Technology Park, 
No. 19, TianYang road, Songgang street, 
Baoan District, Shenzhen City, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị định vị qua vệ tinh; 
dụng cụ hàng hải; máy thu thanh dùng cho xe cộ; thiết bị ghi khoảng cách.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, nhằm mục 
đích bán lẻ; đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; marketing; lập chỉ mục trang web nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-45409 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.8; A2.1.23; 2.5.8; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn 
Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-45410 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; A2.1.16; A19.13.21; 25.5.25 
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-45411 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.7.1; 2.7.2; 2.7.23; 15.7.1; A26.11.12; 

26.4.2; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-45412 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.5.3; A2.5.23; 1.15.11; 24.15.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-45413 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 26.5.1; A17.5.2 

(591) Xanh, hồng, vàng, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 
Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B Nguyễn Huy 

Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 

Thanh xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-45416 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 

(731) SHINY BRANDS GROUP CO., LTD.  

(TW) 

7F., No.311, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dạng sữa; kem dưỡng da tay (mỹ phẩm); 

sữa rửa mặt; sữa tắm toàn thân. 
 

 
(210) 4-2018-45426 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Vàng, đen. 

(731) Lê Nguyễn Quốc Văn  (VN) 
Số 373, quốc lộ 61, khu phố Minh Phú, 

thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô (trái cây sấy khô). 
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(210) 4-2018-45431 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.25 
(731) SHALOM CO.,LTD  (JP) 

3041-6 Shibokusa aza tachizawa, 
Oshino-mura, Minamitsuru-gun, 
Yamanashi 401-0511, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2018-45432 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; A24.15.8; A26.11.12; 

A26.11.7 
(591) Xanh lam, vàng. 
(731) SHALOM CO.,LTD  (JP) 

3041-6 Shibokusa aza tachizawa, 
Oshino-mura, Minamitsuru-gun, 
Yamanashi 401-0511, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm trang điểm; nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; 

mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; phân phát hàng 
mẫu; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]. 

 

 
(210) 4-2018-45444 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A1.1.10; A1.1.5; 

A26.11.8 
(731) ELDERS RUSAL SERVICES 

AUSTRALIA LIMITED  (AU) 
Level 10, 80 Grenfell Street, Adelaide 
SA 5000, Australia 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt tươi sống; thịt; chiết xuất của thịt; sản phẩm thịt; thịt bò; sản phẩm thịt bò; 
chiết xuất từ thịt bò khô. 
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(210) 4-2018-45448 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4; 3.4.1; A3.4.2 

(731) ELDERS RUSAL SERVICES 

AUSTRALIA LIMITED  (AU) 

Level 10, 80 Grenfell Street, Adelaide 

SA 5000, Australia 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt tươi sống; thịt; chiết xuất của thịt; sản phẩm thịt; thịt bò; sản phẩm thịt bò; 

chiết xuất từ thịt bò khô. 
 

 
(210) 4-2018-45500 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Quách Quảng Diệu  (VN) 
78B tổ 1, khu phố 3, phường Phước Long 

A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Võng nôi dùng diện (dành cho trẻ em). 

 

Nhóm 25: Thời trang trẻ em (quần áo, giày, dép, mũ, nón). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (nhà banh, thú nhồi bông, xe điều khiển, robot). 
 

 
(210) 4-2018-45512 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, bạc, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe điện toàn 
cầu PEGA LTT  (VN) 
Lô 15-17 cụm công nghiệp Nội Hoàng, 

xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ: xe máy điện phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2018-45513 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trí Lực Việt Nam  (VN) 
Nhà 40 BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, 
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2018-45523 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23; 24.17.20 
(591) Trắng, cam, ghi. 
(731) SHANDONG WEISHENG 

ALUMINUM CO.,LTD  (CN) 
No.88 Xing long Road, Linqu Weifang, 
Shandong, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-45537 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH FRAMGIA Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 13, Keangnam Hanoi Landmark 
Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư 

vấn quản lý tiếp thị; dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; dịch vụ quan hệ cộng đồng; dịch vụ 
nhập dữ liệu vào máy tính; dịch vụ giới thiệu việc làm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; quản trị hệ thống máy 
tính; tư vấn thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về giải pháp 
phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; xử lý dữ liệu máy tính. 
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(210) 4-2018-45550 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 15.7.1; A11.3.4; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Trung Thành  (VN) 

Thị trấn Krông Năng, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-45552 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công TY TNHH Dành Cho Bé 

Yêu  (VN) 
Số 233 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 

dịch vụ mua bán, cụ thể là: đồ chơi cho trẻ em, đồ dùng cho trẻ em gồm: ghế ngồi ăn cho 
trẻ em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót 
dùng thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ 
em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho 
trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu 
em bé, thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng 
ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, 
thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm  vật dụng 
chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), quần áo trẻ em, đồ đội 
đầu, đồ đi chân cho trẻ em, đồ dùng gia đình (gồm phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, 
gối, đệm, màn). 

 

 
(210) 4-2018-45560 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) HICKORY CHAIR, LLC.   (US) 

401 11th Street, N.W., Hickory, North 
Carolina 28601, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Bức tượng làm bằng đồng, hộp trang trí bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), khung ảnh và gương soi. 
 

 
(210) 4-2018-45566 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) PARKDALE, INCORPORATED   (US) 

531 Cotton Blossom Circle, Gastonia, 
North Carolina 28054, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi. 

 

 
(210) 4-2018-45567 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) PARKDALE, INCORPORATED  (US) 

531 Cotton Blossom Circle, Gastonia, 
North Carolina 28054, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi. 

 

(210) 4-2018-45583 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) BLYTH ACADEMY INC.  (CA) 

160 Avenue Road, Toronto, Ontario, 
Canada M5R 2H8 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Tài liệu [điện tử] khóa học giáo dục có thể tải xuống được để dùng trong các 

khóa học nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; phần mềm 
máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để dùng trong việc cung cấp các khóa 
học nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm giáo dục, cụ thể là sách, tài liệu bài giảng dạng tờ rơi/phát tay 

(handout), sách bài tập dùng cho các khóa học nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở 
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và trung học phổ thông; dụng cụ viết; sổ ghi chép (sổ tay); bìa cặp [đồ dùng văn phòng]; 

giấy dính (văn phòng phẩm và/hoặc đồ trang trí). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp các lớp học và hướng dẫn 

trong lĩnh vực toán học, tiếng anh, khoa học, địa lý, công nghệ, kinh doanh, nghiên cứu xã 

hội, âm nhạc và ngôn ngữ để dùng trong các khóa học nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung 

học cơ sở và trung học phổ thông; xuất bản các tài liệu giáo dục; dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy, cụ thể là điều hành trường tư thục. 
 

 
(210) 4-2018-45586 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) ENERGY POWER (JAPAN) LIMITED  

(HK) 

Room 1403, Arion Commercial Centre, 

2-12 Queen's Road West, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng để làm đẹp [không chứa thuốc]; sữa để làm đẹp; tinh chất 

dưỡng da dạng lỏng (serum) để làm đẹp; kem để làm đẹp; mặt nạ để làm đẹp; son dưỡng 

môi; sữa chống nắng; nước thơm chống tia UV; kem chống tia UV; sữa làm sạch [dùng 

cho mục đích thẩm mỹ]; kem làm sạch [dùng cho mục đích thẩm mỹ]; dung dịch tạo bọt 

làm sạch da [dùng cho mục đích thẩm mỹ]; dầu xả tóc; chế phẩm dưỡng tóc [không chứa 

thuốc]; mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm tạo bọt để làm sạch; xà phòng dạng kem cho cơ 

thể; xà phòng dùng cho cá nhân; chế phẩm đánh răng; nước xúc miệng [không dùng cho 

mục đích y tế]; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chất khử 

mùi dùng cho người hoặc cho động vật. 
 

 
(210) 4-2018-45589 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) LAFRE GLOBAL SDN. BHD.  (MY) 

20, Jalan Ekoperniagaan 1/19, Taman 

Ekoperniagaan, 81100 Johor Bahru, 

Johor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; chất bổ sung dinh dưỡng thay thế bữa ăn; chất bổ sung dinh 

dưỡng; vitamin; tã lót dạng quần; trà thảo dược. 
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(210) 4-2018-45591 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; A17.2.2; 26.5.9
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ giải 

trí DHK - HERO CLUB  (VN) 
Số 42M Yên Phụ, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quản rượu nhỏ; dịch vụ khách 
sạn.  

 

 
(210) 4-2018-45592 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.6; A5.1.12 
(591) Trắng, đỏ cam, xanh lam ngọc. 
(731) Trần Vũ Hải  (VN) 

P2310 V2 chung cư Home City, 177 
Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp 

thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ.  
 

 
(210) 4-2018-45604 (220) 24.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Trần Thị Thanh Thủy  (VN) 

xã Vạn Thái, huyện ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan cầm tay (chạy điện); máy cắt sắt cầm tay (chạy điện). 
 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; 
dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; kích nâng, thao tác thủ công; nhíp; dao nhíp. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: máy khoan cầm tay (chạy điện), máy cắt sắt 
cầm tay (chạy điện), dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ nông nghiệp (thao tác 
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thủ công), dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công), bộ dụng cụ cắt, sửa 
móng tay, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), kích nâng (thao tác thủ công), nhíp, dao 
nhÝp. 

 

 
(210) 4-2018-45631 (220) 25.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; 24.17.5 
(731) VANS, INC.  (US) 

1588 South Coast Dr., Costa Mesa, 
California 92626, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc và bao đựng bảo vệ cho điện thoại di động, máy tính xách tay và máy 

phát đa phương tiện có thể mang theo; tai nghe cho điện thoại di động; tai nghe vòng qua 
đầu, tai nghe nhét vào tai; đồ đeo mắt [kính mắt], kính râm, hộp [bao] đựng kính râm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng truyền thống 
chuyên bán đồ đi chân, quần áo, và phụ kiện quần áo. 
 
Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí, tổ chức các cuộc thi, và giáo dục liên quan đến âm nhạc, 
nghệ thuật và thể thao; cung cấp cơ sở vật chất thể thao cho các môn thể thao hành động; 
dịch vụ giải trí cụ thể là sản xuất và cung cấp các chương trình ti-vi trực tuyến liên quan 
đến thể thao, âm nhạc và tin tức. 

 

 
(210) 4-2018-45656 (220) 25.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC  

(US) 
1411 Broadway, 39th Floor, New York, 
N.Y. 10018, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không có cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu sâm-banh, rượu vang và rượu hoa quả. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ sòng bạc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, bởi nhà hàng và quán rượu; dịch vụ chỗ 
ở tạm thời. 
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(210) 4-2018-45657 (220) 25.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC  

(US) 

1411 Broadway, 39th Floor, New York, 

N.Y. 10018, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 

uống.   

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu sâm-banh, rượu vang và rượu hoa quả.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ sòng bạc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, bởi nhà hàng và quán rượu; dịch vụ chỗ 

ở tạm thời.  
 

(210) 4-2018-45660 (220) 25.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A21.1.2; 25.1.25; 2.9.1 

(731) ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC  

(US) 

1411 Broadway, 39th Floor, New York, 

N.Y. 10018, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 

uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu sâm-banh, rượu vang và rượu hoa quả. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ sòng bạc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, bởi nhà hàng và quán rượu; dịch vụ chỗ 

ở tạm thời. 
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(210) 4-2018-45695 (220) 25.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Needs of 
Wisdom  (VN) 
110 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 

mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày 
dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), ca vát, tất (vớ), mũ (nón), phụ kiện thời 
trang, túi xách, ba lô, bóp, ví, vali.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế tạo mẫu.  

 

 
(210) 4-2018-45783 (220) 25.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Kim Nha 

Trang  (VN) 
Ki ốt 18 Tầng Trệt Khu 1, khu dân cư 
Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ của trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay 

điều hành trung tâm thương mại; bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời 
trang, đồ điện tử gia đình, đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn 
phòng và gia đình trong siêu thị; quảng cáo bán hàng hóa.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến trung tâm thương mại; cho thuê 
trung tâm thương mại; cho thuê mặt bằng kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-45888 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  

(731) CHUBB INA HOLDINGS INC.  (US) 
436 Walnut Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106, United States 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ điều tra thương mại; quảng cáo; thăm dò dư 
luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo dịch vụ tư vấn quản lý 
rủi ro kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan 
đến chương trình an toàn và thiệt hại nhằm xác định, giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro; dịch 
vụ quản lý kinh doanh các chương trình bảo hiểm; biên soạn và phân tích thông tin trong 
lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh cho các doanh nghiệp và pháp 
nhân; dịch vụ kiểm toán về các yêu cầu thanh toán bảo hiểm; dịch vụ quản lý tổng đại lý 
liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể là, cung cấp giới thiệu các đại lý và chương trình 
tính phí trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và tử vong thông qua đó các thành viên của hiệp 
hội, tổ chức, và nhóm được chỉ định có thể được cung cấp hoặc điều chỉnh giảm giá phí 
bảo hiểm cho các dịch vụ bảo hiểm này; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là, hoạt động như 
một một doanh nghiệp môi giới kinh doanh kết nối các đại lý bảo hiểm và công ty bảo 
hiểm để xác định phạm vi bảo hiểm; cung cấp thông tin kinh doanh cho các bên môi giới 
bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm công ty; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là, kiểm toán phí 
bảo hiểm; dịch vụ theo dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm cho người khác, vì mục 
đích kinh doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ kinh doanh cho người khác, vì mục đích quản lý 
rủi ro bảo hiểm và tuân thủ các quy định bảo hiểm; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh 
vực phân tích kinh doanh yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ thu thập và kết nối bảo hiểm, cụ thể 
là, kết nối các yêu cầu đưa ra giá của hợp đồng bảo hiểm trên internet cho các môi giới, 
đại lý bảo hiểm đủ điều kiện, và các đại lý quan tâm đến yêu cầu đó; dịch vụ tư vấn và cố 
vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm này; dịch vụ cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm này.  

 

 
(210) 4-2018-45889 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CHUBB INA HOLDINGS INC.  (US) 

436 Walnut Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106, United States 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính và phần mềm ứng dụng điện thoại; thẻ dùng 

trong lĩnh vực ngân hàng; thẻ tín dụng; thẻ cho vay tiền trả sau; thẻ có tiền trả trước; thẻ 
từ được mã hóa; thẻ ghi nợ; thẻ thông minh; thiết bị và dụng cụ viễn thông; bộ đếm, tính 
toán và xử lý dữ liệu cùng các thiết bị đầu vào và đầu ra sử dụng kèm theo; thiết bị và 
dụng cụ để truyền dữ liệu; thiết bị truy cập mạng; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị ghi đồ 
họa; thiết bị ghi âm từ tính cùng băng và hộp mực sử dụng kèm theo; chương trình máy vi 
tính; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; chương trình xử lý dữ liệu điện tử (phần mềm); vật 
mang dữ liệu máy tính đọc được đính kèm với phần mềm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ điều tra thương mại; quảng cáo; thăm dò dư 
luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo dịch vụ tư vấn quản lý 
rủi ro kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan 
đến chương trình an toàn và thiệt hại nhằm xác định, giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro; dịch 
vụ quản lý kinh doanh các chương trình bảo hiểm; biên soạn và phân tích thông tin trong 
lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh cho các doanh nghiệp và pháp 
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nhân; dịch vụ kiểm toán về các yêu cầu thanh toán bảo hiểm; dịch vụ quản lý tổng đại lý 
liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể là, cung cấp giới thiệu các đại lý và chương trình 
tính phí trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và tử vong thông qua đó các thành viên của hiệp 
hội, tổ chức, và nhóm được chỉ định có thể được cung cấp hoặc điều chỉnh giảm giá phí 
bảo hiểm cho các dịch vụ bảo hiểm này; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là, hoạt động như 
một một doanh nghiệp môi giới kinh doanh kết nối các đại lý bảo hiểm và công ty bảo 
hiểm để xác định phạm vi bảo hiểm; cung cấp thông tin kinh doanh cho các bên môi giới 
bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm công ty; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là, kiểm toán phí 
bảo hiểm; dịch vụ theo dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm cho người khác, vì mục 
đích kinh doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ kinh doanh cho người khác, vì mục đích quản lý 
rủi ro bảo hiểm và tuân thủ các quy định bảo hiểm; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh 
vực phân tích kinh doanh yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ thu thập và kết nối bảo hiểm, cụ thể 
là, kết nối các yêu cầu đưa ra giá của hợp đồng bảo hiểm trên internet cho các môi giới, 
đại lý bảo hiểm đủ điều kiện, và các đại lý quan tâm đến yêu cầu đó; dịch vụ tư vấn và cố 
vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm này; dịch vụ cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm này. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống; cung cấp 
dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống để báo giá, phát hành bảo hiểm 
và duy trì bảo hiểm; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; dịch vụ cài đặt chương trình 
máy tính và lập trình máy tính; dịch vụ máy tính; cho thuê thiết bị, phần cứng, phần mềm 
và chương trình máy tính; dịch vụ kiểm tra kết cấu tòa nhà; kiểm tra tòa nhà (khảo sát); 
kiểm tra tòa nhà (kết cấu và khảo sát) cho mục đích bảo hiểm; kiểm tra nhà máy và máy 
móc; dịch vụ tư vấn ứng dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ thiết kế xây dựng và nội 
thất; trắc địa; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong 
nhóm này; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong 
nhóm này. 

 

 
(210) 4-2018-45890 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CHUBB LIMITED  (CH) 

Barengasse 32, 8001 Zurich, Switzerland

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính và phần mềm ứng dụng điện thoại; thẻ dùng 

trong lĩnh vực ngân hàng; thẻ tín dụng; thẻ cho vay tiền trả sau; thẻ có tiền trả trước; thẻ 
từ được mã hóa; thẻ ghi nợ; thẻ thông minh; thiết bị và dụng cụ viễn thông; bộ đếm, tính 
toán và xử lý dữ liệu cùng các thiết bị đầu vào và đầu ra sử dụng kèm theo; thiết bị và 
dụng cụ để truyền dữ liệu; thiết bị truy cập mạng; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị ghi đồ 
họa; thiết bị ghi âm từ tính cùng băng và hộp mực sử dụng kèm theo; chương trình máy vi 
tính; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; chương trình xử lý dữ liệu điện tử (phần mềm); vật 
mang dữ liệu máy tính đọc được đính kèm với phần mềm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ điều tra thương mại; quảng cáo; thăm dò dư 
luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo dịch vụ tư vấn quản lý 
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rủi ro kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan 
đến chương trình an toàn và thiệt hại nhằm xác định, giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro; dịch 
vụ quản lý kinh doanh các chương trình bảo hiểm; biên soạn và phân tích thông tin trong 
lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh cho các doanh nghiệp và pháp 
nhân; dịch vụ kiểm toán về các yêu cầu thanh toán bảo hiểm; dịch vụ quản lý tổng đại lý 
liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể là, cung cấp giới thiệu các đại lý và chương trình 
tính phí trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và tử vong thông qua đó các thành viên của hiệp 
hội, tổ chức, và nhóm được chỉ định có thể được cung cấp hoặc điều chỉnh giảm giá phí 
bảo hiểm cho các dịch vụ bảo hiểm này; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là, hoạt động như 
một một doanh nghiệp môi giới kinh doanh kết nối các đại lý bảo hiểm và công ty bảo 
hiểm để xác định phạm vi bảo hiểm; cung cấp thông tin kinh doanh cho các bên môi giới 
bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm công ty; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là, kiểm toán phí 
bảo hiểm; dịch vụ theo dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm cho người khác, vì mục 
đích kinh doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ kinh doanh cho người khác, vì mục đích quản lý 
rủi ro bảo hiểm và tuân thủ các quy định bảo hiểm; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh 
vực phân tích kinh doanh yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ thu thập và kết nối bảo hiểm, cụ thể 
là, kết nối các yêu cầu đưa ra giá của hợp đồng bảo hiểm trên internet cho các môi giới, 
đại lý bảo hiểm đủ điều kiện, và các đại lý quan tâm đến yêu cầu đó; dịch vụ tư vấn và cố 
vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm này; dịch vụ cung cấp thông 
tin hên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm này. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống; cung cấp 
dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống để báo giá, phát hành bảo hiểm 
và duy trì bảo hiểm; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; dịch vụ cài đặt chương trình 
máy tính và lập trình máy tính; dịch vụ máy tính; cho thuê thiết bị, phần cứng, phần mềm 
và chương trình máy tính; dịch vụ kiểm tra kết cấu tòa nhà; kiểm tra tòa nhà (khảo sát); 
kiểm tra tòa nhà (kết cấu và khảo sát) cho mục đích bảo hiểm; kiểm tra nhà máy và máy 
móc; dịch vụ tư vấn ứng dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ thiết kế xây dựng và nội 
thất; trắc địa; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong 
nhóm này; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong 
nhóm này. 

 

 
(210) 4-2018-45900 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế. 
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(210) 4-2018-45901 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua. 

 

 
(210) 4-2018-45902 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-45903 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế. 
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(210) 4-2018-45904 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua. 
 

 
(210) 4-2018-45905 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1; A19.13.21 

(591) Vàng, vàng sẫm, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 Lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, 

chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 

cacao; gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 

giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 

con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 

liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2018-45906 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ, vàng sẫm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Chiến  (VN) 
Số 201, ngõ 21, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-45907 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế  (VN)
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-45908 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế  (VN)
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-45909 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển y tế  (VN)
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-45910 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển y tế  (VN)
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-45911 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A18.1.8; 18.1.23; A1.1.10; A1.1.2; 

26.4.1 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Opensea  (VN)
Số 12 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn 

khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển bằng xe buýt. 
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(210) 4-2018-45912 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A2.3.16; 4.1.3; 3.7.17; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu, nâu vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ 
BEAUTY CENTER  (VN) 
Số 36A Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe cho thú nuôi; dịch vụ làm đẹp cho thú cưng; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn 
và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-45913 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, xám bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
Cao Bắc  (VN) 
Số 70, đường Hoàng Văn Thụ, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; tư vấn đầu tư tài chính; định giá, môi giới bất động sản, 

quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công nghiệp và dân dụng; sửa 
chữa nhà ở; trang trí nội thất; xây dựng cầu đường. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời; dịch vụ trường học, 
đào tạo. 

 

 
(210) 4-2018-45914 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu khí 
Đông Phương  (VN) 
Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ phẩm của ngành công nghiệp dầu mỏ: phân bón; hóa chất sử dụng trong 
công nghiệp dầu mỏ. 

 
Nhóm 04: Nhiên liệu, xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas). 
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Nhóm 06: Bình gas bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy khai thác mỏ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi 
trơn, khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác dầu khí. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 
xăng dầu, khí. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thăm dò, khảo sát mỏ địa chất, mỏ xăng dầu; dịch vụ phân tích cho 
lĩnh vực dầu mỏ; dịch vụ chuyển giao công nghệ khai thác mỏ, công nghệ chế biến dầu 
mỏ. 

 

(210) 4-2018-45915 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí 
Đông Phương  (VN) 
Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ phẩm của ngành công nghiệp dầu mỏ: phân bón; hóa chất sử dụng trong 

công nghiệp dầu mỏ. 
 

Nhóm 04: Nhiên liệu, xăng động cơ; dầu; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (gas). 
 

Nhóm 06: Bình gas bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy khai thác mỏ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu, dầu mỡ bôi 
trơn, khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác dầu khí. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, gas; dịch vụ kho lưu trữ 
xăng dầu, khí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thăm dò, khảo sát mỏ địa chất, mỏ xăng dầu; dịch vụ phân tích cho 
lĩnh vực dầu mỏ; dịch vụ chuyển giao công nghệ khai thác mỏ, công nghệ chế biến dầu 
mỏ. 
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(210) 4-2018-45917 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh dương, đen. 
(731) NAM, TAESEONG  (KR) 

#212-4501, 261, Songdogukje-daero, 
Yeonsu-gu, Incheon, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Đồ trang đlểm (mỹ phẩm); chế phẩm đánh trắng răng không chứa thuốc; mỹ 

phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-45918 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 2.9.10; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá, xanh đậm, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nha khoa 
thẩm mỹ quốc tế ATHENA  (VN)
Số nhà 229, đường Nguyễn Văn Cừ tại tổ 
1, khu 3, phường Hồng Hải, thành phố 
Hạ Long 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; tư vấn 

sức khỏe; dịch vụ chỉnh hình răng. 
 

 
(210) 4-2018-45919 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Life Việt  (VN) 
Thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm để tẩy 

màu; xà phòng khử mùi; dung dịch cọ rửa; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích 
gia dụng; nước javen. 

 

 
(210) 4-2018-45921 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Hồ Nguyên Phương Thảo  (VN) 
106/16 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, đóng hộp; cá (không còn sống); rau đã được bảo quản; sữa; hạt (đã chế 
biến); trái cây, đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
bánh ngọt; kem lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh; 
nước uống có gaz; chế phẩm làm đồ uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2018-45922 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ChaMé  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-45923 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ChaMé  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn cho việc truyền tin nhắn, bình luận và các nội dung truyền 

thông đa phương tiện giữa những người dùng có cùng sở thích thông qua mạng internet và 
các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp diễn đàn cộng đồng cho người dùng để đăng 
bài, tra cứu, xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá, và bình luận trên các video và các nội dung 
truyền thông đa phương tiện khác thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác. 

 
Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; sắp xếp và tổ chức các diễn 
đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; cung cấp tiện ích giải trí; thông tin văn hóa, xã hội. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2018-45926 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(731) GUANGZHOU GANGJI CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 

Room 1006-1012, No. 2, Dongguan 

Zhuang Road, Tianhe District, 

Guangzhou, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng các 

món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-45927 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) GUANGZHOU GANGJI CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 

Room 1006-1012, No. 2, Dongguan 

Zhuang Road, Tianhe District, 

Guangzhou, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng các 

món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-45928 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH nước giải khát 
ALOEFIELD  (VN) 
Số 19B/2A khu phố Bình Đáng, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát; nước uống tăng lực. 
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(210) 4-2018-45929 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, trắng, nâu. 
(731) Đào Tố Uyên  (VN) 

Số 500 La Thành, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm băng bó khớp gối, khớp tay, bó cơ bắp chân, tay. 

 

 
(210) 4-2018-45930 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Tím đậm, tím nhạt, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 

P1608 khối 2 nhà C6 Mỹ Đình 1, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ nhà nghỉ du 
lịch; dịch vụ nhà hàng khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-45931 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.4; 3.7.17; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Xanh coban, da cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư ASIA 

LAND  (VN) 
01 Phan Huy Chú, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2018-45932 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.11.3; A26.11.9 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, vàng đậm, vàng 

nhạt, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ - 

thương mại và xây dựng địa 
ốc Kim Oanh  (VN) 
Lô J53, đường NE8, phường Thới Hòa, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-45933 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH may HN  (VN) 

Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); mũ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-45934 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần Vạn Hội Phát 

FOSUP  (VN) 
11B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 
động sản. 

 

Nhóm 37: Thi công và giám sát xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn 
xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 
và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại 
thất công trình. 
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(210) 4-2018-45935 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.21; A25.7.3; 26.4.8; 26.4.9 

(731) Công ty cổ phần Vạn Hội Phát 
FOSUP  (VN) 
11B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 

động sản. 

 

Nhóm 37: Thi công và giám sát xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn 

xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 

và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại 

thất công trình. 
 

 
(210) 4-2018-45936 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần Vạn Hội Phát 
FOSUP  (VN) 
11B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 

động sản; dịch vụ tư vấn phát triển bất động sản; đầu tư bất động sản; dịch vụ cố vấn và tư 

vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 

Nhóm 37: Thi công và giám sát xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn 

xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 

và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại 

thất công trình. 
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(210) 4-2018-45937 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI 

CORPORATION  (JP) 
11-2, Ohsaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tiệm làm tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-45938 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.3.3; A26.4.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI 

CORPORATION  (JP) 
11-2, Ohsaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tiệm làm tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ trang điểm. 

 

(210) 4-2018-45939 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI 

CORPORATION  (JP) 
11-2, Ohsaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tiệm làm tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng 

nước khoáng nóng; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-45940 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) MIYAZAWA FLUTE SEIZO 

KABUSHIKI KAISHA (MIYAZAWA 

FLUTES MFG. CO., LTD.)  (JP) 

2-24-1, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 15: Sáo. 
 

 
(210) 4-2018-45941 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) FJ SMART AGRICULTURE CO., LTD  

(CN) 

No.1, Dongfeng Jingguan Avenue, 

International Logistics Park, Xiangzhou 

District, Xiangyang City, Hubei 

Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Máy kéo cho mục đích nông nghiệp; phương tiện giao thông trên bộ; phương 

tiện giao thông trên bộ được điều khiển từ xa [để vận chuyển]; ô tô tự lái; ô tô tải; phương 

tiện vận chuyển lái tự động; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ đốt trong 

cho phương tiện giao thông trên bộ; ổ trục của bánh xe xe cộ; máy bay dân dụng không 

người lái. 
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(210) 4-2018-45942 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; A26.3.5; A26.3.6 
(591) Ghi xám, đen, trắng. 
(731) FJ SMART AGRICULTURE CO., LTD  

(CN) 
No.1, Dongfeng Jingguan Avenue, 
International Logistics Park, Xiangzhou 
District, Xiangyang City, Hubei 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gieo hạt giống, tự vận hành; máy xúc đất; máy cắt và thu hoạch cỏ; máy 
nông nghiệp; máy cày [máy móc]; máy gặt hái; cái bừa; máy gặt; máy gieo hạt giống 
nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy phun; máy xén cỏ; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; động cơ đốt trong cho máy nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-45943 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; A26.3.5; A26.3.6 
(591) Ghi xám, đen, trắng. 
(731) FJ SMART AGRICULTURE CO., LTD  

(CN) 
No.1, Dongfeng Jingguan Avenue, 
International Logistics Park, Xiangzhou 
District, Xiangyang City, Hubei 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Máy kéo cho mục đích nông nghiệp; phương tiện giao thông trên bộ; phương 
tiện giao thông trên bộ được điều khiển từ xa [để vận chuyển]; ô tô tự lái; ô tô tải; phương 
tiện vận chuyển lái tự động; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ đốt trong 
cho phương tiện giao thông trên bộ; ổ trục của bánh xe xe cộ; máy bay dân dụng không 
người lái. 

 

 
(210) 4-2018-45945 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh dương, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần gốm sứ 

granite VTC  (VN) 
Lô V8, đường số 8, khu công nghiệp Mỹ 
Xuân B1-Conac, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch ốp lát từ đất sét; gạch ốp lát gốm sứ; gạch thạch anh; gạch 
granite; gạch gốm. 

 

 
(210) 4-2018-45946 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phương Linh  (VN) 
343/28 Tô Hiến Thành phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-45947 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) FJ SMART AGRICULTURE CO., LTD  

(CN) 
No.1, Dongfeng Jingguan Avenue, 
International Logistics Park, Xiangzhou 
District, Xiangyang City, Hubei 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gieo hạt giống, tự vận hành; máy xúc đất; máy cắt và thu hoạch cỏ; máy 

nông nghiệp; máy cày [máy móc]; máy gặt hái; cái bừa; máy gặt; máy gieo hạt giống 
nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy phun; máy xén cỏ; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; động cơ đốt trong cho máy nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-45949 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.4.2; 3.4.12; 2.5.2; 2.5.8; A2.5.23; 

8.3.1; A22.3.5; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Đại Định  (VN) 

1/19B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
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(210) 4-2018-45951 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.7.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quản lý khách 
sạn Bitexco   (VN) 
8 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-45952 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Đỏ, xanh lam,  trắng, cam, vàng, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Long Việt  (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định, xã Long 
Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An    

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-45953 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Phan Anh Tuấn  (VN) 
Đề Thám, xã Văn Nhân, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng cổ; giày; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: ba lô, túi xách tay, ví tiền, 
túi xách học sinh, vali, quần áo, mũ, dép, khăn quàng cổ, giày, thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2018-45954 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử 
Casound Việt Nam  (VN) 
Dốc Vật Giá, xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 09: Loa; củ loa; bộ khuếch đại âm thanh; máy phát nhạc; microphone; thiết bị xử lý 

âm thanh kỹ thuật số DSP.  

 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: loa, củ loa, bộ 

khuếch đại âm thanh, máy phát nhạc, microphone, thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số 

DSP.  
 

 
(210) 4-2018-45955 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Trần Thị Phương Thúy   (VN) 
Số 62 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng taxi; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường 

bộ; cho thuê phương tiện vận chuyển.  
 

 
(210) 4-2018-45956 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A11.3.2 

(591) Trắng, đỏ sẫm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phong Vũ  (VN) 
Số 7 Trần Nguyên Hãn, phường Đông 

Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 

 
(210) 4-2018-45957 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, tím, vàng 

nghệ, hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Thiên ý  (VN)
Số 97A, ngõ 59, phố Dương Khuê, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
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(210) 4-2018-45959 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm - thực phẩm chức 
năng AAA   (VN) 
181 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; son môi; kem 

(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  

 

Nhóm 05: Trà dùng cho mục đích y tế; rượu thuốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm xoa 

bóp có nguồn gốc thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-45963 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Gia Long  (VN) 
24 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 10: Gối thảo dược; gối gây ngủ dùng chữa chứng mất ngủ. 
 

 
(210) 4-2018-45964 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh DR Cường - 
phòng khám chuyên khoa 
Ngoại  (VN) 
80 Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ 

y tế từ xa; dịch vụ trị liệu; dịch vụ xăm hình. 
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(210) 4-2018-45965 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.13.24; A3.13.23; A26.11.8; 24.15.21
(591) Xanh lá cây, xanh thép sẫm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần PCS Việt Nam  

(VN) 
Số 15, ngách 99/85/6, đường Đức Giang, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Diệt trừ động vật có hại không dùng trong nông nghiệp: ruồi, muỗi, kiến, gián, 

mối, mọt, chuột. 
 

 
(210) 4-2018-45966 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bigfive Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.    
 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống, hạt 
giống để trồng.  

 

 
(210) 4-2018-45967 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.15; 

26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh non. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bigfive Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ. 

 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống, hạt 
giống để trồng.  
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(210) 4-2018-45968 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.15; 

26.1.1 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bigfive Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9, phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.   

 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống, hạt 

giống để trồng.  
 

 
(210) 4-2018-45969 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá đậm, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoa học 
nông nghiệp Việt  (VN) 
Lầu 4, số 422, đường Trần Hưng Đạo, 

phường 02, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2018-45970 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xám, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH Cửu Long Thanh  
(VN) 
555 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt đã qua chế biến; chiết xuất của thịt. 
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(210) 4-2018-45972 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dịch vụ thương mại Zhangchi  
(VN) 
2043 đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu 9, 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 07: Máy sử dụng trong nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt, tự động; máy sử dụng 

trong nông nghiệp, cụ thể là máy giao hạt tự động kết hợp với thiết bị di chuyển trên mặt 

đất; thiết bị phun xịt [máy móc]; máy nâng hạ nông nghiệp; máy đập chạy điện; máy bóc 

vỏ ngũ cốc; máy xay bột; máy nhào; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy may; máy lắp ráp 

xe đạp; máy chạm trổ; máy đóng nắp chai; máy đóng nút chai; máy rửa bát bát; máy giặt 

quần áo; máy gia công kính thủy tinh; thiết bị sản xuất phân bón, cụ thể là máy trộn dùng 

cho phân bón trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại; máy khoan dùng trong khai 

thác mỏ; máy cán; thiết bị khoan [nối hoặc không nối]; máy trộn sơn dùng trong công 

nghiệp; băng tải [máy móc]; máy ép cơ khí cho gia công kim loại [dùng cho mục đích 

công nghiệp]; máy ép nhựa [dùng cho mục đích công nghiệp]; bơm [bộ phận của máy 

móc, động cơ điện và động cơ]; máy nén [bộ phận của máy móc, động cơ điện và động 

cơ]; thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị hàn, vận hành bằng gaz; máy súc rửa chai; máy 

cày được cơ giới hóa; máy xúc đất; máy tách hạt ngũ cốc; máy gặt hái; máy dán nhãn; 

máy trộn; máy gặt đập liên hợp.  

 

Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; khoan xoắn ốc [dụng cụ cầm tay]; 

mũi khoan [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; công cụ để mài lưỡi cắt; dụng cụ khoan; dụng 

cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc.   

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy gieo hạt tự động, máy giao hạt tự động kết 

hợp với thiết bị di chuyển trên mặt đất, thiết bị phun xịt, máy nâng hạ nông nghiệp, máy 

đập chạy điện, máy bóc vỏ ngũ cốc, máy xay bột, máy nhào, máy ép thực phẩm chạy 

điện, máy may, máy lắp ráp xe đạp, máy chạm trồ, máy đóng nắp chai, máy đóng nút 

chai, máy rửa bát đĩa, máy giặt quần áo, máy gia công kính/thủy tinh, thiết bị sản xuất 

phân bón (cụ thể là máy trộn dùng cho phân bón trong các ứng dụng công nghiệp và 

thương mại), máy khoan dùng trong khai thác mỏ, máy cán, thiết bị khoan [nối hoặc 

không nối], máy trộn sơn dùng trong công nghiệp, băng tải [máy móc], máy ép cơ khí cho 

gia công kim loại [dùng cho mục đích công nghiệp], máy ép nhựa [dùng cho mục đích 

công nghiệp], bơm [bộ phận của máy móc, động cơ điện và động cơ], máy nén [bộ phận 

của máy móc, động cơ điện và động cơ], thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị hàn vận 

hành bằng gaz, máy súc rửa chai, máy cày được cơ giới hóa, máy xúc đất, máy tách hạt 

ngũ cốc, máy gặt hái, máy dán nhãn, máy trộn, máy gặt đập liên hợp, bình xịt thuốc trừ 

sâu [dụng cụ cầm tay], khoan xoắn ốc [dụng cụ cầm tay], mũi khoan [bộ phận của dụng 

cụ cầm tay, công cụ để mài lưới cắt, dụng cụ khoan; dụng cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-45973 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dịch vụ thương mại Zhangchi  
(VN) 
2043 đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu 9, 

phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sử dụng trong nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt, tự động; máy sử dụng 

trong nông nghiệp, cụ thể là máy giao hạt tự động kết hợp với thiết bị di chuyển trên mặt 

đất; thiết bị phun xịt [máy móc]; máy nâng hạ nông nghiệp; máy đập chạy điện; máy bóc 

vỏ ngũ cốc; máy xay bột; máy nhào; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy may; máy lắp ráp 

xe đạp; máy chạm trổ; máy đóng nắp chai; máy đóng nút chai; máy rửa bát bát; máy giặt 

quần áo; máy gia công kính thủy tinh; thiết bị sản xuất phân bón, cụ thể là máy trộn dùng 

cho phân bón trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại; máy khoan dùng trong khai 

thác mỏ; máy cán; thiết bị khoan [nối hoặc không nối]; máy trộn sơn dùng trong công 

nghiệp; băng tải [máy móc]; máy ép cơ khí cho gia công kim loại [dùng cho mục đích 

công nghiệp]; máy ép nhựa [dùng cho mục đích công nghiệp]; bơm [bộ phận của máy 

móc, động cơ điện và động cơ]; máy nén [bộ phận của máy móc, động cơ điện và động 

cơ]; thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị hàn, vận hành bằng gaz; máy súc rửa chai; máy 

cày được cơ giới hóa; máy xúc đất; máy tách hạt ngũ cốc; máy gặt hái; máy dán nhãn; 

máy trộn; máy gặt đập liên hợp.   

 

Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; khoan xoắn ốc [dụng cụ cầm tay]; 

mũi khoan [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; công cụ để mài lưỡi cắt; dụng cụ khoan; dụng 

cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc.   

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy gieo hạt tự động, máy giao hạt tự động kết 

hợp với thiết bị di chuyển trên mặt đất, thiết bị phun xịt, máy nâng hạ nông nghiệp, máy 

đập chạy điện, máy bóc vỏ ngũ cốc, máy xay bột, máy nhào, máy ép thực phẩm chạy 

điện, máy may, máy lắp ráp xe đạp, máy chạm trổ, máy đóng nắp chai, máy đóng nút 

chai, máy rửa bát đĩa, máy giặt quần áo, máy gia công kính/thủy tinh, thiết bị sản xuất 

phân bón (cụ thể là máy trộn dùng cho phân bón trong các ứng dụng công nghiệp và 

thương mại), máy khoan dùng trong khai thác mỏ, máy cán, thiết bị khoan [nối hoặc 

không nối], máy trộn sơn dùng trong công nghiệp, băng tải [máy móc], máy ép cơ khí cho 

gia công kim loại [dùng cho mục đích công nghiệp], máy ép nhựa [dùng cho mục đích 

công nghiệp], bơm [bộ phận của máy móc, động cơ điện và động cơ], máy nén [bộ phận 

của máy móc, động cơ điện và động cơ], thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị hàn vận 

hành bằng gaz, máy súc rửa chai, máy cày được cơ giới hóa, máy xúc đất, máy tách hạt 

ngũ cốc, máy gặt hái, máy dán nhãn, máy trộn, máy gặt đập liên hợp, bình xịt thuốc trừ 

sâu [dụng cụ cầm tay], khoan xoắn ốc [dụng cụ cầm tay], mũi khoan [bộ phận của dụng 

cụ cầm tay, công cụ để mài lưới cắt, dụng cụ khoan; dụng cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc. 
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(210) 4-2018-45975 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lưu Huyền  
(VN) 
Số nhà 89 phố Ngô Quyền, phường Ngô 
Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; mũ, giầy, ca vát; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2018-45976 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.5 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuân Lộc FARM  
(VN) 
01 Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, thị trấn 
Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng 
Trị 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược phẩm.  
 

Nhóm 30: Cà phê, hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2018-45978 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2018-45979 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.1.5; A26.11.12; 

A26.1.18; 2.9.1 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
kỹ thuật ngầm Bình Minh  (VN)
Số 36 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; trường đào tạo; học viện [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; 
giáo dục thể chất.  

 

 
(210) 4-2018-45980 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; 15.7.1; 1.15.23; A25.3.3 
(591) Vàng đồng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Huỳnh Long  (VN) 
H76 -77 đường A3 khu tái định cư 10ha, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Băng chuyền (máy móc); băng tải.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy in phun, máy đóng gói, máy dò kim loại, máy dán nhãn, máy 
cân đo trọng lượng; máy đọc mã (code), máy x-ray dùng để kiểm tra các loại hàng hóa tại 
sân bay, hệ thống camera quan sát, dây chuyền chiết rót đóng chai thực phẩm nước uống. 

 

 
(210) 4-2018-45982 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Lê Xuân Ba  (VN) 
Xóm Đình, xã Phượng Tiến, huyện Định 
Hóa, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-45983 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Đào Văn Quang  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  

 

 
(210) 4-2018-45984 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.15; A26.1.18; 

4.5.2; 4.5.3; 26.11.3; A26.11.12 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Khuyên   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
 

 
(210) 4-2018-45985 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Cam vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Trần Tuấn Kình   (VN) 
Số nhà 8 ngõ 6 đường Quang Lãm, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
 

 
(210) 4-2018-45986 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.12.1; 3.1.4; 3.1.16; 25.3.1 
(591) Đen, vàng, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TIGER NOODLE 
FOOD  (VN) 
119E khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì sợi dẹt.  

 

 
(210) 4-2018-45987 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3; A26.4.18; 

A6.19.9 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
xanh Kim Sơn   (VN) 
Khối 8, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế 
Phong, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 30: Trà.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2018-45988 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Nâu, xanh lá, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công chế biến gỗ; máy gia công trung tâm CNC; máy khoan, cắt CNC; 

máy dán cạnh; máy cưa panel dùng trong gia công gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-45989 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.1.1; 26.5.1 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công chế biến gỗ; máy gia công trung tâm CNC; máy khoan, cắt CNC; 

máy dán cạnh; máy cưa panel dùng trong gia công gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-45990 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.7; A24.15.7 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công chế biến gỗ; máy gia công trung tâm CNC; máy khoan, cắt CNC; 

máy dán cạnh; máy cưa panel dùng trong gia công gỗ. 
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(210) 4-2018-45991 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công chế biến gỗ; máy gia công trung tâm CNC; máy khoan, cắt CNC; 

máy dán cạnh; máy cưa panel dùng trong gia công gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-45992 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A24.15.7; A24.15.13 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE    (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công chế biến gỗ; máy chà nhám dị hình (máy chà nhám xả lót); máy 

phay chà dị hình; máy cắt CNC; máy dán cạnh. 
 

 
(210) 4-2018-45994 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Japan Việt 
Nam  (VN) 
Xóm 6, thôn Yên Phú, xã Văn Phú, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn dầu; sơn chống thấm; sơn phủ; sơn lót; sơn bóng.  

 

 
(210) 4-2018-45995 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Lương Thị Thủy   (VN) 
P1110 - Tòa C, 283 Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; mua bán thực 

phẩm tươi sống, thực phẩm chín (thực phẩm đã chế biến), lúa gạo, tinh bột nghệ, thuỷ hải 
sản, mua bán các sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2018-45997 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
vật liệu Cortec   (VN) 
Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; chất bảo vệ bê tông (không phải là sơn hoặc dầu); 

hóa chất để thoát khí bê tông.  

 

Nhóm 19: Xi măng; gạch; ngói; thạch cao; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng 

cho xây dựng; vật liệu gia cố, chịu lực không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu 

xây dựng không làm bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu vật liệu, phụ gia xây dựng.   
 

 
(210) 4-2018-45998 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.3.4; 26.3.3 

(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IFIC   (VN) 
1017/26/10 đường Lê Văn Lương, xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cung cấp thông tin tài chính; phân tích tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài 

chính; quản lý tài chính.  
 

 
(210) 4-2018-45999 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IFIC  (VN) 
1017/26/10 đường Lê Văn Lương, xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống và quầy rượu; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2018-46000 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 18.2.1; 26.13.25; 26.1.1 

(591) Cam, xanh và trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm tư vấn phát triển 
thương hiệu Việt Nam  (VN) 
Số 69 Lam Sơn, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo; tổ chức 

triển lãm trưng bày cho mục đích thương mại và quảng cáo; nhượng quyền thương mại; 

xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý và điều hành kinh doanh, dịch vụ tư vấn 

quảng bá thương hiệu; dịch vụ lập chiến lược cho phát triển thương hiệu; dịch cung cấp 

thông tin về kinh doanh thương mại. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức và điều hành các chuyến du lịch trong và ngoài nước; dịch vụ 

tư vấn và cung cấp thông tin về du lịch. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện mục đích vui chơi, giải trí và thể thao. 

 

Nhóm 42: Thực hiện nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại điện sở 

hữu công nghiệp; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý, dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ 

tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật về thương mại, dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, 

hành chính.  
 

 
(210) 4-2018-46001 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH I-MOTEL 6  (VN) 
A12-15, khu dân cư và tái định cư Trung 

tâm văn hóa Tây Đô, phường Hưng 

Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà 

nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-46002 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc ánh vàng, xám, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Genie 

Cosmetics  (VN) 
79/33 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng bánh; dầu gội; bột giặt; nước rửa chén; nước hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, dưỡng 
tóc, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, tinh dầu, nước hoa, hương liệu, dầu thơm, dầu dừa, kem 
dưỡng da, kem trắng da, kem chống nắng, son môi, sữa tắm, sữa dưỡng thể, xịt khoáng, 
sữa rửa mặt, mặt nạ, sản phẩm trị nám, sản phẩm trị tàn nhang, kem ngăn ngừa chàm, 
kem ngăn ngừa nứt da, kem nền, phấn trang điểm, nước hoa hồng, dung dịch vệ sinh phụ 
nữ, khăn giấy vệ sinh phụ nữ, miếng dán trị mụn, sản phẩm trị mụn, sản phẩm khử mùi cơ 
thể, sản phẩm tan mỡ giảm béo, kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng thể, dụng cụ trang điểm, 
xà phòng thơm, chế phẩm vệ sinh, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, 
nước rửa chén, bột giặt; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 
 

 
(210) 4-2018-46003 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Genie 

Cosmetics  (VN) 
77/33 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, dưỡng 

tóc, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, tinh dầu, nước hoa, hương liệu, dầu thơm, dầu dừa, kem 
dưỡng da, kem trắng da, kem chống nắng, son môi, sữa tắm, sữa dưỡng thể, xịt khoáng, 
sữa rửa mặt, mặt nạ, sản phẩm trị nám, sản phẩm trị tàn nhang, kem ngăn ngừa chàm, 
kem ngăn ngừa nứt da, kem nền, phấn trang điểm, nước hoa hồng, dung dịch vệ sinh phụ 
nữ, khăn giấy vệ sinh phụ nữ, miếng dán trị mụn, sản phẩm trị mụn, sản phẩm khử mùi cơ 
thể, sản phẩm tan mỡ giảm béo, kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng thể, dụng cụ trang điểm, 
xà phòng thơm, chế phẩm vệ sinh, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, 
nước rửa chén, bột giặt; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  
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(210) 4-2018-46004 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.13.1; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thanh  (VN)
ấp 2 (thửa đất 571, tờ bản đồ số 4), xã 
Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-46005 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.13.1; A1.13.15 
(591) Trắng, đen, cam, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thanh  (VN)
ấp 2 (thửa đất 571, tờ bản đồ số 4), xã 
Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-46006 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.14; 5.3.20; 5.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh điện tử Phú Quý  (VN) 
52 đường 52, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 

 
(210) 4-2018-46007 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ACE BAYOU CORP.  (US) 

1340 Poydras Street, Suite 1870, New 
Orleans, Louisiana, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 20: Ghế ngồi để chơi trò chơi (ghế chơi game) có hệ thống âm thanh và hình ảnh, 
cụ thể là các loa to và các loa rung cầm tay lắp sẵn. 
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(210) 4-2018-46008 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.14; 3.4.18; 3.5.1; 25.7.25 

(731) Châu Vĩnh Huy  (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 21: Bông ngoáy tai. 
 

 
(210) 4-2018-46009 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.14; 3.4.18; 3.5.1; 25.7.25 

(731) Châu Vĩnh Huy  (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2018-46010 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-46011 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-46012 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-46013 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-46014 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-46015 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-46016 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vian  (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-46017 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vian  (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-46018 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A24.17.11; A24.17.12 
(591) Da cam, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Loan  (VN) 

Nhà số 9, ngách 234/24 đường Quyết 
Thắng, tổ 8 phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí như: câu lạc bộ âm nhạc, ban nhạc, dịch vụ câu lạc bộ năng 

khiếu âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2018-46019 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Xanh lam, đen, trắng, nâu xám. 
(731) Lê Văn Thống  (VN) 

Số 9/17 đường số 4, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo hoặc chất liệu 

composite. 
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(210) 4-2018-46020 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A14.3.11; 26.3.23; 25.7.25; 26.15.15 

(591) Nâu gỗ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Ana  (VN) 
Nhà số 3, hẻm 17/10/159, ngõ 159, tổ 

dân phố Kiên Quyết, đường La Dương, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ; giường gỗ; bàn ghế gỗ; tủ gỗ; sập gỗ; ghế trường kỷ làm bằng 

gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-46021 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.2; A24.15.7; A26.3.5 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-46022 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.2; A24.15.7; A26.3.5 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 

lớp lót tường; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 
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(210) 4-2018-46023 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.5.10; 5.7.13; A5.7.23 
(591) Xanh, tím, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sarimi Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 2B, ngõ 53/49 phố Đức Giang, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán buôn và bán lẻ, dịch vụ mua bán : các loại trái cây tươi, hoa tươi, 

quả tươi, các loại rau tươi. 
 

 
(210) 4-2018-46026 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; A26.11.12 
(731) HANGZHOU MENGKU 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Room 517, No.2 Tower, Xixi Century 
Center, Xihu District, Hangzhou, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính dùng trên điện thoại 

di động; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy 
tính có thể tải về được; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng dùng cho thiết bị di 
động. 

 
Nhóm 41: Cung cấp trò chơi; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò 
chơi điện tử trên internet; sản xuất video và phần mềm trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là: cung cấp trò chơi máy tính, dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2018-46027 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) HANGZHOU MENGKU 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Room 517, No.2 Tower, Xixi Century 
Center, Xihu District, Hangzhou, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính dùng trên điện thoại 

di động; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy 
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tính có thể tải về được; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng dùng cho thiết bị di 
động. 

 
Nhóm 41: Cung cấp trò chơi; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò 
chơi điện tử trên internet; sản xuất video và phần mềm trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là: cung cấp trò chơi máy tính, dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2018-46028 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) HANGZHOU MENGKU 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Room 517, No.2 Tower, Xixi Century 
Center, Xihu District, Hangzhou, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính dùng trên điện thoại 

di động; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy 
tính có thể tải về được; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng dùng cho thiết bị di 
động. 

 
Nhóm 41: Cung cấp trò chơi; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò 
chơi điện tử trên internet; sản xuất video và phần mềm trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là: cung cấp trò chơi máy tính, dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2018-46029 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) HANGZHOU MENGKU 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Room 517, No.2 Tower, Xixi Century 
Center, Xihu District, Hangzhou, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính dùng trên điện thoại 

di động; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy 
tính có thể tải về được; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng dùng cho thiết bị di 
động. 

 
Nhóm 41: Cung cấp trò chơi; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò 
chơi điện tử trên internet; sản xuất video và phần mềm trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là: cung cấp trò chơi máy tính, dịch vụ giải trí. 
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(210) 4-2018-46030 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SHENZHEN INTEGRATION SMART 

CO.,LIMITED.  (CN) 
Room 219, 2nd Floor, Building A, 
Chengshi Shanhai Center, Zhongxing 
Road 11th, bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; máy thu băng; vỏ hộp loa; màng chắn [âm thanh]; thiết bị ghi âm 

thanh; thiết bị nghe nhạc cầm tay.  
 

 
(210) 4-2018-46031 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1 
(731) SHEN ZHEN INSPIRATION 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Room 201, Building 2, phase 2, 
Jinfanghua E-commerce Industrial Park, 
No. 450, Bulong Road, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt gió [điều hoà không khí]; thiết bị lọc nước uống; thiết bị sưởi bỏ túi; đệm 

sưởi, chạy điện, không dùng cho mục đích y tế; ấm đun nước, dùng điện; máy và thiết bị 
làm sạch không khí. 

 

 
(210) 4-2018-46032 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8 
(731) Vũ Thị Yến  (VN) 

Tổ 4, khu 10, phường Thanh Sơn, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị điều trị mụn trứng cá; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị 
xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị laze cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2018-46033 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Vàng, xám, nâu đậm. 

(731) Lê Thị Minh  (VN) 
Căn hộ 1207, chung cư Golden Palace Lê 

Văn Lương, KĐT Trung Hòa - Nhân 

Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2018-46034 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 3.7.17; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Tím, vàng cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CVI  (VN) 
Thửa đất số 24, lô 06, khu 4.1 CC tuyến 

phố Láng Hạ - Thanh Xuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2018-46035 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1; 2.9.21; 9.1.10; 9.3.1; A9.3.13 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Hường  (VN) 
Số 98 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2018-46036 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.4.18; A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chuẩn đoán y 
khoa Tâm Phúc  (VN) 
331 - 333 Lê Văn Thọ, phường 9, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám.  
 

 
(210) 4-2018-46037 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 

(731) BUMHAN INDUSTRIES CO.,LTD  

(KR) 

61, Jayumuyeok 4-gil, Masanhoewon-

gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và cáp điện. 
 

 
(210) 4-2018-46038 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 

(731) BUMHAN INDUSTRIES CO.,LTD  

(KR) 

61, Jayumuyeok 4-gil, Masanhoewon-

gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm khí nén; máy nén [máy móc]; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và 

động cơ; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy bơm; máy nén tua bin. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
969 

(210) 4-2018-46039 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
(731) BUMHAN INDUSTRIES CO.,LTD  

(KR) 
61, Jayumuyeok 4-gil, Masanhoewon-
gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; đèn trần; đèn điện; thiết bị chiếu sáng 

bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước. 

 

 
(210) 4-2018-46040 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A19.1.6; 3.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 

A11.3.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, đỏ đô, xanh dương, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Mười Quý  (VN) 
Thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2018-46041 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.6 
(591) Xanh lá, vàng, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Thành  (VN) 
122/9 ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2018-46042 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.6.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Baditex  (VN)
1157 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ.  
 

 
(210) 4-2018-46043 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng nâu, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Huy Lan  (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc, đồ trang sức, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý.  
 

 
(210) 4-2018-46044 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.6; 5.9.19 
(591) Da cam, cam, đen, nâu vàng. 
(731) Tổ hợp tác sản xuất và thu 

mua lạc Thành Yên   (VN) 
Thôn Thành Yên, xã Xuân Thành, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Củ lạc tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán củ lạc tươi, lạc đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2018-46045 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.6; 5.9.19; A5.11.2 
(591) Da cam, cam, đen, nâu vàng, trắng, nâu, 

nâu nhạt, vàng nâu, nâu đỏ. 
(731) Tổ hợp các sản xuất và thu 

mua lạc Thành Yên   (VN) 
Thôn Thành Yên, xã Xuân Thành, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Củ lạc tươi. 
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Nhóm 35: Mua bán củ lạc tươi, lạc đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2018-46046 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.2 
(731) Công ty TNHH An Sơn  (VN) 

Số 3, ngõ 123 Âu Cơ, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch đường 

biển và đường bộ và đường hàng không; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tour du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán bar; cho thuê phòng ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ mát xa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-46047 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 1.13.1; A1.13.15; A26.11.12 
(591) Đỏ, hồng, đen. 
(731) FORDAYS CO., LTD.  (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, nước xức tạo kiểu tóc, thuốc nhuộm tóc. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2018-46049 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.11; A26.4.18 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Trung tâm tin học và công 

nghệ số  (VN) 
Số 25, phố Ngô Quyền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín 
dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử, thẻ thanh toán quốc tế; dịch vụ xử lý các giao dịch thanh toán 
bằng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử; dịch vụ chuyển 
tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực 
hiện các giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng viễn thông, công nghệ 
thông tin và kết nối ngân hàng. 

 

 
(210) 4-2018-46050 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) HEFEI INTECENT NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
7th Floor, Baima Electricity Building 
Yaohai District Hefei, China.  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ hãng quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác]; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; giới thiệu sản phẩm; 
quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ maketing qua mạng internet; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  

 

 
(210) 4-2018-46051 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.7.5; A26.4.6 
(591) Xám, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Màn Đẹp Hà 

Nội  (VN) 
246/141 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); nệm (đệm) mút; gối.  
 

Nhóm 24: Drap trải giường (tấm trải phủ giường); chăn; vỏ nệm; áo gối; khăn vải; vải.  
 
 

(210) 4-2018-46052 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Sunglass  (VN) 
131 Lê Đại Hành, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-46053 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.14; 5.7.11 
(591) Hồng, trắng, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và đầu tư xây dựng 
Đỉnh Phong  (VN) 
16/2/9A Đặng Văn Ngữ, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây dầm đường; trái cây được rắc đuờng; sữa chua; trái 

cây, đóng hộp; trái cây ép dạng sệt. 
 

Nhóm 30: Kem trái cây [đá lạnh]; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]. 
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, mua bán: sữa chua, trái cây và các sản phẩm từ sữa chua, 
trái cây.  

 

 
(210) 4-2018-46055 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Nguyễn Huỳnh Ngọc Hoa   (VN)

252i, Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chi Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy; khung xe máy; giảm xóc cho xe máy; xích xe máy; 

tay lái xe máy. 
 

(210) 4-2018-46056 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy bằng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chạy bằng 

điện; máy quản lý quần áo cho mục đích gia dụng; thiết bị quản lý quần áo điện dùng cho 

gia dụng; ống dùng cho máy hút bụi chạy bằng điện; túi cho máy hút bụi chạy bằng điện; 
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máy hút bụi loại cây; robot; máy thổi kiểu xoay dùng điện; máy bơm khí nén; máy nén 

kiểu xoay; máy nén cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn dùng điện 

cho mục đích gia dụng; máy hút bụi robot; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị làm 

sạch bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy hút bụi cầm tay; máy hút bụi dùng điện 

cho bộ đồ giường.   

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị khí nóng; thiết bị giữ ẩm; thiết bị hút ẩm điện 

cho mục đích gia dụng; bếp lò nướng điện; máy lọc nước gia dụng; máy ion hóa nước cho 

mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc để lọc nước; bộ thu nhiệt mặt trời (sưởi ấm); thiết bị 

làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn đi-ốt phát 

quang (CLED); bếp ga; lò bếp dùng điện; thiết bị hoặc hệ thống để nấu ăn; tủ lạnh dùng 

điện; máy sấy quần áo dùng điện; máy quản lý quần áo dùng điện để sấy quần áo cho 

mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo dùng điện có chức năng khử mùi, khử trùng và 

hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo dùng điện có chức năng khử trùng, 

khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo dùng điện có 

chức năng lưu trữ, khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2018-46057 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 150-721, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy bằng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chạy bằng 

điện; máy quản lý quần áo cho mục đích gia dụng; thiết bị quản lý quần áo điện dùng cho 

gia dụng; ống dùng cho máy hút bụi chạy bằng điện; túi cho máy hút bụi chạy bằng điện; 

máy hút bụi loại cây; robot; máy thổi kiểu xoay dùng điện; máy bơm khí nén; máy nén 

kiểu xoay; máy nén cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn dùng điện 

cho mục đích gia dụng; máy hút bụi robot; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị làm 

sạch bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy hút bụi cầm tay; máy hút bụi dùng điện 

cho bộ đồ giường.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị khí nóng; thiết bị giữ ẩm; thiết bị hút ẩm điện 

cho mục đích gia dụng; bếp lò nướng điện; máy lọc nước gia dụng; máy ion hóa nước cho 

mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc để lọc nước; bộ thu nhiệt mặt trời (sưởi ấm); thiết bị 

làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn đi-ốt phát 

quang (CLED); bếp ga; lò bếp dùng điện; thiết bị hoặc hệ thống để nấu ăn; tủ lạnh dùng 

điện; máy sấy quần áo dùng điện; máy quản lý quần áo dùng điện để sấy quần áo cho 

mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo dùng điện có chức năng khử mùi, khử trùng và 

hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo dùng điện có chức năng khử trùng, 

khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo dùng điện có 

chức năng lưu trữ, khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2018-46058 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy bằng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chạy bằng 

điện; máy quản lý quần áo cho mục đích gia dụng; thiết bị quản lý quần áo điện dùng cho 

gia dụng; ống dùng cho máy hút bụi chạy bằng điện; túi cho máy hút bụi chạy bằng điện; 

máy hút bụi loại cây; robot; máy thổi kiểu xoay dùng điện; máy bơm khí nén; máy nén 

kiểu xoay; máy nén cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn dùng điện 

cho mục đích gia dụng; máy hút bụi robot; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị làm 

sạch bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy hút bụi cầm tay; máy hút bụi dùng điện 

cho bộ đồ giường.  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị khí nóng; thiết bị giữ ẩm; thiết bị hút ẩm điện 

cho mục đích gia dụng; bếp lò nướng điện; máy lọc nước gia dụng; máy ion hóa nước cho 

mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc để lọc nước; bộ thu nhiệt mặt trời (sưởi ấm); thiết bị 

làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn đi-ốt phát 

quang (CLED); bếp ga; lò bếp dùng điện; thiết bị hoặc hệ thống để nấu ăn; tủ lạnh dùng 

điện; máy sấy quần áo dùng điện; máy quản lý quần áo dùng điện để sấy quần áo cho 

mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo dùng điện có chức năng khử mùi, khử trùng và 

hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo dùng điện có chức năng khử trùng, 

khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo dùng điện có 

chức năng lưu trữ, khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng.  
 
 

(210) 4-2018-46059 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.1.14; 5.5.19; A5.5.22; 9.1.10 

(591) Đỏ, hồng tím, vàng, xanh, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp IP HP  
(VN) 
Nhà số 10, ngách 528/49, Ngô Gia Tự, 

Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu).  
 

Nhóm 30: Chè (trà); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà (hoa hồng, hoa cúc, 

hoa nhài, hoa sen, lá dâu tằm, làm trà).  
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(210) 4-2018-46060 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.1.4; A17.1.2 (540) 

  

(731) Lê Hà Thái  (VN) 
Tổ 7, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang           

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu), trà hoa quả (trà là thành phần chủ yếu) và 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh pizza.  
 

 
(210) 4-2018-46061 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.12; 3.7.17; A1.1.10 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Newway  (VN) 
Tổ dân phố số 14 (tại nhà ông Vũ Gia 

Thịnh), phường Đằng Hải, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu: nông, lâm, thủy sản (rau tươi, củ quả 

tươi, thịt gia cầm, thịt gia súc, thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đông lạnh).  
 

 
(210) 4-2018-46062 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Nguyễn Ngọc Bền  (VN) 
Chợ Đường, xã Liêm Hải, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh [mua bán]: thiết bị điện gia dụng (nồi cơm điện, quạt điện, đèn 

điện), chảo chống dính (không dùng điện), bộ nồi.  
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(210) 4-2018-46063 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Hộ kinh doanh Đình Hiếu  (VN) 
Số 6 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại bao gồm: pin điện thoại, pin dự phòng, tai nghe, tai nghe 

bluetooth, dây cáp sạc điện thoại, thẻ nhớ.  
 

 
(210) 4-2018-46064 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Trần Văn Tín  (VN) 
ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây cỏ ngọt; cây giống; cây trồng; hạt giống để trồng; hoa tự nhiên; rau cỏ 

tươi.  
 

 
(210) 4-2018-46067 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(731) CHUN - WEI LIN   (TW) 

10F., No. 5, Ln. 77, Danjin Rd., Tamsui 

Dist., New Taipei City 251, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phượng tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ mua sắm trên mạng internet các sản phẩm sử dụng hàng ngày, cụ thể là 

cốc, ca, bộ đồ ăn, bàn chải dùng để cọ chai lọ; dịch vụ mua sắm quần áo trên mạng 

internet; dịch vụ mua sắm trên mạng internet các sản phẩm dành cho em bé và thai sản, 

cụ thể là bình sữa, đai thai sản, túi đựng sữa mẹ; trung tâm mua sắm quần áo, giày dép, 

mũ; cửa hàng bán lẻ quần áo, giày dép, mũ.  
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(210) 4-2018-46068 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá đậm, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cửa hàng nông nghiệp 360  
(VN) 
(Lầu 4) số 422 Trần Hưng Đạo, phường 
02, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-46069 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  

(US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; đồ uống có thành phần chính là cà 

phê; đồ uống có thành phần chính là trà; đồ uống có thành phần chính là sô-cô-la; gạo; 
bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì; chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật ong; nước mật đường; nấm men; bột nở; 
muối nấu ăn; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, bao gồm nước uống có ga và nước uống tăng lực; xi-
rô, chế phẩm cô đặc dùng cho đồ uống, bột và chế phẩm dùng để làm đồ uống bao gồm 
nước uống có ga và nước uống tăng lực: bia. 

 
 

 
(210) 4-2018-46070 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) FILT CORPORATION  (KR) 

3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm dùng cho gia đình; chất làm sạch diệt khuẩn; dung dịch khử 

trùng; chất diệt nấm; chất khử mùi cho quần áo và hàng dệt; chất khử mùi cho quần áo; 
chất khử mùi cho hàng dệt; chất sát trùng có tác dụng phòng bệnh. 
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(210) 4-2018-46071 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) FILT CORPORATION    (KR) 

3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ bảo hộ phòng chống bụi mịn; mặt 

nạ bảo hộ phòng chống bụi; bộ lọc cho mặt nạ hô hấp [không dùng cho mục đích y tế]; 
mặt nạ bảo hộ phòng chống bụi dùng cho mục đích công nghiệp; mặt nạ bảo hộ dùng cho 
mục đích công nghiệp; mặt nạ phòng chống ô nhiễm giúp bảo vệ hô hấp; mặt nạ phòng 
chống bụi giúp bảo vệ hô hấp.  

 

 
(210) 4-2018-46072 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) FILT CORPORATION   (KR) 

3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí dùng cho gia đình; máy lọc khí và tạo ẩm chạy điện 

dùng cho mục đích gia đình; máy làm sạch không khí, không phải bộ phận của máy móc; 
bộ lọc cho máy làm sạch không khí; thiết bị lọc không khí; bộ lọc không khí cho máy làm 
sạch không khí; thiết bị ion hoá cho máy làm sạch không khí; máy làm sạch không khí 
dùng cho mục đích công nghiệp; máy lọc khí và tạo ẩm; máy làm sạch không khí chạy 
điện; máy làm sạch không khí loại di động dùng cho gia đình.  

 
 

 
(210) 4-2018-46073 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) FILT CORPORATION   (KR) 

3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm chắn côn trùng, không bằng kim loại; cửa chớp chắn côn trùng không 

bằng kim loại; cửa chắn côn trùng không bằng kim loại; cửa sổ chắn côn trùng không 
bằng kim loại; tấm chắn côn trùng dạng cuốn không bằng kim loại; tấm chắn côn trùng 
định hình không bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-46074 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.8 

(731) FILT CORPORATION   (KR) 

3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Mặt nạ che vùng mặt dùng trong mùa đông [trang phục]; mặt nạ che vùng mặt 

[trang phục]; mặt nạ chống bụi đi kèm với quần áo; mặt nạ [trang phục] giúp bảo vệ 

chống lạnh; mặt nạ giữ ấm [trang phục].  
 

 
(210) 4-2018-46075 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.1; 3.7.16 

(731) AMERICAN CLUBS 

INTERNATIONAL LIMITED   (WS) 

Vistra Corporate Services Centre, 

Ground Floor NPF Building, Beach 

Road, Apia, Samoa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu, phụ kiện cho quần áo, cụ thể là ca vát; phụ 

kiện cho quần áo, cụ thể là khăn quàng cổ; phụ kiện cho quần áo, cụ thể là mũ lưỡi trai.  
 

 
(210) 4-2018-46076 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.1; 3.7.16 

(731) AMERICAN CLUBS 

INTERNATIONAL LIMITED   (WS) 

Vistra Corporate Services Centre, 

Ground Floor NPF Building, Beach 

Road, Apia, Samoa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo huấn luyện; giải trí công cộng; dịch vụ thể thao, cụ 

thể là cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ thể thao, cụ thể là trại huấn luyện thể thao; giải 

trí. 
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(210) 4-2018-46077 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Hộ kinh doanh nhà nghỉ 191  

(VN) 
Số 205, tổ 03, ấp Hội Tân, xã Tân Hội, 
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách 

sạn; dịch vụ nhà trọ; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-46078 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TW 25  (VN) 
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-46079 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 13.1.6; 26.11.3 
(731) KOKUYO KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS KOKUYO CO., 
LTD.)   (JP) 
6-1-1 Oimazato-minami Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka 537-8686, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 
 

Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (tải xuống được hoặc ghi sẵn); phần mềm máy tính 
(tải xuống được hoặc ghi sẵn), bao gồm phần mềm máy tính (tải xuống được hoặc ghi 
sẵn) để dùng trong thu thập, sắp xếp, tìm kiếm, chỉ số hóa, lưu trữ, đồng bộ, nhận diện, 
chia sẻ, truyền và hiển thị tập tin số, bao gồm văn bản, ảnh tĩnh, và đồ họa; phần cứng 
máy tính; điện thoại di động, vật mang được ghi chương trình máy tính; xuất bản phẩm 
điện tử, có thể tải xuống, tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  
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Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sổ ghi chép; giấy bên trong cho sổ ghi chép có thể tháo rời 

trang; tập giấy viết báo cáo kẻ sẵn; tập giấy viết kẻ sẵn cho kế toán, dập ghim; sổ ghi chép 

bỏ túi; bút bi, bút chì kim; dụng cụ đục lỗ; ghim cài giấy; hộp bút; tập giấy viết có dòng 

kẻ; ruột chì thay thế cho bút chì kim; bút chì; tập giấy ghi nhớ bao gồm giấy dán được; 

bút đánh dấu; chất dính cho văn phòng; hộp đựng văn phòng phẩm; bìa đựng hồ sơ dạng 

sách; bìa đựng hồ sơ nhìn xuyên qua được, có dạng sách (bao gồm nhiều túi đựng bằng 

chất dẻo trong suốt để đựng các tập tài liệu); hộp dụng cụ compa để vẽ; bút chì kim để vẽ; 

gọt bút chì; băng dính; tẩy; khay dùng cho văn phòng phẩm; kẹp tài liệu bằng nhựa, bút 

xóa nước, bút máy; giấy kẻ ô vuông để vẽ đồ thị; thước kẻ; bút xóa băng; thẻ cho phiếu 

thư mục, bìa và nhãn dán để viết tên và chỉ số; bìa lá bằng chất dẻo; bút; bút kim; hộp 

mực dùng cho bút máy; thẻ tranh; sổ viết nhật ký; thước dùng cho mục đích văn phòng và 

văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 18: Túi xách; túi xách nam; túi nhỏ bằng da; ví đựng danh thiếp; ví đựng đồ trang 

điểm, chưa có đồ bên trong. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, nghề, thể thao hoặc 

hiểu biết chung; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 

trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách; sản xuất phim video trong lĩnh vực giáo 

dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao; dịch vụ hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 

lĩnh vực ghi chép và lĩnh vực ghi nhớ trong học tập.  
 

Nhóm 42: Cung cấp các ứng dụng phần mềm máy tính để vận hành điện tử và thu thập 

hình ảnh, hình vẽ và ghi chú điện tử; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính, cho 

thuê máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải 

xuống được để tổ chức, xem, biên tập và chuyển đổi nội dung số dưới dạng tài liệu bằng 

văn bản hoặc hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải 

xuống được để quảng cáo và chia sẻ phương tiện và thông tin số thông qua mạng liên lạc 

và máy tính toàn cầu; nghiên cứu phương pháp ghi (viết) và sắp xếp ghi chú.  
 

 
(210) 4-2018-46080 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13; A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ, xanh cốm, trắng. 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
xây dựng và thương mại ASVN  
(VN) 
Số nhà 262C, đường Thụy Khuê, phường 

Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: chế phẩm sinh học, thức ăn cho cá, thuốc thú y cho cá, phụ 

kiện cho hồ cá như: máy bơm bể cá, máy lọc dùng để vệ sinh bể cá, máy sủi ô xi, máy sục 

khí.  
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(210) 4-2018-46081 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.21; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, nâu, xanh dương đậm. 
(731) Trường đại học quốc tế Miền 

Đông  (VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 
nghiệp Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục vì mục đích nghiên cứu khoa 
học. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu các đề án khoa học; tư vấn các đề tài nghiên 
cứu khoa học. 

 

 
(210) 4-2018-46082 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.5; 24.13.1; A24.15.11; 24.15.21 (540) 

 

(731) Nguyễn Bắc Hải  (VN) 
E10/103 Thành Công, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cụ thể là: chất bổ sung dinh dưỡng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-46083 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A16.1.5; A24.15.7; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và giải 
pháp công nghệ Nhật Việt  
(VN) 
Số 22 ngách 5 ngõ 281 tổ 48b phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh ánh sáng; hệ thống điện cho việc 

điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; mạch tích hợp; thiết bị điều khiển từ xa; pin 
mặt trời; máy truyền phát tín hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu; thiết bị nạp ắc quy; thiết 
bị sạc pin; thiết bị để xử lý dữ liệu.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị báo hiệu chống trộm, bộ điều chỉnh ánh sáng, hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, mạch tích hợp, thiết bị điều khiển từ 
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xa, pin mặt  trời, máy truyền phát tín hiệu, thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết bị nạp ắc 
quy, thiết bị sạc pin,  thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 

(210) 4-2018-46084 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A16.1.5; A24.15.7; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và giải 
pháp công nghệ Nhật Việt  
(VN) 
Số 22 ngách 5 ngõ 281 tổ 48b phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh ánh sáng; hệ thống điện cho việc 

điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; mạch tích hợp; thiết bị điều khiển từ xa; pin 
mặt trời; máy truyền phát tín hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu; thiết bị nạp ắc quy; thiết 
bị sạc pin; thiết bị để xử lý dữ liệu.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị báo hiệu chống trộm, bộ điều chỉnh ánh sáng, hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, mạch tích hợp, thiết bị điều khiển từ 
xa, pin mặt  trời, máy truyền phát tín hiệu, thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết bị nạp ắc 
quy, thiết bị sạc pin,  thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 
 

 
(210) 4-2018-46085 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A16.1.5; A24.15.7; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và giải 
pháp công nghệ Nhật Việt  
(VN) 
Số 22 ngách 5 ngõ 281 tổ 48b phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh ánh sáng; hệ thống điện cho việc 

điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; mạch tích hợp; thiết bị điều khiển từ xa; pin 
mặt trời; máy truyền phát tín hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu; thiết bị nạp ắc quy; thiết 
bị sạc pin; thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị báo hiệu chống trộm, bộ điều chỉnh ánh sáng, hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, mạch tích hợp, thiết bị điều khiển từ 
xa, pin mặt  trời, máy truyền phát tín hiệu, thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết bị nạp ắc 
quy, thiết bị sạc pin,  thiết bị để xử lý dữ liệu.  
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(210) 4-2018-46087 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại  
tổng hợp và du lịch An Mỹ 
Phát   (VN) 
Số nhà 206 đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, 
phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu để bôi trơn; đầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu điezel; nhiên liệu.   

 

 
(210) 4-2018-46088 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại  
tổng hợp và du lịch An Mỹ 
Phát  (VN) 
Số nhà 206 đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, 
phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cửa kim loại bọc thép, cửa xếp bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-46089 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A26.11.12 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp và du lịch An Mỹ 
Phát  (VN) 
Số nhà 206 đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, 
phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu điezel; nhiên liệu.  
 

Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa kim loại bọc thép; cửa xếp bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy cắt; máy bào; máy bơm nước; dụng cụ đầm; thiết bị hàn dùng điện; máy 
phát điện.  

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; thông tin 
về thương mại.  
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(210) 4-2018-46090 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Đình Tiệp  (VN) 
41/23 đường số 2, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-46091 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Vũ Đình Xuân  (VN) 
Thôn Làng Len, xã Hải Lựu, huyện Sông 
Lô, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ cửa cuốn, bộ ray treo cửa kính, bản lề sàn cửa kính thủy 

lực, cửa nhôm kính, cửa tự động.  
 

 
(210) 4-2018-46092 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; 26.4.4 
(591) Xanh cô ban, xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Automotive 
Glass Fitting Parts Việt Nam  
(VN) 
C3/1A2 ấp 4 đường Phạm Hùng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ.  

 

 
(210) 4-2018-46093 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.3.1 
(591) Trắng, đen nhạt, xanh cô ban. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Automotive 
Glass Fitting Parts Việt Nam  
(VN) 
C3/1A2 ấp 4 đường Phạm Hùng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: lốp ô tô, thân xe ô tô, khung gầm của ô tô, 

đai bảo hiểm dùng cho ghế ngồi xe cộ, mui xe ô tô, phanh cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2018-46096 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Nguyễn Vũ Gia  (VN) 
Số 5 ngõ 121 Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-46097 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Nguyễn Vũ Gia  (VN) 
Số 5 ngõ 121 Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-46101 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A11.3.7; 8.7.5; A1.1.10; 6.1.2 

(591) Trắng, hồng, xanh lam nhạt, xanh lam 

đậm, xám, tím nhạt, da cam, đen, đỏ, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
quốc tế Hải Châu  (VN) 
Số 45 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Gia vị như: muối, bột ngọt, bột canh, hạt tiêu, mì chính, bột nêm. 
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(210) 4-2018-46102 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.7; 8.7.5; A1.1.10; 25.1.6 
(591) Xanh tím, tím, da cam, trắng, đỏ, vàng, 

xanh lá cây, xanh lá cậy nhạt, đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế Hải Châu  (VN) 
Số 45 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị như: muối; bột ngọt; bột canh; hạt tiêu; mì chính; bột nêm. 

 

 
(210) 4-2018-46103 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
(731) WESTERN DIGITAL 

TECHNOLOGIES, INC.  (US) 
5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 
California 95119, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi đa phương tiện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình 

ảnh; ổ đĩa dự phòng cho máy vi tính; máy chủ đám mây; máy chủ truyền thông thông tin 
[phần cứng máy vi tính]; bộ phận và thiết bị ngoại vi cho máy vi tính; bộ phận của máy vi 
tính; máy chủ dữ liệu máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính và bộ nhớ máy vi tính cho thiết bị lưu 
trữ được kết nối mạng để chia sẻ tệp tin và sao lưu vào đám mây; phần cứng máy vi tính; 
phần cứng và phần mềm máy vi tính để lưu trữ dữ liệu; phần cứng máy vi tính cho trò chơi 
và chơi trò chơi; phần cứng máy vi tính để tải lên, lưu trữ, phục hồi, tải về, truyền và 
chuyển phát nội dung kỹ thuật số; phần cứng máy vi tính để tải lên, lưu trữ, phục hồi, tải 
về, truyền và chuyển phát nội dung mạng; thiết bị lưu trữ phần cứng máy vi tính để lưu trữ 
và phục hồi dữ liệu; bộ nhớ máy vi tính; phần cứng mạng máy vi tính; máy chủ mạng máy 
vi tính; thiết bị lưu trữ mạng máy vi tính, cụ thể là lưu trữ và sao lưu dữ liệu điện tử tại chỗ 
hoặc thông qua một mạng viễn thông, máy chủ máy vi tính; phần mềm máy vi tính; phần 
mềm máy vi tính để cho phép phục hồi dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, cụ thể là ổ đĩa cứng, ổ đĩa kỹ thuật số, ổ cứng thể rắn, phương tiện truyền thông lưu 
trữ kỹ thuật số để trống, ổ cứng lai và thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; bộ 
nhớ điện tử; máy chủ tệp tin; bộ nhớ flash (bộ nhớ cực nhanh); ổ đĩa cứng; mạch tích hợp; 
hộp đựng ổ đĩa cứng trong; hộp đựng ổ cứng thể rắn trong; phần cứng máy chủ kết nối 
mạng; máy chủ mạng; thiết bị bộ nhớ bán dẫn; phần mềm để truy cập vi-đê-ô và dữ liệu 
được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ máy tính được phân phối; phần mềm để nén dữ liệu; 
phần mềm để phân tích và tối ưu hóa hệ thống máy tính; phần mềm để mã hóa dữ liệu; 
phần mềm tối đa hóa lưu trữ dữ liệu; phần mềm để vận hành và quản lý thiết bị lưu trữ dữ 
liệu: ổ cứng thể rắn. 
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(210) 4-2018-46104 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.5; 8.5.1; A8.5.2 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Lực  (VN) 
762/36/48B, quốc lộ 1A, KP 11, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn các món; thịt lợn ướp; chân giò quay; thịt lợn xông khói. 

 

 
(210) 4-2018-46105 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A8.5.3; 1.15.5 
(591) Da cam, đỏ nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Đình An  (VN) 
Tổ 19, ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; lạp xưởng; xúc xích. 

 

 
(210) 4-2018-46106 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ AN VI  (VN)
123/9 đường số 8, khu phố 1, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm sấy khô; nấm đã được bảo quản; nấm đóng hộp. 
 

Nhóm 31: Sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; rau tươi. 
 

 
(210) 4-2018-46107 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ AN VI  (VN)
123/9 đường số 8, khu phố 1, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Nấm sấy khô; nấm đã được bảo quản; nấm đóng hộp. 
 
Nhóm 31: Sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; rau tươi. 

 

 
(210) 4-2018-46108 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

ghi. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cửu Tuấn  (VN) 
283 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất bảo vệ cho xi măng, trừ 

sơn và dầu; chất bảo quản công trình xây bằng gạch, trừ sơn và dầu; hóa chất để sản xuất 
sơn, hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; chất bảo vệ ngói, trừ sơn và dầu; 
chất phụ gia dùng cho xi măng. 

 
Nhóm 02: Sơn; sơn tổng hợp từ nhựa keo; sơn lót; sơn dạng phun; sơn nước, sơn xi măng; 
sơn chống gỉ; sơn chống thấm; sơn chống bẩn; sơn dùng cho tấm lợp mái nhà; sơn diệt 
khuẩn; sơn chịu nhiệt; chất dùng để pha loãng sơn; sơn dùng cho nhựa đường; chất định 
hình sơn; vôi quét tường; chất chống thấm dùng cho sơn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm trong các nhóm trên (hóa chất chống thấm 
nước cho xi măng trừ sơn, chất bảo vệ cho xi măng trừ sơn và dầu, chất bảo quản công 
trình xây bằng gạch, trừ sơn và dầu, hóa chất để sản xuất sơn, hóa chất chống ẩm dùng 
cho phần xây nề trừ sơn, chất bảo vệ ngói trừ sơn và dầu, chất phụ gia dùng cho xi măng, 
sơn, sơn tổng hợp từ nhựa keo, sơn lót, sơn dạng phun, sơn nước, sơn xi măng, sơn chống 
gỉ, sơn chống thấm, sơn chống bẩn, sơn dùng cho tấm lợp mái nhà, sơn diệt khuẩn, sơn 
chịu nhiệt, chất dùng để pha loãng sơn, sơn dùng cho nhựa đường, chất định hình sơn, vôi 
quét tường, chất chống thấm dùng cho sơn); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ 
tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; trang trí các quầy kính cửa hàng; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-46109 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK thương mại 
dịch vụ Ngọc Như ý  (VN) 
Số 41, đường D2A, khu phố thị thương 
mại Sóng Thần, khu phố Thống Nhất 1, 
phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2018-46110 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Quốc Phong  (VN) 
27/4A đường số 12, khu phố 4, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2018-46111 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Quốc Phong  (VN) 
27/4A đường số 12, khu phố 4, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2018-46112 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Châu Vĩnh Luật  (VN) 

Tổ 8, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2018-46113 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Châu Vĩnh Luật  (VN) 

Tổ 8, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da. 

 

(210) 4-2018-46114 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Châu Vĩnh Luật  (VN) 

Tổ 8, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2018-46115 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.13.1; 5.13.25; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, vàng nhạt, hồng. 
(731) Công ty TNHH Thiên Hoa Sứ  

(VN) 
Lô L1-26A & L1-26B khối Đế khu hỗn 
hợp cao ốc Điểm Nhấn (Landmark) D, 
khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, số 772 
Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-46116 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14; A24.15.11 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thoại Mỹ  (VN) 
214/19/36 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp (spa); dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ 
tư vấn làm đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2018-46117 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.3.14; 18.3.23; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần Thủy sản 584 

Nha Trang  (VN) 
584 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm pha sẵn gia vị; cá được bảo quản, đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2018-46118 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.3.14; 18.3.23; 3.9.1; A6.3.4; 1.17.25; 

26.4.2 
(591) Đen, trắng, đen nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Thủy sản 584 

Nha Trang  (VN) 
584 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm pha sẵn gia vị; cá được bảo quản, đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2018-46119 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần GREENPAN  

(VN) 
Lô 25-27 đường Trung tâm khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy làm bằng kim loại. 
 

Nhóm 17: Tấm panel cách nhiệt dùng trong kỹ nghệ lạnh và xây dựng. 
 

Nhóm 19: Cửa cách nhiệt PU dùng trong kho lạnh, kho mát và kho chứa hàng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
994 

(210) 4-2018-46120 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.5.15; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại Đại 

Trung Phát  (VN) 
83/3C tổ 10, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; khí đốt; dầu nhớt; dầu thô.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu thô, xăng dầu, khí đốt, dầu nhớt và các sản phẩm liên quan. 
 

 
(210) 4-2018-46121 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WANG, YUNG - SHENG  (TW) 

No.37, Ln31, Zhongyong 5th Rd., Shilin 
Dist., Taipei City 111, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (như trà sữa, hồng trà, lục trà và các loại trà 

khác); đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà sữa, cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-46122 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A14.7.20; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Tuấn Nhung  
(VN) 
411/7-411/9 Tân Thới Hiệp 21, KP1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh mũ (nón) bảo hiểm. 
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(210) 4-2018-46124 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A11.3.3; A1.1.10; A1.1.5; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh Sài Gòn An Lộc  (VN) 
30 - 32 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-46125 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần LAVIFOOD  
(VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp 

Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn), nước ép từ rau củ quả 

(không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-46126 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Trường đại học Đông Đô  (VN) 
Tầng 5, số 60 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; pin điện thoại; bộ sạc cho pin điện; tai nghe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tư vấn về giáo dục và đào tạo; thông tin về giáo 

dục; tổ chức điều khiển hội nghị. 
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(210) 4-2018-46127 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 25.1.6; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hồ bơi 5 Sao 
Việt Nam  (VN) 
43A Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bể bơi [kết cấu] bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Bể bơi [kết cấu] không bằng kim loại; bể xây. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dưới nước; sửa chữa dưới nước; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê 
thiết bị xây dựng; bảo dưỡng bể bơi. 

 

 
(210) 4-2018-46128 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH BINGBOX Việt 

Nam  (VN) 
58 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la; 

kem lạnh ăn được; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ chuẩn bị thức ăn để 
mang đi và thức ăn nhanh do nhà hàng thực hiện; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ phục vụ đồ ăn và đồ uống để mang đi do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-46129 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Lương Sơn Đỉnh  (VN) 

B1-1025 c/c B1 Trường Sa, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương 

liệu cà phê. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
997 

(210) 4-2018-46130 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 25.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM-DV ANON  
(VN) 
Officetel 4.33, tầng 4, Sunrise City - 
North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê và phòng trà, quầy ăn nhẹ, quán giải 

khát. 
 

 
(210) 4-2018-46131 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần gạch men 
Cosevco  (VN) 
Đường số 9, KCN Hòa Khánh, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là gạch men.  

 

 
(210) 4-2018-46132 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.9.3; A5.1.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, nâu nhạt, trắng, vàng nghệ, 

đỏ, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 
tinh bột nghệ Tam Thành  (VN)
Thôn 6, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh bột nghệ dùng cho mục đích làm đẹp. 
 

Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Nghệ, nghệ vàng (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản.  
 

Nhóm 40: Chế biến tinh bột nghệ. 
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(210) 4-2018-46133 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh bất động sản EVOREAL  
(VN) 
Số 81 Trường Chinh, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 

 
(210) 4-2018-46134 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
DTD Hợp Nhất  (VN) 
Số 9 ngõ 142 Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang bao gồm: quần áo, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, tất, thắt 
lưng, găng tay, cà vạt, giày, dép, túi, ví, cặp xách, ba lô, kính thời trang. 

 

 
(210) 4-2018-46135 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.6 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Kim Mai  (VN) 

14B Phan Huy Chú, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ nối tóc. 
 

 
(210) 4-2018-46136 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.11.3; 20.7.1; 7.1.5; A7.1.12; 7.5.2; 

A1.1.10; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, lục lam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trường Cao đẳng Y tế Hà 
Đông   (VN) 
Số 39 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2018-46137 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-46138 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-46139 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 23 Tháng 9  
(VN) 
11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-46140 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.3.15; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tôn Thành  
(VN) 
14/21 Bình Tiên, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 08: Bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng (dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2018-46141 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL 

CO., LTD.  (CN) 
18, Xinfeng st., Changlong, Huangjiang, 
Dongguan 523766, China 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng, pin có thể sạc được; thiết bị sạc pin; cáp dữ liệu; pin dùng 

cho xe cộ chạy bằng điện; bộ nắn điện; ổ cắm di động; tai nghe; loa; pin dùng cho điện 
thoại; phim bảo vệ cho màn hình điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-46144 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Bùi Đình Thiên  (VN) 
Số 220/94 đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, 
phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-46148 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 1.17.11; 24.17.21; 24.1.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu Phát triển 
Vovinam và Thể thao  (VN) 
Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Huy chương; phù hiệu và huy hiệu làm bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; 

đồng hồ. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao, giày dép thể thao, mũ nón thể thao; tất thể thao. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao dùng để tập võ thuộc này bao gồm: đệm lót để bảo vệ [bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho đấu võ], găng tay đấm bốc, áo giáp, vợt tập đá, khiên tập 
đá. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; mua bán: huy chương, phù hiệu, huy hiệu làm bằng kim loại quý, 
đồng hồ bấm giờ, đồng hồ, dụng cụ thể thao, quần áo, giày, dép, mũ, nón, tất, vớ thể thao. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dạy võ; tổ chức các giải thi đấu võ; sắp xếp và tổ chức hội 
thảo; tổ chức các cuộc triển lãm về võ thuật; xuất bản sách, tạp chí và bản tin liên quan 
đến võ thuật. 

 
Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ điều tra thông tin cá 
nhân; dịch vụ thám tử tư; vệ sĩ cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2018-46149 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 24.17.15; 24.17.21; 2.7.13; 

2.7.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen, 

trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu Phát triển 
Vovinam và Thể thao  (VN) 
Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Huy chương; phù hiệu và huy hiệu làm bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; 

đồng hồ. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao, giày dép thể thao, mũ nón thể thao; tất thể thao. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao dùng để tập võ thuộc này bao gồm: đệm lót để bảo vệ [bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho đấu võ], găng tay đấm bốc, áo giáp, vợt tập đá, khiên tập 
đá. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; mua bán: huy chương, phù hiệu, huy hiệu làm bằng kim loại quý, 
đồng hồ bấm giờ, đồng hồ, dụng cụ thể thao, quần áo, giày, dép, mũ, nón, tất, vớ thể thao. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dạy võ; tổ chức các giải thi đấu võ; sắp xếp và tổ chức hội 
thảo; tổ chức các cuộc triển lãm về võ thuật; xuất bản sách, tạp chí và bản tin liên quan 
đến võ thuật. 

 
Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ điều tra thông tin cá 
nhân; dịch vụ thám tử tư; vệ sĩ cho cá nhân. 
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(210) 4-2018-46150 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Nâu đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chí Trường VN  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: cửa phòng bằng sắt, cửa phòng bằng hợp kim, cửa phòng bằng gỗ, 

cửa đi bằng sắt, cửa đi bằng hợp kim, cửa đi bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2018-46151 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chí Trường VN  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: cửa phòng bằng sắt, cửa phòng bằng hợp kim, cửa phòng bằng gỗ, 

cửa đi bằng sắt, cửa đi bằng hợp kim, cửa đi bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2018-46152 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 14.5.21; 14.5.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Kim Anh   (VN) 
9 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khóa bằng kim loại; mua bán ổ khóa bằng kim loại; mua bán đinh 

bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản lề cửa bằng kim loại; mua bán 
thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn kéo bàn, tủ). 

 

 
(210) 4-2018-46153 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty CP Trung tâm y học 
cổ truyền Cát Lâm Đường  
(VN) 
Số 43, đường Lê Nin, khối 19, xã Nghi 
Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 44: Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, dược y học cổ truyền; chữa bệnh bằng 
phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; chăm sóc 
giảm đau.  

 

 
(210) 4-2018-46154 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm, sơn phủ nội ngoại thất, sơn trang trí, sơn chịu hóa 

chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ mau khô, matit có dầu.   
 

Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-46155 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Vàng cam, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm, sơn phủ nội ngoại thất, sơn trang trí, sơn chịu hoá 

chất, sơn chung bụi, sơn chống rỉ mau khô, matit có dầu.  
 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-46163 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 20.7.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TH Thăng 
Long   (VN) 
Số 33 ngõ 49 Vân Hồ 2, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2018-46164 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 20.7.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TH Thăng 
Long    (VN) 
Số 33 ngõ 49 Vân Hồ 2, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2018-46165 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 20.7.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TH Thăng 
Long   (VN) 
Số 33 ngõ 49 Vân Hồ 2, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2018-46167 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Mỹ Linh   (VN) 
Phòng 618, tòa nhà CT1 - The Pride, 
đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ trang điểm, thẩm mỹ viện, chăm sóc sức 

khỏe, dịch vụ trị liệu dịch vụ chăm sóc da, xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2018-46168 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồ Hoài Khanh   (VN) 
1.11 lô 4 khu B chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và gia sư; đào tạo thực hành [thao diễn và thao tác 

thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2018-46169 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1; 2.9.10 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Nguyễn 
dental lab   (VN) 
286/14 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm 

mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2018-46170 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.5.19; 3.5.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu Song 
MÃ   (VN) 
193/13 Nguyễn Đình Chính, phường 11, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Keo xịt tóc, keo xịt màu cho tóc, keo vuốt tóc, bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm), 

mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc.  
 

 
(210) 4-2018-46171 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
xuất nhập khẩu Nguyễn Minh  
(VN) 
19/27A Lam Sơn, phường 5, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được sơ chế và bảo quản; trái cây đóng hộp; trái cây đã sấy khô; trái 

cây cắt lát sấy khô; hạt đã chế biến đóng gói.  
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(210) 4-2018-46172 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
xuất nhập khẩu Nguyễn Minh  
(VN) 
19/27A Lam Sơn, phường 5, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trái cây tươi, trái cây đã qua chế biến đóng gói; 

kinh doanh hệ thống bán lẻ: trái cây tươi, trái cây đã qua chế biến đóng gói; thương mại 

điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng: trái cây tươi, trái cây đã qua chế biến 

đóng gói; nhượng quyền thương mại.  
 

 
(210) 4-2018-46173 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.3.14 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
xuất nhập khẩu Nguyễn Minh  
(VN) 
19/27A Lam Sơn, phường 5, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được sơ chế và bảo quản; trái cây đóng hộp; trái cây đông lạnh; trái 

cây đã sấy khô; trái cây cắt lát.  
 

 
(210) 4-2018-46174 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.4.4 

(591) Xanh ngọc đậm, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, đỏ, cam, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phòng khám 
Sản khoa Nhi khoa và Bảo 
sanh Sài Gòn  (VN) 
722 - 724 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 

Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ hộ sinh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe; 

phòng khám chuyên khoa (khoa sinh sản, khoa nhi, phụ khoa).  
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(210) 4-2018-46175 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.4.4 
(591) Xanh ngọc đậm, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, đỏ, cam, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phòng khám 
Sản khoa Nhi khoa và Bảo 
sanh Sài Gòn  (VN) 
722 - 724 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ hộ sinh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe; 

phòng khám chuyên khoa (khoa sinh sản, khoa nhi, phụ khoa).  
 

 
(210) 4-2018-46177 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tổng Công ty Công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về); 

nền tảng phần mềm máy vi tính (chương trình máy tính, đã được ghi hoặc tải về); phần 
mềm gắn trên điện thoại di động; thẻ từ được mã hóa; thẻ bị mã hóa từ tính; thẻ chíp điện 
tử; thẻ thanh toán điện tử.   

 
Nhóm 14: Đồng hồ điện tử; đồng hồ (dạng vòng đeo tay có gắn đồng hồ điện tử).   

 
Nhóm 16: Thẻ bằng nhựa (không bao gồm các loại thẻ đã mã hóa hoặc được từ tính). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 

 

 
(210) 4-2018-46178 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tổng Công ty Công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về); 
nền tảng phần mềm máy vi tính (chương trình máy tính, đã được ghi hoặc tải về); phần 
mềm gắn trên điện thoại di động; thẻ từ được mã hóa; thẻ bị mã hóa từ tính; thẻ chíp điện 
tử; thẻ thanh toán điện tử.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ điện tử; đồng hồ (dạng vòng đeo tay có gắn đồng hồ điện tử).  

 
Nhóm 16: Thẻ bằng nhựa (không bao gồm các loại thẻ đã mã hóa hoặc được từ tính).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng.  

 

(210) 4-2018-46179 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tổng Công ty Công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về); 

nền tảng phần mềm máy vi tính (chương trình máy tính, đã được ghi hoặc tải về); phần 
mềm gắn trên điện thoại di động; thẻ từ được mã hóa; thẻ bị mã hóa từ tính; thẻ chíp điện 
tử; thẻ thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ điện tử; đồng hồ (dạng vòng đeo tay có gắn đồng hồ điện tử).  

 
Nhóm 16: Thẻ bằng nhựa (không bao gồm các loại thẻ đã mã hóa hoặc được từ tính).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 

 

 
(210) 4-2018-46180 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ORION CORPORATION   (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chủ yếu dựa trên trứng; chất hỗ trợ dinh dưỡng dùng làm 

chất bổ sung ăn kiêng; bánh kẹo chứa thuốc; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 
mục đích trị liệu; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; kẹo cao su dùng cho dược phẩm; kẹo, chứa thuốc; 
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đồ uống y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 
năng chủ yếu dựa trên trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thực phẩm 
chức năng chủ yếu dựa trên bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-46181 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ORION CORPORATION    (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp, đông lạnh, đông khô, đã chế biến, bảo quản, sấy khô và nấu 

chín; rau đóng hộp, đông lạnh, đông khô, đã chế biến, bảo quản, sấy khô và nấu chín; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây sấy khô; miếng thạch khô (thạch kanten) [cho thực 
phẩm và không phải là bánh kẹo]; thạch làm từ rễ cây lưỡi quỷ (Konjac) (thạch konnyaku) 
[làm thực phẩm và không phải là bánh kẹo]; mứt nhão làm từ trái cây; thạch trái cây 
[không phải bánh kẹo]; trái cây đã qua sơ chế được bảo quản; thạch cho thực phẩm 
[không phải bánh kẹo]; thạch rau quả [làm thực phẩm và không phải là bánh kẹo]; trái cây 
lát mỏng; thạch nhân sâm [dùng làm thực phẩm]; thạch để làm thức ăn không phải bánh 
kẹo; các sản phẩm làm từ nhân sâm đỏ đã được chế biến [dùng làm thực phẩm]; thạch 
nhân sâm đỏ [dùng làm thực phẩm]; kem trên cơ sở thực vật.  

 

 
(210) 4-2018-46182 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ORION CORPORATION   (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột mỳ và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo gôm; bánh gạo; bánh bích 

quy; bánh mỳ; bánh su kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; thanh thạch vị ngọt làm từ đậu, bánh 
kẹo dạng thạch; các sản phẩm làm từ sô cô la; sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh quy; 
bánh quy giòn; bánh mỳ (kẹp xúc xích), thực phẩm chủ yếu dựa trên bột mỳ và các chế 
phẩm làm từ bột mỳ.   

 
 

(210) 4-2018-46183 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) ORION CORPORATION   (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây không chứa cồn; nước ép trái cây; nước quả cô đặc 

không chứa cồn; dịch đặc để làm đồ uống trái cây không cồn; đồ uống nước khoáng; đồ 

uống dùng trong thể thao giàu protein; bia; đồ uống có hương vị bia không cồn; đồ uống 

chứa vitamin không dùng cho mục đích y tế; nước [đồ uống]; đồ uống đẳng trương cung 

cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 

đông sữa chua; chiết xuất của trái cây dùng cho đồ uống [không có cồn]; chất chiết rau 

cho đồ uống; nước ép nhân sâm [dùng làm đồ uống, không dùng cho mục đích y tế]; đồ 

uống bổ sung dinh dưỡng dựa trên rau và nước chiết trái cây không dùng cho mục đích y 

tế; đồ uống có lợi cho sức khỏe dựa trên rau và nước chiết trái cây không dùng cho mục 

đích y tế; nước ép rau [đồ uống]; dịch đặc, xi rô và bột sử dụng để làm nước ngọt; đồ 

uống cô-la; nước uống có ga; đồ uống làm từ nước biển không dùng cho mục đích y tế; 

nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2018-46184 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh dương, xanh lơ. 

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Đất 
Việt   (VN) 
Số 36, đường Tôn Đức Thắng, khóm 10, 

phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; tôm chế biến dạng mắm nguyên con (tôm chao); cá khô; tôm khô.  
 

 
(210) 4-2018-46185 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.9; A1.1.3; A26.11.8 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm B 
HAPPY  (VN) 
6/6 đường số 05, phường Bình Trưng 

Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-46186 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.8; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Đỏ gạch, trắng. 
(731) Công ty TNHH nội thất Bền 

Vững   (VN) 
E44 Nhật Tảo, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ thi công xây dựng; dịch vụ lắp đặt hệ thống 
điện nước lò sưởi và điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2018-46189 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 
thuốc; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 
nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-46190 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-46191 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-46192 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 
nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-46193 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.   
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 
cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 
chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 
dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sũa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực 
vật, xúc xích, bơ, gia vị.  

 

 
(210) 4-2018-46194 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 
tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.   

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 
cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 
chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 
dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sũa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực 
vật, xúc xích, bơ, gia vị.  

 

 
(210) 4-2018-46195 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 
tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 
cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 
chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 
dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực 
vật, xúc xích, bơ, gia vị.  

 
 

(210) 4-2018-46196 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, thực phẩm, 

bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực 

vật, xúc xích, bơ, gia vị.  
 

 
(210) 4-2018-46197 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 

Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, duợc chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, thực phẩm, 

bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực 

vật, xúc xích, bơ, gia vị.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46198 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 

Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chúa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán: lương thực, thực phầm, 

bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực 

vật, xúc xích, bơ, gia vị.  
 

 
(210) 4-2018-46199 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1 

(591) Nâu đỏ, vàng, nâu, vàng nhạt, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Go Coffee  
(VN) 
310 A, đường Duy Tân, ấp Bảo Vinh A, 

xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46200 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Hoàng Đức Quảng  (VN) 
Số 19-C8 phố Giảng Võ, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói xây dựng và gạch trang trí; gạch thông; gạch men; gạch ốp lát. 
 

 
(210) 4-2018-46201 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 

Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chúa thuốc, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần; dây truyền dịch. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 

kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, 

xúc xích, bơ, gia vị. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46202 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.13; 3.7.21; A3.7.24; A5.3.13 

(591) Xanh lục, vàng đậm, trắng. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nam Cường Hà Nội  (VN) 
Lô 24 đường Đông A, khu đô thị mới 

Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới 

bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-46203 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 

Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 

kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, 

xúc xích, bơ, gia vị. 
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(210) 4-2018-46204 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24 

(591) Tím đậm, vàng đậm, trắng. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nam Cường Hà Nội  (VN) 
Lô 24 đường Đông A, khu đô thị mới 

Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới 

bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-46205 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 

Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 

kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, 

xúc xích, bơ, gia vị. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46206 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 
cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 
chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 
dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, 
xúc xích, bơ, gia vị. 

 

 
(210) 4-2018-46207 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 

kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, 

xúc xích, bơ, gia vị. 
 

 
(210) 4-2018-46208 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 

Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 

tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 

dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 

cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 

dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 

sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 

kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, 

xúc xích, bơ, gia vị. 
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(210) 4-2018-46209 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Nhất  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 
thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng 
cho mục đích y tế, miếng dán hạ sốt dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân 
chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ tránh thai, que thử thai sớm, bút thử thai, bơm kim tiêm 
dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, 
xúc xích, bơ, gia vị. 

 

 
(210) 4-2018-46210 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Dũng  (VN) 
Số 9A, ngõ 630 Trường Trinh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu; vật lý trị liệu; cố vấn về lĩnh vực dược học; 
dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-46211 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc bích. 
(731) XIE, QINPAI  (CN) 

No.4, Jiuheng, Yucun village, Guantang 
town, Xiangqiao district, Chaozhou city, 
Guangdong province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 
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1022 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2018-46212 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh dương, xanh đen, đen, trắng, xanh 

lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sáng Tạo Đất 
Việt  (VN) 
236/7 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm bằng đồng dùng cho thờ cúng và mỹ nghệ bao gồm: lư hương, đinh 

thờ, bình hoa, tượng thờ, chuông đồng, tranh đồng. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ bằng đồng. 
 

 
(210) 4-2018-46213 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh ZAHA  (VN) 
236/7 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: bảng mạch điện, vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp]; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED), đèn chiếu sáng cho xe cộ, đèn 
trợ sáng, đèn sạc, đèn pha xe gắn máy, các bộ phận đèn pha dùng cho xe cộ có thể dùng 
cho xe gắn máy; cụm đèn xi nhan xe gắn máy, các bộ phận đèn xi nhan dùng cho xe cộ, 
phụ tùng xe máy (kính xe, gương chiếu hậu dùng cho xe cộ, giá gắn giữ biển số xe dùng 
cho xe cộ, vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô, chân 
chống bên dùng cho xe gắn máy, đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy, tay lái 
(ghi đông) dùng cho xe gắn máy, giá kê của xe (baga), giỏ xe gắn máy, còi xe, ốp ống xả 
(pô) xe máy, tay phanh xe máy), biển số xe không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-46215 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 13.1.6; 24.1.1; 26.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Tuấn Văn  (VN) 
220/36/8 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn các loại, đèn led. 
 

 
(210) 4-2018-46216 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 13.1.6; 24.1.1; 26.5.1; 26.1.1; 26.1.6; 

26.2.7; A25.7.6 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Tuấn Văn  (VN) 
220/36/8 đường số 10, phường 9, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời như: đèn đường, đèn trụ 

cổng, đèn pha, đèn led. 
 

 
(210) 4-2018-46217 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 24.1.1; 26.5.1; A3.7.24; 26.1.1; 

26.1.4 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Tuấn Văn  (VN) 
220/36/8 đường số 10, phường 9, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quạt trần, quạt điện công nghiệp; mua bán quạt trần, quạt điện dân 

dụng. 
 

 
(210) 4-2018-46218 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Minh  (VN) 
Đội 2, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu; bán lẻ xăng dầu nhớt, đồ uống trong các cửa hàng chuyên 

doanh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46219 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.5.1; A3.5.24; 3.7.17; A5.3.13; A5.3.14

(591) Màu hồng-màu xanh lá trên nền màu 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BIBIGOLD  (VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Bỉm. 
 

 
(210) 4-2018-46220 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-46221 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46222 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

 
(210) 4-2018-46223 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

ALTOKA  (VN) 
Số nhà 131, đường Trần Nguyên Đán, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành; sữa chua. 

 
 

 
(210) 4-2018-46224 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

ALTOKA  (VN) 
Số nhà 131, đường Trần Nguyên Đán, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành; sữa chua. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46225 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-46226 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế. 

 
 

 
(210) 4-2018-46227 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46228 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia. 
 

 
(210) 4-2018-46229 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-46230 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành, sữa chua.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46231 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia. 
 

(210) 4-2018-46232 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm, dụng cụ vệ sinh thân thể và mỹ phẩm; 

dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược phẩm và chế phẩm vitamin; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
trái cây và rau củ đã bảo quản, trái cây và rau củ đông lạnh, trái cây và rau củ sấy khô, 
trái cây và rau củ đã nấu chín; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hồng sâm và các sản phẩm 
hồng sâm đã chế biến; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm đã chế biến, dầu ăn và mỡ 
ăn, các sản phẩm thực phẩm làm từ dầu ăn và mỡ ăn; dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản 
phẩm thực phẩm và đồ uống đã chế biến có chứa nhân sâm; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
chất bổ sung ăn kiêng cho người, thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 
cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thảo dược và rong biển/tảo biển dùng làm 
dược liệu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đã chế biến trên 
cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bánh kẹo, bánh mì, sô cô la, kẹo, kem, mật ong, trà, cà phê 
và ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, nước ngọt, chế phẩm để làm đồ uống có ga, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn. 

 
 

 
(210) 4-2018-46233 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm, dụng cụ vệ sinh thân thể và mỹ phẩm; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược phẩm và chế phẩm vitamin; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
trái cây và rau củ đã bảo quản, trái cây và rau củ đông lạnh, trái cây và rau củ sấy khô, 
trái cây và rau củ đã nấu chín; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hồng sâm và các sản phẩm 
hồng sâm đã chế biến; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm đã chế biến, dầu ăn và mỡ 
ăn, các sản phẩm thực phẩm làm từ dầu ăn và mỡ ăn; dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản 
phẩm thực phẩm và đồ uống đã chế biến có chứa nhân sâm; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
chất bổ sung ăn kiêng cho người, thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 
cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thảo dược và rong biển/tảo biển dùng làm 
dược liệu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đã chế biến trên 
cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bánh kẹo, bánh mì, sô cô la, kẹo, kem, mật ong, trà, cà phê 
và ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, nước ngọt, chế phẩm để làm đồ uống có ga, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-46234 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A1.1.10; A1.1.5; A5.11.2 
(591) Vàng đồng, nâu, đỏ, xanh nước biển 

đậm, đen, trắng. 
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm, dụng cụ vệ sinh thân thể và mỹ phẩm; 

dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược phẩm và chế phẩm vitamin; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
trái cây và rau củ đã bảo quản, trái cây và rau củ đông lạnh, trái cây và rau củ sấy khô, 
trái cây và rau củ đã nấu chín; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hồng sâm và các sản phẩm 
hồng sâm đã chế biến; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm đã chế biến, dầu ăn và mỡ 
ăn, các sản phẩm thực phẩm làm từ dầu ăn và mỡ ăn; dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản 
phẩm thực phẩm và đồ uống đã chế biến có chứa nhân sâm; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
chất bổ sung ăn kiêng cho người, thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 
cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thảo dược và rong biển/tảo biển dùng làm 
dược liệu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đã chế biến trên 
cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bánh kẹo, bánh mì, sô cô la, kẹo, kem, mật ong, trà, cà phê 
và ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, nước ngọt, chế phẩm để làm đồ uống có ga, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-46235 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm, dụng cụ vệ sinh thân thể và mỹ phẩm; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược phẩm và chế phẩm vitamin; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
trái cây và rau củ đã bảo quản, trái cây và rau củ đông lạnh, trái cây và rau củ sấy khô, 
trái cây và rau củ đã nấu chín; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hồng sâm và các sản phẩm 
hồng sâm đã chế biến; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm đã chế biến, dầu ăn và mỡ 
ăn, các sản phẩm thực phẩm làm từ dầu ăn và mỡ ăn; dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản 
phẩm thực phẩm và đồ uống đã chế biến có chứa nhân sâm; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
chất bổ sung ăn kiêng cho người, thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 
cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thảo dược và rong biển/tảo biển dùng làm 
dược liệu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đã chế biến trên 
cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bánh kẹo, bánh mì, sô cô la, kẹo, kem, mật ong, trà, cà phê 
và ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, nước ngọt, chế phẩm để làm đồ uống có ga, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-46236 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm, dụng cụ vệ sinh thân thể và mỹ phẩm; 

dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược phẩm và chế phẩm vitamin; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
trái cây và rau củ đã bảo quản, trái cây và rau củ đông lạnh, trái cây và rau củ sấy khô, 
trái cây và rau củ đã nấu chín; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hồng sâm và các sản phẩm 
hồng sâm đã chế biến; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm đã chế biến, dầu ăn và mỡ 
ăn, các sản phẩm thực phẩm làm từ dầu ăn và mỡ ăn; dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản 
phẩm thực phẩm và đồ uống đã chế biến có chứa nhân sâm; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
chất bổ sung ăn kiêng cho người, thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 
cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thảo dược và rong biển/tảo biển dùng làm 
dược liệu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đã chế biến trên 
cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bánh kẹo, bánh mì, sô cô la, kẹo, kem, mật ong, trà, cà phê 
và ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, nước ngọt, chế phẩm để làm đồ uống có ga, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-46237 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH The One 
Cleantech  (VN) 
Số 40/42 đường Trần Cung, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để làm sạch; chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm dùng để 

đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; nước rửa tay (không chứa 
dược chất và không dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chế phẩm dùng để làm sạch, chế phẩm dùng để tẩy 

trắng, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, 

nước rửa tay (không chứa dược chất và không dùng cho mục đích y tế); quảng cáo, giới 

thiệu sản phẩm với mục đích thương mại hoặc để bán. 
 

 
(210) 4-2018-46238 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.2.7; 26.1.5; A26.1.18 

(591) Trắng, hồng, đen. 

(731) Công ty TNHH THE RED  (VN) 
Số 1, ngách 342/31 Khương Đình, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; hỗ trợ điều hành (quản lý) các 

công việc kinh doanh; phát hành các tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; thiết kế vật liệu quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web; thiết 

kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ nghiên 

cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác. 
 

 

(210) 4-2018-46239 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A24.15.7; A24.15.8 

(591) Trắng, xanh lam, cam. 

(731) Thái Kim Ngọc   (VN) 
43/178 Nguyễn Lương Bằng, phường 

Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải 

trí); tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa 

hoặc giáo dục; gia sư. 
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(210) 4-2018-46240 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; A24.15.8 
(731) Thái Kim Ngọc   (VN) 

43/178 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải 

trí); tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; gia sư. 

 

 
(210) 4-2018-46241 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24; 26.3.23; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Nguyễn Tuấn Toản  (VN) 

105 đường Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện thể hình và sức khỏe; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân 

(huấn luyện thể hình và sức khỏe); dịch vụ phòng tập gym; huấn luyện yoga; đào tạo 
yoga. 

 

 
(210) 4-2018-46242 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thú y xanh 
Việt Nam  (VN) 
Lô đất A2CN4 cụm công nghiệp Từ 
Liêm, phường Phương Canh, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công; lò 
ấp trứng. 

 

Nhóm 08: Dao; kéo; kéo cắt; dao cạo; thìa; dĩa ăn. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa ngành thú y; thiết bị và dụng cụ y tế ngành thú y; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật ngành thú y; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 

Nhóm 21: Máng ăn cho động vật. 
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(210) 4-2018-46243 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 3.13.1; A3.13.24 
(731) HUANG, HUNG-CHANG  (TW) 

No. 43, Alley 12, Lane 9, Fuqian 1st St., 
West Central Dist., Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Yếm; quần áo mặc bên trong; quần áo lót; quần áo ngủ, áo nịt ngực [quần áo 

lót]; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
 
 

 
(210) 4-2018-46244 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.2; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tú  (VN) 
Khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 11: ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; phụ tùng điều chỉnh dùng 
cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc gaz; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường 
ống dẫn nước hoặc gaz; vòi hoa sen; vòi; vòi xả nước.  

 
 

 
(210) 4-2018-46245 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh chuyển vàng, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
CAPINTA  (VN) 
248 đường 2/9, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 35: Lập các báo cáo thống kê kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và 

điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ 
kinh doanh]. 
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(210) 4-2018-46246 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

NAMCO ENTERTAINMENT (ALSO 
TRADING AS BANDAI NAMCO 
ENTERTAINMENT INC.)  (JP) 
5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi video; vỏ bọc máy trò chơi video; thiết bị để chơi điện tử; máy 

chơi trò chơi vận hành bằng đồng xu hoặc không vận hành bằng đồng xu; máy chơi điện 
tử vận hành bằng đồng xu hoặc không vận hành bằng đồng xu; trò chơi; bộ điều khiển cho 
máy chơi trò chơi video; bài lá và trò chơi bằng thẻ bài; trò chơi điện tử điều khiển bằng 
tay; đồ chơi (đồ vật); đồ chơi (của trẻ con) và búp bê; máy đánh bạc (máy chơi trò chơi); 
bàn cờ trò chơi; dụng cụ thể dục và thể thao cụ thể là: dụng cụ tập luyện (dây chun kéo), 
găng đánh quyền Anh, vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao), đệm lót để bảo vệ (bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao), máy để tập luyện thể dục, vật dụng 
bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao), vật chống dùng cho các vận động viên (dụng cụ thể 
thao); đồ câu cá; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; vật dụng bảo vệ khớp ngón tay 
(dụng cụ thể thao). 

 
 

 
(210) 4-2018-46247 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

NAMCO ENTERTAINMENT (ALSO 
TRADING AS BANDAI NAMCO 
ENTERTAINMENT INC.)  (JP) 
5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi video; vỏ bọc máy trò chơi video; thiết bị để chơi điện tử; máy 

chơi trò chơi vận hành bằng đồng xu hoặc không vận hành bằng đồng xu; máy chơi điện 
tử vận hành bằng đồng xu hoặc không vận hành bằng đồng xu; trò chơi; bộ điều khiển cho 
máy chơi trò chơi video; bài lá và trò chơi bằng thẻ bài; trò chơi điện tử điều khiển bằng 
tay; đồ chơi (đồ vật); đồ chơi (của trẻ con) và búp bê; máy đánh bạc (máy chơi trò chơi); 
bàn cờ trò chơi; dụng cụ thể dục và thể thao cụ thể là: dụng cụ tập luyện (dây chun kéo), 
găng đánh quyền Anh, vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao), đệm lót để bảo vệ (bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao), máy để tập luyện thể dục, vật dụng 
bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao), vật chống dùng cho các vận động viên (dụng cụ thể 
thao); đồ câu cá; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; vật dụng bảo vệ khớp ngón tay 
(dụng cụ thể thao). 
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(210) 4-2018-46248 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(300) 2018-132278 24.10.2018 JP 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA ALSO 

TRADING AS TOSHIBA 
CORPORATION  (JP) 
11, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy); thang cuốn; máy phát điện, điện phân nước khí hyđrô; 

máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; tua bin, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; nồi hơi dùng cho động cơ chủ lực và động cơ không dùng điện (bộ phận của 
máy); động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ chủ 
lực không dùng điện (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); các bộ phận 
của động cơ chủ lực không dùng điện (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường 
bộ); máy khí nén và máy thủy lực cùng các bộ phận của chúng; các chi tiết máy (của 
động cơ chủ lực, không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ điện xoay 
chiều và động cơ điện một chiều dùng cho máy móc (không dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); máy phát điện xoay chiều và máy dao điện; máy phát điện một chiều; 
máy phát điện vận hành bằng hyđrô với công nghệ pin nhiên liệu; máy phát điện vận hành 
trên cơ sở hyđrô với công nghệ pin nhiên liệu gồm có máy phát hyđrô điện phân nước, bể 
chứa hyđrô, pin nhiên liệu, hệ thống cấp và tích lũy nước cho mục đích công nghiệp và ắc 
quy gồm pin lưu trữ điện.  

 
Nhóm 09: Máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon); máy đếm và phân loại tiền xu; thiết bị 
kiểm tra tem dán trên thư từ, bưu phẩm; thiết bị tín hiệu đường sắt loại phản quang và cơ 
học; máy và thiết bị điều khiển và phân phối năng lượng điện; tấm quang điện; thiết bị 
điều chỉnh điện cho máy phát quang điện; máy phát quang điện và bộ phận của chúng; 
thiết bị nạp ắc quy; pin quang điện; ắc quy có thể nạp lại được; ắc quy điện; pin nhiên 
liệu; công tơ điện (đồng hồ đo điện); thiết bị đo lượng điện; dây điện và dây cáp điện; 
máy fax cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; ký hiệu số; máy sao chụp tĩnh điện; 
máy in nối với máy vi tính; bộ phận và linh kiện của máy in nối với máy vi tính và máy 
sao chụp tĩnh điện; máy vi tính; máy và thiết bị cho hệ thống quẹt thẻ cùng các bộ phận và 
linh kiện của chúng; chất bán dẫn; mạch tích hợp; ổ đĩa cứng; chương trình máy vi tính 
(ghi sẵn). 

 
Nhóm 10: Thiết bị trị liệu bằng iôn nặng (thiết bị y tế). 

 
Nhóm 11: Lò đốt công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân (lò phản ứng nguyên tử); nồi hơi 
công nghiệp (không phải bộ phận của động cơ chủ lực và của động cơ); thiết bị điều hòa 
không khí; thiết bị và máy làm lạnh; bể xử lý nước thải dùng cho mục đích công nghiệp; 
thiết bị để làm sạch nước; đèn điện và đèn thắp sáng được gắn cố định; thiết bị điều hòa 
không khí dùng trong phòng cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 12: Động cơ chủ lực không chạy điện cho phương tiện giao thông đường bộ (không 

bao gồm các bộ phận của chúng); các chi tiết của đầu máy cho phương tiện giao thông 

đường bộ; động cơ dòng xoay chiều (AC) và động cơ dòng một chiều (DC) cho phương 
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tiện giao thông đường bộ (không bao gồm các bộ phận của chúng); đầu máy toa xe cho 

đường sắt cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng; động cơ cho đầu máy toa xe đường 

sắt (không bao gồm các bộ phận của chúng); cơ cấu truyền động cho đầu máy toa xe 

đường sắt; xe ô tô cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng; xe hai bánh có động cơ cùng 

các phụ tùng và linh kiện của chúng; xe đạp cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; dịch vụ nghiên 

cứu hoặc phân tích thị trường; dịch vụ cung cấp hỗ trợ (kinh doanh) cho người khác trong 

việc vận hành các thiết bị xử lý dữ liệu, cụ thể là máy tính, máy chữ, máy telex và các 

máy văn phòng tương tự khác.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các cụm toà nhà; dịch vụ xây dựng nhà máy điện; dịch vụ 

vận hành, kiểm tra hoặc bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 

máy phát điện quang; lắp đặt máy phát điện vận hành bằng hyđrô với công nghệ pin nhiên 

liệu; sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe ô tô; sửa chữa hoặc bảo dưỡng đầu máy toa xe cho 

đường sắt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thang máy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thang cuốn; sửa 

chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị máy điều hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị 

điện chiếu sáng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị điều khiển và phân phối năng 

lượng điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị 

tại trạm sạc pin cho xe hai bánh có động cơ, cho xe ô tô, cho xe đạp sử dụng pin có thể 

sạc lại; sửa chữa và bảo dúỡng máy phát điện vận hành bằng hyđrô với công nghệ pin 

nhiên liệu; sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện vận hành bằng năng lượng gió; sửa chữa 

và bảo dưỡng thiết bị phát điện năng lượng mặt trời; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò đốt 

công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò phản ứng hạt nhân, lò phản ứng nguyên tử; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống và máy sản xuất mạch tích hợp; sửa chữa hoặc bảo 

dưỡng hệ thống và máy sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị chống « 

nhiễm nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị lọc nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nhà 

máy điện hạt nhân; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nhà máy điện.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch vụ đóng gói hàng hoá; dịch vụ môi giới (vận 

chuyển hàng hóa); dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ phân phối điện; dịch vụ dẫn nước (cung cấp 

nước).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý phóng xạ (chuyển hóa); dịch vụ xử lý nước; dịch vụ tái chế nhiên 

liệu hạt nhân (chuyển hóa); dịch vụ sản xuất năng lượng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất băng phim video trong lĩnh vực thể thao (không bao gồm 

phim điện ảnh hoặc chương trình truyền hình và phim quảng cáo hoặc quảng bá); tổ chức, 

sắp xếp và tiến hành các cuộc thi đấu thể thao.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế máy tính, thiết bị điện, thiết bị hệ thống thông tin và các máy 

khác, bao gồm cả bộ phận của chúng và hệ thống bao gồm các máy, thiết bị và dụng cụ 

như trên; dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ thiết kế chương trình máy vi tính 

hoặc bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; dịch vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu về điện; dịch 

vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu về máy, thiết bị và dụng cụ của chúng; dịch vụ cung cấp 

các chương trình máy tính; điện toán đám mây.  
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(210) 4-2018-46249 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) BEISIKS CO., LTD.   (KR) 

2F, Goosan bldg., 723, Eonju-ro, 
Gangnam-gu, Seoul 06050, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Son dưỡng môi; mỹ phẩm; kem dưỡng thể; chế phẩm trang điểm không chứa 

thuốc; kem dưỡng da; chất dưỡng ẩm cụ thể là: kem dưỡng ẩm, sữa dưỡng ẩm, kem dưỡng 
ẩm cơ thể, sữa dưỡng ẩm cho da; mỹ phẩm chăm sóc da và tóc; tinh dầu; chế phẩm mỹ 
phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch da; nước hoa; 
kem mắt; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mặt nạ làm đẹp; gói mặt nạ dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem bôi tay; xà phòng thơm; kem nền (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy 
tế bào chết không chứa thuốc dùng để chăm sóc da và tóc; dầu gội đầu (không chứa 
thuốc).  

 
Nhóm 35: Cửa hàng dịch vụ bán lẻ chuyên về mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, bộ mỹ 
phẩm, tinh dầu, mặt nạ làm đẹp, xà phòng thơm và dầu gội đầu; cửa hàng dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp qua internet chuyên về mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, tinh dầu, mặt nạ 
làm đẹp, xà phòng thơm và dầu gội đầu; trung tâm thương mại tổng hợp qua internet, cụ 
thể là buôn bán các sản phẩm sau: thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân 
thể, chế phẩm đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa, dụng cụ rửa và làm sạch (dụng cụ 
dùng để vệ sinh), sản phẩm may mặc, quần áo dệt may, quần áo, đồ đi chân và đồ đội 
đầu, túi và ví, đồ chơi và đồ lưu niệm, giấy và văn phòng phẩm, đồng hồ treo tường và 
đồng hồ đeo tay, thiết bị giảng dạy, đồ dùng giảng dạy, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ 
sinh và vật tư y tế, dụng cụ bộ đồ ăn trong bếp, đồ đạc trong nhà, thiết bị điện lạnh, máy 
nông nghiệp, máy công nghiệp, thiết bị viễn thông kỹ thuật số; dịch vụ bán buôn trong 
lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ đại lý bán hàng, cụ thể là dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về mỹ phẩm và bộ mỹ phẩm; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh 
vực thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe để sử dụng làm chất bổ sung ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2018-46251 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 
nông nghiệp.  
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(210) 4-2018-46252 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.8; 4.5.21; 26.1.1; 

A26.1.18 
(731) Huỳnh Thị Băng Tâm   (VN) 

Khu phố 3, phường 3, thị xã Gò Công, 
tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán nước giải khát; quán ăn.  

 

 
(210) 4-2018-46254 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Nguyễn Phương Thảo   (VN) 

47/2 Phan Văn Trị, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn; kem lạnh; bánh quy; bánh quy giòn; bánh trứng.  

 

 
(210) 4-2018-46255 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Chi Chi   (VN) 
240/13/18D Nguyễn Văn Luông, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang; dược 
phẩm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa thông qua điện thoại di động, thông qua mạng máy 
tính, thông qua việc giới thiệu bản tóm tắt sản phẩm, thông qua thông tin giảm giá, thông 
qua phiếu quà tặng, thông qua séc quà tặng, thông qua séc có giá trị thanh toán, thông qua 
tem và phiếu giảm giá; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông tin thương 
mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ: sản phẩm mỹ phẩm, chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị 
nám, chế phẩm đặc trị tàn nhang, dược phẩm. 
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(210) 4-2018-46256 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, nâu nhạt, nâu. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Giấy Khôi Nguyên   (VN) 
Lô H14-H15-H16, đường §6, KCN 

Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Bột giấy.  

 

Nhóm 16: Giấy tái chế; giấy cuộn các tông dùng trong sản xuất bao bì bằng giấy; bao bì 

bằng giấy; giấy bao gói.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: bột giấy, giấy tái chế, giấy cuộn các tông 

dùng trong sản xuất bao bì, bao bì bằng giấy, giấy bao gói.  

 

Nhóm 39: Du lịch; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-46257 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.3.20; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 

5.13.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, vàng. 

(731) Công ty TNHH nhập khẩu và 
phân phối Điều Kỳ Diệu  (VN) 
55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; son môi; kem chống nắng; sữa tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem bôi mặt, nước hoa, son môi, kem 

chống nắng, sữa tắm.  
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(210) 4-2018-46258 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A26.11.9 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Vạn An   (VN) 
Tầng 6 - 7, tòa nhà Mê Linh Point 
Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem dưỡng da; nước hoa; xà bông; sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2018-46259 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) SHENZHEN INNOVATION BO CHUN 

DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD  
(CN) 
F3, No.28-1, JingTian North Ist Street 
DaSheng Business Mansion, Futian 
District, ShenZhen, China.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; tai nghe; bao đựng điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ 

chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc điện thoại thông minh; thiết bị sạc cho 
pin điện. 

 
 

 
(210) 4-2018-46260 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu GLORY Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 272 đường Hữu Hưng, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay; chế phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; 

chất tẩy trắng; chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm đánh bóng sàn nhà, nền nhà (chế 
phẩm cọ rửa). 
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(210) 4-2018-46261 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) CFL HOLDING LIMITED   (HK) 

340 Queen's Rd C, Ste 2006, 20th Floor, 
SAR Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 19: Sàn nhựa vinyl; sàn gỗ cứng được thiết kế; ván sàn phi kim loại; sàn gỗ nhiều 

lớp.  
 

 
(210) 4-2018-46262 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) CFL HOLDING LIMITED   (HK) 

340 Queen's Rd C, Ste 2006, 20th Floor, 
SAR Hong Kong   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ nhiều lớp; sàn nhựa vinyl; sàn gỗ cứng được thiết kế; ván sàn phi kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2018-46265 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) YBM INC.   (KR) 

104, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; chương trình máy tính trong lĩnh vực giáo dục [phần mềm có thể tải 

xuống được]; sách điện tử, có thể tải xuống; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết 
bị giảng dạy điện tử; thiết bị cho mục đích học tập, cụ thể là dụng cụ toán học; thiết bị 
cho mục đích học tập, cụ thể là thiết bị đọc sách điện tử; vật ghi âm thanh; phần mềm 
máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm tự học cho 
máy [chương trình máy tính ghi sẵn] dùng cho mục đích giáo dục có sự hỗ trợ của máy 
tinh. 

 
Nhóm 16: Sách; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; giấy cụ thể là tờ giấy [văn 
phòng phẩm]; băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; sổ tay; xuất bản 
phẩm dạng in; văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; bút chì; 
truyện tranh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ kiểm tra trình độ ngôn ngữ [khảo thí giáo dục]; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; dịch thuật.  
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(210) 4-2018-46266 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) SHANDONG LEIMING CNC LASER 

EQUIPMENT CO.,LTD.   (CN) 

No.6333, North Lingang Road, Jinan 

Innovation Zone. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khắc trổ; máy cắt; máy gia công kim loại, người máy công nghiệp; thiết bị 

hàn hồ quang điện; thiết bị cắt hồ quang điện. 
 

 
(210) 4-2018-46267 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 

nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-46268 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; 26.13.25 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Đinh Huy Giang   (VN) 
Thôn Hữu ái, xã Tân Lãng, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

và sắc đẹp; dịch vụ bệnh viện.  
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(210) 4-2018-46269 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Đinh Huy Giang    (VN) 

Thôn Hữu ái, xã Tân Lãng, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

và sắc đẹp; dịch vụ bệnh viện.  
 
 

 
(210) 4-2018-46270 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NINGBO MEIYING ELECTRONIC 

SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
Beilun Meishan Saltworks 1 Office 
Building, Room 1923, No.9 Ningbo, 
Zhejiang China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế ngồi; 

ghế trường kỷ; ghế đẩu; bàn trà.  
 
 

 
(210) 4-2018-46271 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.1.10; 26.3.2 
(591) Hồng, xám. 
(731) Phạm Tố Quyên   (VN) 

Số 8 Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm; tinh dầu; xà phòng; nước hoa; gel dùng cho mục đích 

mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp, chăm sóc sức khỏe; 
tư vấn sức khỏe; dịch vụ trang điểm; phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2018-46272 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 24.17.15; 24.17.21; 26.5.1; 

26.5.11; 26.4.3; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ 

gạch, vàng, nâu. 
(731) Hoàng Ngọc Hà  (VN) 

Tổ 26, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 

LEGAL LLC.) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu khoa học; tư vấn thiết 

kế nội thất, kiến trúc liên quan đến phong thủy, địa lý. 
 

 
(210) 4-2018-46274 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và 
truyền thông Nguyên Đô  
(VN) 
Số 19, ngõ 66 phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-46275 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử ADM PRO Việt Nam  (VN)
Khối 1, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; micrô; thiết bị thu hình; thiết bị hiệu chỉnh [thiết 

bị âm thanh]; bộ chỉnh lưu dòng điện. 
 

 
(210) 4-2018-46281 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) DAIDO STEEL CO., LTD.   (JP) 

1-10, Higashisakura 1-chome, Higashi-
ku, Nagoya, Aichi, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1045 

(511)   Nhóm 06: Sắt, dạng thô hoặc bán thành phẩm; thép, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-46282 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.7.6; 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc bích, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Hùng   (VN) 

Thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 31: Hươu giống.  
 

 
(210) 4-2018-46283 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH Anh Sơn Hà  (VN)

Khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-46284 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, cam, vàng cam. 
(731) Nguyễn Văn Lưu   (VN) 

Xóm Nam Hà, xã Phương Mỹ, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
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(210) 4-2018-46285 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc bích, vàng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nhung 

hươu và hươu giống Sơn 
Giang   (VN) 
Thôn 6, xã Sơn Giang, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 31: Hươu giống.  
 

 
(210) 4-2018-46286 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1; A5.3.15; 

5.3.20 
(591) Xanh ngọc bích, vàng, xanh mạ, xanh lá 

cây, xanh đen. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nhung 

hươu và hươu giống Sơn 
Giang   (VN) 
Thôn 6, xã Sơn Giang, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 31: Hươu giống. 
 

 
(210) 4-2018-46287 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Quang Minh  (VN) 
Xóm 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế bản vẽ xây dụng; tư vấn kiến trúc; khảo sát, 
đo đạc đất đai. 

 

 
(210) 4-2018-46288 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.11; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phan Duy 

Dòng  (VN) 
Khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dê để thịt, các món ăn được chế biến từ thịt dê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-46289 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; A5.3.13; A5.3.15
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Mậu   (VN) 
Thôn Đền, xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 31: Hươu giống.  
 

 
(210) 4-2018-46290 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1 
(591) Xám đậm, đỏ, đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhung 

hươu Thuận Hà  (VN) 
Xóm 3, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng). 

 

Nhóm 31: Hươu giống. 
 

 
(210) 4-2018-46291 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Xanh đọt chuối, xám. 
(731) Nguyễn Cao Bằng   (VN) 

Xóm Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng).  

 

Nhóm 31: Hươu giống. 
 

(210) 4-2018-46292 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Cam, vàng, vàng cam, vàng cam nhạt, 

xanh nước biển, xanh dương, xanh d−ong 
đậm, xanh dương nhạt, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt, nâu, nâu vàng nhạt, xám 
nhạt, đỏ, đỏ nhạt, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Hương Sơn   (VN) 
Thôn Hội Sơn, xã Sơn Mai, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 35: Mua bán mật ong. 
 

 
(210) 4-2018-46293 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2; 26.4.7; 25.5.1 
(731) DIESEL MAX AUTO PARTS CO., 

LTD.  (TW) 
No. 100-16, Jifeng Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City 41348, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 07: Xéc-măng pít tông dùng cho động cơ ô tô; vòng găng pít tông dùng cho động 
cơ ô tô; pít tông của xi lanh dùng cho động cơ ô tô; pít tông dùng cho động cơ ô tô; đệm 
xi lanh dùng cho động cơ ô tô.  

 

 
(210) 4-2018-46295 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.5.1; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Nâu, vàng, da cam, đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Ong Tam Đảo  

(VN) 
Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm kết hợp giữa mật ong, sữa ong chúa dùng làm thực phẩm chức năng 
cho mục đích y tế; viên nang chiết xuất từ ấu trùng ong và mật ong dùng làm thực phẩm 
chức năng cho mục đích y tế; sữa ong chúa (gồm mật ong), dùng làm thực phẩm chức 
năng cho mục đích y tế; nghệ đen kết hợp mật ong dạng viên hoàn, dùng làm thực phẩm 
chức năng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Mật ong; kẹo mật ong; trà mật ong; nước mật đường. 
 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; mật hoa quả, không có cồn. 
 

Nhóm 33: Rượu mật ong.  
 

 
(210) 4-2018-46296 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; A11.1.5; 1.15.23; 

24.15.1; A17.1.2; 17.5.1; A17.5.3; 
25.5.25 

(591) Tím, vàng, xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau 
sấy khô.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; nước ép rau quả; đồ uống không 
chứa cồn; nước ép trái cây. 
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(210) 4-2018-46297 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

xe ô tô; xe cộ chạy điện; rơ mooc có mái và thành kín; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc 
người [xe cộ]; xe thể thao tiện ích; ô tô buýt; xe cộ có gắn các phương tiện giải trí ở bên 
trong để đi dã ngoại (rv); xe thể thao; ô tô đua; xe đạp; xe tải; xe nâng hàng; máy kéo bao 
gồm xe đầu kéo (towing tractors); má phanh cho xe cộ mặt đất; thanh chắn va đập của xe 
cộ; túi khí [thiết bị an toàn cho xe cộ mặt đất]; cái chắn bùn; động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; khung 
gầm xe cộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm 
xóc cho xe cộ; bánh xe cộ; phanh cho xe cộ; kính chắn gió; cần gạt nước cho xe cộ; bánh 
lái cho xe cộ mặt đất; thiết bị phát tín hiệu chuyển hướng cho xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; 
cánh gió (spoilers) cho xe cộ; giá để hàng cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; vỏ bọc 
ghế ngồi cho xe cộ; thiết bị châm thuốc trên xe ô tô; ghế bảo hiểm cho trẻ em, trong xe 
cộ. 

 

 
(210) 4-2018-46299 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
3-1-9, Kawara-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0048 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh dùng cho mục đích y tế, tác nhân chứa thuốc 

(dung dịch); thuốc nhỏ mắt.  
 
 

(210) 4-2018-46300 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
3-1-9, Kawara-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0048 Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1051 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh dùng cho mục đích y tế; tác nhân chứa thuốc 
(dung dịch), thuốc nhỏ mắt. 

 

 
(210) 4-2018-46301 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SENJU PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
3-1-9, Kawara-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0048 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh dùng cho mục đích y tế, tác nhân chứa thuốc 

(dung dịch); thuốc nhỏ mắt. 
 

 
(210) 4-2018-46302 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.5.19; A5.5.20; 

5.3.20 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Odlab  (VN) 
Nhà A6, ngõ 8 Lý Nam Đế, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: ảnh viện (studio); dịch vụ chụp ảnh cưới; dịch vụ quay phim (quay camera). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê trang phục, váy cưới. 
 

 
(210) 4-2018-46303 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Đông á  (VN) 
Lô A2 - CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; men vi sinh dùng làm thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-46304 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 8.7.2; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh bánh bao Gia 

Bảo  (VN) 
ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

 
(210) 4-2018-46307 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, nâu, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Thành Chào  

(VN) 
ấp Thị, xã Thông Bình, huyện Tân 
Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân hữu cơ trùn quế; phân bón lá trùn quế; dịch trùn quế dùng làm 
phân bón. 
 

Nhóm 31: Trùn quế sống; trùn quế giống. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, mua bán, xuất nhập khẩu các sản 
phẩm gồm: phân bón, phân hữu cơ trùn quế, phân bón lá trùn quế, dịch trùn quế dùng làm 
phân bón, trùn quế sống, trùn quế giống. 

 

 
(210) 4-2018-46308 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.11; 26.3.2; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh ôliu, trắng. 
(731) TW-ASIA CONSULTANTS PTE. LTD.  

(SG) 
28 Sin Ming Lane, #04-136 Midview 
City, Singapore 573972 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cố vấn liên quan đến việc xây dựng công trình; dịch vụ xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng công trình; dịch vụ tư vấn công trình; quản lý dự án công trình 
[dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình]; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc xây dựng; 
sửa chữa và xây dựng công trình; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc xây dựng các kết cấu 
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công trình dân dụng; tư vấn việc xây dựng công trình dân dụng; tư vấn xây dựng, quản lý 
việc xây dựng [giám sát]; dịch vụ quản lý dự án xây dựng; dịch vụ cố vấn liên quan đến 
việc sửa chữa các kết cấu công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 
chữa; dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. 

 

 
(210) 4-2018-46309 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) BIOFERMIN PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
1-1-2, Sannomiyacho, Chuo-ku, Kobe, 
650-0021 Hyogo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dùng để giảm hoặc ngăn ngừa khí đường ruột quá mức; 

chế phẩm điều tiết đường ruột; chế phẩm điều trị dạ dày ruột; thuốc dùng để trị chứng táo 
bón; thuốc trị tiêu chảy; chất bổ sung ăn kiêng có chứa vi khuẩn sữa; chất bổ sung ăn 
kiêng có chứa vi khuẩn bifidus; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho con 
người; giấy thấm dầu dùng cho mục đích y tế; miếng (tấm) gói thuốc (dùng khi uống 
thuốc); vải gạc để băng bó; bao con nhộng dùng trong y tế; miếng che mắt bị thương dùng 
cho mục đích y tế; băng dùng cho tai (mục đích y tế); băng dùng khi có kinh nguyệt; băng 
vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; 
cao dán; băng dùng để băng bó; băng dán dạng lỏng (dùng cho mục đích y tế); miếng 
đệm chăm sóc ngực; bông gạc dùng cho mục đích y tế; sữa bột cho trẻ sơ sinh; đồ uống 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống 
cho em bé; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 

 

 
(210) 4-2018-46310 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây, 

vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TƯ TỴ  (VN) 
ấp Tâm Hiệp, thị Trấn Rạch Gốc, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và siêu thị bán lẻ các sản phẩm gồm: rau củ quả, trái cây, lương thực 

thực phẩm [cụ thể là: bánh phồng tôm, gạo, cà phê, trà, ca cao, bột, đường, bánh kẹo, 
sữa], đồ uống [cụ thể là: đồ uống không có cồn, nước ngọt có ga, nước ép đóng chai, bia, 
rượu, đồ uống có cồn], hàng nông lâm thủy sản [cụ thể là: ngô tươi và khô, khoai tươi và 
khô, thịt, cá khô, tôm khô, mắm cá, mắm tôm, thủy sản tươi, thủy sản đã chế biến, cá tươi, 
thịt cua, mực đông lạnh, thịt bò, thịt hun khói, đồ mỹ nghệ], dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, văn phòng phẩm [cụ thể là: bút viết, bút lông, tập vở, sách, giấy]. 
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(210) 4-2018-46312 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thảo dược trị 

môn Ruby  (VN) 
Thôn Gia Bình, xã Đông Sơn, huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2018-46313 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, xanh dương, xanh dương nhạt, 
vàng cam, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Hương Sơn  (VN) 
Thôn Hội Sơn, xã Sơn Mai, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng). 
 

Nhóm 35: Mua bán mật ong; mua bán hươu giống. 
 
 

(210) 4-2018-46314 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây 
đậm, xanh lá cây nhạt, xanh mạ, vàng, 
vàng cam, vàng nhạt, đỏ, đỏ nhạt, xám 
nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Hương Sơn  (VN) 
Thôn Hội Sơn, xã Sơn Mai, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng). 

 

Nhóm 35: Mua bán mật ong; mua bán hươu giống. 
 

 
(210) 4-2018-46315 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Cam, trắng, xanh rêu, xanh cốm, xám. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Tiến Hòa  (VN) 
Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền cụ thể là thuốc đông y và thuốc nam; trà thảo dược dùng 

cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2018-46316 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

5.3.20; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 

(591) Màu cam, trắng, xanh rêu, xanh cốm, 

xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh xám 

nhạt. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Tiến Hòa  (VN) 
Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền cụ thể là thuốc đông y và thuốc nam; trà thảo dược dùng 

cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2018-46317 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, trắng hồng, xanh 

ngọc, ghi. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Hường  (VN) 
Khối 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ. 
 

 
(210) 4-2018-46318 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 5.3.16; 8.1.25; 

26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh mạ, trắng, xanh nhạt, nâu đỏ, đen, 

xanh lá cây, ghi, trắng hồng, xanh ngọc. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Hường  (VN) 
Khối 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ. 
 

 
(210) 4-2018-46319 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.6; 5.9.3 
(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Nguyệt  (VN) 
Khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ. 
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(210) 4-2018-46320 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.6; 5.9.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, ghi, cam. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Nguyệt  (VN) 
Khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ. 
 
 

 
(210) 4-2018-46321 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm, vàng, ghi. 
(731) Hộ kinh doanh xương khớp 

Việt  (VN) 
24/2 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; trợ giúp y tế; dịch vụ phòng 

khám chữa bệnh; dịch vụ trị liệu. 
 
 

 
(210) 4-2018-46322 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm, nâu, đỏ, trắng, 

vàng. 
(731) Công ty TNHH trái cây Kim 

Bóp  (VN) 
ấp Hòa Nghĩa, xã Long Khánh, thị xã 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46323 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh La Chí Thanh  
(VN) 
01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 

thành Phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi công công nghiệp, vòng bi công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-46324 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.9.1; 2.9.1; A1.1.9; 26.4.3; A26.4.6 

(591) Vàng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Hoàng Hải  (VN) 
FF12B Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-46325 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
G.I.E.N   (VN) 
491/51 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; mặt nạ (mỹ phẩm); sữa rửa mặt.  

 

Nhóm 05: Sản phẩm được bào chế dưới dạng kem dùng để chữa trị bệnh nám da và chữa 

trị mụn; huyết thanh. 
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(210) 4-2018-46326 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

G.I.E.N   (VN) 
491/51 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; mặt nạ (mỹ phẩm); sữa rửa mặt.  
 

Nhóm 05: Sản phẩm được bào chế dưới dạng kem dùng để chữa trị bệnh nám da và chữa 
trị mụn; huyết thanh. 

 

 
(210) 4-2018-46327 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; 26.7.5 
(591) Vàng, đỏ, tím, cam, đen. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Trọng Bằng  (VN) 
Thửa đất số 145 tờ bản đồ 35, xóm Tân 
Trung, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh 
Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đông trùng hạ thảo, các sản phẩm đông trùng hạ thảo, cụ thể là: đông 

trùng hạ thảo đã qua chế biến (dùng làm thực phẩm), trà đông trùng hạ thảo (không dùng 
cho mục đích y tế), rượu đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2018-46328 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

G.I.E.N   (VN) 
491/51 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; mặt nạ (mỹ phẩm); sữa rửa mặt.  
 

Nhóm 05: Sản phẩm được bào chế dưới dạng kem dùng để chữa trị bệnh nám da và chữa 
trị mụn; huyết thanh. 

 

 
(210) 4-2018-46329 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 
(591) Đỏ, nâu đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ TCD   (VN) 
114B2, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, nhôm, inox, phụ kiện bằng inox như co (khớp) nối ống inox, 

nắp chụp (đậy) inox, bu lông inox, máy móc các loại như máy nông nghiệp, máy công 
nghiệp và phụ tùng của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-46330 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.11.5; A5.11.11; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Hoàng Thành Long  (VN)
8/28 khu phố Bình Hòa, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi đã qua chế biến và bảo quản dùng làm thực 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-46332 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.24; 1.15.3 
(731) Hộ kinh doanh Đình Hiếu  (VN) 

Số 6 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại bao gồm: pin điện thoại; pin dự phòng, tai nghe, tai nghe 
bluetooth, dây cáp sạc điện thoại, thẻ nhớ. 

 

 
(210) 4-2018-46333 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.3; A26.3.18; 7.3.11; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, xám, trắng, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hùng 
Nam Sơn  (VN) 
Số nhà 73, Lê Thị Hồng Gấm, phường 
Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công nhôm kính (cửa sổ kính, tủ kính, khung kính); gia công sản 

phẩm nội thất và ngoại thất làm từ kim loại nhôm (theo đơn đặt hàng).  
 

 
(210) 4-2018-46334 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.25; 5.7.3; 1.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh cô ban, nâu nhạt. 
(731) Cơ sở Bình Minh  (VN) 

Tổ 5, KP Suối Đá, phường Tân Xuân, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sản phẩm sữa các loại (sữa bò, sữa bắp tươi, sữa gạo, sữa 

đậu nành), trà sữa (sữa là chủ yếu), nước sương sáo thạch đen, cơm sấy, ngũ cốc tổng hợp, 
hoa quả sấy khô, bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-46335 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.25; 20.1.17 
(731) ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.  

(JP) 
4600 Aono-Cho, Higashiomi Shiga 527-
0232 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 09: Máy và thiết bị viễn thông, cụ thể là, máy đọc thẻ, máy đọc dữ liệu; máy và 
thiết bị điện tử để đọc thẻ với việc sử dụng các tính năng bảo mật.  

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi trên bàn, cụ thể là, các thiết bị điện tử để đọc thẻ và bảo mật 
tại bàn chơi trò chơi.  

 

 
(210) 4-2018-46337 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) K-BEST TECHNOLOGY INC.   (TW) 

2F-1, No.185, Kewang Rd., Kaoyuan 
Village, Longtan Dist., Taoyuan City 
325, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền dẫn thông tin liên lạc; thiết bị truyền dẫn vô tuyến, máy thu và 

phát sóng vô tuyến; bộ điều biến; thiết bị radar; điện thoại không dây.  
 

 
(210) 4-2018-46338 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội; sữa tắm.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; trái cây tươi.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2018-46339 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WELIN ENTERPRISE CO., LIMITED  

(CN) 
Flat/RM704, 7/F, Bright Way Tower, 33 
Mong Kok Road, Mong Kok, KL, Hong 
Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, tải xuống được; bộ trộn âm thanh; 
loa phóng thanh; micro; thiết bị truyền phát âm thanh; vỏ hộp loa; tai nghe chụp đầu; giao 
diện âm thanh; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; tai nghe. 

 

 
(210) 4-2018-46340 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 24.15.21; 26.13.25 
(731) KANEKO SEEDS CO., LTD.   (JP) 

50-12 Furuichi-machi 1-chome, 
Maebashi-shi, Gunma, 371-8503, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; kê đuôi cáo [chưa xử lý]; kê prôsô [chưa xử lý]; hạt vừng ăn 
được, chưa xử lý; kiều mạch, chưa xử lý; ngô [hạt chưa xử lý]; kê nhật [chưa xử lý]; lúa 
mì, lúa mạch, yến mạch [chưa xử lý]; thóc chưa chế biến; cao lương [chưa xử lý], thực 
phẩm cho động vật; hạt giống để trồng và củ hành; cây; cây cỏ tự nhiên; thảm cỏ tự nhiên; 
hoa khô dùng để trang trí; cây giống; cây non, hoa tự nhiên; cỏ cho súc vật gặm; cây cảnh 
nhỏ trồng trong chậu [cây bonsai]; vòng hoa tươi.  

 

 
(210) 4-2018-46343 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.2.1; 26.3.1; A26.11.9 
(731) NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.  

(CN) 
No. 1166 Mingguang North Road, 
Jiangshan Town, Yinzhou District, 
Ningbo City, Zhejiang Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí; quạt gió (điều hòa 
không khí); thiết bị lọc khí gas; bộ lọc cho điều hòa không khí; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; tủ lạnh; máy sấy tóc; thiết bị làm nóng 
nước; hệ thống sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); hệ 
thống làm sạch nước; bộ tản nhiệt dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-46344 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-46345 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-46346 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.6; 25.12.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị  (VN) 
Số 122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-46347 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.13.25 
(731) Trần Thị Thanh Thủy  (VN) 

Xã Vạn Thái, huyện ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan cầm tay (chạy điện); máy cắt sắt cầm tay (chạy điện). 
 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; 
dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; kích nâng, thao tác thủ công; nhíp; dao nhíp. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: máy khoan cầm tay (chạy điện), máy cắt sắt 

cầm tay (chạy điện), dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ nông nghiệp (thao tác 

thủ công), dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công), bộ dụng cụ cắt, sửa 

móng tay, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), kích nâng (thao tác thủ công), nhíp, dao 

nhÝp. 
 

 
(210) 4-2018-46348 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Trần Thị Thanh Thủy  (VN) 
Xã Vạn Thái, huyện ứng Hòa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan cầm tay (chạy điện); máy cắt sắt cầm tay (chạy điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; 

dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; 

dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; kích nâng, thao tác thủ công; nhíp; dao nhíp. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: máy khoan cầm tay (chạy điện), máy cắt sắt 

cầm tay (chạy điện), dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ nông nghiệp (thao tác 

thủ công), dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công), bộ dụng cụ cắt, sửa 

móng tay, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), kích nâng (thao tác thủ công), nhíp, dao 

nhÝp. 
 

 
(210) 4-2018-46349 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; 1.1.15; A1.1.4; A19.3.4; 26.1.2

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Callidora 
Quốc tế   (VN) 
5A đường Tiên Kha 5, thôn Tiên Kha, xã 

Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-46350 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 25.1.6; A5.3.13; 

5.3.20; 1.15.5; 1.15.23; 26.15.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Calida   (VN) 
Số 04, ngõ 105/55 đường Xuân La, 

phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội             

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2018-46351 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Trí Quang 
Trùng Khánh  (VN) 
Đường 39A, thôn Liêu Thượng, xã Liêu 

Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên      

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bu lông, ốc vít, kìm, tua vít, cờ lê, 

đục, khoan, đá cắt, đá mài, đá đánh bóng, lưới sắt, lưới inox, thước dây, thước rút, thước 

nivo, hộp đựng đồ cơ khí, máy khoan, máy cắt, máy hàn.  
 

 

 
(210) 4-2018-46352 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.17.20; 26.11.3; A26.11.9; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EUROVIN Việt 
Nam   (VN) 
Số 3 ngách 63/30/29 đường Lê Đức Thọ, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa được làm từ chất liệu gỗ, nhôm, kính, sắt.  
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(210) 4-2018-46353 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển xây 
dựng và thương mại Loa 
Thành  (VN) 
Xóm Vang, xã Cổ Loa, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; silicon.  

 

 
(210) 4-2018-46354 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển xây 
dựng và thương mại Loa 
Thành     (VN) 
Xóm Vang, xã Cổ Loa, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; silicon.  

 

(210) 4-2018-46355 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 
(591) Đen, bạc kim loại. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Begodi Toàn 
Cầu   (VN) 
Phòng 229, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham 

quan [du lịch]; vận chuyển hành khách.    
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 
biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 
tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 
giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 
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gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 
gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo].  

 
Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-46356 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Begodi Toàn 
Cầu   (VN) 
Phòng 229, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 

khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 
biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 
tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 
giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 
gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 
gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo].   

 

 
(210) 4-2018-46357 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH hành trình 
Exotic   (VN) 
Phòng 226, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham 

quan [du lịch]; vận chuyền hành khách; đại lý dịch vụ thương mại.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 
biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 
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tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 
giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 
gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 
gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo].  

 
Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-46358 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 
(591) Đen, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hành trình 
Exotic    (VN) 
Phòng 226, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 

khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 
biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 
tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 
giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 
gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 
gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo].    

 

 
(210) 4-2018-46359 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.1.1; 2.1.15; A2.1.16; 2.1.30; 26.13.1; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, đỏ tím, vàng, cam, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH miền á Đông  
(VN) 
Phòng 326, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 
biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 
tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 
giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 
gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 
gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo].    

 

 
(210) 4-2018-46360 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.1.1; 2.1.15; A2.1.16; 2.1.30; 

A26.11.8 
(591) Vàng tươi, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH miền á Đông  
(VN) 
 Phòng 326, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 
biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 
tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 
giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 
gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 
gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo].    

 

 
(210) 4-2018-46361 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.1.1; 2.1.15; A2.1.16; 2.1.30 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH miền á Đông  
(VN) 
Phòng 326, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 

khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 

hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 

biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 

tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 

hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 

xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 

giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 

[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 

gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 

gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 

hội thảo [đào tạo].    
 

 
(210) 4-2018-46362 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 18.1.1; 2.1.15; A2.1.16; 2.1.30; 

A26.11.8 

(591) Vàng da cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH miền á Đông  
(VN) 
Phòng 326, khách sạn AST, 33B Phạm 

Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 

khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 

hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ đặt chỗ cho buổi 

biểu diễn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào 

tạo], thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến 

hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; khóa đào tạo từ 

xa; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ dàn nhạc 

giao hưởng; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc 

[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao 

gồm những bài quảng cáo]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản văn bản, không bao 

gồm những bài quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và điều khiển 

hội thảo [đào tạo].    
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(210) 4-2018-46363 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 25.5.25; 7.1.1; A7.1.12; 26.4.2 

(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, xanh da trời, 

xám, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Hữu Hợi   (VN) 
17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 

chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền.  

 

Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-46365 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 

 
(210) 4-2018-46366 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)     (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46367 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 

 
(210) 4-2018-46368 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)    (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 

 

 
(210) 4-2018-46369 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46370 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)    (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 

 
(210) 4-2018-46371 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 

 
(210) 4-2018-46372 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46373 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)    (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 

 
(210) 4-2018-46374 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACACIA FABRICS 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 

may).  
 

 
(210) 4-2018-46375 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 24.17.24; A12.1.3; A12.1.4; 

9.1.23 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Sinh   (VN) 
996A Ngô Quyền, phường An Hải Tây, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; đồ vải dùng cho giường; chăn lông vịt; áo gối; rèm cửa; khăn tắm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chăn, ga, gối, nệm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46376 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.17.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tốc độ ánh 
Sáng  (VN) 
566/11 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; vận chuyển bằng tắc xi; dịch vụ lái xe; cho 

thuê xe; dịch vụ điện hoa; dịch vụ thư tín (thư tín hoặc hàng hóa). 
 

 
(210) 4-2018-46377 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Lê Trung Thành  (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, chất thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-46378 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.5.1; 26.15.1; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh đậm, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ cao á Châu   (VN) 
Số 72 đường 265, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ và các chất diệt 

động vật có hại); phân bón vi lượng, phân vi sinh; phân hữu cơ; chế phẩm phân bón; chất 
xử lý nước và môi trường.  

 
Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, chế phẩm để làm sạch; sản phẩm để tắm động vật; nước rửa 
phụ khoa (không chứa thuốc); nước rửa dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 05: Chất diệt khuẩn; chất diệt nấm mốc; chất diệt ký sinh trùng; chất trừ sâu bệnh 
có hại; chất diệt côn trùng có hại; chất diệt cỏ.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn cho thủy hải sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng trong nông nghiệp, phân bón vi lượng, phân vi sinh, 
phân hữu cơ, chế phẩm phân bón, chất xử lý nước và môi trường.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2018-46379 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.2; 5.7.1; 5.7.27; A5.3.15; 26.1.1; 

A26.1.18 

(591) Đen, trắng, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tư vấn Kiến Việt   (VN) 
240/7 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê bột.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê hạt, cà phê bột, bắp, đậu nành, chè, ca cao.  
 

 
(210) 4-2018-46380 (220) 28.12.2018 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) JNJCORPS CO., LTD  (KR) 

5, Songpa-daero 24 gil, Songpa-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; kem làm trắng 

da; mặt nạ làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2019-00002 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.13; A5.3.13; 5.3.20; 

3.6.6; 26.4.1; 26.4.7 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAIRY MONSTER  
(VN) 
Tầng 2, số 26 phố Đường Thành, phường 

Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; tinh dầu thanh yên(họ chanh); mỹ phẩm dùng cho lông mày; dầu xả 

tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; tinh chất bạc hà [tinh dầu]; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2019-00003 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.11.13 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến gỗ Đông Phương  (VN)
Số 504 Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 27: Chiếu. 

 

 
(210) 4-2019-00004 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 13.3.23; 

1.15.15; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOLDEN BRIDGE  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; cho thuê máy giặt là. 

 

 
(210) 4-2019-00005 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Karma Auto 
Việt Nam  (VN) 
95/52 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối [điện]; đầu nối dây [điện]; pin điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; hộp 

pin; thiết bị sạc cho pin điện. 
 

 
(210) 4-2019-00006 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A2.9.17 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ánh Loan  (VN) 
77/1E ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giảng dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2019-00007 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, đen, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FOODAHOLIC  
(VN) 
49 Kênh nước đen, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành Phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

 
(210) 4-2019-00008 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; A9.7.22 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo STA  
(VN) 
Nhà D5, tập thể B42, ngõ Cống Trắng, 
phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; thông tin giáo dục; trung tâm giảng dạy môn toán theo 

phương pháp tư duy sơ đồ [dịch vụ đào tạo]; tư vấn tuyển sinh nhằm tìm kiếm học viện 
học môn toán [tư vấn giáo dục]; trung tâm đào tạo kỹ năng sống [dịch vụ đào tạo]. 

 
 

 
(210) 4-2019-00009 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.1.6 
(591) Màu xanh dương đậm, màu trắng và màu 

cam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việc Có  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119 
Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ tuyển dụng lao động; quản lý kinh doanh 

cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ thuê ngoài 
[hỗ trợ kinh doanh]; tuyển dụng lao động, tuyển dụng nhân sự; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
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(210) 4-2019-00010 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.1.6 
(591) Màu xanh dương đậm, màu trắng và màu 

cam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việc Có  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119 
Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ tuyển dụng lao động; quản lý kinh doanh 

cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ thuê ngoài 
[hỗ trợ kinh doanh]; tuyển dụng lao động, tuyển dụng nhân sự; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2019-00013 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; 25.1.6; 5.7.3; 

A5.11.11 
(591) Trắng, đỏ, vàng, hồng, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Sơn Mỹ  (VN) 
336 đường Nguyễn Trãi, khóm 5, 
phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) [không sử dụng cho mục đích y tế]; đồ uống trên cơ sở trà (chè); hoa 

hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà (chè); trà (chè) túi lọc [không sử dụng cho mục 
đích y tế]; trà (chè) ướp lạnh. 

 
 

 
(210) 4-2019-00014 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.4.4; 2.5.21; 2.5.3; 2.5.27 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Dịch 
vụ Gia Cát  (VN) 
Thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời; khách sạn; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 

(resort). 
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(210) 4-2019-00015 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Kim Cương  (VN) 
29 Châu Văn Liêm, thị trấn Hậu Nghĩa, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dầu dùng cho mục đích y tế như: dầu gió, dầu nóng. 

 

 
(210) 4-2019-00016 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Tăng Thành Hưng  (VN) 
285/113 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ (mỹ phẩm); kem đánh răng; nước lau nhà; 

nước rửa chén; bột giặt; nước xả vải; chất để tẩy rửa vết bẩn; nước xịt thơm cho cơ thể; 
nước xịt phòng. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2019-00017 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Dương Tiến Dũng  (VN) 
C8 Lô C, cư xá Thuỷ Lợi 301, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ (mỹ phẩm); kem đánh răng; nước lau nhà; 

nước rửa chén; bột giặt; nước xả vải; chất để tẩy rửa vết bẩn; nước xịt thơm cho cơ thể; 
nước xịt phòng. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 
 

(210) 4-2019-00018 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Dương Tiến Dũng  (VN) 
C8 Lô C, cư xá Thuỷ Lợi 301, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ (mỹ phẩm); kem đánh răng; nước lau nhà; 
nước rửa chén; bột giặt; nước xả vải; chất để tẩy rửa vết bẩn; nước xịt thơm cho cơ thể; 
nước xịt phòng. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2019-00020 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Tuấn  (VN) 
ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống ống dẫn nước; vòi hoa sen; vòi; hệ thống và thiết bị 

vệ sinh. 
 

Nhóm 17: Băng keo. 
 

 
(210) 4-2019-00021 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Tuấn  (VN) 
ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 06: Bể chứa/thùng chứa bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Bộ tích nhiệt; thiết bị làm nóng nước; thiết bị cấp nhiệt cho nhiên liệu rắn, lỏng 
hoặc khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; bình đun nước nóng.  

 

 
(210) 4-2019-00022 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; A24.15.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Tuấn  (VN) 
ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống ống dẫn nước; vòi hoa sen; vòi; hệ thống và thiết bị 
vệ sinh. 

 
Nhóm 17: Băng keo. 

 

Nhóm 19: Gạch; đá nhân tạo. 
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(210) 4-2019-00023 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  (VN) 
Lô D6/I, đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe máy; xích xe máy; phuộc nhún (giảm xóc) xe máy; má phanh xe máy; 

moay ¬ xe máy; hộp chắn xích xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-00024 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 20.5.7; 26.11.22 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
phần mềm Anh Việt  (VN) 
572 đường Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là: phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý 

kho, phần mềm mua bán hàng, phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm quan hệ khách 
hàng, phần mềm quản lý dự án. 

 

 
(210) 4-2019-00025 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.11.13; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nõn chuối, xanh lá cây, 

xanh két, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tuyến Phát  (VN) 
143 đường 28, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (massage), bấm huyệt, tắm hơi, xông hơi, chăm sóc sắc đẹp, 

chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2019-00026 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Tín  (VN) 
Cụm CN Kim Bình, xã Kim Bình, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón.  
 

 
(210) 4-2019-00027 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.5; 26.3.4 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
thời trang MAYGROUP  (VN) 
Số 769, phố Nguyễn Đức Thuận, xã 
Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ. 
 

Nhóm 25: Mũ; đồ đội đầu; mũ bê rê; đồ đi ở chân. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-00028 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
thời trang MAYGROUP  (VN) 
Số 769, phố Nguyễn Đức Thuận, xã 
Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ.  
 

Nhóm 25: Mũ; đồ đội đầu; mũ bê rê; đồ đi ở chân. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-00029 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.3; 26.3.1; 3.7.16; 3.7.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Midomax 
Việt Nam  (VN) 
Số 56 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1085 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giầy, dép.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao.  
 

 
(210) 4-2019-00035 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 26.13.1; 3.11.6; A3.13.18; 

4.5.15;  
(591) Vàng, đỏ, đồng, xanh lá cây, xanh đọt 

chuối, xanh da trời, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm; thuốc trừ vi khuẩn; thuốc trừ 

ốc bươu vàng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00036 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1 
(591) Vàng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm; thuốc trừ vi khuẩn; thuốc trừ 
ốc bươu vàng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-00037 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A5.11.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-00044 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 8.7.5; A11.3.7; A11.3.10 
(731) CHOI, HYUNG JIN  (KR) 

(IfYouWant) 3rd fl. TAEWHA PLAZA, 
111, Wausan-ro(Seogyo-dong), Mapo-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống mang phong cách kiểu Hàn Quốc; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 
 

 
(210) 4-2019-00045 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 26.3.23 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quà May 
Mắn Việt Nam  (VN) 
Saigon Tower 29 Lê Duẩn, lầu 16, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm bằng gốm, sứ, đá, pha lê, thủy tinh, mây tre đan; mua 

bán hàng lưu niệm như khung ảnh, gấu bông, móc khóa, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh 
và các tác phẩm nghệ thuật. 

 
 

 
(210) 4-2019-00046 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 22.1.1; A22.3.7; 22.3.1; A2.3.24 
(591) Tím, đỏ, trắng, vàng, vàng kim, xanh lá 

cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
110/68 đường Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 
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(210) 4-2019-00048 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; 7.1.5; 7.5.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Tràng An  (VN) 
Khu Tân An, phố Kỳ Lân, phường Tân 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-00049 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-00050 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-00051 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm; sữa, chế phẩm sữa, bột 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-00052 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-00053 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).     

 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2019-00054 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING    (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).    
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.   

 

 
(210) 4-2019-00055 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.   

 

 
(210) 4-2019-00056 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   
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Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 

tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.   
 

 
(210) 4-2019-00057 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Hồng  (VN) 
Thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-00059 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.4.2; 26.2.7 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, trắng, đen, đỏ 

tươi, đỏ đậm, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Prince7  
(VN) 
Thôn ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đông cô sấy khô; nấm đông cô chế biến.  
 

 
(210) 4-2019-00060 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Công Minh   (VN) 
262/71C Phan Anh, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo vệ đầu sử dụng cho thể thao và các hoạt động vui chơi 

giải trí mạo hiểm.  
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(210) 4-2019-00069 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.3.13; 26.15.15; A26.11.12; 

26.11.3; 26.15.25; A3.9.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm MEDI 
KOREA   (VN) 
Số nhà 38, đường Ngô Thì Nhậm, 
phường Quang Trung, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu thơm; son môi; hương liệu cho thực phẩm 

[tinh dầu]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược thảo; chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược. 

 

 
(210) 4-2019-00070 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.4; 5.7.1; 5.7.27; 25.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tiện ích 
VINA HOME   (VN) 
Số 9, ngách 32/49/23 đường Đỗ Đức 
Dục, TDP số 4 Mễ Trì Hạ, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cho thuê ghế, bàn, 
khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2019-00072 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Trần Trung Thành   (VN) 

246/32/12 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; mật ong; bánh kẹo.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1092 

(210) 4-2019-00073 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00074 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00075 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00076 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00077 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00078 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-00079 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00080 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LA FON Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, ngõ 255 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00081 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00082 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00083 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng cam, xanh lá cây, 

xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 

trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được).  
 

 
(210) 4-2019-00087 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Lê Thị Quy   (VN) 

Biệt thự số 5 Vimeco2, đường Nguyễn 
Chánh, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem chống nắng; kem dưỡng da; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; duợc liệu (chế 
phẩm dược).  
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(210) 4-2019-00088 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Lê Thị Quy    (VN) 
Biệt thự số 5 Vimeco2, đường Nguyễn 

Chánh, phường Trung Hoà, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mủ trôm đóng gói.  

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2019-00089 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Trần Quang Huy   (VN) 
49B/59 khu phố 8, phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và dạy nghề; đào tạo thực hành [thao diễn và thao tác thử]; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; tạo mẫu tóc; tạo kiểu tóc; chăm sóc tóc.  
 

 
(210) 4-2019-00090 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH BAN - JING   (VN) 
C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
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(210) 4-2019-00091 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, vàng, nâu đất, cam, đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2019-00095 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) CYBER POWER SYSTEMS INC.  

(TW) 
11F., No.26, Jinzhuang Rd., Neihu Dist., 
Taifei City 11469, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; 

phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; diệt 
vi rút cho máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-00096 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) JUAN YUAN LIMITED   (TW) 

8f., no.178, sec. 1, keelung rd., xinyi 
dist., taipei city 11006, taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 

sung protêin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung casein dùng cho ăn kiêng; khoáng chất bổ 
sung cho thực phẩm; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm trên cơ sở yến mạch; mảnh yến mạch dẹt mỏng; yến mạch làm thực 
phẩm cho con người; thanh/thỏi ngũ cốc giàu protêin; đồ uống ca cao có sữa; nấm men 
cho mục đích thực phẩm; bánh kẹo; bột nhồi; món ăn điểm tâm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại 
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lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người 
khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2019-00098 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, bao gồm nước uống có ga và nước uống tăng lực; si-

rô, chế phẩm cô đặc, bột và chế phẩm dùng để làm đồ uống bao gồm nước uống có ga và 
nước uống tăng lực; bia. 

 

 
(210) 4-2019-00100 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8; 26.11.3 
(731) LONCIN MOTOR CO., LTD.  (CN) 

99 Hualong Road, Jiulong Industrial 
Park, Jiulongpo District, Chongqing, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; băng tải trên không; xe ô tô; khung gầm xe ô tô; phương tiện giao 

thông trên không; xe đạp; thuyền; bộ giảm xóc treo cho xe cộ; đầu máy toa xe cho đường 
sắt; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2019-00101 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SHENZHEN PINDAO FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy 
Valley Commercial Street, Huaqiao City, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; sổ tay hướng dẫn; xuất bản phẩm in sẵn; túi rác bằng giấy 

hoặc chất dẻo; văn phòng phẩm; con dấu; dụng cụ viết; bộ dụng cụ in mang đi được [đồ 
dùng văn phòng]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; giấy gói thực phẩm; giấy 
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bao gói; bao bì đóng gói bằng giấy; hộp đóng gói bằng bìa các tông; hộp đóng gói bằng 
giấy; bìa các tông dùng để đóng gói; hộp đựng bánh bằng bìa các tông; khăn lau bằng 
giấy; bút bằng thép. 

 

 
(210) 4-2019-00102 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SHENZHEN PINDAO FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy 
Valley Commercial Street, Huaqiao City, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ đồ uống trà, dụng cụ tưới cây; bàn chải; 

bàn chải đánh răng; dụng cụ mỹ phẩm; phích đựng chất lỏng, rỗng; tác phẩm nghệ thuật 
bằng sứ, gốm, đất nung, sành hoặc thủy tinh; cốc đựng bằng thủy tinh; bát thủy tinh; đĩa; 
ấm trà; cốc lọc để pha trà; quả cầu lọc để pha trà; bộ lọc pha trà; khay để túi trà; bộ đồ 
uống cà phê; bộ đồ uống rượu; cốc vại uống bia; dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc 
không dùng điện; thẻ ghi trên bình thon cổ; bình lắc rượu cốc-tai; thìa trộn rượu cốc-tai; 
chày để đập không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-00103 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SHENZHEN PINDAO FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy 
Valley Commercial Street, Huaqiao City, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; kem [sản phẩm sữa]; sản phẩm 

sữa; trái cây dầm đường; trái cây đóng hộp; sữa đặc; tổ chim ăn được; quả hạch, đã chế 
biến; nấm ăn được sấy khô; đồ uống lên men nhờ axit lactic, sữa là thành phần chủ yếu; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây lát mỏng sấy khô; trái cây đông lạnh; 
món xalat trái cây; trái cây bảo quản trong cồn; trái cây hầm; mứt quả ướt; trái cây được 
bảo quản; trái cây đã qua chế biến được trang trí sẵn dạng giỏ trái cây; trái cây cắt miếng 
được trang trí sẵn dạng giỏ trái cây. 
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(210) 4-2019-00104 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SHENZHEN PINDAO FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy 
Valley Commercial Street, Huaqiao City, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở 
trà, đường; kẹo; sô cô la; mật ong; bánh mỳ; bột nhào; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; bánh pizza; chế phẩm ngũ cốc; bột nhào để làm bánh; kem lạnh; đá lạnh dùng cho đồ 
uống; kem trái cây [đá lạnh]; đá lạnh có thể ăn được; đồ uống trên cơ sở cà phê có sữa, cà 
phê là chủ yếu; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà hoa cúc; hoa hoặc lá được sử dụng làm 
chất thay thế trà; cà phê; đá bào trái cây có thể ăn được. 

 

 
(210) 4-2019-00105 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SHENZHEN PINDAO FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy 
Valley Commercial Street, Huaqiao City, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 31: Nho tươi; cam tươi; chanh tươi; quả mọng tươi; quả hạch [trái cây] tươi; quả có 
múi tươi; cây; hạt [ngũ cốc]; cây trồng; động vật sống; quả anh đào tươi; rau củ tươi; hạt 
giống thực vật; thực phẩm cho động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; trái cây 
tươi; bã trái cây; trái cây tươi được trang trí sẵn dạng giỏ trái cây; dâu tây tươi. 

 

(210) 4-2019-00106 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) SHENZHEN PINDAO FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy 
Valley Commercial Street, Huaqiao City, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống có cồn là chủ yếu; rượu bạc hà; rượu 
cốc-tai; rượu vang; rượu mật ong; rượu brandi (rượu mạnh); rượu uýt ki; đồ uống có cồn 
[trừ bia]; rượu gạo; rượu vốt-ca; baijiu [đồ uống có cồn được chưng cất của Trung Quốc]; 
rượu lúa mạch; dịch chiết trái cây có cồn; rượu táo; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, 
không trên cơ sở bia; dịch chiết cồn. 

 

 
(210) 4-2019-00108 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 24.17.5; A17.2.2 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-00109 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 24.17.5; A17.2.2 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 
đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2019-00111 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH UNIVERSAL 

NETWORK CONNECTION (UNC)  
(VN) 
Phòng 7, tầng 15, tòa nhà AB, 76A Lê 
Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn định cư (dịch vụ pháp lý). 
 

 
(210) 4-2019-00112 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.3.2; 6.1.2; 3.9.18; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, đen, xanh lá 

cây và nâu. 
(731) ủy ban nhân dân huyện Trần 

Văn Thời  (VN) 
Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 29: Khô mực; mực một nắng. 
 

Nhóm 31: Mực tươi sống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mực tươi sống, khô mực, mực một nắng; dịch vụ quảng cáo, 
quảng bá sản phẩm mực. 

 

 
(210) 4-2019-00113 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy].  

 

 
(210) 4-2019-00115 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.11.7; A3.11.24 
(731) Guangzhou WOUWOU 

Cosmetics Co., Ltd.  (CN) 
Room 1718, (No.1 Self-compiled 
Bulding A), No-1, Tangle Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; sữa làm sạch 

dùng cho mục đích vệ sinh; dầu ete; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2019-00116 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá màu đậm, xanh lá màu nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
quản lý Tòa Nhà Xanh  (VN) 
Số 283 Khương Trung, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-00117 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; giấy đính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 

thiết bị giảng dạy].  
 

 
(210) 4-2019-00118 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xám, đỏ nhạt. 

(731) Phí Ngọc Hân  (VN) 
A8, ngõ 2 phố Giảng Võ, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí, cây cảnh, hạt giống hoa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00119 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Xuân Dũng  
(VN) 
Lô 12 khu B4.1, đường Võ Nguyên Giáp, 

KDC An Cư 2 mở rộng, phường Phước 

Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2019-00120 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.7.23; 5.9.17 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần UAGMAP  (VN) 
Thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-00121 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh lá cây. 

(731) Đặng Thùy Linh  (VN) 
Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: sa - lông các loại, bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00122 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8 
(731) Ngô Huyền Trân  (VN) 

Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn 
Thời, tỉnh Cà Mau 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2019-00123 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1 
(731) Nguyễn Hoàng Yến  (VN) 

65/15C, đường Trần Hưng Đạo, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, túi xách, quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang như: găng 

tay thời trang, kính mắt thời trang, dây chuyền, dây thắt lưng, khăn quàng, nơ, khuy, đồng 
hồ, khuyên tai, cà vạt. 

 

 
(210) 4-2019-00124 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Kabushiki Kaisha SugIyo 

(Sugiyo Co., Ltd.)  (JP) 
27-1 Ingai, Fuchu-machi, Nanao, 
Ishikawa, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); và thú săn, không còn 

sống; chiết xuất thịt; trái cây và rau củ đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu 
chín; thạch trái cây, thạch cho thực phẩm, nước thịt nấu đông; mứt nhão; mứt quả ướt; 
trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; thịt băm có hương vị cua, hải sản 
tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (không còn sống); rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản 
phẩm thịt đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; rau củ và trái cây đã chế biến; trứng 
đã chế biến, đậu đã nấu chín; quả hạch đã chế biến; tào phí đã chế biến; sữa đã chế biến; 
nấm đã chế biến; thịt hầm cà ri nấu sẵn, thịt hầm nấu sẵn và hỗn hợp súp; món ăn phụ làm 
từ đậu nành lên men (Name-mono); đậu phụ miếng chiên sẵn (Abura-age); đậu phụ 
miếng đông khô (Kohri-dofu); thạch làm từ rễ cây lưỡi quỷ (Konnyaku); sữa đậu nành; 
đậu phụ; đậu nành lên men (Notto); sữa giàu protein; nước canh thịt giàu protein; bột cá 
dùng làm thức ăn cho người giàu protein. 
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(210) 4-2019-00125 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; 2.1.1; 4.5.21; 26.4.9; 2.9.14; 

A2.9.15; A1.5.3; 15.7.1 

(731) Exxon Mobil Corporation  

(US) 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of 

America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt công nghiệp; dầu và mỡ bôi trơn; sáp [nguyên liệu thô]. 
 

 
(210) 4-2019-00126 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.5.1; A17.2.2; 3.7.17; A26.11.8 

(731) OJI HOLDINGS CORPORATION  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất xử lý nước; chất keo tụ; tác nhân phân tán; tác 

nhân hóa chất xử lý nước sử dụng vi sinh vật; hoạt chất hóa chất dùng trong xử lý nước sử 

dụng vi sinh vật.  
 

 
(210) 4-2019-00127 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Jiang shanggui  (CN) 

Gupei NO.58, Gaixi Village, Jintao 

Town, Nan 'an City, Fujian Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe không 

dây cho điện thoại thông minh; dây cáp USB; ắc quy điện; sạc USB; tai nghe. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00128 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Jiang shanggui  (CN) 

Gupei NO.58, Gaixi Village, Jintao 

Town, Nan 'an City, Fujian Province, 

China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe không 

dây cho điện thoại thông minh; dây cáp USB; ắc quy điện; sạc USB; tai nghe. 
 

 
(210) 4-2019-00129 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 

cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự 

kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2019-00130 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 

tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 

phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 

liệu từ tính. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00131 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy]. 

 

 
(210) 4-2019-00132 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 
đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2019-00133 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng đĩa hát; dịch vụ đại lý bán hàng túi xách; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý kinh doanh sách; dịch vụ đại lý kinh doanh kim loại quý; 
dịch vụ đại lý kinh doanh quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-00134 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 
cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự 
kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2019-00135 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 
tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 
liệu từ tính. 

 

 
(210) 4-2019-00136 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy]. 

 

 
(210) 4-2019-00138 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 
đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00139 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 

cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự 

kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2019-00140 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, xám, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
FAMITA  (VN) 
69 đường TL14, khu phố 3B, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót dùng cho nguời không tự chủ được; băng vệ sinh dạng 

nút dùng khi có kinh nguyệt; dược thảo; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-00141 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, vàng gold, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
FAMITA  (VN) 
69 đường TL14, khu phố 3B, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; keo xịt tóc; nước hoa; dầu gội đầu; kem làm trắng 

da. 

 

Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót dùng cho nguời không tự chủ được; băng vệ sinh dạng 

nút dùng khi có kinh nguyệt; dược thảo; dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00142 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.17.5; 26.7.25 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-
GU, SEOUL, KOREA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 
tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 
liệu từ tính. 

 

 
(210) 4-2019-00143 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 

cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự 
kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2019-00144 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 
tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 
liệu từ tính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00145 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 

thiết bị giảng dạy]. 
 

 
(210) 4-2019-00146 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 

đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 
 

 
(210) 4-2019-00147 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 

tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 

phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 

liệu từ tính. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00148 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 
tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 
liệu từ tính. 

 
 

 
(210) 4-2019-00149 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng đĩa hát; dịch vụ đại lý bán hàng túi xách; xuất bản tài 

liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý kinh doanh sách; dịch vụ đại lý kinh doanh kim loại quý; 
dịch vụ đại lý kinh doanh quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2019-00150 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 

cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp, sản xuất các sự 
kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00151 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.17.5; 26.7.25 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 
đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2019-00152 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.17.5; 26.7.25 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 

cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp, sản xuất các sự 
kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2019-00153 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.17.5; 26.7.25 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được, tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 
tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 
liệu từ tính.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00154 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy].  

 

 
(210) 4-2019-00155 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 
đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2019-00156 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng đĩa hát; dịch vụ đại lý bán hàng túi xách; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý kinh doanh sách; dịch vụ đại lý kinh doanh kim loại quý; 
dịch vụ đại lý kinh doanh quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-00157 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.17.5; 26.7.25 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 
cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự 
kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2019-00158 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 
đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2019-00159 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CHAMÉ   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

(210) 4-2019-00160 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CHAMÉ  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 Phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00161 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Quyền Linh  (VN) 
Thôn Hóa Trung B, xã Tiên Nôi, huyện 
Duy Tiến, tỉnh Hà Nam    

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại.  

 

 
(210) 4-2019-00162 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.13; 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối 
JUBILEE   (VN) 
A21 lô 10, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Trang thiết bị dụng cụ thể thao: dụng cụ rèn luyện thể hình, dụng cụ rèn luyện 
và thi đấu các môn thể thao bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, 
bơi lội.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo các loại, đồ đi chân, đồ đội đầu, trang thiết bị dụng cụ thể 
dục thể thao, dụng cụ rèn luyện thể hình, dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn thể thao: 
bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, bơi lội, hàng lương thực và 
thực phẩm, đồ uống giải khát, bánh kẹo, rượu, bia, hàng điện tử (tivi, đài loa phóng thanh, 
đầu đọc đĩa), hàng điện lạnh (tủ đông, tủ lạnh, tủ mát, máy điều hòa nhiệt độ), hàng gia 
dụng (bếp điện từ, bếp ga, bát đĩa, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, máy giặt, bình đun 
nước nóng lạnh, máy lọc nước, đèn điện), văn phòng phẩm (bút, mực, vở sách, giá hồ sơ, 
cặp đựng tài liệu), hàng lưu niệm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp 
dịch vụ cho mục đích kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2019-00163 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy].  

 

 
(210) 4-2019-00164 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 
đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2019-00165 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng đĩa hát; dịch vụ đại lý bán hàng túi xách; xuất bản tài 

liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý kinh doanh sách; dịch vụ đại lý kinh doanh kim loại quý; 
dịch vụ đại lý kinh doanh quần áo.  

 

 
(210) 4-2019-00166 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn 

cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự 
kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách.  
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(210) 4-2019-00167 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc 

có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện 

tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; 

phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ 

liệu từ tính.  
 

 
(210) 4-2019-00168 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 

thiết bị giảng dạy]. 
 

 
(210) 4-2019-00169 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa 

đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa. 
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(210) 4-2019-00170 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng FDC (FDC)  (VN) 
236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp và công trình dân dụng); giám sát việc xây 
dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ chống ẩm (trong xây dựng); san lấp 
mặt bằng.  

 

Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; đại lý vận tải; vận chuyển hành khách; 
vận chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa; đại lý bán vé (vé xe, vé tàu, vé máy bay).  

 

Nhóm 40: Xử lý môi trường.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết 
kế phần cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-00171 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A26.11.12; 26.11.3; A11.1.6; 

26.3.1; 3.7.17 
(591) Đỏ tươi, đen, vàng đồng, vàng đồng đậm, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH  MERCURY 

Hoàng Hà Việt Nam   (VN) 
Số nhà 29, đường 3.5 khu đô thi Gamuda 
Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-00172 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Vũ Quang Dũng   (VN) 

221 thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp trà sữa do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng, quán trà 
sữa.  
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(210) 4-2019-00173 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.20; A24.15.7; 26.1.2; 1.15.24 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ VIETOCEAN   (VN) 
Số 27 ngõ 192 Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến đi trên biển; hướng dẫn khách 

du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-00174 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 7.3.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh cô ban. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ 24H  
(VN) 
Số 68C, ngách 110, ngõ 99, phố Định 
Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế dùng để chuẩn đoán, thiết bị chỉnh hình, máy xoa bóp 

(hay mát-xa), thiết bị mát-xa cầm tay, thiết bị mát-xa mắt, cơ thể và chân, ghế mát-xa, 
máy đấm bóp và mát-xa dùng cho mục đích y tế, thiết bị chữa bệnh giúp rắn chắc cơ bắp, 
thiết bị dùng để luyện tập cơ bắp, đai thắt bụng và tấm đệm bụng, đai thắt chỉnh hình, 
đệm hơi, nệm và gối dùng cho mục đích y tế, gối dùng cho mục đích chỉnh hình, đệm hơi 
[tấm đệm] sưởi nóng chạy điện dùng cho mục đích y tế, thiết bị chữa bệnh sử dụng hơi 
nóng, thiết bị và dụng cụ y tế chạy điện dùng để làm cho người thon thả, thiết bị mát-xa 
tạo nhiệt nóng sâu thiết bị mát-xa vận hành bằng điện, thiết bị mát-xa thẩm mỹ, thiết bị 
tạo rung động dùng để mát-xa, thiết bị mát -xa tạo rung động nhờ động cơ, thiết bị theo 
dõi nhiệt độ và thiết bị cảm ứng nhiệt độ dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00175 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xám, trắng, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ SUKA  (VN) 
Số nhà 16 lô 9 khu PG An Đồng, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu máy lọc nước.  
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(210) 4-2019-00176 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Châu Ngọc Anh  (VN) 
704/10/11 hương lộ 2, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2019-00177 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng đĩa hát; dịch vụ đại lý bán hàng túi xách; xuất bản tài 

liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý kinh doanh sách; dịch vụ đại lý kinh doanh kim loại quý; 

dịch vụ đại lý kinh doanh quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-00178 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 18.2.1 

(731) Cellini Design Center Pte Ltd  

(SG) 

No. 2 Lengkok Manam, Changi Grove 

Singapore 509106  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế trường kỷ; tủ đựng [đồ nội thất]; đồ 

đạc văn phòng; giường ngủ, không dùng cho mục đích y tế; bàn trang điểm; tủ nhiều 

ngăn; bàn ăn; ghế ăn; mặt bàn; ghế đẩu cho quầy bar; quầy hàng [dạng bàn]; giá [đồ đạc]. 
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(210) 4-2019-00179 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 10.3.7; 26.3.1; A26.11.12
(591) Đen, ghi, xanh da trời, xanh nước biển. 
(731) SHENZHEN HOSM MARINE 

COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 
4/F, Building 7, No. 9, Qilin Road, 
Nankeng, BanTian, LongGang District, 
ShenZhen City, GuangDong Province, 
P.R.China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống thiết bị liên lạc nội bộ (intercom); ăng ten; bộ định vị bằng sóng âm; 
thiết bị ra đa; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị thu phát sóng 
vô tuyến.  

 

 
(210) 4-2019-00180 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

RICGROUP   (VN) 
Nhà liền kề 60, liền kề 6B làng Việt Kiều 
Châu Âu, phường Mỗ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng học tập của học sinh.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất, bàn, ghế học sinh.  
 

 
(210) 4-2019-00181 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) HAN YALE INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
No.28, lugong s. 5th rd., lukang 
township, changhua county 50544, 
taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Cửa kính xe cộ điều khiển bằng điện [bộ phận xe cộ]; tay nắm cửa kính cho xe 
cộ [bộ phận xe cộ]; tay nắm cửa cho xe ô tô; kính chắn gió của xe cộ [thành phẩm]; bộ 
điều chỉnh cửa kính cho xe cộ [bộ phận xe cộ]; cửa sổ trời cho xe cộ. 
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(210) 4-2019-00182 (220) 02.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.17.5; 26.7.25 
(731) S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy]. 

 

 
(210) 4-2019-00183 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.7.1; 5.7.27 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Trí 
Long  (VN) 
Tổ 31, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao.  

 
 

 
(210) 4-2019-00184 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) La Renon Healthcare Pvt. 

Limited    (IN) 
207-208 ISCON Elegance, Circle-P, 
Prahlad Nagar Cross Roads, S.G. 
Highway, Ahmedabad-380015, Gujarat, 
India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm y tế (thuốc); chất làm thực phẩm ăn kiêng thích hợp 

cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng. 
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(210) 4-2019-00185 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) La Renon Healthcare Pvt. 

Limited    (IN) 
207-208 ISCON Elegance, Circle-P, 
Prahlad Nagar Cross Roads, S.G. 
Highway, Ahmedabad-380015, Gujarat, 
India   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm y tế (thuốc); chất làm thực phẩm ăn kiêng thích hợp 

cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2019-00186 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) La Renon Healthcare Pvt. 

Limited   (IN) 
207-208 ISCON Elegance, Circle-P, 
Prahlad Nagar Cross Roads, S.G. 
Highway, Ahmedabad-380015, Gujarat, 
India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm y tế (thuốc); chất làm thực phẩm ăn kiêng thích hợp 

cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2019-00187 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, hồng đào, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)   (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 

bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 
đầu lọc cho thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2019-00188 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.19; A5.5.21 

(591) Hồng, trắng, xanh lá cây, vàng, nhũ 

vàng. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 

bằng kim loại), bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 

đầu lọc cho thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2019-00189 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 15.7.1; 26.3.1 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục và 
khoa học ứng dụng GARASTEM  
(VN) 
93/5 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Vạn Hạnh, xã 

Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 28: Bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình đồ chơi; đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2019-00190 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A18.1.15; 15.7.1; 18.1.23; A24.15.11 

(591) Vàng, đen, cam, xám, xanh dương, trắng.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục và 
khoa học ứng dụng GARASTEM  
(VN) 
93/5 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Vạn Hạnh, xã 

Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 28: Bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình đồ chơi; đồ chơi.  
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(210) 4-2019-00191 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; 25.7.25; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xanh nước biển, vàng đồng, đen, cam, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KENTADO  
(VN) 
Royal Building, 225 Nguyễn Xí, phường 
13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2019-00192 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KENTADO  
(VN) 
Royal Building, 225 Nguyễn Xí, phường 
13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2019-00193 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Liên  (VN) 
196 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2019-00194 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; 26.13.1 
(591) Nâu, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Liên  (VN) 
196 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-00195 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.5; A25.1.10; 

1.15.23 
(540) 

  

(731) Đinh Văn Hạnh  (VN) 
62 đường Dương Vân Nga, phố 13, 
phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán trang phục; mua bán quần áo; mua bán đồ đi ở chân; mua bán đồ đội 
đầu.  

 

 
(210) 4-2019-00196 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 8.7.5; 25.1.6; 11.3.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PANZANI ASIA   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Pilotco-1, số 45 ABCD 
đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mì sợi, mì ống.  

 

 
(210) 4-2019-00197 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 8.7.5; 25.1.6; 11.3.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PANZANI ASIA  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Pilotco-1, số 45 ABCD 
đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mì sợi, mì ống. 
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(210) 4-2019-00198 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; nước 
uống thảo dược.  

 
Nhóm 10: Trang thiết bị y tế; dụng cụ y tế; bao cao su; gel bôi trơn.  

 
Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả 
(không có cồn); xi-rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu các loại.   

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
bia, nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, nước 
uống chiết xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn), 
xi-rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn), đồ uống có cồn (trừ 
bia), rượu các loại. 

 

 
(210) 4-2019-00199 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; nước 
uống thảo dược. 

 
Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả 
(không có cồn); xi-rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu các loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
bia, nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, nước 
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uống chiết xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn), 
xi-rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn), đồ uống có cồn (trừ 
bia), rượu các loại. 

 

 
(210) 4-2019-00202 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.5.15 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên hiệp Tuổi 
trẻ Di động  (VN) 
286 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, sữa cho 

em bé, sữa cho người ốm, sữa công thức và các sản phẩm sữa, mỹ phẩm, chế phẩm chăm 
sóc da/tóc. 

 

 
(210) 4-2019-00204 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.2.7; 3.2.15; 26.5.1; A26.5.15 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Văn Thanh Sơn  (VN) 
121B ấp 4, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường, sơn epoxy. 
 

Nhóm 06: Khoá kim loại (không phải là khóa điện), đinh rút, vít tự khoan. 
 

Nhóm 09: Khóa điện tử, khóa điện. 
 
 

 
(210) 4-2019-00205 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Cam. 

(540) 

 
(731) Bùi Văn Chung  (VN) 

Xóm 2, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Sản phẩm sứ vệ sinh thuộc nhóm này gồm: bồn tắm, chậu rửa (thiết bị vệ sinh), 

bệ xí vệ sinh, bồn tiểu nam, bồn tiểu nữ, vòi hoa sen. 
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(210) 4-2019-00206 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Bùi Văn Chung  (VN) 
Xóm 2, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Sản phẩm sứ vệ sinh thuộc nhóm này gồm: bồn tắm, chậu rửa (thiết bị vệ sinh), 

bệ xí vệ sinh, bồn tiểu nam, bồn tiểu nữ, vòi hoa sen. 
 

 
(210) 4-2019-00207 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.2.4; 3.2.1; 24.7.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương, xám, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở kinh 
doanh trang sức DASA VOONG  
(VN) 
66/20 đường số 45, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; gọng kính mắt; kính râm đeo mắt; kính mắt thể thao; mắt kính; 

kính đeo mắt. 
 

Nhóm 14: Trang sức bằng vàng, bạc; đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2019-00208 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DNG  (VN) 
41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; tầu thuyền; xe tải; xe máy. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; găng tay, mũ; ca vát; giày. 
 

Nhóm 29: Tổ chim ăn được; rau, củ, đóng hộp; nấm đã được bảo quản; hạt, đã chế biến, 
rau đã sấy khô; sữa. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ kế toán; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; marketing; dịch vụ hãng quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Môi giới; quản lý bất động sản; dịch vụ tài chính; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư vốn. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ 
xây dựng; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
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Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; tổ chức 
các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ tranh tụng; quản lý pháp lý giấy phép. 

 

 
(210) 4-2019-00209 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ E&A  (VN) 
Lô A2, cụm CN Trảng Nhật 2, xã Điện 
Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen 

xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; tấm xi măng; 
cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

 
(210) 4-2019-00210 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ quảng cáo Huy Khoa  
(VN) 
1027 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân 
Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo, thiết kế 

vật liệu quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 
 

 
(210) 4-2019-00211 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.5; 3.13.5; 7.3.11; 7.1.24; 7.15.1 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PANEL Đà Nẵng  
(VN) 
42 Cù Chính Lan, phường An Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Dầm, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen 

xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; tấm xi măng; 
cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 
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(210) 4-2019-00213 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH ASIAMART Việt 

Nam  (VN) 
134 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm-pli; mi-cro; đầu đọc đĩa; đầu hát karaoke; đầu trộn âm thanh (mixer). 
 

(210) 4-2019-00214 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Hộ kinh doanh Bình Minh  (VN)

37 Trần Thị Ngôi (đường số 284 - Cao 
Lỗ cũ), phường 4, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu mù u (dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc đông y). 
 

 
(210) 4-2019-00215 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Trắng, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ hậu 
cần BOXME Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam 
Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa. 

 
 

 
(210) 4-2019-00216 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PROPERTY HUB 
Việt Nam  (VN) 
75/27 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-00217 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 8.7.11; 3.7.3; A3.7.24; A18.1.19 (540) 

 

(731) Công ty TNHH OKIVA  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 

phần mềm máy vi tính đã được ghi. 
 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2019-00218 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.7; 26.15.15; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng & thương mại Tầm Cao  
(VN) 
Số 56 Trần Nhân Tông, phường Quán 
Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường 

xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng, thông tin về xây dựng; phá dỡ, 
giám sát các công trình xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến 
thức khoa học vào thiết kế, xây dựng; khảo sát, đo đạc đất đai; nghiên cứu trong lĩnh vực 
xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2019-00219 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 22.1.10; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Trắng, đen, vàng pha trắng không đều. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Diên Mười  (VN) 
Khu 5 xã Phương Viên, huyện Hạ Hoà, 
tỉnh Phú Thọ 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ đàn piano; mua bán đàn piano; mua bán dụng cụ 
âm nhạc; mua bán nhạc cụ; mua bán các phụ kiện nhạc cụ âm nhạc; mua bán phụ kiện 
đàn piano. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy âm nhạc; dịch vụ dạy nhạc; trung tâm 
giảng dạy về nhạc cụ; trung tâm giảng dạy đàn piano; đào tạo về piano. 

 

 
(210) 4-2019-00220 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 22.1.10; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Diên Mười  (VN) 
Khu 5 xã Phương Viên, huyện Hạ Hoà, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ đàn piano; mua bán đàn piano; mua bán dụng cụ 

âm nhạc; mua bán nhạc cụ; mua bán các phụ kiện nhạc cụ âm nhạc; mua bán phụ kiện 
đàn piano. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy âm nhạc; dịch vụ dạy nhạc; trung tâm 
giảng dạy về nhạc cụ; trung tâm giảng dạy đàn piano; đào tạo về piano. 

 

 
(210) 4-2019-00221 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và thương mại quốc tế 
Việt Đức  (VN) 
Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm: tấm ván sàn gỗ, tấm gỗ lát sàn, ván sàn gỗ, ván lát sàn 

gỗ, sàn gỗ công ngiệp, ván sàn nhựa, tấm nhựa lát sàn, tấm nhựa ốp trần. 
 

 
(210) 4-2019-00223 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey Usa 08933 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Nội nhãn cầu (thủy tinh thể) cho phẫu thuật cấy ghép. 
 

 
(210) 4-2019-00225 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; A26.11.9 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

DANNY  (VN) 
Số 42 ngách 136, ngõ 1194 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 18: Phụ kiện thời trang: túi xách, va li, ví, balo. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, va li, ví, balo, quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2019-00226 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

DANNY  (VN) 
Số 42 ngách 136, ngõ 1194 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 18: Phụ kiện thời trang: túi xách, va li, ví, balo. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, va li, ví, balo, quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2019-00227 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); chương trình máy vi tính ghi sẵn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các sản phẩm: phần 

mềm máy tính (ghi sẵn), chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), 

chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và 

mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dược 

phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng 

trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, 

cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, vật liệu xây dựng, 

thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 

phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 

điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 

bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 

kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-

xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 

đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 

tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 

nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 

quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 

bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 

nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 

cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 

sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 

đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 

bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, 

thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông 

gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi 

nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho 

các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi 

tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim 

hoàn, đồng hồ, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các tông, văn phòng phẩm, da, giả da và các 

sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, 

dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và 

đồ sành, sứ, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, sản phẩm dùng để bọc, phủ 

nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và 

các vật liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và 

dụng cụ thể thao. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 

bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ. 
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(210) 4-2019-00228 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ phân phát 

mẫu vật với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 

bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ 

chức các buổi biểu diễn ca nhạc; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các 

cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

 
(210) 4-2019-00229 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, nâu, nâu nhạt. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ phân phát 

mẫu vật với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 

bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điểu khiển hội thảo; tổ 

chức các buổi biểu diễn ca nhạc; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các 

cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2019-00230 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

Căn 3B tầng 5 CT5A, khu nhà ở Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ 

sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00231 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.2.2; 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 

26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, hồng, hồng đậm, 

hồng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Kim Cương  (VN) 
29 Châu Văn Liêm, thị trấn Hậu Nghĩa, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Các loại dầu như: dầu gió, dầu nóng.  

 
 

 
(210) 4-2019-00232 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tăng Gia Hòa  (VN) 

144/17 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy xới; máy cắt cỏ (tất cả chạy bằng động cơ); phụ tùng 

máy nông nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nông nghiệp, máy xới, máy cắt cỏ (tất cả chạy 
bằng động cơ), phụ tùng máy nông nghiệp.  
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(210) 4-2019-00233 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Đen, xám. 
(731) Tăng Gia Hòa  (VN) 

144/17 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí; dịch vụ gia công kim loại; đúc kim loại; xử lý và tráng phủ 

kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-00234 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); chương trình máy vi tính ghi sẵn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các sản phẩm: phần 
mềm máy tính (ghi sẵn), chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), 
chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và 
mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dược 
phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng 
trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, 
cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, vật liệu xây dựng, 
thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-
xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 
tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 
quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 
nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 
cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 
đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 
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bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, 
thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông 
gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi 
nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho 
các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi 
tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim 
hoàn, đồng hồ, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các tông, văn phòng phẩm, da, giả da và các 
sản phẩm làm từ da, giả da, đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, 
dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và 
đồ sành, sứ, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, sản phẩm dùng để bọc, phủ 
nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và 
các vật liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và 
dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 
bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ. 

 

 
(210) 4-2019-00235 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.2.2; 25.1.25; 25.1.15; A26.4.6 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, trắng, hồng, hồng 

nhạt, hồng đậm. 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Kim Cương   (VN) 
29 Châu Văn Liêm, thị trấn Hậu Nghĩa, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Các loại dầu như: dầu gió, dầu nóng. 

 

 
(210) 4-2019-00236 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A24.15.7; 24.15.21; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Gia CERAMIC  
(VN) 
Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; gạch vuông lát nền, không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không bằng kim loại; gạch (vật liệu chịu 
lửa); ngói, đá lát sàn không bằng kim loại.  
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(210) 4-2019-00237 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; A24.15.7; 24.15.21; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Gia CERAMIC  
(VN) 
Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; gạch vuông lát nền, không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không bằng kim loại; gạch (vật liệu chịu 

lửa); ngói, đá lát sàn không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-00238 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; A24.15.7; 24.15.21; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Gia CERAMIC  
(VN) 
Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; gạch vuông lát nền, không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không bằng kim loại; gạch (vật liệu chịu 

lửa); ngói, đá lát sàn không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-00239 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.8; 26.4.9 (540) 

  

(731) Võ Văn Thật  (VN) 
Số 33 ngõ 9, ngách 9/2 đường Đặng Thai 

Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; gạch vuông lát nền, không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không bằng kim loại; gạch (vật liệu chịu 

lửa); ngói, đá lát sàn không bằng kim loại.  
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(210) 4-2019-00240 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hương trầm 
Bảy Lương  (VN) 
Xóm 5, thôn Liên Yên, xã Thanh Liên, 
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 03: Hương đốt (nhang).  

 

 
(210) 4-2019-00241 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Phúc  (VN) 
Số 04, đường An Hưng, phường Quảng 
Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 
(511)   Nhóm 29: Chả mực. 

 

 
(210) 4-2019-00242 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Phúc  (VN) 
Số 04, đường An Hưng, phường Quảng 
Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 
(511)   Nhóm 29: Ruốc tôm.  

 

 
(210) 4-2019-00243 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Phúc  (VN) 
Số 04, đường An Hưng, phường Quảng 
Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 
(511)   Nhóm 29: Chả mực. 

 

 
(210) 4-2019-00244 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Nguyễn Tuấn Phúc  (VN) 
Số 04, đường An Hưng, phường Quảng 
Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 
(511)   Nhóm 29: Chả mực. 
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(210) 4-2019-00245 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Frederic Germain Jacques 
Sotteau  (VN) 
301/63 Phan Xích Long, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; tiêu. 
 

Nhóm 40: Rang, xay cà phê; chế biến cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-00246 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Frederic Germain Jacques 
Sotteau  (VN) 
301/63 Phan Xích Long, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; tiêu. 
 

Nhóm 40: Rang, xay cà phê; chế biến cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-00247 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.13.25 
(731) LE LONG ELISABETH  (FR) 

8 Rue Stephanie Valentin 95400 
Arnouville-Les-Gonesse France 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng (app) dùng cho điện thoại 

di động. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sàn thương mại điện tử (nơi cung cấp dịch vụ giữa người 
mua và người bán về các mặt hàng thời trang như quần áo, túi xách, giày dép, trang sức, 
đồng hồ). 
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(210) 4-2019-00249 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.3; 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18; 

26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Triển Phước 
Vĩnh Long  (VN) 
Lô B, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, xã 
Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 
Long 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa bao gồm: chai nhựa, thùng 

nhựa, hộp nhựa đựng thực phẩm, can nhựa, xô nhựa, chậu nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm tủ nhựa plastic, hạt nhựa tái sinh, hạt nhựa tái chế và nhựa 
phế liệu, nhựa nguyên sinh. 

 
 

 
(210) 4-2019-00250 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, nâu, trắng, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KALIM COFFEE  
(VN) 
49 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời: 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 
 

 
(210) 4-2019-00251 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH KALIM COFFEE  
(VN) 
49 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời: 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 
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(210) 4-2019-00252 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 3.7.17; A26.4.18; 

25.5.1; 26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Tiến   (VN) 
Thôn Đình Xá, xã Văn Tự, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; vỏ hộp loa; đầu đĩa DVD; loa; micrô; âm ly.  

 

Nhóm 35: Mua bán loa, mua bán âm ly; xuất nhập khẩu loa; xuất nhập khẩu âm ly; mua 

bán đầu đĩa DVD; xuất nhập khẩu đầu đĩa DVD.  
 

 
(210) 4-2019-00253 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.13.25; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Thịnh An  (VN) 
17/5/4 Tam Bình, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công, trang trí nét ngoại thất công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế nội, ngoại thất; thiết kế đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2019-00254 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; 24.9.1; 25.1.25; 25.1.9; 25.1.6; 

2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh    (VN) 
129 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh phân phối các sản phẩm như: mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00255 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xám đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh    (VN) 
A3.10.1 chung cư An Tiến, đường Lê 
Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); đồ uống hoa quả và 

nước ép hoa quả. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm, dịch vụ mua bán (kinh doanh) các sản phẩm như: 
nước tinh khiết, nước giải khát có ga (đồ uống không cồn), đồ uống hoa quả và nước ép 
hoa quả. 

 

 
(210) 4-2019-00256 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh   (VN) 
A3.10.1 chung cư An Tiến, đường Lê 
Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm như: quần áo thời trang nam nữ, giày đép, 

mũ nón, túi xách. 
 

 
(210) 4-2019-00257 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Cảnh   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-00258 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Hai Kim 
Phương  (VN) 
102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.  

 

 
(210) 4-2019-00259 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; A5.11.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản Dũng 
HÀ  (VN) 
A11, ngõ 100 đường Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; rau tươi; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2019-00260 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh cửu long, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thiên Phúc Hưng  
(VN) 
127 Phan Văn Trường, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ cảm biến nhiệt dùng cho máy điều hòa không khí; bộ cảm biến nhiệt dùng 
cho tủ lạnh; đồng hồ đo hành trình chuyên biệt dùng cho tủ lạnh; tụ điện; rơ le điện nhiệt; 
rơ le áp suất; rơ le điện từ; rơ le thời gian. 

 

 
(210) 4-2019-00261 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.2.1; A24.15.7 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp Lê Gia  (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại; ống thép; thép không gỉ; cửa cuốn bằng kim loại; 
tấm lợp bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy tách nước; máy tiêu nước; ống nồi hơi (bộ phận của máy); cầu thang 
cuốn; động cơ điện dùng cho cầu thang cuốn. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời; máy đun nước sử dụng điện; máy lọc nước tinh khiết; 
chậu rửa inox gắn cố định; bình đun nước kim loại sử dụng năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: đá, gạch, ngói, gỗ; thủy tinh dùng trong 
xây dựng; tấm ốp phi kim loại; tấm lát phi kim loại. 

 

Nhóm 20: Giường bằng kim loại (đồ đạc); tủ bằng kim loại (đồ đạc); bàn bằng kim loại 
(đồ đạc); ghế bằng kim loại (đồ đạc); bồn chứa nước bằng nhựa; bồn chứa chất thải bằng 
nhựa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục và giải trí. 

 

 
(210) 4-2019-00262 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Nâu, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

VITTO  (VN) 
Lô 1, khu vực A, khu CN Tam Dương II, 
xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Ngói; đá lát sàn (không bằng kim loại); gạch lát nền (không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng); gạch ốp tường (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); ngói 
(không bằng kim loại); ngói cong; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2019-00263 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

VITTO  (VN) 
Lô 1, khu vực A, khu CN Tam Dương II, 
xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Ngói; đá lát sàn (không bằng kim loại); gạch lát nền (không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng); gạch ốp tường (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); ngói 
(không bằng kim loại); ngói cong; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây 
dựng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00264 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Nhật Linh  
(VN) 
Số 32, ngõ 1081, đường Hồng Hà, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, kem 
dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 41: Đào tạo; dạy nghề.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2019-00265 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Phạm Nhật Linh  (VN) 

Số 32, ngõ 1081, đường Hồng Hà, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, kem 
dưỡng da, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 41: Đào tạo; dạy nghề. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00266 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Phạm Văn Hải  (VN) 

Số 15, ngõ 27 Bạch Đằng, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà; thịt gà đã được chế biến; chân gà; thịt lợn; thịt lợn đã được chế biến; 

thịt hộp; xúc xích; pa-tê; lạp xưởng; chả lụa (giò lụa, chả quế, chả chiên); thực phẩm chế 
biến được làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả; bộ phận nội tạng 
lợn; móng giò lợn; sườn lợn; thủy hải sản đã qua chế biến (cá, tôm, cua, mực, bạch tuộc). 

 

Nhóm 30: Chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột); nem cuốn (chả giò); thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt); 
hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt). 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; gia súc sống; gia cầm sống; thủy hải 
sản sống.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: thịt gà, thịt gà đã được chế biến, chân gà, thịt lợn, 
thịt lợn đã được chết biến, thịt hộp, xúc xích, pa-tê, lạp xưởng, chả lụa (giò lụa, chả quế, 
chả chiên, thực phẩm chế biến được làm từ thịt, thực phẩm chế biến được làm từ thịt và 
rau củ quả, bộ phận nội tạng lợn, móng giò lợn, dườn lợn, thủy hải sản đã qua chế biến 
(cá, tôm, cua, mực, bạch tuộc), chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột), nem 
cuốn (chả giò), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, há cảo (thực phẩm chế biến được 
làm từ tôm, thịt), hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt), thức ăn cho gia súc, 
thức ăn cho gia cầm, gia súc sống, gia cầm sống, thủy hải sản sống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bán đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ uống 
thực phẩm để mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi gà; chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn; dịch vụ nuôi trồng thuỷ 
sản; trợ giúp về thú y.  

 

(210) 4-2019-00267 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Xanh biển, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cường Thịnh 
MEDICAL  (VN) 
Số 22/2G, đường Xuân Thới Sơn 20C, ấp 
3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế; thiết bị đo phân tích phổi; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; băng 
treo để băng bó; thiết bị keo cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ dùng cho đường tiết 
niệu; bình phun hơi cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00268 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.3; 26.4.7; 

A26.4.18 

(591) Nâu, đỏ, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xuân Thịnh  (VN) 
22 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cafe và các chế phẩm từ cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-00269 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 25.1.9; 25.1.25; A25.1.10; 1.15.15 

(591) Vàng, xanh nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tinh dầu thiên 
nhiên Đồng Tháp Mười  (VN) 
6B34, đường An Hạ, ấp 6, xã Phạm Văn 

Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu bưởi, tinh dầu bạch đàn chanh, tinh dầu 

tràm gió.  
 

 
(210) 4-2019-00270 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21; 

5.5.16; 26.1.1; 26.4.10 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh dầu thiên 
nhiên Đồng Tháp Mười  (VN) 
6B34, đường An Hạ, ấp 6, xã Phạm Văn 

Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu bưởi, tinh dầu bạch đàn chanh, tinh dầu 

tràm gió.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00271 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.12; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây nhạt 

(màu vỏ chanh). 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cuộc Sống Dễ 
Dàng   (VN) 
323 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa (không dùng cho trẻ em); sữa chua; sữa thêm nước trái cây (sữa là chủ 

yếu); váng sữa; rau câu; thạch trái cây; mứt ướt. 
 

Nhóm 32: Siro dùng cho đồ uống; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống 
từ nước hoa quả ép không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-00272 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.16 
(591) Nâu đen, vàng cam, trắng, đen, đen nâu 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMDV Jennie 
Brows  (VN) 
18 Bis/10A Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; điêu khắc lông mày; thẩm mỹ viện; xăm hình 

bằng công nghệ hút laze.  
 
 

 
(210) 4-2019-00273 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 20.5.7; 26.11.22 
(591) Trắng, trắng xám nhạt, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược quốc 
tế Việt Mỹ  (VN) 
07 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khẩu trang y tế, mũ 

(nón) y tế, quần áo y tế, găng tay y tế, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ y khoa, thiết bị và 
dụng cụ chỉnh hình, thiết bị và dụng cụ phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế.  
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(210) 4-2019-00274 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 20.5.7; 26.11.22; 26.1.1; 24.13.1; 

24.17.5; A19.13.21; A25.3.3 

(591) Trắng, trắng xám nhạt, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược quốc 
tế Việt Mỹ  (VN) 
07 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khẩu trang y tế, mũ 

(nón) y tế, quần áo y tế, găng tay y tế, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ y khoa, thiết bị và 

dụng cụ chỉnh hình, thiết bị và dụng cụ phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 

tế.  
 

 
(210) 4-2019-00275 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1; 2.9.10 

(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược quốc 
tế Việt Mỹ  (VN) 
07 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hố Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm 

mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-00276 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Chuyển giao Thực phẩm sạch 
Sài Gòn  (VN) 
16 đường số 12, khu phố 5, phường Tăng 

Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua sơ chế vả bảo quản, thịt, cá, gạo, 

sữa, bánh kẹo, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-00277 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LEADING 
ELECTRIC & MACHINERY Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê 
Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Điều hòa nhiệt độ; máy làm lạnh; bộ xử lý không khí của điều hòa không khí; 

bộ cuộn dây quạt cho điều hòa không khí; bộ làm mát bằng không khí của điều hòa 
không khí. 

 

 
(210) 4-2019-00278 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A2.5.22; 2.5.5 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, xanh 

coban, xanh lá, trắng, đỏ, vàng, tím, cam, 
hồng đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Duy Việt  (VN) 
Nhà của Trần Duy Việt (Hạnh may) 
Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; bít tất ngắn cổ; tất dài; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; bộ quần áo.  
 
 

(210) 4-2019-00279 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 5.5.19; A5.5.22; 

A26.4.18; A26.4.24 
(731) SUREE INTERFOODS CO., LTD.  (TH) 

11/13 Moo 3 Tambol Banbor, Muang 
Samutsakorn 74000, THAILAND 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa dừa. 
 

 
(210) 4-2019-00281 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.4.4; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Đỏ trắng, đen, nâu, ghi. 

(540) 

  

(731) Lưu Mạnh Thắng  (VN) 
Số nhà 13 lô 2C KĐT mới Trung Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-00282 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Vĩnh Yên  (VN) 
Lô S9, số nhà 12, đường Nguyễn Tất 
Thành, khu đô thị Chùa Hà Tiên, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lấp mặt  bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà.  

 

 
(210) 4-2019-00283 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) UPL CORPORATION LIMITED  

(MU) 
5th Floor, Newport Building, Louis 
Pasteur Street, Port Louis, Mauritius 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp, cụ thể là, phân bón 

đa vi lượng, dưỡng chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng, chất phụ gia hóa học 
dùng cho chất diệt nấm, chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo 
quản hoa; hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; phospho. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 
thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 
cỏ dại và sâu bọ gây hại. 

 

 
(210) 4-2019-00284 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) UPL CORPORATION LIMITED   (MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 
Pasteur Street, Port Louis, Mauritius 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp, cụ thể là, phân bón 
đa vi lượng, dưỡng chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng, chất phụ gia hóa học 
dùng cho chất diệt nấm, chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo 
quản hoa; hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; phospho. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 
thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 
cỏ dại và sâu bọ gây hại. 

 

 
(210) 4-2019-00285 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8; A26.4.24 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ HISUN  (VN) 
Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-00286 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24; 26.1.1; A26.1.15 
(731) Công ty TNHH Tân Hợp Thành  

(VN) 
Số 1A, đường Hồ Văn Tắng, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Nồi nấu ăn (không dùng điện); bộ nồi nấu ăn (không dùng điện); chảo để rán 

(không dùng điện); vỉ nướng (dụng cụ để nấu ăn, không dùng điện); bình đun nước nóng 
(không dùng điện); xoong hầm thịt (không dùng điện). 

 

 
(210) 4-2019-00287 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) CHOI, HYUNG JIN  (KR) 

(IfYouWant) 3rd fl. TAEWHA PLAZA, 
111, Wausan-ro(Seogyo-dong), Mapo-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống kiểu phương Tây; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-00289 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.2; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Trắng, đen, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH KD SPORTS  (VN) 

Số 33/131, đường Trần Thái Tông, 
phường Lộc Vượng, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-00290 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Đặng Anh Tuấn   (VN) 

CH3419 T18 Times City, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và môi giới quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh về hoạt 

động biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ điểm tin; dịch vụ tóm lược tin tức. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông; dịch vụ truyền hình; dịch vụ cổng thông tin điện tử; dịch 
vụ viễn thông; dịch vụ truyền thư điện tử; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; dịch vụ hộp 
thư thoại; dịch vụ hãng tin tức; dịch vụ truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung 
cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức và điều khiển các cuộc hội nghị, cuộc họp báo; dịch vụ tổ chức 
các cuộc thi sắc đẹp, các cuộc thi đấu thể thao, thi đấu kiến thức văn hóa-xã hội, thi đấu 
trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; dịch vụ tổ chức, dàn dựng và sản xuất các 
chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chương trình phát thanh và truyền hình; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin tức.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ tư vấn thiết kế trang 
web; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ tạo lập 
và duy trì trang thông tin điện tử cho người khác; dịch vụ sao chép các chương trình máy 
tính. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2019-00291 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (VN) 
B15.06 C/c 36 Trịnh Đình Thảo, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán giải khát; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-00292 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.1; 3.7.16 

(731) 2bc co.ltd  (KR) 

T dong-1703, 170, Seohyeon-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gói mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng da; đồ trang điểm bỏ 

túi; son bóng; đồ trang điểm; nước hoa; kem chống nắng (không dùng cho mục đích dược 

phẩm); sáp dùng cho tóc; kem bôi tay.  
 

 
(210) 4-2019-00299 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Metecno (Viªt 
Nam)  (VN) 
Số 13 đường 16A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-00300 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00301 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00302 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00303 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00304 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00305 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00306 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00307 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00308 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00309 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00310 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 
Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00311 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 
Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00313 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn MC  
(VN) 
236G/19 đường Tam Bình, khu phố 1, 
phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi. 

 

 
(210) 4-2019-00315 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.1; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Xanh, cam. 
(731) Công ty TNHH Rau Cười Việt 

Nhật  (VN) 
25/3 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau được bảo quản; củ, quả được bảo quản; trứng; thịt đã qua chế biến; thủy 

hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; củ, quả tươi; hạt giống để trồng; thủy hải sản tươi sống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt rau, củ quả. 
 

 
(210) 4-2019-00316 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A20.1.5; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam nhạt, da cam đậm, đỏ tươi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Tam Gia GROUP  (VN) 
Số nhà 186, đường Lê Thanh, phường 
Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00318 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt và 

trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ và thương mại PHOENIX 
Việt Nam  (VN) 
2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nông sản, lương thực, thực phẩm: lúa gạo, thịt (không còn 
sống), gia cầm (không còn sống), thủy sản (không còn sống), chất chiết ra từ thịt, trứng, 
sữa, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây đã sấy khô, rau củ quả, mứt quả, 
cà phê, chè, ca cao, đường, bột sắn, phô mai, gia vị, hạt [ngũ cốc], hạt giống thực vật, cây 
trồng, hạt giống để trồng, hoa tự nhiên, nước sinh tố, nước ép trái cây, nước hoa quả ướp 
lạnh [đồ uống], đồ uống có cồn, cốc tai (cocktail). 

 

 
(210) 4-2019-00320 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phương Minh  
(VN) 
Số 10 phố Châu Long, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo hội họa; dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-00321 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Đỏ cam, vàng, trắng. 
(731) YANG, JEN-CHIEH  (TW) 

No. 193, Shangshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức đánh bạc; cung cấp tiện nghi cho sòng bạc (đánh bạc); thông 

tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp 
tiện nghi thể thao; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức các sự kiện giải trí. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00322 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.1.18; 26.1.2 

(731) FOXCONN INTERCONNECT 

TECHNOLOGY LMITED   (KY) 

Floor 4, Willow House, Cricket Square, 

P.O. Box 2804, Grand Cayman, 

CAYMAN ISLANDS KY1-1112  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp sợi quang; phích cắm và ổ cắm điện; vi kế; camera quan sát phía sau dùng 

cho xe cộ; camera hành trình trên xe; thiết bị rađa; bộ dò chuyển động; ống kính camera; 

thiết bị đo xa; thiết bị điều hướng cho xe cộ ở dạng máy vi tính trên xe cộ; thiết bị đo đạc, 

chỉ báo và điều chỉnh để đo, phát hiện và giám sát, cụ thể là giám sát tình trạng xe; thiết 

bị đo khoảng cách đã đi dùng cho phương tiện giao thông; trạm nạp điện cho xe cộ chạy 

điện; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; chíp sinh học; thấu kính quang học; 

thiết bị đầu cuối [điện]; bộ nối điện; bộ nối dây cáp điện; ăng ten điện thoại đi động; vỏ 

hộp loa; loa; tai nghe; dây điện và phụ kiện kết nối dây điện; dây cáp đồng trục; dây cáp 

điện; đi ốt phát quang; hộp đấu nối [điện]; bộ thu phát quang; bộ định tuyến mạng diện 

rộng (WAN); giao diện cho máy tính; thẻ giao diện mạng; bộ lưu trữ điện. 
 

 
(210) 4-2019-00324 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A9.7.22; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam  
(VN) 
Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; váng sữa, kem (sản phẩm sữa); đồ ăn có sữa là 

thành phần chủ yếu; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu). 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; kem lạnh. 

 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép hoa quả; siro và chế 

phẩm khác để làm đồ uống. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00325 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A9.7.22; 26.1.2; A26.1.18; 3.1.6; 

A3.1.25; 5.7.11; 25.5.25; 8.3.1 

(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, trắng, 

cam, đen, hồng. 

(731) Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  
(VN) 
Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; váng sữa; kem (sản phẩm sữa); đồ ăn có sữa là 

thành phần chủ yếu; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu). 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép hoa quả; siro và chế 

phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 

 
(210) 4-2019-00326 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A9.7.22; 26.1.2; A26.1.18; 5.7.8; 

A3.9.4; A3.9.25; 25.5.25; 8.3.1 

(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, trắng, 

hồng, đen, đỏ, nâu. 

(731) Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  
(VN) 
Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; váng sữa; kem (sản phẩm sữa); đồ ăn có sữa là 

thành phần chủ yếu; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu). 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép hoa quả; siro và chế 

phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00327 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A9.7.22; 26.1.2; A26.1.18; 3.2.1; 

A3.2.25; 5.7.8; 25.5.25; 8.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, trắng, 

hồng, đen, đỏ, nâu, xám, tím. 
(731) Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  

(VN) 
Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; váng sữa; kem (sản phẩm sữa); đồ ăn có sữa là 

thành phần chủ yếu; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu). 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép hoa quả; siro và chế 
phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-00328 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 

 
(210) 4-2019-00329 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-00330 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) LABORATOIRES BAILLEUL 

INTERNATIONAL SA  (CH) 
Rue De Lyon 109, 1203 Geneve, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người; chất bổ sung dinh dưỡng; chất tẩy uế; xà phòng khử trùng/tẩy uế; xà phòng, dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-00338 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.11.5; 1.15.23; 1.15.24; 26.4.2 
(591) Da cam, đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, 

đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Quy Nhơn  (VN) 
Số 249 Bạch Đằng, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ngọt có ga; nước ngọt không ga. 
 

 
(210) 4-2019-00339 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) HOTEL SHILLA CO., LTD.  (KR) 

249 Dongho-ro (Jangchung-dong 2-ga), 
Jung-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng; quản lý kinh doanh khách sạn; 

dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý và điều hành khách sạn; điều hành khách sạn cho 
người khác; điều hành kinh doanh khách sạn; điều hành kinh doanh khách sạn cho người 
khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn; 
cung cấp dịch vụ khách sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp các tiện 
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nghi cho triển lãm trong khách sạn; dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách 
có ô tô và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt 
chỗ khách sạn được cung cấp qua mạng internet; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 
đến đặt chỗ khách sạn; dịch vụ thông tin khách sạn; cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi. 

 

 
(210) 4-2019-00340 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) GUANGDONG JMA ALUMINIUM 

PROFILE FACTORY (GROUP) CO., 
LTD  (CN) 
Fengchi Industrial District, Dali, Nanhai, 
Foshan City Guangdong Province 
528231 CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; đường ống bằng kim loại; thang bằng kim loại; cửa sổ bằng 

kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; giàn 
giáo bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; dây nhôm; 
đinh vít bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; đồ ngũ kim bằng kim 
loại [vật liệu nhỏ]; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; két an toàn [hộp đựng an 
toàn]; khay chuyển hàng bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, 
vận chuyển]; biển hiệu bằng kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2019-00341 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.9; 25.1.25; 26.4.3; 26.4.7; A26.4.24
(731) GUANGDONG JMA ALUMINIUM 

PROFILE FACTORY (GROUP) CO., 
LTD  (CN) 
Fengchi Industrial District, Dali, Nanhai, 
Foshan City Guangdong Province 
528231 CHINA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; đường ống bằng kim loại; thang bằng kim loại; cửa sổ bằng 

kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; giàn 
giáo bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; dây nhôm; 
đinh vít bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; đồ ngũ kim bằng kim 
loại [vật liệu nhỏ]; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; két an toàn [hộp đựng an 
toàn]; khay chuyển hàng bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, 
vận chuyển]; biển hiệu bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-00346 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Nguyễn Duy Anh  (VN) 
Số 42B, ngõ Hòa Bình 3, phường Minh 

Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví tiền; túi du lịch; túi xách tay; vali. 

 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giầy để chơi đá bóng; đồ đi ở chân (trang phục); mũ; đồ đội 

đầu (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-00348 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Tím, hồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Vinh  (VN) 
Xóm 5B, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái 

Hòa, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; hương liệu tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; 

dầu xả tóc. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp 

dầu thơm; dịch vụ spa (chăm sóc sắc đẹp), chăm sóc da; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ thẩm 

mỹ viện. 
 

 

 
(210) 4-2019-00349 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Đào Thanh Toàn  (VN) 
Số 370 đường Phan Chu Trinh, phường 

Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: trà, cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-00351 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 

A26.1.18; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Tiên Phong  (VN) 
453/40 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 30: Bột chiên giòn; bột phô mai; bột kem. 

 

 
(210) 4-2019-00352 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh răng; 

tinh dầu.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải cọ rửa; chỉ tơ nha 
khoa; bông phấn trang điểm; bàn chải lông mày. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng, sữa, mỹ phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, đồ uống, thực phẩm, đồ chơi, 
bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa, bông phấn trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-00353 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 3.7.17; 1.7.19; 1.7.6; 18.3.23 
(591) Tím nhạt, tím, tím đậm, xanh đậm, xanh 

da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược Miền Tây   (VN) 
40 đường số 19, phường Bình Trị Đông 
B, quân Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 

nắng; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2019-00354 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược Miền Tây  (VN) 
40 đường số 19, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 

dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2019-00355 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Thịnh 
Phúc   (VN) 
42/9B khu phố 3, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; gậy chống cho 

mục đích y tế; khung có bánh xe hỗ trợ di chuyển; thiết bị nâng cho người tàn tật; thiết bị 

vật lý trị liệu. 
 

 
(210) 4-2019-00356 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Thịnh 
Phúc  (VN) 
42/9B khu phố 3, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị tắm hơi; phụ kiện bồn tắm; thiết bị gia nhiệt; vòi nóng lạnh cho ống 

nước; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống ống dẫn nước. 
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(210) 4-2019-00357 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 18.3.2; 3.9.16; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ, da cam đậm, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, trắng. 

(731) Hội nông dân thành phố Hà 
Tiên   (VN) 
Số 8 Tuần Phủ Đạt, phường Đông Hồ, 

thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm khô. 
 

 
(210) 4-2019-00358 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.15 

(591) Xanh ngọc, trắng. 

(731) Mai Hoàng Anh  (VN) 
Số Ơ-LK-04-68, đường D4, khu đô thị 

5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 

 

 
(210) 4-2019-00359 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18; A14.5.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Bùi Quang Trung  (VN) 
Thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy kèm; dịch vụ đào tạo kỹ năng, chuyên 

môn nghiệp vụ; dịch vụ giáo dục tiểu học; dịch vụ giáo dục trung học phổ thông; dịch vụ 

giáo dục trung học cơ sở. 
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(210) 4-2019-00360 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.9; A7.1.11; 

7.1.24; A26.11.13 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Shanghai Benqumark 
Network Tech Co., Ltd.   (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 

Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 

China.  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến, không tải xuống được; dàn dựng băng video; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; 

dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; nhiếp ảnh; chụp ảnh dưới dạng vi 

phim; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; 

dịch vụ cung cấp phim, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải theo yêu cầu; 

cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải 

theo yêu cầu; dịch vụ phòng trò chơi thực tế ảo; dịch vụ vẽ chân dung; dịch vụ sản xuất 

video âm nhạc; cung cấp thông tin giải trí thông qua trang web. 
 

 
(210) 4-2019-00361 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.9; A7.1.11; 

7.1.24; A26.11.13 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Shanghai Benqumark 
Network Tech Co., Ltd.    (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 

Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 

China.  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị đọc mã vạch; chương trình điều hành 

máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; nhãn điện tử cho hàng hoá; xuất bản 

phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 

được]; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; nhẫn thông minh; thiết bị đếm bước chân; 

gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; khung ảnh kỹ thuật số. 
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(210) 4-2019-00362 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.9; A7.1.11; 

7.1.24; A26.11.13 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Shanghai Benqumark 

Network Tech Co., Ltd.   (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China.  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; dịch 

vụ người đi kèm; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân; lập kế hoạch và tổ chức 
hôn lễ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ giới thiệu hẹn hò; tư vấn hôn nhân; dịch 
vụ mai mối; dịch vụ gặp gỡ bằng cách sử dụng máy tính; tìm lại tài sản bị thất lạc (dịch vụ 
quản lý đồ thất lạc); quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; giám sát quyền 
sở hữn trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ giám sát nhãn hiệu cho mục đích tư 
vấn pháp lý.  

 

 
(210) 4-2019-00363 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Shanghai Benqumark 

Network Tech Co., Ltd.   (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị đọc mã vạch; chương trình điều hành 

máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; nhãn điện tử cho hàng hoá; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; nhẫn thông minh; thiết bị đếm bước chân; 
gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; khung ảnh kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2019-00364 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Shanghai Benqumark 

Network Tech Co., Ltd.    (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến, không tải xuống được; dàn dựng băng video; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; 

dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; nhiếp ảnh; chụp ảnh dưới dạng vi 

phim; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; 

dịch vụ cung cấp phim, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải theo yêu cầu; 

cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải 

theo yêu cầu; dịch vụ phòng trò chơi thực tế ảo; dịch vụ vẽ chân dung; dịch vụ sản xuất 

video âm nhạc; cung cấp thông tin giải trí thông qua trang web.  
 

 
(210) 4-2019-00365 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Shanghai Benqumark 
Network Tech Co., Ltd.    (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 

Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 

China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; dịch 

vụ người đi kèm; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân; lập kế hoạch và tổ chức 

hôn lễ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ giới thiệu hẹn hò; tư vấn hôn nhân; dịch 

vụ mai mối; dịch vụ, gặp gỡ bằng cách sử dụng máy tính; tìm lại tài sản bị thất lạc (dịch 

vụ quản lý đồ thất lạc); quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; giám sát 

quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ giám sát nhãn hiệu cho mục 

đích tư vấn pháp lý. 
 

 
(210) 4-2019-00366 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 15.7.11; 25.1.5 

(731) Snomaster International 
(Asia) Limited   (HK) 
RM 19C, LOCKHART CTR, 301 - 307 

LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG 

KONG.  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Ngăn làm lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; buồng làm lạnh; thiết bị và máy làm 

đá lạnh; thiết bị làm lạnh, dùng điện; hệ thống và máy làm lạnh; tủ lạnh; tủ lạnh có ngăn 

kính để trưng bày; thùng chứa làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh. 
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(210) 4-2019-00368 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.6; 26.1.5; A26.1.18; 26.1.1; 

1.15.23; 26.13.1 
(731) INNOVATION BIOTECHNOLOGY 

LTD.   (TW) 
10F.-3, No.351, Sec. 2, Zhongshan Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 23504, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; xà phòng; kem làm trắng da; sữa làm sạch dùng cho 

mục đích vệ sinh; dầu gội đầu. 
 
 

 
(210) 4-2019-00369 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 7.1.14; 15.7.17 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và môi trường Việt 
Thắng  (VN) 
Số 5, ngõ 210/41, phường Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện, được định hình, dùng cho lò đốt; ống dẫn khí; ống khói; lò đốt rác; lò 

thiêu; lò hoả táng.  
 
 

 
(210) 4-2019-00372 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại và phân 
phối MYS  (VN) 
Số nhà 52/80, phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn: đồ uống làm từ các loại hạt ngũ cốc dinh dưỡng; đồ uống 

làm từ các loại trái cây.  
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(210) 4-2019-00373 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.7; 5.7.3; 5.13.4; 26.11.3; A6.19.9; 

26.1.1; 25.1.25; 19.7.1 
(591) Vàng, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư nông 
nghiệp Cò Thái  (VN) 
268 Trần Hưng Đạo, phường 02, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-00374 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 

Quốc Tế   (VN) 
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất (vớ); đồ lót (quần áo 

lót).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), tất (vớ), 
đồ lót (quần áo lót).  

 

 
(210) 4-2019-00375 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.3; 26.4.7; 5.3.20; 

5.1.21 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, trắng, xanh lá, xanh 

non, xanh lá mạ, nâu. 
(731) Cao Viết Lưu  (VN) 

Thôn Nam Hà, xã Phương Mỹ, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trái cây tươi, cây giống.  
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(210) 4-2019-00376 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 1.15.21; 1.15.23 
(591) Cam, câm đậm, cam nhạt, vàng, vàng 

nhạt, vàng cam, trắng, đỏ, xanh lá, xanh 
non, hồng nhạt, xanh dương. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp cam 
Khe Mây Long Nhâm  (VN) 
Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2019-00377 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.11; 3.7.16 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Đông Nam ¸  

(VN) 
Số 419, ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2019-00378 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.2.2; A26.4.18 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ đậm. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh Vàng Ngọc Thơ  (VN) 
Số 150/4, Lộ Vòng Cung, phường An 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; trang sức mỹ nghệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, trang sức mỹ nghệ, đá quý, đồ trang sức bằng kim loại khác.  
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(210) 4-2019-00379 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Kim Dung Anh 
Tuấn  (VN) 
Lầu 1, số 38, đường Trần Phú, phường 3, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; trang sức mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2019-00380 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.1; 26.15.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ HACO247   (VN) 
Số 18, ngõ 131 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): điện thoại di động, thiết bị điện thoại (thân máy, pin, 
nắp pin), phụ kiện điện thoại, linh kiện điện thoại.  

 

 
(210) 4-2019-00381 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu, xanh lá đậm. 

(540) 

 

(731) Công Ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thăng Long ĐăkLăk  
(VN) 
Thôn Tân Lộc, xã Cư Huê, Huyện Ea 
Kar, tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-00382 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - kỹ thuật Đức Hùng  
(VN) 
17/19 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1182 

(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: thiết bị ngành nước, cụ thể là  đồng hồ nước, đồng 
hồ đo lưu lượng, máy bơm nước, bơm định lượng hoá chất, ống lọc giếng, ống gang, hệ 
thống & thiết bị khử trùng, da thuộc; Thiết bị điện, cụ thể là: bóng đèn điện, cầu dao, áp 
tô mát, công tắc tơ, cầu chì, ổn áp, bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát.  

 

 
(210) 4-2019-00383 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.5.4; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Văn Khoa  (VN) 
Số 84/49 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 
2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; mứt ướt; rau đã sấy khô; lát trái cây sấy khô; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; atisô đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; tinh chất cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và  tinh dầu); 
mật ong; sữa ong chúa. 

 

 
(210) 4-2019-00384 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 15.1.17; 15.1.1; 15.1.11 
(731) Bùi Thị Xuân Dung   (VN) 

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương 

liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, cà phê chưa rang, hương liệu cà phê, đồ uống cà phê có sữa.  

 

 
(210) 4-2019-00385 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.6; 24.9.1; 26.4.7; A26.4.18; 

A9.7.25; 9.7.1 
(591) Xanh, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại và dịch vụ Chung 
Gia  (VN) 
Số 42, ngõ 433 Kim Ngưu, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): thịt đóng hộp, thịt, thịt đã được bảo quản, xúc xích, lạp 
xưởng, thịt ướp muối, pa-tê gan, thịt lợn muối xông khói, thịt đông khô, thịt đã được bảo 
quản, thịt muối; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-00386 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-00387 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Kim Dung Anh 
Tuấn  (VN) 
Lầu 1, số 38, đường Trần Phú, phường 3, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; cho thuê xe du lịch; du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; 

môi giới vận tải. 
 

 
(210) 4-2019-00388 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Màu xanh đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Ngọc Mai Phú Thuận  
(VN) 
ấp Phú Thạnh, chợ Phú Thuận (thửa đất 
số 1849-1853, tờ bản đồ số 1), xã Phú 
Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc; trang sức mỹ nghệ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00389 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nông Trang  (VN) 
Số 431, ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Trinh, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lân hữu cơ, phân bón vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái/kích tố hạt. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch bệnh cho 
thực vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc bươu vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích tăng trưởng cây trồng, 
thuốc diệt cỏ, cây giống, con cây giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị ngành 
nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản. 

 

 
(210) 4-2019-00390 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Trang  (VN) 
Số 431, ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Trinh, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lân hữu cơ, phân bón vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái/kích tố hạt. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch bệnh cho 
thực vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc bươu vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích tăng trưởng cây trồng, 
thuốc diệt cỏ, cây giống, con cây giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị ngành 
nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản. 

 

 
(210) 4-2019-00391 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nông Trang  (VN) 
Số 431, ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Trinh, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lân hữu cơ, phân bón vô cơ, 
phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái/kích tố hạt. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch bệnh cho 
thực vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc bươu vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích tăng trưởng cây trồng, 
thuốc diệt cỏ, cây giống, con cây giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị ngành 
nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản. 

 

 
(210) 4-2019-00392 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nông Trang  (VN) 
Số 431, ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Trinh, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lân hữu cơ, phân bón vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái/kích tố hạt. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch bệnh cho 
thực vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc bươu vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích tăng trưởng cây trồng, 
thuốc diệt cỏ, cây giống, con cây giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị ngành 
nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản. 

 

 
(210) 4-2019-00393 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nông Trang  (VN) 
Số 431, ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Trinh, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lân hữu cơ, phân bón vô cơ, 
phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái/kích tố hạt. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch bệnh cho 
thực vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc bươu vàng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích tăng trưởng cây trồng, 
thuốc diệt cỏ, cây giống, con cây giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị ngành 
nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00394 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; A5.5.20; 

A5.7.22; 5.7.11; 25.5.2 
(591) Xanh lá, đỏ, đỏ hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Viện cây ăn quả Miền Nam  
(VN) 
Xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi da xanh tươi. 

 

 
(210) 4-2019-00395 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; A5.5.20; 

A5.7.22; 5.7.11; 25.5.2 
(591) Xanh lá, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Viện cây ăn quả Miền Nam  
(VN) 
Xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam sành tươi. 

 

(210) 4-2019-00396 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; A5.5.20; 

A5.7.22; 5.7.11; 25.5.2 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Viện cây ăn quả Miền Nam  
(VN) 
Xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi năm roi tươi. 
 

 
(210) 4-2019-00397 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Lý Văn Trúc  (VN) 

28 Nguyễn Văn Trỗi, KP1, phường Đức 
Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2019-00398 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1; 4.5.2; 

4.5.3 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại OMELY  (VN) 
Số 17 ngõ 2E phố Dịch Vọng, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí 

bằng sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh; giá đỡ nến. 
 

 
(210) 4-2019-00400 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A18.1.19; 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, đen, màu trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hòa Hạnh  (VN) 
Lầu 2, Trung tâm thương mại chợ Bà 
Rịa, phường Phước Trung, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-00402 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ sẫm, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Đàm Thị Thanh Hoa  (VN) 
P101-G2 TT THCSND1, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả lên men 

không có cồn; xi-rô dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: các sản phẩm rượu, đồ uống có cồn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00403 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần LAVIFOOD  
(VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp 

Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, rau củ quả nấu chín, rau củ quả sấy; sữa. 

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa qua chế biến); ngũ cốc chưa qua chế biến. 

 

Nhóm 35: Mua bán tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, 

rau củ quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến), ngũ cốc 

chưa qua chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn), nước ép từ rau 

củ quả (không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống; 

xuất nhập khẩu tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, rau 

củ quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến), ngũ cốc chưa 

qua chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn), nước ép từ rau củ 

quả (không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2019-00404 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhật Trường 
Vinh  (VN) 
Lô 1, đường 1A, KCN Tân Tạo, KP2, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00405 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Xanh nõn chuối nhạt, xanh nõn chuối, 

xanh nõn chuối đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần WICITY Việt 
Nam  (VN) 
Nhà C68, ngõ 109 đường Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý 

thanh toán bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ cổng thanh 
toán điện tử (dịch vụ tài chính); dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong thực hiện các giao dịch 
tài chính. 

 

 
(210) 4-2019-00406 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu THE 
BROTHERS & SISTER  (VN) 
383/3/51 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại; cà phê rang; cà phê rang xay; cà phê viên nén. 

 
 

 
(210) 4-2019-00407 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đỏ nâu. 
(731) Công ty cổ phần Tầm Nhìn 

CNN Việt Nam  (VN) 
Villa số 5, lô N04A, phố Thọ Tháp, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); sắp xếp 

và tiến hành hội thảo; giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào tạo 
ngoại ngữ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (dịch vụ giải trí). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00409 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Luo Linjie  (CN) 

Room 604, No. 18 Qiaogang Street, 

Sanyuanli Avenue, Baiyun District, 

Guangzhou, Guangdong Province, China

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; bộ phận chuyển động của 

đồng hồ; hộp trưng bày đồng hồ; dây xích đồng hồ; đồng hồ báo thức; đồ châu báu; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-00414 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PINKLOTUS  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Pulse Cocobay, đường 

Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cookies; bánh mỳ; pizza; cacao; socola; mứt kẹo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; mua bán bất động sản; tư vấn môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2019-00415 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Ngọc Trung  (VN) 
Số nhà 8, ngõ 12, tập thể Xuất Nhập 

Khẩu, tổ dân phố 1, phường La Khê, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giảng dạy kỹ năng bộ đội. 
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(210) 4-2019-00416 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Trương Ngọc Trung  (VN) 
Số nhà 8, ngõ 12, tập thể Xuất Nhập 
Khẩu, tổ dân phố 1, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2019-00417 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.5.2; A17.5.3 
(591) Trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Bùi Tiến Trọng  (VN) 
477 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí, thi công nội ngoại thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2019-00418 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Công Thành  (VN) 
Số 10, ngách 4/8, tổ 6, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt muối, cá ướp muối, khoai tây chiên, thực phẩm chế biến từ gà. 
 

Nhóm 30: Cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2019-00419 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Công Thành  (VN) 
Số 10, ngách 4/8, tổ 6, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt muối, cá ướp muối, khoai tây chiên, thực phẩm chế biến từ gà. 
 

Nhóm 30: Cà phê, ca cao. 
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(210) 4-2019-00420 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Nguyễn Công Thành  (VN) 
Số 10, ngách 4/8, tổ 6, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt muối, cá ướp muối, khoai tây chiên, thực phẩm chế biến từ gà. 
 

Nhóm 30: Cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2019-00421 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Hoàng Văn Phương  (VN) 
Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại. 
 

 
(210) 4-2019-00422 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.4; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh An 
MEDICAL  (VN) 
Số 102 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; 
hoạt động văn phòng. 

 

(210) 4-2019-00424 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng  (VN) 
21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Hóa chất dùng trong nông nghiệp: chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2019-00425 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng  (VN) 
21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Hóa chất dùng trong nông nghiệp: chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2019-00427 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 

hàng Hai Lúa  (VN) 
Số 316/2B, Trần Hưng Đạo, khóm 7, 
phường Mỹ Long, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp; san lấp mặt bằng. 

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi; cho thuê phương tiện vận tải; vận 
chuyển hành khách du lịch; vận chuyển hàng hóa bằng xe chuyên dụng; dịch vụ lữ hành 
nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao như: ten-nít, leo núi, lướt dù trên biển, mô tô 
trượt nước; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang; tổ chức chương trình ca múa nhạc; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ chiếu phim điện ảnh và phim video; dịch vụ nhà hát; dịch vụ 
sản xuất buổi biểu diễn (dàn dựng buổi biểu diễn); dịch vụ kinh doanh khu du lịch sinh 
thái, làng du lịch (dịch vụ cắm trại, giải trí). 
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(210) 4-2019-00429 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và ứng dụng thuốc dân tộc  
(VN) 
145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; tinh dầu; kem dưỡng tóc. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y. 
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 31: Cây dược liệu tươi; cây dược liệu giống; rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến cây dược liệu cho người khác. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về đông y; dịch vụ đào tạo về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu thuốc đông y. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bệnh viện đa khoa; dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp; thẩm mỹ viện; dịch vụ nuôi trồng dược liệu; viện dưỡng lão; phòng chẩn trị y học 
cổ truyền; phòng khám đông y. 

 

 
(210) 4-2019-00430 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; A24.15.8 
(731) Nguyễn Ngọc Toàn  (VN) 

262 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đội đầu; quần áo lót; đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2019-00431 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn MAXIS  (VN)
Số 8/108/141 Giáp Nhị, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn phản quang cho xe cộ, 

đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu sáng, đèn pha xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-00432 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn MAXIS  (VN)
Số 8/108/141 Giáp Nhị, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn phản quang cho xe cộ, 

đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu sáng, đèn pha xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-00433 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.24 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bóng đèn MAXIS  
(VN) 
Số 52 ngõ 69 Bùi Huy Bích, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn phản quang cho xe cộ, 

đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu sáng, đèn pha xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-00434 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.24 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bóng đèn MAXIS  
(VN) 
Số 52 ngõ 69 Bùi Huy Bích, phường 

Hoàng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn phản quang cho xe cộ, 

đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu sáng, đèn pha xe cộ. 
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(210) 4-2019-00435 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bóng đèn MAXIS  
(VN) 
Số 52 ngõ 69 Bùi Huy Bích, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn phản quang cho xe cộ, 

đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu sáng, đèn pha xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-00436 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Phan Thị Thùy Nhung  (VN) 
357c ấp Phú Hòa, phường Bình Nhâm, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương. 

 

 
(210) 4-2019-00437 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Đặng Nguyễn Thái Dương  (VN)
1516 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua, sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu; quán cà phê; dịch vụ đặt 
phòng khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-00438 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Nhật Thành BRIGHTSUN CITY  
(VN) 
17-19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00439 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.3.13 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
RINA Việt Nam  (VN) 
22 đường 3/2, phường 10, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mát-xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ 

thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2019-00440 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Hà Đại Phát  
(VN) 
Thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Quần lót vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt; khăn vệ sinh; bông thấm hút; tã lót trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-00441 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Da cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM&DV thực 
phẩm Đại Việt  (VN) 
Số 17/784, đường Bạch Đằng, phường 

Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thủy sản sống; hải sản sống; rau, củ tươi; trái cây tươi. 
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(210) 4-2019-00442 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 25.5.5; 1.15.15; 1.3.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh dương nhạt, xanh dương đậm, vàng, 
cam, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TDI  
(VN) 
Tầng 11, tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 
Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học 
[văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 

 
Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi sách học sinh. 

 
Nhóm 25: Đồng phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; xuất bản sách. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]. 

 

 
(210) 4-2019-00443 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy vi 

tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể tải về; đồng hồ thông 
minh; kính đeo mắt thông minh; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; rô bốt 
người máy có trí tuệ nhân tạo; máy vi tính có thể đeo; phần mềm nhận dạng cử chỉ; phần 
mềm trò chơi thực tế ảo; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy fax; dụng cụ hàng hải; 
vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại 
thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện 
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thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; bàn phím dùng cho điện thoại 
thông minh; loa kết nối không dây; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe kết nối không dây; 
thiết bị giảng dạy; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe thực 
tế ảo; người máy giám sát an ninh; máy ảnh [chụp ảnh]; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy 
cầm tay]; dây cáp USB; chip [mạch tích hợp]; màn hình cảm ứng; pin điện; thiết bị sạc 
cho pin điện; sạc dự phòng (pin có thể sạc lại được); phim hoạt hình; thiết bị phân tích 
không khí; thiết bị đo; chip sinh học. 

 

 
(210) 4-2019-00444 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy vi 

tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể tải về; đồng hồ thông 
minh; kính đeo mắt thông minh; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; rô bốt 
người máy có trí tuệ nhân tạo; máy vi tính có thể đeo; phần mềm nhận dạng cử chỉ; phần 
mềm trò chơi thực tế ảo; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy fax; dụng cụ hàng hải; 
vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại 
thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện 
thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; bàn phím dùng cho điện thoại 
thông minh; loa kết nối không dây; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe kết nối không dây; 
thiết bị giảng dạy; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe thực 
tế ảo; người máy giám sát an ninh; máy ảnh [chụp ảnh]; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy 
cầm tay]; dây cáp USB; chip [mạch tích hợp]; màn hình cảm ứng; pin điện; thiết bị sạc 
cho pin điện; sạc dự phòng (pin có thể sạc lại được); phim hoạt hình; thiết bị phân tích 
không khí; thiết bị đo; chip sinh học. 

 

 
(210) 4-2019-00446 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.7; 3.7.21; A3.7.24; 26.1.1; 1.7.6 
(731) RAZORSAW MANUFACTURING 

CO., LTD.  (JP) 
1323-29 Kashiyama-cho, Ono city, 
Hyogo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ có lưỡi sắc (công cụ cầm tay); 
công cụ cắt và cưa (dụng cụ cầm tay). 
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(210) 4-2019-00447 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) RAZORSAW MANUFACTURING 

CO., LTD.  (JP) 
1323-29 Kashiyama-cho, Ono city, 
Hyogo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ có lưỡi sắc (công cụ cầm tay); 

công cụ cắt và cưa (dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2019-00448 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.3; 1.15.23 
(591) Vàng, da cam, đỏ, đen, xanh lá cây, xanh 

lam. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thu Hiệu  (VN) 
Thôn An Rinh 2, xã Tân Liên, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; môi giới vận tải; dịch vụ lái xe; dịch vụ 
giao hàng; vận chuyển đồ đạc; vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2019-00450 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; A15.9.11; 26.11.22; A26.11.7 
(591) Xanh lục, xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VT MEDIA   (VN) 
Số 26a, ngõ 211/114 đường Khương 
Trung, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội      

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng 
cáo; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội nghị, dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng 
cáo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp video trực tuyến, không tải về; dàn dựng 
băng hình.  
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(210) 4-2019-00451 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.18; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chăn nuôi lợn đen 
Mường Pa  (VN) 
Xóm Báo, xã Bao La, huyện Mai Châu, 
tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

 
(210) 4-2019-00452 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-00453 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00454 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00455 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00456 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00457 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2019-00458 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00459 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00460 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 

 
(210) 4-2019-00461 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.13.1 

(591) Xanh cốm, đỏ cam, xanh dương, xanh 

dương sẫm, trắng. 

(731) Mega Lifesciences Public 
Company Limited    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc uống cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  
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(210) 4-2019-00462 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6; 2.9.4 
(591) Ghi, xám, trắng, xanh lơ sẫm, xanh lơ, 

xanh lá cây, xanh cốm, vàng, xanh 
dương, xanh dương sẫm, đỏ cam. 

(731) Mega Lifesciences Public 
Company Limited    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc uống cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  

 
 

(210) 4-2019-00463 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Văn Minh   (VN) 

P1005, tòa nhà B11A, khu đô thị Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; dầu xả; tinh dầu.  

 
 

 
(210) 4-2019-00464 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thu Hậu   (VN) 
106, tổ 33, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá: tổ chức chương trình thời trang ứng 

dụng mang tính giao lưu quốc tế cho trẻ em và người lớn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1206 

(210) 4-2019-00465 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 2.7.9; 2.7.10 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thu Hậu   (VN) 
106, tổ 33, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi giáo dục viết về mẹ dành cho học sinh tiểu học, trung học 

cơ sở, phổ thông trung học dưới hình thức: văn, thơ, tranh, clip. 
 

 
(210) 4-2019-00467 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 22.1.1; 26.1.1; A1.1.10; 3.7.7; A3.7.24; 

A1.1.5; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng nâu, nâu. 
(731) Trần Thùy Trang   (VN) 

Khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và tiến hành hội thảo chuyên 

đề [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ 
[giải trí hoặc giáo dục].  

 
 

 
(210) 4-2019-00468 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH nệm Đông ¸  

(VN) 
24/5 Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lò xo; gối; đệm nước không dùng trong ngành y; nệm ghế; gối 

dựa lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chăn, ga, gối, đệm, màn ngủ, khăn trải giường, khăn 
trải bàn, vỏ gối, vỏ đệm.  
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(210) 4-2019-00469 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đinh Văn Hiệp   (VN) 

13D đường 25, khu phố 3, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; rượu dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược 

dùng cho mục đích y tế; kẹo ngậm dùng cho mục đích y tế; rượu gừng dùng cho mục đích 
y tế. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; gia vị; mật ong.  

 

 
(210) 4-2019-00470 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - 
thương mại - dịch vụ Việt úc  
(VN) 
Tầng 31, tòa nhà Pearl Plaza, 561 A Điện 
Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm (ống PVC-U, ống luồn dây điện đàn hồi). 
 

Nhóm 35: Mua bán ống nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-00471 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cơ khí - thương mại 

Lực Sanh (TNHH)   (VN) 
598 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng thay thế cho xe hơi, xe tải, xe tải nhỏ không mui, xe máy 

(như piston, thanh truyền, bộ chế hòa khí, bạc xéc măng, xy lanh, má phanh - bố thắng), 
dây đai buộc hàng hóa, dây kéo khẩn cấp, nâng cáp treo, ổ khóa cửa sau, bản lề cho xe tải, 
xe moóc theo ô tô và các phụ tùng trong xe tải, đai an toàn, dụng cụ cầm tay, đồ dùng 
bằng nhựa (như mũ bảo hiểm, mũ bảo hộ lao động), đai dệt và nhuộm, móc, khóa, móc 
cẩu hàng, dụng cụ cải tiến xe đua, vật dụng chống rơi ngã trên cao, dây chão bằng kim 
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loại, dây buộc bằng kim loại, dải kim loại dùng để buộc hoặc bao gói, dây kim loại 
thường, dây bằng kim loại để buộc, dây cáp cho xe chạy cáp treo, dây treo kim loại cho 
vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn, dây thép), tấm nâng hàng bằng kim loại, đai bằng 
kim loại để vận chuyển hàng hóa nặng, bộ siết dây cáp bằng kim loại (nâng cáp treo), ổ 
khóa cửa sau bằng kim loại, bản lề bằng kim loại (cho xe tải), móc treo túi bằng kim loại, 
then ổ khóa, khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim), móc treo quần áo bằng kim 
loại, móc sắt dùng để leo núi, móc sắt (thanh quặp hai đầu), khóa tay, cái móc (đồ ngũ 
kim), chìa khóa bằng kim loại, khóa bằng kim loại cho túi xách, khóa bằng kim loại cho 
xe cộ, khóa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện), móc cài dây đai cho máy bằng kim loại, 
khóa móc, móc cài bằng kim loại để vận chuyển hàng hóa tải trọng lớn (móc cẩu hàng), 
đai an toàn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-00472 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Yến Bình Định   (VN) 
25 đường số 11, khu dân cư Him Lam 
6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Radio khuếch đại (dùng cho nhà nuôi chim yến); loa (dùng cho nhà nuôi chim 

yến); cáp âm thanh (dây điện dẫn âm). 
 

 
(210) 4-2019-00473 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc  (VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Km 29 
Đại Lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; tảo lam đỏ chondrus và gigatina dùng làm chất nhũ tương trong 
bào chế thuốc; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chế 
phẩm vitamin. 

 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ bán buôn: chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
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(210) 4-2019-00474 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.4.1; 25.1.5 
(591) Nâu, vàng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Cường  (VN) 
Số 321 ngõ 319 An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2019-00477 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; A24.15.7 
(591) OneConnect Technology 

Services Co., Ltd. (Shenzhen) 
(731) OneConnect Technology 

Services Co., Ltd. (Shenzhen)  
(CN) 
Qianhai Complex A201, No.1 Qianwan 
1st Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho điện thoại di động; phần mềm 

máy tính, ghi sẵn, nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thẻ an 
toàn [thiết bị mã hóa]; thẻ từ được mã hóa, thẻ thông minh (thẻ mạch thích hợp); rô bốt 
người máy có trí tuệ nhân tạo; máy vi tính trạm không có ổ cứng; nhãn điện tử cho hàng 
hóa; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị nhận diện khuôn mặt; phần mềm soi 
chiếu thẻ tín dụng; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy đếm tiền. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dự báo kinh tế; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại; thông tin về thương mại; thông tin thương 
mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; quản lý 
thương mại việc li- xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ trung gian thương 
mại; marketing; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; bảo hiểm y tế; bảo 
hiểm sinh mạng; đầu tư vốn, cho vay (tài chính); dịch vụ tài chính; thông tin về tài chính; 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến; ngân hàng thể chấp; phát hành phiếu có giá; đầu tư quỹ; 
môi giới chứng khoán và trái phiếu; đánh giá tài chính trong việc đáp ứng cuộc gọi thầu; 
định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ bảo lãnh tài chính; 
quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ cầm đồ; cung cấp thông tin tài 
chính thông qua một trang web. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ điện thoại; truyền tin và ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp 
các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, 
truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; cung cấp diễn dàn trực tuyến; truyền phát dữ liệu.   

 
Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; điện toán đám mây; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; dịch vụ nền tảng 
[PaaS]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật, 
dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ mã hóa dữ liệu; 
thiết kế phần  mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê 
ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

 

 
(210) 4-2019-00478 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Đỗ Thành Đạt  (VN) 
Tổ 11, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-00479 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thống Dân sinh Việt Nam  (VN) 
Số 9 ngõ 120 phố Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí. 

 

 
(210) 4-2019-00480 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Vàng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Best Korea Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Diamond Flower, đường 
Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; tinh dầu (mỹ phẩm); nước xức tóc; son 
môi.  

 
Nhóm 05: Men vi sinh dùng trong ngành y; men tiêu hóa trong ngành y; men tổng hợp 
dùng trong ngành y; thuốc đông y; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 29: Hoa quả đã qua chế biến (ép, sấy khô); trái cây đóng hộp; rau củ đóng hộp; 
mứt ướt; sữa.  

 
Nhóm 30: Dấm; gia vị; tương ớt; cà phê; trà (chè); bánh kẹo.  

 
Nhóm 31: Hoa tươi; quả tươi; rau tươi; động vật sống; hạt giống; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); chiết xuất trái cây (có cồn); đồ uống hoa quả 
có cồn; rượu vang; rượu gạo. 

 
 

 
(210) 4-2019-00482 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 16.3.13 
(591) Xám, đen. 
(731) Nguyễn Hữu Duy   (VN) 

268 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; kính cận; kính áp tròng; hộp đựng 

kính mắt. 
 
 

 
(210) 4-2019-00484 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH găng tay SUN 

MYUNG  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Găng tay đánh gôn. 
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(210) 4-2019-00485 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.3.3; A26.11.9; A25.7.8; 25.7.25; 

26.4.9 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH găng tay SUN 

MYUNG  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Găng tay đánh gôn. 
 

 
(210) 4-2019-00486 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH găng tay SUN 

MYUNG  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 28: Găng tay đánh gôn. 
 

 
(210) 4-2019-00487 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A3.11.3; 15.7.1 
(591) Cam, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
y tế Minh Quang  (VN) 
Số 123 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2019-00488 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A3.11.3; 15.7.1 
(591) Cam, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
y tế Minh Quang  (VN) 
Số 123 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2019-00489 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25 
(731) SHENZHEN HCM WELDING 

EQUIPMENT CO., LTD   (CN) 
No. 275-1 Yanluo Road, Luotian 
Community, Songgang Street, Bao'an 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn dùng điện; thiết bị hàn, vận hành bằng ga; thiết bị hàn hồ quang điện; 

máy cắt bằng oxy; dụng cụ máy (bộ phận của máy móc); bộ phận và chi tiết máy hàn 
dùng điện.  

 

 
(210) 4-2019-00490 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần EKID STUDIO  

(VN) 
P702A tầng 7 tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính sử dụng cho mục đích giáo dục; chương trình trò chơi giáo 

dục trên thiết bị cầm tay; phần mềm máy tính cho phép người dùng truy cập và sử dụng 
dịch vụ trò chơi giáo dục.  

 

 
(210) 4-2019-00495 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) DAYSTAR M. M. INDUSTRY CO., 

LTD.  (TW) 
2F., No.184, Zhongshan S. Rd., Dayuan 
Dist., Taoyuan City 337, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; bán đấu giá; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông 
qua một trang web; dịch vụ hãng thông tin thương mại; cung cấp thông tin thương mại và 
tư vấn cho người tiêu dùng [dịch vụ cửa hàng tư vấn tiêu dùng]; phổ biến các thông báo 
quảng cáo; marketing. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có « 
tô. 

 

 
(210) 4-2019-00496 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 25.1.6; 26.4.1; 26.4.10; 

A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam, nâu, đen. 
(731) Dương Hữu Thọ  (VN) 

Xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2019-00497 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.1.1; 26.1.9 
(591) Vàng nhạt, xanh ngọc, trắng, xanh 

dương, đỏ cam, xanh lá, đen, xanh nước 
biển, cam, nâu, vàng nâu, xám, vàng. 

(731) Dương Hữu Thọ  (VN) 
Xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm hay hương 
 

Nhóm 35: Mua bán hương nhang dùng để thắp. 
 

 
(210) 4-2019-00498 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.7.5 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hân Phương 
Thịnh   (VN) 
21B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chất khử mùi dùng cho cá nhân, 

chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2019-00499 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.15; 3.1.16; A3.1.24; 26.1.2; 26.13.1; 

3.1.14 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) DAYSTAR M. M. INDUSTRY CO., 

LTD.   (TW) 

2F., No.184, Zhongshan S. Rd., Dayuan 

Dist., Taoyuan City 337, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; bán đấu giá; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông 

qua một trang web; dịch vụ hãng thông tin thương mại; cung cấp thông tin thương mại và 

tư vấn cho người tiêu dùng [dịch vụ cửa hàng tư vấn tiêu dùng]; phổ biến các thông báo 

quảng cáo; marketing.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ cung cấp 

thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có « 

tô.  
 

 
(210) 4-2019-00500 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Thiều Đăng Hùng  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 19, đường Hà Huy Tập, 

khối phố 3, phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm sạch; tinh dầu. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-00501 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH hóa dược Hợp 

Tác  (VN) 
Lầu 20, số 215 Điện Biên Phủ, phường 
15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2019-00504 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CATISS INTERNATIONAL CO., LTD.  

(CN) 
1F., No.49-1, Yunhe St., Da'an Dist., 
Taipei City 106, Taiwan, Republic of 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da mặt; mỹ phẩm dưỡng da dạng lỏng; sữa tẩy trang; kem nền; 

phấn má; son môi; son dưỡng môi; kem dưỡng da tay; phấn mắt; mascara; mỹ phẩm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng; kem dưỡng thể dùng trong mỹ phẩm; kem dưỡng tóc; dầu 
gội; xà phòng rửa mặt; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2019-00505 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH NAMGANO  (VN) 

180 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; linh chi dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo dùng cho mục 

đích y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; tỏi đen dùng cho mục đích 
y tế. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng 
trà); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; trà ướp lạnh; trà. 
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(210) 4-2019-00506 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen. 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
thực phẩm An Đông  (VN) 
Khu công nghiệp Trường An, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-00512 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Yiwu Shiyan Trading Co., Ltd.  
(CN) 
Unit 3, Blk.2, Area A, Liusan Vil., 

Beiyuan Sub-dist., Yiwu, Zhejiang, 

China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 21: Cốc; ống hút để uống; phích đựng chất lỏng; cốc vại để uống bia; bình cách 

nhiệt; ca. 
 

 
(210) 4-2019-00513 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Calderys France  (FR) 

Route de Troyes, 51120 SÐzanne, France

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu đúc chịu lửa gồm các cốt liệu 

nhôm oxit cao là bê tông, xi măng, vữa; lớp phủ [vật liệu xây dựng] và vật liệu đúc không 

bằng kim loại, dùng trong xây dựng; vữa để lèn và ép dùng cho xây dựng không bằng kim 

loại; xi măng chịu lửa, đất sét chịu lửa, thạch cao chịu lửa, bê tông chịu lửa, vữa chịu lửa, 

đá lửa, gạch chịu lửa, tất cả dùng cho công trình xây dựng và công nghiệp và sử dụng 

trong các ngành công nghiệp sắt và thép, nhôm, kim loại đen và kim loại màu, xi măng, 

vôi, dầu khí, hóa chất và thủy tinh. 
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(210) 4-2019-00514 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; 24.9.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, vàng, nâu đậm, nâu nhạt, đỏ, 

xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa. 
 

 
(210) 4-2019-00515 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.4.1; A3.4.4; 3.4.13; 26.4.3 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Mỹ Dung  (VN) 
43A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Trần 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm đã qua chế biến; thịt bò khô. 

 

Nhóm 35: Mua bán thịt bò khô. 
 

 
(210) 4-2019-00516 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Exxon Mobil Corporation  

(US) 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghệ hóa dầu; dịch vụ tạo điều kiện cho 

việc trao đổi thông tin kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ hóa dầu; dịch vụ 

thiết kế công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hóa dầu; và cung cấp trợ giúp và hỗ trợ 

trong việc thực hiện và vận hành công nghệ hóa dầu. 
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(210) 4-2019-00517 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.3.23 

(731) YES! E-SPORTS ASIA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 

91F., Surson Comm. Bldg., 140-142 

Austin Rd., TST, KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý chương trình khách hàng bay thường xuyên; quản lý chương trình 

khách hàng thân thiết; quảng cáo; quảng bá hàng hóa và dịch vụ; cho thuê không gian 

quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; sản xuất phim 

quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh cho người hoạt 

động trong lĩnh vực thể thao; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 

người khác; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; đại lý xuất nhập khẩu; marketing; 

cung cấp người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng; quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hóa và dịch vụ; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo 

kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông, nhằm mục đích bán lẻ; quan hệ công chúng; xúc tiến bán hàng cho ngừời khác; tối 

ưu hóa công cụ tìm kiếm nhằm xúc tiến kinh doanh; tìm kiếm nguồn tài trợ; cập nhật và 

duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê máy bán hàng tự động; tối ưu hóa 

lượng truy cập trang web; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng 

cáo; mua hàng trực tuyến [mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho người khác]; xúc tiến kinh 

doanh hàng hoá và dịch vụ thông qua tài trợ cho các sự kiện thể thao. 
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; đặt chỗ cho 

buổi biểu diễn; câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp và tiến 

hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; sắp xếp và tiến hành hội 

nghị; cung cấp khóa đào tạo từ xa; chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; thông tin 

giải trí; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, 

thông qua dịch vụ phát video theo yêu cầu; cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 

tính; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp người mẫu cho các họa sĩ; sản xuất nhạc; xuất 

bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 

xuống được; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực 

tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi [giáo đục và giải trí]; tổ chức các cuộc 

thi đấu thể thao; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao 

tác thử]; trình diễn các chương trình tạp kỹ; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; xuất 

bản sách; sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; thông tin về giải trí; tổ chức và 

điều khiển hội thảọ; sản xuất chương trình biểu diễn; cho thuê đồ trang trí sân khấu; tổ 

chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; hướng dẫn giảng dạy; cung cấp chương trình 

truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ phát video theo yêu cầu; đại lý bán 

vé [giải trí]; bấm thời gian cho các cuộc thi đấu thể thao; gia sư; tổ chức và điều khiển hội 

thảo [tập huấn]. 
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(210) 4-2019-00518 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.2; 26.3.23; A26.11.9; 25.5.3 

(731) RECIPE Co., Ltd.  (KR) 

7F, 125, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; kem mỹ phẩm chăm 

sóc da; chế phẩm dưỡng thể dạng lỏng; chế phẩm dưỡng da dạng lỏng; kem mỹ phẩm 

dùng cho mắt; kem mỹ phẩm dưỡng trắng da; chế phẩm làm sạch da; chế phẩm dưỡng da 

tay dạng lỏng; xà phòng tắm không chứa dược chất; chế phẩm gội đầu; chế phẩm làm 

sạch tóc; chế phẩm xả dưỡng tóc; kem mỹ phẩm dùng cho tay; chế phẩm tẩy trang mắt; 

mỹ phẩm bôi mí mắt; mỹ phẩm kẻ mắt; kem trang điểm có đặc tính của kem nền, kem 

lót, kem dưỡng ẩm và chống nắng (kem bb); chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm. 
 

 

 
(210) 4-2019-00519 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.9.21; 3.9.15; 3.9.16; 1.15.15; 1.15.24; 

26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh lá cây, vàng 

cam, xanh lục, hồng, đỏ. 

(731) Dương Vương Phi Hùng  (VN) 
290/27 khóm 8, phường 7, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá (cá hộp; cá muối). 

 

Nhóm 31: Tôm (còn sống); tôm nước ngọt (còn sống). 

 

Nhóm 40: Dịch vụ làm đông lạnh thực phẩm (tôm, cá, thủy sản, hải sản). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống, 

quán cà phê. 
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(210) 4-2019-00521 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.18; 

26.11.3 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH TM & SX Thiên 

An  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-00522 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.14; 3.7.8 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Alpha Academy  

(VN) 
267 - 269 vành đai trong, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giảng dạy; trung tâm giáo dục; tư vấn giáo 

dục; tổ chức sự kiện về giáo dục. 
 

(210) 4-2019-00523 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH máy móc Mỹ 

Phương  (VN) 
158 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ điện cầm tay (máy khoan, máy cắt sắt, máy đục, máy mài, 

máy đánh bột, máy cắt gạch, máy cưa, máy cắt nhôm, máy phay, máy bào, máy thổi, máy 

đầm dùi, máy khoan rút lõi bê tông, máy khoan từ, máy cân tia, máy tời, máy chà tường), 

dụng cụ nén khí (cụ thể là: máy mài nén khí, máy phun bắn hơi nước), dụng cụ bắn đinh, 
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dụng cụ thổi bụi, dụng cụ phun sơn, dụng cụ chạy bằng xăng (cụ thể: máy cưa chạy bằng 

xăng, máy bơm nước chạy bằng xăng), phụ kiện của các dụng cụ nêu trên, bao gồm: mũi 

khoan, lưỡi cưa, lưỡi bào, lưỡi cắt, đĩa mài bằng đá nhám, kéo (tất cả là dụng cụ cầm tay, 

thao tác thủ công), chổi than, đầu kẹp mũi khoan, dụng cụ mở đầu khoan, dây curoa, lưỡi 

cưa đĩa, lưỡi cắt cỏ, giũa xích máy cưa, đá cắt, đá mài, đĩa nhám, giấy nhám, lưỡi cắt kim 

cương, mũi khoan, mũi vít, mũi đục, đầu kết nối, lưỡi bào, dao bào, mũi khoét gỗ, mũi 

khoét sắt, mũi khoét thủy tinh, mũi đục mộng vuông, lưỡi cưa lọng, lưỡi cưa thẳng (lưỡi 

cưa sắt), miếng đánh bóng đá hoa cương, mũi rô tơ, kẹp que hàn, kéo cắt sắt, kéo cắt tỉa 

cây, dao finger. 
 

 
(210) 4-2019-00525 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A10.3.11; A10.3.13; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Trắng, xám, xanh da trời, xanh da trời 

đậm. 

(731) Nguyễn Thành Trung  (VN) 
Xóm Tây, thôn Thái Phù, xã Mai Đình, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến cụ thể là: đồ thời trang (quần áo, giầy dép, mũ, 

nón, khăn quàng cổ), hàng lương thực, thực phẩm (bánh kẹo, đường, sữa, gia vị, nước 

chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm đông lạnh), hoa quả tươi các loại, đồ uống các loại 

(rượu, bia, cà phê, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước khoáng, đồ uống không cồn, 

nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống có cồn), mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son 

phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm), đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, 

đĩa gốm, sứ, thủy tinh đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén). 
 

(210) 4-2019-00526 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.3; 5.7.2; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

vàng. 

(731) Cao Văn Hiện  (VN) 
ấp Xẻo Mây, xã Thạnh Hòa, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống, cây giống. 
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(210) 4-2019-00527 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 25.12.1 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, nâu, trắng, vàng, 

vàng đậm. 
(731) Hộ kinh doanh Huy Thịnh  (VN)

Số 247 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào thô (tổ chim yến); yến sào sơ chế. 

 

 
(210) 4-2019-00528 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 3.7.17; 18.2.1 
(591) Trắng, đỏ tươi, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần vận chuyển 

Gia Bảo  (VN) 
Số 8, Km 12, đường Võ Nguyên Giáp, xã 
Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng đường không; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; vận 

chuyển hàng hoá. 
 

 
(210) 4-2019-00529 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ Lan Chi  (VN) 
Số 5/230 phố Quan Nhân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; phụ kiện công nghệ bao gồm gậy chụp ảnh, tai nghe, ốp điện thoại. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 26: Cây cảnh giả bằng nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán kính mắt, phụ kiện công nghệ (bao gồm gậy chụp ảnh, tai nghe, ốp 
điện thoại), văn phòng phẩm và cây cảnh giả bằng nhựa. 
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(210) 4-2019-00530 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Hộ kinh doanh Đặng Thị Hoài 
Thu  (VN) 
Số nhà 12, ngách 2/7 Trần Hưng Đạo, 

phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; đũa; lược; thớt để cắt dùng 

cho nhà bếp; bàn chải. 
 

 
(210) 4-2019-00531 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.9.19; A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.8 

(591) Xanh đen, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhật Đại An  
(VN) 
Số 47 đường số 6, khu phố 4, phường 

Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu phụ; sữa đậu nành; hạt 

đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-00532 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 17.1.19; 26.3.2; A26.3.5; A26.11.8 

(591) Trắng, vàng nâu. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngọc Phương  (VN) 
97 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
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(210) 4-2019-00533 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Khải Phàm  
(VN) 
10 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mực in. 
 

 
(210) 4-2019-00534 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.3; 5.13.1; 5.13.4 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 
Thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; độ đội đầu; quần gin; quần áo gin trẻ em; quần áo trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-00535 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A15.3.3; 5.7.3; 5.13.1; 5.13.4; 26.1.1; 

26.4.2 

(591) Nâu nhạt, xanh rêu, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 
Thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần gin; quần áo gin trẻ em; quần áo trẻ em. 
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(210) 4-2019-00536 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; A25.7.3; 

A26.11.13 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Shanghai Benqumark 

Network Tech Co., Ltd.  (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại (quảng cáo); dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện 
truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ bán đấu giá trực tuyến qua mạng internet; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2019-00537 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; A25.7.3; 

A26.11.13 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Shanghai Benqumark 

Network Tech Co., Ltd.  (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ hãng tin tức; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền 

video theo yêu cầu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; thông tin liên lạc bằng máy vi tính điện tử; cung cấp dịch vụ gửi thông điệp tức 
thời; dịch vụ phòng nói chuyện cho mạng xã hội (internet); dịch vụ điện thoại internet 
(VOIP); dịch vụ cung cấp video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ truy cập trang web điện 
tử; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và thông tin. 
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(210) 4-2019-00538 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; A25.7.3; 

A26.11.13 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Shanghai Benqumark 
Network Tech Co., Ltd.  (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 

Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web 

cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 

cứng máy tính; lập trình máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin; điện toán đám mây; tư vấn phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 

tư vấn công nghệ máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 

tính; bảo trì phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng 

điện tử; cập nhật phần mềm điện thoại thông minh; thiết kế phần mềm điện thoại thông 

minh. 
 

 
(210) 4-2019-00539 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Shanghai Benqumark 
Network Tech Co., Ltd.  (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 

Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web 

cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 

cứng máy tính; lập trình máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin; điện toán đám mây; tư vấn phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 

tư vấn công nghệ máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 

tính; bảo trì phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng 

điện tử; cập nhật phần mềm điện thoại thông minh; thiết kế phần mềm điện thoại thông 

minh. 
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(210) 4-2019-00540 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Shanghai Benqumark 

Network Tech Co., Ltd.  (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ hãng tin tức; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền 

video theo yêu cầu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; thông tin liên lạc bằng máy vi tính điện tử; cung cấp dịch vụ gửi thông điệp tức 
thời; dịch vụ phòng nói chuyện cho mạng xã hội (internet); dịch vụ điện thoại internet 
(VOIP); dịch vụ cung cấp video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ truy cập trang web điện 
tử; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và thông tin. 

 

 
(210) 4-2019-00541 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Shanghai Benqumark 

Network Tech Co., Ltd.  (CN) 
Room 1003, building #1, No.100 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại (quảng cáo); dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện 
truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ bán đấu giá trực tuyến qua mạng internet; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-00542 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
gốm sứ Việt Hương  (VN) 
Lô 31.B2.27 khu đô thị Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1229 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai và đóng bình; nước giải khát có ga và không 
ga; nước ép trái cây; bia. 

 
Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết đóng chai và đóng bình, nước giải khát có ga và 
không ga, nước ép trái cây, bia.  

 

 
(210) 4-2019-00543 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A24.15.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) ZHANG HONG BIN   (VN) 

53/6, đường Tân Thành, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; bộ biến tần của 

máy bơm; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
 

 
(210) 4-2019-00544 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.4; A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đỏ, vàng, 

vàng nâu, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Duy Đôn  (VN) 

Số 192, ấp Ba, xã An Phong, huyện 
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2019-00545 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ra Khơi  (VN) 
Số 131 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-00546 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.4.9 (540) 

  

(731) công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu DUO  (VN) 
27B Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2019-00547 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Siam City 

Cement (Việt Nam)  (VN) 
Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 

dính cho bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây 
dựng; gạch; bột trét tường. 

 
 

 
(210) 4-2019-00548 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Siam City 

Cement (Việt Nam)  (VN) 
Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 

dính cho bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây 
dựng; gạch; bột trét tường. 
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(210) 4-2019-00549 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đỏ, xám, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Siam City 

Cement (Việt Nam)  (VN) 
Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 

dính cho bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây 
dựng; gạch; bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2019-00550 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Namcapital  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống có cồn, rượu, bia và đồ uống không 

có cồn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày; nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy 
rượu, bia (quán bar).  

 

 
(210) 4-2019-00551 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH An's Spa  (VN) 
Số 18Bis/12 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc da; mát-xa (massage) mặt; vật lí trị liệu; 

xông hơi; xoa bóp.  
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(210) 4-2019-00552 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Văn Huy Motor  
(VN) 
242/17A-242/17B Thoại Ngọc Hầu, 
phường Phú Thạnh, quận Tân phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Mô tơ và động cơ cho xe cộ trên mặt đất; trục truyền động cho xe cộ; cần số 

dùng cho xe cộ trên mặt đất; còi điện cho xe cộ; bộ giảm xóc cho xe cộ; phanh cho xe cộ; 
cần gạt nước kính chắn gió; nhông xích đĩa xe máy; nan hoa xe máy; đĩa xe máy. 

 

 
(210) 4-2019-00553 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Hộ kinh doanh Mai Văn Cường  

(VN) 
Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng dân dụng gồm: tủ quần áo, tủ gỗ, tủ vải, nước giặt, máy 

ép trái cây, chăn, ga, gối, đệm, thảm, nồi lẩu bằng điện, bếp nấu ăn, đũa, thìa, đĩa, dao, 
kéo, ấm điện, lò nướng, miếng dán giữ nhiệt, đèn điện dân dụng, kem trị mụn, ô (dù), 
chiếu điều hoà, viên tẩy bồn cầu, máy tập thể thao, quần áo, găng tay, tất, lưới bắt cá, bình 
nước, bình lọc nước, túi lọc rác, máy kích wifi, bàn ghế, kệ để đồ giá đỡ cằm chống cận 
thị, quần áo, mũ nón, ba lô, túi xách, bàn kê laptop, máy bắt ruồi tự động, túi lưới giặt đồ, 
gấu bông, thảm yoga, gấu bông, vòi sen, cây nặn mụn, dụng cụ gắp nóng thức ăn, lò vi 
sóng, các loại tinh dầu thiên nhiên, bộ bài (tú lơ khơ), đồ đi chân, dụng cụ trang điểm, mỹ 
phẩm, hoá mỹ phẩm, kít nâng đồ nặng, kem tẩy rửa (hoá mỹ phẩm), đồ chơi trẻ em, máy 
ép hoa quả, chổi lau giày, quạt điện, kính mắt, máy và thiết bị làm sạch và đánh bóng 
chạy điện, máy bơm điện.  

 
 

 
(210) 4-2019-00554 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Hộ kinh doanh Mai Thị Quỳnh  

(VN) 
Số 224B, Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng dân dụng gồm: tủ quần áo, tủ gỗ, tủ vải, nước giặt, máy 
ép trái cây, chăn, ga, gối, đệm, thảm, nồi lẩu bằng điện, bếp nấu ăn, đũa, thìa, đĩa, dao, 
kéo, ấm điện, lò nướng, miếng dán giữ nhiệt, đèn điện dân dụng, kem trị mụn, ô (dù), 
chiếu điều hoà, viên tẩy bồn cầu, máy tập thể thao, quần áo, găng tay, tất, lưới bắt cá, bình 
nước, bình lọc nước, túi lọc rác, máy kích wifi, bàn ghế, kệ để đồ giá đỡ cằm chống cận 
thị, quần áo, mũ nón, ba lô, túi xách, bàn kê laptop, máy bắt ruồi tự động, túi lưới giặt đồ, 
gấu bông, thảm yoga, gấu bông, vòi sen, cây nặn mụn, dụng cụ gắp nóng thức ăn, lò vi 
sóng, các loại tinh dầu thiên nhiên, bộ bài (tú lơ khơ), đồ đi chân, dụng cụ trang điểm, mỹ 
phẩm, hoá mỹ phẩm, kít nâng đồ nặng, kem tẩy rửa (hoá mỹ phẩm), đồ chơi trẻ em, máy 
ép hoa quả, chổi lau giày, quạt điện, kính mắt, máy và thiết bị làm sạch và đánh bóng 
chạy điện, máy bơm điện.  

 

 
(210) 4-2019-00555 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Triệu Hoàng Nam  (VN) 

Số 43A, phường Nguyễn Du, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-00559 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.6.5; 3.7.19; 3.11.10 (540) 

  

(731) Bùi Thị Huệ  (VN) 
Thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón thể dục, thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, túi xách, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2019-00560 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 
dựng Hometime  (VN) 
Số 845 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn ghế gỗ. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ nội thất. 
 

 
(210) 4-2019-00561 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Cam, trắng, vàng, nâu đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kiari Việt Nhật  
(VN) 
P805, tầng 8, tòa nhà Việt Thắng, đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn.  
 

 
(210) 4-2019-00562 (220) 04.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.3; 26.4.4 

(591) Trắng, xanh dương đậm, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ánh Dương 
Electric Group   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà đa năng Việt Thắng, 

đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện, đèn sạc; đèn chiếu sáng, đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt 

phát quang). 
 

 
(210) 4-2019-00563 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xuân Thì  (VN) 
Nhà A46-TT3 khu đô thị Văn Quán, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1235 

(210) 4-2019-00564 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại 
Trường Long   (VN) 
Thôn Chùa Thượng, xã An Châu, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy dùng 

để tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2019-00565 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại 
Trường Long    (VN) 
Thôn Chùa Thượng, xã An Châu, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy dùng 

để tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2019-00566 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) The Procter & Gamble 
Company   (US) 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để sản xuất mỹ phẩm và các chế phẩm chăm sóc da; vitamin, 

các chất dẫn xuất nuclcotide, các chất chuyển hóa, liposome và dầu sử dụng để sản xuất 

mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là các chế phẩm dưỡng ẩm da, các chế 

phẩm dạng lỏng để làm sạch, xe khít lỗ chân lông và săn chắc da, mỹ phẩm, nước 

thơm/nước xức làm dịu, dưỡng ẩm và làm mềm da, mặt nạ làm đẹp. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm và các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  
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(210) 4-2019-00567 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trang Sức 
Đẹp  (VN) 
Số 04 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 

quý.  
 

 
(210) 4-2019-00568 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A17.2.2 

(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, vàng cam, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trang Sức 
Đẹp  (VN) 
Số 04 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 

quý.  
 

 
(210) 4-2019-00569 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 8.1.1; 11.1.22; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Princess 
Beauty  (VN) 
351/11 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì.  
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(210) 4-2019-00570 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.5.1; A25.3.3; 25.5.1; 18.2.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khai thác và 
phân tích dữ liệu CIC   (VN) 
Phòng 407, tầng 4, tòa nhà văn phòng 

HITC, số 239 Xuân Thủy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính]; 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình điều hành máy 

vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy 

vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.  
 

 
(210) 4-2019-00571 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A2.9.16; 2.9.14; 26.3.23; 1.17.11 

(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
sơn Hà Nội   (VN) 
Số 158 đường Phú Diễn, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-00572 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 25.5.25; 2.9.14; A2.9.16; 

26.3.23; 1.17.11 

(591) Xanh dương, cam, ghi đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
sơn Hà Nội   (VN) 
Số 158 đường Phú Diễn, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2019-00573 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 25.5.25; 2.9.14; A2.9.16; 

26.3.23; 1.17.11 

(591) Xanh dương, cam, ghi đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
sơn Hà Nội   (VN) 
Số 158 đường Phú Diễn, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-00574 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.5.19 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Belsinki  (VN) 
Số 46, ngõ 14, phố Vũ Hữu, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-00575 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng Phú 
SỸ  (VN) 
Cụm công nghiệp Quang Vinh, xã 

Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2019-00576 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua.  
 

 
(210) 4-2019-00577 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua.  
 

 
(210) 4-2019-00578 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua.  
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1240 

(210) 4-2019-00579 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua.  

 
 

 
(210) 4-2019-00580 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua.  

 
 

 
(210) 4-2019-00581 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua.  
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(210) 4-2019-00582 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua.  

 

 
(210) 4-2019-00583 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH RJA Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 25, ngõ 250/60/41 Phan Trọng 
Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy mát-xa; máy mát xa giảm béo; máy triệt lông; thiết bị căng cơ mặt; thiết 

bị điều trị nám; máy xông mặt.  
 
 

 
(210) 4-2019-00584 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật Minh Trang  (VN) 
Số 2, ngách 58/36 Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00585 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00586 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng sáng, vàng đậm. 
(731) Nguyễn Mạnh Sang  (VN) 

Căn hộ số 4040 HH1A Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-00587 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) CHINA LODGING HOLDINGS (HK) 

LIMITED   (HK) 
Room1502, 15/F, Java Commercial 
Center, No.128 Java Road, North Point, 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê 
phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-00588 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Mundipharma AG   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, 4020 Basel, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm ủ tóc [mỹ phẩm] và chế 

phẩm chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; nước xức tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống 
nắng [mỹ phẩm], bao gồm chế phẩm dạng xịt, nước thơm, kem và gel, dầu dùng để chống 
nắng, dầu thơm chống nắng và kem dưỡng môi; chế phẩm mỹ phẩm làm da rám nắng; chế 
phẩm dùng cho da bị cháy nắng (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da bao gồm 
chế phẩm dưỡng ẩm, kem bảo vệ, nước cân bằng chuyên sâu (tonics) để dưỡng da, chế 
phẩm tẩy da chết và chế phẩm làm da rám nắng nhân tạo; chế phẩm khử dầu để sử dụng 
trên da [mỹ phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm, bao gồm mỹ phẩm dùng cho da đầu, tóc, da và 
móng, giấy lau và khăn giấy được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; khăn lau và giấy lau được tẩm 
chế phẩm làm sạch, bao gồm khăn lau và giấy lau để sử dụng trên da.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất; chế phẩm thú y; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc xịt mũi; chất bổ 
sung cho thực phẩm dùng cho người và động vật; cao dán; vật liệu băng bó [dùng trong y 
tế]; chất tẩy uế; chất sát trùng; chất và chế phẩm dược, bao gồm chế phẩm hóa học và axit 
dùng cho ngành dược; kem dùng cho ngành dược; gel dùng để bôi ngoài da [dùng trong y 
tế]; dầu dùng cho mục đích y tế; kem bôi da, gel, dầu, nước thơm và thuốc mỡ dùng cho 
mục đích dược phẩm; thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược theo phép chữa 
vi lượng đồng cận; chế phẩm dược chứa chiết xuất từ thực vật; chiết xuất từ thực vật dùng 
làm thuốc; chế phẩm chăm sóc móng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc có 
chứa thuốc; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm dược dùng trên da đầu, 
móng, tóc và da; chế phẩm dược để chăm sóc da chống nắng; chế phẩm dược dùng để 
điều trị bệnh ban đỏ do ánh nắng mặt trời gây ra; sản phẩm sát trùng và diệt khuẩn, khăn 
lau dùng cho mục đích y tế; khăn lau, vật liệu băng bó, vải và vật liệu dùng để băng bó vết 
thương, bao gồm loại được ngâm tẩm chế phẩm dược; khăn lau làm sạch được ngâm tẩm 
chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; vật liệu băng bó vết thương; hỗn hợp thuốc ho; 
thuốc trị ho dạng viên; viên thuốc ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; viên ngậm có 
chứa thuốc; viên ngậm chữa viêm họng; viên ngậm được dùng như chất bổ sung cho thực 
phẩm; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung 
dinh dưỡng; chế phẩm làm thơm mát hơi thở có chứa thuốc; thuốc nhỏ mắt; thuốc súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch muối đẳng trương dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú 
y; vật liệu để khâu vết thương; dụng cụ y khoa; thiết bị và dụng cụ y tế dùng cho vết 
thương kín; thiệt bị tháo khô nước ở vết thương dùng cho mục đích y tế; bình phun hơi 
cho mục đích y tế; thiết bị hút vết thương; thiết bị xử lý vết thương và trang thiết bị phẫu 
thuật; mặt nạ dùng cho mục đích y tế; tấm đệm [bao nhỏ] dùng để ngăn ngừa loét điểm 
tủy trên cơ thể bệnh nhân; tấm chườm nóng, chạy điện, dùng cho mục đích y tế; thiết bị y 
tế dùng để điều trị vết thương bằng liệu pháp chân không; vòng tránh thai; bơm tiêm âm 
đạo; dụng cụ bôi thoa chuyên dùng cho chế phẩm dược; dụng cụ chứa chế phẩm chăm sóc 
âm đạo dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 30: Viên ngậm hình thoi [kẹo]; viên kẹo ngậm hình thoi không chứa thuốc; kẹo 
không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-00589 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.13; A5.7.22; 8.3.1
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh 

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và cọ sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; rau sấy khô; xúc xích. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn (kem 
lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế). 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-00591 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.3.1; 6.1.2; 3.7.10; 25.12.1 
(591) Xám, vàng, xanh dương, xanh da trời, 

trắng, nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Khánh Hòa - Fit 
Beverage   (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng thiên nhiên; nước giải khát làm từ yến.  
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(210) 4-2019-00592 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Quách Phát Tài   (VN) 

332/19 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2019-00593 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm máy tính dùng để xử lý thanh toán điện tử; 

phần mềm xác nhận (chứng thực) dùng cho thanh toán điện tử; phần mềm quản lý thanh 
toán điện tử; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm thực tế ảo.  

 
Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; thu thập và phân tích thông tin dữ 
liệu cho mục đích kinh doanh và thương mại; quảng cáo; hoạt động tư vấn quản lý kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tư vấn quản lý thông tin trong lĩnh vực 
thanh toán điện tử; dịch vụ tìm kiếm thông tin (trong lĩnh vực thương mại và về các sản 
phẩm) trên báo chí hoặc qua các hợp đồng mua bán, giá mua bán; biên tập thông tin dữ 
liệu (trong lĩnh vực thương mại và về các sản phẩm) từ báo chí và internet; bán đấu giá; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người 
khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ kế toán; tuyển dụng nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự, quản 
lý kinh doanh; cung cấp (mua bán) thiết bị công nghệ thông tin. 

 
Nhóm 36: Đại lý kinh doanh bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân 
hàng; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; dịch vụ hỗ trợ thanh toán, dịch vụ tín dụng; hoạt 
động tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư; ủy thác tài sản [tài chính]; ủy thác 
quản lý tài chính trên cơ sở phí và hợp đồng; đầu tư vốn; quản lý và tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử; dịch vụ truyền 
thông tin qua mạng internet và điện thoại di động; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; truyền thư điện tử; dịch vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn 
cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; 
nghiên cứu khoa học tư vấn công nghệ; tư vấn bảo mật internet; tư vấn bảo mật máy tính; 
tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ an ninh mạng.  

 

 
(210) 4-2019-00595 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đặng Quốc Thành  (VN) 

163 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề kim loại; phụ kiện dùng cho cửa ra vào, cửa sổ và các loại cửa bằng kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2019-00596 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mỹ phẩm Mai Gia  (VN) 
Số 863 quốc lộ 13, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, bột tắm trắng, 

son môi, mặt nạ dưỡng da, kem làm trắng da, dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, kem trị mụn 
(mỹ phẩm), kem trị nám (mỹ phẩm), nước hoa hồng, phấn trang điểm, phấn má hồng, 
phấn mắt, chì kẻ mày, chì kẻ mắt, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00598 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 26.4.2; A26.4.18; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ, trắng, hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hòa Hiệp   (VN) 
Số 192/23, đường ĐT 743A, khu phố Nội 
Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, 
tinh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2019-00599 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chế phẩm vitamin; khăn vệ sinh. 
 

Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; rau, củ, quả đã qua chế biến và được bảo quản; thịt; thực 
phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; sôcôla; mật ong.  

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt [ngũ cốc]; cây; thực phẩm cho động vật; động vật sống. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để 
làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ 
em, mỹ phẩm, đồ uống, thực phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế: thuốc thú y; thông tin thương 
mại tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh; marketing. 

 
 

 
(210) 4-2019-00600 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đỗ Phước An  (VN) 

ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; sữa bột 

dành cho trẻ em; chất bổ sung can xi cho người ăn kiêng nhằm tăng cường sức khỏe. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức 
năng, sữa bột dành cho trẻ em, chất bổ sung can xi cho người ăn kiêng nhằm tăng cường 
sức khỏe. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1248 

 
(210) 4-2019-00601 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đỗ Phước An  (VN) 

ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; sữa và sản 

phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, sữa 
và sản phẩm sữa. 

 
 

 
(210) 4-2019-00602 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đỗ Phước An  (VN) 

ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; sữa và sản 

phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, sữa 
và sản phẩm sữa. 

 
 

 
(210) 4-2019-00603 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Nguyễn Thị Tuyết  (VN) 

314/88 Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-00604 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Shanghai LX International 

Trading Co.,Ltd.  (CN) 
Room J2216, Block 4, Section B, 
No.925, Yecheng Road, Jiading Industry 
Zone, Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy đánh bóng góc; lưỡi cưa lượn [bộ phận của máy móc]; máy 

cắt lỗ; máy gia công kim loại; mũi khoan [bộ phận máy]. 
 

 
(210) 4-2019-00605 (220) 05.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 26.3.1; 17.2.25; 1.15.23 
(591) Đen, vàng. 
(731) Phạm Văn Đương  (VN) 

Tổ 12, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp cho răng, hàm, mặt; dịch vụ phẫu thuật 
thẩm mỹ; tạo hình cho răng, hàm, mặt. 

 

 
(210) 4-2019-00606 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.5.1; A9.5.2; A14.7.20; 26.1.2 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Tiên Phong  (VN)

Khu phố Khánh Long, phường Tân 
Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; nệm; ghế; tủ bếp; sofa; bàn trang điểm. 
 

Nhóm 24: Vải bọc (bọc đệm) cho ghế sofa. 
 

Nhóm 40: Xử lý vải; hồ vải; gia công may nệm sofa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00607 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Tô Anh Dũng  (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-00608 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Tô Anh Dũng  (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-00609 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh tím, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Đặng Văn Duy  (VN) 
Thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; chậu rửa vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm, bình nước nóng, bồn rửa 

(Thiết bị trong nhà vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2019-00610 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.3; 3.7.19; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Street 
Food  (VN) 
100 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 30: Bột khoai tây; tinh bột cho thực phẩm; bột mì; bột nhão; bột chiên xù. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bột khoai tây, tinh bột cho thực phẩm, bột mì, bột nhão, bột chiên xù. 
 

 
(210) 4-2019-00611 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Hải 
Dương  (VN) 
38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da; 
kem tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2019-00612 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; A24.15.5; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Forcell-
Donghang  (VN) 
208 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; sữa tắm; sữa rửa mặt; mặt nạ dưỡng 

da. 
 

 
(210) 4-2019-00613 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trang Thư  (VN) 
207/7/4 Hồ Học Lãm, khu phố 2, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; son môi; kem 
(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2019-00614 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Cao Thị Quỳnh Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-00615 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A3.4.2; A3.4.4; 3.4.13; 26.13.1; 

26.4.2 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DEAHYUN Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 10A, phố Ngọc Nguyên, phường 
Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 31: Lợn giống; bò giống; gà giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột và tinh bột. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm; dịch vụ chế biến và bảo quản các sản phẩm 
từ thịt; dịch vụ bảo quản các sản phẩm từ sữa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

 

 
(210) 4-2019-00619 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00620 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00621 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00622 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00623 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00624 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 

(210) 4-2019-00625 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-00626 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00627 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00628 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 

 
(210) 4-2019-00629 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00630 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00631 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00632 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00633 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00634 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 

 

(210) 4-2019-00635 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00636 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00637 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 

 
(210) 4-2019-00638 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1257 

(210) 4-2019-00639 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00640 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00641 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (VN) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00642 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00643 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-00644 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00645 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 

 
(210) 4-2019-00646 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 

 
(210) 4-2019-00647 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00648 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00649 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-00650 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2019-00651 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)    (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2019-00652 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)    (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1260 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2019-00653 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Ông Lê Trọng Thịnh  (VN) 
Số 6, ngõ 317 đường Nguyễn Xiển, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bếp các loại và thiết bị nhà bếp, tủ bếp, kệ bếp, thiết bị vệ sinh (sen, 

vòi, chậu rửa, bồn tắm, xi phông, dây sen, dây cáp, bát sen, chậu rửa bát, vòi xịt, gương). 
 

 
(210) 4-2019-00654 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A26.11.7 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh bất động sản Star 
Beach  (VN) 
Căn S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ 

tầng; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); thu tiền thuê nhà, bất động sản; đại lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ trên. 

 
Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị. 

 
 

 
(210) 4-2019-00656 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 

A25.3.3; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đào Duy Khang  (VN) 
57/15 đường TX21, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, chè, ca cao thuộc nhóm này.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00658 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) NSE Products, Inc.   (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Hỗn hợp đồ uống là chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung 

dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng dùng trong các hoạt động thể 
thao cần sức bền; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng dùng cho vận động viên; 
chất bổ sung dinh dưỡng và bổ sung ăn kiêng dạng thanh và được đóng gói dạng thanh. 

 

 
(210) 4-2019-00659 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Biosense Webster, Inc.  (US) 

33 Technology Drive, Irvine, California, 
U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là điện cực trên ống thông sử dụng trong quá trình cắt bỏ 

tim. 
 

 
(210) 4-2019-00660 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ 
HALLEE   (VN) 
529/52 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm tóc; dịch vụ 

xăm hình; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay.  
 

 
(210) 4-2019-00661 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; 25.1.5; A25.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giải 
trí UNIVERSAL   (VN) 
175/18 - 175/20 - 175/22 Phạm Ngũ Lão, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2019-00662 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.5.1; 4.3.3; 18.3.2; 1.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
giao nhận Đông Nam á  (VN) 
Số 12 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn 
Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ vận tải hàng hóa đa 
phương thức; dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế; dịch vụ kiểm đếm 
hàng hóa; dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ chuyển 
phát nhanh hàng hóa và thư tín.  

 

 
(210) 4-2019-00663 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A25.1.10; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh nước biển, trắng. 
(731) Ngô Minh Nhựt  (VN) 

Tổ 21, ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trái cây tươi, trái cây phơi khô, trái cây sấy khô, 

trái cây sấy dẻo, trái cây đã qua chế biến sẵn, đồ ăn trên cơ sở trái cây. 
 
 

 
(210) 4-2019-00664 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 4.5.21; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

hồng, tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giải trí JAZZY 
PARADISE   (VN) 
216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hàng lưu niệm gồm các loại hoa khô, hoa giả, 
tranh, ảnh, khung tranh, thú nhồi bông, sổ tay, bút, hàng đan móc như khăn len, mũ len, 
quần áo, tất (vớ), găng tay, túi xách, bóp (ví), các loại tượng, chai (lọ), ly (tách) bằng gỗ, 
thủy tinh, gốm, sứ, đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, nhẫn, vòng cổ móc khóa, móc 
điện thoại, vải sợi, nước uống, bánh kẹo, mỹ phẩm, dụng cụ thể thao, đồ may mặc: quần 
áo may sẵn, mũ, nón, khăn quàng cổ, găng tay, tất, cà vạt. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ giải trí; dịch vụ rạp chiếu 
phim; dịch vụ câu lạc bộ thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cơm; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-00665 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.7.5; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Bá Hằng  (VN) 
Số 110/60 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y; phòng khám chữa bệnh chăm sóc thú y; tư vấn nuôi và gây 

giống động vật; dịch vụ thẩm mỹ viện: tắm, sấy và làm đẹp thú cưng. 
 

 
(210) 4-2019-00666 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A16.3.3 
(591) Đen, vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thể thao & sức 
khỏe LOREN  (VN) 
D3 - D7 đường Thất Sơn, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); dịch vụ huấn 

luyện viên cá nhân; dịch vụ phòng tập gym; câu lạc bộ yoga. 
 

 
(210) 4-2019-00667 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.6; 26.1.1; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Hoàng Duy Phương  (VN) 
217 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh     



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-00668 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Tố Quyên  (VN) 
51 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội        

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 
 

 
(210) 4-2019-00669 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến, trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt; trứng; sữa; cảc sản phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được, đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn lạnh. 

 
 

 
(210) 4-2019-00670 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Quang Hưng  (VN) 
Số nhà 194, thôn Động Giã, xã Đỗ Động, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế 

phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm).   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00671 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CHAME  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2019-00672 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Quang Hưng  (VN) 
Số nhà 194, thôn Động Giã, xã Đỗ Động, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm, các chế 

phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2019-00673 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược APIMED  

(VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-00674 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hùng  (VN) 
348/101/7 Phan Văn Trị, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 32: Bia các loại.  
 

 
(210) 4-2019-00675 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Võ Thị Thanh Phượng   (VN) 
Số 073/4 Trường An, xã Xuân Trường, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức du lịch sinh thái.  

 

 
(210) 4-2019-00676 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và xây dựng 
Thiên Lộc  (VN) 
Số 16, ngõ 66, phố Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng: mua bán phụ kiện cho hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng như: vỏ đèn, chụp đèn, chao đèn, bầu thủy tinh 
của đèn, măng sông đèn.  

 
 

 
(210) 4-2019-00677 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và xây dựng 
Thiên Lộc  (VN) 
Số 16, ngõ 66, phố Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; mua bán phụ kiện cho hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng như: vỏ đèn, chụp đèn, chao đèn, bầu thủy tinh 
của đèn, mang sông đèn.  
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(210) 4-2019-00678 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và xây dựng 
Thiên Lộc  (VN) 
Số 16, ngõ 66, phố Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; mua bán phụ kiện cho hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng như: vỏ đèn, chụp đèn, chao đèn, bầu thủy tinh 
của đèn, mang sông đèn.  

 

 
(210) 4-2019-00679 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Vũ Thu Thủy   (VN) 
Số 221 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh gatô [bánh ngọt]; bánh oản; bánh trứng; gia vị 

thập cẩm.  
 

 
(210) 4-2019-00680 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xây dựng T.M.N   (VN) 
Số 443 Tây Sơn, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ 
họa nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2019-00681 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.4.3; 26.3.23 
(591) Vàng đồng, đen, xám, tím nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH P DESIGN   (VN) 
Số 141 Lê Hồng Phong, phường Trần 
Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  
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(511)   Nhóm 19: Gạch, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ 

họa nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2019-00682 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; 26.1.2; 25.1.6; 5.7.3 (540) 

  

(731) Lê Thị Mai Trang  (VN) 
121 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y cao đơn hoàn tán; thuốc y học cổ truyền; thực phẩm 

chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thuốc đông y cao đơn hoàn tán, thuốc y học cổ truyền, 

thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền.  
 

 
(210) 4-2019-00683 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 5.3.4; A5.3.14 

(591) Trắng, vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn công 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
133-133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; sơn; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; sơn lót.  

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn nước, sơn lót, sơn cách âm cách nhiệt, sơn chống cháy; giới thiệu 

sản phẩm, trưng bày sản phẩm (sơn, bột trét tuờng).  
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(210) 4-2019-00684 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.5.3 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C đường Liên Khu 8-9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót 

phủ trước khi sơn); chế phẩm kết dính cho sơn; vôi quét tường; sơn lót.  
 

 
(210) 4-2019-00685 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.11.9; 1.5.1 
(591) Trắng, vàng, xanh, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C đường Liên Khu 8-9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót 

phủ truớc khi sơn); chế phẩm kết dính cho sơn; vôi quét tường, sơn lót.  
 

 
(210) 4-2019-00686 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.3; 26.4.4; 26.7.25; 2.9.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đà Lạt View  
(VN) 
49 Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; vận chuyển hành 

khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 
vận tải cho các chuyến tham quan.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-00687 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; 24.9.1; A7.1.12; 

7.1.24 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần APS Paint 
Việt Nam  (VN) 
Số 40 LK9 KĐT Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni, chất tạo màu dùng cho sơn; chất dính kết dùng cho sơn: vôi quét 

tường. 
 
 

(210) 4-2019-00688 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-00689 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00690 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00691 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00692 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-00693 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00694 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00695 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00696 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00697 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00698 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00699 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00700 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00701 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00702 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Urban 

Solutions Vietnam  (VN) 
B24, đường TT 12, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 

dục); dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ 
chức các cuộc thi giáo dục; tỗ chức triển lãm cho mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-00703 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.2; 26.1.1; A26.1.14 
(731) Lu Wen'an  (CN) 

No.54, Yanjiang Road, Jinli 
Neighborhood Committee, Jinli Town, 
Gaoyao City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; súng phun [dụng cụ cầm tay]; súng, thao tác 

thủ công dùng để phun, ép matit; súng để bít, không dùng điện; dụng cụ cầm tay, thao tác 
thủ công; mũi kim cương cắt kính [bộ phận phụ của dụng cụ cầm tay]. 

 

 
(210) 4-2019-00704 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.24; 1.15.21; 26.1.1; 

A5.3.13; 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Duy 
Thư  (VN) 
710/53/7 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng lạnh các loại, bình lọc nước nóng lạnh các loại. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình các loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00705 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 5.5.19; A5.5.20; 

5.13.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MBB BEAUTY  
(VN) 
114A Tôn Thất Tùng, phuờng Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn hoặc pha nước uống). 

 

 
(210) 4-2019-00706 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.24 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Khoa  (VN) 
1701 chung cư Himlam Phú Đông, số 1 
Trần Thị Vững, phường An Bình, huyện 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn luật; dịch vụ pháp lý 

khác. 
 

 
(210) 4-2019-00707 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
SUMI  (VN) 
18H Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy rửa chén, máy khoan. 
 

Nhóm 11: Tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp lạnh, bình lọc nước, thiết bị điều hòa không khí dùng 
cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-00708 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Hoa Thang 
Tín  (VN) 
229A Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khoan điện, máy đục, máy công cụ chạy điện, máy tách bụi, đá mài, máy 
cắt (tất cả chạy bằng điện). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không chạy bằng điện cụ thể là kềm, mỏ lết, cờ lê, búa, cưa 
cầm tay, kéo. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại dụng cụ chạy bằng điện cụ thể máy khoan, máy mài, máy 
cắt, đá cắt, đá mài, máy tách bụi, mũi khoan và các dụng cụ thao tác thủ công bằng tay 
như thước, búa, kềm, cờ lê, ốc, tua vít, mỏ lết, cưa, thùng đựng đồ nghề và các phụ kiện 
kèm theo. 

 

(210) 4-2019-00709 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.8; 26.3.23 
(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần T389 Việt Nam  

(VN) 
Số 27, ngách 39, ngõ 108 Trần Phú, 
phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được chế biến; thịt lợn khô; thịt gà khô; thịt bò khô; thịt trâu khô; ruốc; 

vừng rang muối; lạc rang muối. 
 

Nhóm 30: Gia vị thập cẩm; xốt [gia vị]; muối vừng [hỗn hợp muối và các loại hạt như 
vừng, lạc, hạt điều, đỗ xay nhỏ để làm gia vị cho thực phẩm; muối lạc [hỗn hợp muối và 
các loại hạt như vừng, lạc, hạt điều, đỗ xay nhỏ để làm gia vị cho thực phẩm]; muối ăn; 
hạt vừng [gia vị]. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán), quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày các sản phẩm về 
thực phẩm, cụ thể như: thịt lợn khô, thịt gà khô, thịt trâu khô, ruốc, thịt lợn ướp, thịt đã 
được bảo quản, thịt đã được chế biến, thịt đóng hộp, vừng lạc rang muối, muối vừng (gia 
vị), muối lạc (gia vị), muối nấu ăn, gia vị thập cẩm, xốt [gia vị], hạt vừng [gia vị]. 

 
 

(210) 4-2019-00710 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2019-00711 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.18; 5.3.11; A5.3.15; 25.1.5; 26.1.1; 

A26.1.18; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tỉnh Lai Châu  (VN) 
Số nhà 26, phố Mường Kim, tổ 16, 
phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu chuối. 

 

 
(210) 4-2019-00712 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.1; 26.1.9; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thuận  (VN) 
Số 649/36 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị xoa 

bóp thẩm mỹ, thiết bị xoa bóp, thiết bị chỉnh hình. 
 
 

 
(210) 4-2019-00713 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.17; 26.1.2; 1.15.24; 26.11.3; 

A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OMAQUA Việt 
Nam  (VN) 
Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị xoa 

bóp thẩm mỹ, thiết bị xoa bóp, thiết bị chỉnh hình. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00714 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.14; 15.7.1; 

26.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Dương Thị Hải Anh  (VN) 
Số 5, ngõ 122, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-00715 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.6.11; 24.1.1; 26.3.4; A26.11.8; 

A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, da cam sẫm, trắng, ghi 

nhạt. 
(731) Phạm Ngọc Đạt  (VN) 

Số 14, tổ 48 phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali; 

ví tiền; ba lô. 
 

 
(210) 4-2019-00716 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản phẩm thiên 
nhiên Mẹ Ken  (VN) 
Số 244 Thanh Thủy, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dạng bôi (dầu tràm). 
 

Nhóm 30: Chè uống (trà); mật ong; dấm; nước sốt (gia vị). 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ngọt có ga; đồ uống không cồn: nước ép 
quả, xi-rô. 

 
Nhóm 35: Bán lẻ trong siêu thị và trong trung tâm thương mại, cụ thể: mỹ phẩm và vật 
phẩm vệ sinh; lương thực, thực phẩm: ngũ cốc, mì sợi, rượu, bia, nước giải khát. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa, massage, làm đầu, gội đầu); làm 
móng chân, móng tay; trang điểm; dịch vụ tắm hơi và tăng cường sức khỏe tương tự (trừ 
hoạt động thể thao). 

 

 
(210) 4-2019-00718 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần bột giặt LIX  

(VN) 
Số 3, đường số 2, khu phố 4, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm mềm vải [dùng để giặt]; nước rửa 

chén; nước rửa bát đĩa; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-00719 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 
 

 
(210) 4-2019-00720 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00721 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00722 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00723 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00724 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00725 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00726 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00727 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00728 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00729 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00730 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00731 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00732 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1285 

(210) 4-2019-00733 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00734 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00735 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00736 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00737 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

(210) 4-2019-00738 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00739 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; 

đồ uống y tế. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để 
làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2019-00740 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; A24.15.7; A24.17.12; 26.15.15
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ. 
(731) Bytedance Ltd.  (KY) 

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, 
Cricket Square, P.O. Box 2804, George 
Town, Grand Cayman KY1-1112, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện được thiết kế dành cho điện thoại thông minh và điện thoại di động, 

cụ thể là miếng gắn vào mặt lưng điện thoại có thể kéo ra để cầm giữ, ốp lưng, bao đựng 
dùng cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; kính mắt. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức bằng kim loại, cụ thể là vòng cổ, vòng đeo chìa khóa. 

 
Nhóm 16: Hộp đựng bằng giấy; túi bằng giấy. 

 
Nhóm 18: Túi xách, cụ thể là túi xách bằng vải bạt, túi đeo chéo người. 

 
Nhóm 20: Đệm (nệm).  

 
Nhóm 24: Vải vóc; tấm trướng trang trí treo tường làm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo phông, áo nỉ có mũ, áo khoác; áo mưa; mũ, mũ lưỡi trai, 
mũ tai bèo; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ để chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục 
thể thao. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo trả tiền theo số lần bấm chuột; chuẩn bị tài liệu quảng cáo cho 
người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo qua các phương tiện truyền 
thông đại chúng; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực quản lý kinh doanh và marketing; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán 
hàng; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên mạng internet; tư vấn và cung cấp 
thông tin kinh doanh; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh; dịch vụ đại lý thông tin 
thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; tư vấn quản lý nhân sự; 
cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm ứng dụng qua một trang web; dịch vụ máy chủ lưu trữ 
trang web trực tuyến cho người khác để chia sẻ nội dung trực tuyến; dịch vụ máy chủ lưu 
trữ nền tảng trên internet; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; điện toán đám mây; cho thuê một trang 
web để lưu trữ điện tử các ảnh chụp và video kỹ thuật số; dịch vụ máy chủ lưu trữ nội 
dung kỹ thuật số trên mạng internet; dịch vụ máy chủ lưu trữ nội dung giải trí đa phương 
tiện; dịch vụ máy chủ lưu trữ ứng dụng đa phương tiện và tương tác; dịch vụ máy chủ đặt 
trang web. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2019-00741 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; A24.15.7; A24.17.12; 26.15.15
(591) Đen, xanh nước biển, đỏ. 
(731) Bytedance Ltd.  (KY) 

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, 
Cricket Square, P.O. Box 2804, George 
Town, Grand Cayman KY1-1112, 
Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện được thiết kế dành cho điện thoại thông minh và điện thoại di động, 

cụ thể là miếng gắn vào mặt lưng điện thoại có thể kéo ra để cầm giữ, ốp lưng, bao đựng 
dùng cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; kính mắt. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức bằng kim loại, cụ thể là vòng cổ, vòng đeo chìa khóa.  

 
Nhóm 16: Hộp đựng bằng giấy; túi bằng giấy. 

 
Nhóm 18: Túi xách, cụ thể là túi xách bằng vải bạt, túi đeo chéo người.  

 
Nhóm 20: Đệm (nệm).  

 
Nhóm 24: Vải vóc; tấm trướng trang trí treo tường làm bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo phông, áo nỉ có mũ, áo khoác; áo mưa; mũ, mũ lưỡi trai, 
mũ tai bèo; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ để chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục 
thể thao. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo trả tiền theo số lần bấm chuột; chuẩn bị tài liệu quảng cáo cho 
người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo qua các phương tiện truyền 
thông đại chúng; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực quản lý kinh doanh và marketing; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán 
hàng; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên mạng internet; tư vấn và cung cấp 
thông tin kinh doanh; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh; dịch vụ đại lý thông tin 
thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; tư vấn quản lý nhân sự; 
cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm ứng dụng qua một trang web; dịch vụ máy chủ lưu trữ 
trang web trực tuyến cho người khác để chia sẻ nội dung trực tuyến; dịch vụ máy chủ lưu 
trữ nền tảng trên internet; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; điện toán đám mây; cho thuê một trang 
web để lưu trữ điện tử các ảnh chụp và video kỹ thuật số; dịch vụ máy chủ lưu trữ nội 
dung kỹ thuật số trên mạng internet; dịch vụ máy chủ lưu trữ nội dung giải trí đa phương 
tiện; dịch vụ máy chủ lưu trữ ứng dụng đa phương tiện và tương tác; dịch vụ máy chủ đặt 
trang web. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2019-00742 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Bytedance Ltd.  (KY) 

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, 
Cricket Square, P.O. Box 2804, George 
Town, Grand Cayman KY1-1112, 
Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện được thiết kế dành cho điện thoại thông minh và điện thoại di động, 

cụ thể là miếng gắn vào mặt lưng điện thoại có thể kéo ra để cầm giữ, ốp lưng, bao đựng 
dùng cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; kính mắt. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức bằng kim loại, cụ thể là vòng cổ, vòng đeo chìa khóa.  

 
Nhóm 16: Hộp đựng bằng giấy; túi bằng giấy.  

 
Nhóm 18: Túi xách, cụ thể là túi xách bằng vải bạt, túi đeo chéo người.  

 
Nhóm 20: Đệm (nệm).  

 
Nhóm 24: Vải vóc; tấm trướng trang trí treo tường làm bằng vải. 
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Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo phông, áo nỉ có mũ, áo khoác; áo mưa; mũ, mũ lưỡi trai, 

mũ tai bèo; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ. 

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ để chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục 

thể thao. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; quảng cáo trả tiền theo số lần bấm chuột; chuẩn bị tài liệu quảng cáo cho 

người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo qua các phương tiện truyền 

thông đại chúng; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ tư vấn trong lĩnh 

vực quản lý kinh doanh và marketing; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán 

hàng; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên mạng internet; tư vấn và cung cấp 

thông tin kinh doanh; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh; dịch vụ đại lý thông tin 

thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; tư vấn quản lý nhân sự; 

cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm ứng dụng qua một trang web; dịch vụ máy chủ lưu trữ 

trang web trực tuyến cho người khác để chia sẻ nội dung trực tuyến; dịch vụ máy chủ lưu 

trữ nền tảng trên internet; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu 

điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; điện toán đám mây; cho thuê một trang 

web để lưu trữ điện tử các ảnh chụp và video kỹ thuật số; dịch vụ máy chủ lưu trữ nội 

dung kỹ thuật số trên mạng internet; dịch vụ máy chủ lưu trữ nội dung giải trí đa phương 

tiện; dịch vụ máy chủ lưu trữ ứng dụng đa phương tiện và tương tác; dịch vụ máy chủ đặt 

trang web. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2019-00743 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) HUA HUAT MANUFACTURING SDN. 

BHD.  (MY) 

No. 22, PLO 260, Jalan Firma 3, 

Kawasan Perindustrian Tebrau IV, 

81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh được làm từ ngô theo kiểu ép đùn; bánh quy được làm từ 

yến mạch; bánh kem xốp; bánh quy cuộn có thành phần trứng, trứng là thứ yếu; ngũ cốc 

dạng lát mỏng sấy khô; bánh quy giòn; cà phê; sôcôla; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh 

làm từ bột mỳ; chế phẩm làm từ bột ngũ cốc xay. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1291 

(210) 4-2019-00744 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Hộ kinh doanh thủy hải sản 

Xuân Tùng  (VN) 
103A Đồng Khởi, khóm 7, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản tươi sống, đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến, cá 

khô, mực khô. 
 

 
(210) 4-2019-00745 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00746 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; 26.11.3; A26.11.12; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc 
tế VQ  (VN) 
Số 82, đường Nguyễn Chánh, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình. 

 

 
(210) 4-2019-00747 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.4; A26.11.12; 

A26.4.18 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất An Huy  (VN) 
Số 57A, ngõ 58, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 
 

 
(210) 4-2019-00749 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

 
(210) 4-2019-00750 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng, dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

 
(210) 4-2019-00751 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng, dược phẩm; chế phẩm hỗ 
trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-00752 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng, dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2019-00753 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH PT Hy Nam  (VN) 

8/5/6/23 Bùi Dương Lịch, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: bóng đèn, đèn led, đèn trang trí, máng đèn.  

 
 

 
(210) 4-2019-00755 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH LIFMOD   (VN) 

Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như vòi sen, vòi xịt, bệ xí, bình nước nóng, bồn tắm, bồn rửa 

tay.  
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(210) 4-2019-00756 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.6; A2.3.16; A2.1.16; 2.1.30; 2.3.30; 

26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH du lịch 
HOMESTAY Việt Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 123 phố Văn Cao, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; tổ chức 

các chuyến đi; hãng du lịch; dịch vụ vận tải hành khách. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; 

dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-00758 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, đỏ, xanh lá cây. 

(731) Nguyễn Văn Hoàng  (VN) 
Số 4, ngách 70, ngõ Văn Chương, 

phường Văn Chương, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, đệm, gối.  

 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, mảnh rèm cửa bằng vải, mành rèm cửa bằng sợi tự nhiên.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại: đồ gỗ nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, 

đệm, gối, chăn, ga trải giường, mành rèm cửa bằng vải, mành rèm cửa bằng sợi tự nhiên.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ xây dựng công trình công 

nghiệp; dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất.  
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(210) 4-2019-00766 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển công nghệ Nam Minh  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà QTSC Building 1, lô 34, 
đường số 14, Công viên phần mềm 
Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ cho thuê 
kho chứa hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện. 

 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-00767 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH Artisan   (VN) 

108-110 đường Hà Huy Tập, khu phố 
Nam Long 1, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; quán bánh mì; quán bánh bông lan; quán bánh kem; quán cà 
phê. 

 

 
(210) 4-2019-00768 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH Golden Group 

Holdings   (VN) 
Lầu 5, tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc 
Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo truyền thông; tổ chức sự kiện nhằm quảng 
cáo, thương mại.  

 

 
(210) 4-2019-00769 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH Golden Group 

Holdings    (VN) 
Lầu 5, tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc 
Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo truyền thông; tổ chức sự kiện nhằm quảng 

cáo, thương mại.  
 

 
(210) 4-2019-00770 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa;. son môi; nước xả áo quần; bột giặt; nước rửa chén.  

 

 
(210) 4-2019-00771 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12; 1.13.1; 

A1.13.10 
(591) Xanh biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Tuấn Dũng  (VN) 
Số 247 Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh      

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ 
giáo dục được cung cấp bởi trường học.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-00773 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.9 
(591) Xanh nước biển; xanh lá cây; da cam, 

đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn Geo Việt 
(VN)  (VN) 
Tầng 2, tòa C2, tòa nhà Vinaconex 1, số 
289A, Khuất Duy Tiến, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
 

 
(210) 4-2019-00774 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh nước biển, da cam, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và dịch vụ thương mại 
Sắc Màu Việt  (VN) 
¤ 18, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2019-00775 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.1.6; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH may thêu giày 

An Phước  (VN) 
100/11 - 12 An Dương Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi giấy dùng để bao 

gói; dụng cụ viết (bút).  
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00776 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.1.6; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH may thêu giày 

An Phước  (VN) 
100/11 - 12 An Dương Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi giấy dùng để bao 

gói; dụng cụ viết (bút).    
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).    
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 

 
(210) 4-2019-00777 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH may thêu giày 

An Phước  (VN) 
100/11 - 12 An Dương Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi giấy dùng để bao 

gói; dụng cụ viết (bút).  
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 

 
(210) 4-2019-00778 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH May Thêu Giày 

An Phước   (VN) 
100/11 - 12 An Dương Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi giấy dùng để bao 
gói; dụng cụ viết (bút).  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.   

 

 
(210) 4-2019-00781 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Dương Văn Đông  (VN) 
Chợ Đò, Cường Tráng, An Thịnh, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Vít bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-00782 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1; 26.7.5 (540) 

  

(731) Dương Văn Đông  (VN) 
Chợ Đò, Cường Tráng, xã An Thịnh, 
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Vít bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-00783 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần hóa phẩm 

dầu khí DMC - Miền Nam  (VN) 
Số 35 đường 30/4, phường 9, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Quặng sắt; mạt sắt; tấm sắt; dây sắt; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán quặng sắt, mạt sắt, tấm sắt, dây sắt, sắt dạng thô hoặc bán thành 
phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1300 

(210) 4-2019-00784 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 

(731) Công ty TNHH trung tâm điều 
trị phục hồi xương khớp Việt 
Nam  (VN) 
Số 36 đường Nguyễn Khang, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 

chăm sóc y tế; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế.  
 

 
(210) 4-2019-00785 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 

(731) Tạ Ngọc Toàn  (VN) 
8A dốc Ngọc Hà, Ngọc Hà, phường Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 

chăm sóc y tế; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2019-00786 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 

(731) Tạ Ngọc Toàn  (VN) 
8A dốc Ngọc Hà, Ngọc Hà, phường Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 

chăm sóc y tế; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1301 

(210) 4-2019-00787 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 
(731) Tạ Ngọc Toàn  (VN) 

8A dốc Ngọc Hà, Ngọc Hà, phường Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 

chăm sóc y tế; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 
 

 
(210) 4-2019-00789 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, chiết xuất cà phê, hương liệu cà phê, cà phê 

hòa tan, hỗn hợp cà phê, cà phê chưa rang, ca cao, sôcôla, đồ uống trên cơ sở sôcôla, trà, 
đồ uống trên cơ sở trà, bánh bích quy, bánh mỳ, kẹo, bánh quy, bánh quy giòn, kem lạnh, 
bột làm kem lạnh, thạch hoa quả (bánh kẹo), chế phẩm ngũ cốc, ngũ cốc, sữa chua đông 
lạnh (dạng kem lạnh), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ gia vị, kem trái cây (đá 
lạnh). 

 
 

 
(210) 4-2019-00790 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống, nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép 

trái cây không có cồn, đồ uống dạng thạch, xi rô dùng cho đồ uống, chất chiết từ quả, 
nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống), nước uống không có cồn.  
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(210) 4-2019-00791 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; 25.1.6; 26.11.3; 26.1.1; 

A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội  (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thương Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên liệu 
làm thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-00792 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8; A26.4.18; A11.3.4; 26.4.2; 

26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hậu  (VN) 
Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rựợu; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-00793 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A26.1.18; 26.4.10 
(591) Hồng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển dịch vụ Hòa An Phát  
(VN) 
Thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa: quần áo, bộ quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội dầu, 
khăn quàng cổ, váy. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00794 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; 2.3.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng, tím, nâu, 

đen, trắng. 
(731) Trần Thị Kim Loan  (VN) 

Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); chè thập cẩm; chè bưởi; chè đậu; kem lạnh; thạch hoa quả (bánh 

kẹo).  
 

 
(210) 4-2019-00795 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Tự Đức 

Đại  (VN) 
LK 609 DV15 khu đất dịch vụ Đìa Lão, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; đũa; lược; thớt để cắt dùng 

cho nhà bếp; bàn chải. 
 

 
(210) 4-2019-00796 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8; 26.4.9 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Đức Mạnh  (VN) 

64/54D1 Hòa Bình, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị 
vệ sinh), bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, thiết bị lọc nước, phụ kiện nhà bếp 
và phòng tắm như: tủ, kệ, gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo quần áo 
bằng kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để 
hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo, 
ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc 
inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ và phòng, giá (kệ) để 
bàn chải, kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00799 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Bùi Thị ánh Tuyết   (VN) 
Thôn Rừng, xã Thanh Trù, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2019-00800 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.7.25; A11.3.3; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Hồng phấn, xanh dương đậm, xanh ngọc, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Ola  
(VN) 
23-25-27, đường 15B, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-00801 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Ông Thuận Sầm  (VN) 
154/1F Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Đai nịt bụng; băng để băng bó [băng chun]. 

 

 
(210) 4-2019-00802 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; 1.15.5; A26.4.6; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ Song Hoàng  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà; mua bán đồ uống trên cơ sở trà; mua bán trái cây được bảo quản; 

mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mua bán trái cây, đóng hộp; mua bán 
nho khô. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00803 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ Song Hoàng  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 

07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà; mua bán đồ uống trên cơ sở trà; mua bán trái cây được bảo quản; 

mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mua bán trái cây, đóng hộp; mua bán 

nho khô. 
 

(210) 4-2019-00804 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 4.3.20; 1.15.11; A26.4.6; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ Song Hoàng  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 

Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 

07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà; mua bán đồ uống trên cơ sở trà; mua bán trái cây được bảo quản; 

mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mua bán trái cây, đóng hộp; mua bán 

nho khô. 
 

 
(210) 4-2019-00805 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 6.1.2; 26.13.25; A3.6.3 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Ân Vina  (VN) 
377/60 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán đồ trang sức; mua bán thắt lưng [trang phục]; mua 

bán túi xách tay; mua bán ví đựng tiền; mua bán ba lô. 
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1306 

(210) 4-2019-00806 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Wonder Electric  
(VN) 
Tầng 12, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 

Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện. 
 

 
(210) 4-2019-00807 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Tạ Văn Sơn  (VN) 
Tổ 18B, khu phố 1, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán trang phục; mua bán quần áo; mua bán đồ đi ở chân; mua bán đồ đội 

đầu. 
 

 
(210) 4-2019-00808 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 26.1.2; 

A26.1.18 

(591) Đỏ tươi, xanh tím than đậm, vàng, trắng, 

xanh dương nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Sunshine  (VN) 
Ngõ 1, đường Nguyễn Tông Quai, tổ 23, 

phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì; bánh gạo; bánh quy. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00809 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 5.7.5; A6.19.9; 26.1.2 
(591) Xanh, đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cường Tân  (VN) 
Cụm công nghiệp, xã Trực Hùng, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống, rau quả và quả tươi, hạt giống lúa. 

 

 
(210) 4-2019-00810 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh, đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cường Tân  (VN) 
Cụm công nghiệp, xã Trực Hùng, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống, rau quả và quả tươi, hạt giống lúa. 

 

 
(210) 4-2019-00811 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) YIN LUN  (CN) 

No.140 Zhushan, chuanshan Town, 
Liujiang District, Guang xi Province, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-00812 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.9.14; A5.7.23; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, đen, cam, xanh. 
(731) Trần Thị Hiền  (VN) 

199/13B khu phố Đông Thành, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; 
tạo hình trang trí trên thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-00813 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1; 

5.7.27; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, màu trắng. 
(731) Công ty cổ phần cà phê EMC  

(VN) 
131 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, bột; bánh ngọt, kẹo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, dịch vụ nhà trọ, dịch vụ căng tin, tạo 
hình trang trí trên thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-00814 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Haohsing-ViÖt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Khai Quang, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước inox. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2019-00816 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.1 
(731) CÔNG TY TNHH THE GLAMOUR  

(VN) 
674/8 đường Trường Sa, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: vải, hàng may sẵn (quần áo, váy), giày dép, thảm, đệm, 
chăn, màn, rèm, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế, đèn và bộ đèn điện, vật liệu phủ 
tường và sàn, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, 
sơn, vécni, mỹ phẩm (nước hoa, phấn trang điểm, kem dưỡng da, mặt nạ chăm sóc da, 
kem chống nắng). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; tư vấn thiết kế nội 
thất các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. 

 
 

 
(210) 4-2019-00817 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Trang Bon  (VN) 

Số 157 Đào Nhuận, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán xà phòng, tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, dụng 
cụ và đồ chơi dành cho trẻ em (như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, 
máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, hồ câu cá, thảm bay, ghế bập bênh, nhà bóng, 
đĩa bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, trò chơi lắp ghép), dụng cụ thể thao. 

 
 

 
(210) 4-2019-00818 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá. 
(731) Công ty TNHH Trang Bon  (VN) 

Số 157 Đào Nhuận, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa. 

 

Nhóm 35: Mua bán xà phòng, tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, dụng 
cụ và đồ chơi dành cho trẻ em (như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, 
máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, hồ câu cá, thảm bay, ghế bập bênh, nhà bóng, 
đĩa bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, trò chơi lắp ghép), dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2019-00819 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng đồng loang từ đậm sang mờ, tím 

đậm loang từ đậm sang mờ, đỏ cam 

loang từ đậm sang mờ, xanh lá cây loang 

từ đậm sang mờ, xanh da trời loang từ 

đậm sang mờ, màu xanh dương đậm, nâu 

rất đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tư vấn Netviet  (VN) 
34/21 Trần Minh Quyền, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2019-00820 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20; 26.4.2 

(591) Xanh lá, xanh dương, màu đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Happer Việt 
Nam  (VN) 
14/1 đường số 9, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản, đánh giá (định giá) bất động 

sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-00821 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20; 26.4.2 

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Happer Việt 
Nam  (VN) 
14/1 đường số 9, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện, tổ chức quyên góp từ thiện. 
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(210) 4-2019-00822 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20; 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Happer Việt 
Nam  (VN) 
14/1 đường số 9, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán container (công-te-nơ). 
 

Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; quản lý bất động sản; dịch 
vụ đại lý bất động sản; đánh giá (định giá) bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
văn phòng; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa container (công-te-nơ). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê thùng chứa container (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; 
dịch vụ vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-00823 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Nền xám, chữ đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Nhật Hoa 
LÊ  (VN) 
1606 khu B, toà nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-00824 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH G.MAC  (VN) 
G24 khu biệt thự Thủ Đức Garden 
Homes, 27 đường số 3, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1312 

(210) 4-2019-00826 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.21; 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, kem. 
(731) Hộ kinh doanh Mai Tấn Tuấn  

(VN) 
QL 57, ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh 
Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến 
Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu dừa. 

 

 
(210) 4-2019-00827 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Võ Minh Trang  (VN) 
Số 63 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy, vành xe máy, ống xả khói xe máy, hộp chắn xích xe 

máy, má phanh xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-00828 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Võ Minh Trang  (VN) 
Số 63 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy, vành xe máy, ống xả khói xe máy, hộp chắn xích xe 

máy, má phanh xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-00829 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OLLI  (VN) 
173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị kỹ thuật số tích hợp trợ lý ảo. 
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(210) 4-2019-00830 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-00831 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; 25.5.25 
(591) Tím, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Va Ma  (VN) 
3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Cơm dừa sấy khô. 
 

Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu.  
 

Nhóm 31: Nhân hạt điều chưa chế biến. 
 
 

 
(210) 4-2019-00832 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.18 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Nền 
di động Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng. 
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(210) 4-2019-00833 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Nền 
di động Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng. 

 

 
(210) 4-2019-00834 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Nền 
di động Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng. 

 

 
(210) 4-2019-00835 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Nền 
di động Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 
cáo; bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng. 

 

 
(210) 4-2019-00836 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ nền 
di động Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng. 

 

 
(210) 4-2019-00837 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Nền 
di động Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 

cáo; bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản 
khách hàng. 
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(210) 4-2019-00838 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón 
Nguyên Phát  (VN) 
Số 18 đường số 11 KDC Hiệp Thành 3, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-00839 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; A26.11.8 (540) 

  

(731) Đặng Mai Trang  (VN) 
Lô 39 B2.3 Lê Ninh, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ lưu trú 

tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng 
nóng. 

 

 
(210) 4-2019-00840 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Nhà hát Múa rối Thăng Long  
(VN) 
57B Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức, tư vấn, thiết kế các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước. 

 

 
(210) 4-2019-00841 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.4; 2.3.8; A2.3.23; A22.5.12 (540) 

  

(731) Nhà hát Múa rối Thăng Long  
(VN) 
57B Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức, tư vấn, thiết kế các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước. 
 

 
(210) 4-2019-00843 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tomico  (VN) 
C4, Bửu Long, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân. 

 

 
(210) 4-2019-00844 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tomico  (VN) 
C4, Bửu Long, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân. 

 
 

 
(210) 4-2019-00845 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tomico  (VN) 
C4, Bửu Long, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân. 

 
 

 
(210) 4-2019-00846 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tomico  (VN) 
C4, Bửu Long, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân. 
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(210) 4-2019-00847 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Noble  (VN) 

645/25 Điện Biên Phủ, phường 01, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; sữa dưỡng thể; thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; nước xức tóc; chế phẩm 

uốn tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để trang điểm. 

 
Nhóm 35: Buôn bán: sữa tắm, sữa dưỡng thể, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, nước xức tóc, 
chế phẩm uốn tóc, chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm, 
chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm mỹ phẩm để trang điểm; nhập khẩu: sữa tắm, sữa 
dưỡng thể, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, nước xức tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm làm 
thẳng tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, keo xịt tóc, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế 
phẩm mỹ phẩm để trang điểm; xuất khẩu: sữa tắm, sữa dưỡng thể, thuốc nhuộm tóc, dầu 
gội đầu, nước xức tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, 
keo xịt tóc, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm mỹ phẩm để trang điểm. 

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2019-00848 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ntea Thái 
Nguyên  (VN) 
Xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2019-00849 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25; 25.7.20 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Thúy Hằng  (VN) 
23 Phan Đình Phùng, phường 1, thành 
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-00850 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A3.4.4; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TRUE FOOD   (VN) 
396 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê chạy điện; máy xay, máy nghiền chạy điện dùng trong nhà 

bếp; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy bóc vỏ ngũ cốc chạy điện. 
 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-00851 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.5; A1.1.10; 24.1.1; 3.7.1 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Phi Ưng  (VN) 
714/23 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 14, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ. 

 

 
(210) 4-2019-00852 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Linh Beauty  
(VN) 
5/31 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-00853 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Ngọc Hà   (VN) 
422a Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-00854 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bảo hộ lao 
động - dụng cụ y tế Lộc  (VN) 
373/192 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: trang thiết bị và dụng cụ y 

tế (như dao kéo, phẫu thuật; bơm kim tiêm cùng một lần, dây truyền dịch, băng y tế).  
 
 

 
(210) 4-2019-00855 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần panel cách 
nhiệt Phương Nam  (VN) 
99 quốc lộ 1A. phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm cách nhiệt làm bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm kim 

loại dùng cho xây dựng.  
 
 

 
(210) 4-2019-00856 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

(210) 4-2019-00857 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 
dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  

 

 
(210) 4-2019-00858 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00859 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00860 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 
 

 
(210) 4-2019-00861 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 
dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  

 

 
(210) 4-2019-00862 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00863 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00864 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 
 

 
(210) 4-2019-00865 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 
dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  

 

 
(210) 4-2019-00866 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00867 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00868 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 
 

 
(210) 4-2019-00869 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 
dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  

 

 
(210) 4-2019-00870 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00871 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00872 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 
 

(210) 4-2019-00873 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00874 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00875 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam  
(VN) 
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc 

dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2019-00878 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.3.2; A26.3.6 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và sản xuất thể thao 
Đông Dương   (VN) 
Số nhà 370, đường Trương Định, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm quần áo, giày dép, mũ nón, tất, 

ba lô, túi xách, đồ bảo vệ các phận cơ thể để sử dụng trong các môn thể thao, bóng các 

loại, các dụng cụ và thiết bị sử dụng trong vận động và thể thao.  
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(210) 4-2019-00879 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Phan Ngọc Tú   (VN) 
Thôn Giếng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phụ tùng linh kiện, xe gắn máy, nhông sên đĩa, dầu 

nhớt, má phanh, vòng bi, chế hòa khí, củ đề, xăm lốp, đồ điện, củ đề, cuộn dây, cuộn nổ, 
ắc quy, còi, bóng đèn, dây phanh, dây ga cho xe gắn máy, dây curoa. 

 

 
(210) 4-2019-00880 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.3.1; 3.3.15; 3.7.17; 15.7.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phan Ngọc Tú   (VN) 
Thôn Giếng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phụ tùng linh kiện, xe gắn máy, nhông sên điã, dầu 

nhớt, má phanh, vòng bi, chế hòa khí, củ đề, xăm lốp, đồ điện, củ đề, cuộn dây, cuộn nổ, 
ắc quy, còi, bóng đèn, dây phanh, dây ga cho xe gắn máy, dây curoa. 

 

 
(210) 4-2019-00881 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Phan Ngọc Tú   (VN) 
Thôn Giếng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phụ tùng linh kiện, xe gắn máy, nhông sên điã, dầu 

nhớt, má phanh, vòng bi, chế hòa khí, củ đề, xăm lốp, đồ điện, củ đề, cuộn dây, cuộn nổ, 
ắc quy, còi, bóng đèn, dây phanh,  dây ga cho xe gắn máy, dây curoa. 

 

 
(210) 4-2019-00882 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Cường  (VN) 
Scenic Valley, Block C, Nguyễn Văn 
Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, tinh dầu, đồ trang 

điểm, nước hoa, dầu thơm nhiên liệu, khí đốt xăng dầu, thực phẩm chức năng, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, thiết bị giảng dạy, điện thoại, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống 
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và thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, xe ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện, 
đồng hồ, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồ châu báu, nhạc cụ điện tử, nhạc cụ, sách, văn 
phòng phẩm, thiết bị trang trí họa tiết, cao su tổng hợp, vật liệu cách âm, cặp da, ba lô, vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại, vật liệu lát bằng gỗ, tre, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc trong 
nhà, đồ đạc dùng trong trường học, đồ đạc bằng kim loại, đồ đạc văn phòng, bàn ghế, 
dụng cụ nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, đồ gốm, đồ phục vụ ăn uống [bát, đĩa], bể cá trong 
nhà, vườn ươm trong nhà [vườn trồng cây], tác phẩm nghệ thuật (bằng sứ, gốm, đất nung 
hoặc thủy tinh), cái võng, lều trại (mang đi được), chăn, quần áo, trang phục, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, khăn quàng cổ, gậy chơi bi-a, đồ câu cá, trò chơi, thiết bị tập thể dục, diều, đồ 
chơi, hải sản (cá, trai, sò, ngao, tôm, cua, ốc) đã được bảo quản, bơ, sữa đặc, mứt quả ướt, 
tổ chim ăn được [tổ yến, yến sào], dầu ô liu nguyên chất, thực phẩm trên cơ sở cá, trái cây 
đã được bảo quản, thịt, sữa, gia cầm không còn sống, nấm đã được bảo quản, dầu dùng 
cho thực phẩm, hạt đã chế biến, rau đã đuợc bảo quản, thực phẩm ăn nhanh trên cở sở trái 
cây, sữa chua, chế phẩm ngũ cốc, sô cô la, cà phê, ca cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
gia vị, bánh kẹo, kem lạnh, mật ong, mỳ ý (pasta), bánh pizza, gạo, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, gia vị, đường, trà, động vật sống, các loại quả mọng tươi, trái cây tươi, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, rau cỏ tươi, hải sản tươi sống (cá, tôm), động vật sống, thảo 
mộc tươi, nấm tươi, hạt giống thực vật, hoa tự nhiên, nước uống có gaz, bia, đồ uống 
không có cồn, nước ép trái cây, nước [đồ uống], đồ uống có cồn [trừ bia], rượu, thuốc lá, 
xì gà; quảng cáo; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư 
các nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; quản lý kinh doanh của những người 
hoạt động thể thao; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; marketing; 
dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; đàm phán hợp 
đồng kinh doanh cho người khác; thăm dò dư luận; quan hệ công chúng, cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; cho thuê không gian quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú ý và vật tư y tế; dịch vụ thư ký; 
dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Định giá đồ cổ; môi giới; tư vấn bảo hiểm; tổ chức quyên góp từ thiện; dịch vụ 
tài chính; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ về cách điện, 
cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê thiết bị xây 
dựng. 

 
Nhóm 38: Thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; phát thanh; truyền hình; truyền hình 
cáp, dịch vụ điện thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ hội nghị truyền hình, dịch vụ truyền 
hình; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông, cung cấp các kênh viễn thông cho dịch 
vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển 
hàng hóa; kho hàng hóa; thông tin về vận tải, dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ cho thuê kho 
chứa hàng; môi giới hàng hải; dịch vụ lưu kho; vận tải. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ in; dịch vụ hàn; gia công gỗ; dịch vụ 
xử lý nước. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí, 
dịch vụ huấn luyện động vật; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi thể 
thao; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ trường quay, thông tin về giáo 
dục; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức 
các cuộc thi thể thao; lập kế hoạch cho các buổi tiệc [giải trí]; cho thuê thiết bị âm thanh; 
cho thuê tác phẩm nghệ thuật; cho thuê sân bãi thể thao; trại huấn luyện thể thao; cho 
thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn công nghệ máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết 
kế công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu; dịch 
vụ làm vuờn. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ bảo vệ; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; 
lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2019-00884 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Queen Dragon  
(VN) 
Số nhà 28, đường Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục, thể thao.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mát xa, tắm hơi, xoa bóp, vật lý trị liệu.  
 

 
(210) 4-2019-00885 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.1; 3.1.1; A26.4.18; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh sẫm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phú Mark   (VN) 

ấp Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ thịt như: thịt giăm bông, thịt đóng hộp, chiết xuất của 

thịt, xúc xích, lạp xường; cá đóng gói.  
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thịt giăm bông, thịt đóng hộp, chiết xuất của thịt, xúc  xích, 

lạp xường, thịt lợn muối xông khói, đùi lợn muối, thịt được bảo quản, cá được bảo quản, 

cá viên, chả cá, cá đóng gói, cá (không còn sống).  
 

 
(210) 4-2019-00886 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 6.1.2; A6.3.5; 7.11.1; 25.1.6 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh. 

(731) Hợp tác xã cơ khí Xuân Hải  
(VN) 
Bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2019-00887 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; 5.5.4; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.3.15 

(591) Vàng, vàng đậm, xanh da trời, nâu, xanh 

lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ đào 
tạo BFE  (VN) 
911 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; giảng dạy; gia sư.  
 

 
(210) 4-2019-00888 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.3.1; A5.1.6; A5.1.16 

(591) Cam, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ đào 
tạo BFE  (VN) 
911 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; giảng dạy; gia sư.  
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(210) 4-2019-00889 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện cơ điện tử 
Việt Nhật   (VN) 
40 ngõ Trại Tóc, đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2019-00890 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH chế biến và 

xuất khẩu nông lâm sản 
Lạng Sơn  (VN) 
Thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; dầu gội đầu; dầu xả; sữa tắm; xà phòng; nước giặt.  

 

 
(210) 4-2019-00891 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.5; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại LYCHEE  
(VN) 
Tầng 6, số 144 Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh viện thẩm mỹ.  
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(210) 4-2019-00892 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phẩn kiến trúc 
xây dựng Hoàn Mỹ   (VN) 
Lô 70, dãy 4B, khu đấu giá Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán lẻ các sản phẩm nghệ thuật, đồ trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2019-00893 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 1.15.3; A26.1.18 

(731) ZHOU, DANGUI   (CN) 

No.46, Saishang, Sanshi Town, Pingjiang 

District, Yueyang City, Hunan Province, 

China  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh snack (bim bim); thực phẩm ăn 

nhanh làm từ gạo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh snack (bim bim), thực phẩm ăn nhanh làm từ 

gạo. 
 

 
(210) 4-2019-00894 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.25; 14.7.6; 21.1.16; 15.1.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-00895 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Hồng phấn. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00896 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.13.4; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00897 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00898 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 24.17.3 
(591) Xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt    (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2019-00899 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh ngọc, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt   (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00900 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00901 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Lan tím, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 

 
(210) 4-2019-00902 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 24.17.3 
(591) Hồng, nền đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2019-00903 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng lòng đào, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00904 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 24.17.3 
(591) Trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00905 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Hồng đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300 - 302 - 304 Trường Sa, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-00906 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 (540) 

  

(731) Vũ Văn út  (VN) 
Lô 10.31, khu đô thị phía Tây Nam 
Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2019-00909 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 25.5.3 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu ánh  (VN) 
Số 02 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-00910 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hồng Cúc Tây 
Ninh  (VN) 
Tổ 11, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2019-00911 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23 

(591) Trắng ánh xanh, xanh nước biển. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Lý Sơn Sa Kỳ  
(VN) 
82/40/9 đường số 2, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2019-00912 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 15.7.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Hưng Thịnh  (VN) 
381 Đất Mới, khu phố 5, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ xây dựng cầm tay như: bàn chải; sủi; dao trét; bay; súng; êke thuộc 

nhóm này. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: dụng cụ xây dựng cầm tay như: bàn chải, 
sủi, dao trét, bay, súng, êke thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2019-00913 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 3.7.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Tuấn  (VN) 
575 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; vải nhám; giấy nhám; bột kim cương (chất mài); đá để đánh 

bóng; sáp đánh bóng. 
 

Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; bu lông bằng kim loại; khoá cài bằng kim loại thường; 
phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; nhà kính bằng kim loại, có thể chuyên chở 
được; đồ ngũ kim. 

 
Nhóm 07: Máy cắt; máy cấp phôi; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; lưỡi dao 
(bộ phận của máy móc); thang máy; thiết bị để gia công cơ khí. 

 

Nhóm 08: Lưỡi cắt (công cụ cầm tay); lưỡi dao; mũi kim cương cắt kính; dụng cụ cắt 
(công cụ cầm tay); dụng cụ mài; dụng cụ cắt ống (công cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-00914 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Vương Thị Gái  (VN) 
81/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ nón, giày dép. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1337 

(210) 4-2019-00915 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Võ Văn Vương  (VN) 
Khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ. 

 

 
(210) 4-2019-00916 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Võ Văn Vương  (VN) 
Khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ. 

 

 
(210) 4-2019-00917 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Phạm Xuân Tiệp  (VN) 
174A Ngô Quyền, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 

 

 
(210) 4-2019-00918 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Phạm Xuân Tiệp  (VN) 
174A Ngô Quyền, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 

 

 
(210) 4-2019-00919 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Phạm Xuân Tiệp  (VN) 
174A Ngô Quyền, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 
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(210) 4-2019-00920 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Phạm Xuân Tiệp  (VN) 
174A Ngô Quyền, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 

 

 
(210) 4-2019-00921 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Phạm Xuân Tiệp  (VN) 
174A Ngô Quyền, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 

 

 
(210) 4-2019-00922 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25 (540) 

  

(731) Võ Xuân Tánh  (VN) 
183/23A Nguyễn Văn Khối, phường 08, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-00923 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.7.6; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đen, xanh biển đậm, xanh biển nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và đầu tư Thành 
Công  (VN) 
195/7 Dương Thị Giang, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn trải giường. 
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(210) 4-2019-00924 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đồng Lực Hưng  (VN) 
184 Xóm Đất, phường 09, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 19: Ván dùng cho xây dựng, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-00925 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) đen, đỏ, ghi xám. 

(731) Đỗ Thùy Linh  (VN) 
Số 4, ngõ Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi chân (giày, dép (trang phục)); quần áo 

lót; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ (khăn choàng cổ). 
 

 
(210) 4-2019-00926 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2019-00927 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.12.1 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00928 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00929 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.24 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00930 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.24; 26.4.4; A26.4.18 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 
 

 
(210) 4-2019-00931 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.2; 26.11.3; A26.11.8 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 
 

 
(210) 4-2019-00932 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2019-00933 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.9; 26.4.3 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00934 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.9; 26.4.3 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00935 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.9; 26.4.3 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00936 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00937 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00938 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2019-00939 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00940 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-00941 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 

lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00942 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00943 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00944 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00945 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.1.24 
(591) Xám nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế bất 
động sản Nhà Gấu Trúc  (VN) 
462 Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ 
Toàn 1, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-00946 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-00947 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-00948 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.1; 6.1.2; 6.6.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, vàng sẫm, 

vàng nâu. 
(731) Công ty cổ phần đông nam 

dược Trường Sơn  (VN) 
43/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dầu nóng xoa bóp; cao xoa bóp; cao dán; tinh dầu (dùng làm dược 
phẩm). 

 

 
(210) 4-2019-00949 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, vàng sẫm, xanh 

nhạt, nâu, vàng cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đông nam 

dược Trường Sơn  (VN) 
43/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dầu nóng xoa bóp; cao xoa bóp; cao dán; tinh dầu (dùng làm dược 
phẩm). 

 
 

(210) 4-2019-00950 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.1; 6.1.2 
(591) Đen, nâu đất, xanh dương, trắng, vàng 

sẫm, nâu, vàng nhạt, tím nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đông nam 

dược Trường Sơn   (VN) 
43/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dầu nóng xoa bóp; cao xoa bóp; cao dán; tinh dầu (dùng làm dược 
phẩm).  
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(210) 4-2019-00951 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.7.1; 5.3.9; 2.9.25; A1.13.15; 5.7.21; 

5.3.20; 26.5.4; 26.1.6; A26.1.18; 
26.7.25; 26.15.15; 26.15.11 

(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, vàng sẫm, 
xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đỏ sẫm, 
vàng cam, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00952 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Sáng   (VN) 
Số 431, tòa nhà EVD, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-00954 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.2.1 
(591) Cam, đen, nâu vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Thái Tom Yum  

(VN) 
Vị trí FC-11, tầng 4, trung tâm thương 
mại The Garden - Mễ Trì, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu.  

 
 

 
(210) 4-2019-00955 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.2.1; 26.1.1 
(591) Trắng, cam. 
(731) Trịnh Thu Cúc   (VN) 

Số 26 Vũ Hộ, phường Hải Thành, quận 
Dương Kinh, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em ăn; máy hút mũi dãi; vật dùng 

để cạo lưỡi; bơm dùng để hút sữa mẹ; dụng cụ lấy ráy tai.  
 

Nhóm 20: Đệm chống xoay dùng cho em bé; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; gối; cũi 
trẻ em; nôi cho trẻ em; khung tập đi cho trẻ em.  

 
Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; bát; đũa; đĩa; cốc (đồ đựng).  

 
Nhóm 24: Khăn tắm (bằng vải); khăn mặt bằng vải; túi ngủ; khăn ăn (bằng vải); vỏ gối; 
màn chống muỗi.  

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; yếm dãi không bằng giấy; mũ; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); đồ 
đi chân; găng tay cho trẻ em.  

 
 

 
(210) 4-2019-00956 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 1.15.23; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, cam, tím. 
(731) Công ty TNHH Urban 

Solutions Vietnam   (VN) 
B24, đường TT 12, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 

dục); dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ 
chức các cuộc thi giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục.  
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(210) 4-2019-00957 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, xuất bản sách; tạo ra tài liệu 
xuất bản điện tử; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục. 

 

Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y. 

 

 
(210) 4-2019-00958 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.5; 5.7.1; 5.7.27; A19.1.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh SAVA 
COFFEESHOP  (VN) 
Số 13, đường Lê Lợi, khu phố 2, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, trà, gia vị hạt tiêu.  
 

 
(210) 4-2019-00960 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VIBOTANI Việt 
Nam     (VN) 
36 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; sản phẩm chăm sóc 
tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc toàn thân (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2019-00961 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIBOTANI Việt 
Nam   (VN) 
36 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; sản phẩm chăm sóc 

tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc toàn thân (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-00962 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIBOTANI Việt 
Nam   (VN) 
36 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; sản phẩm chăm sóc 

tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc toàn thân (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-00963 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIBOTANI Việt 
Nam   (VN) 
36 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; sản phẩm chăm sóc 

tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc toàn thân (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc toàn thân.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

(210) 4-2019-00965 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Trần Thị Hương (VN)  (VN) 
Căn 1928 HH4C Hồ Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy cắt; máy đục; máy hàn; máy mài; máy rửa xe; máy nén khí.  
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(210) 4-2019-00966 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh nước biển. 

(731) Mai Hữu Đức   (VN) 
Tổ 5, Khu 7, phường Thanh Sơn, thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn về 

sở hữu trí tuệ; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên 

quan đến pháp luật; luật sư riêng.  
 

 
(210) 4-2019-00967 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.9; 26.3.23; A26.4.18; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, da cam. 

(731) Bùi Xuân Khuyến (VN)  (VN) 
Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh như loa, đài, âm ly, micrô.  
 

 
(210) 4-2019-00968 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A26.4.24; A26.4.18 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Thăng 
Long  (VN) 
Xóm Rùa Hạ 1, thôn Rùa Hạ, xã Thanh 

Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy hút mùi, bếp từ, bếp điện, hệ thống thiết bị nấu nướng, máy sấy bát, quạt.  
 

Nhóm 20: Tủ bếp, tủ chạn.  
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(210) 4-2019-00969 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
ANOVA  (VN) 
TT9-6 khu đô thị mới Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 11: Cụm sen vòi tắm; cụm vòi chậu rửa; vòi xịt rửa; thiết bị xông hơi (không dùng 

trong y tế); bồn cầu; chậu rửa. 
 

Nhóm 21: Giá treo khăn, giá đỡ đồ vệ sinh; thiết bị giữ giấy vệ sinh; hộp kim loại để phân 
chia khăn tay bằng giấy; đồ khảm thủy tinh không dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu, quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: cụm sen vòi 
tắm, cụm vòi chậu rửa, vòi xịt rửa, thiết bị xông hơi (không dùng trong y tế), bồn cầu, 
chậu rửa, giá treo khăn, giá đỡ đồ vệ sinh, thiết bị giữ giấy vệ sinh, hộp kim loại để phân 
chia khăn tay bằng giấy, đồ khảm thủy tinh không dùng cho xây dựng, ga thoát sàn, máy 
lọc nước, máy hút mùi, bếp từ. 

 
 

 
(210) 4-2019-00970 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH WONDER LIFE  

(VN) 
Số 102, đường số 8, khu phố 7, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-00971 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Joy Universal Limited   (HK) 

10 Floor, Guangdong Investment Tower, 
148 Connaught Road, Central, Hong 
Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, không chứa thuốc; mỹ phẩm; nước xức tóc, không chứa thuốc; dầu 
gội đầu, không chứa thuốc; bộ mỹ phẩm; chế phẩm cạo râu. 

 

 
(210) 4-2019-00972 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Yuyao No.4 Instrument 

Factory   (CN) 
No. 66 Changxin Road, Yuyao City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện từ; cuộn điện từ; van solenoid [công tắc điện từ].  

 

 
(210) 4-2019-00973 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Quốc Tế Hải Châu  (VN) 
Số 45 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Mứt (ướt); sữa; phomai; sữa chua; thạch trái cây; hạt tẩm ướp hương vị.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ gia vị; muối; bột canh; bánh nướng; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-00974 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Chongqing Liangtian 

Communication Software Co., 
Ltd.   (CN) 
Rongying Building, Science and 
Technology Entrepreneurship Center, 
No. 8, Yuma Road, Nan'an District, 
Chongqing, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại đi động; bao đựng điện thoại đi động; vỏ bọc 

cho điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; giá 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1355 

đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe cho điện thoại di động; gậy tự 
chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh [gậy cầm tay]; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; 
dây cáp cho usb; bộ chuyển đổi nguồn điện; pin điện; thiết bị nạp ắc qui; pin dự phòng 
cho thiết bị di động [pin có thể sạc lại được]; vỏ hộp loa; tai nghe không dây dùng cho 
điện thoại thông minh; thiết bị sạc pin không dây; thiết bị định vị toàn cầu; phần mềm ứng 
dụng cho điện thoại di động, có thể tải về. 

 

 
(210) 4-2019-00975 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NANOLAB  (VN) 
Số 353/38/24 đường An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-00976 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại nhựa 
Hà Linh  (VN) 
Lô B2 - 26, 27 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn nhựa; tấm lát sàn, không bằng kim loại; ván sàn gỗ; vật liệu xây dựng, 

không bằng kim loại; lớp phủ (vật liệu xây dựng).  
 

 
(210) 4-2019-00977 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 24.1.1; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ODP Việt Nam  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2019-00978 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.7.25; 26.4.4; A26.4.18; 26.15.15 
(591) Đen, vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Quế Jewelry   (VN) 
67 Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang, bạch kim và ngọc trai).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang, bạch kim, ngọc trai, kim 
cương, hột xoàn và vỏ xoàn). 

 

 
(210) 4-2019-00979 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) INNOVA RUBBER CO., LTD.   (TW) 

No. 23, jingcheng rd., changhua city, 
changhua county, taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; lốp ô tô tải hạng nhẹ; lốp xe đạp; 

lốp xe máy; lốp xe đẩy trẻ em; lốp toa moóc; lốp công nghiệp; lốp xe lăn dùng cho người 
tàn tật; lốp xe địa hình (atv).  

 

 
(210) 4-2019-00980 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, nâu đậm, nâu 

nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh quán cà phê 

Miễn Phí  (VN) 
A8/1 ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch 
vụ căng tin. 
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(210) 4-2019-00981 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Phương Hạnh  (VN) 

521/67/43 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu 

xăng; chất phụ gia hoá học cho dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; tác 
nhân phân tán dầu; chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu. 

 

Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; mỡ để bôi trơn; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; xăng; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ;  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ, chất phụ gia 
làm sạch dùng cho dầu xăng, chất phụ gia hoá học cho dầu, chất phụ gia hoá học cho 
nhiên liệu động cơ, tác nhân phân tán dầu, chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu, dầu nhiên liệu, 
mỡ để bôi trơn, dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế, xăng, nhiên liệu dùng cho động cơ, chất 
phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ. 

 

 
(210) 4-2019-00983 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH Thực Dưỡng  

(VN) 
23/20 Đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; các chế phẩm từ cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-00985 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

SUN-HEE   (VN) 
149/47 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz, chế phẩm để làm nước uống có gaz, đồ uống lô hội không 
chứa cồn; đồ uống khai vị, không có cồn; bia; cốc tai trên cơ sở bia; đồ uống không có 
cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có 
cồn; đồ uống tăng lực; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; nước ép trái cây; mật hoa quả, không có cồn; đồ uống cacbonat có 
hương vị gừng; bia gừng; nước nho ép (chưa lên men); chiết xuất của cây hoa bia cho việc 
sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng  cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 
tế); cơ-vát (đồ uống không chứa cồn); nước chanh;  nước uống có muối lithi; bia mạch 
nha, nước nho ép chưa lên men, nước quả cô đặc (không có  cồn); đồ uống không cồn có 
hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ 
uống ép từ quả không chứa cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước lúa mạch ướp 
hoa cam; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải 
chất thay thế sữa; đồ uống từ cây thổ phục linh (đồ uống không chứa cồn); nước  khoáng 
xenxe; nước quả (đồ uống); nước sinh tố; nước sô đa; nước ngọt, nước hoa quả ướp lạnh 
(đồ uống); đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa; xi rô dùng cho đồ  
uống; xi rô dùng cho nước chanh; nước uống khi ăn cơm; nước ép cà chua (đồ uống); 
nước ép rau (đồ uống); nước khoáng có muối lithi (đồ uống); nước uống dùng trong bữa 
ăn; nước (đồ uống); nước gạo (nước uống giải khát được chiết xuất từ gạo); nước khoáng 
(đồ uống). 

 

 
(210) 4-2019-00987 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SEAGULL  (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; trai, sò, ngao, không còn sống; 

tôm, không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; cá muối. 
 

 
(210) 4-2019-00988 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.1; A5.7.22; A8.5.15; A11.3.23 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SEAGULL  (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; trai, sò, ngao, không còn sống; 
tôm, không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; cá muối. 

 

 
(210) 4-2019-00989 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.22; A2.1.23; 24.5.7; 3.9.1; 

A25.1.10 
(591) Nâu, hồng, trắng, đỏ, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SEAGULL  (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; trai, sò, ngao, không còn sống; 

tôm không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; cá muối.  
 

 
(210) 4-2019-00990 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.1; 3.9.19; A5.1.16 
(591) Nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SEAGULL  (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; trai, sò, ngao, không còn sống; 

tôm, không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; cá muối.  
 

 
(210) 4-2019-00991 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.22; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SEAGULL  (VN) 
Số 8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; nước chanh; nước sinh tố.  

 

 
(210) 4-2019-00992 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần STH Toàn 
Cầu  (VN) 
Số 1059, đường Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); đèn điện; hệ thống và 

thiết bị nấu nướng; bình lọc nước uống; nồi nấu đa năng; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước. 

 

 
(210) 4-2019-00993 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần STH Toàn 
Cầu  (VN) 
Số 1059, đường Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); đèn điện; thiết bị và máy 
móc để làm sạch nước; nồi hơi (không phải bộ phận của máy); bếp nấu ăn; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2019-00994 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; 5.3.20; 26.4.2; 25.5.25; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng, xám, đỏ, hồng, nâu, xanh 

lục, xanh lá cây, xanh lá mạ. 
(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 

89 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà bông tắm; mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc), nước hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: xà bông tắm, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không 
chứa thuốc), nước hoa.  
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(210) 4-2019-00995 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại THE HEVA  
(VN) 
Số 346-348-350 Hoàng Văn Thụ, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; dịch 

vụ định giá bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm 
việc chung. 

 

 
(210) 4-2019-00996 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh da trời đậm, xám. 
(731) Công ty TNHH công thương 

Lan Anh  (VN) 
Số 22 ngõ 102 tổ 28 phố Yên Hòa, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi công nghiệp (bạc đạn dùng cho máy móc công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2019-00998 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
khoáng sản FLC AMD  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố 
Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; 

đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ giả kim hoàn hoặc kim hoàn làm bằng kim loại hoặc 
đá quý. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đài kỷ niệm phi kim loại; các công trình, cấu 

kiện phi kim loại vận chuyển được; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn 

bất động sản. 

 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản; xây dựng; cho thuê vật liệu xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-00999 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(300) 1190330 07.06.2013 US 

  

(731) Coast Research LLC   (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Tính năng và ứng dụng máy tính cho những người khiếm thính, khiếm thị và 

mất khả năng vận động và học hỏi; máy tính, phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-01002 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ VT  (VN) 
A3.04.19, tầng 4, khu 1, 346 Bến Vân 

Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Baozi [bánh bao có nhân]: bánh ngọt: bánh kẹo; trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở 

trà. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán cà phê; cửa hàng lưu động bán thức ăn nhanh và thức ăn mang về; 

dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-01003 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.1; 4.5.21; 4.5.2; A8.1.16 
(591) Hồng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ VT  (VN) 
A3.04.19, tầng 4, khu 1, 346 Bến Vân 
Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Baozi [bánh bao có nhân]: bánh ngọt: bánh kẹo; trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở 

trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; cửa hàng lưu động bán thức ăn nhanh và thức ăn mang về; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 
 

 
(210) 4-2019-01004 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.1.9; 1.13.1; A1.13.10
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) Beijing Qian Dai Fu 

Information & Technology 
Company  (CN) 
31201, F11, Tower 1, No. 2 Nanzhugan 
Alley Dong Cheng Dist. Beijing 100006 
CHINA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là cung cấp dịch vụ trọn gói quản lý thị 

thực (visa administration) cho các cơ quan đại diện ngoại giao, đại sứ quán, lãnh sự quán, 
hãng hàng không, đại lý du lịch, hiệp hội, thương mại và các cơ quan thương mại; dịch vụ 
cố vấn và tư vấn kinh doanh liên quan đến quản lý thị thực; dịch vụ thông tin kinh doanh 
liên quan đến việc giải đáp các câu hỏi về quản lý thị thực. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp chuyến đi và đại lý du lịch, bao gồm sắp xếp thị thực du lịch 
và các giấy tờ du lịch; dịch vụ thông tin liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi, thị thực du 
lịch và các giấy tờ du lịch; dịch vụ tư vấn du lịch. 

 
Nhóm 45: Cấp thị thực du lịch; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ cấp thị thực 
du lịch. 
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(210) 4-2019-01005 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 4.3.3; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3 

(591) Trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH tư vấn HI TIEN  
(VN) 
B3 - khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn 

Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ, cụ thể là các công việc lo liệu lễ tang, dịch vụ hỏa táng, mai 

táng. 
 

 
(210) 4-2019-01006 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) USA IW INC.  (US) 

1385 Coral Way Ph403 Miami,Fl.Us 

33145 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]; bộ phận chuyển động của 

đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; đồng hồ chạy điện. 
 

 

 
(210) 4-2019-01007 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 11.3.14; A13.1.7 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần IBLOCKCHAIN  
(VN) 
Tầng 4, tòa nhà Eurowindow 

Multicomplex, số 27 đường Trần Duy 

Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giáo dục và tổ chức hội thảo liên quan tới lập 

trình ngôn ngữ tư duy; dịch vụ giáo dục và tổ chức hội thảo liên quan tới tài chính. 
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(210) 4-2019-01008 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.1.1; A6.19.9 

(591) Đen, trắng, da cam, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, xanh ô liu. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINACOST  (VN) 
345/14/8 Nguyễn Văn Công, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-01009 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) SEVENTY SEVEN iNVEST LTD  (GB) 

13, Fairway Heights Camberley, Surrey, 

Gu15 1nj, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; bộ mỹ phẩm chăm sóc da mặt và cơ 

thể; kem mỹ phẩm làm cho người thon thả; gel mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem 

làm trắng da; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; dầu chăm sóc da; kem chăm sóc da; gel chăm sóc 

da; nước thơm (lofion) chăm sóc da; huyết thanh (serum) chăm sóc da; nhũ tương 

(emulsion) chăm sóc da; kem chống nắng; sản phẩm chống nắng dạng sữa (lofion). 
 

 
(210) 4-2019-01010 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Cao 
Đại Phát  (VN) 
Số 559 tổ 36, khu 4, phường Hà Trung, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen; vòi, chậu rửa; bồn cầu. 
 

Nhóm 20: Gương; mắc quần áo (không bằng kim loại); giá treo áo (không bằng kim loại). 
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(210) 4-2019-01011 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-01012 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NINGBO SUPU ELECTRONICS 

CO.,LTD.   (CN) 
No.625 Kandunxingzhen Street, Cixi, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; van điện từ [công tắc điện 

tử]; đầu nối dây [điện]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 

 
(210) 4-2019-01013 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.15; 

A5.5.20 
(591) Nâu, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Bình Điền  (VN) 
C12/21 quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 

dùng; mua bán các sản phẩm phân bón, chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, thiết bị 
và công nghệ sản xuất phân bón, máy nghiền, máy trộn. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo hội nghị chuyên đề nông nghiệp; tổ chức sản xuất các 
chương trình truyền hình; hướng dẫn, giảng dạy về nông nghiệp. 
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Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn, cố vấn trong lĩnh vực nông nghiệp cụ thể: tư vấn chăm sóc 
vườn cây, khám chữa bệnh cho cây, kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp, kiểm soát dịch 
hại trong nông nghiệp và làm vườn; dịch vụ làm vườn; tư vấn về sử dụng phân bón cho 
cây trồng. 

 

 
(210) 4-2019-01014 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1; 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất An Huy  (VN) 
Số 57A, ngõ 58, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ). 

 

 
(210) 4-2019-01015 (220) 08.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.15; A5.5.20; A5.5.22; 25.5.2; 

25.7.25; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Minh Hằng  (VN) 
58/295 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 17: Miếng xốp trợ giúp việc cắm hoa [bán thành phẩm]. 

 

 
(210) 4-2019-01018 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.12; A5.1.16; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Liên 
Kết Thái Bình Dương  (VN) 
1/16F Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu dừa dùng cho mục đích làm đẹp (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2019-01020 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
nông nghiệp Hà Long  (VN) 
Lô A 204, khu công nghiệp Thái Hòa, xã 
Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân vi sinh; phân bón hữu cơ; phân bón tổng hợp; chế phẩm điều 
hòa sự sinh trưởng cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm 
bệnh; thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối: phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật [thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm 
bệnh, thuốc diệt cỏ]; mua bán máy móc vật tư ngành nông nghiệp [máy nông nghiệp, máy 
phun thuốc, máy cày, cuốc, xẻng, liềm]; mua bán hạt giống, con giống và thức ăn cho con 
giống. 

 

 
(210) 4-2019-01021 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, nâu cafe. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
GOLDEN BRIDGE  (VN) 
532/15/33A Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại hàng nội thất như: bàn, ghế, sofa, tủ, giường ngủ. 
 

Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng: thiết kế trang trí nội thất. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-01022 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Đỗ Thị Vân Anh  (VN) 

Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; thảo dược; chế phẩm rửa âm đạo 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2019-01023 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.25; 2.9.1; 26.4.3; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng nhũ. 
(731) Đỗ Thị Vân Anh  (VN) 

Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; nước hoa; dầu gội đầu 

không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân 
hoặc khử mùi; xà phòng không dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2019-01024 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Diệu Thúy  (VN) 
105 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; nhà hàng cung cấp 

thực phẩm; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-01025 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ, xám, da cam, vàng.
(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA  (ID) 

JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 

nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi. 
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(210) 4-2019-01026 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may ba lô túi xách KITY BAGS  
(VN) 
10 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô du lịch; ba lô học sinh; cặp công sở; túi du lịch; túi xách tay; vali. 

 
 

 
(210) 4-2019-01027 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 24.13.1; 

18.2.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CZ Pharma   (VN)
Số 15/12/98 phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm có 

nguồn gốc thảo mộc; gel làm trắng răng; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng; nước rửa tay diệt khuẩn; dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); thực phẩm cho em bé; đồ 
uống y tế; chế phẩm vitamin; chất diệt nấm. 

 
Nhóm 10: Băng để hỗ trợ băng bó; băng treo để băng bó; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 
và dụng cụ nha khoa; gạc dùng trong phẫu thuật. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; marketing; phổ biến các thông 
báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ 
dược sỹ pha chế thuốc theo đơn. 

 
 

 
(210) 4-2019-01028 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SQUARE ENlX CO., LTD.  (JP) 

6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); phần mềm ứng dụng máy vi tính dành cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi 
máy tính; phần mềm máy vi tính; máy vi tính; máy tính bảng; tệp tin âm nhạc có thể tải 
về được; hộp đựng băng trò chơi vidêô; âm nhạc thu sẵn dạng điện tử; phương tiện truyền 
thông điện tử thu sẵn không phải là âm nhạc (không bao gồm phần mềm máy tính); phim 
hoạt hình; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; sách điện tử có thể tải xuống được; báo 
điện tử có thể tải xuống được; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; nhạc chuông có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ gửi tin nhắn điện tử; dịch 
vụ liên lạc qua bằng màn hình từ xa; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
truyền tập tin số; cấp quyền truy cập vào mạng không dây; truyền dữ liệu qua vệ tinh; 
truyền âm thanh qua vệ tinh; truyền hình ảnh qua vệ tinh; dịch vụ tin nhắn điện tử tức 
thời; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ truyền cơ sở 
dữ liệu thông tin qua hệ thống mạng viễn thông; tiếp nhận (thông qua việc truyền) cơ sở 
dữ liệu thông tin qua hệ thống mạng viễn thông; truyền hình cáp; dịch vụ truyền phát 
internet; dịch vụ truyền phát video theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ 
nhận email (thư điện tử); dịch vụ gửi email (thư điện tử); dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet; dịch vụ cổng thông tin internet; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch 
vụ viễn thông). 

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí; cung cấp thông tin trò chơi; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua thiết bị di động; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng điện thoại di động; cho thuê thiết bị trò chơi; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; xuất bản sách điện tử trực 
tuyến không tải xuống được; xuất bản báo điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-01029 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SQUARE ENlX CO., LTD.  (JP) 

6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); phần mềm ứng dụng máy vi tính dành cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi 
máy tính; phần mềm máy vi tính; máy vi tính; máy tính bảng; tệp tin âm nhạc có thể tải 
về được; hộp đựng băng trò chơi vidêô; âm nhạc thu sẵn dạng điện tử; phương tiện truyền 
thông điện tử thu sẵn không phải là âm nhạc (không bao gồm phần mềm máy tính); phim 
hoạt hình; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; sách điện tử có thể tải xuống được; báo 
điện tử có thể tải xuống được; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; nhạc chuông có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ gửi tin nhắn điện tử; dịch 
vụ liên lạc qua bằng màn hình từ xa; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
truyền tập tin số; cấp quyền truy cập vào mạng không dây; truyền dữ liệu qua vệ tinh; 
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truyền âm thanh qua vệ tinh; truyền hình ảnh qua vệ tinh; dịch vụ tin nhắn điện tử tức 
thời; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ truyền cơ sở 
dữ liệu thông tin qua hệ thống mạng viễn thông; tiếp nhận (thông qua việc truyền) cơ sở 
dữ liệu thông tin qua hệ thống mạng viễn thông; truyền hình cáp; dịch vụ truyền phát 
internet; dịch vụ truyền phát video theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ 
nhận email (thư điện tử); dịch vụ gửi email (thư điện tử); dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet; dịch vụ cổng thông tin internet; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch 
vụ viễn thông). 

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí; cung cấp thông tin trò chơi; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua thiết bị di động; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng điện thoại di động; cho thuê thiết bị trò chơi; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; xuất bản sách điện tử trực 
tuyến không tải xuống được; xuất bản báo điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao. 

 
 

 
(210) 4-2019-01030 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
hóa Thăng Long  (VN) 
A40 ngõ 218 phố Trần Duy Hưng, tổ 59, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm sinh học không 

dùng cho mục đích y tế và thú y. 
 
 

 
(210) 4-2019-01031 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
năng lượng Đại Dương Xanh  
(VN) 
Số LK 15/12 khu tái định cư Ngô Thì 
Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: pin mặt trời, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
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(210) 4-2019-01032 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Hà 
Ngân  (VN) 
Số 27, ngõ 36 đường Kim Đồng, phường 

Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh bóng đèn điện, đèn led, đèn điện để bàn, đèn trang trí. 
 

 
(210) 4-2019-01033 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.2.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt - nhuộm - in bông & may 
mặc Tường Phát  (VN) 
633/27/2-4 Hồng Bàng, phường 06, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Túi dùng để giặt hàng dệt kim; túi bằng vải dệt dùng để bao gói; túi đựng thư 

từ. 
 

 
(210) 4-2019-01034 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; A24.15.7; A24.15.8; 24.15.21 

(591) Đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cát Anh 
Covering  (VN) 
66/36 Hùng Vương, phường 1, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá để xây 

dựng; gỗ để xây dựng; vữa dùng cho xây dựng; ngói (không bằng kim loại). 

 

Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: cát, gỗ, gạch, xi măng, sơn, bột trét tường. 
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(210) 4-2019-01035 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Eco Tiles  
(VN) 
467 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá để xây 

dựng; gỗ để xây dựng; vữa dùng cho xây dựng; ngói (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: cát, gỗ, gạch, xi măng, sơn, bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2019-01036 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Cao 
LÊ   (VN) 
623 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá để xây 

dựng; gỗ để xây dựng; vữa dùng cho xây dựng; ngói (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: cát, gỗ, gạch, xi măng, sơn, bột trét tường. 
 
 

 
(210) 4-2019-01037 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; A7.1.12; 7.1.24; 26.4.3; 

25.1.25; A25.1.10 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp TN Khách sạn 
Đức Vượng  (VN) 
Số 195-197-205/1-205/3 Bùi Viện, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar; dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2019-01038 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.2.1; A5.1.5 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp TN Khách sạn 
Đức Vượng  (VN) 
Số 195-197-205/1-205/3 Bùi Viện, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống và chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở khách 

sạn; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-01039 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.1; 7.5.10; 25.1.25; 26.4.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp TN Khách sạn 
Đức Vượng  (VN) 
Số 195-197-205/1-205/3 Bùi Viện, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar; dịch vụ ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-01040 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ECL Việt Nam  
(VN) 
Số 190 An Dương, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2019-01042 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Chí Foods  
(VN) 
Thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam 
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(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 
 

 
(210) 4-2019-01043 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ năng lượng mới 
SUNSHINE  (VN) 
Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bộ thu năng lượng mặt 

trời. 
 
 

 
(210) 4-2019-01044 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.3.20; 2.3.1; 2.3.22; 22.5.10 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ năng lượng mới 
SUNSHINE  (VN) 
Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bộ thu năng lượng mặt 

trời. 
 
 

 
(210) 4-2019-01045 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A14.1.20; 25.7.25 
(731) DNTN sản xuất thương mại 

cao su kỹ thuật Khánh Hải  
(VN) 
58/2E ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Vòng đệm bằng cao su; vòng đệm làm cho kín (gioăng); phớt bịt kín bằng cao 

su (tất cả dùng để đệm, lèn chặt, bịt kín và chống rò rỉ). 
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(210) 4-2019-01046 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A14.1.20; 25.7.25; 

1.15.15 

(731) DNTN sản xuất thương mại 
cao su kỹ thuật Khánh Hải  
(VN) 
58/2E ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Vòng đệm bằng cao su; vòng đệm làm cho kín (gioăng); phớt bịt kín bằng cao 

su (tất cả dùng để đệm, lèn chặt, bịt kín và chống rò rỉ). 
 

 
(210) 4-2019-01047 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A14.1.20; 25.7.25 

(731) DNTN sản xuất thương mại 
cao su kỹ thuật Khánh Hải  
(VN) 
58/2E ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Vòng đệm bằng cao su; vòng đệm làm cho kín (gioăng); phớt bịt kín bằng cao 

su (tất cả dùng để đệm, lèn chặt, bịt kín và chống rò rỉ). 
 

 
(210) 4-2019-01048 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.4.18; 3.4.20 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 
Hưng Long  (VN) 
Số 24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Vở học sinh. 
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(210) 4-2019-01049 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.13.1; A20.1.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, hồng, xanh 

nước biển, xanh dương, nâu, xám. 
(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 

Hưng Long  (VN) 
Số 24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở học sinh. 

 
 

 
(210) 4-2019-01050 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.13.1; A20.1.3; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, hồng, xanh 

nước biển, xanh dương, nâu, xám. 
(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 

Hưng Long  (VN) 
Số 24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Vở học sinh.  

 
 

 
(210) 4-2019-01051 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.13.1; A20.1.3; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, hồng, xanh 

nước biển, xanh dương, nâu, xám. 
(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 

Hưng Long    (VN) 
Số 24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở học sinh.  
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(210) 4-2019-01052 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 26.15.1; 1.15.23; 24.15.1; 1.13.1; 

26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh cô ban, da cam, vàng, 

trắng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH Việt Nam Đại 

Quảng  (VN) 
Lô số 6, đường số 7, KCN Tân Đức, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Miếng lót giày, đế giày.  

 

 
(210) 4-2019-01053 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.1; 24.15.2; A24.15.7 
(591) Trắng, vàng, nâu. 
(731) Phạm Khắc Lâm  (VN) 

Số nhà 17, tổ 47, khu 5, phường Hà 
Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 

Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng; đai của máy nâng; xích nâng (bộ phận của máy); thiết bị vận 

hành thang máy; máy nâng (thang máy); thang cuốn; máy phát điện; cầu thang cuốn (cầu 
thang tự động); đường đi bộ di động (băng tải dành cho người đi bộ).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: thiết bị nâng, đai của máy nâng, xích nâng 
(bộ phận của máy), thiết bị vận hành thang máy, máy nâng (thang máy), thang cuốn, máy 
phát điện, cầu thang cuốn (cầu thang tự động), đường đi bộ di động (băng tải dành cho 
người đi bộ), điều hoà không khí.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công trình dân dụng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa tháng máy; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa điều hoà không khí; lắp đặt các tiện ích trong các công trình xây dựng; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc.  
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(210) 4-2019-01054 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24; A26.11.7; 

24.15.2; A24.15.11 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cơn Mưa Nhỏ    (VN) 
624/8 Kinh Dương Vương, khu phố 1, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng: gạch, cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 
 

 
(210) 4-2019-01055 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24; A26.11.7; 

24.15.2; A24.15.11 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cơn Mưa Nhỏ    (VN) 
624/8 Kinh Dương Vương, khu phố 1, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng: gạch, cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 
 

 
(210) 4-2019-01056 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.3.20; 2.3.1; 2.3.22 
(591) Xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  phát triển 
công nghệ năng lượng mới 
SUNSHINE   (VN) 
Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh        

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bộ thu năng lượng mặt 

trời.  
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(210) 4-2019-01057 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.5.6; A2.5.18; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh, cam, vàng, hồng, đỏ, tím, nâu. 

(731) Vũ Đức Tài  (VN) 
Thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn như cháo gà, cháo vịt, cháo bò, cháo ăn dặm cho trẻ em: dịch vụ 

nhà hàng uống như trà sữa cho trẻ em, nước uống giải khát cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2019-01059 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Yuri  
(VN) 
2/13/5 TCH24, phường Tân Chánh Hiệp, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất, nước làm mát dùng cho công nghiệp và khoa học.  
 

 
(210) 4-2019-01060 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.21; A5.7.23; A26.11.7; A26.11.11; 

A25.7.21; A11.3.7; 26.1.1; 25.1.25; 

25.7.25; 1.15.11; 4.5.1 

(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, trắng sữa, xanh 

lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Mizokami   (VN) 
106/17B, đường Hòa Bình, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh     

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn kiêng trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mứt 

kẹo; nước xốt (gia vị), nước xốt cho sa-lát; gia vị. 
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(210) 4-2019-01061 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Vàng, ghi, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển PĐJ Phương Đông  (VN) 
Số 59 Phan Đình Phùng, phường Phan 
Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định       

 
(511)   Nhóm 14: Đá mã não; vòng đeo tay; dây truyền; sợi dây bằng vàng; vàng thô hoặc vàng 

dát mỏng; đồ trang sức bằng ngà voi; trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng 
xuyến; đồ trang sức; mặt dây chuyền; vòng cổ; ngọc trai; nhẫn; sợi dây bằng bạc; bạc thô 
hoặc dát mỏng; tượng bằng kim lại quý; đồ châu báu. 

 

 
(210) 4-2019-01062 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Diễn  (VN) 
Tổ 8, Vĩnh Thuận, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội          

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm.  

 

 
(210) 4-2019-01063 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Lê Lý Thanh Tâm  (VN) 
312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2019-01064 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 26.1.2; A3.11.3; 1.15.15; 2.9.14; 

A2.9.15; A26.1.18 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Bệnh viện đa 

khoa Hòa Bình  (VN) 
1079A Hùng Vương, phường Thiện An, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển cứu thương. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe; dược sĩ kê đơn 

thuốc; đơn vị y tế tại bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2019-01065 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.4; 18.2.1; A26.4.18; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, cam. 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Đồng Tâm  (VN) 
Đại lộ Lê Nin, xóm 13, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ (kinh doanh), quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bếp 

ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng 

chạy điện, máy hút mùi dùng cho nhà bếp, lò nướng, lò vi sóng, dụng cụ dùng cho nhà 

bếp (không dùng điện), máy rửa bát đĩa, máy nước nóng, bồn và vòi rửa bát. 
 

 
(210) 4-2019-01066 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; 1.13.1 

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi quốc tế BROS  (VN) 
Số 68/178, đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Quang Trung, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và vật nuôi; thực 

phẩm dùng cho động vật; men dùng cho thức ăn động vật. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ (kinh doanh), xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: thức 

ăn dùng cho (gia súc, gia cầm, thủy hải sản và vật nuôi), thực phẩm dùng cho động vật, 

men dùng cho thức ăn động vật. 
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(210) 4-2019-01069 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất Vũ Gia 
Phát    (VN) 
190F Phan Văn Trị, ph−ờng 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bồn tắm, bồn tắm massage, phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn 

tắm, máy xông hơi, vòi sen, vòi nước nóng lạnh, phòng xông hơi khô và phòng xông hơi 

ướt (di chuyển được).  
 

 
(210) 4-2019-01070 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Vũ Gia 
Phát   (VN) 
190F Phan Văn Trị, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bồn tắm, bồn tắm massage, phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn 

tắm, máy xông hơi, vòi sen, vòi nước nóng lạnh, phòng xông hơi khô và phòng xông hơi 

ướt (di chuyển được).  
 

 
(210) 4-2019-01072 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.21; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.17 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(731) UNAHCO, INC   (PH) 

17 Sheridan Street, Mandaluyong City, 

Philippines  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật không chứa thuốc như: thức ăn nuôi gà; thức ăn gia súc; 

thức ăn gia cầm. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thức ăn nuôi gà, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm. 
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(210) 4-2019-01073 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.7; 26.11.2 
(731) Lương Cẩm Tú    (VN) 

48/10 đường số 14A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn. 
 
 

 
(210) 4-2019-01074 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 1.3.1; 25.1.6; 

A26.11.12 
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh lá, xanh 

dương, trắng. 
(731) Trần Thanh Tiền  (VN) 

ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm nông sản đã qua chế biến như: dưa hấu, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, cà 

chua, măng tây, rau củ quả. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi cụ thể là: dưa hấu, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, cà chua, măng tây.  
 
 

 
(210) 4-2019-01075 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Hồng Thái  (VN) 
186 Yersin, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện. 
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(210) 4-2019-01076 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Minh Thinh  (VN) 
48B5 khu tái định cư Phú An, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lí bất động sản; dịch vụ thu 

tiền nhà, bất động sản.  
 

 
(210) 4-2019-01077 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.5.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thủy  (VN) 
51, ngõ 76 phố Mai Dịch, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-01079 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.28; 2.9.21; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh navy, blue. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phòng khám 
sản phụ khoa Minh Anh   (VN) 
528 Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, chăm sóc y tế.  

 

(210) 4-2019-01080 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.24; A1.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dự án Đất 
nền  (VN) 
2849/1B Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
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Nhóm 36: Mua và bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
thuê và cho thuê bất động sản (văn phòng, căn hộ, nhà ở, gian hàng, quầy hàng); định giá 
bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị và hoàn 
thiện công trình xây dựng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (phòng 
tập thể dục, thể thao); trường mẫu giáo, trường tiểu học.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị, phòng cưới.  

 

 
(210) 4-2019-01081 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dự án Đất 
nền  (VN) 
2849/1B Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua và bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

thuê và cho thuê bất động sản (văn phòng, căn hộ, nhà ở, gian hàng, quầy hàng); định giá 
bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị và hoàn 
thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (phòng 
tập thể dục, thể thao); trường mẫu giáo, trường tiểu học.  

 

 
(210) 4-2019-01082 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Tuyết Minh   (VN) 
23 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: quán ăn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-01083 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Phú 
MỸ   (VN) 
Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói.   
 

Nhóm 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng.   
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng.   
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2019-01084 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Phú 
MỸ   (VN) 
Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói.   
 

Nhóm 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng.   
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng.   
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2019-01085 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Phú 
MỸ   (VN) 
Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói.   
 

Nhóm 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng.   
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng.   
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
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(210) 4-2019-01086 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Phú 
MỸ   (VN) 
Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói.   
 

Nhóm 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng.   
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng.   
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2019-01087 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Phú 
MỸ  (VN) 
Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói.  
 

Nhóm 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2019-01088 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Phú 
MỸ  (VN) 
Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói.  
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Nhóm 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng.   
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

 
(210) 4-2019-01089 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư phát 

triển và Xây dựng quốc tế  
(VN) 
Xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị giảng dạy, thiết bị lọc nước, thiết bị đun nước, văn phòng 

phẩm, máy nông nghiệp, thiết bị và dụng cụ y tế, ô tô, xe máy và phụ tùng của chúng, vật 
liệu xây dựng (kim loại và phi kim loại), đồ nội thất bằng gỗ (bàn, ghế, giường tủ, kệ), 
thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, thủy hải sản (còn sống và không còn 
sống), gia cầm (còn sống và không còn sống), gia súc (còn sống và không còn sống), rau 
củ quả tươi hoặc đã chế biến, hàng nông sản (gạo, ngô, khoai, sắn, bột mì, đậu, ngũ cốc), 
thực phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm chế biến từ thủy hải sản; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; quảng cáo, nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; bảo 
dưỡng xe cộ.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải [chuyển hóa]; tái chế rác và phế thải; tiêu hủy rác và 
chất thải; thông tin về xử lý vật liệu; xử lý kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-01091 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH SNB Việt Nam  

(VN) 
Lô 43, khu công nghiệp Quang Minh, thị 
trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc dùng trong trường học; gương cầm tay (gương dùng 
cho trang điểm); đồ đạc dùng trong văn phòng; giá [đồ đạc]; giá sách (đồ đạc). 

 
Nhóm 21: Đũa; lược; dụng cụ nhà bếp; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; dụng cụ cho mục 
đích gia dụng; bàn chải.  

 

 
(210) 4-2019-01093 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.1.25; 24.13.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kiến Nghệ  

(VN) 
Số 31A đường Văn Miếu, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú 

tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời. 
 

 
(210) 4-2019-01094 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TMDV Hoàng 
Giang  (VN) 
Nhà số 8 hẻm 145/26/42, đường Phúc 
Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ 

phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm 
hơi; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-01095 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xám, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Long Danh  (VN) 
1422 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán; trưng bày, giới thiệu sản phẩm: bột 
trét tường, vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-01096 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.2; 1.3.1; 7.5.1; 26.15.7; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Long Danh  (VN) 
1422 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ; sơn chống thấm nước.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: bột 
trét tường, vật Iiệu xây dựng phi kim loại, sơn, sơn phủ, sơn chống thấm nước. 

 

 
(210) 4-2019-01097 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh dương, 

trắng. 
(731) Phan Thị Thu Hằng   (VN) 

Khóm 3, thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, 
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ đào tạo và dạy yoga; huấn luyện viên thể 

dục; phòng tập yoga; lớp dạy yoga; cung cấp dịch vụ đào tạo cho các huấn luyện viên 
yoga.  

 
 

 
(210) 4-2019-01098 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Zhang Dinghai   (CN) 

No. 69 of Shaqu, Shangxi Village, 
Houlong Town, Quangang District, 
Quanzhou City, Fujian Province, 
P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; dép lê dùng khi tắm; dép di trong nhà; giầy dùng ở bãi 
biển; dép; giày cao cổ; trang phục dệt kim; mũ; giày leo núi.  

 

 
(210) 4-2019-01100 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Diamond Biotech Inc  (TW) 

11F., No.45, Sec. 2, Fuxing S. Rd., Da'an 
Dist., Taipei City 106, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Trà giảm cân dùng cho mục đích y tế; tinh bột ăn kiêng; chế phẩm dược; 

gelatin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vi sinh dành cho mục đích y tế; chất xơ thực vật 
có thể ăn được không có chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; miếng dán vết thương dùng trong y tế; 
băng dính dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Kim khâu vết thương; thiết bị/dụng cụ cho hộ lý; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; dụng cụ bơm cho mục đích y tế; thiết bị 
dùng để cầm máu; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; chỉ khâu phẫu 
thuật; vật liệu để khâu vết thương. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ hộ lý; cố vấn về lĩnh vực dược học; phẫu 
thuật tạo hình; dịch vụ cấy tóc. 

 

 
(210) 4-2019-01101 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nghệ sĩ Quyền 
Linh  (VN) 
163C đường Xóm Chiếu, phường 16, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm 
đánh răng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải 
(không kể bút lông); đồ lau dọn; sợi thép rối; đồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào các 
nhóm khác. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc, thuốc đánh răng. 
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(210) 4-2019-01102 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 26.1.1 
(591) Đỏ đậm, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghệ sĩ Quyền 
Linh  (VN) 
163C đường Xóm Chiếu, phường 16, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm 
đánh răng.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chắt tẩy 
uế; chất diệt động vật có hại. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải 
(không kể bút lông); đồ lau dọn; sợi thép rối; đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các 
nhóm khác. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy 
rửa, đánh bóng, tay dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc, thuốc đánh răng; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; 
hoạt động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-01103 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Trần Đình Minh  (VN) 
Thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chậu rửa chén, bồn cầu, chậu rửa tay, sen vòi, phụ kiện nhà bếp, phụ 

kiện phòng tắm, phụ kiện trang bị để tưới, dụng cụ tưới dạng giọt, ống vòi tưới nước, bồn 
nước inox. 

 
 

(210) 4-2019-01104 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.15; 1.5.1; 1.13.1; A1.13.10; 

25.7.25 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất LIFES FOOD  (VN) 
B412, Bis Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, bột ngũ cốc, bột yến mạch, bột đậu xanh, bột đậu nành. 
 

 
(210) 4-2019-01105 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 4.3.3; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ viễn 
thông Cửu Long  (VN) 
32, đường B23, khu dân cư 91B, phường 

An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà xanh và cà phê, 
 

 
(210) 4-2019-01106 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng đồ vệ sinh (rỗng); túi xách; túi da; túi đeo vai; ví đựng danh thiếp; « 

(dù). 
 

 
(210) 4-2019-01107 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đồng Tân  (VN) 
29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 

Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-01108 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2019-01109 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
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con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01110 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01111 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
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chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01112 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01113 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01114 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01115 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A26.11.8; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xám. 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 
Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc 
lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay 
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thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá cho 
mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 
làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các 
dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 
cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 
gạt tàn, tẩu thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2019-01117 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH RAFFLES 
ANTHONY  (VN) 
Số 7, ngõ 49 phố Triều Khúc, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-01118 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, đồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh La Chí Thanh  
(VN) 
01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi công nghiệp, vòng bi công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-01119 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, đồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh La Chí Thanh  
(VN) 
01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi công nghiệp, vòng bi công nghiệp. 
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(210) 4-2019-01120 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.9.1; A9.9.11 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư & dịch 
vụ xuất nhập khẩu Thành 
Phát  (VN) 
Nhà số 255, tổ dân phố Văn Tràng 1, thị 
trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép. 

 

 
(210) 4-2019-01121 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18 
(591) Xanh đậm nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Teko Việt 
Nam  (VN) 
Nhà 21, ngách 183/22 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện tử, bếp từ, bếp hồng ngoại điện, bếp ga. 

 

 
(210) 4-2019-01122 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Đen, cam nhạt, vàng nhạt. 
(731) Trần Nhân Quyết  (VN) 

P514, nhà G3B, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy như săm, lốp, nhông, xích, vòng bi, má phanh. 

 

 
(210) 4-2019-01123 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 2.9.1; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
kỹ thuật ngầm Bình Định  (VN)
Số 36 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; trường đào tạo; học viện; khoá đào tạo từ xa; giáo dục thể 

chất. 
 

 
(210) 4-2019-01124 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh cô ban, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
VINTECOM Quốc tế  (VN) 
Số 5, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo về khoa học và công nghệ bao gồm các tiêu chuẩn hệ thống quản lý 

ISO và các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế khác. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng bao 

gồm dịch vụ tư vấn và đánh giá các hệ thống quản lý ISO và các tiêu chuẩn quốc gia, 

quốc tế khác; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp bao gồm dịch vụ nghiên cứu 

các công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng và phân tích thuật như 5 core tools, 6 

sigma, VDA 6.3, VDA 6.5; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính bao gồm phần mềm 

hệ thống quản lý ISO online IoT. 
 

 
(210) 4-2019-01125 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 1.13.1; A1.13.10; 26.3.1 

(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ tươi, vàng, 

xanh da trời, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tin học và 
xuất nhập khẩu BAP  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Thông tấn xã Việt 

Nam, 81 Quang Trung, phường Hải Châu 

I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 

tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho 

người khác; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung 

cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công 

nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 

internet; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới 

cho người khác; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; tư vấn công 

nghệ; tư vấn thiết kế trang web. 
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(210) 4-2019-01126 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.1.5; 18.1.21; 18.1.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 
Thiện  (VN) 
Số 73, Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long 
Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 

 
(210) 4-2019-01127 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A1.13.15; 1.13.1; 26.1.5 
(591) Xanh rêu đậm, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIO - FLOC  (VN) 
Đội 4, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-01128 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.5; A3.7.24 
(591) Xanh lam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục và đào tạo AKI  (VN) 
Số 3, Lô TT6, khu X5 (7.3 và 8.1), 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học. 

 

 
(210) 4-2019-01129 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.5; A3.7.24 
(591) Xanh lam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục và đào tạo AKI  (VN) 
Số 3, Lô TT6, khu X5 (7.3 và 8.1), 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2019-01131 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.7 
(731) Trần Thu Phương  (VN) 

Số 62, tổ 13, phường Tân Thịnh, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ đội đầu; khăn quàng cổ (trang phục). 

 

 
(210) 4-2019-01132 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, nước hoa, sữa tắm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-01133 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 26.13.25 
(591) Hồng đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Quân  (VN) 
39 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và kinh doanh hệ thống bán lẻ các mặt hàng như: sản phẩm làm quà 

tặng (sách, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, thú nhồi bông, kỷ niệm chương, đồ thủ công 

mỹ nghệ, hộp đựng quà, giỏ quà tặng, đồ thủy tinh, móc khóa, đồng hồ treo tường, lịch), 

mỹ phẩm (nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, tinh dầu), sản phẩm thời 

trang (quần, áo, túi xách, vali, ví cầm tay, ba lô, mắt kính, giầy dép, dây thắt lưng, nón), 

sản phẩm điện tử (máy tính, chuột máy tính, điện thoại, phụ kiện điện thoại, loa) đồ trang 

sức, nón bảo hiểm, áo mưa, đồ uống, thực phẩm ăn uống; thương mại điện tử, cụ thể là 

mua bán trực tuyến các mặt hàng như: sản phẩm làm quà tặng (sách, văn phòng phẩm, đồ 

lưu niệm, thú nhồi bông, kỷ niệm chương, đồ thủ công mỹ nghệ, hộp đựng quà, giỏ quà 

tặng, đồ thủy tinh, móc khóa, đồng hồ treo tường, lịch), mỹ phẩm (nước hoa, kem dưỡng 
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da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, tinh dầu), sản phẩm thời trang (quần, áo, túi xách, vali, ví 

cầm tay, ba lô, mắt kính, giầy dép, dây thắt lưng, nón), sản phẩm điện tử (máy tính, chuột 

máy tính, điện thoại, phụ kiện điện thoại, loa) đồ trang sức, nón bảo hiểm, áo mưa, đồ 

uống, thực phẩm ăn uống; nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-01134 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.4.9; A15.9.11; A25.7.3 

(731) Công ty TNHH POWERNHEAT  
(VN) 
Tầng 4, lô I3B-1, đường N6, khu CNC, 

phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng của xe đạp; xe máy; phụ tùng của xe máy; xe ô tô; phụ tùng 

của xe ô tô; tàu điện; phụ tùng của tàu điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: xe đạp và các phụ tùng của xe đạp, xe máy và các 

phụ tùng của xe máy, xe ô tô và các phụ tùng của xe ô tô, tàu điện và các phụ tùng của tàu 

điện. 
 

(210) 4-2019-01135 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.15.1; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Vàng nâu, trắng, đen. 

(731) Trần Văn An  (VN) 
110/4 khu phố 2, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà, nhà thông minh, quầy hàng, sạp hàng, nhà máy, xí nghiệp, bến 

cảng, bến tàu và kho chứa hàng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các 

công trình xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; dịch vụ giám 

sát việc xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Thiết kế các bản vẽ xây dựng nhà, nhà thông minh, quầy hàng, sạp hàng, nhà 

máy, xí nghiệp, bến cảng, bến tàu và kho chứa hàng; thiết kế hệ thống máy và thiết bị 

phát điện bằng năng lượng mặt trời, năng lượng gió; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết 

kiệm năng lượng; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-01136 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH An Cường  (VN) 
Tổ 1, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng. 
 

 
(210) 4-2019-01137 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Cường  (VN) 
Tổ 1, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng. 
 

 
(210) 4-2019-01138 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Châu Phi  
(VN) 
553/10 Lũy Bán Bích, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho đảo mạch; bộ chuyển mạch điện; bộ đảo mạch điện; 

cuộn điện từ; cuộn cảm [điện]; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; máy biến thế 
[điện]; máy biến áp [điện]. 

 

 
(210) 4-2019-01139 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; A5.1.6; A5.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Đại Thanh  (VN) 
Số 66 đường Quang Trung, phường Vạn 
Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
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(210) 4-2019-01143 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-01144 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-01145 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-01146 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-01147 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-01148 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-01149 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2019-01150 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2019-01151 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2019-01152 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y.  
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(210) 4-2019-01153 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.2; 24.17.5; 26.3.1 
(731) 1. LEE CHANG HO  (KR) 

104-1103, heukseok-hangang-centreville 
1st apt., heukseok-dong 335, dongjak-gu, 
seoul, korea 
2. LEE DA EUN  (KR) 
104-1103, heukseok-hangang-centreville 
1st apt., heukseok-dong 335, dongjak-gu, 
seoul, korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ phòng ăn lớn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, 

dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh, dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-01154 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; 18.3.2; 18.3.23; A26.11.12 
(731) PT. KAPAL API   (ID) 

Jl. Kenjeran no. 559, surabaya, indonesia

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

 
(210) 4-2019-01155 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; 18.3.2; 18.3.23; A26.11.12 
(731) PT. KAPAL API  (ID) 

JL. KENJERAN NO. 559, SURABAYA, 
INDONESIA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-01156 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) GRAND M&C Co., Ltd.  (KR) 

2F, 17, Dosan-daero 83-gil, Gangnam-

gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da; nước hoa; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc tiêm; dược phẩm ở dạng 

tiêm để dùng cho da; dược phẩm ở dạng tiêm.  
 

 
(210) 4-2019-01157 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINPAINT  
(VN) 
Số 25, ngõ 7, đường Lương Ngọc Quyến, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc 

cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong hội họa, 

trang trí, nghề in và nghệ thuật. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 

nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng 

trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2019-01158 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Cobra Labs Limited  (NZ) 

Unit 3 / 9 Oropuriri Road, Waiwhakaiho, 

New Plymouth, NEW ZEALAND 4312 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dùng cho ăn kiêng.  
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(210) 4-2019-01160 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, vàng, bạc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
VISION   (VN) 
135A Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; huấn luyện và đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy 

phát triển bản thân cho cá nhân và doanh nghiệp; đào tạo và huấn luyện về lập trình ngôn 
ngữ tư duy (NLP - Neuro-Linguistic Programming) cho cá nhân và doanh nghiệp; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội thảo.  

 

 
(210) 4-2019-01161 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Phượng   (VN) 
403A An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phim cách nhiệt, phim cách âm, nước hoa ô tô, phụ 

tùng trang trí ô tô (da nệm ô tô, gấu bông trang trí, tay vịn cửa xe, nẹp bước chân, thảm 
sàn ô tô, camera hành trình ô tô, màn hình giải trí cho ô tô).  

 
 

 
(210) 4-2019-01162 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Võ Thị Cúc Tâm  

(VN) 
232, quốc lộ 62, ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; kem dưỡng thể (body); nước tẩy trang; kem tẩy 

tế bào chết; bột dưỡng da (mục đích làm đẹp được làm từ cám gạo, bột trà xanh). 
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(210) 4-2019-01163 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Adama Makhteshim LTD.  (IL) 

P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Israel 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-01165 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.16; 24.1.1; 25.12.1; 

19.13.22 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng. 

(731) Bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh  
(VN) 
Đường Đồng Môn, khối phố Bắc Quý, 

phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; trạm xá khám chữa bệnh; 

dịch vụ khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2019-01166 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Tím, vàng nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Trường Thọ  (VN) 
Số 157, ngõ 22 đường Khuyến Lương, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (chất bổ sung dinh dưỡng).  
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(210) 4-2019-01167 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 26.4.10 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Tùng  (VN) 
Số 24 ngõ 121 Lê Thanh Nghị, phường 

Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nồi, chảo, ấm đun nước, lò vi sóng, lò nướng, quạt, cây nước nóng 

lạnh, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, thiết bị nấu nướng dùng điện, máy hút mùi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-01168 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Xanh cô ban, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tiến Phát  (VN) 
36/46/9 Kinh Dương Vương, khu phố 1, 

phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2019-01169 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh thái thẩm 
mỹ MUDRA  (VN) 
Số 18LK2, khu đô thị Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2019-01170 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.17.7; A24.15.7; 24.15.21; 

A1.1.2; A1.1.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại SHA 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 75, đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm gồm nước uống đóng chai, muối, tiêu, ớt, đường, gia vị.  

 

 
(210) 4-2019-01171 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1; 15.1.21; 

14.7.6; A20.1.11 
(540) 

  

(731) Trịnh Đình Tuấn Anh  (VN) 
Xóm Đông, xã Đông Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2019-01172 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần TC - SHORI 
Việt Nhật  (VN) 
Số 43b, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn; dụng cụ nấu ăn dùng điện; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết 

bị chiếu sáng; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị lọc nước uống.  
 

 
(210) 4-2019-01174 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Ngô Đức Huy  (VN) 

Tổ dân cư số 2, số nhà 61, đường Thượng 
Cát, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Giải trí; sản xuất âm nhạc; dàn dựng chương trình biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2019-01176 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.17.4; 25.7.17 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá mạ, xanh lá 

cây, da cam. 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  (LI) 

Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 
Vaduz, Liechtenstein 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê lều trại; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê đồ nội thất; cho thuê 
đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; cho thuê thiết 
bị phân phối nước uống; đặt chỗ khách sạn; cung cấp nơi nhốt giữ động vật. 

 

 
(210) 4-2019-01179 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NINGBO SUPU ELECTRONICS 

CO.,LTD.   (CN) 
No.625 Kandunxingzhen Street, Cixi, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; van điện từ [công tắc điện 

tử]; đầu nối dây [điện]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 

 
(210) 4-2019-01180 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.3.1 
(731) Shenzhen Huidafa 

Technology Co., Ltd.   (CN) 
401,D Bldg., Jinchangda Industrial Park, 
ShangWei Industrial Rd., Guanhu St., 
Longhua Dist., Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; bao đựng điện thoại thông minh; màng bảo 

vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; dây cáp USB (usb cables). 
 

 
(210) 4-2019-01181 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A17.2.2; 26.5.1 

(731) FOSHAN NANHAI LANDIEYV 

HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD  

(CN) 

1-2 F, Workshop Two Zhugaiqiang And 

Xieboqiang, No.3 Wuzhuang West Road 

Hecun Wuzhuang Village, Lishui Town, 

Nan Hai Area, Foshan City, Guangdong  

Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 26: Đăng ten, ren làm viền; viền dùng cho quần áo; vật trang trí dùng cho quần áo; 

trang kim cho quần áo; khóa kéo; khóa cài [phụ kiện của trang phục].  
 

 
(210) 4-2019-01182 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.1.1; 

A26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đông lạnh được làm từ động vật có vỏ cứng và động vật giáp xác; 

hải sản đông lạnh; thực phẩm đông lạnh làm từ thịt; thực phẩm đông lạnh có thành phần 

chủ yếu là cá; thực phẩm đông lạnh được chế biến sẵn có thành phần chủ yếu là thịt. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; cơm ăn liền; 

cháo ăn liền; mì sợi; bánh phở; bún; mì sợi đông lạnh; bánh pizza đông lạnh. 
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(210) 4-2019-01184 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Bùi Văn Nhứt  (VN) 
107/77/17 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 
10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế, máy biến áp, máy đổi điện. 

 

 
(210) 4-2019-01185 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(591) Đỏ.(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bán buôn và 
bán lẻ Việt Nam   (VN) 
Số 32 BT1, X2 Bắc Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các chất để tẩy trắng, các chất khác dùng để giặt, các chất để tẩy rửa, 

tẩy dầu mỡ, bao gồm các sản phẩm trong nhóm, nước rửa bát, nước giặt, dung dịch tẩy rửa 
bồn cầu, tẩy lồng máy giặt, tẩy quần áo, nước cọ rửa nhà bếp, nước khử trùng và thông 
đường ống, nước lau sàn và cọ rửa nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2019-01186 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.4; 26.3.2; 

A24.15.7 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 
Mãi  (VN) 
Số 65 Lê Lợi, phường 6, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; săm lốp xe máy; phanh xe cộ; phụ 

tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2019-01187 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 21.3.1; 25.1.6; A1.1.10; 3.4.13; A3.4.24; 

A26.3.5; A26.3.6; A26.4.18 
(591) Cam, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Hoàng  (VN) 
958/100A Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; trại tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo], dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; giáo dục thể chất.   

 

 
(210) 4-2019-01188 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Hoàng  (VN) 
958/100A Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; trại tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 

hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; giáo dục thể chất.  
 

 
(210) 4-2019-01189 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Đào Thanh Hào  (VN) 
A3/17A đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm. 

 

 
(210) 4-2019-01190 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Trọng Nguyên  (VN) 
150/7/3 Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2019-01191 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.2; A24.15.11; 26.4.1; 25.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần JAVILINK  (VN)
4 Hoa Huệ, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ làm hộ chiếu và visa.  
 

Nhóm 41: Dịch thuật. 
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(210) 4-2019-01192 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.5.3; 5.5.1; A5.5.22; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - xuất 
nhập khẩu Gia Bảo   (VN) 
222 tỉnh lộ 15, tổ 26, ấp Phú Hòa, xã Phú 
Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu (ăn liền, khô); mì ăn liền; bánh 

tráng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập.khẩu: phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn 
liền, mì ăn liền, bún khô, hủ tiếu khô, mì khô, bánh tráng.  

 

 
(210) 4-2019-01193 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - xuất 
nhập khẩu Gia Bảo  (VN) 
222 tỉnh lộ 15, tổ 26, ấp Phú Hòa, xã Phú 
Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu (ăn liền, khô); mì ăn liền; bánh 

tráng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn 
liền, mì ăn liền, bún khô, hủ tiếu khô, mì khô, bánh tráng.  

 

 
210) 4-2019-01194 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - xuất 
nhập khẩu Gia Bảo  (VN) 
222 tỉnh lộ 15, tổ 26, ấp Phú Hòa, xã Phú 
Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu (ăn liền, khô); mì ăn liền; bánh 

tráng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn 
liền, mì ăn liền, bún khô, hủ tiếu khô, mì khô, bánh tráng.  
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(210) 4-2019-01195 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.7; 26.11.3; 

A26.11.7 
(591) Vàng, đen nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Huy  (VN) 
Số 227, đường Cầu Giấy, tổ 2, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-01196 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giải pháp 
Quản lý Vật tư Công trình 
Thông Minh   (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Licogi 13 đơn nguyên A, 
số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-01197 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A1.1.2; 1.1.14; 

26.3.2 
(540) 

  

(731) Lê Hữu Chung  (VN) 
2A Thông Thiên Học, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đồ gỗ mỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2019-01198 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vĩnh  (VN) 
Số NV1-23, khu đô thị Dream Town, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2019-01199 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Vĩnh  (VN) 
Số NV1-23, khu đô thị Dream Town, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-01200 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Huỳnh Tấn Sang  (VN) 
D12/12N Quách Diệu ấp 4A, xã Vĩnh 
Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Đá quý; đồ trang sức (đồ kim hoàn). 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, giầy, dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2019-01201 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất Bếp 
Mới  (VN) 
264 Thái Hà, phường Phương Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bếp từ, hút mùi, vòi rửa, chậu rửa, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, máy 

lọc nước, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa bát. 
 
 

 
(210) 4-2019-01202 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SEALMAX  (VN) 
Lô 32 LP 03, khu đô thị Hoà Quý, 
phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ xoa bóp 

(massage). 
 

 
(210) 4-2019-01203 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ & 
đào tạo Kim Cương  (VN) 
Số 66, ngõ 360 Xã Đàn, phường Trung 

Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng 

bệnh; dịch vụ nha khoa; triệt lông bằng sáp; xoa bóp; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chỉnh 

hình răng; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ viện điều dưỡng; 

dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng.  
 

 
(210) 4-2019-01204 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.7.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh dương, 

trắng. 

(731) LEE SUNGGUN  (KR) 

No 246, No 3 Street, Seodaesin-dong, 

Seogu, Busan, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng cho trường học (văn phòng 

phẩm); sách giáo trình giảng dạy; bút viết; vở viết hoặc vẽ; văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp xách và túi xách cho học sinh; cặp đựng giấy tờ tài liệu. 

 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo đồng phục học sinh; quần áo thể dục; khăn quàng cổ; 

mũ nón đồng phục cho học sinh; giày dép đồng phục cho học sinh.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả cấp, các loại hình như: 

tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; trường đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại 

ngữ; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 

trong nhà; xuất bản sách. 
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(210) 4-2019-01205 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8; 26.3.1; A24.15.7; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ECOM Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Capital Tower, số 109 
Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay/máy nghiền dùng 

trong nhà bếp, chạy điện; máy làm sữa đậu nành. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc không khí; máy sưởi để sàn; máy sưởi nhà tắm; máy 
sấy quần áo; cây nước nóng lạnh; nồi cơm điện; bếp điện từ; quạt điện; nồi chiên không 
dầu; vòi sen tắm; bồn cầu. 

 

 
(210) 4-2019-01208 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Asean  
(VN) 
Số 036, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 8, 
phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng trong mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-01209 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 

Sơn  (VN) 
Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2019-01210 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 

Sơn  (VN) 
Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2019-01211 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật Nam Nông  (VN) 
206 đường số 55, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-01212 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật Nam Nông  (VN) 
206 đường số 55, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-01213 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật Nam Nông  (VN) 
206 đường số 55, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2019-01215 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật Nam Nông  (VN) 
206 đường số 55, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-01216 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 
(591) Xanh lục, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KV PERFECT  (VN)
Tầng 2 số 100, phố Mễ Trì Hạ, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01220 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, 
Germany 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước cho kính chắn gió. 

 

 
(210) 4-2019-01224 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.3.13; A5.5.20; 

3.13.1; A3.13.24 
(591) vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thoải  (VN) 
84/4 đường số 9, khu phố 1, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-01225 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phân bón Việt Đức  (VN) 
ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-01226 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; 26.1.1; A26.1.18; 15.7.1; A15.7.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phân bón Việt Đức  (VN) 
ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-01227 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH PANDA HOUSE  
(VN) 
42/2 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; hộp đựng đồ trang sức và phụ 

kiện; đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2019-01228 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 3.1.16; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PANDA HOUSE  
(VN) 
42/2 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; hộp đựng đồ trang sức và phụ 

kiện; đồng hồ. 
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Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, kim cương, hộp đựng đồ trang sức 
và phụ kiện, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2019-01230 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.9.24; 26.1.1; 25.1.6; 1.15.5; A1.1.12; 

A1.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ đậm, xanh lá cây, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Huế  (VN) 
Thôn Cự Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nem nướng. 
 

Nhóm 35: Mua bán nem nướng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-01231 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Tuấn Kình  (VN) 
Số nhà 8 ngõ 6 đường Quang Lãm, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2019-01232 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 5.5.19; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh tím than, trắng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tô Thị Vân Anh  
(VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Nấm Dẩn, huyện Xín 
Mần, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mật ong. 
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(210) 4-2019-01233 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ giấy Long 
Nhật  (VN) 
Số 83, tổ 8, KP 12, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2019-01234 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A26.11.8; 26.11.3; 3.7.17 (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Đông  (VN) 
506/19/21 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe (bảo dưỡng xe); dịch vụ rửa xe; dịch vụ thay dầu cho xe. 
 

 
(210) 4-2019-01236 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Getz Pharma International 

FZ LLC  (AE) 
Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01237 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.3; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Chu Minh Thông  (VN) 
487/2 tỉnh lộ 43, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (vòng tay, vòng cổ, nhẫn); dây đồng hồ đeo tay. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]; ca vát [cà ra 

vát]; găng tay [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2019-01239 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 

26.11.3; A6.19.9; 6.3.11 

(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  (VN) 
Số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 29: Rau đã qua sơ chế, chế biến. 

 

Nhóm 31: Rau tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán rau. 
 

 
(210) 4-2019-01241 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.1.18; 26.11.3; A26.11.9; 26.1.1; 

26.4.2 

(591) Đỏ, hồng, tím, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh lam, xanh thẫm, tím, đen, trắng, 

vàng. 

(731) Công ty cổ phần mua sắm 
thông minh - quà tặng trao 
tay 4H  (VN) 
588 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; son 

môi; nước hoa; tinh dầu. 

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2019-01242 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ mận, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTER PRO 
MEDIA GROUP  (VN) 
Số 4 ngách 175/5/20 Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, son môi, đồ trang điểm (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2019-01243 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thắng Lợi Việt  
(VN) 
17 lô C, đường Gò ¤ Môi, tổ 22A, khu 
phố 2, phường Phú Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-01244 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.3.5; 1.5.1; A15.9.18; A26.11.8; 

A26.11.9; 26.7.25 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thắng Lợi Việt  
(VN) 
17 lô C, đường Gò ¤ Môi, tổ 22A, khu 
phố 2, phường Phú Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2019-01245 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH LUXSTAY Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 
phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ 
việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh cho các nhà 
cung cấp dịch vụ tự do; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ mua 
sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web.  

 

 
(210) 4-2019-01246 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Yến Đảo Kiên 

Giang  (VN) 
Số 25A Mạc Cửu, khu phố 4, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào (đã qua chế biến); thạch yến; trái cây sấy 
khô, mứt quả ướt; thạch trái cây. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát làm từ yến [đồ uống]; nước ép trái cây [đồ 
uống]; nước giải khát hương trái cây [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-01247 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; A11.3.2; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.1.24 
(731) Hộ kinh doanh trà Cao Sang 

(GAO SHAN CHA)  (VN) 
39A Gò Dưa, khu phố 4, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu trà thô dùng để làm trà và đồ uống trên cơ sở trà; mua bán đồ 

uống; mua bán thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-01248 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đăng Hùng  (VN) 
Làng Tam á, xã Gia Đông, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-01249 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 10.3.10; A10.3.11; A10.3.13; 24.17.3 
(591) Xanh, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MEKONG  (VN) 
102/4A đường 17, khu phố 3, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng hóa trong siêu thị và trung tâm thương mại: lương thực, 

thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nước giải khát, hàng dệt may, hàng gia dụng 
(ấm siêu tốc, bình thủy điện, xoong chảo, nồi, bếp điện, nồi cơm điện, quạt điện, bàn ủi, 
máy sấy tóc, bát đũa, thìa), đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, thiết bị điện, dụng cụ cầm 
tay, mỹ phẩm, hóa phẩm, dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2019-01250 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A10.3.11; A10.3.13; 24.17.3; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Xanh, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MEKONG  (VN) 
102/4A đường 17, khu phố 3, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng hóa trong siêu thị và trung tâm thương mại: lương thực, 

thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nước giải khát, hàng dệt may, hàng gia dụng 
(ấm siêu tốc, bình thủy điện, xoong chảo, nồi, bếp điện, nồi cơm điện, quạt điện, bàn ủi, 
máy sấy tóc, bát đũa, thìa), đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, thiết bị điện, dụng cụ cầm 
tay, mỹ phẩm, hóa phẩm, dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2019-01251 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.11; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASC Lê Nguyễn  
(VN) 
T1-A03a.18, C/c M-ONE, số 35/12 Bế 
Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế; lập bản khai thuế.  
 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý.  

 

 
(210) 4-2019-01252 (220) 09.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01253 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-01254 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 

 
(210) 4-2019-01255 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 

 
(210) 4-2019-01256 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01257 (220) 28.01.2016 

(641) 4-2016-02713 (441) 25.03.2019 
(531) 2.7.10; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Kids Plaza  
(VN) 
Số 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt cho trẻ em. 

 

(210) 4-2019-01258 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01259 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01260 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); 

chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 

thủy sản).  
 

 
(210) 4-2019-01261 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm SHP  
(VN) 
Số nhà 75, ngõ 189, đường Giảng Võ, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01262 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH CLARA Việt Nam  
(VN) 
Kiot C2, L02, đường Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun; áo sơ mi; áo khoác; quần; mũ; váy.  
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(210) 4-2019-01263 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Haki   (VN) 
BT9, khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2019-01264 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; A24.15.11 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phần mềm Hào 
Quang Việt  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 

Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ bảo vệ máy tính; dịch vụ máy chủ các trang 

web của người khác; dịch vụ cung cấp trung tâm dữ liệu (dịch vụ máy tính: cung cấp cơ 

sở dữ liệu thông tin để cho người sử dụng dịch vụ có thể truy cập và tra cứu được); dịch vụ 

an ninh thông tin (dịch vụ bảo mật thông tin bằng các biện pháp tin học); dịch vụ truyền 

thông tin và dữ liệu an toàn và dịch vụ mã hoá và giải mã dữ liệu (dịch vụ máy tính: bảo 

mật cho thông tin được truyền bằng cách mã hóa và/hoặc giải mã các dữ liệu này). 
 

 
(210) 4-2019-01265 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

 

(731) Lê Trung Thành  (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các loại chế phẩm khác đề làm đồ uống.  
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(210) 4-2019-01266 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
 

 
(210) 4-2019-01267 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
 

 
(210) 4-2019-01269 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 8.1.15; 8.3.25; 25.5.25; 15.7.1 

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
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(210) 4-2019-01270 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  

 

 
(210) 4-2019-01271 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.18; 26.5.1; 26.5.4; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Bảo  (VN) 
8/33 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; phần mềm 

dùng để quản lý kho, phần mềm quản lý phân phối; phần mềm quản lý doanh nghiệp; 
phần mềm quản lý bán hàng.  

 

 
(210) 4-2019-01272 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A1.1.10; A1.1.5; 4.5.1; 

A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh tím than, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Bảo   (VN) 
8/33 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ 

tắm trắng toàn thân; dịch vụ giảm béo.  
 
 

 
(210) 4-2019-01273 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Tống Hoàng Yến  (VN) 
152/39/1 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục; câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; phòng tập yoga; câu 
lạc bộ thể hình (gym và fitness).  

 

 
(210) 4-2019-01274 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.9; A1.1.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MVA CORP   (VN) 
217/43 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Máng niềng răng trong suốt.  

 

 
(210) 4-2019-01275 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Parkson 

Trading   (VN) 
Tầng 5, số 35Bis-45, đường Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (quần áo lót, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], áo nịt ngực, quần áo định 

hình mặc bên trong, quần áo may sẵn, quần áo ngủ, áo choàng ngoài, áo váy, áo khoác 
choàng, áo vét, áo ngoài mặc chui đầu, áo len chui đầu, áo sơ mi, áo sơ mi ngắn tay, áo 
len dài tay, áo thun ngắn tay, váy, váy liền quần, váy sợi chui đầu, yếm, quần đùi, quần 
đùi ống rộng, quần ống túm, quần dài); đồ đi ở chân (giày, giày cổ thấp, giày ống, giày 
cao su, dép, giày thể thao, tất ngắn cổ, tất cao cổ); khăn (khăn rằn, khăn quàng cổ, khăn 
choàng, khăn xếp); đồ đội đầu (mũ, mũ nồi [mũ bê rê], mũ lưỡi trai, lưỡi trai của mũ, dải 
băng buộc đầu); thắt lưng [trang phục]; ca vát.  

 

 
(210) 4-2019-01278 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TMDV Thành 
Hưng  (VN) 
Số nhà 265, tổ 65, khu 6, phường Hà 
Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước lau sàn; nước rửa tay.  
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(210) 4-2019-01279 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Gia  (VN) 
488/1/3 Phạm Văn Chiêu, phường 16, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-01280 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Nhơn  (VN) 
C18/29 ấp 4B Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản.  
 

 
(210) 4-2019-01281 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.4.7; 3.4.13; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 

A26.1.18; 26.4.3 

(591) Vàng, đỏ sẫm, đỏ tươi, trắng, xanh lá 

non, xanh đọt chuối. 

(731) Nguyễn Cao Bằng   (VN) 
Xóm Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng). 

 

Nhóm 31: Hươu giống. 
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(210) 4-2019-01282 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; A5.1.5; A5.1.16; 

A5.3.13; A5.3.15; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xám. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Mậu   (VN) 
Thôn Đền, xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 31: Hươu giống.  
 

 
(210) 4-2019-01285 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Regent Hospitality 

Worldwide, Inc.   (KY) 
Ugland House, P.O. Box 309, Grand 
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý khách sạn cho người khác; dịch vụ nhượng quyền thương mại 

khách sạn; dịch vụ tư vấn kinh doanh và cố vấn kinh doanh liên quan đến quản lý khách 
sạn, hoạt động khách sạn và nhượng quyền thương mại khách sạn; dịch vụ quản lý kinh 
doanh khách sạn và quản lý kinh doanh chỗ lưu trú tạm thời khác; dịch vụ marketing 
khách sạn và marketing bất động sản; vận hành các chương trình khách hàng thân thiết và 
thúc đẩy bán hàng; dịch vụ khuyến mại có tính chất của các chương trình khách hàng thân 
thiết và thúc đẩy bán hàng.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là: phát triển, thuê bán, quản lý, cho thuê và môi 
giới căn hộ, nhà chung cư, bất động sản mua chung trong thời gian nhất định, nhà cửa của 
dân cư, bất động sản dành cho nghỉ dưỡng, các nơi thuận tiện và các tiện nghi nội thất có 
liên quan; dịch vụ trao đổi bất động sản mua chung trong thời gian nhất định.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nơi lưu trú tạm thời và chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
thông tin về khách sạn, nơi lưu trú tạm thời và chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước khách 
sạn, nơi lưu trứ tạm thời và chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quầy đồ uống có cồn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ tiệm cà phê và quán rượu nhỏ; 
dịch vụ cửa hàng ăn uống để cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ đặt chỗ trước nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ cung cấp các tiện nghi cho hội nghị, hội họp, sự kiện, hội thảo và triển 
lãm (cung cấp địa điểm, thực phẩm hay đồ uống do nhà hàng thực hiện); cho thuê ghế, 
bàn, khăn trải bàn và đồ thủy tinh.  
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(210) 4-2019-01286 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) ALTICOR INC   (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 

49355-0001 USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm giữ ẩm cho da; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; 

các sản phẩm chăm sóc da cụ thể là: tinh chất chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm 

làm sạch da (mỹ phẩm); kem bôi dưỡng da; nước thơm dùng cho da (mỹ phẩm); mặt nạ 

làm đẹp dưỡng da mặt; gel dùng để giữ ẩm cho da; nước hoa hồng cho da (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2019-01287 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 

8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 

544-8666, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại dùng cho 

mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; son môi; kem làm trắng da; 

xà phòng (không chứa thuốc); chế phẩm chống nắng.  
 

 
(210) 4-2019-01289 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Dương Ngọc Tuấn  
(VN) 
B1403, chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn 

Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép may sẵn.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, túi xách, giày dép.  
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(210) 4-2019-01290 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.3.13; A26.11.12 

(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần O.C.M.G  (VN) 
32 đường số 5, ấp 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 

vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 

tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại, hoặc các phương tiện liên 

lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 

máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 

điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 

tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; phát 

triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm.  
 

 

 
(210) 4-2019-01291 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.4.18; 

A26.4.24 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, ghi, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà.  
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(210) 4-2019-01292 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.3; A3.4.4; A11.1.5; 26.1.1; 

A26.1.18; 24.17.3 

(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Quán ăn Phú Hiền  (VN) 
Số 96, đường Phạm Hùng, khu phố 3, thị 

trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột cà ri (gia vị); nước xốt cà ri (gia vị); nước xốt thịt.  
 

 
(210) 4-2019-01293 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; A15.9.11 

(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CFK  (VN) 
Số nhà 156, ngõ 322, ngách 158, đường 

Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy  tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; tư vấn tổ chức 

và quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2019-01295 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Kozo OCHIAI   (JP) 

1-2-7 Nishimachi, Nichinan, Miyazaki 

887-0002, JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao gốm; dao pha [dao]; dao bầu [dao]; dao phay; dao rùa; dao bổ củi; dao gọt; 

dao bào; dao cạo; bào; dao băm thịt [dụng cụ cầm tay]; dao thái thịt [dụng cụ cầm tay]; 

dao lọc thịt [dụng cụ cầm tay]; dao cắt; dao tỉa; dao xén; dao. 
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(210) 4-2019-01296 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Uni-Pharma Kleon Tsetis 
Pharmaceutical 
Laboratories S.A.  (GR) 

14th Klm.National Road 1, Gr-145 64, 

Kifissia - Greece 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-01297 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Uni-Pharma Kleon Tsetis 
Pharmaceutical 
Laboratories S.A.  (GR) 

14th Klm.National Road 1, Gr-145 64, 

Kifissia - Greece 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm điều trị bệnh thiếu máu.  
 

 
(210) 4-2019-01299 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Uni-Pharma Kleon Tsetis 
Pharmaceutical 
Laboratories S.A.   (GR) 

14th Klm.National Road 1, Gr-145 64, 

Kifissia - Greece  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2019-01300 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Uni-Pharma Kleon Tsetis 
Pharmaceutical 
Laboratories S.A.  (GR) 

14th Klm.National Road 1, Gr-145 64, 

Kifissia - Greece 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-01301 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 26.1.2; 

A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Ngọc Thiên Bảo  
(VN) 
320/35/6 đường Đất Mới, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); dầu thực vật dùng cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; 

dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; dầu oliu dùng cho thực phẩm; dầu hoa hướng dương 

dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-01302 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.8; A3.1.24; A3.1.25 

(591) Xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BOBAPOP  (VN) 
115 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát, đồ ăn nhanh. 
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(210) 4-2019-01303 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.8; A3.1.24; A3.1.25 

(591) Xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BOBAPOP  (VN) 
115 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát, đồ ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2019-01305 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Mỳ Tay To  (VN) 
Số 8, lô A10 khu đô thị Nam Trung Yên, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-01306 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; 3.7.17 

(591) Xanh đậm, xanh chuối. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
KT Thăng Long  (VN) 
105-C8, tổ 27, phường Đức Giang, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi xịt [thiết bị vệ sinh]; chậu rửa [thiết bị vệ sinh]; bồn cầu; bình 

nóng lạnh; máy lọc nước; máy hút mùi; đèn sưởi; bếp điện từ. 

 

Nhóm 20: Gương soi. 
 

Nhóm 35: Mua bán vòi hoa sen, vòi xịt, chậu rửa, bồn cầu, bình nóng lạnh, máy lọc nước, 

máy hút mùi, đèn sưởi, gương, phụ kiện ngành nước bằng nhựa và bằng lim loại (như: ống 

nước, cút nối, măng sông, rắc nối chữ T, ống chếch, thoát sàn bằng inox), máy bơm nước. 
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(210) 4-2019-01307 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.2; A26.3.5 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; véc-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-01308 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.2; A26.3.5 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; véc-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2019-01309 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; 2.3.8; A2.3.23; A2.1.23 

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Hồ Đức Tiến  (VN) 
53 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-01311 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.6; A26.4.18; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Rau Tím  (VN) 
Số 77 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải 
An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày các 
sản phẩm về thực phẩm sạch: nông sản sạch, thịt sạch, trái cây, hải sản cao cấp. 

 

 
(210) 4-2019-01312 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; A26.4.18; 26.4.1; A26.4.24 
(731) Phan Thanh Sơn  (VN) 

Thôn cầu Thăng Long, xã Kim Nỗ, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo da; áo choàng ngoài; áo sơ mi; váy; bộ quần áo. 
 

Nhóm 35: Buôn bán [kinh doanh], quảng cáo, trưng bày, xuất nhập khẩu các sản phẩm 
liên quan đến trang phục cụ thể như: quần áo may sẵn, bộ quần áo, thắt lưng (trang phục), 
bông bằng kim loại để cài áo, nơ bằng vải dùng để trang trí quần áo, quần áo da, áo 
choàng ngoài, áo sơ mi, váy, tất ngắn cổ, tất cao cổ, mũ, chi tiết trang trí (trừ loại dùng 
làm đồ trang sức, vòng hay dây đeo chìa khóa), dây viền [đồ ren tua kim tuyến]. 

 

 
(210) 4-2019-01315 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1 
(731) Sunbeam Products, Inc.  (US) 

2381 Executive Center Drive, Boca 
Raton, Florida 33431, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói hút chân không. 
 

Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo để đóng gói hút chân không và tấm chất dẻo dạng cuộn để 
đóng gói hút chân không. 

 
Nhóm 20: Nút chai bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2019-01318 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SILLYMANN CO., LTD.  (KR) 

116, donyu 2-ro, paju-eup, paju-si, 
gyeonggi-do, republic of korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ chứa đựng thực phẩm; đồ 

chứa đựng sữa bột; đồ chứa đựng nước uống, có thể mang đi được; chai lọ đựng nước; túi 
đựng nước uống; đồ chứa đựng thực phẩm, dùng điện; đồ chứa đựng sữa bột, dùng điện; 
phích giữ nhiệt đựng thức ăn, dùng điện; dụng cụ nhà bếp; phích đựng chất lỏng. 

 

 
(210) 4-2019-01319 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8; A24.15.7; 26.3.23 
(731) STOLZ CO., LTD  (JP) 

2-3-10, CHUO, MURAYAMA- SHI, 
YAMAGATA- KEN, 995-0035 JAPAN 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Bể chứa nguyên liệu bằng kim loại; chi tiết và phụ tùng của bể chứa nguyên 

liệu bằng kim loại; phễu hứng bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc). 
 

Nhóm 07: Máy sấy hạt nhựa; máy nghiền (bằm) nhựa; máy ổn định nhiệt độ khuôn; hệ 
thống máy trộn nguyên liệu; máy cấp hút nhựa; bộ lọc (là bộ phận của máy móc hoặc 
động cơ). 

 
Nhóm 11: Máy giải nhiệt; chi tiết và phụ tùng của máy giải nhiệt. 

 

 
(210) 4-2019-01320 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hoàng Quân  (VN) 
ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh mì; bánh ngọt và kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chè, ca cao, bánh mì, bánh ngọt và kẹo. 
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(210) 4-2019-01321 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Vũ Thị Bích Liên  (VN) 

Số 138 Yên Bái 2, phố Huế, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội 

đầu, ba lô, ví da, thắt lưng, mật ong, nồi cơm điện, bếp ga, xoong, nồi không dùng điện. 
 

(210) 4-2019-01322 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A26.3.7; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Đen, nâu đậm, xám đậm, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH Lê Nguyên 

ROASTER COFFEE  (VN) 
942/11 Kha Vạn Cân, khu phố 1, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; cà phê sữa; cà phê chưa rang; cà phê bột; cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-01327 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 
(731) CHINA MOBILE INTERNATIONAL 

LIMITED  (HK) 
29/F., & 30/F., Tower 1, Kowloon 
Commerce Ctr., 51 Kwai Cheong Road, 
Kwai Chung, NT, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cấp quyền 

truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện 

thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối 

máy vi tính; thông tin liện lạc bằng mạng cáp quang; bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1454 

thông]; thông tin về viễn thông; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; gửi tin nhắn; 

hãng tin tức; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền phát qua vệ tinh; truyền dữ liệu theo 

dòng liên tục; cho thuê thiết bị viễn thông; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua 

hàng từ xa; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; kết nối và chuyển 

hướng viễn thông; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại; truyền thư điện tử; truyền tệp 

tin số; cấp quyền truy cập vào mạng máy tính toàn cầu cho người dùng; truyền video theo 

yêu cầu; hội nghị truyền hình; hộp thư thoại; phát sóng không dây; truyền bản fax; cho 

thuê máy fax; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê mô đem; dịch vụ nhắn tin [bằng vô 

tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cho thuê điện thoại; phát 

chương trình truyền hình. 
 

 
(210) 4-2019-01329 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Nhà 
Xinh  (VN) 
Số 64 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị 

vệ sinh), bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, thiết bị lọc nước, phụ kiện nhà bếp 

và phòng tắm như: tủ, kệ, gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo quần áo 

bằng kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để 

hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo, 

ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc 

inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) để 

bàn chải, kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt. 
 

 
(210) 4-2019-01330 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Lv, Xiaojia  (CN) 

No. 17, liminwei Group 8, Shangzhi 

Town, Shangzhi City, Heilongjiang 

Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; áo mưa; khăn quàng cổ; đồ đội đầu; găng tay [quần áo]. 
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(210) 4-2019-01331 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Axon Drugs Private Ltd.  (IN) 

148/12B, Chennai-Bangalore Highway, 
Chembarambakkam-602 103, 
Tamilnadu, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2019-01334 (220) 10.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp các chương trình giáo dục cộng đồng và các tài nguyên giáo dục, 

không trực tuyến và trực tuyến, về sức khỏe và sống khỏe, cụ thể là về sức khỏe hành vi 
và các bệnh không lây nhiễm, y tế dự phòng, sự khỏe mạnh về thể chất và tập luyện, cai 
thuốc lá, dinh dưỡng, sử dụng nước sạch và thực phẩm sạch, và kiểm soát sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-01337 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EyeQ Tech  
(VN) 
170D/6 Phan Đăng Lưu, phường 03, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hình ảnh; thiết bị giám sát điện tử; phần mềm ứng dụng cho 

máy tính, thiết bị di động (có thể tải xuống được); thiết bị điện tử để nhận diện sinh trắc 
học. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích dữ liệu kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế phần mềm, ứng dụng cho máy tính, thiết bị di động. 
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(210) 4-2019-01338 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Việt Anh  (VN)
340/3A Lê Văn Quới, khu phố 23, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần trẻ em [đồ lót]; quần lót chẽn gối của phụ nữ; quần lót; đai quần; quần áo 

lót; quần ngắn của đàn ông. 
 

 
(210) 4-2019-01339 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 3.7.7 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Nam  (VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; nước quả nấu đông; thạch hoa quả; mứt ướt; trái cây sấy 

khô; sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa qua chế biến); hạt [ngũ cốc]; thức ăn gia súc, gia cầm; 
cây giống; hoa tươi. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện 
bởi nhà hàng ăn uống); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà 
phê. 

 

 
(210) 4-2019-01340 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
chăn nuôi HĐH  (VN) 
Khối Quang Trung, phường Quang Tiến, 
thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 31: Vật nuôi để gây giống; thức ăn cho động vật, vật nuôi, gia súc, gia cầm; đồ 
uống cho động vật trong nhà. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối thuốc thú ý, vật tư y tế, vắc xin cho vật nuôi, động vật, gia 
súc, gia cầm, các sản phẩm đồ chơi, đồ trang trí, thức ăn cho vật nuôi, động vật, gia súc, 
gia cầm, thiết bị chăn nuôi, chuồng trại; nhượng quyền thương mại. 
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Nhóm 44: Dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật; chăn nuôi động vật; 

dịch vụ phối giống cho vật nuôi, động vật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; câu lạc bộ thú cưng. 
 

 
(210) 4-2019-01341 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; 1.15.17; 2.5.1; 2.5.3; 26.1.1; 

2.3.1 

(591) Đen, hồng pastel, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VB UNIVERSAL  (VN) 
Số 62/2 Lâm Văn Bền, phường Tân 

Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2019-01342 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; 1.15.17; 2.5.1; 2.5.3; 26.1.1; 

2.3.1 

(591) Đen, hồng pastel, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VB UNIVERSAL  (VN) 
Số 62/2 Lâm Văn Bền, phường Tân 

Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2019-01343 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.5.1; 2.5.3; 26.1.1; 2.3.1 

(591) Đen, hồng pastel, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VB UNIVERSAL  (VN) 
Số 62/2 Lâm Văn Bền, phường Tân 

Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
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(210) 4-2019-01344 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.15.2; 26.1.2; 1.15.23; A24.15.13 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trúc Anh Thy  (VN) 
43/8D ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ điện của máy bơm nước; màng chắn của máy bơm; máy 

phát điện; máy hàn; máy cắt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: máy bơm, động cơ điện 

của máy bơm nước, màng chắn của máy bơm, máy phát điện, máy hàn, máy cắt, máy xay 

bột, máy trộn, máy khuấy, máy uốn, máy cán, máy ép, vòng bi (bạc đạn), vòi, van và phụ 

tùng máy bơm nước; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích 

bán hàng); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và 

thương mại. 
 

 
(210) 4-2019-01345 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20; A5.3.15; 

A6.19.9; 26.11.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH Viết Hiền  (VN) 
Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau sấy khô; củ sấy khô; quả sấy khô; trái cây được sơ chế và bảo quản; trái 

cây đóng hộp; mứt hoa quả (mứt ướt). 

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; dưa lưới (quả tươi); cây giống rau; cây giống hoa; hạt giống 

rau. 
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(210) 4-2019-01346 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.15; 1.15.17; A26.11.7; A5.5.20 
(591) Cam, xanh dương, bạc, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Viết Hiền  (VN) 

Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị đốt nóng; lò đốt; máy sấy công nghiệp 

(máy sấy nông sản, máy sấy thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-01347 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.2; A26.1.18; 

A8.5.10 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mai Anh  (VN) 
Số 104, đường Âu Cơ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vịt quay; quảng cáo vịt quay; xuất nhập khẩu vịt quay. 

 
 

 
(210) 4-2019-01348 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.4; 3.7.17 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) SHENZHEN JUEYlNG 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
5th Fl., No.4 Bldg, Baokun Science & 
Tec, Dalang Town, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHlNA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; cơ cấu nhà cửa trập [nhiếp 

ảnh]; màn trập [nhiếp ảnh]; máy ảnh; chân thiết bị nhiếp ảnh; kính lọc máy ảnh; bộ ngắm 
nhiếp ảnh; bộ lọc ảnh, cụ thể là, bộ lọc tia cực tím dùng cho máy ảnh; giá ba chân dùng 
cho máy ảnh; đèn flash máy ảnh, như là, Flash cho nhiếp ảnh; thiết bị định vị toàn cầu 
dùng cho máy ảnh. 
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(210) 4-2019-01350 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18; A11.3.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Hương  (VN) 
278/33 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút bằng nhựa để uống. 
 

Nhóm 30: ống hút thực phẩm làm bằng tinh bột dùng để ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ống hút thực phẩm làm bằng tinh bột dùng để ăn, hút nước uống, mì 
ăn liền, mì sợi, nui. 

 
 

 
(210) 4-2019-01353 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.3.1 (540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Yến  (VN) 
16 Chân Cầm, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; men vi sinh dạng bào tử dùng trong thực phẩm chức năng; Thực 
phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2019-01354 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; 5.7.1; 5.7.27; A5.1.5 
(591) Nâu, trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư 90S  (VN) 
130/12/4 đường Hiệp Bình, phuờng Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2019-01355 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; 24.15.3; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
HAFOCO   (VN) 
Số 15C Hai Bà Trưng, phường An Biên, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bia. 

 

 
(210) 4-2019-01357 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thử Hải  (VN) 
206/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón; giày dép.  

 

 
(210) 4-2019-01358 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A2.1.16 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Cơ sở Nguyễn Hữu Hoàng  (VN) 
40 khu phố 4, Lâm Văn Bền, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2019-01359 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 16.1.7 
(591) Hồng, xanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Viết Trường Thông  
(VN) 
ấp 8, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại văn phòng phẩm phật giáo, đá phong thủy, trang phục, đồ thờ 

cúng, thực phẩm dinh dưỡng. 
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(210) 4-2019-01360 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.22; 2.3.22; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Nâu đất, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Trần Việt Hùng  (VN) 
Thôn 13, xã Đăm Bri, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2019-01361 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và 
thương mại BLUE SEA   (VN) 
42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2019-01363 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Tuấn   (VN) 
66 đường Nguyễn An Khương, phường 
13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ bằng tay bao gồm kềm, mỏ lết, cờ lê mở ốc, kéo, thước lá, thước cuộn, 
tua vít, lục giác mở ốc. 

 
 

(210) 4-2019-01364 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 9.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Quán Mỹ  
(VN) 
Lô K8A-K8B, đường số 5B, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng [dụng cụ cầm tay].  
 

Nhóm 35: Mua bán bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2019-01365 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Đông  (VN) 
1.03 C/c An Gia Star, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện, máy năng lượng điện mặt trời, đồ gỗ mỹ nghệ (giường, 

ghế, tủ, bàn, kệ, giá đỡ). 
 

Nhóm 37: Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống điện cho gia đình, nhà xưởng.  
 

 
(210) 4-2019-01366 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.11; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
dịch vụ bưu chính viễn thông 
PTC  (VN) 
Tầng 4, số 01, đường 30/4, khu phố 1, 
phường Trung Dũng, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính (chuyển phát thư từ, bưu phẩm, bưu kiện, phát hành báo 
chí).  

 

 
(210) 4-2019-01368 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.2.3; 26.3.4 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Dự án Đất 
nền  (VN) 
2849/1B Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 

Nhóm 36: Mua và bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
thuê và cho thuê bất động sản (văn phòng, căn hộ nhà ở, gian hàng, quầy hàng); định giá 
bất động sản.    

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị và hoàn 
thiện công trình xây dựng.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1464 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (phòng 
tập thể dục, thể thao); trường mẫu giáo, trường tiểu học.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị, phòng cưới. 

 

 
(210) 4-2019-01369 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, xanh biển đậm, xanh nước 

biển. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Dự án Đất 
nền  (VN) 
2849/1B Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua và bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

thuê và cho thuê bất động sản (văn phòng, căn hộ nhà ở, gian hàng, quầy hàng); định giá 
bất động sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị và hoàn 
thiện công trình xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (phòng 
tập thể dục, thể thao); trường mẫu giáo, trường tiểu học.   

 

 
(210) 4-2019-01370 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 14.3.1; A14.3.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Thường   (VN) 
Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Nở vít bằng nhựa (dùng để cố định vít và buloong vào tường).  

 

 
(210) 4-2019-01371 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.3.1; A3.3.17; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Công Sỹ  (VN) 
Xóm 7, xã Hưng Tân, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc và thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp và lâm nghiệp, máy 
tạo hình kim loại, máy luyện kim, máy khai thác mỏ, máy khoan.  

 
Nhóm 40: Gia công chế tạo các mặt hàng cơ khí; xử lý kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-01372 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.15.1; 

26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, màu trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Hoàng Dũng  (VN) 
B14.2 chung cư Phú Hoàng Anh, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ cá nhân và xã hội như dịch vụ tư vấn phong thuỷ. 

 

 
(210) 4-2019-01373 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 25.1.5; 25.1.25; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Uyên Phương   (VN) 
Số 20 Bà Triệu, phường 2, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (dạng thô, chưa xử lý); hóa chất phụ gia dùng cho ngành sản xuất 

nhựa; hạt hút ẩm (chế phẩm hóa học); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế 
phẩm làm lạnh; chất lỏng phụ trợ dùng với tác nhân vật liệu mài; chế phẩm tháo khuôn 
đúc; chế phẩm để bóc và tách [làm mất kết dính]. 

 
Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; chế phẩm chống gỉ; nhựa tự nhiên dạng thô; chất cắn màu.  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; dung dịch để cắt; chất bôi trơn; nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 05: Xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; tã lót trẻ em; muối tắm dùng 
cho mục đích y tế; muối dùng cho nước khoáng để tắm; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; nắp chai bằng kim loại; bu lông, ốc vít, đinh (tất cả 
bằng kim loại).  

 
Nhóm 07: Lưỡi đục dùng cho máy; động cơ hàng không; máy nông nghiệp; máy khoan; 
máy khắc trổ; máy tiện. 
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Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như là: dao; thìa; muỗng; dao cạo râu; nhíp dùng để nhổ lông, 
tóc. 

 
Nhóm 09: Bình ắc quy; thiết bị báo động; bộ đọc mã vạch; máy quay phim; thẻ từ được 
mã hoá; điện thoại di động. 

 
Nhóm 10: Đai nịt bụng; thiết bị điều trị mụn trứng cá; bình sữa cho trẻ em bú; thiết bị và 
dụng cụ nha khoa; thiết bị vật lý trị liệu. 

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống điều hoà không khí; bồn tắm 
khoáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; máy sấy tóc; bóng đèn điện. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô; xe đẩy bằng tay; xe đạp; khung gầm xe cộ; xe đạp điện; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; đồng 
hồ; nhẫn [đồ kim hoàn]; kim cương; hoa tai. 

 
Nhóm 15: Đàn phong cầm; đàn ghita; sáo tre; trống [nhạc cụ]; nhạc cụ điện tử; đàn piano.  

 
Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bìa tệp hồ sơ [văn phòng 
phẩm]; khăn lau mặt bằng giấy; thiếp chúc mừng; giấy vệ sinh; giấy. 

 
Nhóm 17: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; đầu nối, không bằng kim loại, dùng cho ống; sơn 
cách nhiệt, cách điện.  

 
Nhóm 19: Bột trét tường; gạch; đá để xây dựng; xi măng; bê tông; khung cửa không bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 20: Giường ngủ; ghế gỗ; tủ gỗ; móc treo quần áo, không bằng kim loại; đệm, nệm; 
ghế xếp.  

 
Nhóm 21: Xô; gầu; thùng; cây lau nhà.  

 
Nhóm 22: Dây buộc, không bằng kim loại; sợi dệt dạng thô; lưới đánh cá; cái võng; rèm 
che bên ngoài cửa bằng vật liệu dệt. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ thêu; kim tuyến để thêu thùa; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành 
dệt.  

 

Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; khăn trải bàn [không bằng giấy]; chăn; tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; chăn bông.  

 

Nhóm 26: Hoa giả; trái cây giả; miếng độn áo nịt ngực; dây viền [đồ ren tua kim tuyến]; 
đồ trang trí dùng cho tóc; tóc giả.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; tấm trang trí treo tường, không bằng vật liệu dệt; giấy 
dán tường.  

 
Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; máy móc và thiết bị chơi bow-ling; gậy đánh gôn; 
thiết bị tập thể dục; vợt; cần câu cá.  
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Nhóm 29: Nước mắm; chế phẩm để nấu canh; dầu ăn.  
 

Nhóm 31: Các loại quả mọng, tươi; thức ăn gia súc; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; động 
vật giáp xác [sống]; rau tươi; cá giống.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; rượu mạnh [đồ uống].  

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá điện tử; tẩu thuốc lá; hộp diêm. 

 
Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truyền hình; truyền phát dữ liệu.  

 
Nhóm 40: Giết mổ động vật; xử lý vải; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho 
người khác]; bảo quản thực phẩm và đồ uống; làm đông lạnh thực phẩm; gia công da.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiểm định [đo lường]; khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn 
trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế trang 
trí nội thất.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ viện; cắm hoa; 
dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây.  

 
Nhóm 45: Cho thuê quần áo; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ môi 
giới hôn nhân; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; vệ sĩ cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2019-01374 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.3.23; A26.11.12; 

26.15.15 
(591) Xanh lá, xanh dương, xanh lam, da cam, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyên Văn Nam   (VN) 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-01375 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đen, trắng, vàng nâu, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn AE  
(VN) 
Số 50 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải bằng xe điện; vận chuyển 
hành khách; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên 
vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]. 

 

 
(210) 4-2019-01376 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Ngô Anh Duy   (VN) 
27A, HT33, phường Hiệp Thành, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; son môi; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm cho 

trẻ em.  
 

 
(210) 4-2019-01377 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hương   (VN) 
3A/5H, KDC Minh Tuấn, ấp Bình Đáng, 
xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; son môi; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm cho 

trẻ em. 
 

Nhóm 30: Lúa mạch nghiền; bột đậu; yến mạch làm thực phẩm cho con người; gạo (gạo 
lứt); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 
 

 
(210) 4-2019-01378 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hương   (VN) 
3A/5H, KDC Minh Tuấn, ấp Bình Đáng, 
xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; son môi; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm cho 

trẻ em.  
 

 
(210) 4-2019-01379 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.4; 24.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Dũng  (VN) 
Số nhà 51, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán kính mắt bao gồm kính thời trang, kính thuốc và phụ kiện 

theo kính hộp đựng kính, khăn lau kính.  
 

 
(210) 4-2019-01380 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Đào Văn Hà  (VN) 
Thôn Phủ Yên 3, xã Yên Lập, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bếp gas; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị đun nóng nước 

bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước 

nóng chạy điện. 

 
 

(210) 4-2019-01381 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.4; 24.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Dũng   (VN) 
Số nhà 51, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán kính mắt bao gồm kính thời trang, kính thuốc và phụ kiện 

theo kính là hộp đựng kính, khăn lau kính.  
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(210) 4-2019-01382 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 8.7.8 
(591) Xanh đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần MOBIBEER  

(VN) 
24 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây lát rán giòn ít béo; lát khoai tây tẩm bột rán; lát khoai tây mỏng; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây, đóng hộp; bơ thực vật.  
 

 
(210) 4-2019-01383 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.4.5; A26.4.6; A26.4.18
(731) Beijing Da Mi Technology Co., 

Ltd.  (CN) 
Room 9071, Floor 9, Building 1, No.158 
West Fourth Ring North Road, Haidian 
District, Beijing 100142, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể tải về; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính, có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị lưu trữ dữ liệu; 
phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình 
ảnh có thể tải về được; đồng hồ thông minh; máy đọc để viết chính tả; máy nghe nhạc 
cầm tay; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình; tai nghe; thiết bị đọc 
sách điện tử; thiết bị hướng dẫn và giảng dạy; bao đựng điện thoại thông minh.  

 

Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); sổ tay; con dấu [đóng dấu]; hộp bút; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]; sách; xuất bản phẩm dạng in; bút chì; túi [phong bì, bao 
nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ 
đồ đạc; vật liệu dùng để viết; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; bút 
màu [bút sáp].  

 

Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ 
chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức 
triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức và điều khiển đại hội; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; 
sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch vụ 
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[PaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; thiết kế và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế bao bì; lập trình máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu 
hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu chương trình máy tính 
và dữ liệu máy tính [không phải dạng chuyển đổi vật lý]; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
 

 
(210) 4-2019-01384 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đen, da cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Quốc   (VN) 
474/11 - 474/15 Nguyễn Tri Phương, 
phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2019-01385 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
nguồn nhân lực HRP Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội 
thảo chuyên đề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục.  

 

 
(210) 4-2019-01386 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.5.1; 26.13.25 
(731) GENERATOR NPD LIMITED   (GB) 

Unit 5, Deeside Point, Zone 3 Deeside 
lndustrial Park, Deeside, Clwyd CH5 
2UA, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; ba lô du lịch; túi du lịch; túi đựng phụ kiện; ba lô đựng được các túi đựng 
nước; ba lô chống nước và túi chống nước; túi đưa thư; túi đeo bụng và bao đeo bụng. 

 

(210) 4-2019-01387 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty CP thương mại dịch 
vụ cung ứng vật tư Trần Gia  
(VN) 
127 Đường TL 19, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép. 

 

 
(210) 4-2019-01388 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; 2.9.10 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3S DENT  (VN) 
25/1 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố  Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Răng giả; hàm răng giả.  

 

 
(210) 4-2019-01389 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 24.15.2; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TMS trường 
học quốc tế  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy; dịch vụ giáo dục được  cung cấp bởi trường học; trường mẫu giáo; giáo dục 
trong trường nội trú; dịch vụ câu lạc bộ [sức khoẻ, giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các 
cuộc thi; khóa đào tạo từ xa; đào tạo lại nghề; giáo dục thể chất.  
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(210) 4-2019-01390 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Alto De Casablanca S.A.   (CL) 

Ruta 68, km 66, Casablanca, Chile 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 

 
(210) 4-2019-01391 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4 
(591) Đen đậm, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DOMEN  (VN) 
Số 18/30 Nguyễn Hới, khu phố 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ lắp ráp đựng quần áo bằng nhựa; tủ nhựa lắp ghép đa năng.  

 

 
(210) 4-2019-01392 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.10; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DOMEN  (VN) 
Số 18/30 Nguyễn Hới, khu phố 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dùng trong công nghiệp; máy khoan, máy cắt, máy hàn, máy phát 

điện (máy công cụ). 
 

 
(210) 4-2019-01393 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01396 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); 

chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản).  

 

 
(210) 4-2019-01397 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01398 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 

Việt Nam   (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong  y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01399 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 

Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01400 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần E CONCEPT 
Hội An  (VN) 
208 Lê Thánh Tông, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-01401 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần E CONCEPT 
Hội An  (VN) 
208 Lê Thánh Tông, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi. 
 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống. 
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(210) 4-2019-01402 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, xám, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Đỗ Hồng Phong  (VN) 
65/1/20 Mai Văn Vĩnh, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, gấu bông. 

 

 
(210) 4-2019-01403 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.3; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Cam, xanh da trời, trắng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Phạm Hồng Sơn  (VN) 
Số 107, ngõ 87 Tam Trinh, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch in; bộ nắn điện; đèn chớp; thiết bị chiếu hình; bộ đổi điện; màn 

hình chiếu. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED); đèn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bảng mạch in, bộ nắn điện, đèn chớp, thiết bị chiếu hình, bộ đổi điện, 
màn hình chiếu, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED), đèn điện. 

 

 
(210) 4-2019-01404 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Hồng Sơn  (VN) 
Số 107, ngõ 87 Tam Trinh, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch in; bộ nắn điện; đèn chớp; thiết bị chiếu hình; bộ đổi điện; màn 

hình chiếu. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED); đèn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bảng mạch in, bộ nắn điện, đèn chớp, thiết bị chiếu hình, bộ đổi điện, 
màn hình chiếu, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED), đèn điện. 
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(210) 4-2019-01405 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2; 5.3.20; 26.1.1; 

A5.3.13 
(591) Xám trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Vương Thị Lệ  (VN) 
100/107 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề thẩm mỹ viện, đào tạo chăm sóc da, làm đẹp. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; phun 
chân mày; phun môi; chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2019-01407 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH LABHOK  (VN) 

Tầng 13, Keangnam Hanoi Landmark 
Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ 

đánh giá việc kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ chức các chương trình trao 
đổi sinh viên. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế trang web; tư 
vấn phần mềm máy tính; quản trị hệ thống máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-01408 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Hồng, tím, xanh lam, xám. 
(731) Công ty TNHH LABHOK  (VN) 

Tầng 13, Keangnam Hanoi Landmark 
Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ 

đánh giá việc kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ chức các chương trình trao 
đổi sinh viên. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế trang web; tư 
vấn phần mềm máy tính; quản trị hệ thống máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-01409 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A8.5.2; 26.1.1; 8.7.5 
(591) Cam, vàng, nâu, xanh lá, đỏ, trắng. 
(731) Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú 

Đức  (VN) 
xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem chay cuốn làm từ vỏ bưởi (ăn liền). 
 

Nhóm 35: Mua bán nem chay cuốn làm từ vỏ bưởi (ăn liền). 
 

 
(210) 4-2019-01411 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A1.1.10; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh cốm, xanh côban 
(731) Hộ kinh doanh Đào Thị Nhanh  

(VN) 
Số 156, ấp Thanh Thủy, xã Định Thủy, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu dừa. 
 

 
(210) 4-2019-01412 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, đen, cam, nâu đậm, nâu nhạt, 

trắng kem, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh yến sào Thiên 

CƠ  (VN) 
Số 156A5 khu phố 2, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến (yến sào) đã được chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu tổ chim yến (yến sào) đã được chế biến. 
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(210) 4-2019-01414 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Đỏ, nâu, đen, xanh cốm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Lên  (VN) 
1310 Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện. 

 

 
(210) 4-2019-01415 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunlife 
Interior  (VN) 
Tờ bản đồ số 26, ấp 5, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 
 

Nhóm 24: Tấm trải phủ giường (ga trải giường); chăn (mÒn); vỏ gối (áo gối). 
 

 
(210) 4-2019-01417 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.1.6; 7.1.1; 7.5.10; 7.11.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xã hội Agicham - Kim Chi  (VN) 
ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-01419 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; 25.1.25; A25.1.10; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Ma Thị Mến  (VN) 
Số 1D ngõ 10 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-01420 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OLAVUI Việt 
Nam  (VN) 
Số 122, phố Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá thương mại; dịch vụ môi giới thương mại; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ (sàn giao dịch thương mại điện tử). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch 
vụ tài chính. 

 

 
(210) 4-2019-01421 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Thái 

Dương  (VN) 
Số 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-01422 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Anh Đức  (VN) 
7 dãy A ngõ 16 Ngô Quyền, tổ 14, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông. 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa (khiêu vũ, nhảy, 
múa). 

 

 
(210) 4-2019-01423 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.1; 26.1.10 
(731) Khổng Minh Hà  (VN) 

Căn hộ 2408, tòa chung cư NO-VP2 bán 
đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách; cặp xách; da thuộc; vật liệu giả da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: vali, túi xách, ví da, cặp xách, da 
thuộc, vật liệu giả da, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2019-01424 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; 11.3.18 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH KASMAIN Việt 

Nam  (VN) 
Đường số 2A, khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo 

của nhà bếp; chảo không dùng điện, nồi nấu không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-01425 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH KASMAIN Việt 

Nam  (VN) 
Đường số 2A, khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo 
của nhà bếp; chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-01426 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Abbott Products Operations 

AG  (CH) 
Hegenheimermattweg 127, Allschwil 
4123, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01427 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Abbott Products Operations 

AG  (CH) 
Hegenheimermattweg 127, Allschwil 
4123, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng trong ngành y, chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ 
ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm vitamin; cao dán và vật liệu dùng để băng bó. 

 

 
(210) 4-2019-01428 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hạnh  (VN) 
Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, áo quần, giày dép, túi xách, trang sức. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ massage (xoa bóp). 
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(210) 4-2019-01429 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Abbott Products Operations 
AG  (CH) 

Hegenheimermattweg 127, Allschwil 

4123, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng trong ngành y, chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ 

ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm vitamin; cao dán, vật liệu dùng để băng bó. 
 

 
(210) 4-2019-01430 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Abbott Products Operations 
AG  (CH) 

Hegenheimermattweg 127, Allschwil 

4123, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng trong ngành y, chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ 

ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm vitamin; cao dán, vật liệu dùng để băng bó. 
 

 
(210) 4-2019-01431 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Abbott Products Operations 
AG  (CH) 

Hegenheimermattweg 127, Allschwil 

4123, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-01432 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Abbott Products Operations 
AG  (CH) 

Hegenheimermattweg 127, Allschwil 

4123, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng trong ngành y, chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ 

ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm vitamin; cao dán và vật liệu dùng để băng bó. 
 

 
(210) 4-2019-01433 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hưởng Quỳnh  
(VN) 
Thôn Lạc Hoài, xã Song Hồ, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2019-01434 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Lê Quốc Tuấn  (VN) 
56/7 Cầu Kinh, xã An Lục Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dung môi dùng để sơn xe máy, xe ô tô; sơn chịu lửa; chất dính kết cho sơn; 

véc ni; chất pha loãng sơn; sơn phủ. 
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(210) 4-2019-01435 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.4.18; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ. 
(731) Lê Quốc Tuấn  (VN) 

56/7 Cầu Kinh, xã An Lục Long, huyện 
Châu Thành, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dung môi dùng để sơn xe máy, xe ô tô; sơn chịu lửa; chất dính kết cho sơn; 

véc ni; chất pha loãng sơn; sơn phủ. 
 

 
(210) 4-2019-01436 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Hợp Phát   (VN) 
Số 12 ngách 17 ngõ 85, phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nông sản như: cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, 
bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, 
kẹo, kem, mật ong. 

 

 
(210) 4-2019-01437 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH 1TV sản xuất 
kinh doanh xuất khẩu 
L.U.C.K.S.T.A.R  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: chậu rửa, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa. 
 

 
(210) 4-2019-01438 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị vệ sinh 
Quang Minh  (VN) 
Thôn 6 đường Yên, xã Đông Dư, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; thiết bị sấy khô 
tay dùng trong phòng vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, đại lý xuất nhập khẩu: phụ kiện bồn tắm, bồn tắm, buồng 
làm sạch [hệ thống vệ sinh], thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-01439 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Hân VN  
(VN) 
Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã 
Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 01: Dextrin [hồ/keo]; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; keo.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: dextrin [hồ/keo], keo/hồ/chất dính dùng 
trong công nghiệp, keo.  

 

 
(210) 4-2019-01440 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.18 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy  (VN) 
Nhà đối diện 20/2 Phạm Ngọc, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và đại lý xuất nhập khẩu: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-01442 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; A26.4.18; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại điện tử Khánh Vy  (VN) 
Thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, 

huyện ứng Hoà, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại công suất; micrô; tivi; thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh; thiết 

bị xử lý tín hiệu kỹ thuật số. 
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(210) 4-2019-01444 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Món Ngon Việt  (VN) 
Km29, quốc lộ 5A, thôn Bến, xã Bạch 
Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt, cụ thể là: chả, giò, nem; nông sản chế biến như: 

mộc nhĩ khô, nấm hương khô, măng khô, rau củ quả sấy dạng lát và bột. 
 

Nhóm 30: Bánh làm từ bột (bánh tráng, bánh đa); mì ống; bún; miến; bánh phở; bánh kẹo; 
gia vị; nước sốt (gia vị); tương. 

 

 
(210) 4-2019-01445 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu MOBELL  (VN) 
Số 537-539 Kinh Dương Vương, KP 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ thông minh, thiết bị đồng hồ thông minh, phụ kiện đồng hồ 

thông minh, linh kiện đồng hồ thông minh; mua bán: điện thoại di động, thiết bị điện 
thoại (thân máy, pin, nắp pin), phụ kiện điện thoại, linh kiện điện thoại; múa bán: máy 
tính bảng, thiết bị máy tính bảng (thân máy, pin, nắp pin), phụ kiện máy tính bảng, linh 
kiện máy tính bảng; mua bán: tivi, phụ kiện tivi và linh kiện tivi; mua bán: loa kéo, phụ 
kiện loa kéo và linh kiện loa kéo. 

 

(210) 4-2019-01446 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) 7-LEADERS CORP.  (TW) 

No. 9, 35th Rd., Taichung Industrial 
Park, Taichung City 407, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dao cắt phay, bộ phận của máy công cụ; bộ phận của máy phay, cụ thể là đầu 

lưỡi phay; bộ phận của máy phay, cụ thể là mũi khoan; bộ phận của máy phay, cụ thể là 
mũi doa; bộ phận của máy phay, cụ thể là vòi; bộ phận của máy phay, cụ thể là miếng 
đệm; bộ phận của máy phay, cụ thể là lưỡi cắt; bộ phận của máy phay, cụ thể là lưỡi 
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khoét; máy công cụ cho việc tiện ren; máy cưa xẻ rãnh; dụng cụ kẹp đỡ dụng cụ của máy; 
máy công cụ có sử dụng hợp chất vonfam các-bua. 

 

 
(210) 4-2019-01448 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông; mứt nhão; thạch cho thực phẩm; trái cây dầm đường; kêfia 

[đồ uống từ sữa]; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2019-01449 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông; mứt nhão; thạch cho thực phẩm; trái cây dầm đường; kêfia 

[đồ uống từ sữa]; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2019-01452 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) CJ CORPORATION   (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng (phần mềm) cho điện thoại thông minh có thể tải về; ứng dụng (phần 
mềm) đặt hàng cho điện thoại di động có thể tải về; ứng dụng (phần mềm) thanh toán điện 
tử dùng cho điện thoại thông minh; chương trình máy vi tính (phần mềm) có thể tải về; 
phần mềm thương mại điện tử cho máy vi tính; vi chương trình máy vi tính (firmware) 
giúp nhận diện thẻ từ sử dụng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (thẻ nfc) [phần mềm]; phần 
cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; thẻ từ sử dụng công nghệ giao tiếp tầm 
ngắn (thẻ nfc); thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; tiền điện tử được mã hóa bởi mạch 
tích hợp, xuất bản phẩm điện tử có thể tải về; thẻ quà tặng cho điện thoại di động có thể 
tải về; phiếu thưởng điện tử có thể tải về; phần mềm hệ thống quản lý hậu cần kho vận sử 
dụng công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến (rfid).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1489 

(210) 4-2019-01455 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CJ CORPORATION  (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; khoai lang 

đã qua chế biến; thịt giăm bông; thịt đã qua chế biến; chế phẩm để nấu món xúp; thực 
phẩm chế biến sẵn từ đậu phụ; dầu dùng cho thực phẩm; hải sản được ướp muối và lên 
men (jeotgal); cá không còn sống; tảo tía được bảo quản; cá được bảo quản; món điểm 
tâm chế biến sẵn có thành phần chủ yếu là thịt, cá, gia cầm hoặc rau; nước ép rau dùng để 
nấu ăn; thạch dùng cho thực phẩm; thực phẩm trên cơ sở trứng đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2019-01456 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CJ CORPORATION    (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc đã được đánh bóng; bột và chế phẩm được làm từ ngũ cốc; mỳ đông 

lạnh; cơm ăn liền; cơm; cơm có đồ ăn kèm được đựng trong bát; bột nở; chất làm ngọt tự 
nhiên; bánh gạo; nước xốt mannat; nước tương và đậu tương dạng sệt [gia vị]; gia vị; xốt 
[gia vị], nước xốt chấm [gia vị]; hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh dầu; muối ăn; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà; đường.  

 
 

 
(210) 4-2019-01457 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CJ CORPORATION   (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; trái cây tươi và rau tươi; thức ăn cho gia súc; cây trồng tự nhiên 

và hoa tươi; trứng đã được thụ tinh dùng để ấp nở; cá và động vật có vỏ còn sống; tảo biển 
tươi; tảo chưa qua xử lý dùng làm thức ăn cho động vật; trái cây tươi hữu cơ; cá sống dùng 
làm thức ăn cho người. 
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(210) 4-2019-01458 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CJ CORPORATION    (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 32: Chiết xuất của cây hoa bia dùng sản xuất bia; đồ uống làm từ trái cây, không có 

cồn; nước ép trái cây; đồ uống làm từ tỏi [đồ uống không cồn]; đồ uống lên men không 
cồn; nước quả cô đặc không cồn; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn giàu vitamin, 
không dùng cho mục đích y tế; nước ngọt; nước sinh tố; đồ uống tăng lực bổ sung chất 
xơ, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống chứa chất lỏng còn lại sau khi làm đông sữa 
chua; nước ép hồng sâm [đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống 
không cồn trên cơ sở rau củ, đồ uống không cồn trên cơ sở trái cây; nước khoáng có ga; 
nước ép trái cây cô đặc; chế phẩm pha chế đồ uống; xi rô trái cây dùng cho đồ uống; nước 
uống; nước khoáng (đồ uống); bia.  

 

 
(210) 4-2019-01462 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CJ CORPORATION     (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống chuyên giao đồ ăn và thức uống tại nhà; cung cấp đồ ăn và 

thức uống tại nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống; phục vụ đồ ăn và thức uống do nhà 
hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống có không gian vui chơi cho trẻ em; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; cho thuê thiết bị nấu ăn; quầy phục vụ đồ uống kiểu xe đẩy lưu động; quầy phục 
vụ nước ép; quầy phục vụ rượu; cung cấp thông tin liên quan đến các đặc tính của rượu 
giúp thực khách lựa chọn loại rượu thích hợp, cho thuê bàn làm bếp để chuẩn bị thực 
phẩm dùng ngay.  

 
 

 
(210) 4-2019-01463 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1 
(591) Hồng, ghi. 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu. Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở cá và động vật có vỏ 
được sấy khô, không dùng cho mục đích y tế; nước trái cây nấu đông; sản phẩm sữa dạng 
bột chứa vi khuẩn sinh axit lactic, sữa là chủ yếu.  

 

 
(210) 4-2019-01464 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.11.13; A5.5.20; 

26.1.1 
(591) Tím, xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THE ASPARAGUS  
(VN) 
K11, cư xá Nguyễn Đình Chiểu, Lê Tự 
Tài, phường 4, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã nấu chín; rau đã sấy khô; rau đã bảo quản; rau đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2019-01466 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1 
(591) Hồng, ghi. 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu. Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh bột nhào; bánh kẹo; đá lạnh ăn 

được; đường; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạt [gia vị]; giấm; 
xốt [gia vị]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh putding; mì; ngũ cốc nguyên 
hạt đã qua chế biến; bột cho thực phẩm; giấm có mùi vị; thảo mộc đã qua chế biến [đồ gia 
vị]; cơm sấy khô; bánh kẹo dạng thạch; thực phẩm bổ sung chế độ ăn hàng ngày có thành 
phần chủ yếu là chiết xuất cám gạo, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-01467 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1 
(591) Hồng, ghi. 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu. Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn giàu vitamin, không dùng cho mục đích y tế; nước [đồ 

uống]; nước sinh tố bổ sung ngũ cốc và yến mạch, nước sinh tố là thành phần chủ yếu; đồ 

uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗ trợ sức khỏe 

giúp giảm cảm giác nôn nan khó chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn cao, không 

dùng cho mục đích v tế; chế phẩm không cồn để pha chế đồ uống. 
 

 
(210) 4-2019-01471 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH RHEINOL Việt 
Nam  (VN) 
Lầu 12, Empire Tower, 26-28 Hàm 

Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: hóa chất, dầu nhớt và mỡ bôi trơn, phụ tùng ô tô, xe máy; 

dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức giới thiệu và 

xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các sự 

kiện vui chơi giải trí; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề. 
 

 
(210) 4-2019-01475 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.8; 26.11.3; A25.7.21 

(591) Nâu, xanh lá cây nhạt. 

(731) Công ty cổ phần WILSON Việt 
Nam  (VN) 
Số 13, ngách 33, ngõ 521 Trương Định, 

phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; sàn không 

bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-01476 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 1.15.5; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị viễn 

thông; thiết bị  liên lạc; thiết bị truyền thông.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy 
tính (kể cả trò chơi video) và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ hiệp hội, cụ thể là, đại diện và thúc đẩy lợi ích của các doanh 
nghiệp thành viên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử; dịch 
vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính, điện thoại và mạng cáp quang; thông tin về viễn 
thông liên lạc.  

 
Nhóm 42: Tư vấn bảo mật internet; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; điện 
toán đám mây; dịch vụ an ninh mạng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] cho 
mục đích an ninh mạng; khắc phục các sự cố liên quan đến phần mềm máy vi tính và cài 
đặt phần mềm; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho mục đích an ninh mạng; tư 
vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ viễn thông; cho thuê máy chủ đặt 
web; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; lập trình 
máy vi tính; tư vấn công nghệ máy tính và tư vấn quản trị hệ thống máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2019-01477 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.22; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Phạm Ngọc Hiếu  (VN) 

88 đường Tôn Thất Tùng, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 30: Sản phẩm trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); đồ uống trên 
cơ sở trà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-01478 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; 1.15.5; 6.1.2; 4.5.2 
(591) Đen, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, đỏ, vàng cam, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SORA  (VN) 
Số C3-14, đường DA 1-1, khu dân cư 
LCGRUBY LAND II, phường Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; trung tâm ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2019-01479 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; A11.3.4 
(591) Đen, xanh da trời, trắng, xám. 
(731) Nguyễn Hùng  (VN) 

Số nhà 30, thôn Thanh Bình, xã Phan 
Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 

 
(210) 4-2019-01480 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lục, hồng nhạt, trắng. 
(731) Ngô Thị Hồng  (VN) 

Thôn Yên Đông, xã Quảng Yên, huyện 
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (viên đặt phụ khoa; kén đặt phụ khoa; thuốc 
trị dạ dày). 

 

 
(210) 4-2019-01486 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.8; 2.1.11; 1.15.11; 25.3.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ ăn 
uống Anh Béo  (VN) 
Số 131 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Baozi [bánh bao có nhân]; bánh bao nhỏ; bánh bao làm từ bột mỳ; sủi cảo 

[bánh hấp có nhân]; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; sủi cảo Pelmeni [bánh hấp 
nhân thịt]. 

 

 
(210) 4-2019-01487 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SONGZHENG 
Khoa Kỹ Việt Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, đường 3, xã Phù Lỗ, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển phân phối [điện]; mạch tích hợp; bộ điều chỉnh điện áp 

dùng cho xe cộ; chip [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch IC]. 
 

 
(210) 4-2019-01488 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Xám, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SONGZHENG 
Khoa Kỹ Việt Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, đường 3, xã Phù Lỗ, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển phân phối [điện]; mạch tích hợp; bộ điều chỉnh điện áp 

dùng cho xe cộ; chip [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch IC]. 
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(210) 4-2019-01489 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SONGZHENG 
Khoa Kỹ Việt Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, đường 3, xã Phù Lỗ, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển phân phối [điện]; mạch tích hợp; bộ điều chỉnh điện áp 

dùng cho xe cộ; chip [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch IC]. 
 

 
(210) 4-2019-01490 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.4.4; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SONGZHENG 
Khoa Kỹ Việt Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, đường 3, xã Phù Lỗ, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển phân phối [điện]; mạch tích hợp; bộ điều chỉnh điện áp 

dùng cho xe cộ; chip [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch IC]. 
 

 
(210) 4-2019-01491 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.7.5; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SONGZHENG 
Khoa Kỹ Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 2, đường 3, xã Phù Lỗ, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển phân phối [điện]; mạch tích hợp; bộ điều chỉnh điện áp 

dùng cho xe cộ; chip [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch IC]. 
 

 
(210) 4-2019-01492 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; 26.1.2; A26.1.18; 26.2.7 
(591) Trắng, vàng đồng, vàng nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ LUCAS  (VN) 
292/21-23 Cách Mạng Tháng 8, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 43: Quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-01493 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
xây dựng QT Việt Nam  (VN) 
Phòng 818 tầng 8 tòa nhà văn phòng 
Viwaseen, đường Tố Hữu, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; cho thuê thiết bị xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2019-01494 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ 
EROS  (VN) 
Số 21 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; son 

môi; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2019-01495 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 

Pháp SHAL - Nhà máy nhôm 
Việt Pháp   (VN) 
Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, 
đường Trần Nhân Tông, phường Ninh 
Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh; cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại; khung cửa bằng kim 

loại; phụ kiện cửa bằng kim loại: tay nắm, thanh chuyển động, bản lề, thanh chống gió, ổ 
khóa, vấu chốt cửa, miệng khóa cửa. 
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(210) 4-2019-01496 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 

Pháp SHAL - Nhà máy nhôm 
Việt Pháp  (VN) 
Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, 
đường Trần Nhân Tông, phường Ninh 
Sơn, thành phố Nỉnh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh; cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại; khung cửa bằng kim 

loại; phụ kiện cửa bằng kim loại: tay nắm, thanh chuyển động, bản lề, thanh chống gió, ổ 
khóa, vấu chốt cửa, miệng khóa cửa. 

 

 
(210) 4-2019-01497 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 

Pháp SHAL - Nhà máy nhôm 
Việt Pháp   (VN) 
Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, 
đường Trần Nhân Tông, phường Ninh 
Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh; cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại; khung cửa bằng kim 

loại; phụ kiện cửa bằng kim loại: tay nắm, thanh chuyển động, bản lề, thanh chống gió, ổ 
khóa, vấu chốt cửa, miệng khóa cửa. 

 

 
(210) 4-2019-01500 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) SHENZHEN GUSGU DIGITAL CO., 

LTD.  (CN) 
Rm. 2503, Block B, Bldg. 3, No. 2108 
North Xuegang Rd., Bantian St., 
Longgang Dist., Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; tai nghe; vật 

liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; thiết bị sạc cho pin điện; phích cắm điện. 
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(210) 4-2019-01501 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Hanacos Việt 
Nam  (VN) 
Số 2, đường 3B, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2019-01504 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2 

(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH thiết kế & xây 
dựng Lê Dương  (VN) 
Phòng 01, tầng 01, số 04, Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết 

kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2019-01505 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH thiết kế & xây 
dựng Lê Dương  (VN) 
Phòng 01, tầng 01, số 04, Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; lắp đặt và 

sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
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(210) 4-2019-01506 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Hansun Việt Nam  (VN) 
¤ số 1, lô 8 cụm công nghiệp Lai Xá, xã 
Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; cáp dẫn điện. 

 

 
(210) 4-2019-01508 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.4.4; A26.11.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ 
quảng cáo và triển lãm Minh 
Vi  (VN) 
50 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ cho mục đích quảng cáo hoặc 

thương mại; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ 
tổ chức hội nghị khách hàng (nhằm mục đích quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
trình ra mắt, giới thiệu sản phẩm (dịch vụ quảng cáo); dịch vụ tổ chức phòng trưng bày 
nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-01509 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.4.3; 26.4.9; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ 
quảng cáo và triển lãm Minh 
Vi  (VN) 
50 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ cho mục đích quảng cáo hoặc 

thương mại; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ 
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tổ chức hội nghị khách hàng (nhằm mục đích quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
trình ra mắt, giới thiệu sản phẩm (dịch vụ quảng cáo); dịch vụ tổ chức phòng trưng bày 
nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
 

 
(210) 4-2019-01510 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1 
(591) Đỏ nâu, vàng, xanh dương, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây, tím, da cam, hồng, 
xanh ngọc, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên dịch vụ 
quảng cáo và triển lãm Minh 
Vi  (VN) 
50 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ cho mục đích quảng cáo hoặc 

thương mại; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ 
tổ chức hội nghị khách hàng (nhằm mục đích quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
trình ra mắt, giới thiệu sản phẩm (dịch vụ quảng cáo); dịch vụ tổ chức phòng trưng bày 
nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
 

 
(210) 4-2019-01511 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ 
quảng cáo và triển lãm Minh 
Vi  (VN) 
50 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ cho mục đích quảng cáo hoặc 

thương mại; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ 
tổ chức hội nghị khách hàng (nhằm mục đích quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
trình ra mắt, giới thiệu sản phẩm (dịch vụ quảng cáo); dịch vụ tổ chức phòng trưng bày 
nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1502 

(210) 4-2019-01512 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 3.9.1; A3.9.24; 25.1.25; 

A26.4.24 
(591) Đen, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG 
Investment  (VN) 
Số 110-112, đường Kinh Dương Vương, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2019-01514 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 11.3.18; A11.1.6; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lets Poke  
(VN) 
Phòng 1706, lầu 17, khu B tòa nhà 
Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; 
dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản. 

 

 
(210) 4-2019-01515 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.1.1; A26.1.18; 26.5.9 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại dịch vụ HTV 
Group  (VN) 
24/4D Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt; bánh mì. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-01516 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng, vàng nâu, xanh lá, 

xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại dịch vụ HTV 
Group  (VN) 
24/4D Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải và vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch 

vụ chuyển phát thư tín. 
 

 
(210) 4-2019-01517 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Đoàn Cát  (VN) 

B20/10 khu phố 1, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: sơn các loại (trừ sơn cách 

điện, sơn cách điện), mực in, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, nước 
hoa, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, nước hoa, chế phẩm làm thơm không khí, chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống nắng, 
kem làm trắng da, dầu hoa hồng, gel, sáp thơm bôi tóc, bút chì mỹ phẩm, phấn trang 
điểm, chế phẩm để chăm sóc móng, mặt nạ làm đẹp, mặt nạ dưỡng da, son môi, chế phẩm 
nhuộm tóc, keo xịt tóc, sáp để làm rụng lông, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm xịt làm thơm 
mát hơi thở, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng, chất nhuộm màu, lông mi 
giả, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị nám (mỹ phẩm), dầu gội đầu, xà phòng tắm, sữa 
dưõng thể, sữa tắm, gel tẩy tế bào chết (mỹ phẩm), kem đánh răng, thực phẩm chức năng 
(dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị tàn 
nhang, nến, dầu nhờn, dầu nhớt xe ô tô, dầu nhớt xe gắn máy, dầu nhớt công nghiệp, mỡ 
bôi trơn, dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
tấm lót sàn bằng kim loại, cửa bằng kim loại, máy giặt, máy xay sinh tố chạy điện sử 
dụng trong gia đình, máy ép trái cây chạy điện sử dụng trong gia đình, công cụ và dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa, dĩa, dao cạo, chương trình máy vi tính, phần 
mềm máy vi tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu), phần mềm ứng 
dụng trên máy vi tính (có thể tải về), phần mềm ứng dụng điện thoại di động, điện thoại di 
động, điện thoại bàn, máy vi tính, máy tính xách tay, phụ kiện điện thoại và máy tính, 
khẩu trang, mắt kính, răng giả, răng làm bằng sứ các loại, hàm răng giả, máy đo và điều 
trị mắt (dùng trong mục đích y tế), máy lọc nước; máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt 
trời, thiết bị vệ sinh vòi sen, chậu rửa bát (chén) gắn cố định, bồn cầu, lavabo, đèn điện, 
thiết bị chiếu sáng, khí cầu khí nóng, khí cầu điều khiển được, phương tiện giao thông 
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trên không, ô tô buýt, tàu thuyền, xe đạp, xe máy, đồng hồ, vàng, bạc, đá quý, đàn, giấy, 
văn phòng phẩm, ấn phẩm, cao su thô hoặc bán thành phẩm, nhựa mủ [cao su], cao su 
tổng hợp, cao su lỏng, cao su hoà tan, cbonite [cao su rắn], túi xách, vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại gạch lát nền, gạch ốp tường, giường, tủ, bàn, ghế, ly, thau, chén, đũa, 
nồi, chảo, bình thủy (không dùng điện), dụng cụ thủy tinh, đồ gốm dùng trong gia đình, 
bàn chải đánh răng, ti vi, máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi, chổi, dây thừng, túi vải, vải 
bạt, sợi để dệt, sợi nhân tạo, vải, chăn, đệm, gối, vỏ gối, vỏ đệm, quần áo, giày dép, vớ 
(tất), thắt lưng, mũ nón, thảm, tấm lót sàn, đồ chơi, trò chơi, bộ lắp ráp hình [đồ chơi], bộ 
mô hình thu nhỏ [đồ chơi], bộ điều khiển đồ chơi, trái banh, các loại hạt đã qua chế biến 
như hạt điều, đậu phộng, dầu ăn, mỡ động vật, mỡ thực vật, rau, củ được sơ chế, thịt (thịt 
heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò), cá, mực, sò, ốc, bạch tuộc (không còn sống), các loại khô 
như: khô bò, khô gà, khô nai, khô heo, các loại mắm như: mắm cá, mắm tôm, mắm nêm, 
dăm bông, cá hộp, gia cầm không còn sống như gà, vịt, mứt trái cây (mứt ướt), trứng, xúc 
xích, lạp xưởng, thịt giăm bông, chả lụa, bò viên, cá viên, pa tê, nước mắm, yến sào, trái 
cây đông lạnh, sữa, các sản phẩm sữa, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, lát trái cây sấy 
khô, trái cây đóng hộp, trái cây tươi, hoa tươi, nấm tươi, động vật sống như heo, bò, rau, 
củ, quả tươi (chưa qua chế biến), chế phẩm ngũ cốc, cây giống, hoa tươi, cà phê hạt, cà 
phê bột, cà phê hòa tan, hạt tiêu, trà, trà sữa, ca cao, đường, muối, gạo, gạo nếp, bột sắn, 
bánh, kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm, đồ gia vị, nước tương, tương ớt, kem 
trái cây (đá lạnh), bánh mì, bánh bông lan, bánh kem, bánh ngọt, mì, hủ tiếu, phở, bún, 
cháo gói, nước ép trái cây (giải khát), nước uống làm từ trái cây (giải khát), nước giải khát 
có ga, nước giải khát không có ga, nước khoáng (giải khát), bia, đồ uống không cồn, rượu, 
rượu gừng, rượu gạo, rượu vang, thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-01518 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Đoàn Cát  (VN) 

B20/10 khu phố 1, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: sơn các loại (trừ sơn cách 

điện, sơn cách điện), mực in, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, nước 
hoa, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, nước hoa, chế phẩm làm thơm không khí, chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống nắng, 
kem làm trắng da, dầu hoa hồng, gel, sáp thơm bôi tóc, bút chì mỹ phẩm, phấn trang 
điểm, chế phẩm để chăm sóc móng, mặt nạ làm đẹp, mặt nạ dưỡng da, son môi, chế phẩm 
nhuộm tóc, keo xịt tóc, sáp để làm rụng lông, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm xịt làm thơm 
mát hơi thở, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng, chất nhuộm màu, lông mi 
giả, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị nám (mỹ phẩm), dầu gội đầu, xà phòng tắm, sữa 
dưõng thể, sữa tắm, gel tẩy tế bào chết (mỹ phẩm), kem đánh răng, thực phẩm chức năng 
(dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị tàn 
nhang, nến, dầu nhờn, dầu nhớt xe ô tô, dầu nhớt xe gắn máy, dầu nhớt công nghiệp, mỡ 
bôi trơn, dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
tấm lót sàn bằng kim loại, cửa bằng kim loại, máy giặt, máy xay sinh tố chạy điện sử 
dụng trong gia đình, máy ép trái cây chạy điện sử dụng trong gia đình, công cụ và dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa, dĩa, dao cạo, chương trình máy vi tính, phần 
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mềm máy vi tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu), phần mềm ứng 
dụng trên máy vi tính (có thể tải về), phần mềm ứng dụng điện thoại di động, điện thoại di 
động, điện thoại bàn, máy vi tính, máy tính xách tay, phụ kiện điện thoại và máy tính, 
khẩu trang, mắt kính, răng giả, răng làm bằng sứ các loại, hàm răng giả, máy đo và điều 
trị mắt (dùng trong mục đích y tế), máy lọc nước, máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt 
trời, thiết bị vệ sinh vòi sen, chậu rửa bát (chén) gắn cố định, bồn cầu, lavabo, đèn điện, 
thiết bị chiếu sáng, khí cầu khí nóng, khí cầu điều khiển được, phương tiện giao thông 
trên không, ô tô buýt, tàu thuyền, xe đạp, xe máy, đồng hồ, vàng, bạc, đá quý, đàn, giấy, 
văn phòng phẩm, ấn phẩm, cao su thô hoặc bán thành phẩm, nhựa mủ [cao su], cao su 
tổng hợp, cao su lỏng, cao su hoà tan, cbonite [cao su rắn], túi xách, vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại gạch lát nền, gạch ốp tường, giường, tủ, bàn, ghế, ly, thau, chén, đũa, 
nồi, chảo, bình thủy (không dùng điện), dụng cụ thủy tinh, đồ gốm dùng trong gia đình, 
bàn chải đánh răng, ti vi, máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi, chổi, dây thừng, túi vải, vải 
bạt, sợi để dệt, sợi nhân tạo, vải, chăn, đệm, gối, vỏ gối, vỏ đệm, quần áo, giày dép, vớ 
(tất), thắt lưng, mũ nón, thảm, tấm lót sàn, đồ chơi, trò chơi, bộ lắp ráp hình [đồ chơi], bộ 
mô hình thu nhỏ [đồ chơi], bộ điều khiển đồ chơi, trái banh, các loại hạt đã qua chế biến 
như hạt điều, đậu phộng, dầu ăn, mỡ động vật, mỡ thực vật, rau, củ được sơ chế, thịt (thịt 
heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò), cá, mực, sò, ốc, bạch tuộc (không còn sống), các loại khô 
như: khô bò, khô gà, khô nai, khô heo, các loại mắm như: mắm cá, mắm tôm, mắm nêm, 
dăm bông, cá hộp, gia cầm không còn sống như gà, vịt, mứt trái cây (mứt ướt), trứng, xúc 
xích, lạp xưởng, thịt giăm bông, chả lụa, bò viên, cá viên, pa tê, nước mắm, yến sào, trái 
cây đông lạnh, sữa, các sản phẩm sữa, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, lát trái cây sấy 
khô, trái cây đóng hộp, trái cây tươi, hoa tươi, nấm tươi, động vật sống như heo, bò, rau, 
củ, quả tươi (chưa qua chế biến), chế phẩm ngũ cốc, cây giống, hoa tươi, cà phê hạt, cà 
phê bột, cà phê hòa tan, hạt tiêu, trà, trà sữa, ca cao, đường, muối, gạo, gạo nếp, bột sắn, 
bánh, kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm, đồ gia vị, nước tương, tương ớt, kem 
trái cây (đá lạnh), bánh mì, bánh bông lan, bánh kem, bánh ngọt, mì, hủ tiếu, phở, bún, 
cháo gói, nước ép trái cây (giải khát), nước uống làm từ trái cây (giải khát), nước giải khát 
có ga, nước giải khát không có ga, nước khoáng (giải khát), bia, đồ uống không cồn, rượu, 
rượu gừng, rượu gạo, rượu vang, thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2019-01519 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 13.1.6 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Asia Outdoor 

Sport Travel Gear  (VN) 
Số 86, đường 41, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn 

chiếu sáng công cộng; đèn chiếu sáng công nghiệp; đèn cảm ứng (thiết bị chiếu sáng). 
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(210) 4-2019-01520 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Cam, xanh dương nhạt. 

(731) Lưu Gia Ngọc  (VN) 
28 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện tử như: điện thoại di động; máy tính xách tay; máy quay 

phim; máy chụp ảnh; phụ kiện cho điện thoại; máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-01521 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 

3.7.17 

(591) Vàng nâu. 

(731) Nguyễn Thị Hồng Châu  (VN) 
170/19 đường Tô Ngọc Vân, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, quảng cáo, đại lý kí gửi: mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng. 
 

(210) 4-2019-01522 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giấy Gia Nguyễn  
(VN) 
16/1 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy; khăn giấy. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1507 

(210) 4-2019-01523 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Nguyễn Văn Bẩy  (VN) 
Khu A1, khu đô thị Becamex, phường 

Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ quảng cáo: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-01524 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; yến mạch làm thực phẩm cho con người; kem lạnh; cà phê; 

chè (trà). 
 

 
(210) 4-2019-01525 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; yến mạch làm thực phẩm cho con người; kem lạnh; cà phê; 

chè (trà). 
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(210) 4-2019-01526 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; yến mạch làm thực phẩm cho con người; kem lạnh; cà phê; 

chè (trà). 
 

 
(210) 4-2019-01527 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; yến mạch làm thực phẩm cho con người; kem lạnh; cà phê; 

chè (trà). 
 

 
(210) 4-2019-01528 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; 

khăn giấy. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; yến mạch làm thực phẩm cho con người; kem lạnh; cà phê; 
chè (trà). 
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(210) 4-2019-01529 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sơn 

Sài Gòn  (VN) 
C15/II - C16/II đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2019-01530 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Đoàn Cát  (VN) 

B20/10 khu phố 1, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, chế phẩm phân 

bón, chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng, 
chất ức chế sinh trưởng cây trồng, sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách điện), mực in, 
mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, nước hoa, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, nước hoa, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế 
phẩm tẩy trắng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống nắng, kem làm trắng da, dầu hoa 
hồng, gel, sáp thơm bôi tóc, bút chì mỹ phẩm, phấn trang điểm, chế phẩm để chăm sóc 
móng, mặt nạ làm đẹp, mặt nạ dưỡng da, son môi, chế phẩm nhuộm tóc, keo xịt tóc, sáp 
để làm rụng lông, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở, chế phẩm chống 
nắng, chế phẩm làm rám nắng, chất nhuộm màu, lông mi giả, kem trị mụn (mỹ phẩm), 
kem trị nám (mỹ phẩm), dầu gội đầu, xà phòng tắm, sữa dưỡng thể, sữa tắm, gel tẩy tế 
bào chết (mỹ phẩm), kem đánh răng, thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm 
đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị tàn nhang, nến, dầu nhờn, dầu nhớt 
xe ô tô, dầu nhớt xe gắn máy, dầu nhớt công nghiệp, mỡ bôi trơn, dược phẩm, dược liệu, 
thực phẩm chức năng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm lót sàn bằng kim loại, cửa 
bằng kim loại, máy giặt, máy xay sinh tố chạy điện sử dụng trong gia đình, máy ép trái 
cây chạy điện sử dụng trong gia đình, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, 
kéo, thìa, dĩa, dao cạo, chương trình máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu), phần mềm ứng dụng trên máy vi tính (có thể tải về), 
phần mềm ứng dụng điện thoại di động, điện thoại di động, điện thoại bàn, máy vi tính, 
máy tính xách tay, phụ kiện điện thoại và máy tính, khẩu trang, mắt kính, răng giả, răng 
làm bằng sứ các loại, hàm răng giả, máy đo và điều trị mắt (dùng trong mục đích y tế), 
máy lọc nước, máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh vòi sen, chậu 
rửa bát (chén) gắn cố định, bồn cầu, lavabo, đèn điện, thiết bị chiếu sáng, khí cầu khí 
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nóng, khí cầu điều khiển được, phương tiện giao thông trên không, ô tô buýt, tàu thuyền, 
xe đạp, xe máy, đồng hồ, vàng, bạc, đá quý, đàn, giấy, văn phòng phẩm, ấn phẩm, cao su 
thô hoặc bán thành phẩm, nhựa mủ [cao su], cao su tổng hợp, cao su lỏng, cao su hoà tan, 
ebonite [cao su rắn], túi xách, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gạch lát nền, gạch 
ốp tường, giường, tủ, bàn, ghế, ly, thau, chén, đũa, nồi, chảo, bình thủy (không dùng 
điện), dụng cụ thủy tinh, đồ gốm dùng trong gia đình, bàn chải đánh răng, ti vi, máy lạnh, 
máy giặt, máy hút bụi, chổi, dây thừng, túi vải, vải bạt, sợi để dệt, sợi nhân tạo, vải, chăn, 
đệm, gối, vỏ gối, vỏ đệm, quần áo, giày dép, vớ (tất), thắt lưng, mũ nón, thảm, tấm lót 
sàn, đồ chơi, trò chơi, bộ lắp ráp hình [đồ chơi], bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi], bộ điều 
khiển đồ chơi, trái banh, các loại hạt đã qua chế biến như hạt điều, đậu phộng, dầu ăn, mỡ 
động vật, mỡ thực vật, rau, củ được sơ chế, thịt (thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò), cá, 
mực, sò, ốc, bạch tuộc (không còn sống), các loại khô như: khô bò, khô gà, khô nai, khô 
heo, các loại mắm như: mắm cá, mắm tôm, mắm nêm, dăm bông, cá hộp, gia cầm không 
còn sống như gà, vịt, mứt trái cây (mứt ướt), trứng, xúc xích, lạp xưởng, thịt giăm bông, 
chả lụa, bò viên, cá viên, pa tê, nước mắm, yến sào, trái cây đông lạnh, sữa, các sản phẩm 
sữa, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, lát trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp, trái cây 
tươi, hoa tươi, nấm tươi, động vật sống như heo, bò, rau, củ, quả tươi (chưa qua chế biến), 
chế phẩm ngũ cốc, cây giống, hoa tươi, cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, hạt tiêu, trà, 
trà sữa, ca cao, đường, muối, gạo, gạo nếp, bột sắn, bánh, kẹo, mật ong, nước mật đường, 
bột nở, dấm, đồ gia vị, nước tương, tương ớt, kem trái cây (đá lạnh), bánh mì, bánh bông 
lan, bánh kem, bánh ngọt, mì, hủ tiếu, phở, bún, cháo gói, nước ép trái cây (giải khát), 
nước uống làm từ trái cây (giải khát), nước giải khát có ga, nước giải khát không có ga, 
nước khoáng (giải khát), bia, đồ uống không cồn, rượu, rượu gừng, rượu gạo, rượu vang, 
thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-01532 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.3.4 (540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 
16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-01533 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 (540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 
16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-01534 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; 4.5.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 
16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01535 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 
16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-01536 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 
16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-01537 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 
16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-01538 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Anh Tuân  (VN) 

549/58/23 Lê Văn Thọ, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện; bếp ga; thiết bị khử mùi không khí; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; 

quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió dùng để điều hòa không khí. 
 
 

 
(210) 4-2019-01539 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A14.1.15; 14.1.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Vũ Thị Thanh Như  (VN) 

Thôn 6, xã Cư Mlan, huyện EaSúp, tỉnh 
§¾k L¾k 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; muối chấm hải sản [gia vị]; muối tiêu lá chanh [gia vị]; muối tiêu [gia 

vị]; muối chấm trái cây [gia vị]; ớt xay [gia vị]; tiêu [gia vị]; bột nghệ [gia vị]. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: sữa rửa mặt da nhạy cảm, sữa dưỡng ẩm da nhạy 
cảm, sữa rửa mặt hạt tẩy da nhạy cảm, sữa dưỡng thể cao cấp, sữa tắm cao cấp, dầu gội, 
dầu xả, sữa tắm và gội tự nhiên, sữa tắm tự nhiên, xà bông, nước giặt quần áo bé, nước xả 
quần áo bé, dầu gội dưỡng tóc bóng mượt, dầu xả dưỡng tóc bóng mượt, dầu gội phục hồi 
tóc hư tổn, dầu xả phục hồi tóc hư tổn, dầu gội ngăn ngừa tóc hư tổn và gãy rụng, dầu xả 
ngăn ngừa tóc hư tổn và gãy rụng, dầu gội dưỡng tóc nhuộm, dầu xả dưỡng tóc nhuộm, 
dầu gội ngăn ngừa và giảm gàu, sữa tắm tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm, sữa tắm quả mọng 
va ni dưỡng da, sữa tắm hoa oải hương thư giãn và mềm mịn, sữa tắm dành cho nam, sữa 
tắm dưỡng ẩm tự nhiên, sữa tắm chăm sóc da tự nhiên, sữa tắm, sữa rửa tay cao cấp, sữa 
rửa tay, xà bông cao cấp sữa dê, xà bông, nước rửa chén cao cấp, nước rửa chén đậm đặc, 
nước giặt dành cho loại vải cao cấp, nước xả cao cấp, nước giặt cao cấp, nước tẩy cao cấp, 
nước xả vải cao cấp đậm đặc hương anh đào, nước xả vải cao cấp đậm đặc hương mộc lan 
rừng, nước lau và đánh bóng đồ gỗ, nước lau bếp, nước tẩy dạng kem, nước rửa nhà tắm 
cao cấp, nước lau đa dụng, nước lau kính cao cấp, nước lau nhà cao cấp, nước lau sàn gỗ 
và đồ dùng nội thất gỗ, nước tẩy rửa nhà vệ sinh, nước tẩy rửa nhà vệ sinh hương hoa oải 
hương, nước tẩy rửa nhà vệ sinh hương khuynh diệp, nước tẩy rửa đa năng hương chanh, 
dung dịch đậm đặc vệ sinh nhà vệ sinh hương chanh, dung dịch đậm đặc vệ sinh nhà vệ 
sinh hương dầu khuynh diệp, dung dịch đậm đặc vệ sinh nhà vệ sinh hương hoa oải 
hương, chất tẩy mốc và mảng bám hương chanh, bột giặt tẩy, nước tẩy quần áo, nước xả 
vải, cột tóc, cột tóc nơ, dây cột thể thao, cột ruy băng, kẹp bấm, cột xoắn, băng đô, cột tóc 
đuôi ngựa, sợi cột tóc, kẹp nơ, cài tóc, dây cột tóc thể thao, kẹp tăm, kẹp bướm lớn, kẹp 
bướm nhỏ, kẹp bấm, cài tóc kép, cột ruy băng, cột nơ xoắn, kẹp xước, cài tóc hình sóng, 
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cài tóc năm màu, vòng đeo tay dây cột tóc, dây chuyền băng đô hoa văn chuỗi, băng đô - 
dây chuyền, lược, lược sấy tóc ướt, lược tròn tạo kiểu tóc, lược tròn tạo kiểu tóc - du lịch, 
lược hình trái xoan sợi mềm, lược hình trái xoan sợi mềm - du lịch, lược bàn dẹt sợi mềm, 
lược chữ nhật đầu tròn sợi cứng, bộ lược gia đình, lược bỏ túi, lược dành cho nam, gương 
lớn tay cầm, gương trang điểm, gương trung tay cầm, gương trang điểm hai mặt, lô cuốn 
tóc, lô mút cuốn tóc lọn lớn, lô mút cuốn tóc lọn vừa, lô cuốn tóc lọn lớn, lô cuốn tóc 
xoăn vừa, cọ phấn phủ và má hồng, cọ phấn nền, cọ bóng mắt, cọ viền mắt, cọ tạo dáng 
chân mày, cọ che khuyết điểm, bộ cọ trang điểm sáu dụng cụ, hộp xoay - cọ phấn và má 
hồng, cọ trang điểm nhỏ, cọ phấn phủ má hồng, bộ cọ trang điểm, cọ mút đánh phấn, 
bông rửa mặt cho da nhạy cảm, lông mi giả, keo dán mi, nhíp, dụng cụ chải mi và lông 
mày, dũa móng tay, dũa tạo kiểu và làm bóng móng, miếng tắm xơ mướp và cotton (vải), 
bông tắm xơ mướp, bông tắm siêu mềm, bàn chải tre tắm, bàn chải tre chăm sóc chân, 
găng tay tắm, bông tắm trẻ em, bông tắm, bông tắm tẩy tế bào chết, dây tắm, bàn chải 
tắm, nước lau sàn gỗ và đồ dùng nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-01540 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hyperion  (VN) 

31/7 đường số 5, khu phố 3, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bánh, bánh sừng bò nhân mật ong, bánh sừng bò 

nhân sô cô la, bánh sừng bò nhân mứt mơ, bánh sừng bò nhân mứt anh đào, bánh bông lan 

ngũ cốc, bánh bông lan sữa chua, bánh bông lan lúa mì, bánh qui viên sô cô la, bánh qui 

cacao cốm gạo, bánh qui mật ong, bánh qui sữa chua, bánh qui ngũ cốc, bánh qui bốn loại 

ngũ cốc, bánh qui lúa mì, bánh qui, bánh qui hạnh nhân giòn, bánh qui sô cô la giòn, bánh 

đậu nành giòn, bánh qui lúa mì giòn, bánh qui giòn lá hương thảo và dầu oliu, bánh 

ladyfingers (bánh sâm panh) nguyên gốc ý, bánh puff pastry (bánh ngàn lớp) que vị bơ, 

bánh puff pastry (bánh ngàn lớp) phủ đường, bánh puff pastry (bánh ngàn lớp) nhân kem 

sữa, bánh puff pastry (bánh ngàn lớp) nhân kem sô cô la, bánh puff pastry (bánh ngàn lớp) 

vị bơ tươi, bánh puff pastry (bánh ngàn lớp) cuộn kem hạt dẻ, bánh puff pastry (bánh ngàn 

lớp) cuộn kem, bánh phồng giòn nhân việt quất, bánh phồng giòn nhân lý chua đỏ, bánh 

xốp kem sô cô la, bánh xốp kem va ni, bánh xốp kem hạt dẻ, bánh xốp cuộn, bánh xốp 

cuộn ca cao, bánh qui bơ, bánh qui ca cao, bánh qui bơ ít đường, bánh qui ngũ cốc nguyên 

hạt, bánh qui sô cô la, bánh qui sô cô la và sữa, bánh qui bơ hình thú, bánh qui ca cao 

hình thú rừng nhiệt đới, bánh qui lúa mì và yến mạch hình thú, bánh qui sữa và mật ong 

hình gấu và ong, bánh qui giòn, bánh que chiên, bánh mặn mè mật ong, bánh qui trà 

xanh, bánh qui sữa, bánh qui phúc bồn tử, bánh qui nơ, bánh qui va ni, bánh điếu, bánh 

hạnh nhân và sô cô la, bánh qui hỗn hợp, bánh ngũ cốc, bánh ngũ cốc trẻ em, bánh ngũ 

cốc hữu cơ, bảnh ngũ cốc mật ong giòn, bánh ngũ cốc dâu, bánh ngũ cốc nam việt quất và 

dừa, bánh nướng ốc quế, kẹo, kẹo dẻo cuộn vị cô la, kẹo dẻo cuộn vị nho nhật, kẹo dẻo 
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cuộn vị dâu, kẹo dẻo cuộn vị táo, kẹo dẻo xếp hình, kẹo cao su, kẹo the vị dưa hấu, kẹo xí 

muội, kẹo the vị táo xanh, kẹo dẻo, mì, nui ống, nui xoắn, nui nơ, nui xoắn ba màu, mì lá, 

sốt bò bằm, sốt húng quế, sốt (gia vị), hạt dẻ mềm, thơm sấy dẻo, hỗn hợp trái cây sấy 

dẻo, táo sấy dẻo, chà là, quả sung dè, quả lê dẻo, quả kỷ tử khô, quả mơ dẻo, gừng dẻo, 

quả mận khô, nho khô, hạnh nhân không vỏ, hạnh nhân nguyên vỏ, óc chó nguyên vỏ, 

hạnh nhân rang không vỏ, hạnh nhân thái lát, hạt bí đỏ rang, trái cây hỗn hợp, trái cây 

khô, trái dâu tằm khô, hạt chia, quả lồng đèn, trái kỷ tử hữu cơ, trái cây sấy dẻo hữu cơ, 

táo dẻo hữu cơ, trái mơ sấy dẻo hữu cơ, trái sung sấy dẻo hữu cơ, chà là sấy dẻo hữu cơ, 

trái mận sấy dẻo hữu cơ, snack (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây), sữa đậu nành, 

sữa đậu nành ít béo, sữa đậu nành hương va ni, sữa hạnh nhân, sữa hạnh nhân không 

đường, kem, sô cô la, trứng sô cô la bên trong có chứa đồ chơi, ống nước trái cây. 
 

 
(210) 4-2019-01542 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Đức HPQ  (VN) 
50/1D đường 26, khu phố 5, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại. 
 

Nhóm 19:  Khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng kim loại; cửa, không 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
 

 
(210) 4-2019-01543 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Đức HPQ  (VN) 
50/1D đường 26, khu phố 5, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng kim loại; cửa, không 

bằng kim loại.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
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(210) 4-2019-01544 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Bình  (VN) 
218/7 đường Hải Phòng, phường Tân 
chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất: bàn, ghế, tủ, giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-01545 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.1.1; A26.1.18 
(731) GUANGDONG FORD TRADE & 

LNDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., 
LTD.   (CN) 
Yaqian Village, Shuangshui Town, 
Xinhui District, Jiangmen City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang; hương thơm để thắp; gỗ thơm; chất pha chế dầu thơm; chất nền 

dùng cho nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm làm thơm không khí; hỗn hợp thơm 
làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; nước hoa; chất chiết xuất từ thảo mộc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng bánh; dầu dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng lá cây; vật liệu mài mòn. 

 

 
(210) 4-2019-01546 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.3.3; 5.7.3; 1.5.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thaifood 
Việt Nam  (VN) 
143/22 liên khu 4-5, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm và thú săn (không còn sống); rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; đường; 
mật ong; mật đường. 
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(210) 4-2019-01547 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Họ Trần  (VN) 
Lô 07 đường 4m chợ Hà Thân, phường 
An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-01548 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông nghiệp Alfa VN  (VN) 
Thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-01549 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.22; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông nghiệp Alfa VN  (VN) 
Thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-01550 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 26.1.5; 26.2.7; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Chu Mạnh Thu  (VN) 
Thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên       

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh; thiết bị thu phát sóng.  
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(210) 4-2019-01552 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tomio  
(VN) 
C4, Bửu Long, phường 15, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân.  

 

 
(210) 4-2019-01553 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng & 
thương mại V-Thái  (VN) 
44 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc 

xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; thông tin về xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-01555 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bích 

Châu  (VN) 
456/64 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2019-01556 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bích 

Châu   (VN) 
456/64 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2019-01557 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bích 

Châu   (VN) 
456/64 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2019-01558 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fujin Việt Nam  
(VN) 
Lô 20, liền kề 10, tổ 10, khu đấu giá 
Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-01559 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.5; A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2; 

A26.4.24 
(731) EMIRATES FIRE FIGHTING 

EQUIPMENT FACTORY L.L.C   (AE) 
P.O. Box: 22436, Sharjah, United Arab 
Emirates  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị báo động; quần áo 

bảo hộ bằng amiăng để chống lửa; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; 
màn che bằng amiăng cho lính cứu hỏa; chuông điện báo động; chuông báo tín hiệu; 
chuông (thiết bị báo động); quần áo bảo hộ pbòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; thiết bị dò khói; máy dập lửa; thiết 
bị báo cháy; gậy dập lửa; chăn dập lửa; tầu thuyền chữa cháy; xe chữa cháy; thang thoát 
hiểm; ống vòi cứu hỏa; vòi chữa cháy; áo bảo hộ chống cháy; mũ bảo hiểm; xe chữa cháy 
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có động cơ; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; còi báo hiệu; hệ thống phun 
nước dùng cho cứu hỏa. 

 

 
(210) 4-2019-01560 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NSE PRODUCTS, INC.   (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mặt nạ mỹ phẩm; miếng đệm mỹ phẩm; 

mỹ phẩm được bán như thành phần chủ yếu cho chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; 
mỹ phẩm, miếng đắp mắt dùng cho mục đích mỹ phẩm; gói mặt nạ dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm trước; kem dưỡng da cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm làm tươi mát da; chế phẩm mỹ phẩm hạn chế nếp nhăn sử dụng trên mặt. 

 

 
(210) 4-2019-01562 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.18; 18.3.21; 18.3.23; 26.4.1; 

A26.4.18; 25.5.2 
(540) 

  

(731) Vĩ Thúy Phương   (VN) 
Bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, huyện 
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 31: Chuối tươi. 

 

 
(210) 4-2019-01563 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 21.1.17 
(591) Xanh da trời, xanh đen đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wasol  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Rubyland, số 4 Lê Quát, 
phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất tách dầu; hóa chất dùng trong công nghiệp; chất chống đóng cặn; hóa 

chất làm sạch nước.  
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(210) 4-2019-01565 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị vệ sinh Tân Phương  
(VN) 
18/60 Tăng Nhơn Phú, khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2019-01566 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị vệ sinh Tân Phương  
(VN) 
18/60 Tăng Nhơn Phú, khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2019-01567 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị vệ sinh Tân Phương  
(VN) 
18/60 Tăng Nhơn Phú, khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2019-01568 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.5; 24.13.1 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 

nghệ ánh Dương Sài Gòn  (VN) 
123 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế; máy biến áp. 

 

 
(210) 4-2019-01569 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.13; A5.7.22; 8.3.1; 1.15.19 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, xám, trắng, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; rau sấy khô; xúc xích. 
 

 
(210) 4-2019-01570 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 8.3.1; 1.15.19 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; rau sấy khô; xúc xích. 
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(210) 4-2019-01571 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.8; A5.7.22; 8.3.1; 1.15.19 
(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xám, trắng, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood     (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; rau sấy khô; xúc xích. 
 

(210) 4-2019-01572 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.8; A5.7.22; 8.3.1; 1.15.19 
(591) Tím đậm, tím nhạt, xanh dương, vàng 

nhạt, vàng đậm, xanh lá cây, xám, trắng, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; rau sấy khô; xúc xích. 
 

 
(210) 4-2019-01573 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; 2.5.2 
(591) Cam, xanh dương, vàng, đỏ, nâu, đen, 

trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-01574 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần điện tử Đại 

Liên Thanh   (VN) 
Lô C02, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm thanh 

(mixer); ống nói (micro); tivi (máy thu hình). 
 

 
(210) 4-2019-01575 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Bằng   (VN) 
Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, 

thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.  
 
 

 
(210) 4-2019-01577 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 (540) 

 

(731) Đặng Thị Nụ  (VN) 
Thôn Thượng Đình, xã Nhị Khê, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Túi xách; ví đựng danh thiếp; ví bỏ túi.   
 

Nhóm 25: Quần bơi; thắt lưng (trang phục); quần áo; áo khoác ngoài; dép; giày. 
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(210) 4-2019-01578 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.3.8; A2.3.23 
(591) Vàng, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jido  (VN) 
Tầng 15 tòa nhà VTC online, số 18 Tam 
Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng; xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2019-01579 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.24 (540) 

  

(731) Đinh Thành Long  (VN) 
435/24 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ nón, giày dép.  

 

 
(210) 4-2019-01580 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lưu Duy Thắng  (VN) 
Khu 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 

 
(210) 4-2019-01581 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.13.1 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lưu Duy Thắng  (VN) 
Khu 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 

 
(210) 4-2019-01582 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.6; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Hương  (VN) 
281/19/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón; giày dép.  
 

 
(210) 4-2019-01583 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH luật Doanh 
Chính  (VN) 
29/3 đường số 36, khu phố 8, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 

lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải; 

tư vấn sở hữu trí tuệ.  
 

 
(210) 4-2019-01584 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH luật Doanh 
Chính  (VN) 
29/3 đường số 36, khu phố 8, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 

tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào tạo lại nghề; tổ chức 

và điều khiển hội thảo [đào tạo]. 
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(210) 4-2019-01585 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vạn Niên Xanh  (VN) 
97/3D Tân Thới Nhất 8, khu phố 5, 

phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2019-01586 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) SHENZHEN CHAOYUAN 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 

Rm.2325, Bldg.A, Qunxing Square, 

Hongli Rd., Huaqiang N. Sub-dist., 

Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; bóng đèn chớp [nhiếp ảnh]; thấu kính 

quang học; tai nghe; vỏ hộp loa; thiết bị sạc cho pin điện. 
 

 
(210) 4-2019-01590 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 

lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.  
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(210) 4-2019-01591 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.7.20; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Nguyễn Ngọc Kiên  (VN) 

Phòng 1802 CT1, chung cư 536A Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị điện tử 

đi động.  
 

 
(210) 4-2019-01592 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Tím đậm, trắng, đen. 
(731) AJMAL HOLDINGS & 

INVESTMENTS PRIVATE LIMITED  
(IN) 
1- Cecil Court - 24, Mahakavi Bhusan 
Marg, Colaba, Mumbai - 400001, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa cô đặc; nước hoa dạng xịt; tinh dầu; kem mỹ phẩm; nước 

thơm bôi tay và cơ thể; phấn thơm; bột tan (dùng chọ mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm); mỹ phẩm; dầu dùng cho tóc; nước thơm Cô-lô-nhơ; xà phòng; chất làm thơm 
phòng và hương trầm để đốt trong phòng.  

 

 
(210) 4-2019-01593 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Tím đậm, đen, trắng. 
(731) AJMAL HOLDINGS & 

INVESTMENTS PRIVATE LIMITED  
(IN) 
1- Cecil Court - 24, Mahakavi Bhusan 
Marg, Colaba, Mumbai - 400001, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tập hợp các loại hàng hóa khác nhau, vì lợi ích của người khác, cho phép 
khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa đó, dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các 
cửa hàng bán lẻ, các cửa hàng bán buôn, thông qua thư đặt hàng từ catalô hoặc thông qua 
các phương tiện truyền thông điện tử.  

 

 
(210) 4-2019-01594 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Tím đậm, đen, trắng. 
(731) AJMAL HOLDINGS & 

INVESTMENTS PRIVATE LIMITED  
(IN) 
1- Cecil Court - 24, Mahakavi Bhusan 
Marg, Colaba, Mumbai - 400001, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa cô đặc; nước hoa dạng xịt; tinh dầu; kem mỹ phẩm; nước 

thơm bôi tay và cơ thể; phấn thơm; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm; mỹ phẩm; dầu dùng cho tóc; nước thơm Cô-lô-nhơ; xà phòng; chất làm thơm 
phòng và hương trầm để đốt trong phòng.  

 

 
(210) 4-2019-01595 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Tím đậm, đen, trắng. 
(731) AJMAL HOLDINGS & 

INVESTMENTS PRIVATE LIMITED  
(IN) 
1- Cecil Court - 24, Mahakavi Bhusan 
Marg, Colaba, Mumbai - 400001, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tập hợp các loại hàng hóa khác nhau, vì lợi ích của người khác, cho phép 
khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa đó, dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các 
cửa hàng bán lẻ, các cửa hàng bán buôn, thông qua thư đặt hàng từ catalô hoặc thông qua 
các phương tiện truyền thông điện tử.  
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(210) 4-2019-01596 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SHANGHAI DRAGON-STAR CO., 

LTD.   (CN) 
888 Xingrong Road, Jiading Industrial 
Area, Shanghai, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ khoan tay, thao tác thủ công; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; 

dụng cụ làm vườn, thao tác thủ công; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay); đĩa mài bằng đá 
nhám; lưỡi cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-01597 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.8; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) La Nguyễn Thị Thanh Nguyện  
(VN) 
Xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

 
(210) 4-2019-01598 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.3.1; A3.3.17; A3.3.24; 26.1.1 
(731) CHINA LODGING HOLDINGS (HK) 

LIMITED    (HK) 
Room1502, 15/F, Java Commercial 
Center, No.128 Java Road, North Point, 
Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê 
phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2019-01599 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) CHINA LODGING HOLDINGS (HK) 

LIMITED   (HK) 

Room1502, 15/F, Java Commercial 

Center, No.128 Java Road, North Point, 

Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giaọ dịch 

trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; 

đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê 

phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 

 

 
(210) 4-2019-01600 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) CHINA LODGING HOLDINGS (HK) 

LIMITED  (HK) 

Room1502, 15/F, Java Commercial 

Center, No.128 Java Road, North Point, 

Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch 

trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; 

đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê 

phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-01601 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5; A18.1.9; 

18.1.23; 26.1.1 
(591) Đỏ. trắng, đen. vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Quốc Long  
(VN) 
Thửa đất 428,429,438, tờ bản đồ số 10, 
đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 3, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; dịch vụ trang trí ô tô; dịch vụ sửa xe. 

 

 
(210) 4-2019-01602 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AMASVIN  (VN) 
85 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2019-01603 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; 3.7.17; A5.3.14 
(591) Xám, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
Số 379C, khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, 
phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, kẹo dừa; xuất nhập khẩu bánh kẹo, kẹo dừa. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; thi công xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp trung, 
hạ thế; sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông, dịch vụ vận chuyển hành 
khách. 
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(210) 4-2019-01604 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; 26.11.3; 

1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Trung tâm hỗ trợ hội nhập 

quốc tế thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
149 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo cho mục đích giáo dục; tổ 

chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2019-01625 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.4.18; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) KIM KIHONG   (KR) 

(Yadang-Dong) 75-68, Beonttwigi-Gil, 
Paju-Si, Gyeonggi-Do, Republic Of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Bát (bát to); bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 

nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; chén; đĩa; chảo để rán; dụng cụ nhà bếp; 
ca/chén vại; nồi nấu không dùng điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ đồ uống trà 
[bộ đồ ăn].  

 

 
(210) 4-2019-01626 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.7.25; 26.4.4; 

26.4.10 
(731) BENITO HOME APPLIANCE 

TECHNOLOGY CO., LTD  (SC) 
No.24, Lesperance Complex, Providence 
Industrial Estate, Mahe, Seychelles 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc [đồ đựng]; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; bộ đồ uống cà phê 

[bộ đồ ăn]; ấm đun nước, không dùng điện; lọc cà phê, không dùng điện. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu 
nhỏ; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2019-01627 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Popo  
(VN) 
Số 2, ngách 85/73, đường Tân Xuân, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Kính thể thao; kính bơi; mặt nạ dùng khi lặn và khi bơi; thiết bị trợ giúp nổi 

dùng khi bơi; bộ quần áo lặn; găng tay cho thợ lặn.  
 

Nhóm 28: Bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; đồ chơi lắp ráp; đồ chơi trí tuệ; đồ chơi mô hình 
nhân vật; dụng cụ thể dục, thể thao không xếp trong các nhóm khác. 

 

 
(210) 4-2019-01628 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.2.7; A25.7.3; 26.3.23; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đồ gỗ nội thất Bảo Anh  (VN) 
125-127 quốc lộ 56, ấp Tân Phong, xã 
Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất như: bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất như: bàn ghế, giường tủ, giá kệ. 
 

 

 
(210) 4-2019-01629 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Liên kết 

Quốc tế  (VN) 
Số 27 CMT8, tổ 4, KP 2, phường Xuân 
An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ trường học; trường đào tạo [giáo dục]; 

trường mẫu giáo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

 
(210) 4-2019-01630 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Liên kết 
Quốc tế  (VN) 
Số 27 CMT8, tổ 4, KP 2, phường Xuân 

An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ trường học; trường đào tạo [giáo dục]; 

trường mẫu giáo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

 
(210) 4-2019-01633 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
VINAKIDS  (VN) 
Tầng 3 tòa T6-08, số 643A đường Phạm 

Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-01634 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 25.5.25; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(731) Mai ánh Dương  (VN) 
Số 18, ngách 420/10 đường Khương 

Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2019-01635 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Nguyễn Tá Chính  (VN) 
Thôn Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; dao pha (dao); dao gọt; dao cắt, xén gọt; kéo lớn để cắt, tỉa, xén. 
 

 
(210) 4-2019-01636 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A11.3.4; A5.3.14; 26.1.1; 1.15.15; 2.9.1; 

5.7.27; 5.7.1 

(591) Trắng, đen, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Cà Phê 86  (VN) 
Số 89/32, tổ 32, khu phố 6, phường 

Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 
 

 
(210) 4-2019-01637 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm E-PHARMA  (VN) 
Số 17, ngõ 123 Văn Cao, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-01638 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm E-PHARMA  (VN) 
Số 17, ngõ 123 Văn Cao, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-01639 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 

cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 

giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 

con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 

liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-01640 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; gieo 
trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01641 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián. 
 

 
(210) 4-2019-01642 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián. 
 

 
(210) 4-2019-01643 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián. 
 

 
(210) 4-2019-01644 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián. 

 

 
(210) 4-2019-01645 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) TAOKA CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED  (JP) 
4-2-11, Nishi-mikuni, Yodogawa-ku, 
Osaka-shi, Osaka 532-0006 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm để lưu hóa; chất kết dính sử dụng 

cho mục đích công nghiệp; keo/hồ dán và chất dính sử dụng cho mục đích công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-01648 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; A1.3.20; 2.5.6 
(591) Xanh, trắng, hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế PHARMA CARE  (VN) 
330/55 ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em (quần tã); tã lót dùng cho người không tự chủ được; khăn vệ sinh, 
miếng đệm lót vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-01649 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.5; 24.17.20 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế PHARMA CARE  (VN) 
330/55 ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-01650 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế PHARMA CARE  (VN) 
330/55 ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-01651 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế PHARMA CARE    (VN) 
330/55 ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-01652 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.2 

(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung   (VN) 
Tổ 4, khu 5, phường Hồng Hải, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; chuông cửa đàm 

thoại có hình; thiết bị liên lạc.  
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(210) 4-2019-01653 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn quốc tế BLUE PISCES  
(VN) 
54Bis (lầu 2) Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tư vấn 
về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ soạn thảo tài liệu 
pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng 
cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý. 

 

 
(210) 4-2019-01654 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 

26.1.6 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
đóng gói Hoàng Gia  (VN) 
Số 34 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi rác bằng giấy hoặc chất 
dẻo; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng dính 
bằng chất dẻo, có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng; nhãn không bằng vải; đề can.  

 
Nhóm 17: Bao bì không thấm nước; băng dính không dùng cho mục đích y tế, vãn phòng 
hoặc gia dụng.  

 

 
 

(210) 4-2019-01655 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 9.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ARLO Việt Nam  
(VN) 
Nhà B5, ngách 1, ngõ 187 đường 
Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ.  
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(210) 4-2019-01656 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.23; 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; 

A5.5.20 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH Hương Thảo 
ROSEMARY   (VN) 
Nhà ông Hưng, thôn Phấn Vũ Nam, xã 

Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-01657 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 21.3.1; 21.3.7; 26.1.1; A24.15.7 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH Nhung Nghiêm  
(VN) 
Số 76 Văn Cao, phường Đằng Giang, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ chơi gôn.  
 

 
(210) 4-2019-01658 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đường Văn 
Quang  (VN) 
12/12 Lê Tung, phường 13, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01661 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01662 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01663 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam     (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01664 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01665 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01666 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01667 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01668 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01669 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01670 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1545 

(210) 4-2019-01671 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01672 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01673 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01674 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01675 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA-ViÖt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01676 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01677 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01678 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01679 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01680 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01681 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01682 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01683 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01684 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01685 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01686 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01687 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1550 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01688 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01689 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-01690 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1551 

(210) 4-2019-01691 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01692 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01693 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01697 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) ACTIVEPLUS BLUE COMPANY 

LIMITED  (TH) 
90/23 Moo15 Bangkaew Bangplee 
Samutprakarn, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh burritos [bánh bột ngô 

của Mexico]; bánh trứng nướng; bánh quy; bánh ngọt; bột nhồi; bánh quy mạch nha; thực 

phẩm trên cơ sở yến mạch; kẹo hạt dẻ. 
 

 
(210) 4-2019-01701 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 9.7.1; 26.3.2; 1.15.15; 24.17.24 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh biển, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DAILY OPT  (VN) 
Số 31, Trần Phú, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy 

vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 

về. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-01705 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
quốc tế ALPHA  (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 

Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; mứt quả ướt; 

hạt ngào đường. 

 

Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà); trà; cà phê; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nuớc ép trái cây; đồ uống làm từ 

nước ép trái cây không có cồn; nước uống có gaz; chế phẩm không cồn đề làm đồ uống. 

 

Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ bánh mì, bánh ngọt do nhà hàng thực hiện; tiệm bánh mì, 

bánh ngọt do nhà hàng phục vụ; cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 

hàng ăn uống theo chuỗi; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa. 
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(210) 4-2019-01707 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.16; A17.3.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sự Pháp Minh  
(VN) 
Số nhà 35, tổ 62, ngõ 914 đường Trương 

Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tài chính, bảo hiểm, 

ngân hàng; đánh giá bất động sản; định giá tài sản sở hữu trí tuệ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; cung cấp thông tin về giáo dục và đào tạo. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và 

quyền tác giả; dịch vụ hòa giải; dịch vụ, pháp lý trong lĩnh vực tố tụng. 
 

 
(210) 4-2019-01708 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.13.1; 1.15.23; 26.3.1; 26.1.2; 26.1.10; 

3.7.17; 24.17.15; 24.17.21 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, nâu 

vàng, nâu, xám bạc, trắng. 

(731) Nguyễn Thanh Sơn  (VN) 
161 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế, trà Đinh lăng trà 

Rum, chè (trà), thực phẩm, yến sào, động cơ máy móc, ô tô, động cơ dùng cho phương 

tiện giao thông trên bộ, động cơ kéo, Rô bốt (người máy, máy móc), động cơ dẫn động, 

động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ), máy quay phim (Camera), 

chip điện tử sinh học. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà dưỡng lão; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01709 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 7.3.2 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

bất động sản Phúc Long Điền  
(VN) 
Thửa đất số 709, tờ bản đồ số 1, tổ 1, ấp 
Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất 

động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ mua bán bất 
động sản. 

 

 
(210) 4-2019-01710 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.2.2; 25.12.1 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH tiệm vàng Kim 

Vạn  (VN) 
Thửa đất số 709, tờ bản đồ số 1, tổ 1, ấp 
Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý; đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2019-01714 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Nâu. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Giang Sơn RIVESIDE  (VN) 
Số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 

phường Ka Long, thành phố Móng cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01722 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-01724 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) MEANG JEONGHWAN  (KR) 

3F 16, Mokdongjungangbon-ro 18-gil, 
Yangcheon-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có chức năng làm đẹp; chế phẩm làm sạch da (thông qua 

việc đánh bóng da); que khuếch tán tinh dầu; nước hoa; chế phẩm chăm sóc da (mỹ 
phẩm).  

 

 
(210) 4-2019-01725 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.5.24; 3.5.19; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, nâu nhạt, 

nâu đậm, da cam, da. 
(731) SHI DAJUN  (CN) 

Xiao guan village, No 203 guanli town, 
qi xia city, shan dong province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả (trái cây các loại). 

 

 
(210) 4-2019-01727 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.5; A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15 
(591) Đen, xanh, đỏ, đỏ sẫm, vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Quốc tế GERMAR  (VN) 
Số nhà 32 Lê Chân, khu 2, phường Đại 
Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-01728 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY  (KR) 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe thể thao; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; ô tô tải; xe buýt; xe 

cộ chạy điện. 
 

 
(210) 4-2019-01731 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RF3WORLD Việt 
Nam  (VN) 
132 đường Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2019-01732 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.1 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RF3WORLD Việt 
Nam  (VN) 
132 đường Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01733 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh. 

(731) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 
Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 

2200, Australia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung bằng kim loại để xếp và giữ tấm đá, tấm kính hay tấm vật liệu dùng 

trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá tấm kính hay tấm vật 

liệu, máy cưa, bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá cẩu dùng cho xe nâng. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: kẹp dán đá, ke vuông. 

 

Nhóm 09: áo bảo hộ lao động (phòng chống tai nạn). 

 

Nhóm 12: Xe đẩy đá, xe cút kít, xe nâng đá dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-01734 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh. 

(731) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 
Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 

2200, Australia 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung bằng kim loại để xếp và giữ tấm đá, tấm kính hay tấm vật liệu dùng 

trong lĩnh vực xây dựng.  

 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá, tấm kính hay tấm 

vật liệu, máy cưa, bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá cẩu dùng cho xe nâng. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: kẹp dán đá, ke vuông. 

 

Nhóm 09: áo bảo hộ lao động (phòng chống tai nạn). 

 

Nhóm 12: Xe đẩy đá, xe cút kít, xe nâng đá dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2019-01735 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1 - CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Khung cửa, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
bằng nhựa (vật liệu xây dựng không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-01736 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; 5.3.11; 1.3.1; 1.3.2; 5.5.4; 

A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm sạch 
Củ Sắn Mài  (VN) 
Số 20 ngách 64/65 đường Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzym dùng cho mục 

đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; dược phẩm dùng 
cho người; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; tư vấn 
sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2019-01738 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A19.3.4; 4.3.3; 22.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-01739 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.3.1; 4.3.3; 22.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 

 
(210) 4-2019-01740 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 
 

 
(210) 4-2019-01742 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.1.6; 7.5.10; 6.1.2; 26.1.6; A7.5.6 
(591) Đỏ, xanh xám, xanh lá cây, trắng. 
(731) Trung tâm dịch vụ hạ tầng 

và môi trường đô thị thị xã 
Kỳ Anh  (VN) 
Phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tư vấn kiến trúc; dịch vụ 
trắc địa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01743 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; A16.1.5; 

26.11.22 
(591) Xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty cổ phần RYNAN 

AGRIFOODS  (VN) 
ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón thông minh (tự tan theo lộ trình xác định trước); phân bón tan có 

kiểm soát. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dạng hạt nano. 
 

Nhóm 16: Màng chắn và tấm chắn bằng nhựa tổng hợp dùng để bao gói thực phẩm; màng 
chắn có lỗ thoát khí dùng để bao gói sản phẩm nông nghiệp. 

 
Nhóm 21: Khay đựng thực phẩm đóng gói sẵn có khả năng dự trữ lâu sản phẩm. 

 
Nhóm 30: Gạo, cà phê; chè/trà; ca cao; nước sốt; gia vị.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ các sản phẩm nông nghiệp như hóa chất dùng trong nông 
nghiệp, phân bón, trứng, sữa và sản phẩm làm từ sữa, gạo, cà phê, chè, ca cao, nước sốt, 
gia vị, thức ăn cho động vật thông qua hệ thống siêu thị, qua điện thoại, qua giao dịch trực 
tuyến và thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp và làm vườn; dịch vụ tư vấn nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-01744 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A5.5.20; A25.7.7; 1.15.17 
(591) Xanh đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Trương Thị Nguyệt   (VN) 
Số 33 đường số 6, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ khám chữa bệnh da liễu; dịch 
vụ chăm sóc da. 
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(210) 4-2019-01745 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.15; 5.7.1; 5.9.19; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh non, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xúc tiến đầu tư nông nghiệp 
& thương mại Thế Giới  (VN) 
57/29 Phạm Thái Bường, khu phố Nam 

Thiên, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; rau đã được bảo quản; trái cây lát 

mỏng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; hạt đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-01746 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xúc tiến đầu tư nông nghiệp 
& thương mại Thế Giới  (VN) 
57/29 Phạm Thái Bường, khu phố Nam 

Thiên, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; rau đã được bảo quản; trái cây lát 

mỏng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; hạt đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-01747 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.9.16; 25.1.6; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh đậm, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hải sản Giang 
Ghẹ  (VN) 
688 quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán bánh canh. 
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(210) 4-2019-01748 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.11.3; 5.7.1; 5.7.27; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIO CAFE  (VN) 
Tầng M, tòa nhà Central Park Building, 

208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-01749 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.6 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bà Bà  (VN) 
76 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2019-01750 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.1; 26.4.1; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương hiệu nội 
thất EZHOME   (VN) 
Số 4, ngách 162/130/10 đường Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội         

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị nội thất cho công trình dân dụng; thi công trang trí nội thất công trình dân dụng; 

xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất; 

tư vấn thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01751 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch sinh 
thái Nguyên Bình  (VN) 
Thôn 2, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống), nước có 

ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi 

rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-01752 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nguyên Bình   (VN) 
8/5H đường Trần Não, khu phố 2, 

phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu (đồ gia vị); tương ớt (đồ gia vị); bột canh gia vị; mì chính (bột ngọt); 

hạt nêm (gia vị); nước tương (xì dầu); muối (dùng cho thực phẩm); đường. 
 

 
(210) 4-2019-01754 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dược Quốc Tế  
(VN) 
Tầng 2, BT12, số nhà 8, khu đô thị An 

Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức; sữa cho trẻ sơ sinh; dược phẩm; thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
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1564 

(210) 4-2019-01755 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dược Quốc Tế  
(VN) 
Tầng 2, BT12, số nhà 8, khu đô thị An 
Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức; sữa cho trẻ sơ sinh; dược phẩm; thực phẩm chức năng.    
 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh). 
 

 
(210) 4-2019-01756 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A15.9.11; 26.1.1; 26.1.11; 26.3.1; 26.4.9
(591) Hồng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Đài truyền hình kỹ thuật số 
VTC  (VN) 
Tòa nhà VTC, 23 Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy dò tín hiệu vệ tinh; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị ghi, truyền và tái tạo 

âm thanh hoặc hình ảnh. 
 

Nhóm 38: Truyền hình; truyền phát dữ liệu; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền 
hình; phát sóng truyền thanh; truyền hình không dây. 

 
 

 
(210) 4-2019-01757 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.8; A2.1.23; A2.3.16; 18.1.5; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhà hàng món ý  (VN) 
36 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-01758 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.8; A2.1.23; A2.3.16; 18.1.5; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhà hàng món ý  (VN) 
36 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-01759 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.5.19; 26.13.1; A11.3.3; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, nâu, cam, cam, vàng, xanh 

da trời. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quốc tế bảo An  (VN) 
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà sữa; cà phê; chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho 
đồ uống (trừ tinh dầu).  

 

 
(210) 4-2019-01760 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thuận   (VN) 
129 đường TA 11, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống và thiết bị vệ sinh; mua bán bồn rửa; mua bán bệ xí vệ sinh; 

mua bán bồn tắm; mua bán thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; mua bán ống dẫn 
[bộ phận của hệ thống vệ sinh]. 

 

 
(210) 4-2019-01761 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Thuận  (VN) 
129 đường TA 11, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống và thiết bi vệ sinh; mua bán bồn tắm; mua bán thiết bi làm 

nóng nước dùng cho buồng tắm; mua bán ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; mua 
bán bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; mua bán pin mặt trời. 
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(210) 4-2019-01762 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.1.1; A24.15.7 

(591) Vàng, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hồ Tắc Sáng  (VN) 
59/28 khu phố Bình Phước B, phường 

Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán keo, hồ, chất dính dùng trong công nghiệp; mua bán keo.  
 

 
(210) 4-2019-01763 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xinh COMETICS  
(VN) 
Số nhà 625, đường Mạc Đăng Dung, 

phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh           

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2019-01764 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 19.7.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy tinh 
JINHONG Sơn Đông Trung Quốc  
(VN) 
Số nền 433/125, 434/125, 435/125, 

436/126, đường 16A Tân Đức, KDC Tân 

Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An            

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chai lọ; mua bán bình thủy tinh [bình loại lớn]; mua bán hũ đựng; 

mua bán bình; mua bán bao bì amiăng.  
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(210) 4-2019-01765 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
ty tnhh nghệ Lê Gia  (VN) 
65/6Y ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; bộ điều chỉnh 

ánh sáng đèn điện; bộ trộn âm thanh.  
 
Nhóm 35: Mua bán loa; mua bán micrô; mua bán thiết bị truyền phát âm thanh; mua bán 
bộ ghép nối âm thanh; mua bán bộ điều trỉnh ánh sáng đèn điện; mua bán bộ trộn âm 
thanh.  

 

 
(210) 4-2019-01767 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A26.11.12 
(591) Trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Trương Ngọc Tú  (VN) 
24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành 
phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh            

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh quy; bánh mì; bánh nhân thịt; bánh hấp.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo; mua bán bánh quy; mua bán bánh mì; mua bán bánh ngọt; 
mua bán bánh nhân thịt; mua bán bánh hấp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.   

 

 
(210) 4-2019-01769 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Cường Đô La   (VN) 
Số nhà 43, đuờng 12, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, đóng hộp; cá (không còn sống); rau đã được bảo quản; sữa; hạt (đã chế 

biến); trái cây, đóng hộp.    
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
bánh ngọt; kem lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
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Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; rau cỏ tươi; cá (còn sống).   
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh; 
nước uống có gaz; chế phẩm làm đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2019-01770 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Cường Đô La    (VN) 
Số nhà 43, đuờng 12, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, đóng hộp; cá (không còn sống); rau đã được bảo; sữa; hạt (đã chế biến); 

trái cây, đóng hộp.     
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
bánh ngọt; kem lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; rau cỏ tươi; cá (còn sống).  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh; 
nước uống có gaz; chế phẩm làm đồ uống.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2019-01771 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.7.5; 24.17.18 
(731) Công ty TNHH 1 USD  (VN) 

214 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột; bánh ngọt; các loại bánh từ bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, bột, bánh ngọt, các loại bánh từ bột.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2019-01773 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, nâu, da cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Kim 
Đình  (VN) 
18A Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ căng tin. 
 

 
(210) 4-2019-01774 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Kim 
Đình  (VN) 
18A Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ căng tin. 
 

 
(210) 4-2019-01777 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 3.7.3; A3.7.24; 8.7.11 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 

(731) Đỗ Thị Thanh Nhàn   (VN) 
Thôn An Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; nhà hàng bán đồ ăn nhanh, 

đồ ăn vặt.  
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(210) 4-2019-01778 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3; 

A5.5.20; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh đậm. 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
nông sản - thương mại dịch 
vụ Thanh Nhàn  (VN) 
Nhà ông Hải, thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh 

Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu).  

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; bột nguyên liệu 

trà sữa; nước mật đường.  
 

 
(210) 4-2019-01779 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) WU YUNG-HUI   (TW) 

No. 208 yong hua liu jie road, yi ping 

District, Tai nan city, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán ăn tự phục vụ, nhà hàng bán đồ ăn nhanh, 

đồ ăn vặt.  
 

 
(210) 4-2019-01780 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
SVA  (VN) 
Số 1 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh 

Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2019-01781 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 20.7.1; 26.4.9; 26.5.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thiên Thanh  (VN) 
64/11/2 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); khảo thí giáo dục; dịch thuật; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; huấn luyện về giảng dạy tiếng Anh; hướng dẫn du học nước ngoài. 
 

 
(210) 4-2019-01782 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.7.11; 2.7.23; 2.1.2; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Tấn Vinh   (VN) 
9/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Tân 
Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; trà (chè); ca cao; hạt tiêu.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; quảng cáo cà phê; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ uống có 
ga (đồ uống giải khát) và đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn trà, cà phê và ca cao; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế biến; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn hạt cà phê rang/chưa rang và bột cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng án uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-01783 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.1; A3.4.4; 3.4.13; A3.4.24; A5.3.13; 

A5.3.15; 26.1.1; 26.1.6; 26.7.25 
(591) Đỏ đô, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Điền 
Trúc Gia Lai   (VN) 
81 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; pa-tê thịt; thịt xay hầm nhừ; thịt muối; thịt đã qua xử lý để bảo 

quản lâu; xúc xích. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ hàng hóa; dịch vụ quảng 
cáo; tiếp thị để bán hàng; dịch vụ trưng bày để bán sản phẩm và bán ở siêu thị, đại siêu thị 
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và cửa hàng nhỏ cụ  thể là bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sau: lương thực thực phẩm có 
nguồn gốc động vật, lương thực thực phẩm có nguồn gốc thực vật, các sản phẩm làm vườn 
khác có thể ăn được và đã được chế biến, bảo quản hoặc đông lạnh dùng làm đồ ăn (cụ thể 
gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước, thịt nấu đông, cá 
nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, trái cây tươi, trái cây đông 
lạnh, thảo mộc tươi, rau củ quả tươi, rau củ quả đông lạnh). 

 

 
(210) 4-2019-01786 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.11.5; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Vàng, cam, trắng, đen. 
(731) Hợp tác xã sản xuất - thương 

mại - dịch vụ nấm sạch Bình 
Dương  (VN) 
Thửa đất số 482, tờ bản đồ số 22, tổ 7, 
khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Giá thể trồng nấm. 
 

Nhóm 29: Nấm linh chi sấy khô; nấm bào ngư sấy khô.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi các loại, cụ thể là: nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm rơm; phôi nấm 
các loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: giá thể trồng nấm, nấm linh chi sấy khô, nấm bào ngư sấy khô, nấm 
tươi các loại, cụ thể là: nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm rơm, phôi nấm các loại.  

 
Nhóm 44: Nuôi trồng nấm các loại, cụ thể là: nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm rơm.  

 

 
(210) 4-2019-01787 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Lê Phương Anh  (VN) 

Số 1 Hàng Chuối, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, đồ trang điểm, tinh dầu, xà phòng, nước hoa, gel 

dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-01788 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(731) SHENZHEN YINZHUO INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
201, Lanhai Zhongchuang Industrial 
Park, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; miếng đệm lót chuột máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi 

tính]; phụ kiện phản quang cho trang phục, để phòng ngừa tai nạn giao thông; đĩa compắc 
[bộ nhớ chỉ đọc]; tai nghe thực tế ảo; micrô; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; giao diện âm thanh; pin có thể sạc 
lại; thiết bị đếm bước chân; loa trầm; tai nghe tích hợp micro; máy thu thanh và thu hình; 
vỏ bọc bàn phím; vỏ hộp loa; tai nghe không dây. 

 

 
(210) 4-2019-01789 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) SHENZHEN YINZHUO INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
201, Lanhai Zhongchuang Industrial 
Park, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; miếng đệm lót chuột máy vi 
tính; phụ kiện phản quang cho trang phục, để phòng ngừa tai nạn giao thông; đĩa compắc 
[bộ nhớ chỉ đọc]; tai nghe thực tế ảo; micrô; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; giao điện âm thanh; pin có thể sạc 
lại; Thiết bị đếm bước chân; loa trầm; tai nghe tích hợp micro; máy thu thanh và thu hình; 
vỏ bọc bàn phím; vỏ hộp loa; tai nghe không dây.   

 

 
(210) 4-2019-01790 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 16.1.14 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ICOLINK 
MANAGEMENT  (VN) 
Số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến.  
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(210) 4-2019-01791 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH YUE ZHONG  (VN) 
138 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập các sản phẩm máy may, dụng cụ ngành may mặc.  

 

(210) 4-2019-01792 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Trắng, xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tuyền Phát  (VN) 
143 đường 28, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ massage (mát-xa), bấm huyệt, tắm hơi, xông hơi, chăm sóc sắc đẹp, 

chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-01793 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.1.2 
(591) Nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hà Trọng Nghĩa   (VN) 
Số 71 đường 32, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-01795 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.3; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trạm Cà Phê 
Việt  (VN) 
Xóm Nội, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát. 
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(210) 4-2019-01796 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 
TOKYO Quốc Tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành Phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  

 

 
(210) 4-2019-01797 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 
TOKYO Quốc Tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành Phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  

 

 
(210) 4-2019-01798 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 
TOKYO Quốc Tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành Phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  

 
 

 
(210) 4-2019-01799 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 
TOKYO Quốc Tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành Phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  
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(210) 4-2019-01800 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn sơn 
Tokyo Quốc tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 

 
(210) 4-2019-01801 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn sơn 
Tokyo Quốc tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 

 
(210) 4-2019-01802 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn sơn 
Tokyo Quốc tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 

 
(210) 4-2019-01803 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn sơn 
Tokyo Quốc tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
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(210) 4-2019-01804 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn sơn 
Tokyo Quốc tế  (VN) 
Tầng 5, số 96, phố Ba La, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 

 
(210) 4-2019-01805 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.8; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; A26.11.7; 

26.11.3 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Viethome  (VN) 
Số 70 đường Trường Chinh, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; quản lý bất động 

sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-01806 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.13.8; A3.13.24; A17.2.2; 24.9.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Quang Vinh  (VN) 
Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; cặp da; balo; ví đựng tiền; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày; dép; thắt lưng [trang phục]; mũ lưỡi trai; áo khoác 
ngoài. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo may sẵn, giày, dép, thắt lưng [trang phục], mũ lưỡi 
trai, áo khoác ngoài, túi xách tay, cặp học sinh, cặp da, balo, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán quần áo may sẵn, giày, dép, thắt lưng, áo vét, ca vát, đồng 
hồ đeo tay, đồ trang sức, vòng phong thủy, vòng hạt bằng đá qua mạng; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-01807 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Đô  (VN) 
Số 62, ngõ 637, đường Trương Định, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-01808 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.7.23; 2.7.25; 25.5.25; A11.3.3 

(591) Vàng, hồng, xanh, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tây Hồ  (VN) 
Số 12, ngõ 33, phố Đốc Ngữ, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-01809 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Trịnh Thị Hoa  (VN) 
Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-01810 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Trịnh Thị Hoa  (VN) 

Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01811 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Trịnh Thị Hoa  (VN) 

Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01813 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.15; 26.4.9; 26.4.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Leading 
Electric & Machinery Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê 
Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Điều hòa nhiệt độ; máy làm lạnh; bộ xử lý không khí của điều hòa không khí; 

bộ cuộn dây quạt cho điều hoà không khí; bộ làm mát bằng không khí của điều hòa 
không khí. 

 
 

 
(210) 4-2019-01814 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; A6.19.9; 5.7.3; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh đậm, xanh lá cây, trắng, nâu 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tuấn  (VN) 
23/30/8 Dương Đình Hội, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán gạo. 
 

 
(210) 4-2019-01815 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.4.7 
(731) SU ZEXIN  (CN) 

No. 11, Fengyangsi Village, Guxiang 
Town, Chao'an County, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bể chứa nước tạo áp suất; vòi khoá 

cho ống và đường ống dẫn; bồn tiểu gắn cố định [thiết bị vệ sinh];  buồng vệ sinh; thiết bị 
làm sạch nước; mỏ đốt dùng khí. 

 
 

(210) 4-2019-01816 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.3.3; 26.13.25; 25.3.1 
(591) Trắng, cam, xanh dương. 
(731) C.T.M. CO., LTD.  (TW) 

No. 21, ln. 228, taixi s. Rd., longjing 
dist., taichung city, taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất giày; máy dùng cho ngành công nghiệp cao su (ngoại trừ máy để 

sản xuất lốp xe cộ); máy dùng cho ngành công nghiệp nhựa; máy phun tạo hình nhựa; 
máy tạo hình polyme. 

 
 

 
(210) 4-2019-01817 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) ALMAWIN 

REINIGUNGSKONZENTRATE GMBH  
(DE) 
Talstrasse 2 73650 Winterbach Germany

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp để làm sạch, bao gồm trong nhóm này. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch, bao gồm trong nhóm này. 
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(210) 4-2019-01819 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A24.7.23; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ tươi, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Neighborhood English  
(VN) 
46M, Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-01820 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A26.11.8; A26.4.18 
(591) Màu xanh dương, màu trắng. 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt 
nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất công nghiệp; 
rượu/cồn; bột giấy. 

 
 

 
(210) 4-2019-01821 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.7; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Màu xanh dương, màu trắng, màu đỏ, 

màu đen. 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt 
nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất công nghiệp; 
rượu/cồn; bột giấy. 
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(210) 4-2019-01822 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.24 

(591) Màu đỏ, màu trắng. 

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất công nghiệp; 

rượu/cồn; bột giấy. 
 

 
(210) 4-2019-01823 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A24.15.11 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Hôn Biển  (VN) 
Số 100C/2 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 

thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; dịch vụ phòng nghỉ tại khu nghỉ dưỡng (resort). 
 
 

(210) 4-2019-01825 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A11.3.4; 25.1.6; 26.1.1; A26.4.18 

(591) Đỏ đậm, vàng, nâu, trắng. 

(731) Nguyễn Việt Hưng  (VN) 
Tổ 7A thị trấn Yên Bình, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch 

vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-01826 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.9.1; 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10 

(591) Đỏ đậm, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

đen, trắng. 

(731) Nông Thanh Nghị  (VN) 
Thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: thủy hải sản tươi sống (cá, tôm, cua, mực), thủy hải sản 

đã qua chế biến (cá đã chế biến, tôm đã chế biến, mực đã chế biến, cua đã chế biến), thức 

ăn chăn nuôi, nông sản (rau, củ, quả), thịt gia súc, thịt gia cầm. 
 

 
(210) 4-2019-01827 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.5.3; A3.5.24 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(731) SHlNN CHERNG CO.  (TW) 

No.139, Longxiao St., Guishan Dist., 

Taoyuan City 333, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã chế biến; hạt điều đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-01828 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1 

(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nắp chai không bằng kim loại; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa 

đựng; thùng đựng bằng chất dẻo, để đóng gói hàng hóa; hộp đựng bằng chất dẻo; đồ chứa 

đựng, không bằng kim loại, dùng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp; đồ chứa 

đựng (rỗng) để chứa đựng mỹ phẩm hoặc chế phẩm dưỡng da, dùng cho mục đích thương 

mại hoặc công nghiệp; nắp đậy không bằng kim loại và nút bịt kín không bằng kim loại, 

dùng cho đồ chứa đựng mỹ phẩm hoặc chế phẩm dưỡng da; gương soi cầm tay; gương soi 

dạng gấp gọn dùng cho cá nhân; gương soi trang điểm, dùng cho ví hoặc túi xách của phụ 

nữ; gương soi trang điểm dùng trong nhà; gương soi. 
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(210) 4-2019-01829 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nắp chai không bằng kim loại; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa 

đựng; thùng đựng bằng chất dẻo, để đóng gói hàng hóa; hộp đựng bằng chất dẻo; đồ chứa 

đựng, không bằng kim loại, dùng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp; đồ chứa 

đựng (rỗng) để chứa đựng mỹ phẩm hoặc chế phẩm dưỡng da, dùng cho mục đích thương 

mại hoặc công nghiệp; nắp đậy không bằng kim loại và nút bịt kín không bằng kim loại, 

dùng cho đồ chứa đựng mỹ phẩm hoặc chế phẩm dưỡng da; gương soi cầm tay; gương soi 

dạng gấp gọn dùng cho cá nhân; gương soi trang điểm, dùng cho ví hoặc túi xách của phụ 

nữ; gương soi trang điểm dùng trong nhà, gương soi. 
 

 
(210) 4-2019-01830 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52 ngõ 69 Bùi Huy Bích, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn phản quang cho xe cộ, 

đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu sáng, đèn pha xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-01833 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.9.1; A5.5.20 

(731) CHEN, YUNG - CHING  (TW) 

180, Section 3, Hanko Rd., North 

district, Taichung, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: kéo, kéo cắt, dụng cụ cắt [công cụ cầm tay], 

lược chải chấy (rận), lược thưa để chải tóc, lược. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01834 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 
P605 A5 ĐT Đền Lừ II, Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 

khoẻ; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-01835 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn 
GEEHOME  (VN) 
Lầu 46, tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh). 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: gạch xây dựng, cát, đá, xi măng, ngói lợp, sắt, 

thép, gạch lát nền, thiết bị vệ sinh phòng tắm (bồn tắm, vòi nước, bồn cầu, vòi rửa, vòi 

tắm). 
 

 
(210) 4-2019-01836 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 26.3.2; 

24.11.15; 25.1.25; A1.1.12 

(540) 

  

(731) Phùng Quốc Hùng  (VN) 
Số 164 khu A tổ 10, tổ dân phố Nhật Tảo 

4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01837 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.5; A5.5.20; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý khách 
sạn Bitexco  (VN) 
8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2019-01839 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.3; A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Kaotie Group  

(VN) 
Số 1 Thống Trực, tổ dân phố Kha Lâm 3, 
phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác nhau; vỏ bọc cho dây 

cáp điện; rơ le điện; cầu chì; chuông cửa điện. 
 

 
(210) 4-2019-01840 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.3; A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Kaotie Group  

(VN) 
Số 1 Thống Trực, tổ dân phố Kha Lâm 3, 
phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; quạt điện; nồi cơm điện các loại; bếp hồng ngoại; máy 

lọc nước. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01841 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kaotie Group  

(VN) 
Số 1 Thống Trực, tổ dân phố Kha Lâm 3, 
phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác nhau; vỏ bọc cho dây 

cáp điện; rơ le điện; cầu chì; chuông cửa điện. 
 

 
(210) 4-2019-01842 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kaotie Group  

(VN) 
Số 1 Thống Trực, tổ dân phố Kha Lâm 3, 
phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; quạt điện; nồi cơm điện các loại; bếp hồng ngoại; máy 

lọc nước. 
 
 

(210) 4-2019-01843 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; A24.15.7; A5.11.2; A5.11.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đỏ sẫm, vàng, vàng 

sẫm, nâu nhạt, xám, xanh dương, đỏ 
cam, ghi, vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Andi Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-01844 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.30 

(591) Vàng cam, trắng, tím sẫm, vàng da, đen, 

tím, nâu. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); 

thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng. 
 

 
(210) 4-2019-01845 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.30 

(591) Vàng cam, trắng, tím sẫm, vàng da, đen, 

tím, nâu. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quí; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ thuật bằng đá 

quí và kim loại quí. 
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(210) 4-2019-01846 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.30 

(591) Vàng cam, trắng, tím sẫm, vàng da, đen, 

tím, nâu. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 

giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao 

gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; đổi tiền; giao dịch kinh doanh tài chính và các 

kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; bảo 

hiểm; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tài 

chính; tiền gửi bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu 

tư phù hợp với chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch 

vụ ủy thác bất động sản; dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính và ngân hàng 

trong nhóm này. 
 

 
(210) 4-2019-01847 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A16.1.5; 26.11.3; 26.11.22 

(591) Vàng cam, trắng, tím sẫm, tím. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); 

thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01848 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A16.1.5; 26.11.3; 26.11.22 

(591) Vàng cam, trắng, tím sẫm, tím. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quí; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ thuật bằng đá 

quí và kim loại quí. 
 

(210) 4-2019-01849 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A16.1.5; 26.11.3; 26.11.22 

(591) Vàng cam, trắng, tím sẫm, tím. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 

giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao 

gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; đổi tiền; giao dịch kinh doanh tài chính và các 

kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; bảo 

hiểm; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tài 

chính; tiền gửi bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu 

tư phù hợp với chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch 

vụ ủy thác bất động sản; dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính và ngân hàng 

trong nhóm này. 
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(210) 4-2019-01850 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01851 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia    (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01852 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia    (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01853 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BELLELUMIERE 
CANARY   (VN) 
Lô F3, tầng 1, trung tâm mua sắm Aeon, 
khu phức hợp Canary, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi; dịch vụ massage (mát-xa); dịch vụ xoa bóp, dịch vụ cắt tóc, 
gội đầu; dịch vụ thẩm mỹ (thẩm mỹ viện).  

 

 
(210) 4-2019-01854 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 19.13.22 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH phòng khám 

Bản Việt  (VN) 
152/26 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh (y tế).  

 

 
(210) 4-2019-01855 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 2.7.9; 2.7.10; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH phòng khám 

Happy Baby  (VN) 
50 Bàu Cát 5, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh (y tế). 
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(210) 4-2019-01856 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.13; A5.7.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Mạnh   (VN) 
105A đường 30 tháng 4, pbường Thanh 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Quán nước giải khát; quầy rượu (quán bar); nhà hàng ăn uống, quán ăn uống; 

khách sạn; nhà nghỉ (không dùng cho mục đích chữa bệnh). 
 

 
(210) 4-2019-01857 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 26.13.1 

(731) GOODD APPETITE CO., LTD.   (TW) 

No.263, huzinei rd., west Dist., Chiayi 

City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; kẹo; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; bột sắn viên tròn; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi.  
 

 
(210) 4-2019-01858 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A12.1.10 

(731) Công ty cổ phần ALOSOFA  
(VN) 
Thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất: nệm, gối; giường; tủ; bàn ghế gỗ; bàn ghế sa 

lông.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, trưng bày các sản phẩm trang trí nội thất, cụ thể: nệm, gối, 

giường, tủ, bàn ghế gỗ, bàn ghế sa-lông.  
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(210) 4-2019-01859 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A11.1.2; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Đào Vĩ Toàn  (VN) 

77/9 Hà Tôn Quyền, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trái cây, nước giải khát có ga, đồ uống không cồn, 

nước ép trái cây đóng lon, trái cây sấy, bột giải khát hòa tan. 
 

 
(210) 4-2019-01860 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; A1.1.10; 

A24.15.7; 21.3.13 
(591) Vàng, xám, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH THE NUTRIPRO  
(VN) 
1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng làm từ bột acai; chất bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; 

chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein 
dùng cho ăn kiêng; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm 
vitamin. 
 
Nhóm 29: Sữa giàu anbumin; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa giàu protein; nước sữa. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; giới 
thiệu, trưng bày sản phẩm; thiết kế vật liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu. 

 
Nhóm 41: Trại tập luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; điều hành các lớp thể dục 
thể hình; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện viên 
cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình). 

 

 
(210) 4-2019-01861 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Dương  (VN) 
Số 19 ngõ 167 đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thời trang nam (nữ), giày (dép), mũ (nón), thắt lưng 
(trang phục).  

 

 
(210) 4-2019-01862 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A25.7.7 
(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
Hoàng Nam   (VN) 
Liền kề 23, « số 37, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2019-01863 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2019-01864 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng FDC   (VN) 
236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp và công trình dân dụng); giám sát việc xây 

dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ chống ẩm (trong xây dựng); san lấp 
mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; đại lý vận tải; vận chuyển hành khách; 
vận chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa; đại lý bán vé (vé xe, vé tàu, vé máy bay).  
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Nhóm 40: Xử lý môi trường.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết 
kế phần cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-01865 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) YU, TSUNG-MIN   (TW) 

No. 28, Ln. 451, Zhongshan N- Rd., 
Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ 

giới thiệu, môi giới việc làm; mua bán: quần áo, ly cốc, đĩa, mắt kính, đồ trang trí thủ 
công mỹ nghệ, ốp lưng điện thoại, vật liệu xây dựng (gồm: gạch, ngói, gỗ, sơn, sắt, thép, 
bột trét tường, xi măng, tấm ván dán), vách ngăn phi kim loại, cửa phi kim loại, trần phi 
kim loại, sản phẩm cho mẹ và bé (gồm: sữa, thực phẩm cho em bé, tã, bỉm, ghế em bé, 
nôi, xe đẩy, địu em bé, dụng cụ tắm và vệ sinh bé, đồ chơi, sách vở, khăn lau, chăn, chiếu, 
mũ, yếm, bao tay chân, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho 
trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng cho 
trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, thiết bị hâm nóng bình sữa bơm dùng 
để hút sữa mẹ, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, bình sữa cho trẻ em bú, núm 
vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh, dây đai giữ em 
bé). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống.  

 

 
(210) 4-2019-01866 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) VIETHOPE, INC   (US) 

340 S Lemon Avenue #9666 Walnut, 
California 91789 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); cung cấp thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm cho 

mục đích văn hoá hoặc giáo dục, hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục), 
tổ chức các cuộc thi (nhằm mục đích giáo dục và giải trí); dịch vụ tư vấn giáo dục. 
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(210) 4-2019-01869 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại và vận tải Chính Thành  
(VN) 
Cụm dân cư số 8, xã Liên Phương, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi phun nước; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa sen; vòi cho ống và đường 
ống dẫn nước; vòi khóa cho ống và đường ống dẫn nước; miệng vòi chống tóc nước. 

 

Nhóm 17: ống vòi tưới nước; ống mềm không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-01870 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.5.2; 25.1.6; 26.7.25
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) UNI-PHARMA KLEON TSETIS 

PHARMACEUTIEAL 
LABORATORIES S.A.  (GR) 
14th Klm.National Road 1, Gr-145 64, 
Kifissia - Greece 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc giảm đau; thuốc hạ sốt.  

 

 
(210) 4-2019-01873 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.1.7; 26.4.2; A26.4.24; 1.17.25 
(731) FORMOSA WATCH CO., LTD.   (TW) 

6f., no.30, ln. 513, ruiguang rd., neihu 
dist., taipei city 11492, taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ chạy điện; đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo 

tay; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đạị lý xuất nhập khẩu; marketing; 
dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ. 
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Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ; sửa chữa đồng hồ đeo tay 
 

 
(210) 4-2019-01874 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No.138, 

Palembang, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều.  
 

 
(210) 4-2019-01875 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 9.9.1; A9.9.3; A9.9.11 

(731) VANS, INC.  (US) 

1588 South Coast Dr., Costa Mesa, 

California 92626, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép [trong nhóm này]. 
 

 
(210) 4-2019-01876 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Châu  
(VN) 
33/10/13 Trần Quang Cơ, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và đại lý xuất nhập khẩu tinh dầu. 
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(210) 4-2019-01877 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; A2.1.16; A2.1.18; 25.1.5; 25.1.9; 

A25.1.10; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Nam Hải  (VN) 
Tầng 5, số nhà 30, ngõ 53, phố Linh 

Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu trà, chè. 
 

 
(210) 4-2019-01878 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 7.15.1 

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
Thái Bình  (VN) 
Lô đất 33954,4m2, xã Đông Lâm, huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói; đá xây dựng; xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-01879 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xám đen, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Consultosee  
(VN) 
Số 85/2B Trần Kế Xương, phường 7, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh 

nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; khảo sát kinh 

doanh thương mại; nghiên cứu kinh doanh. 
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(210) 4-2019-01880 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Việt Nguyên   (VN) 
P802, tòa nhà VietNam Business, 57-59 
Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: hóa chất (dùng trong công nghiệp), vật liệu xây dựng 

(sắt, quặng kim loại), máy công nghiệp (máy nén khí, máy xúc), thép (dùng trong xây 
dựng), đồ gia dụng (máy xay sinh tố).  

 

 
(210) 4-2019-01881 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Việt Nguyên   (VN) 
P802, tòa nhà VietNam Business, 57-59 
Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]; hóa chất (dùng trong công nghiệp), vật liệu xây dựng 

(sắt, quặng kim loại), máy công nghiệp (máy nén khí, máy xúc), thép (dùng trong xây 
dựng), đồ gia dụng (máy xay sinh tố).  

 

 
(210) 4-2019-01882 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Việt Nguyên  (VN) 
P802, tòa nhà VietNam Business, 57-59 
Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]; hóa chất (dùng trong công nghiệp), vật liệu xây dựng 
(sắt, quặng kim loại), máy công nghiệp (máy nén khí, máy xúc), thép (dùng trong xây 
dựng), đồ gia dụng (máy xay sinh tố).  

 

 
(210) 4-2019-01883 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

22 Malacca Street # 04-03 Rb Capital 
Building, Singapore 048980  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-01884 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

22 Malacca Street # 04-03 Rb Capital 
Building, Singapore 048980  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2019-01886 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Giải pháp Chiếu sáng Đô thị  
(VN) 
232, ấp Vĩnh Thái, xã Vang Quới Tây, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; bóng 

đèn; vỏ đèn; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị chiếu sáng, đèn, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
[LEĐ], bóng đèn, vỏ đèn, đèn chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01887 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH vàng bạc Luân 

Báu  (VN) 
Số 230, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; vàng; bạc; ngọc trai; đá bán quý. 
 

 
(210) 4-2019-01888 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rox  (VN) 
 P.702A tầng 7, tòa nhà CentrePoint, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghệ, dầu nhờn; dầu nhiên liệu. 
 

Nhóm 07: Máy làm sạch máy móc công nghiệp (cụ thể: dùng để vệ sinh/ làm sạch các 
loại máy công nghiệp).  

 

Nhóm 22: Dây rút (dây seal) không bằng kim loại dùng để đóng gói, buộc hoặc quấn.  
 

 
(210) 4-2019-01889 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thắng   (VN) 
154/4/2 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối sản phẩm: pi, pin Lithium.  

 

 
(210) 4-2019-01890 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ, xám bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Smentor  (VN) 
122/24 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phồ Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-01891 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) REVOLUTIONRACE AB    (SE) 

Nils Jakobsongatan 5D, 504 30 Boras, 
Sweden   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Sáp để hoàn thiện sợi, vải, hàng dệt; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc; 

hóa chất dùng để ngâm tẩm thấm ướt sợi, vải, hàng dệt; hoá chất để ngâm tẩm thấm ướt 
da thuộc; hóa chất để xử lý trang phục may mặc; chế phẩm chống dấu vết  vết màn; hợp 
chất chống thấm nước; sáp để hoàn thiện sợi, vải, hàng dệt, có đặc tính chống thấm nước. 

 
Nhóm 18: Túi; túi dùng thường ngày; túi đựng quần áo khi đi du lịch; túi cho người leo 
núi; túi có bánh xe; túi thể thao; túi mềm dùng để đựng quần áo; túi đựng quần áo thể 
thao; túi thể thao đa năng.    

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo giữ nhiệt; quần áo chịu được tác động của thời tiết; quần áo 
chịu được thời tiết xấu; quần áo chống thấm nước (áo mưa); quần áo chịu gió, quần áo thể 
thao; áo lông cừu; quần áo đan; áo vét [trang phục]; áo khoác là quần áo thể thao; áo 
không thấm nước và có mũ che dính liền; áo khoác chần bông [trang phục]; quần dài; 
quần nỉ; quần dài chống thấm nước; bộ quần áo để chạy bộ [trang phục], quần vải lửng; 
đồ mặc thân trên [trang phục]; đồ mặc thân dưới [trang phục]; quần ống túm để đi bộ; áo 
nịt len thể thao và quần ống túm thể thao; đồ mặc thân trên bằng lông cừu; áo thun ngắn 
tay; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; đồ lót chức năng; quần lót dài; bít tất ngắn cổ 
và tất dài; bít tất thấm mồ hôi; đồ đi chân; giày; giày không thấm nước; giày lười; giày thể 
thao; giày để leo núi; giày cao cổ; giày cao cổ chống thấm nước; dép; giầy ống ngắn; đồ 
đội đầu; tấm che nắng [đồ đội đầu]; mũ với tấm che nắng; mũ [đồ đội đầu]; khăn choàng 
cổ [trang phục]; thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2019-01893 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) REVOLUTIONRACE AB    (SE) 

Nils Jakobsongatan 5D, 504 30 Boras, 
Sweden   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Sáp để hoàn thiện sợi, vải, hàng dệt; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc; 

hóa chất dùng để ngâm tẩm thấm ướt sợi, vải, hàng dệt; hoá chất để ngâm tẩm thấm ướt 
da thuộc; hóa chất để xử lý trang phục may mặc; chế phẩm chống dấu vết  vết màn; hơp 
chất chống thấm nước; sáp để hoàn thiện sợi, vải, hàng dệt, có đặc tính chống thấm nước. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 18: Túi; túi dùng thường ngày; túi đựng quần áo khi đi du lịch; túi cho người leo 
núi; túi có bánh xe; túi thể thao; túi mềm dùng để đựng quần áo; túi đựng quần áo thể 
thao; túi thể thao đa năng.    

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo giữ nhiệt; quần áo chịu được tác động của thời tiết; quần áo 
chịu được thời tiết xấu; quần áo chống thấm nước (áo mưa); quần áo chịu gió, quần áo thể 
thao; áo lông cừu; quần áo đan; áo vét [trang phục]; áo khoác là quần áo thể thao; áo 
không thấm nước và có mũ che dính liền; áo khoác chần bông [trang phục]; quần dài; 
quần nỉ; quần dài chống thấm nước; bộ quần áo để chạy bộ [trang phục], quần vải lửng; 
đồ mặc thân trên [trang phục]; đồ mặc thân dưới [trang phục]; quần ống túm để đi bộ; áo 
nịt len thể thao và quần ống túm thể thao; đồ mặc thân trên bằng lông cừu; áo thun ngắn 
tay; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; đồ lót chức năng; quần lót dài; bít tất ngắn cổ 
và tất dài; bít tất thấm mồ hôi; đồ đi chân; giày; giày không thấm nước; giày lười; giày thể 
thao; giày để leo núi; giày cao cổ; giày cao cổ chống thấm nước; dép; giầy ống ngắn; đồ 
đội đầu; tấm che nắng [đồ đội đầu]; mũ với tấm che nắng; mũ [đồ đội đầu]; khăn choàng 
cổ [trang phục]; thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2019-01894 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ ẩm 
thực LIGHT CT  (VN) 
373 Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2019-01895 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-01897 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Xanh   (VN) 
Số 2 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1605 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2019-01898 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Xanh   (VN) 
Số 2, Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2019-01899 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 25.1.25; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Xanh   (VN) 
Số 2 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kìếm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2019-01900 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  

(731) Công ty cổ phần thiết kế kiến 
trúc xây dựng Toàn Cầu  (VN) 
Khu B, Lỗ Đồ, Vam, Cửa Cầu, Đìa 
Ngoài, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01901 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.27; 5.7.3; 

5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, nâu đậm, 

nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty CP xuất nhập khẩu cà 
phê Đà Lạt  (VN) 
Số 115 quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2019-01902 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; A25.3.3; 26.4.4; 26.4.7 
(731) SUK, YONG-DO  (KR) 

No.130, Noi-gil, Nongong-eup, 
Dalseong-gun, Daegu, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; trái cây được bảo quản; rau củ được bảo quản; tảo bẹ đã 
qua chế biến; tảo tía dạng lát mỏng sấy khô (món hoshi-non); tảo biển nướng; tảo tía dạng 
bột; tảo biển dạng lát mỏng chiên giòn; rau củ đông lạnh; món ăn phụ có thành phần chủ 
yếu là thịt, cá, trái cây, rau củ hoặc tảo đã qua chế biến; tảo biển được bảo quản dùng cho 
thực phẩm; cá [không còn sống]; chiết xuất tảo biển cho thực phẩm; thực phẩm trên cơ sở 
tảo biển đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2019-01905 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.1; 7.5.10; 7.1.5; 25.1.5 
(591) Đen tuyền, đỏ tươi, nâu đồng vàng sáng, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Phương  (VN) 
Số 6, tổ 6 - ngõ 493 phố Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; quảng cáo qua thư; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp, sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi (giáo 
đục hoặc giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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diễn thời trang cho mục đích giải trí; xuất bản sách; viết kịch bản, không dành cho mục 
đích quảng cáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo), tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-01906 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 5.3.20 
(591) Màu nâu, nâu nhạt, xanh lá, xanh non, 

đen, trắng, xám. 
(731) Hợp tác xã nhung hươu Cẩn 

Thành  (VN) 
Thôn 3, xã Sơn Giang, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng). 

 

Nhóm 31: Hươu giống. 
 

 
(210) 4-2019-01907 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 5.3.20; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Nâu, nâu nhạt, xanh lá, xanh non, đen, 

trắng, màu be, cam, vàng chanh, xanh lá 
mạ. 

(731) Hợp tác xã Nhung Hươu Cẩn 
Thành  (VN) 
Thôn 3, xã Sơn Giang, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng). 

 

Nhóm 31: Hươu giống. 
 

(210) 4-2019-01908 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp An 
Nông  (VN) 
Thôn Kéc, xã Hòa Trạch, huyện Bố 
Trạch, tỉnh Quảng Bình 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-01909 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.6; 26.1.1; A3.7.24; 26.7.25; 25.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ môi 
trường thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
273 Điện Biên Phủ, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý rác thải. 
 

 
(210) 4-2019-01910 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.6; 26.1.1; A3.7.24; 26.7.25; 25.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ môi 
trường thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
273 Điện Biên Phủ, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý rác thải. 
 

 
(210) 4-2019-01911 (220) 15.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hà  (VN) 
20/01/06 đường Đặng Thùy Trâm, 

phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà [chè]; đồ uống trên cơ sở trà. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01913 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A7.1.11; 7.1.24; A5.1.5; 

A5.1.16 
(591) Xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cây xanh 
Gia Nguyễn  (VN) 
482/10/59 Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2019-01914 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Giang Thị Kim Cúc  (VN) 
812 Trường Sa, phường 14, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại (trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, 

báo, tạp chí, internet, truyền thông mạng, maketting trực tuyến, dịch vụ đa phương tiện 
multi-media); dịch vụ cung cấp thông tin trên internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương 
mại, mua bán hàng hóa). 

 

 
(210) 4-2019-01915 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Hoàng Trúc Giang  (VN) 
58/26/13G Phan Chu Trinh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động vẽ tranh; tổ chức trưng bày triển lãm tác phẩm nghệ thuật đương đại 

và tác phẩm của nghệ sĩ; đào tạo mỹ thuật đương đại. 
 

 
(210) 4-2019-01916 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Hoàng Trúc Giang  (VN) 
58/26/13G Phan Chu Trinh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Hoạt động vẽ tranh; tổ chức trưng bày triên lãm tác phẩm nghệ thuật đương đại 
và tác phẩm của nghệ sĩ; đào tạo mỹ thuật đương đại. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01917 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Hàn Việt  (VN) 
Số 1135 đường Giải Phóng, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; ấm điện; chậu rửa bằng inox 

dùng trong nhà bếp (gắn cố định); thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và 

công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-01918 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.4; 2.1.1; 2.3.1; 

4.5.21 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế DK Việt Nam  (VN) 
Tầng 02, tòa nhà Hado Bulding, số 02 

Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 

phòng. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2019-01920 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Tiệm giò chả Đắc Tô  (VN) 
104 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giò chả, giò thủ, xúc xích, lạp xưởng, chà bông. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01921 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Mai Anh 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 295, ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; guano (phân chim/phân gà/phân vịt) dùng làm 

phân bón (phân bón tự nhiên làm từ chân chim, gà vịt); phân hữu cơ (phân bón); than bùn 
(phân bón); cacbon/than hoạt tính. 

 

 
(210) 4-2019-01922 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; A24.15.7 
(591) Xanh lá, màu đen, màu trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Mai Anh 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 295, ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; guano (phân chim/phân gà/phân vịt) dùng làm 

phân bón (phân bón tự nhiên làm từ chân chim, gà vịt); phân hữu cơ (phân bón); than bùn 
(phân bón); cacbon/than hoạt tính. 

 
 

 
(210) 4-2019-01923 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
MDGROUP  (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 
3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng 

chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, khẩu trang y tế, đồ ăn và thức 
uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống nắng, dầu xoa bóp cho trẻ 
em, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho người, chế phẩm đánh răng, 
bàn chải đánh răng, gel và nước xịt dùng cho tóc, son môi và son bóng, nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao cạo râu và lưỡi 
dao cạo râu, bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị và dụng cụ y tế thông 
thường, 
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(210) 4-2019-01926 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
MDGROUP  (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 
3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới, mua và bán bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa 

hàng, gian hàng, quầy hàng, nhà ở; tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật).  
 

 
(210) 4-2019-01927 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-01928 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-01929 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-01930 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2019-01931 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2019-01932 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2019-01933 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem dưỡng tay chân, 

son môi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01934 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01935 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2019-01936 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.2; 26.3.3; A26.11.8; A26.11.9; 

26.11.3 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 
263/36/3 Nguyễn Thái Sơn, phường 07, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị âm thanh. 

 

 
(210) 4-2019-01937 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty CP giải pháp năng 
lượng Việt  (VN) 
8 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; máy rung 

dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị sao chụp 
[dạng chụp ảnh, tĩnh điện, điện]; thiết bị đo; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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đích y tế; thiết bị chẩn đoán, không dùng cho mục đích y tế; công cụ giám sát [chương 
trình máy tính]. 

 
Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; biên tập số liệu thống kê. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn. 

 

Nhóm 41: Giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội 
thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo tập huấn; tổ chức và điều khiển hội thảo tập 
huấn; huấn luyện [đào tạo]. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. 

 

 
(210) 4-2019-01938 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.12; A3.9.24; 

A3.9.4 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ECOCARE Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Plaschem, số 652, 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không 

chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế 
phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn.  

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng diệt khuẩn; chất tẩy uế; xà 
phòng khử trùng/tẩy uế; chất tẩy uế cho hóa chất vệ sinh; chất diệt động vật có hại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2019-01939 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thuận  (VN) 
2941/32/34 Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, quán cà phê và quán giải khát  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01940 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Quang 
Phát  (VN) 
Số 11, ngõ 291 đường Phú Thịnh, 
phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa lưới chống muỗi và các loại côn trùng bằng kim loại; lưới chống côn trùng 

bằng kim loại; lưới an toàn ban công bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim 
loại; cửa ra vào bằng kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2019-01942 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 18.5.1; A1.1.10; 

A1.1.5; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH giáo dục - du 

lịch SPECIAL LIFE  (VN) 
286 đường Phạm Hùng, phường Lê Bình, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2019-01943 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Minh Lệ Khải  (VN) 
Số 443, khóm 2, phường Láng Tròn, thị 
xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; trang sức mỹ nghệ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vàng trang sức mỹ nghệ, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức 
bằng kim loại khác. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1617 

(210) 4-2019-01944 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Chiêm Thiện Phước  (VN) 
358 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-01945 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A9.7.19; A26.4.6 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh quán ăn gia 
đình Ba Lết  (VN) 
142/B1, đường Mậu Thân, phường An 

Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-01946 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.2.7; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh đen. 

(731) Hộ kinh doanh Đại Phát  (VN) 
Tổ 10, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt; cửa inox. 

 

Nhóm 35: Mua bán: cửa nhôm, cửa kéo, cửa sắt, sắt thép các loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01947 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.2.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  
(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; dây đeo đồng hồ. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-01955 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm E.B.C 
Giang Điền    (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2019-01956 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm E.B.C 
Giang Điền   (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01957 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Hồng, xanh lá, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lưu Hữu Sơn  (VN) 
130/12 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  
 

Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-01958 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư và phát triển kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội           

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2019-01959 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Phạm Văn Tuyên  (VN) 

Thôn 3, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ cho mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ thuật làm từ gốm, sứ và đất 

nung; đồ gồm, sứ, đất nung để chứa, đựng.  
 

 
(210) 4-2019-01960 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 25.1.5; 25.1.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thành Xương  (VN) 

33/29A Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bột mì; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh mì kẹp nhân; cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01961 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Lê Anh Tuấn  (VN) 
B7-02 C/c V-Star, KP2 Phó Thuận, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ lấy ráy tai.  
 

 
(210) 4-2019-01962 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Lê Sĩ Hoàng  (VN) 
538 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn; trang phục; áo dài; giày dép; khăn quàng cổ [khăn 

choàng cổ].  

 

Nhóm 40: May quần áo.    

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-01963 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Lê Sĩ Hoàng    (VN) 
538 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn; trang phục; áo dài; giày dép; khăn quàng cổ [khăn 

choàng cổ].       

 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01964 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần May Nanio  
(VN) 
74/61 Bùi Quang Là, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ em bằng vải (quần áo); cái yếm; mũ (nón); giày; bít tất ngắn 

cổ.  
 

 
(210) 4-2019-01965 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CISLAND  (VN) 
Số 01 Xa Lộ Hà Nội, khu phố 2, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; quản 

lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian 

làm việc chung; cho thuê bất động sản.  
 

 

 
(210) 4-2019-01966 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.13.1; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và giáo 
dục WISE   (VN) 
146 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng       

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo kỹ năng ngoại ngữ cho mọi lứa tuổi; tổ chức 

hội nghị, hội thảo cho mục đích giáo dục; tư vấn giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2019-01967 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 9.7.1; A26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EHOME SOLAR  
(VN) 
41/14 khu phố 7, đường Song Hành, 

phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê đã rang xay; cà phê chưa rang.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê đã rang 

xay, cà phê chưa rang.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-01968 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.4.18; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 
263/36/3 Nguyễn Thái Sơn, phường 07, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị âm thanh.  
 

 
(210) 4-2019-01969 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh cô ban, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mẫu nhôm Việt  
(VN) 
Cụm kinh tế xã hội Hợp Thịnh, xã Hợp 

Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 

Phúc    

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm. 
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(210) 4-2019-01973 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; A26.11.12; A3.6.3; 25.5.25 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng, đen, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 

 
(210) 4-2019-01974 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 19.7.1; 24.1.1; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xám, xanh lá cây, trắng, xanh dương, 

đen, xanh lá cây nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-01975 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.7.1; 24.1.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xám, xanh lá cây, trắng, xanh dương, 

đen, tím, tím nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01976 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.5.11; 26.4.9; 26.3.23; 25.5.25 
(591) Vàng, vàng cam, đỏ, trắng, đen, đỏ sẫm, 

xanh da trời, vàng nhạt, vàng cam sẫm. 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-01977 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 

Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01978 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 

Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01979 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh    (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế: 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01980 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1626 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01981 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ và thương mại Lạc 
LÊ   (VN) 
45 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-01982 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.15; 5.3.20; 26.1.2; A26.1.18; 

A26.11.12 
(591) Nâu, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Minh Hòa  (VN) 
Số 273, đường Nguyễn Văn Linh, khu 
vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi thủy canh công nghệ cao (hydroponics).  
 

Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ thủy canh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng cung cấp.  
 

 
(210) 4-2019-01984 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Sơn Long  (VN) 
Số 31 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2019-01987 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sắc đẹp 5 Sao  
(VN) 
Số 6, ngách 22, ngõ 269, đường Lạc 

Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da; kem Iàm trắng da; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 

trang điểm).  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, phấn trang điểm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da, kem làm trắng da, sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, 

mục đích trang điểm), nước hoa, dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế, quần, áo, giày, dép, mũ, nón, cà vạt, thắt lưng, vớ (tất), ví, ba lô, túi xách, đồng hồ, 

đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2019-01988 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.8 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
và Thương mại A68   (VN) 
BT1-02, khu nhà ở Đại Mỗ, phường Đại 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; tay chống cửa bằng kim loại; 

thanh ray bằng kim loại; thanh nhôm định hình; phụ kiện tủ bằng kim loại.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán; xuất nhập khẩu các sản phẩm: bản lề bằng kim loại, tay 

nắm cửa bằng kim loại, tay chống cửa bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, thanh 

nhôm định hình, phụ kiện tủ bằng kim loại và các phụ tùng của tủ.  
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(210) 4-2019-01990 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, nâu đỏ, vàng cam, 

vàng đỏ. 
(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhung 

Hươu Thuận Hà   (VN) 
Xóm 3, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng).  

 

Nhóm 31: Hươu giống. 
 

 
(210) 4-2019-01991 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; A5.3.13; 

A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng, xanh non, xanh cốm, 

vàng. 
(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng). 

 

Nhóm 31: Hươu giống. 
 

 
(210) 4-2019-01992 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) SAMI DIRECT MAREKTING PVT 

LTD   (IN) 
No. 30 & 31, 5th Main, 5th Block, 
Koramangala, Bangalore, 560034 
Karnataka, INDIA  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng có chứa piperine; chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng; 
chất bổ sung ăn kiêng dùng cho sức khỏe về nhận thức (khả năng suy nghĩ, học hỏi và ghi 
nhớ); chất bổ sung ăn kiêng làm thực phẩm cho người và chất bổ sung ăn kiêng.  
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(210) 4-2019-01993 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.9; 26.1.11 
(591) Vàng, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ - 

thương mại và xây dựng địa 
ốc Kim Oanh  (VN) 
Lô J53, đường NE8, phường Thới Hòa, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-01994 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH XNK Giang Sơn 

RIVESIDE  (VN) 
Số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 
phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-01995 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) AIMER CO., LTD.   (CN) 

No. 218-219 buiijding, 2nd block 
lizezhongyuan, wangjing new tech dev.  
Zone, chaoyang district, beijing, china  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức [hộp đựng nữ trang]; đồ 
trang sức bằng bạc; vòng đeo tay [đồ trang sức]; trâm cài [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ 
trang sức]; đồ trang sức [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ trang sức]; đồ trang sức bằng ngà voi; 
tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng hồ đeo tay. 

 

Nhóm 18: Vật liệu giả da; ví tiền; túi mua hàng; vali xách tay; vật trang trí bằng da thuộc 
dùng cho đồ đạc; dây buộc bằng da; ô; gậy chống khi đi bộ, không dùng cho mục đích y 
tế; quần áo cho vật nuôi trong nhà.  
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(210) 4-2019-01997 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) TOYO LIFE SERVICE CO., LTD.   (JP) 

Daido Building 5th Floor, 3-37-13, 
Asagaya-Minami, Suginami-Ku, Tokyo, 
Japan, 166-0004  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy tế bào chết cho da không chứa thuốc.  

 
 

 
(210) 4-2019-01998 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) RXMEDZ PTE. LTD.   (SG) 

231 Mountbatten Road, #01-06 
Mountbatten Centre, Singapore 397999  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; dược chất dùng để điều trị bệnh; chế phẩm vệ sinh 

cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người; vitamin tổng hợp [chất bổ sung 
dinh dưỡng; chế phẩm vitamin [thực phẩm chức năng]; khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn (bao gồm trực tuyến) dược phẩm, chế phẩm dược, dược chất, 
chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng, vitamin tổng hợp, 
vitamin và khoáng chất; dịch vụ bán lẻ (bao gồm trực tuyến) dược phẩm, chế phẩm dược, 
dược chất, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng, vitamin tổng 
hợp, vitamin và khoáng chất. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao các sản phẩm dược, chế phẩm dược, dược chất 
theo đơn [dịch vụ giao hàng]. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nền tảng [paas] chuyên về phần mềm máy tính cho phép người dùng 
xác định, yêu cầu và mua dược phẩm, chế phẩm dược, dược chất và nhận thông tin về 
dược phẩm, chế phẩm dược, dược chất. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược học; cung cấp thông tin và tư vấn y tế; cung 
cấp dịch vụ đánh giá nguy cơ sức khỏe [tư vấn sức khỏe]; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc 
theo đơn.  
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1631 

(210) 4-2019-02000 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.11.12; 

26.2.7; 1.13.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

trục chà lúa Tân Lúa Vàng  
(VN) 
C22- C24 đường số 6, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 07: Trục chà lúa bằng cao su (bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2019-02001 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.2; 25.5.25; 26.13.1; A5.11.2 
(591) Vàng, nâu, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02002 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.2; 25.5.25; 26.13.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, hồng, vàng nhạt, 

trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02003 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.2; 25.5.25; 26.13.1; 5.1.20 
(591) Đỏ nâu, nâu, cam, hồng, vàng nhạt, 

trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02004 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc 

Lan  (VN) 
Số 20, ấp Trung Chánh, xã Thái Bình 
Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 29: Mứt me (mứt ướt); mứt quả nấu đông; me ngào đường (đá me); trái cây dầm 

đường; trái cây đóng hộp; rau củ quả đã qua chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; trà; cà phê; ca cao; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-02005 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SEOULCAP  (VN) 
19N Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví cầm tay.  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu (mũ nón); đồ đi chân (giày dép). 
 

 
(210) 4-2019-02006 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.4.24; A26.4.18 

(731) Hoàng Anh Tuấn  (VN) 
916 phố Gát, tổ 5, phường Thọ Sơn, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Truyện tranh; sách; văn phòng phẩm; báo chí; lịch; ảnh chụp [được in]. 
 

 
(210) 4-2019-02007 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Số 99, tổ 13, phường Chùa Hang, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; sản phẩm 

sữa. 
 

 
(210) 4-2019-02008 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A3.9.24; A24.15.11; 

A18.5.7 

(591) Xanh lam, xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH cổ phần dịch vụ 
Việt Liên Kết  (VN) 
58 Dương Thiệu Tước, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
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(210) 4-2019-02009 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.15.2; 26.15.1; A24.15.13; 3.4.7; 

1.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, hồng, tím, trắng, 

đỏ, xanh lá cây, xanh lam, hồng, tím, 

trắng, đỏ, 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Đông Pha  (VN) 
93/63 khu phố 8, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; gạc y tế; băng cuộn y tế; gạc rơ lưỡi trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); băng thun y tế; băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-02010 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A17.2.2 

(591) Trắng, xanh lục bảo. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phú Quý  (VN) 
1085, ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02011 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1 

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại HOUSE WHITE  (VN) 
A2/31, tổ 10, khu phố Bình Thuận 2, 

phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dạng lỏng, các chất tẩy rửa dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2019-02013 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đen, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng ý Tưởng Mới  (VN) 
Số 10, ngõ 155, đường Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ cách 
nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; trát thạch cao. 

 

Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; chuyên chở hàng hoá; vận chuyển 
đồ đạc; chuyên chở bằng xe tải. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết 
lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-02014 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 26.3.23 
(731) CHINA TOBACCO GUANGDONG 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
8th-16th Floor, No. 186, Linhexiheng 
Road, Tianhe, Guangzhou, China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 34: Thiết bị điện tử dùng cho mục đích làm nóng thuốc lá dưới nhiệt độ đánh lửa 
để tỏa ra sol khí (aerosol) có chứa chất nicotin để hít (vật dụng cho người hút thuốc); thiết 
bị điện sử dụng cho mục đích làm nóng thuốc lá để tỏa ra sol khí (aerosol) có chứa chất 
nicotin để hít (vật dụng cho người hút thuốc); bộ phận và phụ kiện của thiết bị hút thuốc 
lá điện tử để sử dụng với thuốc lá điện tử hoặc thiết bị làm nóng thuốc lá dưới nhiệt độ 
đánh lửa; thiết bị điện tử để làm nóng thuốc lá; thuốc lá; thuốc lá điếu; đốt thuốc lá điếu; 
bình sinh hơi cho người hút thuốc; bật lửa dùng cho người hút thuốc; gịấy cuốn thuốc lá; 
hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho thuốc lá, thuốc lá điện tử. 

 
 

(210) 4-2019-02017 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.9; A5.3.14; A24.15.7; 26.3.1 
(731) JIANGSU MANTO CHEMISTRY CO., 

LTD.  (CN) 
Room 1103, 1107, Building No.1, 
Hengsheng Science & Technology park, 
Tianning District, Changzhou, Jiangsu, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 04: Dung dịch để cắt; dầu dung môi; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu nhờn; dầu 
truyền nhiệt. 

 

 
(210) 4-2019-02018 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển THE LOOK Việt Nam  (VN) 
91 Triệu Việt Vương, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-02019 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Phúc 

Vinh  (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 
 

 
(210) 4-2019-02020 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A11.3.3; A11.3.2; 

25.5.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
dược liệu ORGANIC  (VN) 
Số 24, phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu dược phẩm. 
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(210) 4-2019-02021 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIDES  (VN) 
700/12A Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-02022 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kim Điền  (VN) 
11A đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02023 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh da trời, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và chế biến thực phẩm 
Tài Ký Sài Gòn  (VN) 
11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột chiên giòn; bột chiên xù; bột nở; bột mì; tinh bột cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02025 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.8 
(731) YUJIE YANG  (CN) 

No. 91, Unit 5, Bldg 1, No. 182, 
Chengnan Rd, Huizu Dist, Guancheng, 
Zhengzhou, Henan Prov, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo/trang phục; trang phục dệt kim; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ; giày; tã lót trẻ sơ sinh (trang phục); găng tay (trang phục); quần áo 
lót; xường xám (áo dài Trung Quốc). 

 
 

 
(210) 4-2019-02026 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.7.1; A9.7.17; 3.6.6; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gốc Việt  (VN) 
Tầng trệt khu nhà 81 đường Cách Mạng 
Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; nước ép trái cây, nước quả ép; đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]. 
 

Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2019-02027 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống có hương vị trà xanh); nước uống đóng chai (đồ uống 
hương vị trà). 

 
Nhóm 35: Mua bán: trà, đồ uống trên cơ sở trà, nước giải khát (đồ uống có hương vị trà 
xanh), nước uống đóng chai (đồ uống hương vị trà). 
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(210) 4-2019-02029 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.11.3; 24.15.1 
(731) LO CHIH KUANG  (TW) 

No.593, Sec.2, Zhongshan Rd., Tantzu 
Dist., Taichung City 427, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; hoa hoặc lá được sử dụng 

làm chất thay thế trà; trà; đồ uống trên cơ sở hoa cúc; cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-02030 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; 2.9.4; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Tuệ Anh 
HEALTHCARE  (VN) 
Số BT1-D18, khu đô thị Splendora, xã 
An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; 

dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ nha khoa; tư vấn sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-02031 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 10.3.7; A25.7.21; 3.7.17; 26.13.25 
(591) Xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Vân NTV  
(VN) 
299/4 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại; cửa 

chớp bằng kim loại; ngưỡng cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; lá nhôm; 
khung cửa sổ bằng kim loại; khung nhà kính bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; 
khuôn cửa bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa số. 
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(210) 4-2019-02032 (220) 16.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 3.7.16; 3.7.11; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh đen, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn 

LNCGLOBAL   (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower, số 29 
đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn định cư (dịch vụ pháp lý). 
 

 
(210) 4-2019-02035 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.23; 25.12.1; 26.1.1; 

A26.4.18; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ thanh long 
Hồng Sơn  (VN) 
Thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long (tươi). 
 

(210) 4-2019-02036 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hồ Xuân Tâm  (VN) 
K38 đường Trần Phú, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện led các loại.  
 

 
(210) 4-2019-02037 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đức Đông  (VN) 
112/82E tổ 120, Đông Thịnh 7, phường 
Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh tráng bò bía; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-02038 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.9.1; 25.7.25 

(591) Cam vàng, vàng sậm, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất phân 
bón Thuận Mùa  (VN) 
Tổ 03, ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-02039 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.9.1; 25.7.25 

(591) Cam vàng, vàng sậm, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất phân 
bón Thuận Mùa  (VN) 
Tổ 03, ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-02040 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 

(731) Nguyễn Hùng Quốc Tuấn  (VN) 
88 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các mặt hàng gia dụng 

(bán buôn, bán lẻ và phân phối sản phẩm hàng hoá), cụ thể là: mỹ phẩm, thực phẩm (gia 

vị, bánh kẹo, mì gói, sữa), tã dùng cho người lớn và em bé, dụng cụ trang điểm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02041 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.4; A1.1.10; A1.1.2; 2.1.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 

667 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, 
phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men. 

 

 
(210) 4-2019-02042 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thanh Nha  (VN) 
Lô 71-73, DC37, KDC Việt - Sing, D11, 
khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; massage (xoa bóp); dịch vụ trang điểm; dịch vụ 
làm tóc và mặt; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ làm móng. 

 

 
(210) 4-2019-02043 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; A26.11.7; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Đức Lâm  (VN) 
88/1 đường Cây Cám, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (bằng gỗ). 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; kinh doanh bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2019-02044 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 15.7.1; 1.15.5; 5.7.24; 5.7.1; 5.7.3; 3.9.1; 

5.7.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh rêu, vàng. 

(540) 

  

(731) Dương Xuân Quả  (VN) 
ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải, gầu tải, vít tải (bộ phận máy móc).  
 

Nhóm 11: Máy sấy các loại hạt (lúa, cà phê, tiêu, ngô, ớt, gừng, củ ấu, dâm gỗ) dành cho 
hộ gia đình; máy sấy lúa vỉ ngang; máy sấy lúa không trở mẻ; lò sấy lúa; quạt thổi dùng 
cho lò sấy; bộ gạt trấu tự động dùng cho lò sấy. 

 
Nhóm 30: Gạo. 

 
Nhóm 35: Mua bán gạo. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; lắp đặt lò sấy, lò nung công nghiệp; sửa 
chữa lò sấy, lò nung công nghiệp; bảo trì lò sấy dùng cho mục đích công nghiệp và nông 
nghiệp. 

 
Nhóm 40: Sấy gia công. 

 
 

 
(210) 4-2019-02047 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.17; A26.11.8 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Trọng  (VN) 
Trung Lễ, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; vòi nước; bồn tắm; bồn rửa; bệ xí. 
 

Nhóm 20: Giá treo đồ; tủ đựng đồ; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
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(210) 4-2019-02048 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.2; A1.1.10; 

26.1.1; A26.1.18; A1.1.3 
(591) Xanh, trắng, bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Hoa Minh Việt Nam  (VN) 
Số 4, Ngô Thì Nhậm, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút 
chì kẻ lông mày; bộ mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, mỹ phẩm, mỹ phẩm 
dùng cho lông mày, bút chì kẻ lông mày, bộ mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, dầu xả tóc, lá 
móng [chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm], son môi, nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm trang điểm; giới thiệu sản phẩm; trưng 
bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02049 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24; A24.15.7; 7.3.1 
(591) Đen, vàng kim loại, thổ hoàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn NDESIGN  (VN) 
Số 13 tập thể Công ty lương thực, tổ 7, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế dài; ghế ngồi; tủ nhiều ngăn; tủ đựng quần áo; đồ đạc (giường, tủ, bàn, 

ghế, giá, kệ); vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 

 
 

(210) 4-2019-02050 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An   (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị Tây Nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội           

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2019-02051 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Hiệp Phát  (VN) 
A8-No19 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; ca vát; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, ca vát, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, khăn quàng 
cổ.  

 

 
(210) 4-2019-02052 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.2; A24.15.7 
(731) Dương Quốc Đỉnh   (VN) 

K22-03 Chung Cư Happy Valley, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh thân thể; 

nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng (không chứa thuốc); chế 
phẩm làm sạch. 

 

 
(210) 4-2019-02053 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 2.9.1; 9.1.10; 24.17.25; 25.1.25 
(731) Dương Quốc Đỉnh    (VN) 

K22-03 Chung Cư Happy Valley, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh thân thể; 

nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng (không chứa thuốc); chế 
phẩm làm sạch. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, sản phẩm và dụng cụ 

chăm sóc răng miệng (bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước súc miệng, chỉ tơ nha 
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khoa, vật dùng để cạo lưỡi), dụng cụ vệ sinh nhà cửa (cây lau nhà, xô vắt nước cây lau 

nhà, giẻ. lau nhà, chổi), chế phẩm tẩy vết bẩn, chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, xà 

phòng khử trùng tẩy uế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh 

bằng nước khoáng nóng (spa). 
 

 
(210) 4-2019-02054 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Diệp Nam  (VN) 
103/35 Văn Thân, phường 8, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2019-02056 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A24.17.11; A24.17.12; 26.1.1; 26.1.4; 

25.1.5 

(591) Xám, đỏ, trắng, xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Trúc Mai  (VN) 
685/52/70 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo giáo dục, giảng dạy, dạy hát, dạy múa, dạy nhạc, tổ chức 

chương trình biểu diễn âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2019-02057 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.1.1; A26.4.6; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NKAVAN360   (VN) 
Số 35, ngách 325/45 Kim Ngưu, phường 

Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội               

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; hạt, đã chế biến.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1647 

(210) 4-2019-02058 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Kim Ngưu   (VN) 
554 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Ghế lười; gối trang trí; giường; tủ; bàn; kệ [tất cả là hàng trang trí nội thất]. 

 

 
(210) 4-2019-02059 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 13.1.6; A26.11.8 (540) 

  

(731) Trần Quốc Việt   (VN) 
79/10 Hoàng Hoa Thám, phường Phước 
Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận     

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê, quán trà sữa, quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-02060 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Kim Ngưu   (VN) 
554 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Ghế lười; ghế hạt xốp; ghế sofa; gối trang trí, giường; nệm [tất cả là hàng trang 

trí nội thất].  
 

Nhóm 35: Mua bán ghế lười, ghế hạt xốp, ghế sofa, gối trang trí, giường, tủ, bàn, giá, kệ, 
gối, nệm [tất cả là hàng trang trí nội thất].  

 

 
(210) 4-2019-02061 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VN Deli   (VN) 
66C/27 Bưng ông Thoàn, phường Phú 
Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc); đậu nành; hạt điều; hạt sen; trái cây sấy; mứt quả ướt [tất cả 
sản phẩm đã qua sơ chế]. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; trà (chè); cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-02062 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, nâu vàng. 

(540) 

 

(731) Bùi Hoàng Tân   (VN) 
7/40 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách, balô, ví (bóp), thắt lưng (dây nịt), quần áo, mũ nón, giày 

dép.  
 

 
(210) 4-2019-02063 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.3.13; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
Tổ 13, ấp Đông, xã Long Phước, thành 
phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu     

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ cắt 

sửa móng tay; triệt lông bằng sáp; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-02064 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đặng Phong  
(VN) 
25 Chu Văn An, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ các loại; mua bán phụ tùng, linh kiện đồng hồ các loại. 
 

 
(210) 4-2019-02065 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đặng Phong  
(VN) 
25 Chu Văn An, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay.   

 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ các loại; mua bán phụ tùng, linh kiện đồng hồ các loại. 
 

 
(210) 4-2019-02066 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD.   (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku. 

Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2019-02067 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh cổ vịt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nhân 
Phúc  (VN) 
Số 17, dãy N15, tập thể BTL Cảnh vệ, tổ 

5, cụm 1, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 11: Bếp từ (bếp cảm ứng từ); bếp điện từ; vòi rửa bát; chậu rửa bát; sen tắm; chậu 

rửa mặt; máy hút khử mùi; máy sấy bát. 
 

 

 
(210) 4-2019-02068 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Kiều Quang Dũng   (VN) 
3/81 phố Đức Giang, tổ 21 phường Đức 

Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; 

quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2019-02069 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện và 
chiếu sáng OML Việt Nam   (VN)
Số 7, tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; công tắc điện; 

dây cáp điện; bút thử điện.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng; đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang [LED]; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị điều 
hòa không khí.  

 
 

 
(210) 4-2019-02070 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Việt Nam  (VN) 
Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 30: Gia vị; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); hương 
liệu cho đồ uống (trừ tinh dầu).  
 
Nhóm 31: Cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm giống; hạt giống để trồng; hạt giống 
thực vật.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán thuốc, dược phẩm và thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế, cây giống, cây giống con, cây nhỏ làm giống, hạt giống để 
trồng, hạt giống thực vật.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng; dịch vụ tài chính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02071 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Việt Nam    (VN) 
Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 31: Cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm giống; hạt giống để trồng; hạt giống 
thực vật.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán thuốc, dược phẩm và thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế, cây giống, cây giống con, cây nhỏ làm giống, hạt giống để 
trồng, hạt giống thực vật.    

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng; dịch vụ tài chính.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ.  

 

 
(210) 4-2019-02072 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7; 24.15.21; 

26.1.10 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cỏ May Đức 
Hùng  (VN) 
Xóm 7, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay (làm từ mây tre đan).  

 

 
(210) 4-2019-02073 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 6.1.2; 26.3.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cừ  (VN) 
KP 7, phường Long Phước, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02074 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư & 
Phát triển Học viện yoga trị 
liệu Việt Nam   (VN) 
Số 20A Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo yoga; hướng dẫn tập yoga; đào tạo trị liệu và phục hồi chức năng bằng 

yoga; câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-02075 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Phạm Hoài Hương  (VN)
125/16/5D Bùi Đình Túy, phường 24, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa, son môi, dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2019-02076 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 7.3.11; 6.1.2; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ đầu tư thương mại 
Phong Sơn  (VN) 
Tầng trệt, số 206/9 Trần Hưng Đạo, 

phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân bãi thể thao; dịch vụ hướng 

dẫn luyện tập yoga: khiêu vũ; dịch vụ huấn luyện thể dục, thể thao. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02077 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp Long 
Quang   (VN) 
Thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 31: Quả dưa hấu tươi. 

 

 
(210) 4-2019-02078 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp Bố Liêu   (VN) 
Thôn Bố Liêu, xã Triệu Hòa, huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 25: Nón lá đội đầu.  

 

 
(210) 4-2019-02079 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2019-02080 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; A24.15.11 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2019-02081 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Vàng cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh địa ốc yến Trung Minh  
(VN) 
Số 8, ngách 178/40, phố Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); dịch vụ quản lý các căn hộ cho 

thuê; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ, dịch vụ cho thuê văn phòng 
(bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê nông trại.  

 

(210) 4-2019-02082 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.9.12; 3.9.1; 3.9.16; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lam, vàng cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP tầm nhìn quốc tế 
ALADDIN  (VN) 
Tầng 3, biệt thự D17, ngõ 76 Nguyễn 
Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng 

ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2019-02084 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 25.1.6; A20.1.3 
(591) Cam, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gia Phúc  
(VN) 
Khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy sáp, giấy can, giấy bao gói; giấy tráng láng, giấy phủ si phục vụ ngành 

decal, ngành giày da. 
 

 
(210) 4-2019-02085 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10; A15.9.11; 

26.3.1 

(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư bất 
động sản Hoàng Sa  (VN) 
320/12 Trường Chinh, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-02087 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.17; 15.7.1; 1.15.3; 26.1.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Trịnh Nam Việt  (VN) 
773/2b Nguyễn Duy Trinh, phường Phú 

Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2019-02088 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.13.1; 24.17.5; 

26.3.2; A26.3.6 

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kỷ 
Nguyên HR  (VN) 
Số 3 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Máy móc, thiết bị sử dụng trong mục đích làm đẹp, y tế, chăm sóc sức khỏe 

thuộc nhóm này: máy mát-xa, máy nâng cơ và tái tạo da mặt, máy trị sẹo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02089 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.12.1 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

nước biển, trắng, đỏ tía, vàng. 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  

(US) 
300 Park Avenue, New York 10022, 
United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng và nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2019-02091 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1 
(591) Cam, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Mỹ úc  (VN) 
7/18/1B đường Linh Đông, khu phố 7, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 11: Đèn led, đèn trang trí, đèn năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 27: Thảm trải sàn, thảm cỏ nhân tạo.  
 

(210) 4-2019-02092 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đen, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Mỹ úc   (VN) 
7/18/1B đường Linh Đông, khu phố 7, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ), kệ bếp. 
 

Nhóm 21: Gốm sứ mỹ nghệ bao gồm: chai, lọ, bình hoa, các loại chậu hoa.  
 

Nhóm 24: Rèm cửa làm bằng chất liệu vải, sợi dệt hoặc chất dẻo, drap trải giường (tấm 
phủ giường), áo gối bằng vải.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng và siêu thị mua bán đồ nội ngoại thất, cụ thể là: giường, tủ, 
bàn ghế, gối, drap giường, kệ, giá đỡ, rèm cửa, thảm, cỏ nhân tạo, bảng hiệu, cây cảnh, 
chậu hoa, thiết bị và dụng cụ thể thao, đèn trang trí trong nhà và ngoài trời.  

 

 
(210) 4-2019-02093 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Sơn Long  (VN) 
Số 31 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước, linh kiện lọc nước.  

 

 
(210) 4-2019-02094 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ AKYN  (VN)
VP.06.46, lầu 6, tòa nhà EverRich 
Infinity - 290 An Dương Vương, phường 
04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 

phòng.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2019-02095 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Phúc Ân  
(VN) 
38 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn. 
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(210) 4-2019-02096 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02097 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02098 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-02099 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm An Phú  
(VN) 
Số 24, ngõ 643 Phạm Văn Đồng, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2019-02100 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.25; 25.5.25; 26.4.2; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, đỏ hồng, xám, xanh lam sẫm. 
(731) Công ty TNHH sinh học và 

thực phẩm công nghệ cao LG  
(VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02101 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Nguyễn Thị Huệ  (VN) 

Thôn Đồi Chè, xã Thanh Bình, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ đội đầu (nón), khăn quàng cổ; váy. 
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(210) 4-2019-02102 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.6 
(591) Đỏ vàng, đen, trắng, xanh cô ban. 
(731) Công ty cổ phần MISA  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 

trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được). 
 

 
(210) 4-2019-02103 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược mỹ phẩm Nam Phương  
(VN) 
¤ số 14, BT3, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02107 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.11; A3.4.24; 5.7.1; 5.7.27 
(731) Công ty cổ phần cà phê 

DETECH  (VN) 
Số 8, đường Tôn Thất Thuyết, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương 
liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-02108 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(540) 

 

(731) Thân Thị Bích Giang  (VN) 
911/19 Quang Trung, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ Canteen: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ. 
 

 

 
(210) 4-2019-02109 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., 

LTD.  (TW) 

No. 12 Nan Hai Village, Shee Kang 

Shiang, Tainan, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng để sản xuất sơn và chất để phủ ngoài (sơn lót); hoá 

chất công  nghiệp; hóa chất dùng làm chất liên kết sử dụng trong ngành dệt; chế phẩm 

hoá học chống thấm nước dùng cho đồ da; chất dính cho bê tông; chất dính dùng cho 

gạch lát sàn; nhựa nhân tạo dạng thô dùng trong sản xuất; chất dính dùng trong công 

nghiệp; keo (hồ) dùng trong công nghiệp; chế phẩm để làm cứng dùng để sản xuất sơn và 

chất phủ ngoài (sơn lót). 

 

Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn, phẩm màu dùng để sản xuất nước sơn; chất phủ 

ngoài (sơn lót) để bảo vệ và trang trí (tạo màu); chất chống ăn mòn dùng như sơn lót; véc 

ni; chất pha loãng dùng cho sơn; mực in dùng cho máy sao chụp; sơn chống gỉ; sơn dùng 

trong mỹ thuật và thủ công; nhựa tự nhiên (dạng thô) dùng để sản xuất chất kết dính. 

 

Nhóm 17: Hợp chất hóa học dùng để bít mạch xây; vật liệu bít kín dùng cho mối nối; vật 

liệu trám khớp nối; vật liệu để bít kín; xi gắn kín; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; 

cao su tổng hợp nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm; vật liệu cách điện, cách nhiệt; 

vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo; hợp chất hóa học dùng để bịt 

lỗ rò rỉ. 
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(210) 4-2019-02110 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.16; A3.7.24; 

1.15.5 
(591) Vàng sáng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản EXPRESS  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà Win Home, số 150 Trần 
Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-02111 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH W&M WOMA  (VN)

Số 9, ngõ 30 Lương Định Của, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quán áo thời trang, giày dép; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt). 

 

 
(210) 4-2019-02112 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ nâu. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Thuận Cường  (VN) 
Số 35 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; lõi lọc nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống và thiết bị làm 

mềm nước; hệ thống xử lý nước. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước thải; xử lý rác thải; xử lý nước. 
 

Nhóm 42: Phân tích nước; tư vấn về công nghệ xử lý nước thải. 
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(210) 4-2019-02113 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 

Switzerland 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dùng cho mục đích nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-02114 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.2.7 

(591) Đỏ xanh lam, màu trắng. 

(731) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 
Số 135 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, quảng cáo, trưng bày sản phẩm và xuất nhập khẩu các sản 

phẩm: kính thuốc, kính áp tròng, kính râm, kính mắt thời trang, gọng kính, mắt kính, dây 

đeo cho kính, hộp đựng kính và các phụ kiện của kính. 
 

 
(210) 4-2019-02115 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; 25.5.2; A24.15.7 

(731) CHEN CUIYUN  (CN) 

5/F, No.7 of the First Lane, ChangAn 

Avenue, Keziling, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nhũ dùng cho mắt; son môi; son làm bóng môi; phấn nền trang 

điểm; kem chống nắng. 
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(210) 4-2019-02116 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sậu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm để kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-02117 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.3.1; 7.15.5; 7.15.26 

(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
VSK Việt Nam  (VN) 
120 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa 

Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái. 
 

 
(210) 4-2019-02118 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) DAEYANG ENBIO CO., LTD  (KR) 

2dong-804ho, 775, Gyeongin-ro, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; bộ lọc làm sạch nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị 

lọc trong nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị xử lý nước; bộ lọc nước 

thải; thiết bị làm sạch nước thải; bộ lọc cho thiết bị làm sạch nước; thiết bị khử muối cho 

nước biển; thiết bị làm sạch nước cống thải; thiết bị xử lý nước cống thải; bể xử lý nước 

thải; bể xử lý nước; hệ thống làm sạch nước mưa; thiết bị loại bỏ phốt pho của nước thải; 

thiết bị làm sạch dầu; màng vi khuẩn để xử lý nước thải; quả lọc nước; thiết bị ion hoá 

dùng để xử lý thông khí hoặc nước. 
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(210) 4-2019-02119 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) DAEYANG ENBIO CO., LTD  (KR) 

2dong-804ho, 775, Gyeongin-ro, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; bộ lọc làm sạch nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị 

lọc trong nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị xử lý nước; bộ lọc nước 

thải; thiết bị làm sạch nước thải; bộ lọc cho thiết bị làm sạch nước; thiết bị khử muối cho 

nước biển; thiết bị làm sạch nước cống thải; thiết bị xử lý nước cống thải; bể xử lý nước 

thải; bể xử lý nước; hệ thống làm sạch nước mưa; thiết bị loại bỏ phốt pho của nước thải; 

thiết bị làm sạch dầu; màng vi khuẩn để xử lý nước thải; quả lọc nước; thiết bị ion hoá 

dùng để xử lý thông khí hoặc nước. 
 

 
(210) 4-2019-02120 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Dư Cấu Huệ  (IT) 
Via Delle Prata 9, 50058 Signa, Firenze, 

Italy 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở 

trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 
 

 
(210) 4-2019-02121 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tân Thiên Tinh  (VN) 
44A đường số 4, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: ống dầu thủy lực và các thiết bị, linh kiện dùng 

trong máy và động cơ. 
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(210) 4-2019-02122 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Thạch Bàn  (VN) 

Thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch; gạch vuông lát nền không bằng 

kim loại dùng cho xây dựng; ngói không bằng kim loại; vật liệu lợp mái không bằng kim 
loại; ván gỗ dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-02123 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 5.13.1; A5.5.20; A5.11.13; 

5.13.25 
(731) Công ty TNHH Tama River  (VN)

14E1 Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ cung 

cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2019-02124 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.7; A3.4.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; tạp dề; quần áo dùng ở bãi biển; đồ mặc đi 

bơi, quần áo bơi; quần áo thể thao; quần áo không thấm nước; găng tay; găng tay hở 
ngón; găng tay bao ngón; thắt lưng (trang phục); quần áo cho trẻ em, nam giới và nữ giới; 
quần áo cho em bé; quần dài của em bé (trang phục); yếm dãi, không bằng giấy; quần áo 
mặc bên trong, đồ mặc khi ngủ và quần áo ngủ (pi-gia-ma); áo choàng mặc sau khi tắm; 
dải đeo quần; mũ; mũ lưỡi trai là đồ đội đầu; lưỡi trai che nắng; lưỡi trai là đồ đội đầu; mũ 
nồi; mũ dùng khi tắm bồn và mũ dùng khi tắm vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ; mũ che 
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tai; bao chân không dùng điện để sưởi ấm; đồ đeo cổ, ca hát, cái cà-vạt, nơ bướm; bít tất 
ngắn cổ và tất cao cổ, quần nịt, dây giữ tất đùi; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn- cổ, tất 
cao cổ và quần nịt; giày, giày thể thao; dép đi trong nhà; giày dùng ở bãi biển; trang phục 
dùng trong các lễ hội hoá trang; ống trùm bên ngoài để bảo vệ tay áo; khăn trùm đầu của 
phụ nữ; khăn rằn (khăn quàng cổ); dép tắm; dép lê dùng khi tắm, giày ống trượt tuyết; 
giày cao cổ; dây đeo quần [dải đeo quần]; yếm; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; 
áo choàng ngoài; cổ tay áo; khăn choàng bằng lông thú; dải băng buộc đầu (trang phục); 
áo choàng -ngoài ngắn (quần áo); áo nịt len (trang phục), áo ngoài mặc chui đầu (mặt 
trước áo sơ mi); quần áo đan; áo khoác bên ngoài; áo bành-tô; quần đùi ống rộng; áo 
pacca; áo len chui đầu; dép; khăn quàng cổ/đầu; khăn choàng; áo sơ mi; váy trong (quần 
áo lót); áo khoác ngoài (áo bờ-lu); ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá 
chân; giày ống dùng cho thể thao; áo nịt len thể thao; bộ quần áo; bộ quần áo tắm; áo thun 
ngắn tay; quần dài; quần áo lót, đồng phục; áo gilê, bộ quần áo cho người lướt ván; cổ tay 
áo (trang phục); đồ lót phụ nữ; giày tập thể dục; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); quần áo thể 
dục; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; quần áo cho người đi xe đạp; tấm 
che mắt khi ngủ; quần áo được làm bằng chất liệu mỏng; quần áo thêu; đồ bảo vệ gót 
giày. 

 

 
(210) 4-2019-02125 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.5.1; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; tạp dề; quần áo dùng ở bãi biển; đồ mặc đi 

bơi, quần áo bơi; quần áo thể thao; quần áo không thấm nước; găng tay; găng tay hở 
ngón; găng tay bao ngón; thắt lưng (trang phục); quần áo cho trẻ em, nam giới và nữ giới; 
quần áo cho em bé; quần dài của em bé (trang phục); yếm dãi, không bằng giấy; quần áo 
mặc bên trong; đồ mặc khi ngủ và quần áo ngủ (pi-gia-ma); áo choàng mặc sau khi tắm; 
dải đeo quần; mũ; mũ lưỡi trai là đồ đội đầu; lưỡi trai che nắng; lưỡi trai là đồ đội đầu; mũ 
nồi; mũ dùng khi tắm bồn và mũ dùng khi tắm vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ; mũ che 
tai; bao chân không dùng điện để sưởi ấm; đồ đeo cổ, ca vát, cái cà-vạt, nơ bướm; bít tất 
ngắn cổ và tất cao cổ, quần nịt; dây giữ tất đùi; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, tất cao 
cổ và quần nịt; giày, giày thể thao; dép đi trong nhà; giày dùng ở bãi biển; trang phục 
dùng trong các lễ hội hoá trang; ống trùm bên ngoài để bảo vệ tay áo; khăn trùm đầu của 
phụ nữ; khăn rằn (khăn quàng cổ); dép tắm; dép lê dùng khi tắm; giày ống trượt tuyết; 
giày cao cổ; dây đeo quần [dải đeo quần]; yếm; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; 
áo choàng ngoài; cổ tay áo; khăn choàng bằng lông thú; dải băng buộc đầu (trang phục); 
áo choàng ngoài ngắn (quần áo); áo nịt len (trang phục); áo ngoài mặc chui đầu (mặt 
trước áo sơ mi); quần áo đan; áo khoác bên ngoài; áo bành-tô; quần đùi ống rộng; áo 
pacca; áo len chui đầu; dép; khăn quàng cổ/đầu; khăn choàng; áo sơ mi; váy trong (quần 
áo lót); áo khoác ngoài (áo bờ-lu); ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá 
chân; giày ống dùng cho thể thao; áo nịt len thể thao; bộ quần áo; bộ quần áo tắm; áo thun 
ngắn tay; quần dài; quần áo lót; đồng phục; áo gilê; bộ quần áo cho người lướt ván; cổ tay 
áo (trang phục); đồ lót phụ nữ; giày tập thể dục; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); quần áo thể 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1668 

dục; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; quần áo cho người đi xe đạp; tấm 
che mắt khi ngủ; quần áo được làm bằng chất liệu mỏng; quần áo thêu; đồ bảo vệ gót 
giày. 

 

 
(210) 4-2019-02126 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HS TECH VINA  
(VN) 
Khu công nghiệp Thuận Thành, xã 
Thanh Khương, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ đựng cho đồ chơi. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông; đồ chơi; gấu bông; bộ điều khiển đồ chơi; máy trò chơi 
video; điện thoại đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2019-02127 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Phương Anh  (VN) 
Số 19 ngách 55/24 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng. 

 

 
(210) 4-2019-02128 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Anh  (VN) 
Số 19 ngách 55/24 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng. 

 

 
(210) 4-2019-02129 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Phương Anh  (VN) 
Số 19 ngách 55/24 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng. 
 

 
(210) 4-2019-02132 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.5.3; 26.15.9; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

công nghệ ADT  (VN) 
Tầng 3, tháp T2, tòa nhà Times Tower 
(HACCI), số 35 đường Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn trong thiết 
kế và phát triển phần cứng máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-02133 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) JALUX INC.  (JP) 

1-2-70 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trong cửa hàng miễn thuế liên quan đến các sản phẩm sau: mỹ 
phẩm, nước hoa, rượu, thuốc lá, xì gà, bánh kẹo, đồng hồ đeo tay, thực phẩm và đồ uống, 
sôcôla, thực phẩm chức năng dùng cho người. 

 

(210) 4-2019-02134 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Anh  (VN) 
Số 19 ngách 55/24 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng. 
 

 
(210) 4-2019-02135 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23; 26.1.10; 

A24.15.17 
(540) 

  

(731) Nguyễn Danh Phương  (VN) 
Số 19 ngách 55/24 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng. 
 

 
(210) 4-2019-02136 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Danh Phương  (VN) 
Số 19 ngách 55/24 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng. 

 

 
(210) 4-2019-02137 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) MP HANKANG CO., LTD.  (KR) 

#1206, 273, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ đắp mặt; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế 

phẩm làm trắng da; chế phẩm chống nắng; dầu làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; gel 
làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; bộ mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; nước 
thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; nước thơm để xức sau khi 
tắm; mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm dạng sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; huyết 
thanh làm đẹp (mỹ phẩm); kem đắp mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm rửa mặt 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; 
chế phẩm chăm sóc tóc; nước sơn móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; nước hoa; mặt nạ 
làm sạch lỗ chân lông cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch lỗ chân lông cho mục 
đích vệ sinh; miếng dán làm sạch lỗ chân lông cho mục đích vệ sinh; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); son môi; bút kẻ mắt; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn nền dạng nén; phấn 
nền; phấn trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-02138 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7 
(731) MP HANKANG CO., LTD.  (KR) 

#1206, 273, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ đắp mặt; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế 

phẩm làm trắng da; chế phẩm chống nắng; dầu làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; gel 

làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; bộ mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; nước 
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thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; nước thơm để xức sau khi 

tắm; mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm dạng sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; huyết 

thanh làm đẹp (mỹ phẩm); kem đắp mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm rửa mặt 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; 

chế phẩm chăm sóc tóc; nước sơn móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; nước hoa; mặt nạ 

làm sạch lỗ chân lông cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch lỗ chân lông cho mục 

đích vệ sinh; miếng dán làm sạch lỗ chân lông cho mục đích vệ sinh; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); son môi; bút kẻ mắt; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn nền dạng nén; phấn 

nền; phấn trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-02139 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 

NJ 07632, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; nước hoa có 

nồng độ nhẹ; nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng cho da (mỹ phẩm); kem bôi (mỹ phẩm) 

dùng cho da; và nước thơm (nước xức) dùng cho da; bọt cạo râu; gel cạo râu; nước thơm 

(nước xức) dùng trước và sau khi cạo râu; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 

phẩm dùng để tắm thuờng và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); nước xức tóc; dầu 

gội đầu, và dầu xả tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm đánh răng; nước súc miệng 

không chứa dược chất; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chế phẩm 

chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm dùng 

để trang điểm không chứa dược chất. 
 

 
(210) 4-2019-02140 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.1; A1.1.10 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Phú Nông  (VN) 
58/26C ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm 

chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 
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(210) 4-2019-02141 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.1; A1.1.10 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Phú Nông  (VN) 
58/26C ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm 

chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-02142 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.1; A1.1.10 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Phú Nông  (VN) 
58/26C ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm 

chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-02143 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.9.16; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hồng Phượng  (VN) 
Thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng món bánh bột lọc. 
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(210) 4-2019-02148 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.1; A26.11.8 
(591) Hồng, xanh dương, vàng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gas Cà Mau  (VN) 
ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh 
Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 04: Gas; xăng; dầu; chất bôi trơn (dầu nhờn); khí dầu mỏ; mỡ công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-02149 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.7.3; 5.3.20; A5.3.13; 

26.1.2 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh đậm, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thảo 
Chi  (VN) 
Số 160/9/8 đường Trần Hưng Đạo, khu 
phố Đông B, phường Đông Hoà, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm để tẩy rửa, làm sạch. 

 

 
(210) 4-2019-02151 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại NUPA  (VN) 
Số 97 đường Trần Minh Quyền, phường 
10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép, tất, găng tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị dụng cụ, cụ thể như: trụ tennis, trụ bóng rổ, trụ bóng chuyền, 
trụ cầu lông, trụ nhảy cao, lưới tennis, lưới chắn banh, lưới bóng rổ, lưới bóng chuyền, 
lưới cầu lông, lưới bóng đá, mái che sân, ghế trọng tài, băng ghế vận động viên, băng ghế 
khán giả, ghế trọng tài bóng rổ, banh tennis, banh bóng bàn, banh bóng chày, banh bóng 
rổ, banh bóng chuyền, cầu lông, vợt cầu lông, bông cầu lông, vợt bóng bàn, máy bắn 
banh, xe đẩy nước, mái che sân tennis, đèn sân tennis, thảm lót sàn, thảm bóng rổ, thảm 
bóng chuyền, thảm cầu lông, vành bóng rổ, bảng điểm bóng rổ, bảng điểm bóng chuyền, 
bảng điểm bóng bàn, bảng điểm bóng chày, bàn bóng bàn, khung thành, xà đơn, nệm, cờ 
trọng tài, cờ góc, máy tập tạ, dụng cụ tập thể hình, máy chạy bộ, bàn đạp xuất phát, rào 
vượt; mua bán phụ kiện thể thao như: quần áo, mũ nón, giày, tất, băng đầu gối, găng tay.  
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Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản; mua bán 
bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ salon tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang 
điểm; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

(210) 4-2019-02162 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 
nhập khẩu Lộc Phúc   (VN) 
Số 28, đường 266, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng 

bánh; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả. 
 

 
(210) 4-2019-02163 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Đồng  (VN) 
Xóm Đò Trai, xã Đức Thịnh, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bún tươi, bánh phở.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-02164 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 8.7.3 
(591) Vàng cam, trắng, nâu nhạt, nân. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Đồng  (VN) 
Xóm Đò Trai, xã Đức Thịnh, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bún tươi, bánh phở.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2019-02165 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) CALERES, INC.   (US) 

8300 Maryland Avenue, St. Louis, 

Missouri 63105, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày; giày ống (giày cao cổ); dép đi trong nhà; dép có quai hậu 

(xăng-đan); giày chơi ten-nít. 
 

 
(210) 4-2019-02166 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) AL WAHDANIA GENERAL 

TRADING CO LLC  (AE) 

P.O.Box: 29011, Dubai, United Arab 

Emirates 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá. 
 

 

 
(210) 4-2019-02167 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) XING YIFAN   (CN) 

No.06, Block 88, Zone 3, Yujiangnan 

International Community, Sanshui 

District, Foshan City, Guangdong 

Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; dây đeo cho đồng hồ đeo tay; hộp trưng bày đồng hồ; tác phẩm nghệ 

thuật bằng kim loại quý; vòng đeo tay [trang sức]; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]. 
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(210) 4-2019-02168 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) 1. CHEN, LING   (CN) 

No. 704, Unit 3, Building 28, No. 68, 
Zhenwu Road, Xiaodian District, 
Taiyuan City, Shanxi Province, China 
2. WANG, LIHONG  (CN) 
North Room 8-2-2, No. 15 Zhongshan 
West Street, Yongji, Shanxi, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ trung gian thương mại; 
đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-02170 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 
(731) Trần Ngọc Tân  (VN) 

Căn hộ A - 23A1c - 8 chung cư 
Capitalland, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ du lịch và thăm quan; vận tải hành khách bằng đường bộ; điều 

hành tour du lịch; dịch vụ tổ chức lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay.  
 

 
(210) 4-2019-02171 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.5.1; 26.3.4; 1.15.15; 

A5.3.14; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, xám đen.
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SOLAGRON  (VN) 
ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng từ tảo.  
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Nhóm 29: Tảo chlorella đã qua chế biến; rau, củ, quả bảo quản đông lạnh; thịt gia súc, gia 
cầm đã qua chế biến.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; tảo tươi; rau, củ, quả, động vật tươi sống.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu, phân phối: dược phẩm, thực phẩm chức năng từ tảo, 
tảo chlorella đã qua chế biến, rau,củ, quả bảo quản đông lạnh; thịt gia súc, gia cầm đã qua 
chế biến; thức ăn cho thủy sản, tảo tươi; rau, củ, quả, động vật tươi sống. 

 

 
(210) 4-2019-02172 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.11; 1.15.15; 24.17.24; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, cam, cam nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thiết kế nội thất Gia Hưng  
(VN) 
Số 1/8/139 đường Hoa Lâm, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, cụ thể như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất, cụ thể như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá bằng gỗ, vách 
ngăn bằng gỗ.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, thi công và trang trí nội và ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế nội, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2019-02173 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.7.21; 1.13.1; 26.2.7; 26.1.2; 26.1.6; 

A26.11.8 
(591) Xám, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

VITEQ Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngách 41, ngõ 12, đường Trần 
Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: vòng bi các loại, mấu nối (bộ phận của máy móc 

công nghiệp), pít tông, xéc măng, bánh răng, trục cam, bơm thủy lực, van thủy lực, xi 
lanh thủy lực, phụ tùng phin lọc (dùng trong máy bơm, máy nén), mô tơ, máy phát điện, 
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đồng hồ, bơm phun nhiên liệu, kim phun nhiên liệu, phụ tùng gầm xích, gioăng phớt, hệ 
thống lọc khói, khí thải, thiết bị đo áp suất, thiết bị đo lượng nước, phụ tùng động cơ của 
các loại máy công nghiệp như: máy bơm, máy ly tâm, máy xúc, máy ủi, máy khoan.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống xử lý 
cấp thoát nước; dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điện.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng, hệ thống điện.  
 

 
(210) 4-2019-02174 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đen, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Nam Phương LUXURY  
(VN) 
Số 10, ngõ 107A, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: hương (nhang thơm), trầm hương (để thắp), hương thơm để 
thắp, bột hương (bột thơm), tinh dầu trầm hương, bột phong thủy (bột được bào chế từ các 
loại cây gỗ có tác dụng tâm linh). 

 

 
(210) 4-2019-02175 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 15.7.1; 1.15.3; 24.15.1; A24.15.7; 

A24.15.8; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí công 
nghệ cao Hoàng Hiệp  (VN) 
¤ số 1 - TT4A khu đô thị mới Tây Nam 
Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; đai nẹp cho ổ trục bánh xe; phanh xe 
cộ.  

 

(210) 4-2019-02176 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) TOEVER CO., LTD.   (KR) 

503, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu 
41256, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1679 

(511)   Nhóm 03: Nước dưỡng da; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ 
phẩm; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2019-02177 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) TOEVER CO., LTD.  (KR) 

503, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu 
41256, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước dưỡng da; chế phẩm đánh răng, mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ 

phẩm; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2019-02178 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) OJI HOLDINGS CORPORATION  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; tấm các tông sóng; đồ chứa đựng dùng để đóng gói, làm bằng giấy; hộp 

làm từ các tông sóng; hộp các tông làm từ bìa cứng; đồ chứa đựng làm từ bìa cứng; đồ 
chứa đựng làm bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2019-02179 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phương Minh 

Đồng Tháp  (VN) 
Số 31, ấp Hạ, xã Tân Quới, huyện Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống; lúa giống; thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; 
cám dùng làm thức ăn cho động vật; động vật sống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: gạo, hạt giống, lúa giống, thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, 
thủy hải sản, cám dùng làm thức ăn cho động vật, động vật sống, phân bón, chất kích 
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thích tăng trưởng cho cây trồng, chế phẩm phân bón, hóa chất dùng trong nông nghiệp, 
nghề làm vườn, lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng), thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến, bảo 
quản đông lạnh hoặc đóng hộp. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xay xát lúa, ngô, gạo; dịch vụ đánh bóng gạo.  
 

 
(210) 4-2019-02180 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, vàng đất, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên tổ chức sự 
kiện Phú Quý  (VN) 
Số 366A Trần Hưng Đạo, phường 4, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các sự kiện cho mục đích giải trí, văn hóa, giáo dục, thể thao.  
 

 
(210) 4-2019-02181 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH INTER DESIGN  

(VN) 
Lầu 10 tòa nhà Miss áo Dài, số 21 
Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2019-02182 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH ABODOS  (VN) 

406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động vui chơi và giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); cơ sở lưu trú ngắn hạn; cơ sở lưu 
trú dài hạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-02183 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Phạm Văn Giang  (VN) 

10C3, tầng số 2, đường Phan Bội Châu, 
phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày đép; mũ; phụ kiện thời trang như thắt lưng, găng tay 

(trang phục); tất chân. 
 

 
(210) 4-2019-02184 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lam, tím, 

vàng da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế đầu tư 

Tài Phát  (VN) 
Thôn Lạc Lâm, xã Thọ Tiến, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn diệt khuẩn; sơn mài.  

 

 
(210) 4-2019-02185 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MVG Việt 
Nam   (VN) 
Số 5, ngõ 11, tổ 7, phố Ngọc Trì, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước khoáng thiên nhiên đóng bình; nước khoáng 

thiên nhiên đóng chai; nước khoáng đóng chai. 
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(210) 4-2019-02186 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.3.6; 5.3.11; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại dịch vụ WIN  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Viethome Land, số 14-
16 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; chiết xuất của hoa; chế phẩm xông hơi; dầu thơm; chất khử mùi dùng 

cho người và động vật; dầu thơm. 
 

 
(210) 4-2019-02187 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.5; 26.1.1; A5.3.13; A26.11.8 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Sunshine  (VN) 
Tầng 43 tòa nhà Keangnam Landmark 
72, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ; đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê; kinh doanh dịch vụ bất động sản (quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản, căn hộ, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê 
phòng họp.  

 

 
(210) 4-2019-02188 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A18.5.7 
(591) Xanh lam, xa da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VCCORP  (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; 
giải pháp marketing. 
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(210) 4-2019-02189 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thanh 
toán WEPAY  (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Center Building, số 01 
phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến trên mạng internet. 

 

 
(210) 4-2019-02190 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Vương Trung Chánh  (VN) 

190C khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02191 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 

Sài Gòn  (VN) 
C15/II - C16/II đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn diệt khuẩn.  

 

 
(210) 4-2019-02192 (220) 17.01.2019 

  25.03.2019 (441) 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Liên Chi B&R  
(VN) 
5 đường 2C, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02193 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.5.11; 26.4.9 
(591) Nâu, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Vinaco   (VN) 
36 Lê Lợi, phường Hải Đình, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; sàn giao 

dịch bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-02194 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xám. 
(731) Võ Thành Tân  (VN) 

ấp 4, xã Tân An Luông, huyện Vũng 
Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa 

bóp (mátxa); dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-02195 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 21.1.25; A14.3.11; 

14.7.6 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kornlan 

Corporation  (VN) 
Số 22 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí.  
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(210) 4-2019-02196 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Nguyễn Thị Hạnh  (VN) 
Tổ dân phố 5, phường Tân Thành, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ tổ 

chức cuộc du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-02197 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Orgamil Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117- 119 

Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo truyền thông; tổ chức sự kiện nhằm mục đích 

quảng cáo, thương mại; mua bán kinh doanh, trưng bày sản phẩm, dịch vụ xuất nhập 

khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-02198 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) vàng, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đế Lĩnh  (VN) 
Khu C, lô T, số 31b-33-35-37-39-41, 

đường Tân Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến, miến ăn liền. 
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(210) 4-2019-02199 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Khang Phúc   (VN) 
123 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Miến [sợi dẹt]; miến ăn liền.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, đại lý ký gửi sản phẩm: miến 
[sợi dẹt], miến ăn liền.  

 

 
(210) 4-2019-02200 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.9; 26.4.4; 7.15.22; 7.15.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng Hưng Gia Phát  (VN) 
Số 56, đường Trần Huy Liệu, khóm 5, 
phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng, sắt thép, ống thép, kim 
loại màu, ống cấp thoát nước, trang thiết bị, đồ điện gia dụng, thiết bị, dụng cụ, hệ thống 
điện, thiết bị điều hoà nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị phục vụ xây dựng, sản phẩm 
khoáng sản. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; mua bán bất động sản; môi 
giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây dựng công 
trình; trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Đại lý vận tải đường bộ; đại lý vận tải đường thuỷ nội địa; đại lý vận tải đường 
hàng không; cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2019-02201 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Quốc Tế  (VN) 
28 Đặng Minh Trứ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 
mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2019-02202 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Quốc Tế  (VN) 
28 Đặng Minh Trứ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo truyền thông; tổ chức sự kiện nhằm mục đích 

quảng cáo, thương mại; mua bán kinh doanh, trưng bày sản phẩm: áo quần, giày dép, mũ 
(nón), tất (vớ), thắt lưng (trang phục), túi xách, ba lô, vali, túi du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-02203 (220) 17.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh  (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02204 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trương Nguyên Tường Lảm  
(VN) 
Số 110 đường Phan Huy Chú, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh crếp (crepe) sầu riêng; bánh sầu riêng; kem sầu riêng. 
 

Nhóm 31: Sầu riêng (chưa chế biến); cơm sầu riêng tươi chưa qua chế biến. 
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(210) 4-2019-02205 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A7.1.11; 7.1.24; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, đen, 

vàng, đỏ, cam, nâu cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Tân  (VN) 
235/25 Dương Tử Giang, khu phố 2, 
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng thức ăn nhanh; dịch vụ cung cấp đồ ăn 

thức uống lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2019-02206 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Phạm Xuân Định  (VN) 
Số 147, đường Trần Thái Tông, phường 
Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán: hương, nhang, hương thơm để thắp, hương trầm để cúng 

tế. 
 

 
(210) 4-2019-02207 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; 4.3.20; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Định  (VN) 
Số 147, đường Trần Thái Tông, phường 
Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 03: Hương; nhang; hương thơm để thắp; hương trầm để cúng tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán: hương, nhang, hương thơm để thắp, hương trầm để cúng 
tế. 

 

 
(210) 4-2019-02209 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.10 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nha khoa 
Một Chăm Sóc  (VN) 
346 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; tủy 
răng nhân tạo; dụng cụ chỉnh hình răng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, thương mại: thiết bị và dụng cụ nha khoa, răng gịả, răng 
sứ cao cấp, răng sứ thẩm mỹ, tủy răng nhân tạo, dụng cụ chỉnh hình răng, dược phẩm, mỹ 
phẩm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dạy nghề và hướng nghiệp; đào tạo nha sĩ; đào tạo 
dược sĩ. 

 

 
(210) 4-2019-02210 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
dịch vụ Kim Huy  (VN) 
TK46/21 - TK46/22 Võ Văn Kiệt, 
phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; khăn lau mặt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy. 
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vảị; khăn ăn bằng hàng dệt; khăn bằng hàng dệt để tẩy trang; 
khăn nhỏ bằng hàng dệt; khăn bằng vải để tẩy trang. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo, xuất nhập khẩu: khăn giấy, khăn giấy ướt, 
khăn lau mặt bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn ướt bằng vải, khăn ăn bằng hàng dệt, 
khăn bằng hàng dệt để tẩy trang, khăn nhỏ bằng hàng dệt, khăn bằng vải để tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2019-02211 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 20.5.7; A26.4.18; 26.11.22; 26.4.9 
(591) Đỏ, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thiết bị y tế  (VN) 
Số 63 phố Đỗ Quang, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phân tích sử dụng cho mục đích y tế; thiết bị 

thử máu; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích 
y tế; lọ đựng nước tiểu để xét nghiệm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán thiết bị, dụng cụ sử dụng cho 
mục đích y tế, cụ thể là: Thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị phân tích sử dụng cho mục đích 
y tế, thiết bị thử máu, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, đồ đạc được chế tạo đặc biệt 
cho mục đích y tế, lọ đựng mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. 
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(210) 4-2019-02212 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.9; A25.7.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CITINET  (VN) 
Số nhà 82, phố Linh Lang, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ rack (tủ mạng); máng cáp; thang cáp; ổ cắm; bảng phân phối điện; tủ phân 
phối điện. 

 

 
(210) 4-2019-02213 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CITINET  (VN) 
Số nhà 82, phố Linh Lang, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp truyền số liệu mạng nội bộ (cáp mạng LAN); dây quang; cáp quang; cáp 
đồng trục; cáp âm thanh; cáp điều khiển; cáp tín hiệu; dây điện thoại; thiết bị quang. 

 

(210) 4-2019-02214 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.5.1; 2.1.1; 26.1.1; A9.5.8; 19.13.1; 

A19.13.25; 25.5.25 
(591) Cam, đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, 

hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục 
BEEBLUE HOUSE  (VN) 
769/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ nuôi dạy và đào tạo trong nhà trẻ; dạy và đào tạo trẻ nhỏ; giáo dục 
mầm non; giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ chức và hướng dẫn hội thảo. 

 

 
(210) 4-2019-02215 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.15.15; 1.13.1; A1.13.15; 

A5.5.20; 25.5.2 
(591) Tím; xanh dương; xanh dương nhạt; 

vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế GOLDEN 
RICH  (VN) 
27-29-31 đường số 9A, KDC Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất tẩy 
rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; gel (gốc dầu mỏ) 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); sữa 
làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm). 

 
 

 
(210) 4-2019-02216 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Thị Mỹ Hiền  (VN) 

214B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-02217 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Trần Thị Mỹ Hiền  (VN) 

214B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-02218 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần in vải ELLA  
(VN) 
Số 24B, ngõ 36 phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in trên vải; dịch vụ in trên lụa. 
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(210) 4-2019-02219 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.8 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ xuất 
nhập khẩu Nhật Thịnh  (VN) 
58 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-02224 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xám, đen. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH MEDIA & EVENT 
VENUS  (VN) 
số 11, ngõ 16 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình trong nhóm này. 
 

 
(210) 4-2019-02225 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.9.1; 2.9.8; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Âu Lạc Việt  
(VN) 
Tầng 1 số nhà 70, ngõ 1150 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn và đồ uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
quán cà phê và nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-02226 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A26.11.12; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Diệp  (VN)
Số 10 khu A2 lô 6B Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân ủ; phân trộn. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-02228 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; 25.5.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc Tân An  (VN) 
Số 70 ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện 

Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn (trang phục); quần; váy; áo. 
 

 
(210) 4-2019-02229 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
183C/20 Tôn Thất Thuyết, phường 4, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP LEADER (IP 

LEADER CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng phim dán kính chạy bằng điện có tác dụng thay đổi trạng thái trong suốt 

của kính; màng chống lóa cho cửa kính. 
 

 
(210) 4-2019-02232 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) TOKUYO BIOTECH CO., LTD.  (TW) 

No. 19, Wenming Rd., Guishan 

Township, Taoyuan County 33382, 

Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị mát-xa dùng điện; ghế mát-xa dùng điện; đệm mát-xa lưng dùng điện; 

mặt nạ mát-xa dùng cho mắt; thiết bị mát-xa chân dùng điện; gậy mát-xa. 
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(210) 4-2019-02235 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Năng Động  (VN) 
29 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Sổ tay (văn phòng phẩm). 

 

 
(210) 4-2019-02236 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.1.5; 26.11.3; A16.1.5; 

26.11.22 
(591) Đỏ đun. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Ngân hàng thương mại 
cổ phần Việt Nam Thịnh 
Vượng  (VN) 
Tầng 3&4 tòa nhà 362 Phố Huế, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; dịch vụ 

tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; định giá đồ cổ; quản lý các căn hộ cho thuê; định 
giá tác phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cổ, định giá tiền cổ; 
định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá tem; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đại diện bảo lãnh; dịch vụ ngân 
hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; đầu tư vốn quyên góp quĩ từ thiện; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; 
nghiệp vụ thanh toán [tài chính] ngân hàng hối đoái [tài chính]; thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ văn 
phòng tín dụng, dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ tư vấn nợ; dịch vụ đại lý thu hồi 
nợ: ký gửi các đồ vật quí giá, ký thác các đồ vật quí giá, quản lý bất động sản; đánh giá 
tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản]; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; ước lượng chi phí sửa chữa 
[định giá tài chính] định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các tài 
khoản ngân hàng; dịch vụ tín dụng; ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn tài chính; dịch vụ 
môi giới tùy chỉnh về tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản], định giá tài chính hàng len, thông 
tin về tài chính, quản lý tài chính, quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người 
khác, bảo đảm tài chính, định giá tài chính hàng len; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa 
hoạn; định giá tài chính; quyên góp quĩ từ thiện, dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử, bảo 
hiểm y tế; thuê mua tài chính; thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính; thông tin 
bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; trả góp; trả góp (trả tiền từng phần), môi giới bảo 
hiểm, tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; bảo lãnh phát 
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hành bảo hiểm; đầu tư quỹ; phát hành thẻ tín dụng; phát hành phiếu có giá; phát hành 
ngân phiếu [séc] du lịch; đánh giá đồ trang sức; định giá đồ trang sức; đánh giá đồ trang 
sức; định giá đồ trang sức; thuê - mua tài chính giá rẻ; cho vay theo bảo lãnh; cho vay có 
thế chấp; bảo hiểm sinh mạng; cho vay [tài chính]; quản lý tài chính; bảo hiểm hàng hải; 
dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; ngân hàng cầm cố bất động sản; quỹ tương hỗ; quỹ 
tương hỗ đầu tư; đánh giá tiền tệ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức quyên góp từ 
thiện; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh 
toán; bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bông; cung cấp thông tin tài chính thông 
qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở thương gia thông qua việc sử 
dụng thẻ thành viên; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bât động sản; định giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; 
cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn 
phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản, ước lượng giá sửa chữa 
[đánh giá tài chính], dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý 
giá; dịch vụ quĩ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; bảo đảm tài chính; định giá tem; dịch vụ 
môi giới chứng khoán; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; báo giá chứng khoán; 
thông tin giá cả thị trường chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phịếu; dịch vụ báo 
lãnh tài chính; đánh giá tài chính gỗ thẳng; chuyển vốn bằng điện tử; ủy thác quản lý tài 
chính; ký gửi những đồ vật quí giá; ký thác các đồ vật quí giá; đánh giá tài chính gỗ 
thẳng; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]. 
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; dịch vụ 

tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; định giá đồ cổ; quản lý các căn hộ cho thuê; định 
giá các tác phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cổ; định giá tiền 
cổ; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá tem; thu xếp tài chính cho các 
dự án xây dựng; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đại diện bảo lãnh; dịch vụ 
ngân hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể 
[dịch vụ tài chính]; đầu tư vốn; quyên góp quĩ từ thiện; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh 
toán]; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; ngân hàng hối đoái [tài chính]; thu tiền thuê nhà, 
bất động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ 
văn phòng tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ tư vấn nợ; dịch vụ đại lý thu 
hồi nợ; ký gửi các đồ vật quí giá; ký thác các đồ vật quí giá; quản lý bất động sản; đánh 
giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; ước lượng chi phí 
sửa chữa [định giá tài chính]; định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý 
các tài khoản ngân hàng; dịch vụ tín dụng; ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn tài chính; 
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dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản]; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; định giá tài chính hàng len; 
thông tin về tài chính; quản lý tài chính; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho 
người khác; bảo đảm tài chính; định giá tài chính hàng len; dịch vụ tài chính; bảo hiểm 
hỏa hoạn; định giá tài chính; quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; 
bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; dịch vụ ngân hàng tại nhà; thông tin tài chính; cung 
cấp thông tin tài chính; thông tin bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; trả góp; trả góp 
(trả tiền từng phần); môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; cung cấp 
thông tin bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; đầu tư quỹ; phát hành thẻ tín dụng; phát 
hành phiếu có giá; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; đánh giá đồ trang sức; định giá đồ 
trang sức; thuê -  mua tài chính giá rẻ; cho vay theo bảo lãnh; cho vay có thế chấp; bảo 
hiểm sinh mạng; cho vay [tài chính]; quản lý tài chính; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ đổi 
tiền; ngân hàng thế chấp; ngân hàng cầm cố bất động sản; quỹ tương hỗ; quỹ tương hỗ 
đầu tư; đánh giá tiền tệ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức quyên góp từ thiện; dịch vụ 
cầm đồ; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi 
nợ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; 
cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở thương gia thông qua việc sử dụng thẻ thành viên; 
dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; 
cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không 
gian làm việc chung; cho thuê bất động sản; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài chính]; 
dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quĩ tiết 
kiệm; môi giới chứng khoán; bảo đảm tài chính; định giá tem; dịch vụ môi giới chứng 
khoán; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; báo giá chứng khoán; thông tin giá cả 
thị trường chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh tài chính; 
đánh giá tài chính gỗ thẳng; chuyển vốn bằng điện tử; ủy thác quản lý tài chính; ký gửi 
những đồ vật quí giá; ký thác các đồ vật quí giá; đánh giá tài chính gỗ thẳng; kiểm tra 
ngân phiếu [séc thanh toán]. 
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; dịch vụ 

tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; định giá đồ cổ; quản lý các căn hộ cho thuê; định 
giá tác phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cổ, định giá tiền cổ; 
định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá tem; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đại diện bảo lãnh; dịch vụ ngân 
hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; đầu tư vốn, quyên góp quĩ từ thiện; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; 
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nghiệp vụ thanh toán [tài chính], ngân hàng hối đoái [tài chính]; thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ văn 
phòng tín dụng, dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ tư vấn nợ; dịch vụ đại lý thu hồi 
nợ: ký gửi các đô vật quí giá, ký thác các đồ vật quí giá, quản lý bất động sản; đánh giá 
tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản]; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; ước lượng chi phí sửa chữa 
[định giá tài chính], định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các tài 
khoản ngân hàng; dịch vụ tín dụng; ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn tài chính; dịch vụ 
môi giới tùy chỉnh về tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản] định giá tài chính hàng len, thông 
tin về tài chính, quản lý tài chính, quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người 
khác, bảo đảm tài chính, định giá tài chính hàng len; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa 
hoạn; định giá tài chính; quyên góp quĩ từ thiện, dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử, bảo 
hiểm y tế; thuê mua tài chính; thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính; thông tin 
bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; trả góp; trả góp (trả tiền từng phần), môi giới bảo 
hiểm, tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; bảo lãnh phát 
hành bảo hiểm; đầu tư quỹ; phát hành thẻ tín dụng; phát hành phiếu có giá; phát hành 
ngân phiếu [séc] du lịch; đánh giá đồ trang sức; định giá đồ trang sức; đánh giá đồ trang 
sức; định giá đồ trang sức; thuê-mua tài chính giá rẻ; cho vay theo bảo lãnh; cho vay có 
thế chấp; bảo hiểm sinh mạng; cho vay [tài chính]; quản lý tài chính; bảo hiểm hàng hải; 
dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; ngân hàng cầm cố bất động sản; quỹ tương hỗ; quỹ 
tương hỗ đầu tư; đánh giá tiền tệ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức quyên góp từ 
thiện; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh 
toán; bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bông; cung cấp thông tin tài chính thông 
qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở thương gia thông qua việc sử 
dụng thẻ thành viên; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; 
cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn 
phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản, ước lượng giá sửa chữa 
[đánh giá tài chính], dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý 
giá; dịch vụ quĩ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; bảo đảm tài chính; định giá tem; dịch vụ 
môi giới chứng khoán; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; báo giá chứng khoán; 
thông tin giá cả thị trường chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ báo 
lãnh tài chính; đánh giá tài chính gỗ thẳng; chuyển vốn bằng điện tử; ủy thác quản lý tài 
chính; ký gửi những đồ vật quí giá; ký thác các đồ vật quí giá; đánh giá tài chính gỗ 
thẳng; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]. 

 

 
(210) 4-2019-02239 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lá cây, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-02240 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Giang Nam  
(VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá,; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-02241 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Giang Nam  
(VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-02242 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Hồng, vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Giang Nam  
(VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02243 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.23; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Quốc tế 
Thiên Việt  (VN) 
Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng; 

tư vấn pháp luật; dịch vụ nghiên cứu về pháp lý. 
 

 
(210) 4-2019-02244 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-02245 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1700 

(210) 4-2019-02246 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-02247 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, 
chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-02248 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) SUNLIGHT POWER SDN. BHD.  (MY) 

805, Lorong Perindustrian Bukit Minyak, 
Taman Perindustrian Bukit Minyak, 
14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe môtô phân khối lớn; xe máy bánh nhỏ; xe địa hình; xe dirt bikes 
(là dòng xe chuyên để chạy trên nhiều loại địa hình phức tạp); xe ba bánh. 

 

(210) 4-2019-02249 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) SUNLIGHT POWER SDN. BHD.  (MY) 

805, Lorong Perindustrian Bukit Minyak, 
Taman Perindustrian Bukit Minyak, 
14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe môtô phân khối lớn; xe máy bánh nhỏ; xe địa hình; xe dirt bikes 

(là dòng xe chuyên để chạy trên nhiều loại địa hình phức tạp); xe ba bánh. 
 

 
(210) 4-2019-02250 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) SHENZHEN YASEN JINYUAN 

TECHNOLOGY CO.LTD.   (CN) 
20C, BLDG 4, Block 2, Dachong 
Business Center (Phase II), Dachong 
Community, Yuehai Street, Nanshan 
District, Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; mặt nạ làm đẹp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
 

 
(210) 4-2019-02251 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.12; A5.1.16; 3.1.6; A3.1.24; 26.4.3
(591) Xanh tím than, đỏ cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn   (VN) 
65 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ có mục đích giải trí (làm chương trình hoạt hình).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02252 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.5.18; A26.4.18 
(591) Xám, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Hưng  (VN) 
Số 57, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thi công hoàn thiện công 

trình, nội thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kiến trúc công trình.  
 

 
(210) 4-2019-02253 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-02254 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 
 

 
(210) 4-2019-02255 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-02256 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
 (540) 

  

(731) 
Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-02257 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.12; A1.1.2; 26.1.1; 

26.15.1; A25.7.7 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo MCA  
(VN) 
339/36C Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn quản 

lý nhân sự; tuyển dụng lao động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sản xuất phim và chương trình truyền hình (trừ 
phim quảng cáo và chương trình quảng cáo); tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội với mục 
đích giáo dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ sáng tác nghệ thuật, âm 
nhạc; tổ chức cuộc thi về dẫn chương trình (MC).  

 

 
(210) 4-2019-02258 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

26.4.1 
(591) Trắng, nâu, vàng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

đầu tư thương mại Hoàng Gia 
Anh  (VN) 
Số 61, lô 26D Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu bàn, ghế, giường, tủ, sofa, kệ, gỗ, gỗ ván, máy 
vi tính, thiết bị máy vi tính, máy in, đèn, văn phòng phẩm, đồ chơi, gạo, thực phẩm, bánh 
kẹo, nước giải khát, nông sản, lâm sản, thực phẩm tươi sống, phụ tùng của mô tô và xe 
máy, thiết bị điện tử và viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao, quần áo, giầy dép, 
mũ nón, kim loại và quặng kim loại, thảm, đệm, chăn, màn, gối, rèm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-02259 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; 

A25.7.3 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Hưng Hiệp Phát  (VN) 
18A Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất 

động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2019-02261 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.2; A26.4.18 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lâm Thái Lộc  (VN) 
42-44-46-48 Hùng Vương, phường 2, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-02262 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 7.3.11; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Trang Minh Tuấn   (VN)
Xóm Khoa Đà 3, xã Hưng Tây, huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị điện: đèn điện, dây điện, công tắc, át, cầu dao, 

máy phát điện, quạt điện, nồi cơm điện, ấm điện, tivi, tủ lạnh, điều hòa. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02263 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thời trang 
Goong Suit   (VN) 
Số 66, đường Hà Huy Tập, khối 12, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo vét; quần áo sơ mi; quần áo tây; quần áo dài.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-02264 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Vũ Mạnh Trường  (VN) 

Nhà A 512 chung cư Phúc Hưng, đường 
196, phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa yến mạch; sữa chua; trái cây trộn; sữa giàu protein; đồ uống trên cơ sở 

sữa với trứng và hoặc kem sữa, không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2019-02265 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Vũ Mạnh Trường   (VN) 

Nhà A 512 chung cư Phúc Hưng, đường 
196, phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa yến mạch; sữa chua; trái cây trộn; sữa giàu protein; đồ uống trên cơ sở 
sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2019-02266 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Bùi Nguyễn Thái Nhàn   (VN) 
Thôn 4A, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, 
tỉnh §¾k L¾k 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-02267 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; A2.1.16; A2.1.23; 26.4.7; 

A26.4.18 
(591) Vàng, vàng cam, xanh da trời nhạt, xanh 

tím than, hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH vật tư xây lắp 

điện Vũ Yến  (VN) 
Số nhà 084, đường Hoàng Liên, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2019-02268 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Phúc 
Nguyên  (VN) 
Đội 4, thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chuột máy tính; bàn phím máy tính; tai nghe; loa; bộ nguồn điện máy tính 

(power supply); màn hình máy tính; màn hình ti vi; âm ly; ram máy tính; ổ lưu trữ dữ liệu; 
bo mạch chủ máy tính (main board); dây cáp tín hiệu; modem và bộ thu phát tín hiệu 
mạng internet; camera giám sát; đầu thu tín hiệu.  

 
 

 
(210) 4-2019-02269 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Phúc 
Nguyên  (VN) 
Đội 4, thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, 

huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng bằng điện; máy điều hòa không khí; bình nóng lạnh; quạt 

mát; bếp ga.  
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(210) 4-2019-02270 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Phúc 
Nguyên  (VN) 
Đội 4, thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, 

huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chuột máy tính; bàn phím máy tính; tai nghe; loa; bộ nguồn điện máy tính 

(Power Supply); màn hình máy tính; màn hình ti vi; âm ly; ram máy tính; ổ lưu trữ dữ 

liệu; bo mạch chủ máy tính (main board); dây cáp tín hiệu; modem và bộ thu phát tín hiệu 

mạng intemet; camera giám sát; đầu thu tín hiệu.  

 

Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng bằng điện; máy điều hòa không khí; bình nóng lạnh; quạt 

mát; bếp ga.  
 

 
(210) 4-2019-02271 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 15.7.11; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xám, đỏ, đen, trắng, bạc, xanh dương, 

vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Quân Diệu    (VN) 
185 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-02272 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; 15.7.11; 26.4.4; 26.15.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Quân Diệu   (VN) 
185 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2019-02273 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A18.1.8; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, xanh lá, xanh 

dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Quân Diệu  (VN) 
185 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Nước giải nhiệt động cơ.  

 

(210) 4-2019-02274 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; A18.1.8; 1.15.17; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Quân Diệu   (VN) 
185 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Nước giải nhiệt động cơ.  

 

 
(210) 4-2019-02275 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.25; A26.11.8 
(731) Nguyễn Hồng Long  (VN) 

166 Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng; găng tay [trang phục].  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, thắt lưng, khăn choàng, găng tay, túi 
xách, vali, ví (bóp), tất đi chân; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; xuất 
nhập khẩu hàng hóa. 
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(210) 4-2019-02276 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Vàng, đen. 

(731) Nguyễn Hồng Long  (VN) 
166 Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng; găng tay [trang phục]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, thắt lưng, khăn choàng, găng tay, túi 

xách, vali, ví (bóp), tất đi chân; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; xuất 

nhập khẩu hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2019-02277 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4; 26.15.15; 

A26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trúc Anh Thy  (VN) 
43/8D ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ điện của máy bơm nước; màng chắn của máy bơm; máy 

phát điện; máy hàn; máy cắt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: máy bơm, động cơ điện 

của máy bơm nước, màng chắn của máy bơm, máy phát điện, máy hàn, máy cắt, máy xay 

bột, máy trộn, máy khuấy, máy uốn, máy cán, máy ép, vòng bi (bạc đạn), vòi, van, phụ 

tùng máy bơm nuớc; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích 

bán hàng); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và 

thương mại. 
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(210) 4-2019-02278 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 24.17.24; A18.7.25; 4.5.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH du lịch MAIKA  

(VN) 
16 Lưu Xuân Tín, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành chuyến du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ 

cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn viên du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-02279 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.2.2; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Hiếu  (VN) 
Số 80 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim loại quý. 

 
 

 
(210) 4-2019-02280 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A2.1.16; A2.1.23; A2.3.16; A2.3.23 
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED    (HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 

di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần 
mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao.  
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(210) 4-2019-02281 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED  (HK) 

1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 

Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 

di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần 

mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 

dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 

giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao.  
 

 
(210) 4-2019-02282 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 3.7.7 (540) 

  

(731) Lương Đăng Sơn  (VN) 
18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo về kinh doanh; dạy nghề; đào tạo về lãnh đạo; đào tạo về khởi nghiệp; 

định hướng nghề nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-02283 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.   
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(210) 4-2019-02284 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vồn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản.  
 

(210) 4-2019-02285 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ.  
 

 
(210) 4-2019-02286 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-02287 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2019-02288 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2019-02289 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
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(210) 4-2019-02290 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
 
 

 
(210) 4-2019-02293 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.11.10; A3.11.24 
(591) Ghi. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Tiến  (VN) 
T101716 Timescity, số 458 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thànb phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Phụ kiện bằng da như túi, ví, ba lô, cặp.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 
 

 
(210) 4-2019-02294 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Hải Đăng   (VN) 

05 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

cho các buổi tiệc, hội họp, đám cưới; dịch vụ quầy rượu.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa (massage) và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp 
[spa]; dịch vụ tắm thảo dược, tắm bùn khoáng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02295 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Hải Đăng   (VN) 

05 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống làm từ 

nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước tinh khiết [đồ uống].  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước; cho thuê xe du lịch; đặt 
chỗ cho các chuyến đi; điều hành chuyến (tour) du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; biểu diễn sân khấu nghệ thuật 
[giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]. 

 

 
(210) 4-2019-02296 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH ALSA Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 11C, tập thể Ngân hàng, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vách ngăn không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-02297 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ẩm thực Hai Thụy  
(VN) 
120/1/9 đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê nhà di dộng (rạp cưới); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; cho thuê bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị 
nấu ăn; nhà hàng tiệc cưới; nhà hàng ăn uống; cho thuê hội nghị hội trường và phòng 
cưới.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02298 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hương Sen Ban Mai  (VN) 
82/25 đường Lê Cơ, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02299 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.15; A5.5.20; 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24; 

26.4.1 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình  (VN) 
235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3,  
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  

 

 
(210) 4-2019-02300 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện Tiến Phát  
(VN) 
6 Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led các loại (thiết bị chiếu sáng); quạt điện các loại; đèn năng lượng mặt 

trời các loại; máy làm mát bằng hơi nước; máy lạnh, bình nước nóng lạnh, bình lọc nước; 
máy lọc nước; tủ lạnh; nồi cơm điện; máy sấy tóc; bình đun nước sôi siêu tốc; lò vi sóng; 
bồn cầu; chậu rửa gắn cố định; vòi sen; máy sấy tay vệ sinh; phiễu thoát nước; bếp ga; bếp 
từ; bếp hồng ngoại; máy hút mùi; chảo dùng cho nấu nướng (dùng điện); nồi dùng cho 
nấu nướng (dùng điện); dụng cụ xông hơi bằng điện (không dùng cho mục đích y tế); lò 
nướng bằng điện; lò sưởi, lò sấy. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02304 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.7; A24.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SEEDBE  (VN) 
553/18/12 Lũy Bán Bích, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; nước hoa; mỹ phẩm có nguồn gốc 

thảo mộc; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc. 
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); vòng tay làm từ vải thêu (đồ trang sức); đồ trang 
sức dùng đeo và đính trên dây chuyền; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức bằng đá quý nhân 
tạo; đồ trang sức. 

 
Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi đựng quần áo khi đi du lịch; túi bằng da thuộc để bao gói; 
cặp đựng giấy tờ và tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi sách học sinh; vali; bao 
để móc chìa khóa; ví đựng tiền; túi đựng dụng cụ, rỗng. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo da; quần áo; đồ đội đầu; thắt lưng đựng tiền 
(trang phục); giày; giày cao cổ. 

 

 
(210) 4-2019-02305 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc và chế phẩm trang điểm không chứa thuốc; kem 

đánh răng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm 
dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm tẩy dầu mỡ và mài mòn 
(không dùng trong quá trình sản suất). 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; miếng dán chứa thuốc; miếng đệm dán chứa 
thuốc; miếng đắp hoặc miếng đệm hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải 
thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh 
dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế 
phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02309 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.5.25; 25.5.1 

(591) Xanh dương đậm, ghi, xanh ngọc, trắng. 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng, cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 

liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; kem bôi chứa thuốc; nước 

thơm chứa thuốc; xon khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; cao dán chứa thuốc; 

thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa bóp chứa thuốc; 
thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; bọt chứa thuốc; 

viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán đắp dùng trong y 

tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt 
làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích 

y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt 

cho cơ thể - người; dược phẩm để điều trị chứng loạn thần kinh; dược phẩm để điều trị 

bệnh về hệ thống thần kinh trung ương và sự rối loạn chức năng của cơ thể; dược phẩm để 
điều trị bệnh tâm thần phân liệt. 

 

 
(210) 4-2019-02310 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 26.1.1; A1.1.8 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Tân Văn  (VN) 

Số nhà 42, tổ 69A, khu 6, phường Cao 

Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; cung cấp thông tin giáo 

dục liên quan đến võ thuật; hoạt động của câu lạc bộ võ thuật thuộc nhóm này; giảng dạy 

võ thuật và khí công dưỡng sinh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02311 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CATI Việt Nam  
(VN) 
Số 6, ngách 88/3/5 ngõ 88 đường Sơn 

Tây, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức); đồ trang sức dùng đeo, 

đính trên dây chuyền, vòng xuyến; vòng cổ (đồ trang sức); nhẫn; ghim cài. 

 

Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; túi du lịch; ví đựng đồ trang điểm, rỗng; vali. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; dép; giày; mũ; thắt lưng (trang phục); khăn choàng; 

đồng phục. 
 

 
(210) 4-2019-02313 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc từ dược liệu; thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế. 
 

 
(210) 4-2019-02314 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc từ dược liệu; thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế. 
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1720 

(210) 4-2019-02315 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 

nhuộm tóc. 
 

Nhóm 05: Thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2019-02316 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 19.8.1 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, trắng. 
(731) Lê Ngọc Vượng  (VN) 

Số 39B phố Hàng Hành, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sữa công thức dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); sữa nước 

hoặc sữa bột công thức dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú dùng cho mục đích 
y tế; sữa nước hoặc sữa bột công thức bổ sung vitamin và khoáng chất cho người lớn và 
người già-dùng cho mục đích y tế; quần tã trẻ em; tã lót trẻ em dùng một lần. 

 

 
(210) 4-2019-02317 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Đông Phương Nam  
(VN) 
Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-02318 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Phạm Phú Hưng  (VN) 
52 Nguyễn Biểu, tổ 42, phường Hòa 

Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; kính xây dựng; gỗ xây dựng, vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; 

ngói, không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-02319 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bảo Ngân  (VN) 
35 Tản Đà, phường Thạc Gián, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu gạo; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu đắng; đồ uống được chưng 

cất; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2019-02320 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) MAKE-UP ART COSMETICS INC.  

(US) 

767 Fifth Avenue, New York, New 

York, Unites States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa dùng cho cá nhân; chế phẩm chăm sóc da không chứa 

thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc. 

 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, và các sản 

phẩm để điều trị làm đẹp (thẩm mỹ) và các phụ kiện kèm theo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến: mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, và các sản phẩm để điều trị 

làm đẹp (thẩm mỹ) và các phụ kiện kèm theo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1722 

(210) 4-2019-02325 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD.  

(KR) 
188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; nước hoa hồng (mỹ phẩm dưỡng da dạng lỏng); nước thơm mỹ 
phẩm; mỹ phẩm dưỡng da dạng sữa lỏng, nhũ tương; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng xịt; 
mặt nạ mắt (mỹ phẩm); son dưỡng môi; tinh chất dưỡng da (mỹ phẩm); mặt nạ V-line 
(mặt nạ thon gọn mặt, định hình khuôn mặt, nâng cơ, giảm mỡ); mặt nạ dành cho vùng 
mũi (lột mụn, làm sạch); gel dưỡng da; chế phẩm chống nắng; sữa rửa mặt; nước tẩy trang 
(nước làm sạch da mặt); dầu làm sạch da; nước tẩy trang dành cho mắt và môi; miếng rửa 
mặt (mút rửa mặt); miếng tẩy trang gel sơn móng tay, làm sạch lớp biểu bì; dầu gội đầu; 
sữa tắm; sữa dưỡng thể; kem dưỡng da tay. 

 

 
(210) 4-2019-02326 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đen trắng. 
(731) HEINZ (CHINA) SAUCES & 

CONDIMENTS CO., LTD.   (CN) 
Xianchong Foodstuffs Industrial 
Development Zone, Qiaonan Street, 
Panyu District, Guangzhou, P.R.China  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Giấm; giấm hoa quả; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ tinh 
dầu, cho đồ uống; hạt tiêu; xốt [gia vị]; nước xốt được chế biến từ rau, trái cây hoặc thảo 
mộc [đồ gia vị]; gia vị; quả xay nhuyễn [nước xốt]; đồ gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-02327 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá  
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(210) 4-2019-02328 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) FIDESCHEM INTERNATIONAL 

INCORPORATION PTE. LTD.   (SG) 
203 Hougang Street 21 #03-73 Singapore 
(530203)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dung 

dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-02329 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) FIDESCHEM INTERNATIONAL 

INCORPORATION PTE. LTD.   (SG) 
203 Hougang Street 21 #03-73 Singapore 
(530203)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dung 

dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2019-02330 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 

sản; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở. 
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; cung cấp các tiện 
nghi sử dụng cho chơi golf, cung cấp tiện nghi tiện ích giải trí; dịch vụ vườn bách thú.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ 
du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2019-02331 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần Marico 

South East Asia  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc tóc cho nuôi 
dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, kem dưỡng tóc tạo 
kiểu, kem dưỡng tóc làm bóng sợi tóc, dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề 
mặt tóc; chế phẩm chứa tinh chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc, gãy tóc, 
chế phẩm chăm sóc tóc là mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-02332 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần Marico 

South East Asia   (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc tóc cho nuôi 
dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, kem dưỡng tóc tạo 
kiểu, kem dưỡng tóc làm bóng sợi tóc, dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề 
mặt tóc; chế phẩm chứa tinh chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc,gãy tóc, 
chế phẩm chăm sóc tóc là mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-02333 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần Marico 

South East Asia  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc tóc cho nuôi 
dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, kem dưỡng tóc tạo 
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kiểu; kem dưỡng tóc làm bóng sợi tóc, dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề 
mặt tóc; chế phẩm chứa tinh chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc, gãy tóc, 
chế phẩm chăm sóc tóc là mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-02334 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Paramax 

Corporation  (VN) 
53 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuyếch đại âm thanh (ampli, loa), đầu đĩa VCD-DVD, ống nói (micrô), bộ 

trộn âm thanh.  
 
 

 
(210) 4-2019-02335 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH Paramax 

Corporation  (VN) 
53 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuyếch đại âm thanh (ampli, loa), đầu đĩa VCD-DVD, ống nói (micrô), bộ 

trộn âm thanh.  
 
 

 
(210) 4-2019-02338 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã dược liệu cổ 
truyền H2O Việt Nam   (VN) 
Số 440, tổ 4, phường Thái Bình, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; nước tắm duỡng da không chứa thuốc; tinh dầu 

(mỹ phẩm); dầu gội thảo mộc; chế phẩm thảo mộc cho mục đích làm đẹp dùng để chăm 
sóc phụ nữ sau sinh và trẻ em không chứa thuốc.  
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(210) 4-2019-02339 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã dược liệu cổ 
truyền H2O Việt Nam   (VN) 
Số 440, tổ 4, phường Thái Bình, thành 
phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; nước tắm dưỡng da không chứa thuốc; tinh dầu 

(mỹ phẩm); dầu gội thảo mộc; chế phẩm thảo mộc cho mục đích làm đẹp dùng để chăm 
sóc phụ nữ sau sinh và trẻ em không chứa thuốc.  

 

(210) 4-2019-02340 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã dược liệu cổ 
truyền H2O Việt Nam   (VN) 
Số 440, tổ 4, phường Thái Bình, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; nước tắm dưỡng da không chứa thuốc; tinh dầu 

(mỹ phẩm); dầu gội thảo mộc; chế phẩm thảo mộc cho mục đích làm đẹp dùng để chăm 
sóc phụ nữ sau sinh và trẻ em không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-02341 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.21; 24.17.15; A3.11.3; 24.17.3; 

26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dược liệu cổ 
truyền H2O Việt Nam   (VN) 
Số 440, tổ 4, phường Thái Bình, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; nước tắm dưỡng da không chứa thuốc; tinh dầu 

(mỹ phẩm); dầu gội thảo mộc; chế phẩm thảo mộc cho mục đích làm đẹp dùng để chăm 
sóc phụ nữ sau sinh và trẻ em không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y; mỹ phẩm có chứa thuốc; cây 
thuốc. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp (spa); dịch vụ trồng cây dược liệu; dịch 
vụ tắm nước lá của người dân tộc; dịch vụ phòng khám đông y; dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ cho bà mẹ sau sinh và trẻ em.  
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(210) 4-2019-02343 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Tuấn Kiệt  (VN) 

9 Hùng Vương, khóm 1, phường 3, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp và phụ tùng xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện, xe 

điện trẻ em và phụ tùng xe điện trẻ em, xe trẻ em và phụ tùng xe trẻ em, đồ chơi trẻ em, 
xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy, nón bảo hiểm, võng, nôi cho trẻ em, cũi trẻ em đồ 
đạc (giường, tủ, bàn ghế, giá kệ).  

 

 
(210) 4-2019-02344 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm sạch Sài Gòn  (VN) 
18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa chua; sữa nước; sữa dạng viên; sữa dạng que; sữa dạng gói. 

 

 
(210) 4-2019-02345 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm sạch Sài Gòn  (VN) 
18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa chua; sữa nước; sữa dạng viên; sữa dạng que; sữa dạng gói. 

 

 
(210) 4-2019-02346 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm sạch Sài Gòn  (VN) 
18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa; mua bán sữa bột; mua bán sữa nước; mua bán sữa dạng que; mua 

bán phô mai; mua bán cà phê que; mua bán cà phê sữa; mua bán trà sữa; mua bán bơ; mua 
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bán pho mát; mua bán sữa tươi; mua bán sữa chua; mua bán sữa dinh dưỡng; mua bán sữa 
tách béo; mua bán sữa nguyên kem. 

 

 
(210) 4-2019-02347 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
nội thất VLIX  (VN) 
Số 42/130, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (ghế bành, giường, tủ quần áo, sofa, bàn trang điểm, tủ bếp, bàn, ghế, 

giá, kệ). 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-02348 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Trần Hoàng Phúc  (VN) 

Số 75/33 Lò Rèn, phường 4, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí. 

 

 
(210) 4-2019-02349 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION  (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa quàng cổ; loa; loa không dây; loa di động; tai nghe nhét tai; tai nghe chụp 

đầu; tai nghe trùm đầu có micrô; micrô không dây; loa có micrô; máy thu hình; điện thoại 
thông minh. 
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(210) 4-2019-02351 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Hộ kinh doanh Vòng Kắm Mằn  

(VN) 
704/8/12 hương lộ 2, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-02352 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đỏ thắm, xanh da trời, xanh lam, trắng, 

hồng nhạt, vàng, nâu, nâu sẫm, xám, 
đen. 

(540) 

  

(731) Hồ Minh Sang  (VN) 
Số 1004, tỉnh lộ 7, ấp Xóm Mới, xã An 
Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua. 
 

Nhóm 35: Mua bán sữa chua. 
 

 
(210) 4-2019-02356 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) ALLERGAN, INC.   (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2019-02357 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 6.1.2 
(591) Xanh ngọc, xám, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn công 
nghiệp Thái Sơn Paint   (VN) 
Số 63 đường số 61, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn/sơn dầu/vecni.  
 

Nhóm 02: Sơn; sơn phủ.  
 

 
(210) 4-2019-02358 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; A1.1.10; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Hợp Nhất VN   (VN) 
158/20 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2019-02359 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Hợp Nhất VN   (VN) 
158/20 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2019-02360 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.5.5; A14.5.2; 24.1.1; 24.9.1 
(591) Nâu, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Phát  (VN) 
Đội 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Bán buôn cà phê; giới thiệu, quảng cáo, trưng bày các sản phẩm cà phê.  
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(210) 4-2019-02361 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đồng Chiêm  
(VN) 
67 Nguyễn Bình Khiêm, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ, bột nghệ, gia vị.  

 

 
(210) 4-2019-02363 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; A24.15.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Vũ Đình Phát   (VN) 
Khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn.  
 

 
(210) 4-2019-02364 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và đầu tư LE SOLEIL ELITE 
JAPAN   (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Anh Minh, số 36 phố 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02365 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, vàng, vàng nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp và 
thương mại Vạn Phú   (VN) 
Phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nhà bếp (nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga, bếp điện, bếp từ, 
lò vi sóng, lò nướng, vỉ nuớng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, ấm đun nước, bình nước), đồ 
dùng gia đình (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đĩa, đũa, muỗng, rổ, thau chậu, máy xay sinh 
tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti 
vi, tủ lạnh, máy hút bụi).  

 

 
(210) 4-2019-02366 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Minh   (VN) 
Quốc lộ 46, xóm 2, xã Nghi Phú, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu điện tử và điện từ; công tắc đèn; ổ cắm điện; phích cắm điện; các thiết 

bị nối dây điện và phụ kiện phụ trợ điện khác; át tô mát (aptomat).  
 

Nhóm 11: Đèn điện; máng đèn điện; đèn chiếu sáng; quạt điện.  
 

 
(210) 4-2019-02367 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.5.15; A3.5.24; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và đầu tư LE SOLEIL ELITE 
JAPAN   (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Anh Minh, số 36 phố 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ làm tóc, dịch vụ trang 

điểm.  
 

 
(210) 4-2019-02369 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.15.9; 26.15.11; 

26.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITDUCT   (VN)
Số 14, ngách 30, ngõ 192 phố Yên 
Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: ống gió; cửa gió; van gió; tiêu âm; là những bộ phận của thiết bị điều hòa 
không khí.  
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(210) 4-2019-02370 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.7; A5.1.16; 5.9.19; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vâng đồng, xanh 

dương. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 
 

 
(210) 4-2019-02371 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xám, vàng, nâu, vàng đậm. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 
 
 

 
(210) 4-2019-02372 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.16; 5.7.1; 25.5.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng đồng, vàng, 

nâu. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 
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(210) 4-2019-02373 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.16; 5.7.1; 25.5.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng đồng, xanh 

dương, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 
 

 
(210) 4-2019-02374 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng, nâu, vàng, vàng 

đậm. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 
 

 
(210) 4-2019-02375 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.16; 5.7.1; 25.5.2; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, hồng, vàng 

đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt.  
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(210) 4-2019-02376 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.13.1; A26.4.18; 25.5.25; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xám, vàng nhạt, vàng đậm, 

nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt.  
 

 
(210) 4-2019-02377 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.16; 26.5.1; 26.15.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, vàng, xanh 

dương, đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood    (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt.  
 

 
(210) 4-2019-02378 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.16; 26.15.15; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, hồng, đỏ, vàng, 

vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt.  
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(210) 4-2019-02379 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.2; 26.5.4; 24.15.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xám, vàng, 

vàng nhạt, nâu, nâu đỏ, tím, hồng. 
(731) Công ty cổ phần thực phần 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh.  

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2019-02380 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Xuân Việt Cường   (VN)

476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện và phụ tùng dùng cho xe gắn máy và xe ôtô như: vi mạch 

dùng cho xe cộ (IC), bộ phận đánh lửa dùng cho xe cộ (bugi), dây điện dùng cho xe cộ, 
sạc điện dùng cho xe cộ, mô bin sườn, mô bin lửa, thiết bị báo xăng, sản phẩm lọc xăng 
và ống dẫn xăng, săm xe (ruột xe), lốp (vỏ), bánh răng, xích, ổ líp (nhông sên đĩa), mâm 
bánh xe, vành nhôm dùng cho bánh xe, máy móc thiết bị ngành công nông nghiệp: máy 
phát điện, máy nông ngư cơ, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi ôxy hồ cá, sắt, thép, 
inox, giấy, hạt nhựa.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1737 

(210) 4-2019-02381 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phát Tài  (VN) 
3/8/8 Đinh Công Tráng, xã Lộc Châu, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-02382 (220) 18.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Two Kings 

Invest    (VN) 
Số nhà 43, lô đất TT4, khu tái định cư 
7.3 và 8.1, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, các loại đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bia, các loại đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2019-02383 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; A26.4.18 
(591) Vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên  (VN)
491/35A Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2019-02384 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Hảo  (VN) 
37/35 đường 36, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới chứng khoán; môi giới bất động sản; định giá 
bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-02385 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và xây dựng Thành Đô  
(VN) 
Số 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý và điều hành khách sạn; tổ chức sự kiện, hội chợ 

với mục đích thương mại.  
 

Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ tài chính.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, vận 
chuyển hành khách và hàng hóa; đại lý bán vé (máy bay, ô tô, tàu lửa, tàu thủy); dịch vụ 
bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê xe có động cơ (phương tiện đi lại). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật với âm thanh, ánh sáng; tổ chức lễ hội, hội chợ đường phố với 
mục đích giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ giáo dục đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn, khu nghĩ dưỡng 
(resort); dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); cho thuê hội trường. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp(spa); dịch vụ tắm hơi, xoa bóp; dịch vụ căt tóc; làm 
tóc; cho thuê cây cảnh; dịch vụ chăm sóc duy trì cảnh quan vườn hoa, thảm cỏ công viên 
cây xanh.  

 
 

 
(210) 4-2019-02386 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.2; 26.3.3; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh cô ban, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và xây dựng Thành Đô  
(VN) 
Số 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý và điều hành khách sạn; tổ chức sự kiện, hội chợ 

với mục đích thương mại. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; vận 

chuyển hành khách và hàng hóa; đại lý bán vé (máy bay, ô tô, tàu lửa, tàu thủy); dịch vụ 

bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê xe có động cơ (phương tiện đi lại).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, các chương 

trình biểu diễn nghệ thuật với âm thanh, ánh sáng; tổ chức lễ hội, hội chợ đường phố với 

mục đích giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp dịch vụ khu vui chơi giải trí các trò 

chơi điện tử; dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng 

(resort); dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện); cho thuê hội trường. 
 

 
(210) 4-2019-02387 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại ROBOT QINFENG 
Việt Nam  (VN) 
Số 223, ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy móc công nghiệp như: robot, máy phát điện, inox, sắt 

thép.  
 

 
(210) 4-2019-02388 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.11.5; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Tạo Phát  (VN) 
101 Đoàn Thị Liên, tổ 8, khu phố 2, 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mua bán mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02389 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 15.7.1; 26.1.1; A3.1.9 

(591) Xanh dương, hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thái Bửu  (VN) 
1069/32 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức cá nhân bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng bạc (mạ bạc); vàng 

bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2019-02390 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Xám, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ sản xuất Tín Thành  
(VN) 
453/166 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh phân phối các sản phẩm thiết bị âm thanh như: loa, âm-ly, 

đầu đĩa DVD, micrô. 
 

 
(210) 4-2019-02391 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.1.1; 2.1.11; A11.3.4; 11.3.14 

(591) Xám, đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, nâu, 

xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thới Vương  (VN) 
798 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh mua bán phân phối sản phẩm: trà xanh, bột trà xanh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02392 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại TDV  (VN) 
55A đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 

15, quận 15, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): ống dẫn cách nhiệt bằng vật liệu nhẹ.  
 

 
(210) 4-2019-02393 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.7.6; A11.1.2; A11.1.4; A11.1.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Lanh  (VN) 
489 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, dịch 

vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 

 
(210) 4-2019-02394 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.13 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Nam  (VN) 
339/29 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, đào tạo trang điểm, quay phim và photoshop 

(chỉnh sửa ảnh); dịch vụ chụp hình cưới (studio). 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ); dịch vụ cho thuê áo cưới. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02395 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 
53 Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. 

 

(210) 4-2019-02396 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; 5.5.18; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Đỏ đô, hồng, vàng, đen, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Thiên Gia 
Phát  (VN) 
459/6 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán nhậu; quán nước giải 

khát; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-02397 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 1.15.15; A1.1.10; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh cốm, xanh dương, xanh 

lá cây. 
(731) Trung tâm Y tế huyện Thuận 

Bắc   (VN) 
Thôn ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận 
Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu; 

dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ phòng khám sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc.  
 

 
(210) 4-2019-02398 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) YAMATO ASIA PTE. LTD.   (SG) 

223 Mountbatten Road #03-10 Singapore
(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng ô tô; chuyên chở bằng xe đẩy tay; cung 
cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; thông tin về giao thông; dịch vụ 
lái xe; vận chuyển bằng phà; vận tải đường biển; vận tải đường sông; vận tải hàng hóa 
[bằng đường thủy]; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng đường không; đóng gói hàng 
hóa; gói quà; bao gói hàng hóa; dịch vụ đóng chai; môi giới vận tải hàng hóa; môi giới 
vận tải [gửi hàng hóa]; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ chuyển nhà; môi giới 
hàng hải; xếp hàng vào kho; dịch vụ kho hành lý; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho 
thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; bãi đỗ xe; lưu giữ tàu thuyền; dịch vụ cho thuê thùng 
chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; cho thuê xe; cho thuê máy kéo; cho thuê 
khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; vận tải bằng xe điện; vận chuyển đồ đạc; thuê 
tàu chở hàng; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị, thu gom các hàng hóa có 
thể tái chế [vận tải]; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ 
khuân vác; chuyên chở bằng xe tải; vận chuyển hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; 
dịch vụ giao hàng qua bưu điện; chuyển phát hoa; dịch vụ giao hàng; chuyển phát thư tín; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; hậu cần vận tải; vận chuyển và tích trữ rác thải; 
vận chuyển và tích trữ chất thải; vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ lai kéo xe 
hỏng; lai dắt tàu thuyền; hoạt động cứu hộ [vận tải]; môi giới vận tải; đặt chỗ cho vận 
chuyển; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu và tài liệu dạng điện tử; cất giữ hàng hóa; dịch vụ 
lưu kho; thông tin về kho chứa; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê xe cộ; 
cho thuê hầm rượu sử dụng điện; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh; cho thuê máy đông lạnh; 
cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường. 

 

 
(210) 4-2019-02399 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; A11.1.2; A11.1.4; A11.1.5 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đinh Tiến Hoàng  (VN) 
Số 8 phố Phúc Hoa, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-02400 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 

da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển địa ốc UNIVERSE  (VN) 
137 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; dịch vụ xây, lát. 

 

 
(210) 4-2019-02401 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 2.1.8; 

2.3.8 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HiTa  (VN) 
C5-C6 khu nhà ở thương mại, số 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; bánh mỳ; bánh 

ngọt và kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-02403 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3 
(591) Nâu, nâu đỏ, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Điều hoà; tủ đông; tủ mát; quạt mát; quạt điều hoà; máy hút bụi; tủ lạnh; quạt 

điện; máy lọc không khí; bếp ga; bếp hồng ngoại; máy sấy tóc. 
 
 

 
(210) 4-2019-02404 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; 26.5.9; 26.15.15; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Điều hoà; tủ đông; tủ mát; quạt máy; quạt điều hòa. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02405 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 

(731) Hoàng Thanh Thanh  (VN) 
25/08 đường 44, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; tinh dầu; nước xức tóc; mỹ phẩm; mặt nạ dành cho tóc (mỹ phẩm); 

mỹ phẩm dưỡng thể; sữa tắm; dầu gội đầu; chế phẩm rủ tóc (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn; dầu dừa. 
 

 
(210) 4-2019-02409 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.4.1; 

A26.4.18 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Bích Thủy  (VN) 
Tổ 10, ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02410 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.13.1; A26.11.12 

(731) LEE, HAN WOO  (KR) 

103- 1501, 64, Sinju-ro, Mulgeum-eup, 

Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; sản phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc cơ thể; sơn móng tay (mỹ phẩm); dầu xoa bóp, trừ loại dùng cho mục 

đích y tế; xà phòng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-02411 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH thuốc lá Đà 
Nẵng  (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2019-02412 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.13.25 

(591) Vàng đồng, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tập đoàn phát 
triển kinh doanh ODYSSEY  
(VN) 
74 Nguyễn Khoái, phường 02, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp: chăm sóc da, dịch vụ làm Nail, nối mi, phun 

xăm, triệt lông, make up (trang điểm). 
 

(210) 4-2019-02413 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.9; A14.5.2; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hàn Việt  
(VN) 
Số 8 lô J2, đường DD5, khu dân cư An 

Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02414 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.5; 1.15.15; A5.3.13 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh đen đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế giới vật 
liệu xây dựng  (VN) 
P1-2.09 khu 1, cao ốc văn phòng The 

Prince Residence số 17-19-21 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, 

 

(511)   Nhóm 11: Lò sưởi bằng điện. 
 

 
(210) 4-2019-02415 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Võ Văn Pháp  (VN) 
422A Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 

Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02416 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 1.15.5; 26.4.1; 

A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH Plutus 
Financial  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà IMV, số 87 Hoàng Văn 

Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH F168  (VN) 
260/1/14 Bà Hạt, phường 09, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính. 
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(210) 4-2019-02417 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A5.5.21; A18.4.2; 

18.3.21; 9.1.7 
(591) Đỏ đô, xám bạc, nâu, xám, vàng, xanh 

lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ IUK  (VN) 
225/25 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy khâu. 

 
 

 
(210) 4-2019-02418 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.1.25; 24.9.1; 7.5.15; A5.5.20 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Mai  (VN) 
Số 11, Lưu Văn Lang, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà trọ; 

dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; nhà hàng ăn uống. 
 
 

 
(210) 4-2019-02419 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Lại An Viên  (VN) 
Thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, cung ứng vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình khác. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
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(210) 4-2019-02420 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Đồng Ngọc ánh  (VN) 
Phòng B 1805, chung cư Thăng Long 

Number One, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 

Nhóm 07: Máy công nghiệp như: máy cẩu, máy nâng, máy xúc, máy trộn bê tông, thiết bị 

(trạm) trộn bê tông thương phẩm. 

 

Nhóm 09: Khóa từ thông minh; tivi; thiết bị điều khiển nhà thông minh; công tắc điện; 

cầu dao điện; thiết bị truyền dẫn mạng; bộ phát và điều khiển wifi. 

 

Nhóm 11: Quạt điện; quạt công nghiệp; hệ thống thông gió; hệ thống lọc không khí; máy 

lọc nước; cây nước nóng lạnh; hệ thống lọc nước; nồi cơm điện; bếp từ; lò vi sóng; nồi 

chạy điện; chảo chạy điện; đèn chiếu sáng. 

 

Nhóm 12: Xe đạp điện; ô tô chạy điện; ô tô; xe bồn trộn bê tông. 

 

Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; chảo rán không dùng điện; nồi áp suất không 

dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-02421 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.13.1; A2.1.23; 

4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá, xanh lam, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Trần Đức Hùng  (VN) 
Liền kề 430, khu B, Lổ Đổ, Vam, Cửa 

Cầu, Đìa Ngoài, phường Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) dược phẩm, thực phẩm chức năng, thảo dược, chế phẩm 

dược, thiết bị y tế, dụng cụ y tế; xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng, thảo 

dược, chế phẩm dược, thiết bị y tế, dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 44: Tư vấn và các dịch vụ về dược phẩm và y tế; dịch vụ khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền. 
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(210) 4-2019-02422 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.5.1; A3.11.24; 3.11.11; 1.15.21 

(591) Xanh lá, xanh dương, vàng đất, trắng, 

đen, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ống hút NUI  
(VN) 
306F/12, khu vực 5, phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống. 
 

 
(210) 4-2019-02423 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.5.1; A3.11.24; 3.11.11; 1.15.21 

(591) Xanh lá, xanh dương, vàng đất, trắng, 

đen, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ống hút NUI  
(VN) 
306F/12, khu vực 5, phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống. 
 

 
210) 4-2019-02424 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(591) Vàng, đen.(540) 

 

(731) Đài phát thanh và truyền 
hình Bắc Giang  (VN) 
Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ phát thanh; phát chương trình truyền thanh; dịch 

vụ truyền thanh; phát chương trình truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình 

không dây. 
 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình 

phát thanh và truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu 

diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn; cung cấp chương trình truyền hình, không tải 

xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải theo yêu cầu. 
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(210) 4-2019-02425 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.13.1; 24.15.21; A24.15.11; 2.9.1 
(591) Hồng tím. 

(540) 

  

(731) Trương Thị Lan Anh  (VN) 
Số nhà 29, tổ 2, ngõ 120, ngách 28/120, 
Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chất bổ sung dinh dưỡng).  
 

 
(210) 4-2019-02426 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh. 

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế). 

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2019-02427 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 

(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế). 

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 

nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 

nước ép trái cây.  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 
 

 
(210) 4-2019-02430 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.3.1; 4.3.9; A3.3.17 

(591) Đỏ, hồng, trắng, đen. 

(731) Nguyễn Hữu Hợi  (VN) 
17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-02431 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.13.25; 24.17.5; A3.9.24 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư XNK Việt 
Trung  (VN) 
Cụm 6, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm hệ dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2019-02432 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư XNK Việt 
Trung  (VN) 
Cụm 6, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm hệ dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-02433 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư XNK Việt 
Trung  (VN) 
Cụm 6, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm hệ dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-02434 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối Trần Nhân JP  (VN) 
72 đường 3158B Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục và không dùng trong y tế) sử dụng 01 lần. 

 
 

(210) 4-2019-02435 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối Quốc tế Việt  (VN) 
92A5 đường Gò ¤ Môi, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1754 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm cao cấp; kem dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2019-02436 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối Quốc tế Việt  (VN) 
92A5 đường Gò ¤ Môi, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm, tã dùng một lần cho trẻ em; kem chống muỗi; kem chống côn trùng có 

chứa thuốc. 
 

Nhóm 10: Bình sữa; núm vú. 
 

 
(210) 4-2019-02437 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 05: Trà (chè) thảo dược; đồ uống chiết xuất từ thảo dược. 

 
 

 
(210) 4-2019-02438 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Trà (chè) thảo dược; đồ uống chiết xuất từ thảo dược. 
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(210) 4-2019-02439 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 
 

 
(210) 4-2019-02440 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 
 

 
(210) 4-2019-02441 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản.  
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(210) 4-2019-02442 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 

 
 

 
(210) 4-2019-02443 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 

 
 

 
(210) 4-2019-02444 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thủy sản. 
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(210) 4-2019-02445 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02446 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02447 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-02448 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02449 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh  (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Trà (chè) thảo dược; đồ uống chiết xuất từ thảo dược. 

 

(210) 4-2019-02450 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.10; 1.15.23; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh     (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2019-02451 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.10; 1.15.23; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học quốc tế Trường 
Sinh   (VN) 
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2019-02452 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.3.1; 10.3.7; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Huyền Dương  

(VN) 
Số 29 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; tấm 
ốp tường không bằng kim loại (vật liệu xây dựng phi kim loại); cửa, không bằng kim loại; 
tấm lát sàn không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-02453 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; A24.15.7; 26.1.1 
(591) Xanh đen, đen, trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
ASASUN   (VN) 
P805, tầng 8, tòa nhà Việt Thắng, đường 
Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-02454 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) KosÐ Corporation   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà 
phòng; nước hoa; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02455 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 5.7.3; A5.3.13; 5.3.16; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Vũ Quang Thuận   (VN) 

Thôn Đồng Hen, xã Vũ Linh, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-02456 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

chế biến thực phẩm Hà Chi  
(VN) 
Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

 
(210) 4-2019-02457 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A16.1.5; 26.4.4; A26.4.18; A26.11.12 
(731) HANGZHOU TUYA INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 701, Building 3, More Center, 
Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị 
điều khiển từ xa; cầu dao điện; ổ cắm điện; camera an ninh.  

 

Nhóm 42: Cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; điện toán đám mây; lập trình máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ lưu trữ trên 
máy chủ; thiết kế công nghiệp.  
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(210) 4-2019-02458 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Ngân  (VN) 
Thôn Dĩnh Lục 2, xã Tân Dĩnh, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin điện thoại; tai nghe; điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2019-02459 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) NEXCONEC LIMITED   (HK) 

Unit 503, 5/F Tower 2 Lippo Center, 89 
Queensway, Admiralty, Hong Kong 
999077 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cáp sợi quang; dây cáp điện; mạng máy vi tính; đầu nối sợi quang; mạng viễn 

thông; thiết bị truyền thông mạng.  
 

 
(210) 4-2019-02460 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư, sản 
xuất và thương mại quốc tế 
Lâm Thái   (VN) 
Số 7c, hẻm 13/90/25, đường Lĩnh Nam, 
tổ 55, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xích xe máy; vỏ bọc yên xe máy/ô tô; má phanh dùng cho xe máy/ô tô; 

săm lốp xe máy/ô tô; phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2019-02461 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 25.1.6; 13.1.5 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH Tipu - Pháp nhân 

Lục Vân Hà   (VN) 
38E Trần Cao Vân, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) hàng lưu niệm, tranh, tượng, tác phẩm nghệ thuật, sách, 

báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 

thu thập thông tin thị trường; nghiên cứu thị trường; môi giới kinh doanh; quảng cáo; tổ 

chức sự kiện nhằm mục đích thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn giáo dục; phiên dịch; giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 

nghiệp; tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; giải trí.  
 

 
(210) 4-2019-02462 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 11.1.22; 15.7.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Hồng tím, tím, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tuấn   (VN) 
Số 117A Quang Trung, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (bánh). 
 

 

 
(210) 4-2019-02463 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.7.21; A5.7.23; 5.1.20; 7.15.8 (540) 

  

(731) Đỗ Việt Anh  (VN) 
Số 42, đường Tôn Đức Thắng, phường 

Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đóng gói hàng hóa cho người khác để vận chuyển; 

dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa cho người khác (dịch vụ giao phát 

hàng hóa); dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; dịch vụ ăn uống: nhà 

hàng; quán cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02465 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A19.3.4; 2.3.8; A2.3.23; 4.5.2 
(591) Đen, xanh dương, đỏ sẫm, tím nhạt, tím, 

trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02466 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ đun. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02467 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh cô ban, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02468 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại Việt Pháp  
(VN) 
672 - 674 Lê Hồng Phong, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02469 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại Việt Pháp  
(VN) 
672 - 674 Lê Hồng Phong, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02470 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại Việt Pháp  
(VN) 
672 - 674 Lê Hồng Phong, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-02471 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-02472 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; 1.7.6; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 27/7 thành 
phố Hồ Chí Minh   (VN) 
Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; hộp đựng 

thuốc lá không bằng kim loại quý.  
 
 

 
(210) 4-2019-02475 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) INTERTHAI PHARMACEUTICAL 

MANUFACTURING LTD.   (TH) 
1899 Phaholyothin 39, Chatuchak, 
Bangkok 10900, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Gel làm sạch; kem dưỡng ẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem chăm 

sóc da (không chứa thuốc); kem dưỡng da tay; nước thơm dùng dưỡng ẩm cho cơ thể, 

kem và nước thơm dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem dưỡng ẩm da và nước thơm dưỡng da (mỹ 

phẩm); chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho da; kem không chứa thuốc để bảo 

vệ da; kem không chứa thuốc để dưỡng ẩm, giữ ẩm, làm mềm và làm dịu da; kem không 

chứa thuốc dùng cho cơ thể và da; các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc để điều 

trị da bị tổn thương, sẹo và vết thương; tinh chất (serum) dưỡng da.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược để làm mờ sẹo; kem và chế phẩm da liễu (chứa thuốc); nuớc 

thơm cho mục đích dược phẩm; kem chứa thuốc để duỡng ẩm và giữ ẩm cho da; kem chứa 

thuốc để bảo vệ da; kem chứa thuốc để làm mềm và làm dịu da; kem chứa thuốc dùng cho 

cơ thể, tay và da; kem và nước thơm chứa thuốc; kem và nước thơm chứa thuốc dùng cho 

cơ thể và tay; chế phẩm chứa thuốc để tái tạo da; chế phẩm chứa thuốc để điều trị các rối 

loạn của da; chế phẩm chứa thuốc để điều trị các bệnh về da. 
 

 
(210) 4-2019-02479 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.18; 26.3.23 

(591) Vàng cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Lâm   (VN) 
A1.0704 chung cư Thạnh Lộc, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán cà phê; quán trà sữa; quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-02480 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.7.25; A25.7.21; 26.3.1; 26.3.10 

(591) Đỏ, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ An Biên  (VN) 
Số 109, cư xá Nguyễn Văn Trỗi, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị vệ sinh bao gồm: bồn cầu, bồn rửa, sen vòi, bồn tắm, 

phụ kiện nhà vệ sinh, ổ khóa, khóa điện tử, két sắt, bản lề sàn; dịch vụ mua bán vật liệu 

xây dựng, cụ thể: đá tự nhiên, đá nhân tạo, gạch men, sắt thép, gỗ, kính, thủy tinh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02481 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh vận tải Lê 
Doanh Hòa  (VN) 
Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn compac); đèn sợi đốt; đèn 

chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
 

 
(210) 4-2019-02482 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Việt Mỹ 
Cosmetics  (VN) 
81 đường số 1, Cityland Center Hills, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02483 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Việt Mỹ 
Cosmetics  (VN) 
81 đường số 1, Cityland Center Hills, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02484 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; A5.5.20; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Taza Group  
(VN) 
53/3 Thiên Hộ Dương, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 41: Đào tạo. 
 

Nhóm 44: Bệnh viện, phòng khám; spa; chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-02485 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 1.15.3; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Đen, xanh dương, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Taza Group  
(VN) 
53/3 Thiên Hộ Dương, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Phòng khám; chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2019-02486 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp tế bào 
gốc Sizako  (VN) 
53/3 Thiên Hộ Dương, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02487 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.3.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.3.2 
(591) Đen, cam. 

(540) 

 

(731) Lê Phú Đông  (VN) 
ấp Voi Đình, xã Thủy Đông, huyện 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu; quần áo, giày dép, mắt kính, thắt lưng, 

bóp, ví, ba lô, túi xách, lều cắm trại, túi ngủ, võng, ốp lưng cho điện thoại máy tính bảng, 
bao da cho điện thoại máy tính bảng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02488 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.2; 26.3.23; A18.1.19; 18.1.23 
(591) Đỏ, da cam. 
(731) Tạ Quốc Phong  (VN) 

ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử (hoạt động quảng cáo trên mạng); cung cấp dịch vụ 

đặt hàng trực tuyến qua máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác qua hệ 
thống mạng toàn cầu và khu vực; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; quản lý dữ liệu khách hàng bằng máy tính  

 

 
(210) 4-2019-02489 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Cam đậm, cam nhạt, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ du lịch VNGO  (VN) 
Số nhà 18, ngách 59/68 đường Mễ Trì, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ du lịch 

lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế.  
 

 
(210) 4-2019-02490 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 8.7.4; A13.3.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Pizza Belga  

(VN) 
Số 225, đường Âu Cơ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu, quán cà 

phê; cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  
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(210) 4-2019-02492 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 3.7.17 

(731) Doanh nghiệp TN Vi Na Phát  
(VN) 
C1/16 ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả muối chua ngọt (không sử dụng dưới dạng gia vị); rau, củ, quả sấy 

khô; rau, củ, quả đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây đông lạnh; mứt trái cây (mứt ướt); 

trái cây dầm đường; trái cây bảo quản. 

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; trái cây tươi; nấm tươi; quả hạnh (trái cây).  
 

 
(210) 4-2019-02493 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 

(731) OH EUN JUNG   (KR) 

(Sang-dong, Jindalae Village) 2233-705, 

72, Gyenam-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-

do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; bán buôn mỹ phẩm; cửa hàng bán buôn và bán lẻ 

mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; cửa hàng bán 

buôn mỹ phẩm; bày trí nhằm mục đích quảng cáo; marketing; quảng cáo trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng; trung tâm mua sắm toàn diện trên internet liên quan đến mỹ 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-02494 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Trắng, xanh lam, xanh lục, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Đàm Thanh Minh Hoàng  (VN) 
184/54 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo, túi xách, thiết bị dụng cụ thể thao, giường, tủ, bàn, 

ghế, bóng đèn, ổ cắm điện, chăn, màn, thảm, đệm, rèm, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-02495 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A17.2.2; 19.9.1; A5.5.20; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH New Gem 
Education  (VN) 
Số 126B Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-02496 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng ánh kim, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Phương 
Hoa  (VN) 
24 đường 46 KDC An Phú Hưng, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; trái cây sấy khô; rau đã sấy khô; rau đã 

được bảo quản; rau, củ, đóng hộp.   
 

Nhóm 31: Trái cây tươi dạng giỏ; quả tươi; rau tươi; rau cỏ tươi; củ tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ bán buôn - bán lẻ, đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa: trái cây tươi, trái 
cây đã qua chế biến, trái cây sấy khô, rau củ tươi, rau củ đã qua chế biến, rau củ sấy khô; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp.  

 

 
(210) 4-2019-02501 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1; 26.11.3; A26.11.12; 26.13.25 
(731) MOBIAK S.A.  (GR) 

Markou Botsari 96-98, Chania, Crete, 
Greece, P.C. 73 136 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Xi lanh kim loại để sử dụng với khí nén. 
 

Nhóm 09: Thiết bị cứu hỏa, cụ thể là: chuông báo cháy, cột mốc và đèn báo cháy, bộ dò 
khói; thiết bị dập lửa; mặt nạ oxy bảo vệ, không dùng cho y tế và mỹ phẩm. 
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Nhóm 10: Thiết bị nâng cho người tàn tật; khung có bánh xe để hỗ trợ đi chuyển, máy 
theo dõi hô hấp dùng trong y tế; mặt nạ và thiết bị để hô hấp nhân tạo; thiết bị đo dung 
tích phổi [thiết bị y tế]; thiết bị sản xuất oxy dùng cho y tế; máy xông khí dung. 

 
Nhóm 12: Xe lăn dùng cho người tàn tật. 

 

 
(210) 4-2019-02502 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 

(210) 4-2019-02503 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 
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(210) 4-2019-02504 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-02505 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-02506 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.21; 24.17.5 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 

hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 

mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 

và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 

làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 

thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 

liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 

động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2019-02507 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.15.21; 24.17.5 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 

hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 

mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 

và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 

làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 

thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 

liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 

động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2019-02508 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.3.1; A1.3.17; 26.2.7 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển xuất nhập khẩu Thanh 
Long  (VN) 
20/5C đường TTH20, tổ 16, khu phố 1, 

phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2019-02510 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KAISO 
VIETNAM  (VN) 
11A Hà Huy Tập, Phú Mỹ Hưng, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2019-02511 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.3; A24.15.11 

(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kaiso 
Vietnam  (VN) 
11A Hà Huy Tập, Phú Mỹ Hưng, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2019-02512 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Xanh lá đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kaiso 
Vietnam  (VN) 
11A Hà Huy Tập, Phú Mỹ Hưng, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn kiến trúc. 
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(210) 4-2019-02515 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.11.3; A26.11.12 
(731) EUROILTEC INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
No. 18, bengong e. 2nd rd., gangshan 
dist., kaohsiung city 820, taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bôi 

trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu; xăng dầu; hỗn hợp nhiên liệu khí hóa. 
 

(210) 4-2019-02516 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WITH NATURAL INC.  (KR) 

19-3, Jeungsan-ro 3-gil, Eunpyeong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ quả 

bứa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ quả bứa; dịch vụ 
cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo lục; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo lục; dịch vụ cửa hàng bán buôn 
chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo lục xoắn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên 
về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo lục xoắn; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ hồng sâm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ 
sung ăn kiêng chủ yếu từ hồng sâm; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung 
ăn kiêng chủ yếu từ thịt đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn 
kiêng chủ yếu từ thịt đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn 
kiêng chủ yếu từ rau và hoa quả đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ 
sung ăn kiêng chủ yếu từ rau và hoa quả đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên 
về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ cá đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ cá đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo biển đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên 
về chất bổ sung ăn kiêng chứa glu cô zamin được chiết xuất từ cá và vỏ sò; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa glu cô zamin được chiết xuất từ cá và 
vỏ sò; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa glu cô zamin 
chiết xuất từ rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa glu cô 
zamin chiết xuất từ rau, dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa 
khoáng chất chiết xuất từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn 
kiêng chứa khoáng chất chiết xuất từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất 
bổ sung ăn kiêng chứa khoáng chất chiết xuất từ thịt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chứa khoáng chất chiết xuất từ thịt; dịch vụ cửa hàng bán buôn 
chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa khoáng chất chiết xuất từ cá đã chế biến; dịch vụ 
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cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa khoáng chất chiết xuất từ cá đã chế 
biến; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu chiết xuất từ 
cây kế sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu chiết xuất từ 
cây kế sữa; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa vitamin 
chiết xuất từ thịt; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa vitamin 
chiết xuất từ thịt; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa 
vitamin chiết xuất từ cá; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa 
vitamin chiết xuất từ cá; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa 
kẽm chiết xuất từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa 
kẽm chiết xuất từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng 
chứa kẽm chiết xuất từ động vật giáp xác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung 
ăn kiêng chứa kẽm chiết xuất từ động vật giáp xác; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chứa omega 3 chiết xuất từ cá; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chứa omega 3 chiết xuất từ cá; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên 
về chất bổ sung ăn kiêng chứa canxi chiết xuất từ rau; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chứa canxi chiết xuất từ rau; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về 
chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-zim q10 chiết xuất từ rau, dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-zim q10 chiết xuất từ rau, dịch vụ cửa hàng 
bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-zim q11 chiết xuất từ thịt; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-zim q11 chiết xuất từ thịt; 
dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-zim q12 chiết 
xuất từ cá và vỏ sò; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-
zim q12 chiết xuất từ cá và vỏ sò; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2019-02517 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) WITH NATURAL INC.  (KR) 

19-3, Jeungsan-ro 3-gil, Eunpyeong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ quả bứa; chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ 

tảo lục; chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo lục xoắn; chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ 

hồng sâm; chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ thịt đã chế biến; chất bổ sung ăn kiêng chủ 

yếu từ rau và hoa quả đã chế biến; chất bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ cá đã chế biến; chất 

bổ sung ăn kiêng chủ yếu từ tảo biển đã chế biến; chất bổ sung ăn kiêng chứa glucô zamin 

được chiết xuất từ cá và vỏ sò; chất bổ sung ăn kiêng chứa glu cô zamin chiết xuất từ rau; 

chất bổ sung ăn kiêng chứa khoáng chất chiết xuất từ hoa quả; chất bổ sung ăn kiêng chứa 

khoáng chất chiết xuất từ thịt; chất bổ sung ăn kiêng chứa khoáng chất chiết xuất từ cá đã 

chế biến; chất bổ sung ăn kiêng chứa chiết xuất từ cây kế sữa; chất bổ sung ăn kiêng chứa 

vitamin chiết xuất từ thịt; chất bổ sung ăn kiêng chứa vitamin chiết xuất từ cá; chất bổ 

sung ăn kiêng chứa kẽm chiết xuất từ hoa quả; chất bổ sung ăn kiêng chứa kẽm chiết xuất 

từ động vật giáp xác; chất bổ sung ăn kiêng chứa omega 3 chiết xuất từ cá; chất bổ sung 
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ăn kiêng chứa canxi chiết xuất từ rau; chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-zim q10 chiết 

xuất từ rau; chất bổ sung ăn kiêng chứa cô-en-zim q11 chiết xuất từ thịt; chất bổ sung ăn 

kiêng chứa cô-en-zim q12 chiết xuất từ cá và vỏ sò. 
 

 
(210) 4-2019-02518 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.15.21; 24.17.5 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 

hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 

mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 

và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 

làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 

thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 

liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 

động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2019-02519 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.15.21; 24.17.5 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 

hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 

mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 

và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 

làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 

thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 

liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 

động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 
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(210) 4-2019-02520 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.9 
(591) Đỏ tươi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần gạch men 

TASA  (VN) 
Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy 
Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói không bằng kim loại; bệ lò sưởi (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm gạch, ngói 
không bằng kim loại, bệ lò sưởi. 

 

 
(210) 4-2019-02521 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ tươi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần gạch men 

TASA  (VN) 
Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy 
Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói không bằng kim loại; bệ lò sưởi (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm gạch, ngói 
không bằng kim loại, bệ lò sưởi. 

 
 

(210) 4-2019-02522 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 14.7.6; 15.7.1; 2.1.8; A2.1.16 
(591) Xanh dương, xám, vàng nghệ, trắng. 
(731) Công ty TNHH điện máy Hoàng 

Liên  (VN) 
Số nhà 8B, ngõ 109 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy nén khí; máy chà sàn; máy mài bê tông; máy rửa xe; máy 

bơm mỡ; máy phát điện. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy hút bụi, 
máy nén khí, máy chà sàn, máy mài bê tông, máy rửa xe, máy bơm mỡ, máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2019-02523 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH điện máy Hoàng 

Liên  (VN) 
Số nhà 8B, ngõ 109 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy nén khí; máy chà sàn; máy mài bê tông; máy rửa xe; máy 
bơm mỡ; máy phát điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy hút bụi, 
máy nén khí, máy chà sàn, máy mài bê tông, máy rửa xe, máy bơm mỡ, máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2019-02524 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Phạm Thị Lan  (VN) 

Thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, 

huyện ý Yên, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; chốt sập cửa bằng kim loại; 

thanh chuyển động của cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; 
khóa cửa bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: tay nắm cửa, bản lề bằng 
kim loại, chốt sập cửa, thanh chuyển động của cửa, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim 
loại, khóa cửa. 

 

 
(210) 4-2019-02525 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) SPORTS GEAR CO., LTD.   (KY) 

The Grand Pavilion Commercial Centre, 
Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. 
Box 32052 Grand Cayman, KY1-1208, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 25: áo may ô/áo lót thể thao; áo phông; áo liền quần bó sát của diễn viên xiếc, 
múa; quần áo thể thao; quần áo may sẵn; đồng phục học sinh; giày; tất ngắn. 

 
Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; bóng ném; bóng chuyền; bóng 
rổ; bóng đá; bóng bầu dục; bóng ném; găng tay chơi bóng chày; găng tay chơi bóng mềm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ dụng cụ thể thao; dịch vụ bán buôn và bán lẻ giày; dịch vụ mua sắm 
cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý lông thú; dịch vụ in; dịch vụ lắp ráp giày theo đơn đặt hàng và 
thông số kỹ thuật của khách hàng; dịch vụ lắp ráp dụng cụ thể thao theo đơn đặt hàng và 
thông số kỹ thuật của khách hàng; dịch vụ sản xuất quần áo theo dây chuyền dựa trên đơn 
đặt hàng và thông số kỹ thuật của khách hàng; dịch vụ in 3d; dịch vụ lưu hoá [xử lý vật 
liệu]; xử lý kim loại; vạch dấu bằng tia lade. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội thất; lập trình máy tính; xử lý dữ liệu máy tính; 
cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho người khác; thiết kế 
quần áo; thiết kế hình dáng bên ngoài của sản phẩm; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

(210) 4-2019-02526 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) SPORTS GEAR CO., LTD.   (KY) 

The Grand Pavilion Commercial Centre, 
Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. 
Box 32052 Grand Cayman, KY1-1208, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo may ô/áo lót thể thao; áo phông; áo liền quần bó sát của diễn viên xiếc, 
múa; quần áo thể thao; quần áo may sẵn; đồng phục học sinh; giày; tất ngắn. 

 

Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; bóng ném; bóng chuyền; bóng 
rổ; bóng đá; bóng bầu dục; bóng ném; găng tay chơi bóng chày; găng tay chơi bóng mềm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ dụng cụ thể thao; dịch vụ bán buôn và bán lẻ giày; dịch vụ mua sắm 
cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý lông thú; dịch vụ in; dịch vụ lắp ráp giày theo đơn đặt hàng và 
thông số kỹ thuật của khách hàng; dịch vụ lắp ráp dụng cụ thể thao theo đơn đặt hàng và 
thông số kỹ thuật của khách hàng; dịch vụ sản xuất quần áo theo dây chuyền dựa trên đơn 
đặt hàng và thông số kỹ thuật của khách hàng; dịch vụ in 3d; dịch vụ lưu hoá [xử lý vật 
liệu]; xử lý kim loại; vạch dấu bằng tia lade. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội thất; lập trình máy tính; xử lý dữ liệu máy tính; 
cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho người khác; thiết kế 
quần áo; thiết kế hình dáng bên ngoài của sản phẩm; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02527 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chế phẩm vitamin; khăn vệ sinh. 
 

Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; rau, củ, quả đã qua chế biến và được bảo quản; thịt; thực 
phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; sôcôla; mật ong. 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt [ngũ cốc]; cây; thực phẩm cho động vật; động vật sống. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để 
làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng, thực phẩm cho trẻ em, mỹ phẩm, đồ uống, thực phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, 
thuốc thú y; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing. 

 

 
(210) 4-2019-02528 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chế phẩm vitamin; khăn vệ sinh. 
 

Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; rau, củ, quả đã qua chế biến và được bảo quản; thịt; thực 
phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; sôcôla; mật ong. 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt [ngũ cốc]; cây; thực phẩm cho động vật; động vật sống. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để 
làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng, thực phẩm cho trẻ em, mỹ phẩm, đồ uống, thực phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, 
thuốc thú y; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing. 

 

 
(210) 4-2019-02529 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chế phẩm vitamin; khăn vệ sinh. 
 

Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; rau, củ, quả đã qua chế biến và được bảo quản; thịt; thực 
phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; sôcôla; mật ong. 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt [ngũ cốc]; cây; thực phẩm cho động vật; động vật sống. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để 
làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng, thực phẩm cho trẻ em, mỹ phẩm, đồ uống, thực phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, 
thuốc thú y; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing. 

 

 
(210) 4-2019-02530 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chế phẩm vitamin; khăn vệ sinh. 

 

Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; rau, củ, quả đã qua chế biến và được bảo quản; thịt; thực 

phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; sôcôla; mật ong. 

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt [ngũ cốc]; cây; thực phẩm cho động vật; động vật sống. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để 

làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 

dưỡng, thực phẩm cho trẻ em, mỹ phẩm, đồ uống, thực phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, 

thuốc thú y; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 

tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing. 
 

 
(210) 4-2019-02531 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; rau, củ, quả đã qua chế biến và được bảo quản; thịt; thực 

phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt [ngũ cốc]; cây; thực phẩm cho động vật; động vật sống. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để 

làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 

dưỡng, thực phẩm cho trẻ em, mỹ phẩm, đồ uống, thực phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, 

thuốc thú y; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 

tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02532 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng, trắng, nâu. 
(731) Tổng công ty cà phê Việt Nam 

- công ty TNHH một thành 
viên  (VN) 
Số 211-213-213A Trần Huy Liệu, 
phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; cà phê hòa tan; cà phê 
bột; cà phê hạt đã rang. 

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, 
cà phê hòa tan, cà phê bột, cà phê hạt đã rang.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-02533 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH DEVCONNECT  

(VN) 
441/28 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 03: Miếng đắp mắt (dưỡng da và làm đẹp mắt). 
 

 
(210) 4-2019-02534 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH DEVCONNECT  

(VN) 
441/28 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 03: Miếng đắp mắt (dưỡng da và làm đẹp mắt). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02535 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-02536 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-02537 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02538 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-02539 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-02540 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-02541 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-02542 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-02543 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.11.3; A26.11.7 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, ghi, đen, 

trắng. 

(731) KUKJE ST CO., LTD  (KR) 

81, Dongsansaneopdanji-ro, Yeonmu-

eup, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, 

Republic of  Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn đường bộ; tôn sử dụng làm dải phân cách trung tâm đường; tôn có cấu tạo 

giảm xóc; tôn giảm va chạm sử dụng trụ kép; tôn giảm sốc sử dụng hình thức hấp thụ lực 

va chạm. 
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(210) 4-2019-02544 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.8 

(731) MEGACELL INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TH) 

65/156-157 Chamnan Phenjati Bldg., 

19th Fl., Rama IX Road, Huaykwang 

Sub-District, Huaykwang District, 

Bangkok 10320, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ để bôi trơn cho xe cộ; dầu để bôi trơn cho động cơ của xe có động cơ; dầu 

nhờn (chất bôi trơn) cho xe có động cơ; dầu nhờn (chất bôi trơn) dùng cho mục đích công 

nghiệp. 

 

Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện. 
 

 
(210) 4-2019-02545 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12 

(731) Hộ kinh doanh Đinh Thị Thắm 
1  (VN) 
Khu 8, phường Việt Hòa, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Bơm lốp xe đạp. 
 

 
(210) 4-2019-02548 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Đình Vũ 5  (VN) 
Khu dân cư mới, xã Hưng Thịnh, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas hóa lỏng (nhiên liệu); dầu mỏ hóa lỏng. 

 

Nhóm 06: Bình đựng khí gas bằng kim loại; bình chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí 

nén hoặc khí lỏng. 
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(210) 4-2019-02549 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.7.5; 1.15.11; 

26.7.25; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh nhạt, xanh đậm, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a đường số 8, 
KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 

 

 
(210) 4-2019-02550 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh nhạt, xanh đậm, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây   (VN) 
Khu A, Lô L01-03-05-07-09a, đường số 
8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  

 

 
(210) 4-2019-02551 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.1.18; 8.7.5 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh nhạt, xanh đậm, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a, đường số 
8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
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(210) 4-2019-02552 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.15; 8.7.5 

(591) Cam, vàng, đỏ, xanh, trắng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a, đường số 

8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2019-02553 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.3.12; 26.1.2; A26.1.18; A11.3.7 

(591) Ghi, trắng, đỏ, xanh nhạt, xanh đậm. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a, đường số 

8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2019-02554 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.15; A11.3.7 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh nhạt, xanh đậm, 

cam. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a, đường số 

8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
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(210) 4-2019-02555 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.4.18; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chân Thật 
Khách Hàng  (VN) 
212/190/24 Nguyễn Văn Nguyễn, 
phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, balo, mắt kính, đồng hồ, quần áo nam, quần áo nữ, các loại 

phụ kiện thời trang như thắt lưng, khăn choàng, tất (đồ đi chân).  
 

 
(210) 4-2019-02556 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.17; A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn ga gối 
nệm Hoàng Kim  (VN) 
346 đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: chăn, ga, gối, nệm.  

 

 
(210) 4-2019-02559 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Võ Minh Hiếu   (VN) 

428 lô 1, cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe, thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2019-02560 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Võ Minh Hiếu    (VN) 

428 lô 1, cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe, thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2019-02561 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Lý Thị Kim Loan   (VN) 
141 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 44: Nhà thuốc; dịch vụ tư vấn về cách dùng thuốc; điều trị triệu chứng của các 

bệnh đơn giản kèm theo việc cung cấp thuốc; phòng khám đa khoa; phòng khám răng 

hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2019-02562 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.23; 1.15.15; 1.7.6; 2.9.4 

(591) Tím, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Lyan   (VN) 
94/10 Kênh Tân Hóa, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; lông mi giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chất dính để cố 

định lông mi giả; dụng cụ uốn lông mi. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: mỹ phẩm, 

lông mi giả, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chất dính để cố định lông mi giả, 

dụng cụ uốn lông mi, nhíp, kìm cắt da và móng tay. 

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); chăm sóc da; thẩm mỹ viện; phẫu thuật thẩm 

mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (y tế). 
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(210) 4-2019-02563 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Hồ Văn Tiền Giang   (VN) 

Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-02564 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Đặng Ngọc Huy   (VN) 

Phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm dành cho thú cưng 

(động vật kiểng) như: thức ăn, quần áo phụ kiện, sữa tắm, thực phẩm dinh dưỡng, thuốc 
đặc trị, đồ chơi, dụng cụ ăn uống (tô, bát, khay, bình), chuồng, lồng vận chuyển, balô, túi 
xách, nước hoa, sản phẩm khử mùi, nhà, nệm, giường ngủ, lược chải lông, tông đơ, kìm 
cắt móng, máy sấy, dây dắt, vòng cổ, chuông đeo cổ, yếm, khớp mỏ, thẻ tên thú cưng, 
bánh thưởng, xương thưởng, sản phẩm gặm sạch răng, sữa, bình sữa, giày, khay vệ sinh, 
nhà vệ sinh, lót ổ vệ sinh, sản phẩm khử mùi, bột khử mùi, mỹ phẩm dành cho thú cưng, 
thực phẩm chức năng dành cho thú cưng (dưỡng lông, dưỡng da, bổ mắt, bổ sung vitamin 
khoáng chất). 

 
Nhóm 44: Nhân giống thú nuôi; dịch vụ chải lông cho động vật nuôi làm cảnh; dịch vụ 
chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật nuôi làm cảnh; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc, 
nuôi dưỡng và điều trị bệnh cho động vật. 

 

 
(210) 4-2019-02565 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Trần Ngọc Phương   (VN) 

Khu 1, xã Phong Phú, huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); chăm sóc da; thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2019-02566 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Hộ kinh doanh Bùi Thị Hồng 

(VN) 
Số 203, Hùng Vương, TDP 11, thị trấn 
Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 
Đồng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 
 

 
(210) 4-2019-02567 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 

26.13.1 
(591) Đen, vàng, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH Hosokane   (VN) 

205-207 Trần Hưng Đạo, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, mua bán hàng hóa qua mạng internet, bán 

lẻ: gạch tập gối yoga, gối ôm tập yoga, tấm ván tập yoga, dây đai tập yoga, gối kê tập 
yoga, thảm tập yoga, thảm thiền, chốt gạt chuyên dụng cho thảm tập yoga để giữ khăn tập 
yoga cố định trên thảm tập yoga, trà, trà đen, trà xanh, đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp 
lạnh, hoa giả, hoa nhân tạo, hoa in offset (ốp sét), hoa tươi, hoa tươi ướp lạnh, hoa tươi cắt 
cành, hoa trồng trong chậu, thực phẩm chay đã qua chế biến từ hạt đậu, rau, củ, quả, dầu 
thực vật dùng cho thực phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ẩm thực; quán cà phê.  

 
 

 
(210) 4-2019-02568 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hosokane  (VN) 

205-207 Trần Hưng Đạo, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay đã qua chế biến từ hạt đậu, rau, củ, quả; dầu thực vật dùng cho 
thực phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm chay được chế biến từ rau, củ, quả, chế 
phẩm ngũ cốc, rau, củ, quả tươi sống, nước ép trái cây, đồ uống giải khát không chứa cồn.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ẩm thực chay; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-02572 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4; 26.13.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
dược liệu ORGANIC   (VN) 
Số 24, phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, dược phẩm.  

 

(210) 4-2019-02574 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
dược liệu ORGANIC   (VN) 
Số 24, phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; 
thảo dược; dược phẩm.  

 
Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2019-02575 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, da cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh quốc tế TMC  (VN) 
Số 12, ngõ 2, phố Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 21: Giàn phơi quần áo (giàn phơi thông minh).  
 

 
(210) 4-2019-02576 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.4.18; A26.4.24 

(731) KIM GYEONG YEON   (VN) 
L5-03.09 Vinhomes Central Park, 720A 

Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2019-02578 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 

(591) Đen, nâu vàng, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Bùi Minh Đức   (VN) 
Thôn Lý Lao Chải, xã Lao Chải, huyện 

Sapa, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

quán cà phê; dịch vụ giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2019-02579 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Thái Thị Dinh  (VN) 
Xóm 2, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, tinh dầu, máy xông tinh dầu, máy phun 

sương tạo ẩm, đèn xông tinh dầu (không có chức năng chiếu sáng).  
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(210) 4-2019-02581 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.5.1; 25.5.2; 26.1.2; A26.1.18; 

A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xám, 

trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Marico 
South East Asia  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Xịt khử mùi cơ thể, lăn khử mùi cơ thể; dầu gội; sữa tắm; nước hoa; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-02582 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 6.1.2; 26.5.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lơ, 

xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Marico 
South East Asia  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Xịt khử mùi cơ thể, lăn khử mùi cơ thể; dầu gội; sữa tắm; nước hoa; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-02583 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Marico 
South East Asia  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Xịt khử mùi cơ thể, lăn khử mùi cơ thể; dầu gội; sữa tắm; nước hoa; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-02585 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) ZHENG YUNHONG  (CN) 

No. 3 Lingyuan Street, Changjiang Port 

Office, Yingcheng City, Hubei Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn chùm; đèn lồng chiếu sáng; đèn lồng trang trí lễ hội; 

thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led). 
 

 
(210) 4-2019-02586 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
phân phối thuốc lá Hà Nội  
(VN) 
D16 Làng Quốc tế Thăng Long, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, cà phê, chè, ca cao, đường đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở ca 

cao.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 

 
(210) 4-2019-02587 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
phân phối thuốc lá Hà Nội  
(VN) 
D16 Làng Quốc tế Thăng Long, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê, chè (trà); ca cao; đường; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ 

sở ca cao.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá; sợi thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1800 

(210) 4-2019-02588 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 9.1.10; 26.3.2; 26.4.3; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Huamin 
Technology (Việt Nam)  (VN) 
Lô A17.6 đường D8, khu công nghiệp 
Thành Thành Công, ấp An Hội, xã An 
Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi mua hàng; ví tiền; túi xách tay; vali; cặp học sinh; túi đeo vai học 

sinh; ví cầm tay cho phụ nữ; địu em bé; túi thể thao; cặp da; ví đựng danh thiếp; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; ô (dù); túi du lịch.  

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt; tấm phủ đồ đạc bằng vải; chăn; màn chống muỗi; rèm cửa; 
lụa; túi ngủ; vỏ gối; vỏ nệm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo bơi; trang phục dùng cho lễ hội hóa trang; ca 
vát; thắt lưng; vớ (tất); áo mưa; tấm che mắt khi ngủ; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; bao tay 
của phụ nữ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm trong các nhóm trên (ba lô, túi mua hàng, ví 
tiền, túi xách tay, vali, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, ví cầm tay cho phụ nữ, địu em 
bé, túi thể thao, cặp da, ví đựng danh thiếp, quần áo cho vật nuôi trong nhà, ô (dù), túi du 
lịch, vải và hàng dệt, tấm phủ đồ đạc bằng vải, chăn, màn chống muỗi, rèm cửa, lụa, túi 
ngủ, vỏ gối, vỏ nệm, quần áo, quần áo lót, quần áo bơi, trang phục dùng cho lễ hội hóa 
trang, ca vát, thắt lưng, vớ (tất), áo mưa, tấm che mắt khi ngủ, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, 
bao tay của phụ nữ); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo ngoài trời; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
marketing; trưng bày sản phẩm; dịch vụ phân phát hàng mẫu. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ nhuộm vải; dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ xử lý vải; dịch vụ tẩy 
trắng vải; dịch vụ làm co vải trước khi may.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; dịch vụ thiết kế giày dép; dịch vụ thiết kế túi xách; 
dịch vụ thiết kế vali; dịch vụ thử nghiệm vải; dịch vụ nghiên cứu xử lý vải.  

 

 
(210) 4-2019-02589 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Hoàng 
Phong   (VN) 
Số 1505 đại lộ Bình Dương, tổ 24, khu 4, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 35: Mua bán nước rửa chén các loại.  
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(210) 4-2019-02590 (220) 21.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, xám đậm, xám nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Hồng 
Thắm   (VN) 
Số 1144/8 Lê Chí Dân, tổ 16 khu 2, 

phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Mắm làm từ cá (mắm nêm), mắm làm từ con tôm nhỏ (mắm tép), củ cải muối 

chua; mắm làm từ củ quả (mắm sắt).  

 

Nhóm 35: Mua bán: mắm làm từ cá (mắm nêm), mắm làm từ con tôm nhỏ (mắm tép), củ 

cải muối chua, mắm làm từ củ quả (mắm sắt); mua bán mắm các loại.  
 

 
(210) 4-2019-02591 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất QYHORA  (VN) 
258/67A Dương Bá Trạc, phường 2, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mũ bảo hiểm; mua bán mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, quần áo 

cho người lái xe môtô; mua bán quần áo cho người đi xe đạp; mua bán giày; mua bán 

găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn.  
 

 
(210) 4-2019-02592 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A24.15.7; 24.15.2; A25.3.3; 25.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Gia 
Đạt  (VN) 
731 Phạm Văn Chí, phường 07, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; mua bán 

bao bì không thấm nước; mua bán van xả; mua bán nắp van bằng cao su; mua bán van xả 

hơi.  
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(210) 4-2019-02593 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đen, trắng, xanh lơ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ORPRO  (VN) 
Số 212/A51 Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2019-02594 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12 

(591) Cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ORPRO  (VN) 
Số 2121/A51 Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cắt; mua bán kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; mua bán dụng cụ cầm tay để uốn tóc; mua bán máy sấy tóc; 

mua bán dụng cụ bện tóc/tết tóc, chạy điện; mua bán dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công.  
 

 
(210) 4-2019-02595 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 26.11.3; 

A26.11.7 

(591) Trắng, đen, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NGO  (VN) 
Số 7, đường DB9, khu phố 1, phường 

Phú Tân, thành phố Thủ Dâu Một, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ván sàn gỗ; mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán vật 

liệu xây dựng không bằng kim loại; mua bán kính xây dựng; mua bán kính thô hoặc bán 

thành phẩm [trừ kính xây dựng].  
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(210) 4-2019-02596 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A11.1.18; A11.3.4; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thùy Bích  (VN) 
Chung cư 115 hộ 33 đường Nguyễn Đình 
Chính, phường 15, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2019-02597 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Cổng Mặt Trời  
(VN) 
62A Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước [đồ uống]; mua bán trà thảo dược; mua bán thảo dược.  

 
 

 
(210) 4-2019-02598 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 16.1.13; A24.17.12; 26.13.1; 24.17.10 
(591) Cam, nâu, vàng, tím, trắng, xanh lơ, xanh 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Anh 
Văn Hội Việt Mỹ  (VN) 
72Bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 

nghề nghiệp.  
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(210) 4-2019-02599 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Surint Omya 
(VIETNAM)  (VN) 
Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; mua 

bán hoá chất để cải tạo đất; mua bán hoá chất để làm sạch nước; mua bán phân hữu cơ 
[phân bón].  

 

 
(210) 4-2019-02600 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đen, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAKU  (VN) 
940 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2019-02601 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Tấn Dũng  (VN) 
173/44 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2019-02602 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Võ Thái Nguyên  (VN) 
536/15/3 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; vali; cặp học sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán ba lô; mua bán túi xách tay; mua bán túi cầm tay cho phụ nữ; mua 
bán vali; mua bán cặp học sinh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

 

 
1805 

(210) 4-2019-02603 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 15.1.22; 25.1.6; 1.3.1; 26.11.3; A6.19.9; 

A18.1.15 
(591) Cam, xanh lá cây, đen, trắng, vàng, xanh 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Farm  (VN) 
201/46/3 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán; nấm tươi; mua bán sợi nấm để nhân giống. 
 

 
(210) 4-2019-02604 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du thuyền Hoa 
Sen  (VN) 
48 Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, vận chuyển hành khách, vận tải hàng hoá [bằng đường thủy, đường 

biển], dịch vụ lưu kho bãi, dịch vụ du lịch, hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-02605 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.7.3; 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia 
F&C Việt Nam  (VN) 
Số 2B, ngách 71, ngõ 117 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ sữa nghệ. 
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(210) 4-2019-02606 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tuấn Tùng Phát  (VN) 
Khu F3.1, khu công nghiệp Minh Hưng, 
xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh 
Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 30: Yến mạch dùng làm thực phẩm cho con người; tổ yến đã qua chế biến dùng để 

ăn; yến hũ chưng sẵn; thực phẩm trên cơ sở yến mạch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ nuôi yến. 
 

 
(210) 4-2019-02608 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện và 
chiếu sáng OML Việt Nam  (VN) 
Số 7, tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; công tắc điện; 

dây cáp điện, bút thử điện. 
 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn led; bóng đèn chiếu sáng; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị vệ sinh: sen; vòi. 

 

 
(210) 4-2019-02609 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Việt Nam  (VN) 
Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế, thiết bị dùng cho phẫu thuật thẩm mỹ. 
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Nhóm 30: Gia vị, tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); hương 

liệu cho đồ uống (trừ tinh đầu). 

 

Nhóm 31: Cây giống; cây giống con, cây nhỏ làm giống; hạt giống để trồng; hạt giống 

thực vật. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán thuốc, dược phẩm và thực phẩm chức 

năng dùng cho mục đích y tế, dụng cụ và thiết bị y tế, thiết bị dùng cho phẫu thuật thẩm 

mỹ, cây giống, cây giống con, cây nhỏ làm giống, hạt giống để trồng, hạt giống thực vật. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

căn hộ; cho thuê văn phòng; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; hướng dẫn 

nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục], giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2019-02610 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.9.1 

(731) Nguyễn Phúc Thủy  (VN) 
50/8 khu phố 1, phường An Phú Đông, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lót khí, đệm lót hơi; đệm khí, đệm hơi; gối hơi, gối khí; giường; khung 

giường [bằng gỗ] gối dài, gối ống, gối ôm; giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - nằm, nệm 

ngồi-nằm; ghế dài, trường kỷ, ghế đi văng; đệm ngủ, nệm ngủ; đệm, nệm lò xo; gối; ghế 

ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 

 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, vỏ nệm; miếng vải để lót đã ở bàn ăn, miếng 

đệm lót, vỏ đệm, vỏ nệm; áo gối, vỏ gối; mÒn bông, chăn bông; khăn phủ giường, tấm phủ 

giường; vải bọc [bọc đệm]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; giới thiệu, trưng bày sản 

phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; mua bán, xuất nhập 

khẩu, đại lý ký gửi, phân phối nệm, đệm, ga, gối, gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, 

ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo. 
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(210) 4-2019-02612 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Minh Ngân  (VN) 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục. 
 

 
(210) 4-2019-02614 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Long  (VN) 
Km10, cầu Chui số 5 đại lộ Thăng Long, 
thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 

truyền. 
 

 
(210) 4-2019-02615 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Long  (VN) 
Km10, cầu Chui số 5 đại lộ Thăng Long, 
thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 

truyền. 
 
 

 
(210) 4-2019-02616 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Long  (VN) 
Km10, cầu Chui số 5 đại lộ Thăng Long, 
thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 
truyền. 

 

 
(210) 4-2019-02617 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Long  (VN) 
Km10, cầu Chui số 5 đại lộ Thăng Long, 
thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 

truyền. 
 

 
(210) 4-2019-02618 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Long  (VN) 
Km10, cầu Chui số 5 đại lộ Thăng Long, 
thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 

truyền. 
 

 
(210) 4-2019-02619 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Long  (VN) 
Km10, cầu Chui số 5 đại lộ Thăng Long, 
thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 

truyền. 
 

 
(210) 4-2019-02620 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
liên kết NANO  (VN) 
Số 394 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tín dụng; cho vay (tài chính); môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất 

động sản; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-02623 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Trắng, vàng đất, nâu. 

(540) 

  

(731) Phan Thái Đức  (VN) 
ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02624 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A11.3.3; 25.1.6; 26.1.1; A26.1.18; 8.7.8 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng, trắng, cam, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Long  (VN) 
18/1 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2019-02628 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A3.4.2; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1; 

A26.1.15; A11.3.3 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Sao 
Phương Nam  (VN) 
63/24 Võ Văn Hát, phường Long 

Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa. 
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(210) 4-2019-02629 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.5; A24.17.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Thanh Thủy  (VN) 
109/4/2 khu phố 3, đường TTH07, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02630 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.15; 24.9.1; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KING HAIR  (VN) 
Số 142 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc. 

 

 
(210) 4-2019-02631 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.3.1; 26.1.1; A26.1.15 
(731) Công ty cổ phần Sinh học Thế 

kỷ  (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 

 

 
(210) 4-2019-02632 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần sinh học thế 

kỷ  (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2019-02633 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.3.1; 26.1.1; A26.1.15 

(731) Công ty cổ phần sinh học thế 
kỷ  (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2019-02634 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại VIOLET  (VN) 
579 Lê Hồng Phong, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm nằm. 

 

Nhóm 24: Chăn đắp; ga trải giường. 
 

(210) 4-2019-02635 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 
phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02636 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2019-02637 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Huy  (VN) 
487/47c/90 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-02638 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 2.9.4; 16.3.1 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Công nghệ 
Công nghiệp Bưu chính Viễn 
thông  (VN) 
Khu công nghiệp Công nghệ cao 1, khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; thiết bị ghi hình. 
 

Nhóm 38: Viễn thông; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng 
máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông; gửi tin nhắn; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp 
các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; liên 
lạc bằng điện thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
khoa học, công nghệ. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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210) 4-2019-02639 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 2.9.4; 16.3.1 
(591) Xanh lam, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Công nghệ 
Công nghiệp Bưu chính Viễn 
thông  (VN) 
Khu công nghiệp Công nghệ cao 1, khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; thiết bị ghi hình. 
 

Nhóm 38: Viễn thông; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng 
máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông; gửi tin nhắn; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp 
các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; liên 
lạc bằng điện thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
khoa học, công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-02640 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.13; 3.4.1; A3.4.4; 1.15.5; 25.7.25; 

A25.7.5; 26.5.1; A26.5.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 

 

(210) 4-2019-02641 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.13; 3.4.1; A3.4.4; 1.15.5; 25.7.25; 

A25.7.5; 26.5.1; A26.5.18 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, đỏ cam, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 

(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2019-02642 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bích 
Châu   (VN) 
456/64 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2019-02643 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Đại  (VN) 
3A cư xá Việt Thắng, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ốp lưng điện thoại, sạc, cáp, tai nghe, loa. 
 

 
(210) 4-2019-02644 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A25.3.3; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hoàng Đức Hùng  (VN) 
3A Cư Xá Việt Thắng, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ốp lưng điện thoại, sạc, cáp, tai nghe, loa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02645 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hoàng Đức Hùng  (VN) 
3A Cư Xá Việt Thắng, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ốp lưng điện thoại, sạc, cáp, tai nghe, loa. 
 

 
(210) 4-2019-02646 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-02647 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02648 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 5.3.20; 5.7.21; 26.1.1; A26.1.18; 26.7.5 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp, dịch 
vụ Điền Thuận  (VN) 
ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2019-02649 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A26.11.12 

(591) Vàng cam, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu HEALTHY LIFE  (VN) 
198/34A Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dược phẩm, chế phẩm dược, thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-02650 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mười  (VN) 
16ATr−ơng Công Định, phường 3, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu     

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu, quán nước giải 

khát, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02651 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.13.25; 25.7.25; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam, đỏ, tím, 

xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh    (VN) 
B2.1.3 chung cư Hoàng Anh An Tiến, 
đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát 

có ga và không ga; nước trái cây lên men (không có cồn). 
 

 
(210) 4-2019-02652 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.13.25; 25.7.25; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam, đỏ, tím, 

xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh  (VN) 
B2.1.3 chung cư Hoàng Anh An Tiến, 
đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát 

có ga và không ga; nước trái cây lên men (không có cồn). 
 

 
(210) 4-2019-02654 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.1.6; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Trần Đắc Ngọc   (VN) 
Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai   

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình thực tế: chương trình nhằm mục đích tìm 

kiếm gương mặt mẫu nhí ấn tượng và tài năng nhất ở lĩnh vực mẫu nhí. 
 
 

(210) 4-2019-02656 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và ứng dụng công nghệ DNT  
(VN) 
Số 163 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị vận hành thang máy.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy.  
 

 
(210) 4-2019-02657 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A9.1.4; A3.13.24; 9.5.10; 14.3.20; 

26.13.25; 3.13.1 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in vải ELLA  
(VN) 
Số 24B, ngõ 36 phố Đào Tấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội    

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo định hình; quần áo lót phụ nữ; quần áo giảm 

cân; quần áo thể thao; quần áo bơi.  
 

 
(210) 4-2019-02658 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A9.1.4; A3.13.24; 9.5.10; 14.3.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần in vải ELLA  
(VN) 
Số 24B, ngõ 36 phố Đào Tấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo định hình; quần áo lót phụ nữ; quần áo giảm 

cân; quần áo thể thao; quần áo bơi.  
 

 
(210) 4-2019-02660 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  

(591) Nâu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương   (VN) 
274 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 18: Balô; bao túi/bị/xắc; túi xách tay; vali; túi du lịch; cặp học sinh/túi đeo vai học 

sinh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02663 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.4.11; 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10 
(591) Nâu, đen, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Đông 
Nghi  (VN) 
152/6 ấp 6, xã Tam Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Ciang    

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa dê; sữa bò.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa, sữa dê, sữa bò.  
 

 
(210) 4-2019-02664 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.11.1 
(591) Trắng, ghi, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DP Phú Mỹ  (VN) 
20/1C Chử Đổng Tử, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 
 

 
(210) 4-2019-02665 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.4
(591) Đỏ, xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện  
(VN) 
Lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lí ký gửi: dược phẩm, dược liệu, thực 
phẩm chức năng.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa, dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương pháp chẩn 
đoán phân tử; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02666 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Huỳnh Trần Tấn Tú  (VN) 
22A đường số 22, phường Linh Đông, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; da giả; ví đựng 

tiền.  
 

 
(210) 4-2019-02668 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 

(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tổ chức sự 
kiện và truyền thông Việt 
Nam   (VN) 
Số 29 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng nhân sự; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tổ chức sự 

kiện nhằm mục đích thương mại quảng cáo; dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi 

hoa hậu, người mẫu, sắc đẹp; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị, hội 

thảo.  
 

 
(210) 4-2019-02669 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ mỹ phẩm Huỳnh 
Gia  (VN) 
159/27 đường Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-02670 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ mỹ phẩm Huỳnh 
Gia     (VN) 
159/27 đường Nguyễn Súy, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02671 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần CIZA  (VN) 

Số 417 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày dép; mũ (nón); cà ra vát; thắt lưng (dây nịt).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: quần áo thời trang, túi xách, mắt 
kính, giày dép, thắt lưng, đồ trang sức; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng 
cáo; quảng cáo trên internet nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ cung cấp thị 
trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người bán bằng cách giới 
thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-02672 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; 

A26.4.18; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 
(731) 1. Võ Thị Hoàng Linh  (VN) 

BT2 KDC Miếu Nổi, phường 03, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Hoàng Sơn  (VN) 
116 lô F C/c Ngô Gia Tự, phường 03, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nguyên liệu thực phẩm dùng trong nhà hàng: nước súp cô 

đặc, rau, củ, quả, dầu, muối. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2019-02673 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ SHINVIKO Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 31 ngách 165/2 phố Thanh Am, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; bình sữa cho trẻ em tập uống; núm vú giả cho em bé; 

túi trữ sữa; miếng thấm chuyên dùng chống thấm sữa cho mẹ; nắp chai sữa dùng cho bình 

sữa cho trẻ em bú.  
 

 

 
(210) 4-2019-02674 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Như Quỳnh   (VN) 
Số 12 ngách 495/1 đường Nguyễn Trãi, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da.  

 

Nhóm 25: Quần áo: đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tư vấn về giáo dục.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2019-02675 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; 25.7.25; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 

A5.1.16 
(591) Xanh, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Như Quỳnh   (VN) 
Số 12 ngách 495/1 đường Nguyễn Trãi, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ gây quỹ từ thiện.  

 

 
(210) 4-2019-02676 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển nhà hàng Thái Hà  
(VN) 
Tầng 4, trung tâm thương mại Machinco, 
số 10, Trần Phú, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

 
(210) 4-2019-02677 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.3.2; A3.9.24; 

25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Bắc Trung Nam  (VN) 
Lô C2-1, C2-2, KCN dịch vụ Thủy sản 
Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Cá ngừ, không còn sống; cá, đóng hộp; cá, được bảo quản; cá ướp muối; thực 

phẩm trên cơ sở cá; cá muối. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn 
cho súc vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn nhai cho động vật. 
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(210) 4-2019-02678 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Cửa hàng điện nước - Dương 
Trinh   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 11: Sen vòi; bệt vệ sinh; máy lọc nước; bình đun nước nóng lạnh; thiết bị đun nóng 
nước bằng năng lượng mặt trời; quạt hơi nước; bóng đèn led.  

 

 
(210) 4-2019-02679 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) BENCHMARK ANIMAL HEALTH 

LIMITED   (GB) 
Benchmark House, 8 Smithy Wood 
Drive, Sheffield, S35 lQN, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; vắc-xin thú y; chế phẩm dùng để chẩn đoán, dùng cho thú y; 
chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; 
thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; bioxit.  

 

 
(210) 4-2019-02680 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa chất chống 

thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền.   
 

Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; sơn chịu 
lửa; dầu bóng.  

 
Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng, xi măng, bột chống thấm dùng trong 
xây dựng; lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2019-02681 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5 
(591) Trắng, xám, cam. 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa chất chống 

thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền.  
 

Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; sơn chịu 
lửa; dầu bóng. 

 
Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng, xi măng, bột chống thấm dùng trong 
xây dựng; lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-02682 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Đỏ nâu, đen. 
(731) Nguyễn Thị Thanh Nga   (VN) 

Tổ 7, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-02683 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Trương Thị Thu Hà  (VN) 
174 Hùng Vương, phường 2, thành phố 
Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2019-02684 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 24.1.1; 2.3.1 

(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Nhung  (VN) 
51/12/30B đường Phan Huy ích, phường 

15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2019-02686 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Cam, đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thương mại Corola  (VN) 
77 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây; đồ uống không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống; 

chất chiết từ quả không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước cốt dừa (đồ 

uống). 
 

 
(210) 4-2019-02687 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.17.11; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Nasaco Hà Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Hòa Mạc, thị trấn Hòa 

Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau và quả tươi; thức ăn và đồ uống cho 

động vật.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; mua bán (kinh doanh) thức ăn và đồ uống cho động vật. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
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(210) 4-2019-02688 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần IKITCHEN Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 62, ngõ 328 Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ bếp; tủ đựng bát đĩa; tủ bếp gắn vào tường; tủ bếp có gắn chậu rửa; đồ đạc 

nội thất làm bằng kim loại; giá nhiều ngăn để chai lọ; giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ; phụ 
kiện tủ bếp (giá xong nồi, giá gia vị, giá dao thớt, giá để bát đĩa); giá treo đồ.  

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng dùng trong nhà bếp như: nồi, chảo, ấm tất cả không dùng điện, đồ 
chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp (bộ đựng đồ gia vị); thùng rác.  

 

 
(210) 4-2019-02689 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A16.1.5; 26.11.22; 10.3.7; 26.1.1 
(591) Xanh lam, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư TCS Việt 
Nam  (VN) 
Số 105, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Camera; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị ghi hình; thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ 

loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; công cụ giám sát [chương trình 
máy tính]. 

 

 
(210) 4-2019-02690 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25; A26.4.18; 18.2.1; A14.1.2 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng - thương mại và phát 
triển UNION  (VN) 
Số 35 ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, dịch vụ kiến trúc. 
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(210) 4-2019-02691 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3; 26.1.1; 

A26.1.18; A1.1.10 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh thương mại - HTH  
(VN) 
Số nhà 38B ngõ 20 Lê Trọng Tấn, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân ủ; phân đạm; phân hữu cơ (phân bón); hợp 

chất nitơ.  
 

(210) 4-2019-02692 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KC Hà Tĩnh   (VN) 
Km 09, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, 
xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa gạo.  
 

Nhóm 30: Bột gạo, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa gạo, bột gạo, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 

 
(210) 4-2019-02693 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển An Minh  (VN) 
32 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê; thiết 

bị và máy làm đá lạnh; máy làm kem lạnh  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; bánh kẹp pho mát; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
kem lạnh; trà ướp lạnh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02694 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.1 

(591) Da cam, đen, đỏ, trắng. 

(731) DAEHUNG SOFTMILL CO., LTD.  

(KR) 

F8-S11 Garden5 Tool, Chungmin-ro 10, 

Songpa-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm bánh mì; máy nướng bánh mì; tủ lạnh; buồng làm lạnh; dụng cụ nấu 

nướng dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-02695 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hiệp Phát Việt Nam  (VN) 
1472/1 Trịnh Quang Nghị, phường 7, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Băng keo dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-02696 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A17.2.2 

(591) Xanh lá, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Liên Minh Quốc Tế 
DIAMOND - G  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà JVPE, lô 20, đường số 2, 

Công viên phần mềm Q, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Máy mát xa cầm tay, máy mát xa chân, gối mát xa, ghế mát xa.  

 

Nhóm 11: Máy lọc nước, bình lọc nước, chảo điện, nồi áp suất (dùng điện), máy làm mát, 

nồi cơm điện, máy hút ẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02697 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 2.9.1; 26.13.25 

(591) Nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quý Bảo  (VN) 
55A Sơn Cang, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải sợi dệt; vải không dệt.  

 

Nhóm 25: Quần áo.; giày dép; mũ nón; trang phục công sở; đồng phục học sinh. 
 

 
(210) 4-2019-02698 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Xanh, xám, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SMLIFE  (VN) 
14 đường 73, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ, tre và kim loại: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; khay đĩa tre.  
 

 
(210) 4-2019-02699 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; 3.4.13; A3.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
P0617 Park Hill 10, 458 Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, cặp da, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví lưới có dây xích 

đeo. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục, thắt lưng, áo sơ mi, váy, giày cao cổ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo, trang phục, phụ kiện, sản phẩm da và giả da sau, cặp 

da, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví lưới có dây xích đeo, thắt lưng, áo sơ mi, váy, 

giày da, giày cao cổ, đồng hồ đeo tay. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02701 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần đầu tư YOKO 

Nhật Bản  (VN) 
Số 340, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán cung cấp cá chép Koi cho người chơi cá cảnh; mua bán cá cảnh, cá 

giống, bể nuôi cá, máy bơm nước cho bể cá, máy lọc nước, vật liệu lọc, máy sủi bọt đèn 
trang trí bể cá, máy tạo oxy, cây thủy sinh, đồ trang trí trong bể cá cảnh, thức ăn nuôi cá, 
thuốc cho cá, dụng cụ vệ sinh bể cá, bông lọc nước. 

 

 
(210) 4-2019-02702 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần đầu tư YOKO 

Nhật Bản  (VN) 
Số 340, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; các chế phẩm của enzym 

dùng trong công nghiệp; các chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y tế; hóa chất cải 
tạo môi trường thú y, thủy sản; chế phẩm vi sinh xử lý giúp làm trong nước cho hồ cá Koi. 

 

 
(210) 4-2019-02703 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần đầu tư YOKO 

Nhật Bản  (VN) 
Số 340, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; các chế phẩm của enzym 

dùng trong công nghiệp; các chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y tế; hóa chất cải 
tạo môi trường thú y, thủy sản; chế phẩm vi sinh xử lý giúp làm trong nước cho hồ cá Koi. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02704 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

quốc tế VNP  (VN) 
Số 34 đường Nguyễn Xiển, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 

 
(210) 4-2019-02705 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế D&M  (VN) 
Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn 
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 
 

 
(210) 4-2019-02706 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); 

chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02707 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); 

chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản). 

 

 
(210) 4-2019-02708 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); 

chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản). 

 

 
(210) 4-2019-02709 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); 

chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02711 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 3.4.7; A3.4.24 

(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 
Bách  (VN) 
Số 6/15 ngõ 50, phố Đào Duy Từ, 

phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; khăn choàng, áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2019-02715 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 

(591) Vàng, nâu vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trầm hương Quang Tâm  (VN) 
Số nhà 73/399 đường Ngọc Lâm, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Trầm hương; mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xạ hương, hương (nhang). 

 

Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng mây, tre, gỗ; tác phẩm nghệ thuật từ gỗ; đồ gỗ nội 

thất; đồ gỗ văn phòng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trầm hương, mỹ phẩm, 

nước hoa, tinh dầu, xạ hương, hương (nhang), đồ thủ công mỹ nghệ bằng mây, đồ thủ 

công mỹ nghệ bằng tre, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, tác phẩm nghệ thuật từ gỗ, đồ gỗ 

nội thất, đồ gỗ văn phòng, hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng, sứ, đồ thờ cúng, rau củ quả 

tươi, động vật tươi sống, động vật chế biến, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, hạt 

giống, thức ăn cho động vật, rau củ quả đã qua chế biến, rau cỏ quả sấy khô, rau củ quả 

đã được nấu chín, thịt đã qua chế biến, trứng, sữa và các sản phẩm dược làm từ sữa, mứt, 

bơ, cà phê, trà (chè), ca cao, bánh kẹo, kem, mật ong, gia vị, đồ uống trên cơ sở trà (chè), 

đồ uống trên cơ sở cà phê, chế phẩm từ ngũ cốc, rượu, bia, nước giải khát. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02716 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đăng 
Tuấn  (VN) 
Đường số 4, cụm công nghiệp làng nghề 
An Hòa, phường An Hòa, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-02717 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Đỗ Hoàng Sơn  (VN) 

Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: vợt cầu lông, vợt bóng bàn, găng tay dùng trong thể thao; các 

loại bóng để chơi: bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. 
 

 
(210) 4-2019-02718 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

  

(731) Hồ Thị Thu Hiền  (VN) 
Số 44 ngõ 123 Bằng Liệt, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2019-02719 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thiện  (VN) 
125/16/5D Bùi Đinh Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi; dầu gội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa, son môi, dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-02720 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế 
HAKAHAKA  (VN) 
27/71/11 Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản (cà phê, chè). trái cây tươi chưa qua chế biến (hồng Đà Lạt, 

sầu riêng, mãng cầu, xoài), hoa tươi cắt cành, hoa chậu, cây giống hoa; mua bán các loại 
phụ liệu trang trí và bảo quản hoa. 

 

 
(210) 4-2019-02721 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Xanh chuối, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vietnam 
Motorbike Tours  (VN) 
¤ 34, lô 1669 Nguyễn Văn Linh, Hòn 
Rí, xã Phước Đồng, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận 

chuyển hành khách; tham quan [du lịch]. 
 

 
(210) 4-2019-02722 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21; A24.15.17 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KC  (VN) 
Tầng 16, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; va li. 
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép; thắt lưng; khăn quàng cổ; cavat. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02726 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) JIANGSU WORLD AGRICULTURE 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 
Xigoudang, Picheng, Dangbei Town, 
Danyang City, Jiangsu Province, 212300, 
China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Máy kéo; xe nâng hàng; xe trộn bê tông; tua bin cho xe cộ mặt đất; bánh xe cộ; 

bộ đỡ trục bánh xe ô tô; tầu thuyền. 
 

 
(210) 4-2019-02727 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.  (TH) 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom 
Road, Silom Sub-district, Bangrak 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: ổ cho động vật.  
 

 
(210) 4-2019-02732 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.3.15; A5.5.20; 26.1.6; A24.15.11; 

25.1.25 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

công nghệ CMC  (VN) 
CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở 

dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cập nhật và duy trì dữ 
liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; mua, bán, xuất, nhập khẩu phần mềm máy tính, vật tư 
máy móc thiết bị viễn thông; mua bán trang thiết bị y tế; lập dự án mời thầu; chuẩn bị hồ 
sơ mời thầu; dịch vụ cung cấp thông tin thư mục trực tuyến về cuộc sống sinh viên, về các 
sản phẩm thiết yếu, về rao vặt, cộng đồng ảo, về mạng xã hội ảo chia sẻ hình ảnh, và 
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truyền hình ảnh; dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cung cấp khoảng 
không rao vặt trên mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác qua mạng internet; cung cấp các cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu 
có thể tra cứu trực tuyến trong các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản 
phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo chia sẻ hình ảnh, chia sẻ hình ảnh 
động và truyền hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-02735 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A25.3.15; A5.5.20; 26.1.6; A24.15.11; 

25.1.25 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

công nghệ CMC  (VN) 
CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở 

dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cập nhật và duy trì dữ 
liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; mua, bán, xuất, nhập khẩu phần mềm máy tính, vật tư 
máy móc thiết bị viễn thông; mua bán trang thiết bị y tế; lập dự án mời thầu; chuẩn bị hồ 
sơ mời thầu; dịch vụ cung cấp thông tin thư mục trực tuyến về cuộc sống sinh viên, về các 
sản phẩm thiết yếu, về rao vặt, cộng đồng ảo, về mạng xã hội ảo chia sẻ hình ảnh, và 
truyền hình ảnh; dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cung cấp khoảng 
không rao vặt trên mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác qua mạng internet; cung cấp các cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu 
có thể tra cứu trực tuyến trong các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản 
phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo chia sẻ hình ảnh, chia sẻ hình ảnh 
động và truyền hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-02741 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NOBLE WELLNESS PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
71, Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, Delhi - 110 092 (India) 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2019-02742 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NOBLE WELLNESS PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
71, Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, Delhi - 110 092 (India)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02743 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NOBLE WELLNESS PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
71, Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, Delhi - 110 092 (India)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02744 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NOBLE WELLNESS PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
71, Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, Delhi - 110 092 (India)  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-02745 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) NOBLE WELLNESS PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
71, Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, Delhi - 110 092 (India)  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-02746 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02747 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02748 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-02749 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-02779 (220) 22.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A19.7.16; A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Nâu, trắng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An   (VN) 
TT Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-02900 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Long 
Đức  (VN) 
Tổ 8, ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống; gà thịt còn sống. 
 

 
(210) 4-2019-02901 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.6; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, nâu đậm. 
(731) Công ty TNHH Cacao Mekong  

(VN) 
Quốc lộ 60, ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, 
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hạt cacao đã rang, nhân hạt cacao đã rang, cacao 
nhão (cacao dạng lỏng), bơ cacao, bột cacao, socola, trà cacao, rượu cacao. 

 

 
(210) 4-2019-02902 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Hường  (VN) 

Thôn 4, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, 
tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2019-02904 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.1; A14.3.11 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Phát 
Khánh  (VN) 
Số 2, ngõ 4, phố Cầu Am, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi. 

 

 
(210) 4-2019-02906 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Huma Medical  
(VN) 
Số 2, lô A7, khu Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; mua bán (phân phối) mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-02907 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Huma Medical  
(VN) 
Số 2, lô A7, khu Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; mua bán (phân phối): mỹ phẩm, dầu gội đầu, chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm dược phẩm, thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho em bé, thiết 
bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2019-02908 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.1; 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20 
(731) Nguyễn Hoàng Thi  (VN) 

22/1/23A Nguyễn Văn Săng, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ống khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; vành loa cho 

máy tăng âm; loa; máy quay đĩa dvd. 
 
 

 
(210) 4-2019-02909 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 15.7.1 
(731) Hộ kinh doanh Trương Tấn 

Thành  (VN) 
58/30/46 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải; vải lót; chăn; rèm cửa bằng vải; vỏ gối (áo gối); túi ngủ. 
 

Nhóm 25: Cổ áo có thể tháo rời; cổ áo (quần áo); quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang 
phục dệt kim. 

 
 

 
(210) 4-2019-02910 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Hiệp Tân 
HI TA SA  (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe gắn máy; xe máy điện; phụ tùng xe đạp; phụ tùng xe 

đạp điện. 
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(210) 4-2019-02911 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Hiệp Tân 
HI TA SA  (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe gắn máy; xe máy điện; phụ tùng xe đạp; phụ tùng xe 

đạp điện. 
 
 

(210) 4-2019-02912 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Hiệp Tân 
HI TA SA  (VN) 
Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe gắn máy; xe máy điện; phụ tùng xe đạp; phụ tùng xe 

đạp điện. 
 
 

 
(210) 4-2019-02913 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Tấn  (VN) 
24B, tổ 39, khu phố 4, phường Bình Đa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu cà phê. 
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(210) 4-2019-02914 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A9.7.19; A11.1.5; A11.3.3; A5.3.13; 

A5.3.14; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Hằng  (VN) 
275A/10 khu phố 2, phường Tràng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-02915 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(540) 

 

(731) Ngô Quốc Thịnh  (VN) 
46/2 ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 
Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Nhà sách chuyên buôn bán vật dụng văn phòng phẩm: sách, vở, bút, giấy, máy 

tính, cặp. 
 

 
(210) 4-2019-02916 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng thương hiệu Kim Bôi  
(VN) 
Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, 
tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên. 
 
 

(210) 4-2019-02917 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) GUANGDONG FEIMANTE 

ENVIRONMENTAL EQUIPMENT 
CO., LTD.  (CN) 
Self-compiled One of No.8, Exi 
Industrial Zone, Mashe Village, Lishui 
Town, Nanhai District, Foshan, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; thiết bị thổi khí nóng; 

thiết bị làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; bộ tản nhiệt, dùng điện; hệ thống 

điều hoà không khí. 
 

 
(210) 4-2019-02919 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh đen, đen, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH GLOBAL NEW 
KAIZEN  (VN) 
97 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 
 

 

 
(210) 4-2019-02920 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 1.15.5; A5.5.20; 26.4.4; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Lê Khánh Trình  (VN) 
Phòng 1102, nhà A6A, đường Mạc Thái 

Tổ, khu đô thị Nam Trung Yên, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; tư vấn bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn, đầu tư 

tài chính; kinh doanh (mua bán) bất động sản; tư vấn ngân hàng. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; phá dỡ công 

trình xây dựng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ lâm nghiệp; chăn nuôi động 

vật. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02921 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15; 1.15.23; 

26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

xuất nhập khẩu Nguyên Hà  
(VN) 
Số 8A, tổ 3, đường Đông Quan, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Gel làm tan mỡ bụng (mỹ phẩm); nước thơm làm tan mỡ dưới da (mỹ phẩm); 

gel xoa bóp dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu dùng để tan mỡ bụng (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế, mỹ phẩm, 
tinh dầu, dầu gội đầu, dầu xả tóc, xà phòng, nước thơm, hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức 
năng; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-02922 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 
 

 
(210) 4-2019-02924 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng đồng, chàm. 

(540) 

 

(731) Biệt thự du lịch Lua Hội An  
(VN) 
Tổ 3, thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-02925 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.5.20; 25.1.25; 

25.7.25; A26.11.12; A25.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, da cam, xanh lá 

cây. 
(731) Hộ kinh doanh Đắc Hưng I  

(VN) 
Số 910, quốc lộ 22, khu phố 8, thị trấn 
Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chế biến (vịt quay, heo quay, gà quay, thịt phá lấu [thịt ướp 

gia vị được chiên và hầm], bánh mì, bánh bao, thịt xá xíu [thịt ướp gia vị được quay hoặc 
nướng]). 

 

 
(210) 4-2019-02926 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Hộ kinh doanh Đắc Hưng I  

(VN) 
Số 910, quốc lộ 22, khu phố 8, thị trấn 
Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chế biến (vịt quay, heo quay, gà quay, thịt phá lấu [thịt ướp 

gia vị được chiên và hầm], bánh mì, bánh bao, thịt xá xíu [thịt ướp gia vị được quay hoặc 
nướng]). 

 

 
(210) 4-2019-02927 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần AV 
HEALTHCARE  (VN) 
Lô số 18, đường số 8, KCN Giang Điền, 
xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót vệ sinh; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh 
cá nhân không dùng cho trang điểm; băng vệ sinh. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính phần mềm có thể tải xuống được; phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về. 

 

 
(210) 4-2019-02929 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HAPPYSKIN 
VIETNAM  (VN) 
Lầu 3, toà nhà 175, số 175 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đổ trang điểm, mặt nạ làm đẹp, son môi, kem làm trắng da, mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

 
(210) 4-2019-02930 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HAPPYSKIN 
VIETNAM  (VN) 
Lầu 3, toà nhà 175, số 175 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đổ trang điểm, mặt nạ làm đẹp, son môi, kem làm trắng da, mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

 
(210) 4-2019-02931 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bình Minh Việt Nam  (VN) 
Số 374A đường Hùng Vương, phường 
Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chế phẩm để nấu xúp rau; xúp; chế phẩm để nấu canh; nước thịt 

nấu đông; xúc xích. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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Nhóm 30: Gia vị; tương ớt [gia vị]; tương; giấm; muối nấu ăn; bột cà-ri [gia vị]. 
 

 
(210) 4-2019-02932 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.3.2; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh đậm, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng LAMKINH HOUSE 79  (VN) 
Số 97, đường Phú Lợi, khu phố 2, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội thất (thi công); san 

lắp mặt bằng; xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình biệt thự. 
 

 
(210) 4-2019-02933 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.15.21; 26.3.23; A26.4.18; A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Chánh  (VN) 
38 Thái Nguyên, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang thể thao, mũ nón, vớ tất, giày dép. 

 

 
(210) 4-2019-02934 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa Hoa Thái  
(VN) 
Số 55/8, đường Ao Đôi, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm chăm sóc miệng, cụ thể là bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng 

chạy điện, lông bàn chải, và bàn chải dùng để làm sạch.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu bàn chải đánh răng, kem đánh răng và nước xúc 
miệng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02937 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH DATAFA  (VN) 
28/23 khu phố Bình Đường 1, phường 

An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và đồ uống bổ sung là: trà thảo dược thanh nhiệt, giảm cân (giảm 

béo) dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Tổ yến; rau, quả chế biến; nước ép rau, quả; mứt ướt, mứt quả ướt. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và các chế phẩm của nó; bánh, kẹo các loại. 

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước yến, nước ép hoa quả, nước giải khát và các loại đồ uống. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, nước. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí.  

 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-02938 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH DATAFA  (VN) 
28/23 khu phố Bình Đường 1, phường 

An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và đồ uống bổ sung là: trà thảo dược thanh nhiệt, giảm cân (giảm 

béo) dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Tổ yến; rau, quả chế biến; nước ép rau, quả; mứt ướt, mứt quả ướt. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và các chế phẩm của nó; bánh, kẹo các loại. 

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước yến, nước ép hoa quả, nước giải khát và các loại đồ uống. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, nước. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 

 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02939 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH DATAFA  (VN) 
28/23 khu phố Bình Đường 1, phường 

An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và đồ uống bổ sung là: trà thảo dược thanh nhiệt, giảm cận (giảm 

béo) dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Tổ yến; rau, quả chế biến; nước ép rau, quả; mứt ướt, mứt quả ướt. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và các chế phẩm của nó; bánh, kẹo các loại. 

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước yến, nước ép hoa quả, nước giải khát và các loại đồ uống. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, nước. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí.  

 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 

 
(210) 4-2019-02940 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.4; A26.4.18; 5.7.21; 25.1.6 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, đỏ, hồng, trắng, vàng, vàng đậm, 

vàng nhạt, đen, xám, xám nhạt. 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh dịch vụ Hoàng Gia  (VN)
Số 226/16 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa gấc; trái gấc được bảo quản. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, sữa, sữa gấc, gấc chế biến, trái gấc, nước uống giải khát. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02941 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh dịch vụ Hoàng Gia  (VN)
Số 226/16 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa gấc; trái gấc được bảo quản.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, sữa, sữa gấc, gấc chế biến, trái gấc, nước uống giải khát. 
 

 
(210) 4-2019-02942 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

(531) A5.1.5; 1.3.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, da cam. 

(731) Lê Thị Tường Vy   (VN) 
Số 27 khu 38A Trần Phú, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế, thiết bị 

dụng cụ y khoa. 
 

 
(210) 4-2019-02943 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thảo  (VN) 
799/4A Trần Xuân Soạn, khu phố 4, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều (rang chín); hạt điều đã chế biến; sản phẩm sữa và sữa từ các loại hạt: 

hạt macca, hạt óc chó. 

 

Nhóm 30: Bột nghệ, mật ong, cà phê. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 
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(210) 4-2019-02944 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiệp đoàn 
lao động Lý Đức  (VN) 
Số nhà 57, tổ dân phố Nhuệ Giang, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng nhân sự. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; sơn nội thất và ngoại thất; phá dỡ các công trình xây dựng; 
làm sạch bên trong tòa nhà; dịch vụ khoan nứt gãy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ bốc dỡ; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ dỡ hàng. 

 
 

 
(210) 4-2019-02945 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Việt ấn  (VN) 
Số 6A, ngõ 218 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí); tổ chức các hoạt động thể thao và 

văn hóa; tổ chức các lớp học yoga và khiêu vũ. 
 

 
(210) 4-2019-02946 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.1.16 
(591) Trắng, xám, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Hân Phát  
(VN) 
35 đường số 2, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa, son môi. 
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(210) 4-2019-02947 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đông Phương  (VN) 
Lô số 3, KCN Điện Nam Điện Ngọc, 
phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục 

đích vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ lưu trú tạm thời. 
 

 
(210) 4-2019-02948 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Quang Hiếu  (VN) 
Lô 2, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 
phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến: tôm, cá, cua, bạch tuộc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hải sản, hải sản khô và hải sản đông lạnh (như: tôm, 
cá, cua, bạch tuộc). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục 
đích vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ lưu trú tạm 
thời. 

 

 
(210) 4-2019-02949 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Quang Hiếu  (VN) 
Lô 2, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 
phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến: tôm, cá, cua, bạch tuộc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hải sản, hải sản khô và hải sản đông lạnh (như: tôm, 
cá, cua, bạch tuộc). 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục 
đích vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ lưu trú 
tạm. 

 

 
(210) 4-2019-03010 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV 1STIF  (VN) 
47/31 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng liên quan đến việc kết nối giữa cá nhân, tổ chức đi vay 

tiền và cá nhân, tổ chức cho vay tiền; phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-03011 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Võ Ngọc Dung  (VN) 
23B Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ví tiền, túi du lịch, túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (dây nịt) (trang phục); giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-03012 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A16.1.5; 24.15.1; A24.15.7; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) EUPFIN TECHNOLOGY CO. LTD.  

(TW) 
8F., No.351, Sec. 2, Zongshan Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị báo động chống trộm cho xe ô tô; ô tô tự lái [ô tô không người lái]. 
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(210) 4-2019-03013 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) EUPFIN TECHNOLOGY CO. LTD.  

(TW) 
8F., No.351, Sec. 2, Zongshan Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị báo động chống trộm cho xe ô tô; ô tô tự lái. 

 

 
(210) 4-2019-03014 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) EUPFIN TECHNOLOGY CO. LTD.  

(TW) 
8F., No.351, Sec. 2, Zongshan Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ dụng cụ nhiếp ảnh; bán buôn và bán lẻ thiết bị viễn thông; 

bán buôn và bán lẻ bộ phận của xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2019-03015 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) EUPFIN TECHNOLOGY CO. LTD.  

(TW) 
8F., No.351, Sec. 2, Zongshan Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ theo dõi quá trình giao 

hàng qua máy tính [thông tin về lĩnh vực vận tải]; dịch vụ cung cấp thông tin về giao 
thông; dịch vụ cung cấp thông tin về địa lý dạng điện tử [cho mục đích vận tải]; cung cấp 
dịch vụ dẫn đường qua vệ tinh cho mục đích vận tải. 
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(210) 4-2019-03017 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A16.1.5; 24.15.1; A24.15.7; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) EUPFIN TECHNOLOGY CO. LTD.  

(TW) 
8F., No.351, Sec. 2, Zongshan Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát hành trình cho xe cộ; dụng cụ nhiếp ảnh, cụ thể là máy ảnh 

[chụp ảnh]; dụng cụ nhiếp ảnh, cụ thể là kính lọc dùng trong nhiếp ảnh; dụng cụ nhiếp 
ảnh, cụ thể là màng chắn [nhiếp ảnh]; dụng cụ nhiếp ảnh, cụ thể là ống cuộn [nhiếp ảnh]; 
dụng cụ nhiếp ảnh, cụ thể là màn ảnh [nhiếp ảnh]; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ thu 
nhận tín hiệu qua vệ tinh; thiết bị dẫn đường cho xe cộ bằng máy tính trên xe; thiết bị 
định vị toàn cầu; đĩa compắc ghi sẵn chương trình máy tính; phần mềm máy tính dùng để 
giám sát [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động [ghi sẵn]; phần mềm ứng 
dụng cho điện thoại di động [có thể tải xuống được]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về từ internet. 

 

 
(210) 4-2019-03019 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-03020 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 
trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-03021 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-03022 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-03023 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
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(210) 4-2019-03024 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-03025 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-03026 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
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(210) 4-2019-03027 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-03028 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2019-03029 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hỗ 

trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
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(210) 4-2019-03032 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 24.17.5 
(731) TATA CONSULTANCY SERVICES 

LIMITED  (IN) 
Nirmal Building, 9th Floor, Nariman 
Point, Mumbai  400 021, Maharashtra, 
India 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính được sử dụng bởi các tổ chức tài chính cung cấp một cơ sở 

dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực xử lý giao dịch tài chính để cung cấp phân tích thống kê 
về nhu cầu tài chính của một khách hàng, để tạo ra các thông báo và báo cáo cho khách 
hàng và cho phép khách hàng xem và in các thông tin tài chính; phần mềm máy tính để 
lựa chọn và cung cấp cho các khách hàng của các tổ chức tài chính, nền tảng tài chính 
điện tử thị trường thông thoáng phù hợp với nhiều loại giao dịch thanh toán và giao dịch 
nợ, có thể tích hợp hoàn toàn với các mô hình kinh doanh, cơ sở hạ tầng công nghệ và 
kinh doanh của khách hàng; phần mềm máy tính đã được cấu hình sẵn và có thể tùy 
chỉnh, cụ thể: phần mềm truyền thông máy tính cho phép khách hàng truy cập thông tin 
tài khoản ngân hàng và giao dịch kinh doanh ngân hàng, truy cập thông tin bảo hiểm và 
giao dịch kinh doanh bảo hiểm, truy cập tài khoản thương mại và giao dịch kinh doanh 
chứng khoán, truy cập, xem, phân tích và tính toán thông tin tài chính và kế toán của cơ 
sở kinh doanh, tất cả được sử dụng trong việc quản lý kinh doanh, ngân hàng, kế toán, bảo 
hiểm và giao dịch chứng khoán; chương trình máy tính đã được ghi sẵn được sử dụng 
trong việc khởi tạo, xem, thao tác, in, lưu trữ, chuyển đổi và truy xuất đồ họa bằng máy 
tính; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được chứa âm thanh, văn bản và hình ảnh 
video trong lĩnh vực tài chính, tổ chức tài chính và dịch vụ tài chính. 

 
Nhóm 16: Chương trình máy tính được in sẵn, cụ thể: chương trình phần mềm ở dạng ấn 
phẩm; sổ tay hướng dẫn sử dụng chương trình máy tính; sách mỏng; tài liệu quảng cáo 
dạng in; sách; giấy chứng nhận dạng in; phiếu ghi; tờ quảng cáo rời; tờ bướm quảng cáo; 
tờ thông tin và bản tin; giấy dính (văn phòng phẩm); và bộ bao gồm một hoặc kết hợp của 
nhiều trong số các tài liệu nêu trên, tất cả được dùng trong lĩnh vực phần mềm giải pháp 
tài chính và dịch vụ tài chính; ấn phẩm giáo dục, cụ thể: sổ tay hướng dẫn trong lĩnh vực 
phần mềm giải pháp tài chính; giấy (văn phòng phẩm); băng giấy trắng và thẻ để ghi các 
chương trình máy tính; nhãn mác bằng giấy trắng hoặc đã được in một phần; hộp bằng 
giấy; bảng bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; văn phòng phẩm; phiên bản đồ họa nghệ thuật; 
thẻ thư mục (văn phòng phẩm); giấy chứng nhận cổ phần dạng in; sơ đồ phát triển kinh 
doanh. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn phát triển kinh doanh; hỗ trợ và tư vấn liên quan tới quản lý và 
tổ chức kinh doanh; tư vấn kinh tế và thông tin kinh tế về các ngành công nghiệp và 
thương mại để lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và thực hiện các dự án đặc biệt và phức tạp 
trong các lĩnh vực khác nhau của một hoặc một số công ty; quản lý rủi ro kinh doanh; 
thông tin về thương mại; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu kinh doanh trực tuyến cho phép người dùng phân tích xu hướng marketing; 
nghiên cứu tính khả thi kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu marketing; tiến hành nghiên cứu 
marketing; dịch vụ đánh giá kinh doanh; phân tích giá thành; dự báo kinh tế; biên tập và 
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hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tập tin máy tính; tuyển dụng và 
quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ, thiết kế và tạo lập phần cứng và phần mềm máy tính; nghiên 
cứu và phát triển trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính; cài đặt, bảo trì và cập 
nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch 
vụ khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể: quản lý từ xa các ứng dụng phần 
mềm máy tính cho người khác; lập trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu tài chính từ dạng 
vật lý sang dạng điện tử; cho thuê máy tính; tạo, cho thuê và bảo trì trang web; dịch vụ 
khoa học và công nghệ, cụ thể: nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc hệ thống 
tích hợp cho phép phát triển nhanh chóng các ứng dụng tài chính có tính tương tác và tùy 
biến cao; dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch công nghệ trong lĩnh vực hệ thống phần cứng 
máy tính và ứng dụng phần mềm. 

 

 
(210) 4-2019-03033 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Tím, đen. 
(731) Đào Thị Tuyến  (VN) 

Thôn Đại Điền, xã Tam Hiệp, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; khẩu trang (trang phục); mũ 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: quần áo, khẩu trang (trang phục), mũ; tổ 
chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng 

 

 
(210) 4-2019-03034 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; A14.5.2 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ, vàng. 
(731) La Tuấn Huỳnh  (VN) 

14 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hố Chi Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Chìa khóa bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán chìa khóa bằng kim loại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2019-03035 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dạng lăn làm dịu vết muỗi đốt; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-03036 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh dầu dạng xịt phòng muỗi đốt; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

 
(210) 4-2019-03037 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dạng xịt bao vết thương hở; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-03038 (220) 24.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A25.7.3; 25.7.25; 26.4.9 
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.  

(CU) 
Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; thuốc lá nhai; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt 

đầu xì gà; đót xì gà; bình đựng gas dùng cho bật lửa hút thuốc; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc 
thuốc lá điếu; đót hút thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thiết bị cuốn thuốc lá bỏ túi; điếu xì gà 
nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp 
diêm; ong cắm diêm; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; vật dụng thông điếu [dùng cho 
tẩu thuốc lá]; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; thuốc lá; bình đựng thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; túi đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-03098 (220) 25.01.2019 

  (441) 25.03.2019 
(531) A7.1.11; A7.1.9; 6.1.2; A6.19.9; 26.1.1; 

A1.1.10 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất và kinh doanh 
gạo Mường Lò tỉnh Yên Bái  
(VN) 
Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, 
tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt trâu hun khói; thịt bò hun khói, thịt lợn hun khói, lạp sườn hun khói.  

 

 
(210) 4-2019-04047 (220) 01.02.2019 

  (441) 25.03.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
 (21) 

Số đơn 

(11) 

Số công 

bố đơn 

(43) 

Ngày công 

bố đơn 

 

Ngày yêu cầu 

(51) 

Chỉ số phân 

loại quốc tế 

1-2016-00746 50578 27.02.2017 19.02.2019     B60B 11/04 

1-2016-00747 50579 27.02.2017 19.02.2019     B07B 13/04 

1-2016-02908 50640 27.02.2017 01.02.2019     A61K 38/00 

1-2016-03121 50671 27.02.2017 15.02.2019     F21V 3/00 

1-2016-03154 51227 27.03.2017 18.02.2019     E06B 1/04 

1-2016-03225 51231 27.03.2017 22.02.2019     G02B 5/30 

1-2017-00081 56851 26.04.2018 31.01.2019     A62C 33/00 

1-2017-01714 58617 27.08.2018 20.02.2019     G06Q 30/06 

1-2017-02800 57301 25.05.2018 11.02.2019     B41J 2/355 

1-2018-00077 57850 25.06.2018 28.01.2019     C07K 16/28 

1-2018-00228 58669 27.08.2018 28.01.2019     C07K 16/28 

1-2018-00292 58237 25.07.2018 28.01.2019     C07K 16/28 

1-2018-00431 58251 25.07.2018 28.01.2019     C07K 16/28 

1-2018-00432 58252 25.07.2018 29.01.2019     C09K 11/61 

1-2018-00453 58253 25.07.2018 29.01.2019     H04W 72/04 

1-2018-00496 57476 25.05.2018 28.01.2019     C07K 16/28 

1-2018-00522 57881 25.06.2018 14.02.2019     B23K 26/06 

1-2018-00547 59648 25.10.2018 28.01.2019     C08B 30/04 

1-2018-00559 57175 26.04.2018 29.01.2019     H04W 16/14 

1-2018-00560 57487 25.05.2018 19.02.2019     H04W 72/08 

1-2018-00608 57497 25.05.2018 29.01.2019     G01N 21/88 

1-2018-00611 58700 27.08.2018 13.02.2019     C07H 21/00 

1-2018-00615 57192 26.04.2018 28.01.2019     E04H 4/00 

1-2018-00733 58276 25.07.2018 11.02.2019     C05B 15/00 

1-2018-00745 57524 25.05.2018 28.01.2019     B23K 26/06 

1-2018-00765 58280 25.07.2018 28.01.2019     D04B 35/02 
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1-2018-00772 58281 25.07.2018 31.01.2019     A61K 31/517 

1-2018-00773 57538 25.05.2018 30.01.2019     A01N 33/22 

1-2018-00790 58282 25.07.2018 01.02.2019     C12N 1/20 

1-2018-00799 57545 25.05.2018 30.01.2019     C07D 401/14 

1-2018-00801 57910 25.06.2018 28.01.2019     D04B 35/02 

1-2018-00820 57550 25.05.2018 25.01.2019     C22B 5/12 

1-2018-00825 57551 25.05.2018 31.01.2019     C07D 213/26 

1-2018-00852 60608 25.12.2018 15.02.2019     C07D 471/04 

1-2018-00869 57565 25.05.2018 18.02.2019     B65D 75/32 

1-2018-00895 59660 25.10.2018 01.02.2019     C07K 14/705 

1-2018-00909 57923 25.06.2018 01.02.2019     H05K 5/00 

1-2018-00945 57582 25.05.2018 29.01.2019     C07D 231/12 

1-2018-00951 58298 25.07.2018 30.01.2019     C07D 471/04 

1-2018-00959 58301 25.07.2018 29.01.2019     C07D 487/04 

1-2018-00960 57926 25.06.2018 13.02.2019     A47B 96/18 

1-2018-00961 57585 25.05.2018 13.02.2019     A47B 96/18 

1-2018-00962 57927 25.06.2018 13.02.2019     A47B 96/18 

1-2018-00963 57928 25.06.2018 13.02.2019     C03C 10/00 

1-2018-00964 57929 25.06.2018 13.02.2019     F24C 15/10 

1-2018-00965 57930 25.06.2018 15.02.2019     C03C 10/00 

1-2018-00966 57931 25.06.2018 15.02.2019     C03C 10/00 

1-2018-00967 57586 25.05.2018 15.02.2019     A47B 33/00 

1-2018-00968 57587 25.05.2018 15.02.2019     A47B 96/18 

1-2018-00969 57588 25.05.2018 15.02.2019     A47B 96/18 

1-2018-00985 57594 25.05.2018 30.01.2019     C07D 401/06 

1-2018-00989 57936 25.06.2018 15.02.2019     H04W 72/08 

1-2018-00994 58735 27.08.2018 31.01.2019     C07F 13/00 

1-2018-00999 57597 25.05.2018 31.01.2019     C07K 19/00 

1-2018-01012 57602 25.05.2018 11.02.2019     A01H 1/06 

1-2018-01018 57939 25.06.2018 13.02.2019     C12N 5/00 

1-2018-01030 58741 27.08.2018 13.02.2019     A61K 39/395 

1-2018-01031 57940 25.06.2018 13.02.2019     A24F 47/00 

1-2018-01034 57941 25.06.2018 18.02.2019     C12P 23/00 

1-2018-01046 57612 25.05.2018 15.02.2019     H04N 5/265 
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1-2018-01049 58742 27.08.2018 11.02.2019     H04M 1/725 

1-2018-01066 57949 25.06.2018 22.02.2019     B28C 7/16 

1-2018-01071 57951 25.06.2018 15.02.2019     C07D 251/22 

1-2018-01077 59172 25.09.2018 13.02.2019     C07K 16/28 

1-2018-01085 57956 25.06.2018 29.01.2019     F16B 12/26 

1-2018-01095 58749 27.08.2018 30.01.2019     H05B 33/08 

1-2018-01109 57962 25.06.2018 29.01.2019     C07C 311/16 

1-2018-01115 59666 25.10.2018 19.02.2019     A61K 47/48 

1-2018-01116 58314 25.07.2018 18.02.2019     A01N 63/02 

1-2018-01123 58750 27.08.2018 14.02.2019     B21D 28/28 

1-2018-01126 57634 25.05.2018 18.02.2019     H02J 7/02 

1-2018-01138 57637 25.05.2018 11.02.2019     A61F 13/15 

1-2018-01144 57638 25.05.2018 29.01.2019     H01Q 7/06 

1-2018-01146 58321 25.07.2018 31.01.2019     C07D 215/38 

1-2018-01153 57640 25.05.2018 12.02.2019     C02F 1/58 

1-2018-01156 58322 25.07.2018 22.02.2019     A01N 25/28 

1-2018-01158 57974 25.06.2018 12.02.2019     A61K 39/12 

1-2018-01159 57975 25.06.2018 11.02.2019     A61F 13/472 

1-2018-01172 57979 25.06.2018 11.02.2019     G07F 11/00 

1-2018-01185 58756 27.08.2018 01.02.2019     C07K 14/235 

1-2018-01214 57647 25.05.2018 22.02.2019     H04S 7/00 

1-2018-01217 57648 25.05.2018 20.02.2019     B21D 37/18 

1-2018-01221 58333 25.07.2018 11.02.2019     G06F 17/30 

1-2018-01224 59670 25.10.2018 20.02.2019     A62B 35/00 

1-2018-01225 60619 25.12.2018 15.02.2019     C07D 401/04 

1-2018-01234 58768 27.08.2018 31.01.2019     C07K 14/62 

1-2018-01245 59181 25.09.2018 14.02.2019     C12Q 1/68 

1-2018-01252 58336 25.07.2018 12.02.2019     C13K 13/00 

1-2018-01254 59675 25.10.2018 14.02.2019     C07D 495/04 

1-2018-01278 57656 25.05.2018 18.02.2019     B26F 1/16 

1-2018-01279 58002 25.06.2018 12.02.2019     C07D 223/04 

1-2018-01281 58003 25.06.2018 11.02.2019     H04N 19/59 

1-2018-01322 60170 26.11.2018 19.02.2019     C07D 495/04 

1-2018-01338 58015 25.06.2018 28.01.2019     A61K 8/81 
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1-2018-01345 58778 27.08.2018 15.02.2019     F01K 23/10 

1-2018-01349 59186 25.09.2018 01.02.2019     A61K 31/551 

1-2018-01352 58780 27.08.2018 13.02.2019     C02F 1/52 

1-2018-01360 59189 25.09.2018 25.01.2019     G06Q 20/30 

1-2018-01361 59190 25.09.2018 18.02.2019     C07D 471/04 

1-2018-01362 58781 27.08.2018 11.02.2019     G06Q 10/00 

1-2018-01390 58358 25.07.2018 12.02.2019     C11D 3/386 

1-2018-01391 59194 25.09.2018 12.02.2019     C11D 1/29 

1-2018-01397 58022 25.06.2018 12.02.2019     E21B 15/02 

1-2018-01413 58027 25.06.2018 12.02.2019     A41D 13/11 

1-2018-01414 58028 25.06.2018 12.02.2019     A41D 13/11 

1-2018-01428 59202 25.09.2018 13.02.2019     F16K 31/53 

1-2018-01430 58363 25.07.2018 12.02.2019     G09F 3/04 

1-2018-01461 58042 25.06.2018 18.02.2019     H04N 19/117 

1-2018-01486 58373 25.07.2018 19.02.2019     H04N 19/00 

1-2018-01495 58053 25.06.2018 11.02.2019     C09D 11/101 

1-2018-01501 58056 25.06.2018 25.01.2019     E06B 3/66 

1-2018-01502 58378 25.07.2018 11.02.2019     E06B 3/00 

1-2018-01559 59217 25.09.2018 14.02.2019     C07D 209/12 

1-2018-01582 58078 25.06.2018 12.02.2019     B62K 21/18 

1-2018-01623 61082 25.01.2019 22.02.2019     H04W 74/08 

1-2018-01630 58801 27.08.2018 28.01.2019     G06F 19/26 

1-2018-01754 58101 25.06.2018 12.02.2019     B01J 20/34 

1-2018-01793 58460 25.07.2018 13.02.2019     A23D 7/005 

1-2018-01819 58468 25.07.2018 15.02.2019     E04G 11/08 

1-2018-01849 58479 25.07.2018 15.02.2019     F16D 43/18 

1-2018-01855 58481 25.07.2018 12.02.2019     B65D 47/18 

1-2018-01859 58485 25.07.2018 19.02.2019     F16K 27/00 

1-2018-01879 59251 25.09.2018 13.02.2019     F02D 15/04 

1-2018-01910 58500 25.07.2018 19.02.2019     F16K 11/065 

1-2018-01912 58502 25.07.2018 11.02.2019     A47C 17/02 

1-2018-01914 58503 25.07.2018 11.02.2019     A47C 17/04 

1-2018-01916 59258 25.09.2018 20.02.2019     A24B 15/40 

1-2018-01948 59260 25.09.2018 28.01.2019     C07K 7/06 
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1-2018-02013 59267 25.09.2018 19.02.2019     C12N 15/113 

1-2018-02055 58879 27.08.2018 13.02.2019     C12N 1/36 

1-2018-02171 58913 27.08.2018 12.02.2019     C07D 215/20 

1-2018-02251 59756 25.10.2018 15.02.2019     A61M 5/31 

1-2018-02253 58942 27.08.2018 19.02.2019     A23C 9/152 

1-2018-02258 59302 25.09.2018 11.02.2019     A23C 1/04 

1-2018-02309 59761 25.10.2018 12.02.2019     A61K 39/395 

1-2018-02371 58978 27.08.2018 12.02.2019     B62M 6/45 

1-2018-02400 59322 25.09.2018 14.02.2019     C07D 487/04 

1-2018-02782 59435 25.09.2018 14.02.2019     A01N 43/78 

1-2018-02904 59073 27.08.2018 19.02.2019     B65D 47/42 

1-2018-03091 59532 25.09.2018 12.02.2019     C09J 163/00 

1-2018-03269 60745 25.12.2018 12.02.2019     D01D 5/098 

1-2018-03286 59953 25.10.2018 31.01.2019     H04R 1/02 

1-2018-03341 61575 25.02.2019 18.02.2019     B65D 1/30 

1-2018-03639 60392 26.11.2018 14.02.2019     A23L 17/40 

1-2018-03647 60075 25.10.2018 25.01.2019     A47B 96/06 

1-2018-03651 60781 25.12.2018 12.02.2019     A61K 8/65 

1-2018-03686 60405 26.11.2018 14.02.2019     A01N 43/56 

1-2018-03830 61619 25.02.2019 13.02.2019     A61K 9/16 

1-2018-03942 60487 26.11.2018 19.02.2019     C07D 413/04 

1-2018-04669 61013 25.12.2018 28.01.2019     B43L 19/00 

1-2018-05044 61742 25.02.2019 22.02.2019     B62J 23/00 

1-2018-05196 61777 25.02.2019 25.01.2019     A61K 9/00 

1-2018-05387 61856 25.02.2019 19.02.2019     B29D 35/12 

1-2018-05465 61472 25.01.2019 18.02.2019     D03D 15/08 

2-2017-00129 03586 27.11.2017 22.02.2019     B23K 37/00 

2-2018-00186 03882 27.08.2018 31.01.2019     G06Q 10/08 

 

































































































































































































































































 
công báo sở hữu công nghiệp số 372 tập a (03.2019) 

[¬ 

 

1999 
 

PHẦN viii 
 

đính chính 

 

Đính chính đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 

Số đơn: 1-2017-05264  Ngày nộp đơn 13/12/2016 

Nội dung đính chính: Bổ sung các chỉ số chỉ dẫn trên hình vẽ 

Đúng là: 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	CÔNG BÁO 372A
	GIẢI THÍCH
	MỤC LỤC (CONTENTS)
	ĐƠN SÁNG CHẾ
	ĐƠN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
	ĐƠN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
	ĐƠN  NHÃN HIỆU
	YC THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GPHI
	SỬA ĐỔI ĐƠN
	a - Ghi nhận sửa đổi đơn kiểu dáng công nghiệp
	b - Ghi nhận sửa đổi đơn nhãn hiệu 

	THAY ĐỔI CHỦ ĐƠN
	Ghi nhận thay đổi chủ đơn đơn nhãn hiệu 

	ĐÍNH CHÍNH 

